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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 
(30) Số đơn u tiên, ngày nộp đơn u tiên, nước xuất xứ 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
(51) Phân loại sáng chế quốc tế 
(54) Tên sáng chế 
(57) Tóm tắt sáng chế 
(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 
(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 
(71) Tên và địa chỉ của ngời nộp đơn 
(72) Tên của tác giả 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 
(74) Tên của ngời đại diện SHCN 
(75) Tên của tác giả đồng thời là ngời nộp đơn 
(76) Tên của tác giả đồng thời là ngời nộp đơn và ngời được cấp văn bằng bảo hộ 
(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 
(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(21) Số đơn 
(22) Ngày nộp đơn 
(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 
(30) Số đơn u tiên, ngày nộp đơn u tiên 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 
(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 
(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 
(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 
(71) Tên và địa chỉ của ngời nộp đơn 
(72) Tên của tác giả KDCN 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 
(74) Tên của ngời đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 
Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 
(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
(141) Ngày hết hạn hiệu lực 
(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 
(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 
(171) Thời hạn hiệu lực 
(210) Số đơn 
(220) Ngày nộp đơn 
(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(300) Số đơn u tiên, ngày nộp đơn u tiên, nước xuất xứ 
(441) Ngày công bố đơn 
(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 
(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 
(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 
(540) Mẫu nhãn hiệu 
(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 
(591) Mầu sắc bảo hộ 
(641) Số đơn có liên quan về phát lý 
(731) Tên, địa chỉ của ngời nộp đơn 
(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 
(740) Tên, địa chỉ của ngời đại diện SHCN 
(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 
(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo Thoả ước Madrid 
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Phần i 

 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền Sáng chế 
 
 
(11) 41965 

(21) 1-2012-01070 (51) 7 C12N  7/04, C07K  14/09 

(22) 24.09.2010 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/GB2010/001807  24.09.2010 (87) WO/2011/048353 28.04.2011 
(30) 0918375.7       20.10.2009    GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.02.2013 
(71) THE PIRBRIGHT INSTITUTE  (GB) 

Ash Road Pirbright GU24 ONF (GB) 
(72) CHARLESTON, Bryan (GB), JONES, Ian (GB) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cấu trúc có khả năng sản xuất vỏ capsit virut rỗng khi được 

biểu hiện trong tế bào chủ, vectơ, tế bào chủ chứa cấu trúc 

này, phương pháp sản xuất vỏ capsit virut rỗng và phương 

pháp sản xuất vacxin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu trúc mà, khi được biểu hiện trong tế bào chủ, thì có khả năng 
sản xuất vỏ capsit virut rỗng, cấu trúc này bao gồm:  
(i) trình tự nucleotit mã hóa protein capsit tiền chất;  
(ii) trình tự nucleotit mã hóa proteaza có khả năng phân cắt protein capsit tiền chất; và  
(iii) yếu tố kiểm soát có tác dụng kiểm soát sự biểu hiện của proteaza sao cho, khi cấu 
trúc này có mặt trong tế bào chủ, thì yếu tố kiểm soát làm cho proteaza được biểu hiện ở 
mức đủ để phân cắt protein capsit tiền chất, nhưng không đủ để gây ra độc tính đáng kể 
trong tế bào chủ. Sáng chế còn đề xuất vectơ và tế bào chủ chứa cấu trúc như vậy, 
phương pháp sản xuất vỏ capsit virut rỗng và phương pháp sản xuất vacxin.  
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(11) 41966 

(21) 1-2013-01543 (51) 7 G09F  3/06, A61G  12/00 

(22) 20.10.2011 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2011/005867       20.10.2011 (87) WO/2012/053207 26.04.2012 
(30) 2010-236490       21.10.2010 JP 

2010-286377       22.12.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.05.2013 
(71) SATO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

7-1, Shimomeguro 1-chome Meguro-ku, Tokyo 1530064 (JP) 
(72) TAKASHIMA, Tetsuya (JP), KONUMA, Hiroyuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Vòng đeo tay, dây quấn vòng đeo tay và phương pháp quấn 

vòng đeo tay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vòng đeo tay, dây quấn vòng đeo tay, và phương pháp quấn vòng 
đeo tay, trong đó dây quấn của vòng đeo tay được tạo kết cấu sao cho vòng đeo tay này 
có thể quấn chắc chắn trên phần như cổ tay hoặc cổ chân chẳng hạn, và do đó vòng đeo 
tay có thể được quấn dưới dạng hình khuyên một cách thích hợp và chính xác. Vòng đeo 
tay theo sáng chế khác với vòng đeo tay thông thường ở chỗ vòng đeo tay này được sử 
dụng bằng cách dính các bề mặt trước và sau của các đầu đối diện của vật liệu dải nền 
(2) với nhau, vòng đeo tay này còn được sử dụng bằng cách dính các phần bề mặt phía 
sau của vật liệu dải nền với nhau. Vòng đeo tay theo sáng chế đặc trưng ở chỗ, khi quấn 
vòng đeo tay trên phần mà ở đó vòng đeo tay được quấn, bề mặt phía sau của vùng quấn 
thứ nhất (6) có một lớp kết dính được làm lộ ra (3) (vùng kết dính thứ nhất (22)) và bề 
mặt phía sau của vùng quấn thứ hai (7) được chồng lên nhau và dính với nhau theo cách 
mà phần chỉ dẫn vị trí kết dính thứ nhất (18, 19A) và phần chỉ dẫn vị trí kết dính thứ hai 
(19) được gióng thẳng hàng với nhau trong khi phần (vùng kết dính thứ hai (23)) lớp kết 
dính (3) được làm lộ ra, do đó vòng đeo tay có thể được tạo ra dưới dạng hình khuyên, 
và vòng đeo tay theo sáng chế cũng đặc trưng ở chỗ, vùng quấn thứ nhất (6), mà có lớp 
kết dính (3) chứa vùng kết dính thứ hai (23), được bóc ra để làm lộ ra vùng kết dính thứ 
hai (23), và có thể được dính với bề mặt trước của vùng quấn thứ hai (7).  
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(11) 41967 

(21) 1-2013-03356 (51) 7 C04B   

(22) 25.10.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.10.2013 
(75) Nhan Thành út  (VN) 

272C tổ 3 khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Hạt cốt liệu nhẹ không nung dùng cho bê tông nhẹ hoặc gạch 

nhẹ không nung và phương pháp sản xuất hạt cốt liệu này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hạt cốt liệu nhẹ không nung dùng cho bê tông nhẹ hoặc gạch nhẹ 
không nung và phương pháp sản xuất hạt cốt liệu này. Hạt cốt liệu theo sáng chế bao 
gồm lõi là các hạt nhẹ được chọn từ nhóm bao gồm mùn cưa, hạt nhựa xốp, hạt xi măng 
bọt khí, hạt thạch cao bọt khí, hạt phế liệu của cao su xốp, xỉ tro bay đã được vê viên 
thành hạt hoặc hỗn hợp của các vật liệu này; và lớp vỏ bao bên ngoài; trong đó các hạt 
lõi có kích thước nằm trong khoảng từ 1 đến 20mm và hạt cốt liệu này được tạo ra bằng 
cách vê viên.  
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(11) 41968 

(21) 1-2013-03374 (51) 7 C04B   

(22) 28.10.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2013 
(75) Nhan Thành út  (VN) 

272C tổ 3, khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Hạt cốt liệu nhẹ nung dùng cho gạch nhẹ nung, gạch không 

nung và phương pháp sản xuất gạch và hạt này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hạt cốt liệu nhẹ nung dùng cho gạch nhẹ nung, gạch không nung có 
thành phần bao gồm đất sét là đất sét của viên gạch thô chưa nung, cao lanh có độ ẩm 
cao và chất độn là các hạt dễ cháy như mùn cưa, hạt nhựa, trong đó để tạo ra lỗ rỗng 
trong hạt cốt liệu, hỗn hợp đất sét được nghiền mịn và trộn với chất độn dễ cháy và được 
tạo hình như viên gạch xốp, sau đó được nung ở nhiệt độ bằng 1050 độ C, đập nhỏ và 
sàng phân loại để có cấp phối hạt cần thiết. Trộn các hạt nhẹ này vào bê tông, đổ vào 
khuôn định hình viên gạch để thu được sản phẩm gạch nhẹ không nung.  
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(11) 41969 

(21) 1-2013-03409 (51) 7 F25D  17/08,  21/00 

(22) 29.10.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.10.2013 
(75) LIAO, JUNG-SHEN  (TW) 

No. 5-5, Tu Hu, Na Wong Village, Fan Lu Hsiang, Chia Yi Hsien, Taiwan. 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy làm lạnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy làm lạnh bao gồm thiết bị làm lạnh (1) và bộ phận làm tan băng 
(4). Thiết bị làm lạnh (1) bao gồm bộ phận nén (11), bộ phận ngưng tụ (12), bể chứa 
(13), bộ phận trao đổi nhiệt (14), van điện từ làm lạnh thứ nhất (15a), van giãn nở thứ 
nhất (16a), bộ phận bay hơi giải nhiệt bằng ống (2), van điện từ làm lạnh thứ hai (15b), 
van giãn nở thứ hai (16b), bộ phận bay hơi giải nhiệt bằng gió (3), và nhiều ống dẫn 
(10a, 10b, 10c, 10d, 10g). Bộ phận làm tan băng (4) bao gồm vi công tắc (41), rơle mở 
cửa, công tắc điều chỉnh áp suất cao/thấp (43), công tắc điện từ nén, rơle trì hoãn (45), 
bộ phận đặt giờ (46), bộ phận bấm giờ làm tan băng (47), bộ phận đóng ngắt chuyển đổi 
làm tan băng, và công tắc thiết lập lại nhiệt độ làm tan băng (40). Bộ phận bay hơi giải 
nhiệt bằng gió (3) có thể hút không khí nóng vào buồng làm lạnh (5) và hút hơi ẩm 
trong không khí nóng để tăng tác dụng đóng băng và hiệu quả làm lạnh trong buồng làm 
lạnh (5).  
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(11) 41970 

(21) 1-2013-03437 (51) 7 A41D  19/00 

(22) 30.10.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.10.2013 
(71) HEUNGJE INTERNATIONAL CORP.  (KR) 

735-18, Namsan-Dong, Jvng-Gu, Daegu, Korea 
(72) LEE, HAE SOO (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất găng tay có lớp phủ polyuretan 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất găng tay có lớp phủ polyuretan bao gồm các 
công đoạn trộn từ 25 đến 35% khối lượng nhựa polyuretan và từ 65 đến 75% khối lượng 
dimetylaxetamit (DMAC) hoặc dimetylsulfoxit (DMSO) bằng máy khuấy (10) ở nhiệt 
độ từ 60 đến 100oC để điều chế bazơ phủ polyuretan; bổ sung từ 140 đến 190 phần khối 
lượng của dimetylaxetamit (DMAC) hoặc dimetylsulfoxit (DMSO), từ 1 đến 5 phần khối 
lượng của chất hoạt động bề mặt, và từ 0,5 đến 3 phần khối lượng của tác nhân chống 
tạo bọt tương ứng với 100 phần khối lượng của bazơ phủ polyuretan và trộn bằng máy 
trộn (20) ở từ 20 đến 40oC để điều chế vật liệu phủ; ngâm găng tay (1) đã đặt vào khuôn 
mẫu vào bể ngâm (30) có vật liệu phủ; nhúng găng tay (1) đã phủ vật liệu phủ vào bể 
hóa rắn (40) được nạp đầy nước ở từ 20 đến 40oC để tạo ra lớp phủ (5) trên bề mặt của 
găng tay (1); giặt găng tay (1) trong bể giặt (50) đã nạp đầy nước ấm ở nhiệt độ từ 60 
đến 65oC theo từng bước một để rửa giải dung môi ra khỏi lớp phủ (5); và làm khô găng 
tay đã giặt (1).  
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(11) 41971 

(21) 1-2013-03490 (51) 7 B63C 11/00 

(22) 04.11.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.11.2013 
(75) Nguyễn Thiện Phúc  (VN)

Nhà 32 khu BT1, Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
(54) Robot dưới nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến robot dưới nước bao gồm phần thân (T) có dạng chiếc thuyền chạy 
bằng cụm thiết bị (A) với trục chân vịt lắp ở phía đuôi thuyền, robot được lái bằng cách 
thay đổi hướng của trục này, khi cần di chuyển lùi thì chỉ dùng cụm thiết bị (B) (tương 
tự như cụm thiết bị (A)) lắp ở phía đầu kia của robot, robot được điều khiển từ xa thông 
qua sóng vô tuyến và hệ thống GPS; đầu robot là cụm thiết bị (D) lắp ở trên nóc đầu 
thuyền có phần di động (2D) trượt được trên phần cố định (1D) gắn chặt với nóc thuyền, 
cánh tay robot được gắn với phần di động (2D) có dạng hình chữ V, khi chốt (3D) chạm 
cột (H) sẽ đẩy phần đi động (2D) trượt đi một đoạn x làm bung phần đuôi chữ V, nên 
các cánh tay robot ôm lấy cột (H), rồi phần di động (2D) trượt tiếp chạm vào công tắc 
điều khiển (8D) để chuyển sang khởi động cho cụm thiết bị (B) và mở khóa các cữ hành 
trình (5DT) và (5DF) nên phần thân (T) di chuyển ngược lại về phía nơi xuất phát, sau 
khi phần thân (T) rời khỏi phần đầu và hai cánh tay robot, bộ phận (K) sẽ ở lại ôm cột 
(H) và bắt đầu nhiệm vụ đã được xác định.  
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(11) 41972 

(21) 1-2013-03493 (51) 7 F01L 1/28 

(22) 04.11.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.06.2014 
(75) Nguyễn Văn Hùng  (VN)

Số 12 đường số 1, khu phố 2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Van trục xoay dùng cho động cơ đốt trong

  (57)     Sáng chế đề cập đến van trục xoay đóng mở để nạp xả nhiên liệu cho động cơ đốt trong 
có ưu điểm không làm cho máy rung, giảm mômen quay, cấu tạo và cân chỉnh đơn giản, 
tiết kiệm nhiên liệu và làm tăng công suất của động cơ. Cấu tạo của van theo sáng chế 
gồm có phần trục xoay (A) và phần vỏ cố định (B). Phần trục có bốn cửa van (5, 6, 7, 8), 
phần vỏ cũng có bốn cửa van (1, 2, 3, 4). Khi động cơ ở thì nạp nhiên liệu thì các cửa 
van (1, 5, 6, 2) phải thông với nhau và khi ở thì xả thì các cửa van (3, 7, 8, 4) phải thông 
với nhau để xả khí thải ra ngoài. Để làm tăng độ kín của van khi áp suất trong xi lanh 
luôn ở mức cao thì các mép cửa van kề nhau phải cách nhau một khoảng cách (d) và có 
các đường gờ (C) lồi và lõm.  
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(11) 41973 

(21) 1-2013-03514 (51) 7 F25D 17/00 

(22) 07.11.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.11.2013 
(75) Nguyễn Hữu Hoàn  (VN)

Số 52 ngách 68/66 đường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
(54) Hộp làm mát dùng với quạt

  (57)     Sáng chế đề cập tới hộp làm mát dùng với quạt điện dạng đứng có khung vỏ (1) tạo 
thành khối có một đầu chụp lắp với lồng của quạt điện, đầu kia để hút gió, khung vỏ 
được lắp cố định bằng bulông tại cụm giá (2) vào bầu quạt, tại đầu hút gió có lưới lọc 
bụi (5) được lắp ở vị trí ngoài cùng của đầu vào để lọc bụi không khí trước khi vào hộp, 
tiếp đó tấm làm mát (3) được đặt song song với lưới lọc bụi, trên đỉnh tấm làm mát có 
bộ chia nước (4) để nước chảy đều vào tấm làm mát, bộ chia nước được nối với hệ thống 
bơm nước (7) có máy bơm hút nước ở thùng chứa và ống dẫn, phía dưới của tấm làm 
mát là máng hứng nước (6) để hứng nước rồi đưa trở về thùng chứa bằng ống dẫn.  
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(11) 41974 

(21) 1-2013-03519 (51) 7 F03D 11/00 

(22) 07.11.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.11.2013 
(75) Lại Bá ất  (VN) 

Số 32 ngõ 24 đường Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(54) Hệ thống dây chằng và thanh neo bảo vệ tuabin gió có hai bộ 

cánh cấu tạo bởi các cánh buồm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống dây chằng và thanh neo bảo vệ tuabin gió có hai bộ cánh 
cấu tạo bởi các cánh buồm bao gồm: các dây chằng (2) một đầu được cố định ở trụ neo 
(1) trên mặt đất, một đầu được gắn vào máy cuốn dây (6) đặt trên đỉnh cột tuabin, đối 
trọng (5) luôn kéo căng dây chằng (2), thanh dẫn hướng (4) làm cho dây chằng đi vào 
khe hẹp (3) trên trục tuabin, các máy (6) tạo ra lực neo bằng nhau trên các dây chằng, 
khi không hoạt động máy (6) nhả dây chằng (2) ra, đối trọng (5) kéo dây chằng (2) về 
sát cột, phần dây còn lại nằm sát mặt đất, máy cuốn dây (6) hoạt động do bộ điều khiển 
(7), các thanh neo (10) chuyển động trong lòng hoặc dọc theo ống cột buồm (8) nhờ 
máy điều khiển thanh neo (11), một đầu thanh neo (10) khớp nối với trụ ngàm (9), máy 
(11) tạo ra lực kéo đồng đều trên các thanh neo, khi ngừng hoạt động, máy (11) kéo 
thanh neo về nằm trong lòng hoặc dọc theo ống cột buồm (8), hoạt động của máy (11) 
do bộ điều khiển (12), các bộ điều khiển hoạt động tự động hoặc từ trung tâm điều 
khiển của trang trại gió.  
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(11) 41975 

(21) 1-2013-03538 (51) 7 E04B 5/00, 5/16, 5/32, 1/20 

(22) 08.11.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.11.2013 
(75) Nguyễn Mạnh Hùng  (VN)

Phòng 234 nhà N2, ngõ 120 phố Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(54) Hệ lưới thép và phương pháp thi công hệ lưới thép của kết cấu 

sàn bê tông rỗng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ lưới thép và phương pháp thi công hệ lưới thép của kết cấu sàn 
bê tông rỗng bằng cách chế tạo trước tệp (100) trong xưởng gồm lưới thép dưới (11), các 
quả bóng rỗng (2), lưới thép phía trên (10) được kẹp chặt thành tệp bởi các thanh móc 
(4), vận chuyển và lắp đặt tệp (100) tại công trường, cố định tệp (100) trên ván khuôn 
bằng các thanh neo (5), nối các tấm lưới thép bằng các thanh nối (30).  

Thanh nối (30) dùng để nối lưới thép có đường kính và chiều dài được định trước, 
uốn thành hình chữ U để tạo ra hai đoạn thẳng (31) là đoạn nối, thanh nối (30) có móc 
đầu hoặc không có móc đầu.  
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(11) 41976 

(21) 1-2013-03547 (51) 7 B60F 5/02, B64C 37/00 

(22) 11.11.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.11.2013 
(75) Đào Huy Thắng  (VN) 

Xóm 1, thôn Đào Xá, xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 
(54) Xe trực thăng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe trực thăng để đi trên mặt đất, bay ngang với tốc độ cao, tốn ít 
nhiên liệu, kích thước nhỏ gọn, cấu tạo đơn giản, điều khiển dễ dàng, giá thành thấp, 
đảm bảo an toàn khi xảy ra tai nạn, xe bao gồm thân xe (1) có dạng hình hộp chữ nhật 
rỗng được vuốt tròn ở các góc cạnh, các chân đỡ gắn bánh xe (9), (10) ở phía dưới thân 
xe (1), động cơ (18) ở bên trong thân xe (1), khác biệt ở chỗ, quạt (29) là quạt ly tâm 
nối với ống thổi (33) gắn phía dưới trọng tâm xe, có thể quay 180 độ nhờ các bánh xe và 
dây kéo, cánh nâng (44) gắn phía trên thân xe (1), bánh lái (31) gắn với chân đỡ phía 
trước (9), xung quanh thân xe (1) bọc lớp cao su dày (45).  
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(11) 41977 

(21) 1-2013-03566 (51) 7 H02J 3/04, 3/28 

(22) 12.11.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.11.2013 
(71) Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 

268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Minh Phương (VN), Phan Quốc Dũng (VN), Nguyễn Minh Huy (VN), Nguyễn 

Hoài Phong (VN) 
(54) Bộ nguồn dự phòng dân dụng

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ nguồn dự phòng dân dụng, bộ nguồn này bao gồm: bộ dò công 
suất cực đại để dò công suất cực đại của nguồn pin năng lượng mặt trời; bộ nạp đa năng 
có khả năng nạp điện vào ắcquy từ pin năng lượng mặt trời hoặc từ nguồn điện xoay 
chiều dân dụng, trong đó bộ dò tìm công suất cực đại được kết nối với bộ nạp đa năng; 
bộ biến đổi tăng áp một chiều để biến đổi tăng điện áp một chiều thấp của ắcquy thành 
điện áp một chiều cao thích hợp và cấp điện áp này đến bộ biến đổi điện áp một 
chiều/xoay chiều để tạo ra điện áp xoay chiều 220V, 50Hz cấp cho các tải tiêu thụ điện 
dân dụng, trong đó nhiều cụm gồm bộ biến đổi tăng áp một chiều và bộ biến đổi điện áp 
một chiều/xoay chiều có thể được ghép nối song song với nhau để tăng công suất điện 
cấp cho tải.  
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(11) 41978 

(21) 1-2013-03568 (51) 7 F01N 1/00 

(22) 12.11.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.11.2013 
(75) 1. Trần Chí  (VN) 

28 Phong Phú, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Phan Đăng Đạo  (VN) 

135A Cao Vân, phường Đăng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
(54) Thiết bị xử lý khí thải cho động cơ đốt trong

  (57)      Sáng chế đề cập tới thiết bị xử lý khí thải cho động cơ đốt trong bao gồm bộ phận lọc và 
két cách nhiệt, bộ phận lọc của sáng chế có thể ở bất kỳ cấu trúc lọc nào trên thị trường 
hiện nay, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cấu trúc dạng tổ ong, cấu trúc dạng 
khoang chứa, cấu trúc dạng vách ngăn, bao bọc bên ngoài ống xả là két cách nhiệt, bên 
trong két cách nhiệt có khoang két cách nhiệt được làm rỗng và hút chân không tốt, 
trong quá trình vận hành của sáng chế, nhiệt độ bên trong bộ phận lọc sẽ được cách 
nhiệt với bên ngoài môi trường bởi két cách nhiệt được hút chân không tốt, vì thể người 
sử dụng không sợ bỏng khi chạm phải ống xả.  
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(11) 41979 

(21) 1-2013-03576 (51) 7 F21V  21/00 

(22) 13.11.2013 (43) 25.05.2015 
(75) Đặng Ngọc Huấn  (VN)

41/13A Phạm Văn Chiêu, phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Đèn chiếu sáng dùng trong kho lạnh

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị phát sáng bằng các bóng đèn LED chuyên dùng chiếu sáng 
trong kho lạnh có nhiệt độ môi trường từ -40oC - + 50oC. Thiết bị bao gồm các bóng đèn 
LED gắn trong các choá bằng thuỷ tinh, được tích hợp lên bề mặt của tấm mạch in hợp 
kim nhôm và bộ nguồn cung cấp AC-DC, tất cả nằm trong một thân đèn bằng hợp kim 
nhôm đúc, mặt trước có chụp đèn bằng nhựa trong. Các phần chi tiết bên trong được kết 
nối với nhau bằng dây dẫn gồm có: tấm mạch in có gắn các bóng đèn LED điot phát 
quang, bộ nguồn AC-DC, bên trong bộ nguồn AC-DC gồm: bộ lọc nhiễu điện từ (EMI), 
bộ chỉnh lưu và bộ điều khiển độ rộng xung (PWM) tạo ra dòng điện ổn định đi qua và 
làm sáng các bóng đèn LED.  
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(11) 41980 

(21) 1-2013-03578 (51) 7 C12N  9/18 

(22) 13.11.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.11.2013 
(71) Viện Công nghiệp thực phẩm  (VN)

301 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Hồng ánh (VN), Nguyễn Thu Vân (VN) 
(54) Quy trình sản xuất enzym tanaza từ nấm mốc Aspergillus 

oryzae 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất enzym tanaza từ nấm mốc Aspergillus oryzae 

theo phương pháp lên men rắn, trong đó enzym tanaza được sinh tổng hợp trên môi 
trường rắn là gạo nấu chín có bổ sung một số thành phần chất dinh dưỡng và khoáng 
chất. Quá trình lên men rắn được thực hiện trong điều kiện kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm 
không khí và điều kiện thông khí cho hoạt lực enzym tanaza tạo thành trên môi trường 
rắn khoảng 10 UI/g cơ chất. Sau quá trình thu hồi, thu được enzym tanaza dạng lỏng 
không có độc tố aflatoxin, không nhiễm vi sinh vật lạ, có thể được ứng dụng trong nhiều 
ngành công nghiệp để thủy phân tanin trong đó đáng chú ý nhất là làm tăng sự ổn định 
độ trong của sản phẩm đồ uống làm từ các nguyên liệu giàu tanin.  
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(11) 41981 

(21) 1-2013-03583 (51) 7 H01K 1/00 

(22) 14.11.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2013 
(75) Trần Anh Tuấn  (VN) 

Nhà C 18, TT8 khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(54) Khóa có chốt điện từ

  (57)     Sáng chế đề xuất khóa có chốt điện từ được điều khiển bằng điện áp một chiều. Chốt bao 
gồm một nam châm điện, một thanh chốt được làm từ sắt, một khối dẫn chuyển động 
của thanh chốt kim loại làm bằng đồng. Thanh chốt giữ then ngang của khóa để không 
bị thụt vào bên trong khóa khi nó đang ở trạng thái đóng cửa. Khi có điện áp từ 6V- 12V 
đặt vào nam châm điện, thanh chốt sẽ bị thụt vào bên trong khóa và rời khỏi đường 
chuyển động của then ngang của khóa. Khi đó người sử dụng mới xoay chìa để mở khóa 
được.  
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(11) 41982 

(21) 1-2013-03590 (51) 7 A61B  5/022,  5/103,  5/02, H04W  

4/00 
(22) 14.11.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2013 
(71) Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  (VN)

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
(72) Võ Văn Tới (US), Nguyễn Phương Nam (VN), Lưu Gia Lộc (VN), Nguyễn Huỳnh 

Minh Tâm (VN) 
(54) Máy đo huyết áp và nhịp tim viễn thông (máy viễn áp) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy viễn áp là máy đo huyết áp trên bệnh nhân và liên lạc tự động 
với máy chủ (server) để gửi dữ liệu đo được và nhận thông tin. Máy viễn áp bao gồm 
nhiều khối cùng phối hợp hoạt động như phần động cơ bơm, van điện tử, bao hơi, cảm 
biến áp suất, bộ biến đổi tín hiệu tương tự ra tín hiệu số ADC, màn hình cảm ứng LCD, 
USB interface, mô-đun giao tiếp mạng. Những khối thành phần này được điều khiển để 
thực hiện chức năng bằng bộ vi xử lý (microcontroler) còn gọi là bộ xử lý trung tâm 
CPU. Sự khác biệt giữa hệ thống thiết bị đo huyết áp và nhịp tim này và các máy đo 
huyết áp và nhịp tim hiện nay ở chỗ máy viễn áp theo sáng chế: (i) tự động đo dữ liệu, 
gửi và nhận thông tin, và kết nối với máy chủ thông qua internet bằng công nghệ không 
dây hoặc có dây, (ii) có phần mềm xử lý và quản lý dữ liệu, và (iii) thể hiện phản hồi 
của nhân viên y tế bằng tin nhắn văn bản (trên màn hình cảm ứng) hay tin nhắn thoại 
(qua loa).  
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(11) 41983 

(21) 1-2013-03612 (51) 7 E02D  3/00,  5/00,  27/00 

(22) 15.11.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2013 
(75) Đỗ Đức Thắng  (VN) 

Số nhà 45 ngõ 4/21 Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Chi tiết theo dõi và khống chế độ lún, phương pháp thi công 

móng và hệ móng được xây dựng bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề xuất chi tiết theo dõi và khống chế độ lún dùng để liên kết hệ móng nông 
với các cọc, có thể theo dõi được độ lún của nền đất thông qua việc đo độ dịch chuyển 
tương đối giữa móng và đỉnh cọc và nhờ đó có thể xác định được thời điểm để điều 
chỉnh và thực hiện việc đúc liền khối móng nông với đỉnh cọc, nâng cao khả năng chịu 
tải của móng cọc bè, tiết kiệm nguyên vật liệu, lắp đặt dễ dàng, rút ngắn thời gian thi 
công và có chi phí thi công thấp. Chi tiết theo dõi và khống chế độ lún theo sáng chế 
bao gồm: lưới thép chắn bê tông hình trụ rỗng có đường kính tương ứng với đường kính 
của đầu cọc được lắp khít bao quanh tiết diện ngoài của phần đầu của cọc và nhô lên 
khỏi đỉnh cọc, tấm đỡ có dạng tấm phẳng được đặt bên trên mặt đỉnh của lưới thép chắn 
bê tông, và ống theo dõi và ống thoát khí được lắp trên tấm đỡ nhờ các lỗ bậc được tạo 
ra trên lắp tấm đỡ. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp thi công móng và hệ 
móng được xây dựng bằng phương pháp này.  
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(11) 41984 

(21) 1-2013-03619 (51) 7 G06F  3/033,  3/039 

(22) 15.11.2013 (43) 25.05.2015 
(75) Ngô Hữu Thống  (VN) 

K1 tổ 10, khu phố 2, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(54) Cơ cấu tích hợp miếng đệm cổ tay vào chuột máy tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu tích hợp miếng đệm cổ tay vào chuột máy tính, cơ cấu này 
giúp miếng đệm cổ tay gắn liền với chuột máy tính và có thể xếp gọn vào thân chuột 
máy tính khi không sử dụng, đảm bảo cho cổ tay không bị chai, mỏi khi sử đụng lâu, và 
gọn gàng, dễ di chuyển. Cơ cấu này bao gồm miếng đệm (1) gồm nhiều lớp xếp chồng 
lên nhau gắn với một đầu của cán nối (2), đầu còn lại của cán nối được lồng vào trục 
xoay (3), trục xoay có thể di chuyển tịnh tiến dọc theo rãnh trượt (4) nằm trên thân 
chuột máy tính.  
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(11) 41985 

(21) 1-2013-03658 (51) 7 A01G  

(22) 20.11.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.11.2013 
(75) Pao-Ching CHEN  (TW) 

7F.-2, No. 860, Chueiyang Rd., West Dist., Chiayi City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị trồng cây hai tầng

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị trồng cây hai tầng bao gồm các cột đứng (20), sàn mang 
bên dưới (31) và sàn mang bên trên (41). Mỗi cột đứng (20) có vị trí thẳng đứng thứ 
nhất (22). Sàn mang bên dưới (31) có hai phần thu hẹp thứ nhất (310) mỗi phần thu hẹp 
này được khoét lõm từ sàn mang bên dưới (31) để tạo mép lõm thứ nhất (313). Mép lõm 
thứ nhất (313) có thể tỳ vào vị trí thẳng đứng thứ nhất (22) để dừng sự dịch chuyển của 
sàn mang bên dưới (31). Sàn mang bên trên (41) được lắp theo cách có thể dịch chuyển 
được trên các cột đứng (20) để dịch chuyển theo hướng trước sau.  
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(11) 41986 

(21) 1-2013-03668 (51) 7 B42D  9/04 

(22) 21.11.2013 (43) 25.05.2015 
(75) Đào Thanh Thuỷ  (VN)

482 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Thiết bị chụp hình sách

  (57)     Sáng chế này đề cập đến thiết bị chụp hình sách, tài liệu kích cỡ từ A6 (10cm x 15cm) 
đến A4 (21cm x 30cm). Thiết bị chụp hình sách này bao gồm: giá đỡ sách hình chữ V 
góc mở 90o đặt trên đế có mâm xoay 180o; sách được đặt trên giá, góc mở sách là 90o; 
sách được chụp tuần tự từng trang, bắt đầu từ trang thứ nhất, sau đó xoay 180o để chụp 
trang thứ hai, và tiếp tục cho các trang sau.  
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(11) 41987 

(21) 1-2014-00179 (51) 7 H04W  48/16,  4/06 

(62) 1-2009-02453   
(22) 02.05.2008 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/IB2008/001133      02.05.2008 (87) WO/2008/135851 13.11.2008 
(30) 60/927,362      02.05.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.11.2009 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo, Finland 
(72) ANGELOW, Iwajlo (PL), CHMIEL, Mieszko (PL), KRAUSE, Joern (DE), VISURI, 

Samuli (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để 

báo hiệu sự phân bố của các ô lân cận 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp, thiết bị người dùng, thiết bị mạng, và sản phẩm phần 
mềm sử dụng các bộ chỉ báo từ nhiều dạng ô tương ứng để chỉ báo sự khác biệt, nếu có, 
về sự phân bố ở dạng ô tương ứng so với các ô lân cận. Sau đó, các phép đo tính di động 
được thực hiện theo các bộ chỉ báo nêu trên, và còn dựa trên cấu hình của dạng ô nơi mà 
các phép đo này được thực hiện.  
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(11) 41988 

(21) 1-2014-00181 (51) 7 C07C 27/34, C07D 311/00 

(22) 16.01.2014 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.01.2014 
(71) Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên  (VN)

Nhà 1H, số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(72) Nguyễn Mạnh Cường (VN), Phạm Ngọc Khanh (VN), Trần Thu Hường (VN), 

MIRIAM DURANTE (IT), FABIO FUSI (IT) 
(54) Quy trình chiết tách hợp phần coumarin có tác dụng gây giãn 

mạch từ cây nguyệt quế Murraya paniculata (L.) Jack và sản 

phẩm chứa coumarin được sản xuất theo quy trình này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình chiết tách các hợp chất coumarin có tác dụng gây giãn 
mạch từ cây Nguyệt quế Murrayapaniculata (L.) Jack và sản phẩm chứa coumarin được 
sản xuất theo quy trình này. Quy trình bao gồm các bước: thu gom mẫu, tạo dịch chiết 
dung môi hữu cơ hoặc dịch chiết nước, tạo phân đoạn giàu coumarin và chiết tách 
coumarin bằng phương pháp sắc ký cột với chất hấp phụ sillica gel.  
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(11) 41989 

(21) 1-2014-00299 (51) 7 B65D  71/20 

(22) 06.08.2012 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/US2012/049689 06.08.2012 (87) WO 2013/022813 14.02.2013 
(30) 61/515,606      05.08.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.01.2015 
(71) MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS, LLC  (US) 

Attn: IP Law Department, 501 South 5th Street, Richmond, Virginia 23219-0501, 
United States of America 

(72) Julien MERZEAU (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hộp xách đồ và phôi để tạo thành hộp xách đồ này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp xách đồ và phôi để tạo thành hộp xách đồ này, ví dụ, các lon 
hoặc các chai. Theo một phương án, hộp xách đồ có một cặp các tấm liên kết góc và bộ 
phận giữ đồ. Các tấm liên kết góc được nối dạng bản lề với nhau dọc theo đường gập. 
Bộ phận giữ đồ bao gồm lỗ giữ để tiếp nhận một phần của đồ vật mà được tiếp nhận 
trong hộp xách đồ này. Lỗ giữ được tạo ra ở một trong số các tấm liên kết góc. Bộ phận 
giữ đồ này còn bao gồm phần tai nhô vào trong lỗ giữ. Phần tai này được bố trí sao cho 
đường gập giữa các tấm liên kết góc kéo dài ngang qua phần tai và kết thúc ở đỉnh của 
phần tai.  
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(11) 41990 

(21) 1-2014-00304 (51) 7 E04C  

(22) 24.01.2014 (43) 25.05.2015 
(30) 10-2013-0141265   20.11.2013     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.02.2014 
(71) DOOSUNG HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.  (KR) 

Gosan B/D 2F, 3162 Dalgubeol-daero, Suseong-gu, Daegu-si, Republic of Korea 
(72) HAN, BYOUNG KWON (KR) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Dầm hàn có sườn lượn sóng cho nhà tiền chế

  (57)     Sáng chế đề cập đến dầm hàn có sườn lượn sóng cho nhà tiền chế, bao gồm: bản cánh 
trên; sườn dầm có phần lượn sóng được chế tạo theo hình lượn sóng liên tục theo hướng 
dọc dầm và các tấm phẳng được đặt liên tục ở cả đầu và cuối của phần lượn sóng, phần 
lượn sóng và các tấm phẳng được tạo thành từ các tấm thép khác nhau được gắn với 
nhau; bản cánh dưới được tạo thành từ tấm thép tiền chế có chiều dài ở nhiệt độ bình 
thường ngắn hơn so với chiều đài mặt dưới của sườn dầm và được tạo vồng lên trên, khi 
tải trọng và nhiệt đồng thời được tác dụng vào bản cánh dưới làm bản cánh dưới trở nên 
phẳng và giãn ra để có cung chiều dài với chiều dài mặt dưới của sườn dầm, và sau khi 
bản cánh dưới được giãn ra này được hàn với mặt dưới của sườn dầm, tải trọng tác dụng 
vào bản cánh dưới được dỡ bỏ và bản cánh dưới đang nóng nhanh chóng được làm 
nguội, do đó tạo thành ứng suất trước có khả năng ngăn chặn hiệu ứng đàn xếp vào mặt 
dưới của sườn dầm.  
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(86) PCT/KR2013/006177  11.07.2013 (87) WO2014/104508 03.07.2014 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.01.2014 
(75) BAEK, JUHEON  (KR) 

(U-dong, Haeundae I-Park) Ju 1-dong 4605-ho, 38, Marine city 2-ro Haeundae-gu 
Busan 612-824 Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp hình thành vật đúc có sử dụng polyuretan 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp hình thành vật đúc có sử dụng polyuretan. Phương 
pháp này bao gồm các bước: chuẩn bị polyuretan và khuôn đúc được sử dụng cho việc 
hình thành vật đúc; nung nóng sơ bộ khuôn đúc ở nhiệt độ định trước; cấp polyuretan 
vào trong khuôn đúc bằng cách sử dụng thiết bị phân phối lượng cấp cố định tự động; 
đặt nhiệt độ cho polyuretan mà được cấp vào trong khuôn đúc có sử dụng áp lực; ép 
nhiệt vải và polyuretan sau khi đặt vải lên trên polyuretan; ép nguội vải và polyuretan đã 
được ép nhiệt có sử dụng áp lực; và hóa già khô vải và polyuretan đã ép nguội sau khi 
tách vải và polyuretan đã ép nguội khỏi khuôn đúc, trong đó bao gồm hai gói polyuretan 
và polyuretan được trộn với tác nhân liên kết ngang.  
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(11) 41992 

(21) 1-2014-00437 (51) 7 B60L  11/18, G06K  7/00 

(22) 27.02.2012 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/CN2012/000244       27.02.2012 (87) WO 2013/127020 06.09.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.02.2014 
(75) HUANG, CHIH-SHU  (TW) 

No. 137, Sanduo 3rd Rd. Qianzhen District Kaohsiung City Taiwan 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Hệ thống điều khiển trạm trao đổi pin và thiết bị của trạm 

này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển trạm trao đổi pin và thiết bị của trạm này. 
Trong đó, trạm trao đổi pin bao gồm: ít nhất một tủ, cạnh của tủ này có lắp đặt các cổng 
trao đổi pin; bộ phận trung kế đặt bên trong tủ, bộ phận trung kế được lắp các nhóm 
truyền dẫn thứ nhất: cơ cấu tiếp nhận thiết bị sử dụng đường ray được cố định ở đáy bên 
trong tủ, cơ cấu tiếp nhận thiết bị này được sử dụng để lắp nhóm truyền dẫn thứ hai; cơ 
cấu vận chuyển được lắp trong tủ; bộ sạc điện có ít nhất một ổ cắm sạc; hệ thống điều 
khiển được lắp bên trong tủ, hệ thống điều khiển này bao gồm: môđun hiển thị, môđun 
điều khiển trung kế, môđun nhận biết tín hiệu wifi, môđun quản lý thông tin pin. Hệ 
thống điều khiển theo sáng chế cung cấp cho người sử dụng giao diện thao tác hệ thống 
thuận tiện, hơn nữa, hệ thống điều khiển thực hiện điều khiển trạm trao đổi pin hoàn 
toàn tự động, người quản lý trạm trao đổi pin có thể thông qua hệ thống internet để điều 
khiển hoặc giám sát sự vận hành và tình trạng của trạm từ xa.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  21.02.2014 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

314 Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do, Republic of Korea 
(72) PARK, Seok June (KR), KIM, Jin Hoon (KR), KIM, Yong Jin (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ rung tuyến tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ rung tuyến tính (100) bao gồm vỏ (110) có khoảng không bên 
trong; phần cố định gồm cuộn dây (154) gắn bên trong vỏ; phần rung (130) gồm nam 
châm (134) đặt đối diện với cuộn dây và tạo ra lực điện từ bằng cách tương tác với cuộn 
dây, và chi tiết đàn hồi (135) có một đầu gắn với vỏ và đầu kia gắn với phần rung để đỡ 
đàn hồi phần rung, trong đó chi tiết đàn hồi bao gồm phần cố định thứ nhất (135a) gắn 
với vỏ, phần cố định thứ hai (135c) gắn với phần rung, phần có thể biến dạng (135b) nối 
hai phần cố định này với nhau và được làm biến dạng đàn hồi, và phía bên ngoài phần 
biến dạng thứ nhất có một phần để hàn với vỏ và kết nối với phần có thể biến dạng.  
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(11) 41994 

(21) 1-2014-00778 (51) 7 E06B  9/165 

(22) 11.03.2014 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.04.2015 
(75) YONG-SYUN SYU  (TW) 

No. 449, Sec. 1, Yian Rd., Annan Dist., Tainan City 70944, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Môđun nan cửa cuốn

  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun nan cửa cuốn được tạo ra bằng cách kết nối nhiều nan kim 
loại định hình và nhiều nan kim loại đệm, và mỗi nan kim loại định hình có phần gấp 
mép thứ nhất được tạo ra và được uốn cong riêng biệt từ các đầu trên và dưới của nan 
kim loại định hình, và ít nhất một rãnh tăng cứng được tạo ra tại thân nan giữa hai phần 
gấp mép và song song với phần gấp mép; và mỗi nan kim loại đệm có phần gấp mép thứ 
hai được tạo ra và được uốn cong riêng biệt từ các đầu trên và dưới của nan kim loại 
đệm để móc và ăn khớp với phần gấp mép thứ nhất của nan kim loại định hình. Kết cấu 
liên kết gập của các nan kim loại định hình và nan kim loại đệm làm tăng độ bền của 
môđun nan cửa cuốn và giảm chiều dày của các nan kim loại định hình hoặc nan kim 
loại đệm, từ đó giảm chi phí lắp ráp và chi phí vật liệu.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  12.03.2014 
(71) DA KONG ENTERPRISE CO., LTD.  (TW) 

No. 1, Sec. 1, Chung Shan Road, Changhua City, Changhua County, Taiwan 
(72) MUSTAFA INLI (TR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Răng của go dùng cho máy dệt kim

  (57)     Sáng chế đề cập đến răng của go (10) dùng cho máy dệt kim (100) mà bao gồm go cố 
định (110), gồm phần định vị (11) để định vị vào go cố định (110), các thành bên thứ 
nhất (13) và thứ hai (14), và thành giữa (15) cùng với các thành bên thứ nhất (13) và thứ 
hai (14) để tạo ra rãnh trượt (16). Thành bên thứ nhất (13) có đầu dưới hình côn (121) 
mà gồm có đỉnh dưới cùng (122) và mép nghiêng (123). Thành bên thứ hai (14) có độ 
dài nhỏ hơn độ dài của thành bên thứ nhất (13) và có đầu dưới hình côn (140), đầu dưới 
hình côn (140) có đầu dưới cùng (141), và mép nghiêng (142) kéo dài lên trên từ đầu 
dưới cùng (141) của thành bên thứ hai (14). Mép nghiêng (142) của thành bên thứ hai 
(14) và mép nghiêng (123) của thành bên thứ nhất (13) cùng nhau tạo ra lỗ hở ở đáy 
(163) của rãnh trượt (16).  
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(21) 1-2014-00865 (51) 7 G01C  15/08 

(22) 17.08.2012 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/MY2012/000237   17.08.2012 (87) WO/2013/028063 28.02.2013 
(30) PI 2011003961        19.08.2011 MY 
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(71) SARAWAK INFORMATION AND TECHNOLOGY RESOURCES COUNCIL  (MY) 
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(72) ROMALI, Siti Romiza (MY), SALEM, Suria (MY), RIDU, Eric Dexter (MY), WAN 
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(MY), PINIS, Francis (MY), ATONG, Duncan (MY) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị đánh dấu các đường biên

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị đánh dấu các đường biên, cụ thể hơn, sáng chế đề cập tới 
thiết bị đánh đấu các đường biên cho việc trắc địa bao gồm ít nhất bộ chỉ thị (21) để chỉ 
thị vị trí của thiết bị tại vùng để theo dõi các đường biên của vùng, và các phương tiện 
dẫn (22) để ấn thiết bị vào trong bề mặt.  
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(86) PCT/IB2012/002327      19.09.2012 (87) WO2013/041965 28.03.2013 
(30) 13/236,955      20.09.2011 US 
(75) FERGUSON, FREDERICK, D.  (CA) 

12 Peters Point Road, Chelsea, QC J9B 1L1, Canada 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tuabin nước và phương pháp sử dụng chúng 

  (57)     Sáng chế đế cập đến tuabin nước bao gồm tang có thể được đặt chìm trong nước và kéo 
dài theo phương nằm ngang dọc theo đường tâm nối giữa tâm thứ nhất ở mặt bên thứ 
nhất của tang và tâm thứ hai ở mặt bên thứ hai của tang nằm đối nhau với mặt bên thứ 
nhất. Ba cánh cong có thể được lắp vào tang sao cho các cánh, khi được tác động bởi 
dòng nước vuông góc với đường trục, có thể hoạt động để chuyển động quay quanh 
đường trục, trong đó phần mép của từng cánh, nằm gần như đối diện tang, tạo thành mặt 
phẳng gần như song song với mặt phẳng được tạo ra bởi bề mặt của tang nằm giữa phần 
mép và đường trục. Máy phát điện được lắp ghép vào tang có thể biến đổi năng lượng 
quay được tạo ra bởi chuyển động quay quanh đường trục thành điện năng. Đồng thời 
sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sử dụng tuabin nước nói trên  
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(71) HECHENG ELECTRIC INDUSTRIAL (KUN SHAN) CO., LTD.  (CN) 

Bullding 4, no. 518, Cangye Road, Huaqlao Town, Kunshan City, Jiangsu 215332, 
China 

(72) ZHOU, Chaoling (CN), ZHOU, Houke (CN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Mạch điều khiển đèn chiếu sáng cạnh xe kiểu công tắc chủ 

động dùng cho xe mô tô 

  (57)    Sáng chế đề cập đến mạch điều khiển đèn chiếu sáng cạnh xe kiểu công tắc chủ động 
dùng cho xe mô tô, mạch này bao gồm: máy phát điện xoay chiều, bộ phận điều khiển 
năng lượng thứ nhất, mạch điều khiển ắc quy cạnh xe, ắc quy, bộ phận điều khiển năng 
lượng thứ hai, mạch điều khiển đèn chiếu sáng cạnh xe và tải chiếu sáng, trong đó một 
đầu của cuộn dây của máy phát điện xoay chiều được nối đất và đầu còn lại được nối 
với đầu ra của bộ phận điều khiển năng lượng thứ hai, đầu vào của bộ phận điều khiển 
năng lượng thứ hai được nối với đầu ra cửa tải chiếu sáng, đầu điều khiển của bộ phận 
điều khiển năng lượng thứ hai được nối với đầu ra của mạnh điều khiển đèn chiếu sáng 
cạnh xe và mạch điều khiển đèn chiếu sáng cạnh xe có thể điều khiển chủ động và 
chuyển mạch phần tử điều khiển năng lượng thứ hai để điều chỉnh theo cách độc lập 
điện áp của tải chiếu sáng. Mạch điều khiển đèn chiếu sáng cạnh xe theo sáng chế có 
thể giảm tổn hao năng lượng của máy phát điện xoay chiều, giảm sự phát nhiệt của bộ 
điều chỉnh điện áp, tăng độ tin cậy của sản phẩm, giải quyết được vấn đề chập chờn của 
đèn chiếu sáng cạnh xe đã biết.  
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(30) 102141695 15.11.2013    TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.03.2014 
(71) DA KONG ENTERPRISE CO., LTD.  (TW) 

No. 1, Sec. 1, Chung Shan Road, Changhua City, Changhua County, Taiwan 
(72) Mustafa Inli (TR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị khâu kín đầu mũi

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị khâu kín đầu mũi (310) của thân sản phẩm dệt kim hình 
ống (300) bao gồm thiết bị khâu (1) có thân chính (10), khung go cố định (20), khung 
go di động (30) quay so với khung go cố định (20), và khối dẫn động chính (40) để dẫn 
động khung go di động (30) quay so với khung go cố định (20) giữa các vị trí liền kề và 
xếp chồng. Bộ điều khiển quay (3) bao gồm khung đỡ (70) để đỡ thân chính (10), đĩa 
quay (80) được lắp vào thân chính (10), các bộ phận khóa (90) được bố trí quanh đĩa 
quay (80), và các bộ phận dẫn động điều khiển (100) lần lượt dẫn động các bộ phận 
khóa (90). Các bộ phận dẫn động điều khiển (100) hoạt động để kích hoạt các bộ phận 
khóa (90) tương ứng để đĩa quay (80) cùng với thiết bị khâu (1) tạo lượng quay giới hạn 
theo cách ngắt quãng.  
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(21) 1-2014-01053 (51) 7 B60S  1/38 

(22) 25.06.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2012/067357   25.06.2013 (87) WO 2014/007106 09.01.2014 
(30) 2012-151459      05.07.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.04.2015 
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1790071, Japan 

(72) TATSUMI KEIJI (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Lưỡi gạt nước 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu lưỡi gạt nước bao gồm phần gạt có phần mép trượt trên bề mặt 
của kính chắn gió của xe để gạt bề mặt của kính chắn gió, và bộ phận trữ nước mưa 
được tạo thành trên một mặt của phần đầu mút của phần mép, bộ phận trữ nước mưa 
được kéo dài và hướng ra bên ngoài một mặt của phần đầu mút của phần mép và có một 
mặt sau lõm. Mặt lõm và mặt đầu của bộ phận trữ nước mưa tạo thành đầu mút nhọn.  
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(11) 42001 

(21) 1-2014-01132 (51) 7 F26B  5/06 

(22) 04.10.2012 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/EP2012/004163  04.10.2012 (87) W0 2013/050157 A1 11.04.2013 
(30) 11 008 109.8       06.10.2011 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.04.2014 
(71) SANOFI PASTEUR SA  (FR) 

2, avenue Pont Pasteur, P-69007 Lyon (FR) 
(72) STRUSCHKA, Manfred (DE), PLITZKO, Matthias (DE), GEBHARD, Thomas (DE), 

LUY, Bernhard (DE) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Thùng trống quay sử dụng trong máy sấy đông khô chân 

không để sản xuất sản phẩm dạng rời là các hạt sấy đông 

khô, thiết bị cho thùng trống quay và dây chuyền công nghệ 

để sản xuất các hạt sấy đông khô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thùng trống quay trong máy sấy đông khô chân không để sản xuất 
sản phẩm dạng rời là các hạt sấy đông khô. Thùng trống quay (302) được liên kết mở 
với buồng chân không (212) và bao gồm một phần chính (304) được giới hạn bởi tấm 
phía trước (306) và tấm phía sau (308), trong đó tấm phía sau (308) được bố trí thích 
hợp để nối với một trục quay hỗ trợ (312) để hỗ trợ việc quay của thùng trống quay 
(302), và tấm phía sau (308) này để hơi thăng hoa từ quá trình sấy đông khô các hạt 
được thấm qua.  
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(30) 11008108.0      06.10.2011 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.04.2014 
(71) SANOFI PASTEUR SA  (FR) 

2, avenue Pont Pasteur, F-69007 Lyon (FR) 
(72) GEBHARD, Thomas (DE), KAISER, Roland (DE), PLITZKO, Matthias (DE), 

STRUSCHKA, Manfred (DE), LUY, Bernhard (DE) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Thùng trống quay bao gồm thiết bị cấp nhiệt làm nóng các 

hạt được sấy đông khô trong máy sấy đông khô, thiết bị phân 

cách để tách các hạt, bộ phận vách của máy sấy đông khô 

dạng thùng trống quay 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thùng trống quay bao gồm thiết bị cấp nhiệt làm nóng các hạt được 
sấy đông khô trong máy sấy đông khô, thiết bị này bao gồm ít nhất nguồn phát xạ bức 
xạ để sử dụng nhiệt bức xạ tới các hạt; và thiết bị phân cách có dạng ống để tách các hạt 
từ ít nhất một nguồn phát xạ, trong đó thiết bị phân cách này hoàn toàn kín ở một đầu và 
phân cách một khoang phát xạ có ít nhất một nguồn phát xạ từ khoang xử lý của thùng 
trống bên trong thùng trống quay, trong đó thiết bị cấp nhiệt nhô vào trong khoang xử lý 
của thùng trống sao cho một đầu được đóng kín hoàn toàn của thiết bị phần cách được 
bố trí bên trong thùng trống quay như một đầu tự do.  
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(22) 17.04.2014 (43) 25.05.2015 
(30) 10-2013-0127536  25.10.2013   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  17.04.2014 
(71) DAE RYUK CAN CO., LTD.  (KR) 

221, Yeoksam-ro, Gangnam-gu, Seoul, South Korea 
(72) Park Bong June (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Van an toàn giải phóng áp suất dư thừa từ bình chứa khí ga 

cầm tay nhằm ngăn ngừa phát nổ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến van an toàn để giải phóng áp suất dư thừa từ bình chứa khí ga cầm 
tay nhằm ngăn ngừa phát nổ. Van an toàn bao gồm: một vỏ bọc van an toàn có các đoạn  
đường kính thứ nhất và thứ hai được tạo thành tổng thể dạng hình trụ, các đoạn đường 
kính thứ nhất và thứ hai có đường kính khác nhau; một trục có một thân, một đầu phun 
đỉnh được tạo thành tại đỉnh của thân, một đoạn thoát khí ga và một đoạn đệm khóa 
được hình thành tại một phần đưới của thân, trục được bố trí bên trong vỏ bọc van an 
toàn, một đai hãm với phần dưới được mở, một phần trên đóng ngoại trừ trung tâm có 
một lỗ xuyên được hình thành thẳng đứng, và một vách bên được hình thành thẳng đứng 
theo viền của phần trên nhằm cung cấp một khoảng không nơi khí ga giải phóng, trong 
đó đai hãm được bố trí nhờ đó lỗ xuyên khớp với đầu phun đỉnh và bề mặt chu vi ngoài 
của vách bên được kẹp chặt với bề mặt chu vi trong của đoạn đường kính thứ nhất của 
vỏ bọc van an toàn; một lò xo bao quanh vừa vặn thân của trục và được bố trí giữa đoạn 
thoát khí ga của trục và đai hãm; và một vòng đệm thứ nhất được bố trí giữa đoạn đường 
kính thứ nhất của vỏ bọc van an toàn và một ống thoát khí ga gây dư thừa áp suất (13) 
của giá nắp chụp; và một vòng đệm thứ hai được bố trí khớp xung quanh vòng đệm khóa 
(323) được tạọ thành tại phần dưới của trục, nhờ đó một phần trên của vòng đệm thứ hai 
bọc kín phần dưới của đoạn thoát khí ga.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị kiểm soát dùng cho động cơ điêzen tăng áp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kiểm soát dùng cho động cơ điêzen tăng áp thỏa mãn các 
giới hạn khác nhau liên quan đến việc kiểm soát áp suất siêu tăng áp trong suốt quá 
trình vận hành chuyển tiếp trong động cơ điêzen tăng áp mà áp suất siêu tăng áp của nó 
có thể kiểm soát được một cách tích cực nhờ thao tác của bộ kích hoạt. Thiết bị kiểm 
soát tính giá trị đích ổn định mà là giá trị đích của áp suất siêu tăng áp trong suốt thao 
tác ổn định dựa vào tốc độ quay của động cơ và lượng phun của nhiên liệu, và vận hành 
bộ kích hoạt nhờ sự kiểm soát hồi tiếp sao cho áp suất siêu tăng áp thực tế được tính từ 
tín hiệu của cảm biến áp suất siêu tăng áp gần với giá trị đích ổn định. Tuy nhiên, khi 
thỏa mãn điều kiện bất kỳ của các điều kiện khác nhau, mà có thể được thỏa mãn trong 
suốt quá trình vận hành chuyển tiếp, giá trị đích chuyển tiếp của áp suất siêu tăng áp 
phù hợp với các điều kiện thỏa mãn được tính theo quy tắc tính được chuẩn bị đối với 
mỗi điều kiện. Tại thời điểm này, khi có một giá trị đích chuyển tiếp, giá trị đích chuyển 
tiếp được chọn và đồng thời khi có các giá trị đích chuyển tiếp, một trong số các giá trị 
đích chuyển tiếp được chọn theo thứ tự ưu tiên được xác định dựa vào sự gia tốc. Giá trị 
đích của sự kiểm soát hồi tiếp được thay đổi từ giá trị đích ổn định thành giá trị đích 
chuyển tiếp đã chọn.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị cấp nhiên liệu

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị cấp nhiên liệu bao gồm bơm nhiên liệu, bơm nhiên liệu này 
bao gồm bệ bơm có cổng hút nhiên liệu và cổng xả nhiên liệu, và quạt nén nhiên liệu 
được hút vào từ cổng hút nhiên liệu của bệ bơm bằng chuyển động quay và có các cánh 
quạt để cấp nhiên liệu từ cổng xả nhiên liệu. Theo sáng chế, coi A là điểm trên cánh 
quạt, điểm cắt đầu tiên với cổng xả nhiên liệu của bệ bơm và B là điểm cắt cuối cùng 
với cổng xả nhiên liệu của bệ bơm, C là điểm trong cổng xả nhiên liệu của bệ bơm, 
điểm cắt đầu tiên với cánh quạt và D là điểm cắt cuối cùng với cánh quạt, và O là tâm 

quay của quạt, do đó, quan hệ của góc 1 được tạo ra giữa các đường OA và OB và góc 

2 được tạo ra giữa các đường OC và OD được biểu diễn bởi biểu thức: +2 = 360o/số 

lượng cánh quạt.  
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(72) SMITH, Ernest S. (US), ZAUDERER, Maurice (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm làm giảm tính thấm của hàng rào máu-não chứa 

lượng hữu hiệu phân tử gắn kết được phân lập gắn kết đặc 

hiệu với semaphorin-4D 

  (57)       Sáng chế đề cập đến dược phẩm làm giảm tính thấm của hàng rào máu- não (blood brain 
barrier - BBB) chứa lượng hữu hiệu phân tử gắn kết được phân lập gắn kết đặc hiệu với 
semaphorin-4D (SEMA4D).  
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(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống và phương tiện để điều hành dịch vụ tư vấn từ xa 

hành nghề tư nhân có khả năng mở rộng 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông tư vấn mạng xã hội có khả năng mở rộng để 
hành nghề tư nhân tư vấn từ xa gồm có một mạng xã hội, một hệ thống xử lý mạng xã 
hội, trang thiết bị hội nghị truyền hình gắn với mạng xã hội này để cho phép một người 
yêu cầu tư vấn giao tiếp với một người cố vấn được xác định trước, một hạ tầng lưu trữ 
và chuyển tiếp để tiếp nhận một yêu cầu tư vấn từ một người yêu cầu tư vấn, trong đó 
người yêu cầu tư vấn lựa chọn và chuyển qua một yêu cầu tư vấn đến một người cố vấn 
được xác định trước trên mạng xã hội và trong đó người cố vấn giải quyết và hồi đáp lại 
giải quyết tư vấn của yêu cầu tư vấn đến người yêu cầu tư vấn.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị chiếu sáng LED

  (57)     Sáng chế bộc lộ thiết bị chiếu sáng LED. Thiết bị chiếu sáng LED theo một khía cạnh 
của sáng chế bao gồm: nắp thứ nhất có các lỗ thông hơi được tạo ra trong đó; đế nhiệt 
có lỗ mở được tạo ra ở một bên của nó và được ghép nối với nắp thứ nhất ở bên kia của 
nó và có đường dẫn khí để nối các lỗ thông gió với lỗ mở nằm ở bên trong của nó và 
được kết cấu để dẫn dòng không khí được thổi vào trong đường dẫn khí; các cụm LED 
được đặt ở phía bên ngoài của đế nhiệt và được kết cấu để phân tán nhiệt bằng cách thổi 
không khí qua đường dẫn khí, bộ nối điện được ghép nối với nắp thứ nhất và được nối 
điện với các cụm LED; và nắp thứ nhất che các cụm LED, và đế nhiệt có bề mặt phản 
chiếu nằm trong đó để phản chiếu và khuếch tán ít nhất một ít ánh sáng được tạo ra bởi 
các cụm LED.  

 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
53 

(11) 42009 

(21) 1-2014-01627 (51) 7 F16L  1/038, B29C  47/06, B23C  

63/02, B29C  63/26,  70/50,  70/68, 
B29D  23/00,  23/18, B32B  1/08,  
17/00,  27/02,  3/00,  37/00,  37/10, 
F16L  11/00,  11/04,  11/24,  11/26,  
7/00,  9/12,  9/14,  9/16,  9/18,  9/21 

(22) 31.10.2011 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/AU2011/001401 31.10.2011 (87) WO 2012/054992 A1 03.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.04.2015 
(71) LONG PIPES PTY LTD.  (AU) 

18 Castellon Crescent, Coogee Beach, Western Australia 6166, Australia 
(72) GRAHAM, Neil Deryck Bray (AU) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Kết cấu bố trí đường ống rỗng thon dài, phương pháp và dây 

chuyền lắp để tạo kết cấu bố trí đường ống rỗng thon dài, 

phương pháp và thiết bị lắp di động để tạo kết cấu cho đường 

ống 

  (57)      Sáng chế đề xuất kết cấu bố trí đường ống rỗng thon dài như đường ống (10) và phương 
pháp tạo kết cấu cho kết cấu bố trí đường ống rỗng thon dài này. Đường ống (10) bao 
gồm phần trong hướng kính (11) và phần ngoài hướng kính (13) có hai phần (11, 13) nối 
với nhau để tạo ra kết cấu thành ống liền khối. Phương pháp này bao gồm các bước: tạo 
ra phần trong hướng kính (11) dưới dạng ống trong (21) và lắp phần ngoài hướng kính 
(13) quanh ống trong (21). Phần ngoài (13) bao gồm ống ngoài (30) tạo kết cấu ghép 

được gia cường bằng sợi được bao quanh bởi vỏ ngoài mềm dẻo (31). ống trong (21) 
được làm giãn nở để đem lại hình dạng cho phần ngoài (13).  
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(11) 42010 

(21) 1-2014-01749 (51) 7 H04N  7/34,  7/32 

(62) 1-2012-00127   
(22) 17.08.2010 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/KR2010/005437  17.08.2010 (87) WO/2011/021839 24.02.2011 
(30) 10-2009-0075855       17.08.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.05.2014 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Korea. 
(72) MIN, Jung-Hye (KR), HAN, Woo-Jin (KR), KIM, Il-Koo (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã ảnh

  (57)      Sáng chế đề xuất phương pháp giải mã ảnh, trong đó các điểm ảnh lân cận dùng để thực 
hiện dự báo bên trong trên khối hiện thời sẽ được mã hoá được lọc và việc dự báo bên 
trong được thực hiện bằng cách sử dụng các điểm ảnh lân cận được lọc  
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(11) 42011 

(21) 1-2014-01750 (51) 7 H04N  7/34,  7/32 

(62) 1-2012-00127   
(22) 17.08.2010 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/KR2010/005437  17.08.2010 (87) WO/2011/021839 24.02.2011 
(30) 10-2009-0075855       17.08.2009 KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Korea. 
(72) MIN, Jung-Hye (KR), KIM, Il-Koo (KR), HAN, Woo-Jin (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị mã hoá và giải mã video, trong đó các điểm 
ảnh lân cận dùng để thực hiện dự báo bên trong trên khối hiện thời sẽ được mã hoá được 
lọc và việc dự báo bên trong được thực hiện bằng cách sử dụng các điểm ảnh lân cận 
được lọc.  
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(11) 42012 

(21) 1-2014-01913 (51) 7 B01J  21/06, C01G  23/047, B01D  

53/56 
(22) 16.11.2012 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/US2012/065616 16.11.2012 (87) WO 2013/074984 23.05.2013 
(30) 61/560,669      16.11.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.04.2015 
(71) CRISTAL USA INC.  (US) 

20 Wight Avenue, Suite 150, Hunt Valley, MD 21030, United States of America 
(72) KERROD, Julie, Elizabeth (GB), WAGSTAFF, Anthony, Roy (GB) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Sol titan đioxit quang xúc tác trung tính, ổn định và trong 

suốt, phương pháp điều chế sol này và chế phẩm diệt khuẩn 

chứa sol này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến sol titan đioxit quang xúc tác trung tính, ổn định và trong suốt, 
phương pháp điều chế sol này, và chế phẩm diệt khuẩn bao gồm sol này. Phương pháp 
này bao gồm (1) cho sol titan đioxit kiềm tiếp xúc với tác nhân giải keo kiềm để tạo 
thành sol titan đioxit kiềm đã giải keo; (2) trung hòa sol titan đioxit kiềm đã giải keo; và 
(3) thu hoặc gom sol titan đioxit quang xúc tác trung tính, ổn định và trong suốt. Sol 
titan đioxit là ổn định và trong suốt trên khoảng độ pH từ 7,0 đến 9,5. Sol titan đioxit có 
thể bao gồm các tinh thể titan đioxit có kích thước hạt trung bình nhỏ hơn 10nm với ít 
nhất 90% hạt tinh thể ở dạng anata.  

 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
57 

(11) 42013 

(21) 1-2014-01982 (51) 7 D06B  7/04,  23/20,  23/22,  3/04 

(22) 11.04.2012 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/CN2012/000477  11.04.2012 (87) WO2013/071681 23.05.2013 
(30) 201110366734.8       17.11.2011 CN 
(71) WUXI NATURAL GREEN FIBER TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

No. 51, Xin Mei Road, National High-tech Industrial Development Zone, Wuxi, 
Jiangsu 214028, China 

(72) ZHU, Guomin (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất sợi được kiềm hóa không xả 

nước thải 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sợi được kiềm hóa không xả nước thải, theo 
phương pháp này, nước thải rửa ở nhiệt độ bình thường được sử dụng làm nước có nhiệt 
độ trung bình, nước thải rửa ở nhiệt độ trung bình được sử dụng làm nước có nhiệt độ 
cao, chất lỏng ngưng tụ tách ra khỏi nước thải rửa ở nhiệt độ cao bằng bộ tách dung dịch 
kiềm được bổ sung vào nước ở nhiệt độ bình thường, dung dịch kiềm cô đặc đã tách, sau 
khi điều chỉnh lượng kiềm, được tuần hoàn lại dưới dạng dung dịch kiềm dùng cho thiết 
bị kiềm hóa, nước nóng tạo ra từ bộ tách dung dịch kiềm được sử dụng để gia nhiệt nước 
có nhiệt độ cao và nước có nhiệt độ trung bình bằng bộ trao đổi nhiệt. Ngoài ra, sáng 
chế cũng đề cập đến thiết bị sản xuất sợi được kiềm hóa không xả nước thải.  
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(11) 42014 

(21) 1-2014-02053 (51) 7 H01M  2/24 

(22) 23.06.2014 (43) 25.05.2015 
(30) 14/087,236 22.11.2013 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  23.06.2014 
(71) LAN YANG ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

1 Shi 4th Road, Yangmei City, 326, Taiwan 
(72) HURNG, Weir-Mirn (TW), CHENG, Chienyang (TW), HUANG, Yuwei  (TW) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) ắc qui lithi ion 

  (57)      Sáng chế đề xuất ắcqui lithi ion có các pin được nối nối tiếp, song song, hoặc cả hai cách 

nối ngay bên trong vỏ được hàn kín. ắcqui lithi ion cũng được tạo có các pin được nối ở 
bên ngoài.  
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(11) 42015 

(21) 1-2014-02216 (51) 7 B62J  17/08 

(22) 07.07.2014 (43) 25.05.2015 
(30) 2013-230519 06.11.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  07.07.2014 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Katsumitsu WAKAMATSU (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu mái che và phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để 

hai bên có cơ cấu mái che này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu mái che (2) bao gồm cụm mái che (27) được nối vào phía 
sau của phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên (1), cụm trước (28) được nối 
vào tay lái (11) và phần nối trên (30) mà nhờ nó cụm mái che (27) và cụm trước (28) 
được nối vào nhau. Trục quay (Ah) của tay lái (11) kéo dài về phía sau và lên phía trên. 
Trục quay (Ar) của trục xoay được (73) của phần nối trên (30) kéo dài về phía sau và 
lên phía trên. Cụm trước (28) quay cùng với tay lái (11) quanh trục quay (Ar) của trục 
xoay được (73) so với cụm mái che (27). Cụm trước (28) được tạo ra để không gây cản 
trở cụm mái che (27) khi góc lái của tay lái (11) thay đổi từ nhỏ nhất đến lớn nhất.  
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(11) 42016 

(21) 1-2014-02220 (51) 7 A44B  9/12,  9/00 

(22) 08.07.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/KR2013/006048   08.07.2013 (87) WO/2014/014225 A1 23.01.2014 
(30) 10-2012-0077349        16.07.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.07.2014 
(75) LEE, SEUNG -CHUL  (KR) 

893-12 neadangdong, south Daegu 703-806, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Chốt an toàn dùng để gắn chặt các phụ kiện

  (57)     Sáng chế đề cập đến chốt an toàn dùng để gắn chặt các phụ kiện (100). Chốt an toàn 
dùng để gắn chặt các phụ kiện này bao gồm: phần đế (110) có thân theo chiều dọc; 
phần gắn chặt chốt (120) được liên kết vào một đầu của phần đế (110), và qua đó ít nhất 
một chốt được kéo dài theo chiều dọc của phần đế (110) được gắn chặt vào; phần liên 
kết chốt (130) được liên kết vào đầu còn lại của phần đế (110), và có rãnh liên kết chốt 
mà qua đó chốt của phần gắn chặt chốt (120) được lồng và được liên kết vào; và phần 
đĩa dạng vòng (141) được liên kết với phần gắn chặt chốt (120) và phần liên kết chốt 
(130), được tác dụng bởi lực tác dụng từ bên ngoài, và có cấu trúc vòng có thể được 
phục hồi về hình dạng ban đầu nhờ nội lực đàn hồi, trong đó phần đĩa dạng vòng (141) 
được tác dụng bởi lực được ấn theo phương ngang của phần đế (110) và tác dụng lực 
theo chiều ngược nhau vào phần gắn chặt chốt (120) và phần liên kết chốt (130), sao 
cho phần gắn chặt chốt (120) và phần liên kết chốt (130) được di chuyển theo chiều ra 
bên ngoài từ các điểm liên kết với phần đế (110) bởi lực tác dụng, nhờ đó chốt của phần 
gắn chặt chốt (120) được tách khỏi phần liên kết chốt (130).  
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(11) 42017 

(21) 1-2014-02226 (51) 7 C04B  35/185,  33/32,  35/63,  35/64,  

35/65,  35/66 
(22) 07.12.2012 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/AU2012/001500 07.12.2012 (87) WO/2013/082670 13.06.2013 
(30) 2011905129      09.12.2011 AU 
(71) 1. NEWSOUTH INNOVATIONS PTY LIMITED  (AU) 

Rupert Myers Building, Gate 14, Barker Street, University of New South Wales, 
Sydney, New South Wales 2052, Australia 
2. VECOR IP HOLDINGS LIMITED  (CN) 
Room 801, Workington Tower, 78 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong, 
China 

(72) SORRELL, Charles Christopher (AU), KOSHY, Pramod (IN), KOSZO, Sandor (AU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất mulit ngâm chiết trong khối vật liệu, 

mulit ngâm chiết thu được từ phương pháp này và khối vật 

liệu chứa mulit ngâm chiết  

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất mulit ngâm chiết trong khối vật liệu. Phương 
pháp theo sáng chế bao gồm bước gia nhiệt khối vật liệu, trong đó khối vật liệu có thành 
phần bao gồm nhôm oxit và silic oxit, và tỷ lệ trọng lượng của nhôm oxit:silic oxit nằm 
trong khoảng từ 10:90 đến 77:23. Mulit ngâm chiết tạo ra sự phát triển liên tục và/hoặc 
gần như khắp toàn bộ khối vật liệu. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến mulit ngâm chiết 
thu được từ phương pháp này và khối vật liệu chứa mulit ngâm chiết.  
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(11) 42018 

(21) 1-2014-02349 (51) 7 F01L  13/00 

(22) 16.07.2014 (43) 25.05.2015 
(30) 2013-229979 06.11.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2014 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Atsushi TAKI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 

  (57)      Sáng chế đề xuất phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên bao gồm cơ cấu van 
biến thiên và trong đó cụm động cơ được bố trí để có khả năng xoay so với khung thân, 
solenoit có trong cơ cấu van biến thiên được bảo vệ trong khi giữ được cảm giác thoải 
mái của người điều khiển. Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên (10) bao 
gồm cụm động cơ (22). Cụm động cơ (22) bao gồm cơ cấu van biến thiên (70). Cơ cấu 
van biến thiên (70) gồm solenoit (72). Solenoit (72) có trục ra (72A). Solenoit (72) được 
bố trí giữa xi lanh (56) và bộ phận khung (14D) của bộ phận khung trái (14C) hoặc bộ 
phận khung phải (14D) trên hình chiếu bằng của phương tiện. Trục ra (72A) có thể di 
chuyển theo cách tịnh tiến qua lại theo hướng trái và phải của phương tiện. Solenoit (72) 
được chồng lên bộ phận khung nghiêng (32C) của bộ phận khung (14D) trên hình vẽ 
nhìn từ một bên của phương tiện trong phạm vi xoay của cụm động cơ (22).  
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(11) 42019 

(21) 1-2014-02376 (51) 7 C07D  211/54, A61K  31/435, A61P  

31/12, C07D  241/18 
(22) 21.12.2012 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/US2012/071195 21.12.2012 (87) WO/2013/096744 27.06.2013 
(30) 61/578,716      21.12.2011 US 

61/709,331      03.10.2012 US 
(71) NOVIRA THERAPEUTICS, INC.  (US) 

3805 Old Easton Road, Doylestown, PA 18902, United States of America 
(72) HARTMAN, George D. (US), FLORES, Osvaldo A. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Các chất kháng virut viêm gan B

  (57)     Sáng chế đề cập đến các chất kháng virut viêm gan B. Các chất kháng virut viêm gan B 
theo sáng chế có thể được sử dụng để ức chế, ngăn chặn hoặc phòng ngừa bệnh nhiễm 
virut viêm gan B mạn tính (hepatitis B virus - HBV) ở đối tượng cần điều trị.  
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(11) 42020 

(21) 1-2014-02467 (51) 7 B67D  1/10,  3/00 

(22) 24.07.2014 (43) 25.05.2015 
(30) P00201304655   20.11.2013       ID 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.05.2015 
(71) PT. SANKEN ARGADWIJA  (ID) 

Jl. Veteran Kp. Cisereh Cukang Galih - Curug Tangerang, Banten, Indonesia 
(72) ARIE ARIYANDIE, ST (ID) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Thiết bị phân phối nước hai nguồn cấp

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phân phối nước bao gồm vỏ hộp (10) có đường dẫn cấp nước 
thứ nhất (12) và khoang bên dưới (14), bình chứa nước chính (20) nối với đường dẫn cấp 
nước thứ nhất (12) được lắp với bộ phận làm lạnh (24) và lỗ thoát hơi nước (26), bộ phận 
phân phối (30) được bố trí bên trong bình chứa nước chính (20), bình chứa nước nóng 
(40) nối với bình chứa nước chính (20) được trang bị bộ phận làm nóng (42), và ít nhất 
hai vòi (53, 54) được lắp ở phía trước của vỏ hộp (10), khác biệt ở chỗ hệ thống cấp 
nước thông qua máy bơm (70) đến bình chứa nước chính (20), gồm có cảm biến (80) để 
phát hiện mực nước bên trong bình chứa nước chính (20), bộ điều chỉnh điện (90) nối 
với máy bơm (70) và cảm biến (80), đường ống hút (64), có một đầu được bố trí bên 
trong khoang bên dưới (14) và đầu còn lại nối với máy bơm (70), đường ống đẩy (66), 
có một đầu nối với máy bơm (70) và đầu còn lại nối với đường dẫn cấp nước thứ hai 
(68), và đường dẫn cấp nước thứ hai (68) nối với bình chứa nước chính (20).  
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(11) 42021 

(21) 1-2014-02468 (51) 7 D06M  15/564,  11/00,  11/77,  

101/30 
(22) 25.10.2012 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/KR2012/008801 25.10.2012 (87) WO2013/100342 A1 04.07.2013 
(30) 10-2011-0146923      30.12.2011 KR 

10-2012-0114735      16.10.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.07.2014 
(75) PARK, HEE-DAE  (KR) 

Yonsan LG Apt 122-802, 243-18, Yonsan-Dong, Yonje-Gu, Busan, Korea 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Chế phẩm chứa hợp chất polyuretan dẻo nhiệt dùng cho sợi 

được phủ và phương pháp sản xuất sợi được phủ bằng cách sử 

dụng hợp chất polyuretan dẻo nhiệt này 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất sợi được phủ có các tính chất vật lý tốt, phương 
pháp này bao gồm các bước: thu gom polyurethan dẻo nhiệt ở dạng còn mới, như các 
phần phế liệu còn lại sau khi được dùng một cách hợp lý làm các mẫu túi khí trong quy 
trình sản xuất giày, hoặc phế liệu còn lại sau khi polyurethan dẻo nhiệt khác được gia 
công; trộn các loại polyurethan dẻo nhiệt khác nhau này với các chất phụ gia khác nhau; 
ngào trộn hỗn hợp thu được bằng cách sử dụng máy đùn để điều chế hỗn hợp 
polyurethan dẻo nhiệt dùng cho sợi được phủ; và phủ bề mặt của sợi được làm từ 
polyeste, nylông, sợi spandex, v.v.. bằng hỗn hợp này bằng cách sử dụng máy đùn.  
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(11) 42022 

(21) 1-2014-02529 (51) 7 G06F  17/30 

(22) 13.09.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/CN2013/083508  13.09.2013 (87) WO2014/044154 A1 27.03.2014 
(30) 201210350647.8       20.09.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.07.2014 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED   (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park Zhenxing Road, Futian Shenzhen, Guangdong 
518000, P.R. China 

(72) HAN, Zixin (CN), WANG, Guoqiang (CN), CHEN, Zhan (CN), HUANG, Shuicheng 
(CN), SUN, Peng (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị thu thông tin

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị thu thông tin trên mạng internet. Phương 
pháp này bao gồm bước chuyển, bằng thiết bị thu thông tin, từ chế độ phân trang sang 
chế độ đọc của máy khách. Phương pháp này còn bao gồm bước tải xuống, bằng thiết bị 
thu thông tin, ít nhất hai trang trong các trang web định trước khi nhận được yêu cầu 
truy nhập các trang web định trước được truyền từ máy khách. Phương pháp này còn 
bao gồm bước tách, bằng thiết bị thu thông tin, nội dung chính của ít nhất hai trang 
trong các trang web định trước. Phương pháp này còn bao gồm bước ghép nối và xuất 
ra, bằng thiết bị thu thông tin, nội dung chính của các trang web định trước theo trình tự 
định trước. 
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(11) 42023 

(21) 1-2014-02599 (51) 7 G01N  21/956, G06T  7/00, H05K  

5/00,  3/06 
(22) 28.12.2012 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/NL2012/050934  28.12.2012 (87) WO 2013/103298 11.07.2013 
(30) 2008063       02.01.2012 NL 

2008064       02.01.2012 NL 
2008065       02.01.2012 NL 
2008066       02.01.2012 NL 
2008067       02.01.2012 NL 
2008068       02.01.2012 NL 

(71) MUTRACX B.V.  (NL) 
32, Lagedijk NL-5705 BZ Helmond, the Netherlands 

(72) ZWIERS, Henk Jan (NL), JANSSEN, Jacobus Hendricus Johannes (NL), VEERMAN, 
Joost Anne (NL) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống in phun mực, quy trình in và dây chuyền sản xuất 

nền 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình in để in (P) mẫu mực lên trên nền. Mẫu mực được in dựa 
trên bố cục mẫu có sẵn (R). Bố cục mẫu này xác định bố trí mong muốn của mẫu mực 
được in. Dựa trên bố cục mẫu hình ảnh đầu vào (rii) để phân bổ vị trí chấm của mẫu 
mực được tạo ra. Quy trình in theo sáng chế bao gồm bước so sánh hình ảnh quét (rsi) 
với hình ảnh đầu vào để thực hiện việc kiểm tra chất lượng (Q) để phát hiện lỗi in bất kỳ 
trong mẫu mực in. Quy trình in này bao gồm bước đưa ra quyết định (os) chấp nhận 
hoặc từ chối mẫu mực in. Trong trường hợp chấp nhận, nền có thể được cung cấp cho 
trạm xử lý tiếp theo (E) để hoàn thiện nền. Trong trường hợp từ chối, nền có các lỗi in 
có thể được tái chế.  
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(11) 42024 

(21) 1-2014-02661 (51) 7 G06F  9/46 

(22) 26.08.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/CN2013/082265  26.08.2013 (87) WO2014/029370 27.02.2014 
(30) 201210305259.8       24.08.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.08.2014 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen, 
Guangdong 518000, P.R. China 

(72) XIAO, Quanhao (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống để điều khiển việc truy cập vào mạng 

bởi các chương trình ứng dụng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và hệ thống, thuộc lĩnh vực công nghệ máy tính, để 
điều khiển việc truy cập vào mạng bởi các chương trình ứng dụng. Phương pháp theo 
sáng chế bao gồm các bước: giám sát yêu cầu truy cập vào mạng di động được gửi từ 
chương trình ứng dụng tới giao diện chương trình ứng dụng (API); chặn và loại bỏ yêu 
cầu truy cập vào mạng di động khi phát hiện thấy yêu cầu truy cập vào mạng di động, 
nhờ đó ngăn chặn việc tự động truy cập vào mạng di động bởi chương trình ứng dụng. 
Sáng chế thực hiện việc điều khiển hiệu quả việc truy cập vào mạng di động bởi các 
chương trình ứng dụng, làm giảm lưu lượng truyền thông của các thiết bị người sử dụng 
đầu cuối và cải thiện sự bảo mật thông tin cá nhân cho các thiết bị người sử dụng đầu 
cuối.  
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(11) 42025 

(21) 1-2014-02688 (51) 7 B29C  61/06, C08J  5/18, G09F  

3/04, B29K  67/00,  105/02, B29L  
7/00 

(22) 23.07.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/069908    23.07.2013 (87) WO2014/017483 30.01.2014 
(30) 2012-166345    26.07.2012    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.08.2014 
(71) TOYOBO CO., LTD.  (JP) 

2-8, Dojima Hama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308230, Japan 
(72) HARUTA, Masayuki (JP), MUKOYAMA, Yukinobu (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Màng polyeste co được nhờ nhiệt và bao bì được tạo ra từ 

màng này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến màng polyeste co được nhờ nhiệt có tốc độ co chậm, ứng suất co 
lớn, khác biệt ở chỗ: tỷ lệ (A1/A2) giữa hệ số hấp thụ (A1) ở 1340cm-1 và hệ số hấp thụ 
(A2) ở 1410cm-1 của màng từ polyester co được nhờ nhiệt được đo bằng phương pháp 
ATR-FTIR được phân cực nằm trong khoảng từ 0,65 đến 0,9 theo chiều co chính của 
màng và nằm trong khoảng từ 0,45 đến 0,75 theo chiều vuông góc với chiều co chính; 
và tỷ lệ co nhờ nhiệt từ nước ấm khi màng được ngâm trong nước ấm 90o trong 10 giây 
nằm trong khoảng từ 40% đến 60% theo chiều co chính của màng và nằm trong khoảng 
từ 0% đến 12% theo chiều vuông góc với chiều co chính.  

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến bao bì được làm tạo ra từ màng polyeste co được 
nhờ nhiệt này.  
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(11) 42026 

(21) 1-2014-02705 (51) 7 D06B  21/00, D02G  3/34, D06M  

101/06, D06P  3/66, D06B  3/04, 
D02G  3/04, D06M  11/38 

(22) 12.08.2014 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.08.2014 
(71) BROS EASTERN CO., LTD.  (CN) 

No. 1 Nan'er East Road, LuoTuo Town, ZhenHai, Ningbo, Zhejiang Province, China 
(72) Zhen Wan (CN), Yeung Wai Kwok (HK) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Quy trình sản xuất loại sợi gồm các sợi khác loại có thể 

nhuộm được 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất sợi gồm nhiều sợi khác loại có thể nhuộm được, bao 
gồm sản xuất sợi biến tính cation và pha sợi biến tính cation đã sản xuất với các sợi 
khác. Tỉ lệ pha tính theo khối lượng giữa sợi biến tính cation và sợi khác là từ 2: 98% 
đến 98: 2%. Các dạng sợi được mô tả trên đây bao gồm sợi thường, sợi xe, sợi bông 
gồm hai màu sắc khác nhau kết hợp lại, sợi bông kết hoặc sợi có màu cục bộ. Các sợi 
khác loại có thể nhuộm được được chế tạo theo quy trình của sáng chế có thể được 
nhuộm trong một bể nhuộm thành sợi pha với màu sắc mong muốn và tỉ lệ tương phản 
mạnh, là nguyên liệu tối ưu để sử dụng trong sản xuất đồ lót, áo phông, đồ thường phục 
cao cấp, v v.. Ngoài ra, sợi này có thể giúp giảm mức lưu kho của nhà máy và rút ngắn 
thời gian giao sản phẩm.  
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(11) 42027 

(21) 1-2014-02722 (51) 7 B23Q  3/00,  16/00,  11/00 

(22) 14.08.2014 (43) 25.05.2015 
(30) 01807/13 25.10.2013 CH 
(71) EROWA AG  (CH) 

Winkelstrasse 8, CH-5734 Reinach, Switzerland 
(72) Hans Hediger (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu gá kẹp, giá kê phôi gia công, đĩa đệm kín và cơ cấu bịt 

kín 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu gá kẹp, giá kê phôi gia công, đĩa đệm kín và cơ cấu bịt kín. 
Theo sáng chế, cơ cấu gá kẹp bao gồm mâm cặp (1) và giá kê phôi gia công (2) sẽ được 
khoá vào đó. Mâm cặp (1) bao gồm các chi tiết định tâm thứ nhất có dạng các chốt định 
tâm (5) trong khi giá kê phôi gia công (2) có thân chính (20) và đĩa định tâm (23) được 
gắn chặt vào thân chính này. Đĩa định tâm (23) có các chi tiết định tâm thứ hai có dạng 
các lỗ định tâm (24). Các chốt định tâm (5) của giá kê phôi gia công (2) được làm thích 
ứng cho các lỗ định tâm (24) của giá kê phôi gia công (2) sao cho giá kê phôi gia công 
này có thể được định vị thẳng hàng theo phương X và phương Y khi kẹp lên mâm cặp 

(1). ở mặt trên của mâm cặp (1) có bố trí cụm chi tiết bịt kín (7). Giữa đĩa định tâm (23) 
và thân chính (20) của giá kê phôi gia công (2) có bố trí đĩa đệm kín (21) nhô ra trên đĩa 
định tâm (23) theo hướng kính. Phần đĩa đệm kín (21) nhô ra trên đĩa định tâm (23) theo 
hướng kính được tạo ra sao cho phần này tiếp xúc bịt kín với chi tiết bịt kín của cụm chi 
tiết bịt kín (7) khi kẹp giá kê phôi gia công (2).  
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(21) 1-2014-02727 (51) 7 B65D  51/16 

(22) 20.03.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/US2013/033033 20.03.2013 (87) WO 2013/172982 A1 21.11.2013 
(30) 13/471,715      15.05.2012    US 
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.  (US) 

One Michael Owens Way, Perrysburg, OH 43551, United States of America 
(72) Edward A. GRANT (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Bộ đồ chứa

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ đồ chứa (10) có nắp (14) có cơ cấu tháo chân không. Nắp (14) 
này gồm vỏ (32) có thành đáy (38) với mặt bên ngoài quanh trục (33) và mặt dưới (43), 
thành bên có dạng vòng (40) bao quanh chu vi của thành đáy và các chi tiết bắt chặt 
(44) nằm cách nhau theo đường tròn kéo dài vào trong theo hướng bán kính từ thành 
bên. Đệm (34) được lắp với vỏ và có mặt đáy (37) tiếp xúc với mặt dưới của thành đáy 
của vỏ và mặt bịt kín (52) được bố trí đối diện. Bộ phận thon dài dễ uốn (58) kéo dài 
giữa mặt bịt kín của đệm và mặt bên ngoài quanh trục của vỏ và bao quanh một phần 
của thành bên giữa các chi tiết bắt chặt theo đường tròn. 
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(72) Miska Matias HANNUKSELA (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa viđeo

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị dự đoán phần đầu phiến để mã hóa và giải 
mã viđeo 3D. Theo một số phương án thực hiện được ưu tiên, các đặc điểm dưới đây có 
thể được suy ra từ phương pháp dự đoán phần đầu. Thứ tự giải mã bất kỳ của các thành 
phần góc nhìn kết cấu bề mặt và độ sâu có thể được trợ giúp. Cũng vậy, việc dự đoán 
linh hoạt của thành phần cú pháp từ phần đầu phiến bất kỳ xuất hiện sớm hơn trong thứ 
tự giải mã nằm trong cùng một bộ phận truy nhập được phép. Việc dự đoán có thể được 
bật hoặc tắt trên cơ sở thành phần góc nhìn. Các thành phần cú pháp của phần đầu phiến 
có thể được phân loại vào trong một số ít bộ và việc sử dụng của việc dự đoán cũng như 
nguồn dự đoán cho mỗi bộ có thể được điều khiển một cách độc lập. Bằng cách sử đụng 
một số phương án thực hiện được ưu tiên làm ví dụ của phương pháp, tất cả các thành 
phần cú pháp của phần đầu phiến có thể được dự đoán.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên (1) có thân phương 
tiện nhỏ gọn và phương tiện này có thể đảm bảo đủ dung tích cho bình nhiên liệu (19) 
và đủ khoảng không chứa (S1) và đem lại sự thoải mái khi lên và xuống khỏi phương 
tiện giao thông được gia tăng. Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên (1) 
gồm các tay lái (11), trục lái (12), phần ống cổ (181), yên (16), khoảng không chứa (S1) 
bên dưới yên (16), bình nhiên liệu (19) gồm cửa nạp nhiên liệu (1921) và nắp bình nhiên 
liệu (193) và tấm che thân phương tiện (17). Tấm che thân phương tiện (17) gồm phần 
che trước (171) chứa một phần của cơ cấu lái, phần hình cung (174) che bình nhiên liệu 
(19) từ bên trên và phần tấm để chân (175). Mép sau (B1) của phần che trước (171) kéo 
dài theo hướng lên-xuống trên hình chiếu cạnh. Trên hình chiếu cạnh, khoảng cách giữa 
các đầu sau (E3) của các tay lái (11) và đầu trước (E1) của yên (16) theo hướng trước-
sau nhỏ hơn so với khoảng cách giữa đầu trên (E4) của mép sau (B1) của phần che trước 
(171) và các đầu sau (E3) của các tay lái (11) theo hướng trước-sau. Phần hình cung 
(174) có phần trước (174f) có mép trên được làm nghiêng về phía sau và xuống phía 
dưới và phần sau (174r) có mép trên được làm nghiêng về phía sau và lên phía trên trên 
hình chiếu cạnh. Nắp bình nhiên liệu (193) được để lộ ra ở mặt trên của phần sau (174r) 
của phần hình cung (174).  
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(72) Shinji TANAKA (JP), Osamu OKUBO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị lập kế hoạch bay

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lập kế hoạch. Thiết bị lập kế hoạch bay (2) lựa chọn điểm 
tham quan có khoảng cách xa nhất tính từ điểm xuất phát làm điểm kết thúc (BP-
breakpoint) dự kiến, và tìm kiếm giá vé của sản phẩm từ cơ sở dữ liệu giá vé sản phẩm 
(10) bằng cách sử dụng BP dự kiến làm khóa tìm kiếm. Thiết bị lập kế hoạch bay (2) 
cũng tìm kiếm giá vé sản phẩm từ cơ sở dữ liệu giá vé sản phẩm (10) bằng cách sử dụng 
BP bắt buộc làm khóa tìm kiếm. Điểm BP bắt buộc là một điểm tham quan khác với BP 
dự kiến trong các điểm tham quan. Bằng cách đặt điểm tham quan BP bắt buộc như là 
một BP, điểm tham quan là BP dự kiến thỏa mãn các quy định dừng. Thiết bị lập kế 
hoạch bay (2) khai thác các chuyến bay đang hoạt động trong khu vực từ hệ thống đặt 
chỗ bằng máy tính CRS (4) hoặc hệ thống điểm đến toàn cầu GDS (5) trên cơ sở các sản 
phẩm có giá vé thu được bằng cách này, và lập kế hoạch bay bao gồm lịch bay được lập 
ra từ sự kết hợp của các chuyến bay đang khai thác và giá vé của chúng. Sáng chế cũng 
đề cập đến phương pháp lập kế hoạch bay.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống hỗ trợ chỉnh hình bàn chân

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống hỗ trợ chỉnh hình bàn chân có thiết bị chỉnh hình bàn chân 
(2) bao gồm tấm nền cảm biến áp lực (21) có thể tạo ra ít nhất một tín hiệu bằng cách 
cảm biến áp lực tác động lên đó, và bộ điều khiển (22) được bố trí trên tấm nền cảm 
biến áp lực (21), bộ điều khiển này bao gồm môđun xử lý tín hiệu (221) và môđun 
truyền thông không dây (223). Môđun xử lý tín hiệu (221) thu tín hiệu từ tấm nền cảm 
biến áp lực (21), và xử lý tín hiệu để tạo ra dữ liệu áp lực mà cùng với áp lực được cảm 
biến bởi tấm nền cảm biến áp lực (21). Môđun truyền thông không dây (223) được nối 
điện với môđun xử lý tín hiệu (221) và có thể được truyền dữ liệu áp lực không dây.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp vận hành bộ phận trình duyệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị vận hành bộ phận trình duyệt, các bộ trình 
duyệt và thiết bị đầu cuối có liên quan. Khi khởi động bộ trình duyệt, môi trường vận 
hành của bộ trình duyệt có thể được nhận biết. Môi trường vận hành này có thể bao gồm 
môi trường CPU (bộ xử lý trung tâm) trong thiết bị đầu cuối có cài đặt bộ trình duyệt. 
Chế độ vận hành phù hợp của bộ trình duyệt có thể được lựa chọn theo môi trường vận 
hành. Chế độ vận hành được chọn có thể được sử dụng để vận hành bộ phận trình duyệt. 
Thiết bị được đề xuất để vận hành bộ trình duyệt có thể bao gồm môđun thu nhận, 
môđun chọn, và môđun vận hành. Sáng chế còn đề xuất các phương án về bộ trình duyệt 
bao gồm các thiết bị nêu trên và thiết bị đầu cuối bao gồm bộ trình duyệt nêu trên.  
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MASKELL William John (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Bao bì đóng gói, phương pháp giặt hoặc dưỡng các loại sản 

phẩm vải hoặc bề mặt cứng bằng cách sử dụng bao gói này và 

phương pháp lưu trữ và vận chuyển bao bì gồm cơ cấu phân 

phối dùng cho bao bì này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bao bì bao gồm một phần chứa để chứa chế phẩm có tính chảy có 
cơ cấu phân phối để phân phối chế phẩm có tính chảy được, khác biệt ở chỗ, phần chứa 
có một khe hở trong đó cơ cấu phân phối được gài theo cách có thể tháo ra được. Sáng 
chế còn đề cập đến phương pháp giặt hoặc dưỡng các loại sản phẩm vải hoặc bề mặt 
cứng bằng cách sử dụng bao bì nêu trên và phương pháp lưu trữ và vận chuyển bao bì 
gồm một cơ cấu phân phối dùng cho bao bì này.  
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(71) LIT MOTORS CORPORATlON  (US) 
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(72) Daniel Kee Young KIM (US), Gerard VAN LAAR (NL), Marshall MILLETT  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Xe có gắn hệ thống nhận biết địa hình

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe có gắn hệ thống nhận biết địa hình. Cụ thể hơn, các phương án 
của sáng chế mô tả xe sử dụng mô-đun/lô-gic/sơ đồ để thu nhận dữ liệu hình ảnh nhận 
dạng địa hình, môi trường, và/hoặc một hoặc nhiều vật cản ở gần xe, xác định hình 
chiếu của một hoặc nhiều vật cản đối với xe, xác định xem một hoặc nhiều vật cản sẽ va 
chạm với xe hay không, và thay đổi trạng thái của xe để phản ứng khi xác định một 
hoặc nhiều vật cản sẽ va chạm với xe. Trong một số phương án, việc thay đổi trạng thái 
của xe được thực hiện dựa trên ít nhất một phần vị trí của người lái xe đối với một hoặc 
nhiều vật cản được xác định sẽ va chạm với xe (ví dụ, di chuyển xe để bảo vệ người lái 
xe). Trong một vài phương án, thay đổi trạng thái của xe bao gồm ít nhất sự điều chỉnh 
phanh xe để thay đổi hành trình của xe, điều chỉnh vô lăng của xe để thay đổi hành trình 
xe và điều chỉnh hướng hoặc tốc độ của bánh đà (đối với xe có hỗ trợ CMG).  
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(54) Hệ thống làm ổn định xe và thiết bị con quay hồi chuyển 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hệ thống làm ổn định xe và thiết bị con quay hồi chuyển. Trong các 
phương án của sáng chế, bộ phận điều khiển làm ổn định xe có thể xác định giá trị mô-
men điều khiển cho một hoặc nhiều con quay hồi chuyển (150) được lắp với khung xe 
để tác dụng làm ổn định khung xe. Số lượng trục đầu vào cho bánh đà (152) của một 
hoặc nhiều con quay hồi chuyển (150) để tiến động có thể được tăng lên nhằm sinh ra 
giá trị mô-men điều khiển xác định. Trong một vài phương án, một hoặc nhiều con quay 
hồi chuyển (200, 210) còn được lắp với bệ xoay (220), và việc tăng số lượng trục đầu 
vào cho bánh đà bao gồm việc quay bệ xoay. Hơn nữa, trong một vài phương án, một 
hoặc nhiều con quay hồi chuyển (200, 210) bao gồm ít nhất hai con quay hồi chuyển 
được lắp trực tiếp vào khung xe (ví dụ, sắp theo chiều dọc đối với bánh trước và sau để 
xoay và tiến động theo hướng đối lập với nhau).  
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(54) Hợp chất 2-amit 1-({4-metyl-5-[2-(2,2,2-triflo-1,1-dimetyl-etyl)-

pyridin-4-yl]-thiazol-2-yl}-amit) của axit (S)-pyrolidin-1,2-

dicarboxylic hoặc muối dược dụng của nó để điều trị bệnh 

ung thư 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất 2-amit 1-({4-metyl-5-[2-(2,2,2-triflo-1,1-dimetyl-etyl)-
pyridin-4-yl]-thiazol-2-yl}-amit) của axit (S)-pyrolidin-1,2-dicarboxylic hoặc muối 
dược dụng của nó để điều trị bệnh ung thư.  
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(54) Khung thân phương tiện và phương tiện giao thông kiểu ngồi 

chân để hai bên 

  (57)     Sáng chế đề xuất khung thân phương tiện (16, 26) và phương tiện giao thông kiểu ngồi 
chân để hai bên có thể đủ cứng vững và đồng thời nhẹ. Khung thân phương tiện (16, 26) 
dùng trong phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên bao gồm ống cổ (161), 
khung trước (162) được gắn vào ống cổ (161) để kéo dài xuống phía dưới từ ống cổ 
(161), khung trên bên trái (163L, 263L) được bố trí sang bên trái so với điểm giữa 
phương tiện (C) theo phương chiều rộng của phương tiện và được nối vào khung trước 
(162) để kéo dài về phía sau, khung trên bên phải (163R, 263R) được bố trí sang bên 
phải so với điểm giữa phương tiện (C) theo phương chiều rộng phương tiện và được nối 
vào khung trước (162) để kéo dài về phía sau, khung dưới bên trái (164L, 264L) được bố 
trí bên dưới khung trên bên trái (163L, 263L) và có đầu trước được gắn vào khung trước 
(162) và đầu sau được gắn vào mặt dưới của khung trên bên trái (163L, 263L) và khung 
đưới bên phải (164R, 264R) được bố trí bên dưới khung trên bên phải (163R, 263R) và 
có đầu trước được gắn vào khung trước (162) và đầu sau được gắn vào mặt dưới của 
khung trên bên phải (163R, 263R).  
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(54) Chế phẩm bổ sung protein lỏng tiệt trùng chứa protein được 

thủy phân và phương pháp cung cấp sản phẩm dinh dưỡng chứa 

chế phẩm này cho nhũ nhi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm bổ sung protein lỏng tiệt trùng hầu như ổn định chứa 
nguồn protein hòa tan cao để sử dụng với sữa mẹ và sữa công thức khác dùng cho nhũ 
nhi hoặc người lớn. Chế phẩm bổ sung protein lỏng tiệt trùng này có độ pH trung tính 
hơn, do đó ức chế sự biến tính của protein và làm giảm sự sinh trưởng của vi sinh vật. 
Theo một khía cạnh, chế phẩm bổ sung protein lỏng tiệt trùng chứa ít nhất 250mg 
protein trong 1ml, protein này có độ thủy phân bằng 25% đến 45%, khối lượng phân tử 
trung bình nhỏ hơn 800 Dalton, nồng độ đipeptit và tripeptit không lớn hơn 40% tổng 
khối lượng protein, trong đó chế phầm bổ sung protein lỏng tiệt trùng này có độ pH 
bằng 3 đến 8.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bởi máy tính tạo khả 

năng di động cho thiết bị người dùng trong các mạng chứa 

các tế bào nhỏ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị, bao gồm các sản phẩm chương trình máy 
tính, được tạo ra để ước lượng khả năng di động trong mạng chứa các tế bào nhỏ. Theo 
một khía cạnh, sáng chế đề cập đến phương pháp. Phương pháp này có thể bao gồm 
bước thu, ở thiết bị người dùng, ít nhất một trong số các trị số thời gian thứ nhất và trị số 
thời gian thứ hai, trị số thời gian thứ nhất được định cấu hình để sử dụng theo hướng tế 
bào nhỏ và được định cấu hình để có khoảng thời gian để ức chế sự chuyển giao của 
thiết bị người dùng sang tế bào nhỏ, trị số thời gian thứ hai được định cấu hình để sử 
dụng theo hướng tế bào lớn; và gửi, bởi thiết bị người dùng, báo cáo đo bao gồm thông 
tin đại diện của ít nhất một trong số tế bào nhỏ và tế bào lớn, việc gửi bị làm trễ bởi trị 
số thời gian thứ nhất, khi thiết bị người dùng đánh giá tế bào nhỏ, và bởi trị số thời gian 
thứ hai, khi thiết bị người dùng đánh giá tế bào lớn. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bi, 
hệ thống, phương pháp, và vật ghi liên quan.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị đồng bộ hóa việc truyền 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị đồng bộ hóa việc truyền. Các phương pháp 
khác nhau được đề xuất để xác định cửa sổ truyền thông cho các nút phục vụ và các ứng 
dụng nội bộ để tối ưu hóa sự tiêu thụ điện năng. Theo một phương án làm ví dụ, phương 
pháp theo sáng chế có thể bao gồm bước xác định cửa sổ truyền thông cho nhiều nút 
phục vụ. Phương pháp theo phương án này cũng có thể bao gồm bước làm cho cửa sổ 
truyền thông có khả năng truyền tín hiệu tới nhiều nút phục vụ. Phương pháp theo 
phương án này cũng có thể bao gồm bước làm cho giao diện truyền thông được kích 
hoạt trong thời gian cửa sổ truyền thông hoạt động trong trường hợp ít nhất một gói tin 
được thu cho ít nhất một nút phục vụ trong số nhiều nút phục vụ.  
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(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để cải 

thiện hiệu quả của mạng không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp bao gồm các bước: làm cho trạm có khả năng truyền 
thông trong mạng không dây để thu lấy kiến thức của phần tử chỉ thị việc sử dụng môi 
trường liên quan tới ít nhất một kênh có thể sử dụng để truyền yêu cầu quét; và xác định 
thời gian truyền cho yêu cầu quét tiếp theo ít nhất một phần dựa trên phần tử chỉ thị việc 
sử dụng môi trường.  
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(54) Chế phẩm ổn định dạng khô dùng cho vật liệu sinh học và 

phương pháp sản xuất chế phẩm này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm ổn định dạng khô dùng cho vật liệu có hoạt tính sinh học 
bao gồm đường và protein được thủy phân, và có thể được tạo thành dạng viên nén hoặc 
dạng khác tạo ra độ ổn định được tăng cường dùng cho vật liệu có hoạt tính sinh học. 
Chế phẩm chứa vật liệu có hoạt tính sinh học có thể được sản xuất bằng phương pháp 
bao gồm (a) bước liên kết vật liệu có hoạt tính sinh học với các thành phần khác trong 
dung môi chứa nước để tạo ra huyền phù đặc nhớt; (b) bước làm đông lạnh đột ngột 
huyền phù đặc trong nitơ lỏng để tạo ra các phần tử, các hạt, các giọt nhỏ hoặc sợi đông 
lạnh rắn; (c) bước sấy khô sơ bộ bằng cách loại bỏ nước trong chân không sản phẩm thu 
được trong bước (b) trong khi giữ nó ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ đông lạnh của nó; và 
(d) bước sấy khô thứ cấp sản phẩm trong bước (c) ở chân không và nhiệt độ tối đa bằng 
20oC hoặc cao hơn trong thời gian đủ để làm giảm hoạt độ nước xuống thấp hơn 0,3w.  
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(54) Hệ thống xử lý dữ liệu xe, phương pháp xử lý dữ liệu xe, thiết bị 

và vật ghi để xử lý dữ liệu xe 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống xử lý dữ liệu xe bao gồm thiết bị tạo hình ảnh được định 
cấu hình để thu hình ảnh của đường một cách liên tục, thiết bị không dây có vùng liên 
lạc chồng lấn vùng tạo hình ảnh của thiết bị tạo hình ảnh, và thiết bị xử lý dữ liệu xe 
được định cấu hình để xử lý dữ liệu xe I bao gồm thông tin của xe được chụp bởi thiết bị 
tạo hình ảnh và dữ liệu xe II bao gồm thông tin của các xe nhận được bởi thiết bị không 
dây từ các thiết bị được gắn trên xe của các xe. Thiết bị xử lý dữ liệu xe bao gồm bộ 
phận kết hợp dữ liệu được định cấu hình để kết hợp dữ liệu xe II bao gồm thông tin của 
xe có khả năng là giống như thông tin của xe đích của dữ liệu xe I giữa dữ liệu xe II với 
dữ liệu xe I.  
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(54) Hỗn hợp trị liệu chứa tác nhân kháng hyaluronan và taxan 

hướng đích khối u 

  (57)     Sáng chế đề xuất hỗn hợp trị liệu chứa tác nhân kháng hyaluronan, như enzym phân hủy 
hyaluronan được liên hợp với polyme, taxan nhân hướng đích khối u và tùy ý chất hóa 
trị liệu khác như chất tương tự nucleosit. Hỗn hợp trị liệu này có thể được sử dụng trong 
các phương pháp điều trị bệnh ung thư, và cụ thể là bệnh ung thư khối u rắn.  
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từ quy trình này 

  (57)    Giải pháp đề cập đến quy trình sản xuất trà thảo dược bao gồm các bước: a) chuẩn bị 
nguyên liệu; b) phối trộn nguyên liệu; và c) thu trà thảo dược. Sáng chế cũng đề cập đến 
trà thảo dược thu được từ quy trình theo sáng chế có thành phần bao gồm: hương phụ: 
20%; đinh hương: 5-10%, trà xanh: 70%; và hoắc hương: 0-10%.  
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(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405 Japan 
(72) Tatsuya YAMASAKI  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Nền thủy tinh dạng đĩa dùng làm vật ghi từ tính và phương 

pháp sản xuất nền thủy tinh dạng đĩa dùng làm vật ghi từ tính

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nền thuỷ tinh dạng đĩa dùng làm vật ghi từ 
tính bao gồm các bước: tách nền thuỷ tinh dạng đĩa ra khỏi tấm thuỷ tinh phẳng, đánh 
bóng bề mặt chính của nền thuỷ tinh dạng đĩa, và làm sạch nền thuỷ tinh dạng đĩa. Bước 
tách bao gồm việc phát ra chùm laze bị xung động vào bề mặt của tấm thuỷ tinh phẳng 
dọc theo đường viền tròn của diện tích tạo ra nền thuỷ tinh dạng đĩa, trong đó chùm laze 
bị xung động có chiều rộng xung bằng 1 femto giây hoặc dài hơn và ngắn hơn 1 nano 

giây, tạo ra phần cắt dạng rãnh có chiều rộng rãnh bằng 10m hoặc lớn hơn dọc theo 

đường viền với chùm laze bị xung động được phát ra, và tách nền thuỷ tinh dạng đĩa 
được cắt bởi phần cắt dạng rãnh ra khỏi tấm thuỷ tinh phẳng.  
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(11) 42048 

(21) 1-2014-03261 (51) 7 A61F  5/455, A61B  10/00 

(22) 28.02.2012 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/ZA2012/000012    28.02.2012 (87) WO 2013/131109 06.09.2013 
(75) AKHIL RAJENDRA DESAI  (ZA) 

457 Main Road, Tongaat, 4399, Kwa Zulu Natal, South Africa 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Bình chứa nước tiểu dùng cho phụ nữ

  (57)     Sáng chế đề cập đến bình chứa nước tiểu dùng cho phụ nữ (10) dùng để đựng nước tiểu 
để lấy mẫu thử nghiệm hoặc để thải nước tiểu, bao gồm phần miệng hở có dạng yên 
ngựa và hình dạng gần giống với hai đùi, môi âm hộ hoặc vùng thuận tiện khác.  
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(11) 42049 

(21) 1-2014-03274 (51) 7 H04R  1/10,  5/033 

(22) 09.11.2012 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/KR2012/009489       09.11.2012 (87) WO 2013/147384 A1   03.10.2013 
(30) 10-2012-0032209 2012      29.03.2012     KR 

10-2012-0077911 2012      17.07.2012     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.09.2014 
(71) HAEBORA  (KR) 

(Geobong INC Building, Daechi-dong) Suite #903, 11, Samseong-ro 86-gil, Gangnam-
gu, Seoul 

(72) SHIN, Doo sik (KR) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Tai nghe có dây và không dây sử dụng micrô loại chèn vào tai

  (57)      Sáng chế đề cập đến tai nghe, cho phép nghe nhạc với âm thanh chất lượng tốt nhờ chặn 
tiếng ồn bên ngoài khi cấp tín hiệu giọng nói, được cấp qua tai, đến tai bên kia, hoặc khi 
điều khiển thiết bị nhận diện giọng nói, và cho phép thực hiện cuộc gọi có hiệu quả 
trong môi trường tiếng ồn nhờ làm tăng tỷ lệ nhận diện của thiết bị nhận diện giọng nói. 
Tai nghe gồm: bộ phận ống tai nghe thứ nhất, gồm loa thứ nhất để phát tín hiệu âm 
thanh hoặc tín hiệu giọng nói được cấp từ thiết bị bên ngoài, và có thể được chèn vào 
ống tai ngoài thứ nhất của người dùng; bộ phận ống tai nghe thứ hai, gồm micrô thứ 
nhất để nhận tín hiệu giọng nói phát ra của người dùng được cấp qua ống tai ngoài của 
người dùng, và có thể được chèn vào ống tai ngoài thứ hai của người dùng; và thân 
chính được kết nối với từng bộ phận ống tai nghe thứ nhất và bộ phận ống tai nghe thứ 
hai. Khi thân chính được kết nối không dây với thiết bị bên ngoài, thân chính gồm: bộ 
phận thu phát tín hiệu để thu nhận tín hiệu với thiết bị bên ngoài; và bộ phận điều khiển 
để phát qua loa thứ nhất tín hiệu giọng nói nhận được từ thiết bị bên ngoài qua bộ phận 
thu phát tín hiệu.  
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(11) 42050 

(21) 1-2014-03294 (51) 7 A01C  11/02 

(22) 30.09.2014 (43) 25.05.2015 
(30) JP2013-223864 29.10.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.09.2014 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Shuhei Kawakami (JP), Hisami Fukushima (JP), Makoto Yamaguchi  (JP), Hitoshi 

Okumura (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Xe trồng trọt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe trồng trọt bao gồm thân xe; thiết bị nối nâng được lắp ở phía sau 
của thân xe; trục nâng thủy lực được lắp ở phía sau của thân xe, để nâng hoặc hạ thiết bị 
nối nâng; thiết bị trồng trọt được bố trí ở thiết bị nối nâng; van điện từ để điều khiển 
lượng dầu cấp cho trục nâng thủy lực; chi tiết dò tìm vị trí nâng để đò tìm vị trí của thiết 
bị nối nâng đã được nâng lên; và bộ điều khiển để, nếu nó được dò tìm bởi chi tiết dò 
tìm vị trí nâng mà thiết bị nối nâng được nâng lên đến một vị trí, giảm lượng dầu cấp từ 
van điện từ đến trục nâng thủy lực, để làm giảm tốc độ nâng của thiết bị trồng trọt.  
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(11) 42051 

(21) 1-2014-03312 (51) 7 G02B  7/02 

(62) 1-2014-03312   
(22) 07.07.2014 (43) 25.05.2015 
(30) 10-2013-0135248   08.11.2013    KR 

10-2014-0008210   23.01.2014    KR 
10-2014-0023269   27.02.2014    KR 

(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 
Maeyoung-Ro 150 (Maetan-Dong), Youngtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic 
of Korea 

(72) PARK, Il Yong (KR), JO, Yong Joo (KR), SON, Ju Hwa  (KR), JUNG, Jin Hwa (KR), 
BAIK, Jae Hyun  (KR), YOU, Ho Sik  (KR), JUNG, Phil Ho  (KR), CHAE, Kyu Min  
(KR) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Môđun thấu kính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun thấu kính có thể bao gồm thấu kính thứ nhất có năng suất 
khúc xạ dương, thấu kính thứ hai có năng suất khúc xạ dương, thấu kính thứ ba có năng 
suất khúc xạ, thấu kính thứ tư có năng suất khúc xạ dương, thấu kính thứ năm có năng 
suất khúc xạ âm, thấu kính thứ sáu có năng suất khúc xạ âm và có một hoặc nhiều điểm 
uốn được tạo ra trên bề mặt phía ảnh. Độ dài tiêu cự tổng thể của môđun thấu kính f và 
độ đài tiêu cự của thấu kính thứ nhất fl có thể đáp ứng điều kiện sau đây:  
[Biểu thức điều kiện] 1,0 < fl/f < 2,0.  
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(11) 42052 

(21) 1-2014-03378 (51) 7 A01F  12/20 

(22) 08.10.2014 (43) 25.05.2015 
(30) JP2013-240481           20.11.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2014 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Kazushi Ohara (JP), Naofumi Akiyama (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Con lăn đập dùng cho máy đập

  (57)      Sáng chế đề xuất con lăn đập có thể đập các thân cây ngũ cốc một cách suôn sẻ thậm chí 
khi chúng dài hoặc ẩm, trong khi giảm được sự thất thoát vụ mùa.  

ở bề mặt chu vi của thân quay (61) được lắp vào trục lăn đập (12), các gờ (114) và rãnh 
(115) lần lượt nằm theo chiều trục của trục lăn đập (12), và gờ (114) có một số răng đập 
(60A) dạng thanh. Để thực hiện mục đích đó, tấm thứ nhất (112) được lắp vào giữa các 
gờ (114) ở lân cận và tạo thành các rãnh (115) ở giữa các gờ (114) ở lân cận. Chiều rộng 
bên trong rãnh (115) theo chiều chu vi của trục lăn đập (12) so với tâm trục của nó trở 
nên càng rộng khi càng ra xa khỏi tâm trục của trục lăn đập (12). Tấm thứ hai có thể gắn 
vào/tháo ra (121) được lắp vào giữa các gờ (114) ở gần nhau để phủ lên các rãnh (115).  
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(11) 42053 

(21) 1-2014-03380 (51) 7 H04R  11/02,  25/00 

(22) 11.03.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/US2013/030184 11.03.2013 (87) WO 2013/138234 19.09.2013 
(30) 61/611,633      16.03.2012 US 
(71) KNOWLES ELECTRONICS, LLC  (US) 

1151 Maplewood Drive, Itasca, IL 60143, United States of America 
(72) Tom MILLER (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ thu phần ứng cân bằng có vỏ được tạo dạng không đều

  (57)      Sáng chế đề cập đến bộ thu phần ứng cân bằng có vỏ được tạo dạng không đều bao gồm: 
nam châm, cuộn dây, và vỏ. Nam châm và cuộn dây được bố trí trong vỏ và vỏ bao gồm 
bề mặt đáy. Bề mặt đáy bao gồm phần đáy thứ nhất có kích thước thứ nhất và phần đáy 
thứ hai có kích thước thứ hai. Bề mặt đáy còn bao gồm phần chia bậc, phần này được tạo 
thành liền khối và nối với phần đáy thứ nhất và phần đáy thứ hai. Kích thước thứ nhất 
lớn hơn kích thước thứ hai. Đế thứ hai của phần đáy thứ hai được ghép với nam châm. 
Đế thứ hai nằm liền kề với đế thứ nhất được tạo thành trong phần đáy thứ nhất cho phép 
cuộn dây kéo dài qua mặt phẳng mà tại đó nam châm và đế thứ hai giao nhau.  
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(11) 42054 

(21) 1-2014-03399 (51) 7 C07D  231/54, A61K  31/416, A61P  

25/00,  35/00, C07D  403/10 
(22) 14.03.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/US2013/031507 14.03.2013 (87) WO2013/142266 26.09.2013 
(30) 61/613,442      20.03.2012 US 
(71) SERAGON PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

12780 E1 Camino Real, Suite #301, San Diego, CA 92130, United States of America 
(72) SMITH, Nicholas, D. (US), GOVEK, Steven, P. (US), KAHRAMAN, Mehmet (TR), 

JULIEN, Jackaline, D. (US), NAGASAWA, Johnny, Y. (JP), DOUGLAS, Karensa, L. 
(US), BONNEFOUS, Celine (US), LAI, Andiliy, G. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất là chất điều biến thụ thể estrogen và dược phẩm 

chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất là chất điều biến thụ thể estrogen, dược phẩm và thuốc 
chứa hợp chất này. Hợp chất theo sáng chế có thể sử dụng ở dạng riêng rẽ hoặc kết hợp 
với các chất khác dùng để điều trị bệnh hoặc tình trạng bệnh lý qua trung gian hoặc phụ 
thuộc vào thụ thể estrogen.  
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(11) 42055 

(21) 1-2014-03430 (51) 7 B62J  17/08 

(22) 14.10.2014 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2014 
(75) Vũ Hoàng Linh  (VN) 

12A2-9 Sky Garden 3, Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Mái che dùng cho xe máy

  (57)     Sáng chế đề cập đến mái che dùng cho xe máy có thể dễ dàng tháo lắp được, giúp cho 
người sử dụng giảm được các bất tiện khi đi xe máy trong các điều kiện thời tiết không 
thuận lợi, chẳng hạn như người điều khiển xe máy đi trong trời mưa, thì người điều 
khiển xe máy vẫn bị ướt mặt hay hai bên người mặc dù có mặc áo mưa, người điều 
khiển xe máy sẽ có cảm giác thoải mái, không bị vướng víu so với việc mặc áo mưa khi 
đi đường.  

Để đạt được mục đích trên, mái che xe dùng cho xe máy gồm bộ gá đỡ lắp phía 
trước (1, 2) và bộ gá đỡ lắp phía sau (3), bộ khung (4, 5, 6) có khả năng gấp gọn lại 
được, bộ khung (4, 5) này móc hoặc cài vào bộ gá đỡ lắp phía trước (1, 2) và bộ gá đỡ 
lắp phía sau (3) và được lồng vào trong tấm phủ được làm bằng nhựa, polyme hay các 
loại vật liệu khác, tấm phủ bộ phận kéo phéc-mơ-tuya (11, 12) hoặc một bộ phận đóng 
mở khác (thí dụ như băng dính) được người sử dụng dùng để đóng mở và có thể dễ dàng 
chui ra vào mái che.  
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(11) 42056 

(21) 1-2014-03462 (51) 7 C11D 1/62, 3/00, 3/48, 3/50 

(22) 10.04.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/EP2013/057512 10.04.2013 (87) WO2013/156371 24.10.2013 
(30) 12164379.5      17.04.2012    EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) METCALFE Kenneth (GB), SMITH, Ian Karl (GB), THEOBALD, Allister John (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm dưỡng vải chứa nước và phương pháp điều chế chế

phẩm này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm dưỡng vải chứa nước chứa:  
a) chất có hoạt tính làm mềm vải với lượng từ 5 đến 35% theo tổng khối lượng của chế 
phẩm, trong đó chất có hoạt tính làm mềm vải này bao gồm hợp chất trietanolamin 
amoni bậc bốn chứa liên kết este,  
b) chất kháng khuẩn không ion với lượng từ 0,001 đến 2% theo tổng khối lượng của chế 
phẩm,  
c) chất thơm với lượng từ 0,01 đến 10% theo tổng khối lượng của chế phẩm.  
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(11) 42057 

(21) 1-2014-03479 (51) 7 C10G  53/04 

(22) 15.03.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/US2013/031941 15.03.2013 (87) WO2013/142313 26.09.2013 
(30) 61/612,855      19.03.2012    US 
(71) FOSTER WHEELER USA CORPORATION  (US) 

585 North Dairy Ashford Road, Houston, Texas 77079, United States of America 
(72) GILLIS, Daniel B.  (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp kết hợp quy trình loại asphan bằng dung môi với 

bước xử lý nhựa bằng hyđro và cốc hoá chậm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp kết hợp loại asphan bằng dung môi với bước xử lý 
nhựa bằng hyđro cùng với việc cốc hoá chậm để giảm chi phí so với việc thực hiện mỗi 
bước một cách riêng rẽ. Phương pháp theo sáng chế tạo ra sản phẩm với hiệu suất cao 
hơn đồng thời giảm chi phí về năng lượng và chi phí vận chuyển.  
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(11) 42058 

(21) 1-2014-03481 (51) 7 C10G  9/00 

(22) 15.03.2013 (43) 25.05.2015 
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp loại bỏ lượng bọt dư trong quá trình cốc hoá 

dầu mỏ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình cốc hoá dầu mỏ được cải tiến, trong đó nguy cơ nhiễm 
độc silicon trong các bộ phận sau thùng luyện than cốc giảm. Cụ thể hơn, sáng chế đề 
cập đến phương pháp kiểm soát lớp bọt trong thùng luyện than cốc bằng cách phun vào 
chất chống tạo bọt chứa silicon trong chất mang lỏng với hàm lượng chất thơm cao như 
dầu cặn.  

 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
103 

(11) 42059 

(21) 1-2014-03482 (51) 7 H02J  3/28 

(22) 12.04.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/AU2013/000375 12.04.2013 (87) WO 2013/152397 17.10.2013 
(30) 2012901435      12.04.2012 AU 
(71) EAST PENN MANUFACTURING CO., INC.  (US) 

Deka Road, Lyon Station, PA 19536, United States of America 
(72) WOOD, John (AU), MCKEON, Brian (AU) 
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(54) Phương pháp cung ứng sự điều phối lưới điện và ước lượng tự 

động tình trạng nạp của hệ thống ắc quy sử dụng pin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cung ứng sự điều phối lưới điện và ước lượng tự động 
tình trạng nạp của hệ thống ắc quy sử dụng pin. Trong đó, hệ thống ắc quy sử dụng pin 
này cung ứng các dịch vụ điều phối cho lưới điện, cũng như ắc quy được sử dụng cho 
UPS. Phần dung lượng của các ắc quy lưu trữ có thể được sử dụng cho dịch vụ điều 
phối, trong khi đó vẫn duy trì dự trữ dung lượng ắc quy để cung cấp nguồn cho UPS nếu 
được yêu cầu. Một ưu điểm của sáng chế là việc cài đặt cấu hình ắc quy có thể được 
giám sát hiệu quả hơn vì nó thường xuyên được nạp và xả.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Cụm công suất, phương tiện giao thông và phương pháp điều 

khiển cụm công suất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông và cụm công suất bao gồm động cơ; và thiết 
bị điều khiển điều khiển quá trình đốt cháy của động cơ, trong đó đường kính lỗ xi lanh 
của động cơ là từ 45mm tới 60mm và thiết bị điều khiển này bao gồm bộ cảm biến kích 
nổ phát hiện rung động của động cơ. Thiết bị điều khiển tách từ tín hiệu phát hiện của 
bộ cảm biến kích nổ, các thành phần trong dải tần sơ cấp là dải tần thấp nhất trong số 
nhiều các dải tần trong đó các đỉnh rung động kích nổ được phân bố theo đường kính lỗ 
xi lanh bằng từ 45mm tới 60mm, với mức khuếch đại lớn hơn so với mức khuếch đại 
của các thành phần trong dải tần thứ cấp là dải tần thấp nhất thứ hai. Thiết bị điều khiển 
xác định rằng sự kích nổ xảy ra dựa trên tín hiệu phát hiện trong đó các thành phần 
trong dải tần sơ cấp được tách với mức khuếch đại lớn hơn so với mức khuếch đại của 
các thành phần trong dải tần thứ cấp và điều khiển quá trình đốt cháy của động cơ dựa 
trên kết quả xác định về sự xuất hiện kích nổ.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Thiết bị điều khiển động cơ, cụm động cơ của phương tiện giao 

thông kiểu ngồi chân để hai bên, phương tiện giao thông kiểu 

ngồi chân để hai bên và phương pháp điều khiển động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điều khiển động cơ, cụm động cơ của phương tiện giao thông 
kiểu ngồi chân để hai bên, phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên và phương 
pháp điều khiển động cơ. Trong đó, phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 
gồm phần tiếp nhận thứ nhất tiếp nhận tín hiệu ra từ bộ cảm biến kích nổ trong suốt 
khoảng thời gian thứ nhất mà trong suốt khoảng thời gian đó có khả năng xuất hiện hiện 
tượng kích nổ; phần tiếp nhận thứ hai tiếp nhận tín hiệu ra từ bộ cảm biến kích nổ trong 
suốt khoảng thời gian thứ hai là ít nhất một phần của khoảng thời gian của động cơ 
không bao gồm khoảng thời gian thứ nhất và không bao gồm khoảng thời gian mà trong 
suốt khoảng thời gian đó tiếng ồn gây ra bởi rung động cơ học của động cơ được sinh 
ra; phần điều khiển thứ nhất xác định sự xuất hiện hiện tượng kích nổ dựa trên tín hiệu 
tiếp nhận được bởi phần tiếp nhận thứ nhất và điều khiển động cơ để ngăn chặn hiện 
tượng kích nổ khi hiện tượng kích nổ xảy ra; và phần điều khiển thứ hai xác định sự sinh 
ra tiếng ồn ngoại sinh gây ra bởi tình trạng bên ngoài của phương tiện giao thông kiểu 
ngồi chân để hai bên dựa trên tín hiệu tiếp nhận được bởi phần tiếp nhận thứ hai và thay 
đổi quá trình điều khiển động cơ nhờ phần điều khiển thứ nhất dựa trên kết quả xác 
định.  
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(54) Cụm động cơ, phương pháp điều khiển cụm động cơ và phương 

tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên có cụm động cơ này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm động cơ có thể điều khiển hiệu quả quá trình đốt cháy của 
động cơ trong khi kiểm soát và giảm sự xuất hiện kích nổ, là nguyên nhân của âm thanh 
gây khó chịu đối với người điều khiển. Cụm động cơ này gồm: động cơ được tạo kết cấu 
để rung động trong phạm vi có thể nghe thấy và rung động trong phạm vi siêu âm được 
sinh ra bởi sự kích nổ và thiết bị điều khiển gồm bộ cảm biến kích nổ phát hiện rung 
động của động cơ, trong đó thiết bị điều khiển tách các thành phần trong phạm vi siêu 
âm với mức khuếch đại lớn hơn so với mức khuếch đại của các thành phần trong phạm 
vi có thể nghe thấy từ tín hiệu phát hiện của bộ cảm biến kích nổ và xác định rằng sự 
kích nổ xảy ra dựa trên tín hiệu phát hiện; và điều khiển quá trình đốt cháy của động cơ 
dựa trên kết quả xác định về sự xuất hiện kích nổ. Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp điều khiển cụm động cơ và phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai 
bên có cụm động cơ này.  
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(54) Phương pháp thu hồi tinh bột từ thực vật có tinh bột và 

phương pháp chế biến các thành phần từ thực vật có tinh bột 

này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp thu hồi tinh bột từ thực vật có tinh bột, cụ thể là từ củ 
khoai tây, củ sắn hoặc củ đậu, và phương pháp chế biến các thành phần từ thực vật có 
tinh bột này.  
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(54) Dược phẩm dùng để điều trị bệnh đông máu và kit chứa dược 

phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng liều dùng dưới da chứa yếu tổ đông máu được chọn 
từ nhóm bao gồm yếu tố VII, yếu tố VIIa, yếu tố 5 VIII, yếu tố IX, yếu tố X, yếu tố Xa, 
yếu tố XI, yếu tố XIII, yếu tố V và protein C được tiếp hợp với phần tử polyetylen glycol 
(PEG) để điều trị bệnh đông máu hoặc chấn thương ở bệnh nhân. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến kit chứa dược phẩm này.  
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(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy để cấp các 

thư tín điện tử tương tác lẫn nhau có mục đích, và hệ thống 

quảng cáo xác thực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp để tạo yêu cầu đối với mật khẩu một lần 
(OTP-One Time Password) và khi OTP được truyền đến điện thoại di động thì tin nhắn 
điện tử sẽ bao gồm OTP cùng với nội dung quảng cáo điện tử có mục đích là nhắm đến 
người sử dụng điện thoại di động.  
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(54) Thiết bị gá lắp hai cành để che đậy hai linh kiện 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị gá lắp hai càng để che đậy các linh kiện. Thiết bị gá lắp này 
bao gồm phần gá lắp trung gian, phần gá lắp dưới và phần gá lắp trên. Phần gá lắp trung 
gian có các bề mặt gắn trên và dưới mà các linh kiện cần che đậy được gắn vào đó. Lỗ 
càng, mà qua đó cơ cấu càng đi qua, được hình thành ở phần gá lắp trung gian. Phần gá 
lắp dưới được bố trí ở dưới phần gá lắp trung gian và có bề mặt gắn trên bề mặt trên của 
nó mà phần tương ứng trong số các linh kiện được gắn vào đó. Lỗ càng, mà qua đó cơ 
cấu càng đi qua, được hình thành ở phần gá lắp dưới. Phần gá lắp trên được bố trí ở trên 
phần gá lắp trung gian và có bề mặt gắn trên bề mặt dưới của nó mà phần còn lại trong 
số các linh kiện được gắn vào đó. Cơ cấu càng mở rộng xuống dưới từ phần gá lắp trên 
và được tạo cấu hình để được mở ra phía ngoài hoặc được đóng vào phía trong.  
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(54) Phương pháp và thiết bị tạo ánh xạ chiều sâu của cảnh 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị tạo ánh xạ chiều sâu của cảnh. Phương pháp 
này bao gồm các bước: chiếu mẫu ánh sáng được tạo cấu trúc có mật độ đồng nhất lên 
trên cảnh để thu được ánh xạ chiều sâu thứ nhất; phân đoạn cảnh thành ít nhất một vùng 
dựa trên thông tin chiều sâu trong ánh xạ chiều sâu thứ nhất; và chiếu mẫu ánh sáng 
được tạo cấu trúc có mật độ không đồng nhất lên trên cảnh bằng cách làm thích ứng mật 
độ của mẫu ánh sáng với ít nhất một vùng của cảnh để thu được ánh xạ chiều sâu thứ hai 
của cảnh.  

 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
112 

(11) 42068 

(21) 1-2014-03551 (51) 7 B01D 53/94, B01J 23/84 
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(86) PCT/US2013/038398 26.04.2013 (87) WO 2013/163536 31.10.2013 
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(71) 1. BASF CORPORATION  (US) 

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, United States of America 
2. HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 

(72) TRAN, Pascaline, Harrison (US), LIU, Xinsheng (US), LIU, Ye  (US), GALLIGAN, 
Michael, P. (US), ZHANG, QingIin (US), HORIMURA, Hiroyuki (JP), IWASA, 
Akiko (JP) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chế phẩm xúc tác chứa kim loại thường và phương pháp xử lý 

khí thải từ xe máy 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm xúc tác chứa kim loại thường và phương pháp xử lý dòng 
khí thải phát ra từ xe máy, phương pháp này bao gồm bước cho dòng khí chứa 
hydrocacbon (HC), khí cacbon monoxit (CO) và khí nitơ oxit phát ra từ xe máy ở chế độ 
làm việc cao và thấp của động cơ tiếp xúc với chế phẩm xúc tác chứa kim loại thường, 
do đó loại bỏ ít nhất một phần khí hydrocacbon, khí cacbon monoxit và khí nitơ oxit có 
trong dòng khí. Chế phẩm xúc tác chứa kim loại thường bao gồm chất mang chứa ít 
nhất 10% khối lượng xeria có thể khử được, và khoảng 3 đến 70% khối lượng MnO và 
khoảng 8 đến 22% khối lượng CuO trên chất mang xeria có thể khử được. Chế phẩm 
xúc tác chứa kim loại thường theo sáng chế có hiệu quả thúc đẩy phản ứng trùng chỉnh 
bằng hơi nước của hydrocacbon và phản ứng chuyển hóa khí than ướt để tạo thành H2 
làm chất khử để làm giảm NOx.  
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(22) 19.04.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/061620   19.04.2013 (87) WO 2013/161700 31.10.2013 
(30) 2012-099585   25.04.2012      JP 
(71) ZUIKO CORPORATION  (JP) 

15-21, Minamibefu-cho, Settu-Shi, Osaka, 5660045, Japan 
(72) UMEBAYASHI Toyoshi  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Vật dụng thấm hút sử dụng một lần và phương pháp sản xuất 

vật dụng thấm hút này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút (1) bao gồm ít nhất một tấm bao quanh thân (3F, 
3B) và khối thấm hút (2) được đặt trên bề mặt tiếp xúc với da của tấm bao quanh thân 
(3F, 3B) trong phần xếp chồng (23), trong đó khối thấm hút (2) bao gồm, được xếp lớp 
cùng nhau, lõi thấm hút (24) để thấm hút dịch thể của người mặc, tấm chất dẻo không 
cho dịch thể thấm qua (27) được phủ lên bề mặt không tiếp xúc với da của lõi thấm hút 
(24) và tấm vải không dệt bên ngoài (4) phủ lên bề mặt không tiếp xúc với da của tấm 
chất dẻo (27); tấm vải không dệt bên ngoài (4) có độ dài ngắn hơn theo hướng chiều dọc 
(Y) vuông góc với hướng chu vi (X) so với tấm chất dẻo (27), nhờ đó tạo thành phần 
không được phủ (40), mà ở đó tấm chất dẻo (27) không được phủ bởi tấm vải không dệt 
bên ngoài (4), trên một phần hoặc toàn bộ của phần chồng lên nhau (23); cặp viền kích 
thước ba chiều (25) được tạo ra trên bề mặt tiếp xúc với da của khối thấm hút (2) là tiếp 
xúc với đáy chậu của người mặc nhằm ngăn chặn dịch thể bị dò rỉ; và các viền kích 
thước ba chiều (25) không phủ lên phần giữa của tấm chất dẻo (27) theo hướng chu vi và 
các tấm tạo cặp viền kích thước ba chiều (25) bao quanh các phần đầu của khối thấm hút 
(2) theo hướng chu vi (X).  
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(72) Jae Woo KIM (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất vữa lỏng hóa chất silicat thân thiện 

với môi trường 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất vữa lỏng hóa chất silicat thân thiện với môi 
trường, mà vữa này được trộn với gel xi măng để trám vữa, ví dụ, để tạo thành tường 

chống rò sau khí khoan nền, phương pháp bao gồm: điều chế natri đisilicat (Na2si2O5) 
bằng cách thêm từ 0,8 đến 1 thể tích đương lượng của nước vào natri metasilicat 

(Na2siO3); điều chế một hợp chất hữu cơ xúc tác âm bằng cách pha loãng một hợp chất 
hữu cơ gốc glyoxal, gốc axetat hoặc gốc este với nước; và điều chế vữa lỏng hóa chất 
silicat thân thiện với môi trường bằng cách trộn natri đisilicat và hợp chất hữu cơ xúc tác 
âm theo tỷ lệ khối lượng 7-8 : 1.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị mã hóa hình ảnh, phương pháp mã hóa hình ảnh, thiết 

bị giải mã hình ảnh và phương pháp giải mã hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị mã hóa hình ảnh để phân nhóm thông tin vi sai giữa một 
hình ảnh là đích mã hóa và một hình ảnh là đích dự đoán thành tập các khối con và mã 
hóa các khối con đã được phân nhóm theo trình tự định trước, bộ điều khiển mã hóa 
thông tin khối con quan trọng (708) và bộ mã hóa số học (701) mã hóa thông tin khối 
con quan trọng thể hiện tất cả các trị số của các hệ số vi sai thuộc về khối con có bằng 
không hay không. Bộ điều khiển mã hóa thông tin hệ số quan trọng (706) và bộ mã hóa 
số học (701) mã hóa thông tin hệ số vi sai quan trọng thể hiện trị số của hệ số vi sai có 
bằng không hay không. Bộ điều khiển mã hóa trị số hệ số vi sai (707) và bộ mã hóa số 
học (701) mã hóa trị số của hệ số vi sai.  
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(72) Michio ARAl  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm che dùng cho mũ bảo hiểm

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm che dùng cho mũ bảo hiểm (A) bao gồm tấm che (1) có tấm 
che nắng (2) được đỡ xoay và hướng trục ở vị trí khác vị trí tâm xoay của tấm che (1). 
Tấm che nắng (2) xoay trong phạm vi từ vị trí thứ nhất (P1) nơi tấm che nắng (2), giống 
vành mũ, nằm ở trên chi tiết mở phía trước (B2) và nhô ra phía trước đến vị trí thứ hai 
(P2) nơi tấm che nắng (2) nằm phía ngoài đối diện với tấm che (1) theo cách che, và tấm 
che nắng 2 được giữ ở vị trí thứ nhất (P1). Tấm che nắng (2) được thao tác và được di 
chuyển về phía trước và cách xa tấm che (1) để xoay từ vị trí thứ nhất (P1) đến vị trí thứ 
hai (P2).  
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(72) Christoph NOVER (DE), Marijan VUCAK (DE), Thomas FRITZSCHING (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Giấy cuốn thuốc lá chứa hạt hỗn hợp trên cơ sở hạt vô cơ, 

phương pháp sản xuất giấy này và sản phẩm thuốc lá sử dụng 

giấy này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giấy cuốn thuốc lá chứa hạt hỗn hợp thu được bằng phương pháp 
bao gồm các bước:  
(a) điều chế huyền phù chứa các hạt canxi cacbonat trong nước;  
(b) cho thêm muối kim loại chứa cation nhôm, trong đó muối kim loại này  

(i) có khả năng tạo ra thành phần kim loại thường trong huyền phù, và  
(ii) có độ tan trong nước được xác định được theo độ pH của huyền phù điều chế 

được và ở nhiệt độ 20oC là lớn hơn 9,0mg/l.  
Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất giấy cuốn thuốc lá này và sản phẩm 
thuốc lá sử đụng giấy này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chủng Bacillus licheniformis được phân lập, sản phẩm nuôi 

cấy của chủng này, chế phẩm probiotic, chất phụ gia thức ăn 

gia súc, chất tăng cường miễn dịch và thực phẩm chức năng 

chứa chủng này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chủng Bacillus licheniformis CJMB361 được phân lập tạo ra các 

enzym tiêu hóa và axit lactic, và có hoạt tính tăng cường miễn dịch, được lưu giữ với số 
hiệu KCCM11269, sản phẩm nuôi cấy của chủng này và chế phẩm probiotic chứa chủng 
này. Sáng chế cũng đề cập đến chất tăng cường miễn dịch, tá dược vacxin chứa chủng 
Bacillus licheniformis, chất phụ gia thức ăn gia súc, thức ăn gia súc và thực phẩm chức 

năng chứa chủng Bacillus licheniformis này.  
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154 Deungwon-ri, Jori-eup Paju-si Gyeonggi-do 413-821, Republic of Korea 

(72) KIM, Soon Seok (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Kết cấu lắp ghép của bộ cửa sổ/cửa ra vào sử dụng vật liệu 

khung khác nhau 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu lắp ghép của bộ cửa sổ/cửa ra vào sử dụng vật liệu khung 
khác nhau, kết cấu lắp ghép này được tạo ra đơn giản và chắc chắn nhằm ghép nối các 
khung cửa sổ thứ nhất liền kề làm bằng nhựa tổng hợp với nhau và ghép nối khung kính 
trượt thứ nhất liền kề làm bằng nhựa tổng hợp lại với nhau chỉ bằng cách đục lỗ, để đảm 
bảo gờ ép khung cửa sổ của khung cửa sổ thứ nhất giữa một mảnh góc và một mảnh 
lượn góc và để bảo đảm gờ ép khung kính của khung cửa kính thứ nhất giữa một mảnh 
góc khác và một mảnh góc lượn khác, và để dễ dàng và đảm bảo ghép nối khung cửa sổ 
thứ nhất bằng nhựa tổng hợp và khung cửa sổ thứ hai bằng kim loại với nhau và khung 
kính trượt thứ nhất bằng nhựa tổng hợp với khung kính trượt thứ hai bằng kim loại với 
nhau.  
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(72) KIM, Sang Hyun (KR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Van 

  (57)      Sáng chế đề cập đến van bao gồm: khoang thứ nhất có lỗ cấp nhiên liệu được cấu tạo để 
cấp nhiên liệu để đánh lửa; khoang thứ hai liền kề với khoang thứ nhất và có lỗ xả nhiên 
liệu mà nhiên liệu được xả qua đó; lỗ đóng/mở được cấu tạo để nối thông khoang thứ 
nhất với khoang thứ hai; bộ phận đóng/mở được cấu tạo để đóng mở lỗ đóng/mở; lò xo 
tiếp xúc thứ nhất có một đầu tiếp xúc với một đầu của bộ phận đóng/mở ở một phía của 
khoang thứ nhất và được cấu tạo để tạo áp suất cho bộ phận đóng/mở; núm điều chỉnh 
thứ nhất lắp vào đầu còn lại của lò xo tiếp xúc thứ nhất và được cấu tạo để điều chỉnh 
lực tiếp xúc; màng chắn được lắp vào một đầu của bộ phận đóng/mở ở một phía của 
khoang thứ hai và được cấu tạo để đóng mở bộ phận đóng/mở; lò xo tiếp xúc thứ hai có 
một đầu được nối với màng chắn và được cấu tạo để tạo áp suất cho màng chắn theo 
hướng ngược chiều với lực tiếp xúc của lò xo tiếp xúc thứ nhất; và núm điều chỉnh thứ 
hai được liên kết với đầu còn lại của lò xo tiếp xúc thứ hai và được cấu tạo để điều chỉnh 
lực tiếp xúc của lò xo tiếp xúc thứ hai.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm dùng để điều trị bệnh ung thư ở người 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng để điều trị bệnh ung thư ở người chứa một lượng 
hiệu quả (a) 2-amino-8-etyl-4-metyl-6(1H-pyrazol-5-yl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H) 
hoặc muối dược dụng của chúng, và (b) N-((S)-2,3-dihydroxypropyl)-3-(2-flo-4-iodo-
phenylamin)isonicotinamit hoặc muối dược dụng của chúng. 
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(72) HUNTER, Charles Eric (US), BROWN, Joshua Richard (US), BALLOU, Bernard L., 
Jr. (US), WILKERSON, Jonathan Ryan (US), LYNCH, Iyam (US), WILKENS, Lucien 
S. (US), LAM, Peter (VE), HAMILTON, Coleman (US), CLEMENTS, J. Sid (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Cơ cấu phun bơm phụt cách điện để tạo ra các giọt chất lưu 

nhỏ và phương pháp phân phối dược phẩm có tác dụng chữa 

bệnh với thể tích liều thấp cho mắt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu và thiết bị bơm phụt để tạo ra dòng giọt nhỏ được định 
hướng, cũng như phương pháp cải tiến để phân phối dòng giọt nhỏ được bơm phụt đến 
đích. Thiết bị và phương pháp theo sáng chế có thể là hữu dụng cho việc phân phối chất 
lưu để sử dụng cho mắt, dùng tại chỗ, dùng qua đường miệng, qua đường mũi hoặc qua 
phổi, cụ thể hơn là để sử dụng trong việc phân phối chất lưu đến mắt để chữa bệnh cho 
mắt. Một số khía cạnh của sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp phân phối dược 
phẩm có tác dụng chữa bệnh với thể tích liều thấp đến đích, ví dụ, bằng cách kiểm soát 
liều, kích cỡ giọt và/hoặc các thông số lắng đọng giọt của dược phẩm.  
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(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Thiết bị để cắt khía ống cho đầu nối ống có dạng hình chữ T

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để cắt khía ống cho đầu nối ống có dạng hình chữ T trong 
đó khác biệt ở chỗ ống đã được cắt khía về phía trước, về phía sau theo cả hai hướng 
trong khi lưỡi dao của khuôn âm cố định ở khung của thiết bị và dao của khuôn dương 
được định vị bên trong của thiết bị di chuyển cắt ngang về phía trước và về phía sau khi 
khuôn dương nối với trục ngang di chuyển về phía trước và về phía sau bằng cách ép 
trục ngang được nối với xi lanh và di chuyển về phía trước và về phía sau.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất đế thủy tinh

  (57)    Sáng chế để xuất phương pháp sản xuất đế thuỷ tinh, phương pháp này bao gồm các 
bước: bước đánh bóng, để đánh bóng bề mặt chính của đế thuỷ tinh được giữ trong lỗ 
giữ của giá đánh bóng, bằng tấm đánh bóng có lớp đánh bóng bằng nhựa dạng bọt có độ 
cứng Shore D nhỏ hơn hoặc bằng 40 và chất lỏng đánh bóng có chứa vật liệu mài là silic 
oxit với kích thước hạt sơ cấp từ 3 đến 50 nm; và bước làm sạch để làm sạch bề mặt của 
đế thuỷ tinh, trong đó bề mặt chính của đế thuỷ tinh được đánh bóng bằng tổ hợp của 
tấm đánh bóng và chất lỏng đánh bóng mà góc tiếp xúc của chất lỏng đánh bóng sau 50 

giây kể từ lúc nhỏ 1 l chất lỏng đánh bóng lên bề mặt đánh bóng của tấm đánh bóng là 

nhỏ hơn hoặc bằng 50o, ở bước đánh bóng.  
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(72) HORNBAEK, Tina (DK), LISBERG, Maike (DK), DIEMER, Silja Kej (DK) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chủng Lactobacillus paracasei, chế phẩm chống nấm chứa 

chủng này, sản phẩm thực phẩm, thức ăn gia súc, dược phẩm và 

phương pháp sản xuất thực phẩm, thức ăn gia súc và dược phẩm 

này 

  (57)    Sáng chế thuộc lĩnh vực bảo vệ bằng biện pháp sinh học, cụ thể là đề cập đến chủng 
Lactobacillus paracasei CHCC14676 có số hiệu lưu giữ DSM25612. Ngoài ra, sáng chế 

đề cập đến chế phẩm chống nấm chứa chủng này, chế phẩm chống nấm chứa chủng này 
và ít nhất một chủng Lactobacillus rhamnosus, các sản phẩm thực phẩm, thức ăn gia 

súc và dược phẩm chứa chế phẩm chống nấm này, phương pháp sản xuất sản phẩm thực 
phẩm, thức ăn gia súc và dược phẩm này, phương pháp làm giảm hàm lượng nấm men 
và nấm mốc của sản phẩm thực phẩm, thức ăn gia súc và dược phẩm này, và ứng dụng 
của chế phẩm chống nấm này.  
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(72) HORNBAEK, Tina (DK), LISBERG, Maike (DK), DIEMER, Silja, Kej (DK) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chủng Lactobacillus rhamnosus, chế phẩm chống nấm chứa 

chủng này, thực phẩm, thức ăn gia súc, dược phẩm và phương 

pháp sản xuất thực phẩm, thức ăn gia súc và dược phẩm này 

  (57)    Sáng chế thuộc lĩnh vực bảo vệ bằng biện pháp sinh học, cụ thể là đề cập đến chủng 
Lactobacillus rhamnosus CHCC5366 có số hiệu lưu giữ DSM23035. Ngoài ra, sáng chế 

đề cập đến chế phẩm chống nấm chứa chủng này, chế phẩm chống nấm chứa chủng này 
và ít nhất một chủng Lactobacillus paracasei, các sản phẩm thực phẩm, thức ăn gia súc 

và dược phẩm chứa chế phẩm chống nấm này, phương pháp sản xuất sản phẩm thực 
phẩm, thức ăn gia súc và dược phẩm này, phương pháp làm giảm hàm lượng nấm men 
và nấm mốc của sản phẩm thực phẩm, thức ăn gia súc và dược phẩm này, và ứng dụng 
của chế phẩm chống nấm này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Nồi hơi kiểu tháp có các bộ gia nhiệt lại sơ cấp và thứ cấp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nồi hơi kiểu tháp có bộ gia nhiệt lại sơ cấp và bộ gia nhiệt lại thứ 
cấp. Nồi hơi bao gồm bộ quá nhiệt nhiệt độ thấp và bộ quá nhiệt nhiệt độ cao, và quy 
trình của hệ thống hơi nước chính bao gồm các bước sau: nước cấp vào đi vào trong 
thiết bị hâm nước ống dẫn nhiệt phía trước và thiết bị hâm nước ống dẫn nhiệt phía sau 
được sắp xếp song song nhau, nước từ các cửa ra của các thiết bị hâm nước đi vào các 
thành làm lạnh nước từ phần dưới của đầu đốt; các cửa ra của các thành làm lạnh nước 
được kết nối với bộ phận tách, và hơi nước từ cửa ra của bộ phận tách đi vào bộ quá 
nhiệt nhiệt độ thấp và bộ quá nhiệt nhiệt độ cao lần lượt. Khi nhìn từ chiều của hơi nước 
chảy từ vùng nhiệt độ thấp đến vùng nhiệt độ cao ở phía hơi nước, bộ gia nhiệt lại sơ cấp 
lần lượt bao gồm bộ gia nhiệt lại nhiệt độ thấp gia nhiệt lại sơ cấp và bộ gia nhiệt lại 
nhiệt độ cao gia nhiệt sơ cấp, bộ gia nhiệt lại nhiệt độ thấp gia nhiệt lại thứ cấp và bộ gia 
nhiệt lại nhiệt độ cao gia nhiệt lại thứ cấp, và bộ gia nhiệt lại sơ cấp và bộ gia nhiệt lại 
thứ cấp được bố trí song song trong ống dẫn nhiệt thẳng đứng.  
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(54) Thiết bị phác họa để lập lịch điều tra rò rỉ, hệ thống phác họa 

để lập lịch điều tra rò rỉ và phương pháp phác họa để lập lịch 

điều tra rò rỉ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phác họa dùng cho việc lập lịch điều tra rò rỉ, để phác họa 
việc lập lịch điều tra rò rỉ để bao trùm nhiều khu vực mà mạng đường ống nước được 
phân chia thành, thiết bị này bao gồm: bộ phận thu thập thông tin đo; bộ nhớ lượng tiêu 
thụ nước; bộ phận ước lượng lượng rò rỉ; bộ nhớ thông tin đường ống; bộ nhớ thông tin 
điều tra và sửa chữa; bộ phận học mô hình dự đoán; bộ phận dự đoán lượng rò rỉ; và bộ 
phận phác họa lịch biểu điều tra. Sáng chế cũng đề cập đến hệ thống phác họa để lập 
lịch điều tra rò rỉ và phương pháp phác họa để lập lịch diều tra rò rỉ.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp nạp điện lại cho bộ ắc quy gồm nhiều ắc quy chứa

chì-axit và thiết bị nạp điện lại 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp nạp điện lại và thiết bị nạp điện lại cho bộ ắc quy được 
cấu thành từ các ắc quy chứa chì-axit, nhờ đó có thể đạt được tỉ lệ nạp cần thiết trong 
khi rút ngắn được khoảng thời gian nạp điện. Trong chế độ nạp với điện áp không đổi, n 
giá trị ngưỡng trung gian từ S1 đến Sn, giảm theo từng bậc, được thiết lập giữa giá trị 
ngưỡng định trước S0 và trị số dòng điện giới hạn dưới, và n khoảng thời gian đếm bổ 
sung từ T1 đến Tn được thiết lập, trong đó, n là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 1. Hoạt 
động đếm n khoảng thời gian đếm từ T1 đến Tn lần lượt được bắt đầu khi dòng điện nạp 
đạt n giá trị ngưỡng trung gian từ S1 đến Sn. Khoảng thời gian đếm tối đa Tm và n khoảng 
thời gian đếm bổ sung từ T1 đến Tn được thiết lập sao cho thoả mãn mối quan hệ Tm > T1 
> . . . >Tn. Hoạt động nạp sẽ được dừng lại khi đếm xong một trong số khoảng thời gian 
đếm tối đa Tm và n khoảng thời gian đếm bổ sung từ T1 đến Tn, trước khi dò thấy trị số 
dòng điện giới hạn dưới.  
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(54) Dược phẩm dùng khu trú

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng khu trú chứa: a) terbinafin hoặc muối dược dụng 
bất kỳ của nó, với lượng nằm trong khoảng từ 1,5% trọng lượng đến 5% trọng lượng; b) 
ure, với lượng nằm trong khoảng từ 15% trọng lượng đến 35% trọng lượng; và c) nước, 
với lượng lớn hơn 25% trọng lượng; tính theo tổng trọng lượng chế phẩm.  
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(21) 1-2014-03825 (51) 7 G02B  6/25 

(22) 29.11.2011 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/KR2011/009148    29.11.2011 (87) WO 2013/081205 A1 06.06.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.11.2014 
(71) A.J. WORLD CO., LTD.  (KR) 

22, Teheran-ro 34-gil, Gangnam-gu, Seoul 135-921, Republic of Korea 
(72) CHOI, An Joon (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Thiết bị nối cơ học sợi quang

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị nối cơ học sợi quang bao gồm: đế kết nối sợi bao gồm nhiều 
phần lồng vào, phần kết nối sợi, và nhiều đầu lồi phụ trợ, các phần lồng vào được tạo ra 
tại hai bên đối diện theo chiều dọc của đế kết nối sợi, mỗi phần lồng vào có lỗ lồng vào 
mà qua đó cáp quang được lồng vào, các phần kết nối sợi được tạo ra giữa và liền khối 
với các phần lồng vào, các phần kết nối sợi có rãnh kết nối được tạo ra tại phần tâm của 
các phần kết nối và kéo dài theo chiều dọc của các phần kết nối và các rãnh lồng vào 
được tạo ra tại các đầu đối xứng của rãnh kết nối, mỗi rãnh lồng vào được làm hẹp theo 
chiều xuống dưới, mỗi đầu lồi phụ trợ nhô ra hướng lên trên từ các cạnh của các phần 
kết nối sợi; nắp đế được lắp ghép với đế kết nối sợi trong khi che các phần kết nối sợi, 
nắp đế được đỡ bởi các đầu lồi phụ trợ; và một hoặc nhiều kẹp giữ được lắp khớp đàn 
hồi quanh đế kết nối sợi và nắp đế thông quan sự trượt ở trạng thái mà các kẹp giữ được 
đối ngược nhau, các kẹp giữ giữ cố định đế kết nối sợi quang và nắp đế với nhau trong 
khi ép sợi quang được đặt trong rãnh kết nối.  
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61/722,616      05.11.2012 US 

(71) EYENOVIA, INC.  (US) 
c/o Point Guard Partners LLC, 400 N. Ashley St, Suite 2150, Tampa, FL 33602, United 
States of America 

(72) HUNTER, Charles Eric (US), GERMINARIO, Louis Thomas (US), CLEMENTS, J. 
Sid (US), WILKERSON, Jonathan Ryan (US), LYNCH, Iyam (US), BROWN, Joshua 
Richard (US), LEATH, James Thornhill (US), FAULKS, Nathan (US), GRUBE, Kris  
(US), DITROLIO, Matthew  (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị bơm phụt để bơm phụt chất lưu lên trên bề mặt, cơ cấu 

bơm phụt được tạo cấu hình để bơm phụt dòng giọt nhỏ và cụm 

cơ cấu bơm phụt bao gồm cơ cấu bơm phụt này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị bơm phụt (100) để bơm phụt ra các giọt chất lưu lên trên bề 
mặt, thiết bị này bao gồm cơ cấu bơm phụt (108) được gắn vào bể chứa chất lưu (102) 
thông qua tấm nạp chất lưu (104) mà được tạo cấu hình để làm thủng bể chứa và tạo 
đường rãnh chất lưu đến bề mặt sau của cơ cấu bơm phụt (108) bằng sự tác động mao 
dẫn. Cơ cấu bơm phụt (108) có thể có cấu hình đối xứng tâm với cơ cấu dẫn động áp 
điện không chứa chì và có thể được che phủ bởi tấm phủ tự đóng.  
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(72) Janice LOPRESTI (US), Steven Roy KEAREY (US), Felix Matthew NAYLOR (US), 

James COLLINS (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị sử dụng cho bộ phụ kiện âm thanh có các thành phần 

đỡ 

  (57)      Sáng chế đề xuất thiết bị sử dụng cho bộ phụ kiện âm thanh bao gồm bộ phận trên, bộ 
phận dưới, và bộ vách ngăn. Bộ phận dưới này được ghép vào bộ phận trên để tạo thành 
bộ phận tổng thể. Bộ vách ngăn bao gồm vành và thành phần mềm dẻo của vách ngăn 
được gắn vào vành. Vành tạo ra khoảng hở và ít nhất một thành phần gia cố được bố trí 

ít nhất vắt ngang một phần khoảng hở đó. ít nhất một thành phần gia cố đó được tạo kết 
cấu để tạo ra độ bền và duy trì độ dễ biến dạng xác định trước của thành phần mềm dẻo 
của vách ngăn.  
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(71) JANSSEN R&D IRELAND  (IE) 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Co Cork, Ireland 
(72) HOUPIS, Ioannis Nicolaos (US), JONCKERS, Tim Hugo Maria (BE), RABOISSON, 

Pierre Jean-Marie Bernard (FR), TAHRI, Abdellah (BE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dùng để ngăn ngừa hoặc điều trị nhiễm khuẩn HCV ở 

động vật có vú và dược phẩm chứa hợp chất này 

(57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  
 

 
 

bao gồm các chất đồng phân lập thể bất kỳ của nó, trong đó R9 như được xác định trong 
bản mô tả, hoặc muối dược dụng và solvat của nó. Hợp chất này dùng để ngăn ngừa 
hoặc điều trị nhiễm khuẩn HCV ở động vật có vú. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
dược phẩm và sản phẩm chứa hợp chất này.  
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(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) GAMEI, James Alexander (GB), SAUNDERS, Nicholas Ian (GB), SHARMAN, Karl 

James (GB), SILCOCK, Paul James (GB) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp mã hóa và giải mã dữ liệu

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hóa/giải mã viđeo trong đó các mẫu tín hiệu chói 
và tín hiệu màu được dự báo từ các mẫu tham chiếu tương ứng khác theo chiều dự báo 
được kết hợp với mẫu hiện thời cần được dự báo, các mẫu tín hiệu màu có tốc độ lấy 
mẫu theo chiều ngang và/hoặc chiều thẳng đứng thấp hơn so với các mẫu tín hiệu chói 
sao cho tỷ số của độ phân giải theo chiều ngang của tín hiệu chói trên độ phân giải theo 
chiều ngang của tín hiệu màu là khác với tỷ số của độ phân giải theo chiều thẳng đứng 
của tín hiệu chói trên độ phân giải theo chiều thẳng đứng của tín hiệu màu sao cho khối 
các mẫu tín hiệu chói có hệ số co khác với khối tương ứng của các mẫu tín hiệu màu, 
bao gồm việc phát hiện chiều dự báo thứ nhất được xác định liên quan đến lưới thứ nhất 
của tỷ số co thứ nhất đối với tập hợp các mẫu hiện thời cần được dự báo, và áp ánh xạ 
theo chiều vào chiều dự báo để tạo ra chiều dự báo thứ hai mà được xác định liên quan 
đến lưới thứ hai của hệ số co khác.  
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(72) TAKEUCHI, Yasuo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xử lý thông tin và phương pháp xử lý thông tin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý thông tin bao gồm bộ phận lưu trữ được cấu hình để 
lưu trữ các ứng dụng, thông tin ứng đụng tương ứng với mỗi ứng dụng, và thông tin 
quản lý trạng thái trong đó thông tin ứng dụng được lưu trữ ở mức ưu tiên, và bộ điều 
khiển được cấu hình để điều khiển trạng thái hợp lệ và trạng thái không hợp lệ của ứng 
dụng bằng cách quản lý thông tin ứng dụng được lưu trữ trong thông tin quản lý trạng 
thái dựa vào lệnh xử lý.  
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(72) Takao IWASAKI (JP), Michio ASUMI (JP), Nobutaka HORII (JP), Yu MIYAJIMA 

(JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe kiểu tay ga 

  (57)      Sáng chế đề cập đến xe kiểu tay ga gồm có kết cấu không thấm nước với chi phí thấp có 
khả năng ngăn có hiệu quả không cho nước thấm vào trong lỗ xả của hộp truyền động 
theo kết cấu đơn giản. Xe kiểu tay ga (1) có chân chống (26) được tạo ra gập được ở 
phần dưới của cụm động lực (20), trong đó: bộ kẹp đỡ (100) được tạo kết cấu để đỡ chi 
tiết truyền lực vận hành phanh (85) nối với cơ cấu phanh (80) của lốp sau (11) được gắn 
vào phần dưới của hộp truyền động (C, C'); và tấm bảo vệ (110, 202) gắn vào bộ kẹp đỡ 
(100) được bố trí giữa lỗ xả (93, 193) mở xuống dưới trong thành dưới của hộp truyền 
động (C, C') và chân chống được gập và cất giữ (26), và che ít nhất phần nơi lỗ xả (93) 
và chân chống được cất giữ (26) chồng lên nhau trên hình chiếu từ dưới lên của xe.  
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(72) Nguyễn Thành Chương (VN) 
(54) Máy xẻ tôm 

  (57)     Sáng chế đề xuất một máy xẻ tôm gồm: cụm hai lá kẹp (5) và (11) định vị trên mâm 
xoay (2), khác biệt ở chỗ, hai bộ lá kẹp với có lò xo đặt đối xứng qua tâm mâm xoay, 
mâm xoay có rãnh côn (13) độ sâu 18mm; cụm truyền động có trục bánh răng (1) gắn 
với động cơ, khác biệt ở chỗ, có một bộ xi-lanh khí nén (4) nhằm đẩy tôm nguyên liệu 
vào lá kẹp thứ nhất (5) nhằm định vị tôm nguyên liệu vào rãnh côn của xoay để tiến 
hành quá trình cắt bằng dao cắt (6) trong suốt quá trình cắt lưng tôm được giữ và dao 
cắt sẽ xẻ dọc lưng tôm theo độ cong của rãnh côn và độ cong của tấm đỡ (3); cụm cấp 
tôm nguyên liệu bán tự động khác biệt ở chỗ, có một khe nạp tôm (12) ở cửa trên thân 
máy (10), một lẫy lấy tôm (7) và một lỗ thoát tôm thành phẩm (8).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị điều khiển điện lập trình được

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển điện lập trình được (10) được làm thích ứng để 
được lập trình bằng thiết bị lập trình bên ngoài, thiết bị điều khiển điện lập trình được để 
điều khiển cấp điện có kết hợp với cơ cấu chuyển mạch điện (12), cơ cấu chuyển mạch 
điện này có thân, đầu vào cấp điện, đầu ra cấp điện (15) và chuyển mạch bằng tay (16), 
thiết bị (10) bao gồm: môđun kết nối dữ liệu; bộ nhớ; môđun định thời; bộ xử lý và 
môđun chuyển mạch, gồm có ít nhất một khoảng thời gian đóng nguồn, và ít nhất một 
khoảng thời gian ngắt nguồn, trong đó ít nhất một phần của thiết bị (10) có thể được tích 
hợp trong thân.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị đúc ép đùn chất đàn hồi nhiệt dẻo và phương pháp sản 

xuất vật phẩm đàn hồi nhiệt dẻo hình ống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đúc đùn chất đàn hồi nhiệt dẻo, thiết bị này bao gồm: máy 
ép đùn dùng cho chất dàn hồi nhiệt dẻo, thiết bị kéo để kéo vật đàn hồi nhiệt dẻo được 
ép đùn, và thiết bị cố định hình dạng được bố trí giữa máy ép đùn và thiết bị kéo. Thiết 
bị cố định hình dạng bao gồm thùng nước làm mát có cửa vào và cửa ra cho vật đàn hồi 
nhiệt dẻo. Cửa vào có đường kính lỗ lớn hơn đường kính ngoài của vật đàn hồi nhiệt dẻo 
được ép đùn đo được ngay trước khi vào cửa vào. Mức nước của nước làm mát trong 
thùng nước làm mát cao hơn các mép trên của cửa vào và cửa ra.  
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Sanjeevani A. GHONE (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất treprostinil và dẫn xuất của hợp 

chất này 

  (57)      Sáng chế đề xuất phương pháp được cải thiện để điều chế treprostinil và dẫn xuất của nó. 
Khác với giải pháp đã biết, phương pháp này sử dụng phản ứng phân giải bằng enzym có 
thể thay đổi dễ dàng hợp chất trung gian then chốt. Sự cải thiện đáng kể khác của 
phương pháp này so với các phương pháp đã biết là phản ứng chuyển vị Claisen chọn lọc 
vùng tiền chất 5-alyloxy-benzaldehyt, qua trung gian phần tử thế bromo ở vị trí 2.  

 
 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
142 

(11) 42098 

(21) 1-2014-03922 (51) 7 E04F  13/08 

(22) 24.11.2014 (43) 25.05.2015 
(30) 2013-242062 22.11.2013   JP 

2014-036221 27.02.2014   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.11.2014 
(71) NIPPON MOSAIC TILE CO., LTD.  (JP) 

51 Shidaguchi Tokoname-shi, Aichi, 479-0036, Japan 
(72) Masahiko INA (JP), Norimasa INA (JP), Yukihiro INA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cụm gạch ốp 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cụm gạch ốp có hiệu quả thi công đặc biệt tốt khi gắn các viên gạch 
ốp lên tường. Cụm gạch ốp theo sáng chế bao gồm các viên gạch ốp hình chữ nhật được 
bố trí theo phương thẳng đứng và theo phương nằm ngang với các khoảng cách khe vữa 
ở giữa chúng, trong đó các viên gạch ốp liền kề được nối với nhau. Mặt sau của từng 
viên gạch ốp có các phần nhô lên kéo dài song song theo phương nằm ngang của các 
viên gạch ốp và từng phần nhô lên này có chiều dài được giới hạn đầu mút bởi độ rộng 
định trước và ở bên trong so với hai đầu của viên gạch ốp theo phương nằm ngang. Hơn 
nữa, các phần phẳng được bố trí ở hai đầu của viên gạch ốp theo phương nằm ngang, 
từng phần phẳng này thấp hơn so với các đỉnh của các phần nhô lên, và kéo dài từ một 
đầu tới đầu kia của viên gạch ốp theo phương thẳng đứng của các viên gạch ốp. Các 
viên gạch ốp được nối với nhau chỉ nhờ các băng kéo dài theo phương thẳng đứng. Các 
phần phẳng của các viên gạch ốp liền kề nhau theo phương thẳng đứng và theo phương 
nằm ngang được nối với nhau nhờ một trong số các băng.  
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(71) CIRCASSIA LIMITED  (GB) 

The Oxford Science Park, Oxford, Oxfordshire OX4 4GA, United Kingdom 
(72) Paul LAIDLER (GB), Imre FARKAS (CH) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Muối hydroclorua của peptit và dược phẩm chứa muối này

  (57)    Sáng chế đề cập đến muối hydroclorua của peptit chứa trình tự CPAVKRDVDLFLT 
(SEQ ID NO: 1) và dược phẩm chứa muối hydroclorua này.  
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Level 7, 56 Pitt Street, Sydney, New South Wales 2000, Australia 
(72) KENIRY, Jeffrey (AU), KJAR, Anthony Rudland (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bể điện phân, hệ thống và quy trình sản xuất kim loại đất hiếm 

bằng cách điện phân 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bể điện phân để sản xuất các kim loại đất hiếm. Bể điện phân (10) 
này bao gồm vỏ bể (12) có một hoặc hơn một rãnh dốc (22) được bố trí trên đáy (14) 
của vỏ bể mà theo (các) rãnh (22) này các kim loại đất hiếm nóng chảy được tạo ra 
trong bể điện phân có thể rút ra. Một hoặc hơn một catot (18) được treo trong vỏ bể (12) 
ở vị trí gần như thẳng đứng với một hoặc hơn một rãnh (22). Các mặt đối nhau tương 
ứng của một hoặc hơn một catot nghiêng xuống dưới và ra ngoài với một góc so với 
hướng thẳng đứng. Một hoặc hơn một cặp anot (20) được treo trong vỏ bể (12); mỗi anot 
(20) trong một hoặc hơn một cặp có mặt đối diện nghiêng so với hướng thẳng đứng và 
cách song song với các mặt nghiêng đối nhau tương ứng của một hoặc hơn một catot để 
tạo thành khoảng cách anot - catot gần như không đổi giữa chúng. Bể điện phân (10) 
này cũng bao gồm rãnh gom (16) chứa các kim loại đất hiếm nóng chảy từ rãnh (22), 
trong đó rãnh gom (16) này cách và biệt lập với một hoặc hơn một catot và một hoặc 
hơn một anot. Sự phân tách kim loại đất hiếm nóng chảy khỏi (các) catot và (các) anot 
ngăn ngừa phản ứng và/hoặc sự nhiễm bẩn bởi cacbon không bền xuất hiện từ (các) anot 
hoặc phản ứng ngược với các khí thải.  
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(72) BAVIK, Claes, Olof (US), HENRY, Susan, Hayes (US), KUBOTA, Ryo  (US), 
KUKSA, Vladimir, A. (US) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm để điều trị bệnh võng mạc đái tháo đường và các 

bệnh về mắt khác 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa hợp chất có công thức (A), hoặc chất hỗ biến, chất 
đồng phân lập thể, chất đồng phân vị trí, oxit chứa nitơ hoặc muối dược dụng của chúng 
và chất mang dược dụng hoặc tá dược:  

 

 
 

trong đó X, Y, R1, R2, R7, R8 và R33 là như được định nghĩa trong bản mô tả này, để điều 
trị bệnh võng mạc đái tháo đường và các bệnh về mắt khác.  
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Stephen Michael (BR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình cải thiện tính hoàn nguyên của các viên quặng sắt

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình cải thiện tính hoàn nguyên của các viên quặng sắt bao 
gồm các bước: i) chuẩn bị hỗn hợp nguyên liệu chứa bột Ni kim loại; ii) tạo viên hỗn 
hợp thu được; iii) thiêu kết các viên hỗn hợp thô này; và iv) hoàn nguyên các viên đã 
thiêu kết này trong các điều kiện hoàn nguyên cùng với sự có mặt của CH4. 
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HEYMAN, Howard R. (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất ức chế nicotinamit phosphoribosyl transferaza 

(NAMPT) và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất ức chế hoạt tính của nicotinamit phosphoribosyl transferaza 
(NAMPT), dược phẩm chứa hợp chất này và hợp chất này được sử dụng trong phương 
pháp điều trị bệnh mà trong đó NAMPT được biểu hiện.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chất điều biến thụ thể androgen ở dạng tinh thể và dược 

phẩm chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chất điều biến thụ thể androgen 4-[7-(6-xyano-5-triflometylpyridin-
3-yl)-8-oxo-6-thioxo-5,7-diazaspiro[3.4]oct-5-yl]-2-flo-N-metylbenzamit ở dạng vô 
định hình và ở dạng tinh thể. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa chất điều biến 
thụ thể androgen dùng cho động vật có vú. Chất điều biến thụ thể androgen này được 
dùng riêng rẽ hoặc kết hợp với các hợp chất khác để điều trị bệnh hoặc tình trạng bệnh 
liên quan đến hoạt tính thụ thể androgen.  
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(72) Trần Thế Trung (VN), Lê Ngọc Tuấn (VN) 
(54) Máy in ba chiều 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy in ba chiều có khả năng tạo ra vật thể có hình dạng ba chiều giống 
với thiết kế ba chiều có sẵn, cho phép sử dụng vật liệu nhựa tái chế không biết trước 
nhiệt độ nóng chảy. Máy in được đề xuất gồm có đầu in được điều khiển chuyển động 
tịnh tiến ba bậc tự do trong một hộp đựng bột vật liệu nhựa tái chế; với đầu in này có 
đầu đốt vừa tạo ra sức nóng để làm nóng chảy và kết dính những vùng bột mong muốn, 
bằng hiệu ứng tỏa nhiệt trên điện trở, vừa xác định được trạng thái của vùng bột đã nóng 
chảy chưa, bằng hiệu ứng điện trở thay đổi theo nhiệt độ, và nhiệt độ của vật liệu không 
thay đổi nhanh khi đang nóng chảy.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất phenoxyetyl piperidin, muối hydroclorua của nó và 

dược phẩm chứa nó 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức II:  
 

 
 

R1 là H, -CN, hoặc F;  
R2 là H hoặc metyl;  
R3 là H; và  
R4 là H, metyl, hoặc etyl; hoặc  
R3 và R4 kết hợp cùng với nhau tạo ra vòng xyclopropyl;  
hoặc muối dược dụng của nó.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm sinh học dạng rắn, sản phẩm 

dạng rắn thu được bằng phương pháp này và thực phẩm, thức 

ăn, mỹ phẩm, dược phẩm và chất bổ sung dinh dưỡng chứa sản 

phẩm sinh học dạng rắn này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm sinh học dạng rắn, trong đó ít nhất 
80% hàm lượng oligosacarit khó tiêu hóa ban đầu (rafinoza, stachyoza và verbascoza) 
được phân hủy thành mono- và disacarit tiêu hóa được, bao gồm các bước: 1) tạo ra hỗn 
hợp sinh khối được nghiền hoặc được tán hoặc được phân hủy theo cách khác, chứa 
oligosacarit và tùy ý polysacarit và còn chứa các phần thực vật có protein, nước và một 

hoặc nhiều chế phẩm enzym chứa -galactosidaza; 2) cho hỗn hợp thu được từ bước (1) 

phản ứng trong điều kiện trộn liên tục và trong điều kiện mà lượng nước trong hỗn hợp 
ban đầu không vượt quá 65% theo trọng lượng, trong khoảng 0,15-36 giờ ở nhiệt độ 20-
65oC; và 3) ủ hỗn hợp phản ứng được từ bước (2) ở nhiệt độ và trong khoảng thời gian 

làm bất hoạt -galactosidaza. Sáng chế cũng đề cập đến sản phẩm sinh học dạng rắn có 

thể thu được bằng phương pháp này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến việc sử dụng sản 
phẩm sinh học và sản phẩm thực phẩm, thức ăn, mỹ phẩm hoặc dược phẩm hoặc chất bổ 
sung dinh dưỡng chứa sản phẩm sinh học dạng rắn này.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dụng cụ rút vật chèn dạng cuộn hình xoắn ốc không có cán

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ rút vật chèn dạng cuộn hình xoắn ốc không có cán. Dụng 
cụ rút vật chèn dạng cuộn hình xoắn ốc không có cán (1) theo sáng chế để rút vật chèn 
dạng cuộn hình xoắn ốc không có cán đã được gắn vào chi tiết gia công ra khỏi chi tiết 
gia công, trục tâm (41) có phần đầu dẫn cấu thành trục vít (45), đinh chốt (80) được bố 
trí phần phát động (82) là một chi tiết mảnh và có phần vấu (81) ở một đầu để ăn khớp 
với khấc của phần đầu dạng cuộn của vật chèn dạng cuộn hình xoắn ốc không có cán 
mà được bố trí trên phía bề mặt của chi tiết gia công và phần đỡ (83) được tạo ra liền 
khối với phần phát động (82).  
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(72) Kunio MORI (JP), Yusuke MATSUNO (JP), Katsuhito MORI (JP), Takahiro KUDO  
(JP), Shuukichi TAKII (JP), Shigeru MICHIWAKI (JP), Manabu MIYAWAKI  (JP), 
Masanori YANAI (JP), Kouichi KAMIYAMA  (JP), Hitomi CHIBA  (JP), Yasuyuki 
MASUDA (JP) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp xử lý bề mặt, hợp chất và tác nhân xử lý bề mặt

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp xử lý bề mặt, hợp chất và tác nhân xử lý bề mặt. Công 
nghệ xử lý bề mặt được đề xuất nhờ đó thu được chức năng bám dính tuyệt vời, chức 
năng phản ứng tuyệt vời và giàu tính đa dạng. Phương pháp xử lý bề mặt bao gồm bước 
phủ dung dịch chứa hợp chất (anpha) lên chất nền và do vậy tạo thành hợp chất (anpha) 
trên đó, trong đó: hợp chất (anpha) có ít nhất nhóm M-OH và/hoặc nhóm có khả năng 
tạo thành M-OH (trong đó, M là nguyên tố kim loại); nhóm amino và vòng triazin; có 
mặt một hoặc nhiều nhóm M-OH và/hoặc nhóm có khả năng tạo thành M-OH (trong đó, 
M là nguyên tố kim loại); nhóm amino nêu trên được gắn liên kết ở đầu cuối; có mặt 
một hoặc nhiều nhóm amino liên kết ở đầu cuối; và có mặt một hoặc nhiều vòng triazin.  
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(US), Matthew Richard KALLER (US), Wenyuan QIAN (CN), Robert M. RZASA 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất azetiđin và piperiđin hữu dụng làm chất ức chế 

phosphodiesteraza 10 (PDE10) 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất azetiđin và piperiđin có công thức (I):  
 

 
 

như được thể hiện trong phần mô tả, dược phẩm chứa hợp chất này và quy trình điều chế 
hợp chất này và hợp chất trung gian. Hợp chất theo sáng chế được sử dụng để điều trị rối 
loạn hoặc bệnh về nhận thức có thể điều trị được bằng cách ức chế phosphodiesteraza 10 
(PDE10), như bệnh Huntington, bệnh tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực, rối loạn ám 
ảnh cưỡng bức, và các bệnh tương tự.  
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(72) BARNE, Sameer Keshav (IN), PATHAK, Gaurav (IN), RAJAGOPAL, 
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SHAH, Bijal Dharmvirbhai (IN), SHRESTH, Rudra Saurabh (IN), SINHA, Archana 
(IN) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Quy trình và chế phẩm lọc sạch nước

  (57)     Sáng chế đề cập đến các chế phẩm và quy trình lọc sạch nước. Cụ thể là, sáng chế đề cập 
đến việc lọc trong nước giặt và/hoặc nước xả để tiết kiệm bằng cách tái sử dụng. Quy 
trình lọc sạch nước và lọc trong nước nhanh chóng dùng để xử lý nước sinh hoạt trong 
gia đình, đặc biệt là nước giặt giũ và thường là nước giặt xả vẫn còn được mong muốn. 
Do đó, mục đích của sáng chế là đề xuất việc tiết kiệm nước trong quy trình sinh hoạt 
gia đình đặc biệt là quy trình giặt, rửa tay, đặc biệt là trong một thời gian ngắn. Các tác 
giả sáng chế đã phát hiện ra rằng chế phẩm chứa chất kết tụ, chất đông tụ, chất lọc và 
chất hoạt động bề mặt cation mang lại hiệu quả cho việc lọc trong và lọc sạch nước.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.12.2014 
(71) Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang  (VN)

23 Hà Hoàng Hổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
(72) Lê Hoàng Kiệt (VN), Huỳnh Văn Thòn (VN), Nguyễn Tiến Tùng (VN) 
(54) Chế phẩm phân bón đạm vi sinh dạng hạt và quy trình sản 

xuất chế phẩm phân bón này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm phân bón đạm vi sinh dạng hạt được tạo ra bởi các thành 
phần theo tỷ lệ (% khối lượng) dưới đây:  
ure hạt đục    96-98  
chế phẩm vi sinh bao hạt  1,5-3  
các chất phụ gia   0,2-1  
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm phân bón đạm vi sinh 
dạng hạt này.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thủy tinh dùng cho nền vật ghi từ, nền vật ghi từ, phôi nền vật 

ghi từ, phương pháp sản xuất nền vật ghi từ, vật ghi từ, phương 

pháp sản xuất vật ghi từ và thiết bị ghi từ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thủy tinh dùng cho nền vật ghi từ chứa các thành phần thiết yếu ở 
dạng SiO2, Li2O, Na2O và một hoặc nhiều oxit kim loại kiềm thổ có tính kiềm được 
chọn từ nhóm bao gồm MgO, CaO, SrO và BaO, trong đó tỷ lệ mol của lượng MgO so 
với lượng kết hợp của MgO, CaO, SrO và BaO (MgO/(MgO + CaO + SrO + BaO)) lớn 
hơn hoặc bằng 0,80 và có môđun Young lớn hơn hoặc bằng 80 GPa, nhiệt độ chuyển 
hóa thủy tinh lớn hơn hoặc bằng 620oC. Sáng chế còn đề cập đến nền vật ghi từ, phôi 
nền vật ghi từ, phương pháp sản xuất nền vật ghi từ, vật ghi từ, phương pháp sản xuất vật 
ghi từ và thiết bị ghi từ.  
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NONAKA, Nobuhiro  (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Hạt dùng trong chế phẩm làm bóng răng và quy trình sản 

xuất hạt này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất hạt dùng trong chế phẩm làm bóng răng có độ 
chống gãy vụn thích hợp, và độ chống gãy vụn trong môi trường ướt tốt với hiệu suất 
cao bằng cách trộn nguyên liệu bột không tan trong nước với muối axit silixic và sử 
dụng máy tạo hạt xoay dạng ống để tạo hạt. Quy trình này bao gồm bước cung cấp dung 
dịch nước của muối axit silixic dưới dạng các giọt nhỏ vào nguyên liệu bột không tan 
trong nước bằng cách sử dụng vòi phun đa chất lưu để tạo hạt các nguyên liệu. Sáng chế 
còn đề cập đến hạt dùng trong chế phẩm làm bóng răng được sản xuất theo quy trình 
nêu trên, và chế phẩm làm bóng răng chứa các hạt này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chổi than kim loại và phương pháp sản xuất chổi than kim loại 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chổi than kim loại và phương pháp sản xuất chổi than này. Chổi 
than kim loại sử dụng nguyên liệu cacbon được sản xuất bằng cách trộn bột cacbon và 
chất kết dính. Đường kính hạt của nguyên liệu cacbon được điều chỉnh sau khi nguyên 
liệu cacbon được sản xuất được tạo hạt. Nguyên liệu chổi than được sản xuất bằng cách 
trộn nguyên liệu cacbon có đường kính hạt được điều chỉnh và bột kim loại. Chổi than 
được hoàn thành bằng cách tạo và xử lý nhiệt nguyên liệu chổi than được sản xuất. 
Trong trường hợp này, đường kính hạt của nguyên liệu cacbon được điều chỉnh trong 
phạm vi không đổi trước khi nguyên liệu cacbon và bột kim loại được trộn sao cho 
đường kính hạt trung bình của nguyên liệu cacbon trong chổi than là không nhỏ hơn 

300 m và không lớn hơn 2000 m. Theo cách khác, tỷ lệ của thể tích nguyên liệu 

cacbon có đường kính hạt không nhỏ hơn 300 m trên thể tích của chổi được điều chỉnh 

để không nhỏ hơn 50%.  
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Takashi  (JP), ISHIKAWA Yukio  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất indansulfamit và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất indansulfamit như N-[(1S)-2,2,5,7-tetraflo-2,3-dihydro-
1H-inden-1-yl]-sulfamit, N-[(1S)-2,2,4,7-tetraflo-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]-sulfamit 
và (+) -N-[(1S)-2,2,4,6,7-pentaflo-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]-sulfamit hoặc muối dược 
dụng của chúng có tác dụng cải thiện hệ số cường độ của cơn động kinh ở mô hình 
châm ngòi của chuột và do đó có thể được kỳ vọng làm thuốc điều trị bệnh động kinh.  
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(54) Thiết bị và phương pháp xử lý ảnh

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp xử lý ảnh có thể làm giảm lượng các mã 
trong quá trình mã hóa hoặc giải mã. Trong đó, bộ thiết đặt loại sử dụng trị số điểm ảnh 
được giải khối để thiết đặt loại của bộ lọc mà là chung giữa các thành phần tín hiệu màu 
của Y (thành phần độ chói), CB (thành phần hiệu màu xanh lam), Cr (thành phần hiệu 
màu đỏ) trong các đơn vị của các LCU (đơn vị mã hóa lớn nhất) và cấp loại tới bộ ghi 
cú pháp. Bộ thiết đặt dịch vị sử dụng trị số điểm ảnh được giải khối để thiết đặt theo 
cách độc lập dịch vị đối với mỗi trong số các thành phần Y, Cb và Cr trong các đơn vị 
của các LCU. Bộ thiết đặt thông tin điều khiển SAO (dịch vị thích ứng mẫu) cung cấp 
dịch vị hoặc cờ hợp nhất mà được thiết đặt bằng cách tham chiếu đến dịch vị được đưa 
ra bởi bộ thiết đặt dịch vị, đến bộ ghi cú pháp. Sáng chế có thể áp dụng được cho thiết bị 
xử lý ảnh chẳng hạn.  
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(11) 42118 

(21) 1-2014-04212 (51) 7 H05B  6/42, B29C  45/72 

(22) 19.06.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/EP2013/062817  19.06.2013 (87) WO 2013/190020 A1 27.12.2013 
(30) 1255756       19.06.2012 FR 
(71) ROCTOOL  (FR) 

Savoie Technolac, F-73370 Le Bourget du Lac, France 
(72) GUICHARD, Alexandre (FR), FEIGENBLUM, JosÐ (FR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Khuôn gia nhiệt và làm nguội nhanh

  (57)     Sáng chế đề cập đến khuôn bao gồm phần thứ nhất (101) gồm có khung (111) để chèn 
vào đó vùng đúc (112), tạo ra mặt phân khuôn cơ học (115) giữa vùng đúc và khung, và 
các cuộn cảm (132) nằm theo phương chiều dài, ở trong các khoang (131) nằm giữa mặt 
phân khuôn (115) và vùng đúc (112), và thiết bị làm nguội (140) kéo dài ở mặt phân 
cách giữa vùng đúc và khung.  
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(11) 42119 

(21) 1-2014-04216 (51) 7 E02F  3/90,  3/92 

(22) 17.05.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/IB2013/054034      17.05.2013 (87) WO2013/175366 28.11.2013 
(30) 2012/0348      21.05.2012 BE 
(71) BAGGERWERKEN DECLOEDT EN ZOON  (BE) 

Slijkensesteenweg 2, B-8400 Oostende, Belgium 
(72) TACK Bruno  (BE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đầu nạo hút bùn dùng cho tàu nạo vét và phương pháp nạo 

vét sử dụng đầu hút này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu nạo hút bùn (6) dùng cho tàu nạo vét (1). Đầu nạo hút bùn này 
gồm có kết cấu (7) được tạo ra ở phía đáy có lỗ hút và có đầu nối dùng cho ống hút (3) 
của tàu nạo vét (1) và tấm chắn (81) quay được quanh trục (9) chạy ngang qua hướng 
chuyển động (P) giữa vị trí hạ xuống và vị trí nâng lên, trong đó phần thành cong (8a) 
của tấm chắn (81) được trượt theo cách gần như kín nước dọc theo phần thành (7c) của 
đầu nạo hút bùn (6). Tấm chắn (81) còn được tạo ra ở phía đáy của nó có dầm có răng 
(10) với các dụng cụ cắt (11) để xuyên vào đáy, và với lỗ (15) ở thành sau (8b) của nó, 
mà nước xung quanh có thể chảy dọc theo nó vào trong đầu nạo hút bùn (6) và có thể 
được đóng kín với nước xung quanh bằng bộ phận đóng (20). Vật liệu đáy, và cụ thể là 
vật liệu đáy bao gồm đất sét, có thể được nạo vét theo cách có hiệu quả nhờ sử dụng đầu 
nạo hút bùn (6). Sáng chế còn đề cập đến tàu nạo vét (1) đựợc trang bị đầu nạo hút bùn 
(6) và phương pháp nạo vét đáy cụ thể là đáy bao gồm đất sét. 
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(11) 42120 

(21) 1-2014-04217 (51) 7 C07D  401/10, A61K  31/4439, A61P  

25/28 
(22) 20.06.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/GB2013/051606  20.06.2013 (87) WO2013/190302 27.12.2013 
(30) 61/662,592       21.06.2012 US 
(71) ASTRAZENECA AB  (SE) 

SE-151 85 Sodertalje, Sweden 
(72) BOHLIN, Martin, Hans (SE), STEWART, Craig Robert (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Muối camsylat để điều trị các bệnh liên quan đến amyloit 

beta (ABeta) và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến muối camsylat của (1r,1'R,4R)-4-metoxy-5''-metyl-6'-[5-(prop-1-
yn-1-yl)pyri®in-3-yl]-3'H-®ispiro[xyclohexan-1,2'-in®en-1'2'-imi®azol]-4''- amin và 

dược phẩm chứa muối này để điều trị các bệnh liên quan đến A như bệnh Alzheimer, 

hội chứng Down, bệnh mạch máu do dạng tinh bột  và các tình trạng bệnh như chứng 

sa sút trí tuệ bao gồm chứng sa sút trí tuệ có nguồn gốc kết hợp bệnh mạch và thoái hóa, 
chứng sa sút trí tuệ trước tuổi già, chứng sa sút trí tuệ tuổi già và chứng sa sút trí tuệ liên 
quan đến bệnh Parkinson, chứng liệt trên nhân tiến triển hoặc thoái hóa thân nền vỏ não.  
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(11) 42121 

(21) 1-2014-04219 (51) 7 C08G  65/00,  65/30,  65/32, C07C  

41/00 
(22) 12.06.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/US2013/045412  12.06.2013 (87) WO2013/191987 27.12.2013 
(30) 61/663,015       22.06.2012 US 
(71) INVISTA TECHNOLOGIES S.A R.L.  (CH) 

Zweigniederlassung St. Gallen, Kreuzackerstrasse 9, CH-9000 St. Gallen, Switzerland 
(72) SUN, Qun (US), DORAI, Suri, N.  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quy trình và thiết bị chuyển hóa dieste của polyete polyol 

thành dihydroxy polyete polyol tương ứng và phương pháp 

loại bỏ xúc tác khỏi hỗn hợp sản phẩm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình và thiết bị chuyển hóa dieste của polyete polyol thành 
dihydroxy polyete polyol tương ứng khi có mặt alkanol có từ 1 đến 4 cacbon và chất xúc 
tác kim loại kiềm hoặc kiềm thổ, trong đó thành phần chất xúc tác của hỗn hợp sản 
phẩm bao gồm polytetraalkylen ete glycol, alkanol và chất xúc tác, hầu như không chứa 
sản phẩm phụ alkanol axetat. Sáng chế còn đề xuất phương pháp có hiệu quả cao để loại 
bỏ thành phần chất xúc tác của hỗn hợp bao gồm polytetraalkylen ete glycol, alkanol và 
chất xúc tác kim loại kiềm hoặc kiềm thổ bằng cách cho hỗn hợp, khi không có nước bổ 
sung tiếp xúc với nhựa trao đổi ion nhất định ở các điều kiện tiếp xúc đặc hiệu.  
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(11) 42122 

(21) 1-2014-04221 (51) 7 C07D  403/12, A61P  35/00, C07D  

401/12,  401/14,  403/14,  407/14,  
409/14,  417/12,  417/14 

(22) 20.05.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/IB2013/054145     20.05.2013 (87) WO/2013/175388 28.11.2013 
(30) 61/649,645     21.05.2012     US 

61/695,533     31.08.2012     US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) BURGER, Matthew, T. (US), DRUMM III, Joseph (US), NISHIGUCHI, Gisele (US), 

RICO, Alice (US), SIMMONS, Robert Lowell (US), TAFT, Benjamin (US), TANNER, 
Huw (GB) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất N-pyridinyl amit được thế vòng làm chất ức chế 

kinaza và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): như được thể hiện dưới đây  
 

 
 

muối dược dụng, đồng phân đối ảnh, rotame, chất hỗn biến, hỗn hợp đẳng phân của nó. 
Sáng chế cũng đề cập đến hợp chất có công thức (I) và dược phẩm chứa nó được sử 
dụng trong phương pháp điều trị bệnh hoặc tình trạng qua trung gian PIM kinaza. 
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(11) 42123 

(21) 1-2014-04227 (51) 7 C12N  15/82 

(22) 19.06.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/EP2013/062744 19.06.2013 (87) WO 2013/189984 27.12.2013 
(30) 61/661,364      19.06.2012 US 

12172557.6      19.06.2012 EP 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) LERCHL, Jens (DE), TRESCH, Stefan (DE), MASSA, Dario (IT), SEISER, Tobias 

(DE), WITSCHEL, Matthias (DE), APONTE, Raphael (CA), PAULIK, Jill Marie (US), 
BROMMER, Chad (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cây chuyển gen  biểu hiện polypeptit protoporphyrinogen 

oxidaza (PPO) đột biến chịu được thuốc diệt cỏ, phương pháp 

khống chế thực vật không mong muốn và phương pháp tạo ra 

cây chuyển gen chịu được thuốc diệt cỏ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp khống chế loài thực vật không mong muốn ở khu vực 
canh tác cây trồng, phương pháp này bao gồm các bước tạo ra, tại thực địa, cây trồng mà 
chứa ít nhất một axit nucleic bao gồm trình tự nucleotit mã hóa protoporphyrinogen 
oxidaza (PPO) kiểu dại hoặc đã gây đột biến mà kháng hoặc chịu được thuốc diệt cỏ ức 
chế PPO bằng cách phun lượng hữu hiệu thuốc diệt cỏ tại khu vực thực địa. Sáng chế 
cũng đề cập đến cây trồng chứa enzym PPO kiểu dại hoặc đã đột biến, và phương pháp 
thu được cây trồng này.  
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(11) 42124 

(21) 1-2014-04230 (51) 7 C07D  231/40, A61K  31/192, A61P  

19/04 
(22) 17.06.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/EP2013/062458 17.06.2013 (87) WO 2013/189862 27.12.2013 
(30) 61/661,958      20.06.2012 US 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) Stephen Deems Gabriel (US), Matthew Michael Hamilton (US), Yimin Qian  (US), 

Achyutharao Sidduri (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrazol được thế dùng làm chất đối kháng thụ thể 

axit lysophosphatidic (LPAR) 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I)  
 

 
 

và muối dược dụng của nó, trong đó các phần tử thế như được thể hiện trong phần mô 
tả. Hợp chất này và dược phẩm chứa nó là hữu dụng để điều trị bệnh và rối loạn liên 
quan đến tình trạng viêm ví dụ như bệnh xơ hóa phổi.  
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(11) 42125 

(21) 1-2014-04233 (51) 7 A44B  19/62 

(22) 22.08.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/072475      22.08.2013 (87) WO2015/025412A1 26.02.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.12.2014 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018642, Japan 
(72) TAKIYAMA, Hironori (JP), IWASHITA, Keisuke (JP), HASHIMOTO, Takuma  (JP), 

ASAO, Shinji  (JP), ANNAKA, Toru  (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp sản xuất khóa kéo

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp sản xuất khóa kéo. Thiết bị sản xuất khóa 
kéo (10) bao gồm cơ cấu cắt (20), cắt dây khóa kéo liên tục (11) được phân phối ở trạng 
thái lắc lư; chi tiết dẫn dây (30), có cặp phần kẹp (34) có khả năng kẹp dây khóa kéo 
(11A), và cơ cấu quay (33), di chuyển luân phiên phần kẹp (34) giữa vị trí thẳng đứng 
(P1) mà tại đó bề mặt kẹp của phần kẹp (34) hướng tới hướng thẳng đứng và vị trí ngang 
(P2) mà tại đó bề mặt kẹp hướng tới hướng nằm ngang; cơ cấu cung cấp tay kéo khóa 
(110), cung cấp tay kéo khóa (17) đến vị trí cung cấp tay kéo khóa (P3); cơ cấu đi 
chuyển bộ phận giữ (130), di chuyển luân phiên cặp giữ tay kéo khóa (145) giữa vị trí 
cung cấp tay kéo khóa (P3) và vị trí lắp đặt tay kéo khóa (P4); và cơ cấu phân phối dây 
khóa kéo (160), phân phối dây khóa kéo (11A) từ vị trí ngang (P2) đến vị trí lắp đặt 
trượt (P4) để lắp đặt tay kéo khóa (17).  
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(30) 2012-196899       07.09.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2014 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) NAGAO Naoya (JP), TANAKA Hiroyuki (JP), FUJIWARA Kakuta (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tường thép liên kết 

  (57)      Sáng chế đề cập đến tường thép được liên kết, khoảng cách lớn nhất L (mm) làm khoảng 
cách trung tâm giữa các ống thép thứ nhất và thứ hai mà liền kề với nhau và giữa chúng 
khoảng cách tâm là khoảng cách lớn nhất, độ cao H (mm) của phần thân, và kích thước 
D (mm) mà là tổng của các bán kính của các ống thép thứ nhất và thứ hai thỏa mãn 
công thức (1) sau:  
[Công thức 1]  

D  L (1/ 2) x H ... (1)  
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(21) 1-2014-04292 (51) 7 B28B  17/00 

(22) 21.06.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/US2013/047078  21.06.2013 (87) WO2013/192531 27.12.2013 
(30) 13/531,151       22.06.2012 US 
(75) NIKE INNOVATE C.V.   (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sợi phức hợp có tính nhạy với kích thích và sản phẩm may mặc 

được làm từ vải/sản phẩm dệt thích ứng có sợi phức hợp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến sợi có tính chất động có khả năng thay đổi để thích ứng với kích 
thích bên ngoài. Sợi theo sáng chế được thay đổi đối xứng theo hướng kính. Sợi này có 
thể là nhạy nhiệt, nhạy ẩm, nhạy từ trường, nhạy trường điện từ v.v... Sợi theo sáng chế 
có thể được kết hợp lại thành bó sợi và có thể được dệt kim hoặc dệt thoi thành sản 
phẩm dệt/vải. Sản phẩm may mặc hoặc các mặt hàng khác có thể được làm từ sản phẩm 
dệt/vải kết hợp với sợi có tính chất động, cho phép thay đổi tính chất của các sản phẩm 
may mặc để thích ứng với các điều kiện của môi trường.  
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(21) 1-2014-04293 (51) 7 C02F  3/00,  3/12 

(22) 31.07.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/070799      31.07.2013 (87) WO/2014/021397 06.02.2014 
(30) 2012-170650      31.07.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.01.2015 
(71) ORIENTNANO CO., LTD.  (JP) 

Eclair-Soubudai 1st floor, 37-21, Soubudai 1-chome, Zama-shi, Kanagawa 2520011, 
Japan 

(72) MOMIYAMA, Toshiya  (JP), KONNO, Yukihito (JP), TSUBONE, Toshiaki (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất hoạt hóa hệ vi khuẩn, chất kháng vi khuẩn dạng sợi có 

chất hoạt hóa hệ vi khuẩn và phương pháp xử lý nước thải 

chứa dầu, mỡ và chất tương tự bằng cách sử dụng chất hoạt 

hóa hệ vi khuẩn này 

  (57)     Sáng chế đề xuất chất hoạt hóa hệ vi khuẩn để ngăn ngừa việc liên kết lại của dầu, mỡ 
hoặc các chất tương tự đã phân tán; và hoạt hóa vi sinh vật trong hệ thống xử lý bùn 
hoạt tính; và phương pháp xử lý nước thải chứa dầu, mỡ hoặc các chất tương tự bằng 
chất hoạt hóa hệ vi khuẩn. Chất hoạt hóa hệ vi khuẩn này chứa từ 0,0005% đến 8% khối 
lượng là polyoxyalkylen alkylete có từ khoảng 13 đến 22 nguyên tử cacbon, từ 0,0005% 
đến 2% khối lượng là đialkanolamit axit béo là thành phần chính, và phần còn lại là 
nước. Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý nước thải chứa dầu, mỡ hoặc các chất tương 
tự, bao gồm bước đưa chất hoạt hóa hệ vi khuẩn vào nước thô, loại bỏ dầu hoặc mỡ đã 
phân tán trong nước thô, nhờ sự hoạt hóa của chất hoạt hóa hệ vi khuẩn, ra khỏi nước 
thô cùng với chất gây ô nhiễm hữu cơ khác, tăng đặc tính sa lắng của bùn hoạt tính 
trong bể thông khí và tăng cường sự hô hấp nội sinh của vi sinh vật trong bùn hoạt tính 
để đạt được sự tách trọng lực ổn định mà không thêm chất keo tụ bất kỳ.  
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(22) 24.05.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/EP2013/060759  24.05.2013 (87) WO 2013/186029 19.12.2013 
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(71) HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS (SWITZERLAND) GMBH  (CH) 

Legal Services Department, Klybeckstrasse 200, CH-4057 Basel, Switzerland 
(72) ROENTGEN, Georg (DE), GRACIET, Jean-Christophe (FR), HILDEBRAND, Rainer 

(DE), FEKETE, Laszlo  (CH), SCHMIDLIN, Marie (FR), CHRISTNACHER, Hubert 
Jean-Luc  (FR) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Thuốc nhuộm hoạt tính và quy trình điều chế thuốc nhuộm 

hoạt tính này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thuốc nhuộm hoạt tính có công thứ (1):  
 

 
 

trong đó Q1 và Q2 độc lập với nhau là hyđro hoặc C1-C4 alkyl không được thế hoặc được 
thế; A là gốc của chất mang màu monoazo, polyazo, azo tạo phức với kim loại, 
antraquinon, phtaloxyanin, focmazan hoặc dioxazin; X là halogen, 3- hoặc 4-
carboxypyridin-1-yl hoặc 3- hoặc 4-carbamoylpyridin-1-yl, Y là vinyl hoặc gốc -CH2- 
CH2-U và U là nhóm loại bỏ được trong các điều kiện kiềm, và q là 1 hoặc 2,  

Thuốc nhuộm hoạt tính nêu trên là thích hợp để nhuộm và in lên vật liệu sợi 
xenluloza hoặc vật liệu sợi chứa nhóm amit.  

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế thuốc nhuộm hoạt tính có công 
thức (1) nêu trên.  
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(72) Tomoko MATSUZAKI (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống và phương pháp xử lý nước thải chứa các chất hữu cơ 

lơ lửng 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp xử lý hiệu quả nước thải chứa các chất hữu 
cơ lơ lửng với nồng độ cao. Hệ thống được trang bị: thiết bị phân tách các chất hữu cơ lơ 
lửng (10) mà tách các chất hữu cơ lơ lửng từ nước; thiết bị phân hủy cặn thải yếm khí 
(20) mà phân hủy yếm khí các chất hữu cơ lơ lửng (10); thiết bị (30) để chuyển hóa 
thành nitrit, thiết bị (30) oxy hóa amoniac có trong chất lỏng được phân hủy thành nitrit 
dưới điều kiện hiếu khí; thiết bị tách nitơ tự dưỡng (40) mà nhờ thiết bị này amoniac có 
trong chất lỏng được xử lý từ thiết bị (30) được oxy hóa thành khí nitơ dưới điều kiện 
yếm khí với vi sinh vật tách nitơ tự dưỡng; và đường truyền thứ nhất (R1) mà qua đó 
chất lỏng được tách từ đó mà các chất hữu cơ lơ lửng được loại bỏ được cung cấp cho 
thiết bị (30) để chuyển hóa thành nitrit.  
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(11) 42131 
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(22) 25.06.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/IB2013/001342     25.06.2013 (87) WO 2014/001874 03.01.2014 
(30) 13/531,939     25.06.2012     US 
(71) YAGNA LIMITED  (GB) 

1 Stradbroke Park Tomswood Road, Chigwell, Essex 1G7 5QL, United Kingdom 
(72) Giussepe TRIGIANTE (GB) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp  dẫn xuất hóa bề mặt nguyên liệu xenluloza có 

khả năng phân hủy sinh học  

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý nguyên liệu xenluloza bằng chế phẩm làm tăng 
tính kỵ nước cho nguyên liệu này mà không làm mất đi tính phân hủy sinh học của nó. 
Các phương pháp được bộc lộ trong bản mô tả này dùng để este hóa các nhóm hydroxyl 
sẵn có trên nguyên liệu xenluloza, trong đó các nhóm hydroxyl này là được "che chắn" 
bởi các mạch hữu cơ cồng kềnh, đồng thời sáng chế cũng đề cập đến các sản phẩm thu 
được theo phương pháp này. Các nguyên liệu được xử lý có tính kỵ nước, chức năng che 
chắn và các tính chất cơ học cao hơn và có thể được sử dụng cho các lĩnh vực ứng dụng 
bất kỳ trong đó cần đến các đặc tính này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thể liên hợp miễn dịch chứa kháng thể kháng cụm biệt hóa 79b 

(CD79b) 

  (57)    Sáng chế đề xuất các kháng thể kháng CD79b và các thể tiếp hợp miễn dịch và dược 
phẩm chứa thể tiếp hợp miễn dịch này.   
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(54) Thiết bị sấy thóc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sấy thóc với mục đích tăng năng suất và hiệu suất sấy của 
thiết bị. Thiết bị sấy theo sáng chế là loại tháp tròn, cố định, sấy liên tục. Bộ phận chính 
của thiết bị là bốn ống tròn đồng tâm làm bằng tôn lỗ (1, 2, 3, 4) tạo thành bốn khoang 
(I, II, III, IV), trong đó các khoang (II, IV) là hai khoang sấy; khoang (III) là khoang 
khí nóng nằm ở giữa có tác dụng tản đều nhiệt để sấy trong khoang. Thóc ẩm được đưa 
vào để sấy từ phía trên (A) và được rải đều vào phễu (5) nhờ đĩa quay (7). Thóc đi từ 
phễu (5) vào các khoang (II và IV) liên tục tiếp xúc với khí nóng từ khoang (III), nhờ đó 
được sấy khô dần và đi ra ngoài qua cửa (B1) và cửa (B2). Hơi ẩm từ khoang (IV) đi qua 
các lỗ của ống (4) thoát ra ngoài trời, còn hơi ẩm từ khoang (II) đi qua ống (1) vào 
khoang (I) được quạt hút (6) đưa ra ngoài ở phía trên. Thời gian di chuyển của thóc 
trong thiết bị được điều chỉnh bằng van (10). Nhờ có hai khoang sấy nên năng suất và 
hiệu suất sấy của thiết bị cao hơn (so với thiết bị có một khoang sấy). Ngoài việc sấy 
thóc, thiết bị còn có thể sấy các loại nông sản dạng hạt khác như ngô, đỗ, cà phê.  
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(72) TSUJI Ichiro  (JP), YAMAZAKI Ryuichi (JP), KOGA Yoshitaka  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ điều khiển động cơ

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ điều khiển động cơ có khả năng ngăn ngừa các vấn đề xảy ra do 
nước, các hoá chất, sự rung lắc, nhiệt, nhiễu, và tương tự. ECU này bao gồm bản mạch 
in về cơ bản có hình chữ nhật (1) mà trên đó vi điều khiển (21) được lắp vào. Bản mạch 
in (1) bao gồm phần đầu nối (2) mà ở đó các cực đấu nổi (5) được bố trí sắp xếp trên 
một phần cạnh bên dọc theo chiều dọc của nó. Các cực đấu nối của phần đầu nối (2) bao 
gồm các cực đấu nối (5a) dùng cho đầu vào trên một phía theo chiều dọc và các cực đấu 
nối (5b) dùng cho đầu ra ở phía còn lại so với vị trí lắp đặt. Vi điều khiển được bố trí về 
cơ bản tại phần giữa của bản mạch in (1) theo chiều dọc của nó. Linh kiện điện tử như 
mạch giao diện đầu vào (22) được bố trí trên một phía theo chiều dọc, và linh kiện điện 
tử như mạch giao diện đầu ra (23) được bố trí ở phía còn lại.  
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A.  (US), MOORE, Kelly (US), SANDALA, Michael (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chất phân tán nhựa chứa nước bao gồm phức chất kẽm (II) 

amidin, phương pháp sản xuất chất phân tán và phương pháp 

phủ chất nền 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất phân tán nhựa chứa nước bao gồm phức chất kẽm (II) amidin 
và phương pháp sản xuất chất phân tán này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp phủ chất nền bằng chất phân tán này.  
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(NZ), Ian George TUCKER (NZ) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm để tiêm trong cơ hoặc dưới da, ống tiêm chứa chế 

phẩm này và phương pháp sản xuất chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa penethamat (PNT) hoặc dược chất tương đương của 
nó và ít nhất một chất mang dạng dầu.  
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(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Kết cấu làm kín cho động cơ đốt trong pittông quay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu làm kín cho động cơ đốt trong pittông quay bao gồm khối 
quay (11) có dạng hình trụ với xi lanh được bố trí đồng tâm (12) với pittông (13) và hộp 
cố định bên ngoài (10) với ít nhất một cổng nạp (14) và/hoặc cổng xả (15). Mặt ngoài 
(16) của khối quay (11) là mặt quay tròn với tiết diện là một đường thẳng hoặc đường 
cong. Trong rãnh bên hình tròn (2) có bộ phận làm kín bên bao gồm các phân đoạn làm 
kín bên hình tròn (1) luôn luôn được đặt giữa các dải đệm kín ngang (3) cạnh nhau. Dải 
đệm kín (3) đi ngang qua rãnh bên (2).  
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(30) 1250566-5       31.05.2012 SE 
(71) GRANGES SWEDEN AB  (SE) 

S-612 81 Finspang, Sweden 
(72) AHL Linda (SE), WESTERGARD Richard (SE), ABRAHAMSON David (SE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm vảy hàn bằng hợp kim nhôm để hàn vảy không cần chất 

trợ dung, sản phẩm hàn vảy và phương pháp hàn vảy thiết bị 

trao đổi nhiệt không dùng chất trợ dung 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm vảy hàn bằng hợp kim nhôm để hàn vảy không cần chất trợ 
dung. Tấm vảy hàn này bao gồm phần lõi làm bằng hợp kim nhôm được phủ bằng lớp 
trung gian và hợp kim vảy hàn hệ Al-Si. Lớp trung gian bằng hợp kim nhôm chứa Si với 

lượng  1% và Mg với lượng nằm trong khoảng từ 0,1% đến 2,5%. Hợp kim hàn vảy hệ 

Al-Si chứa Si với lượng nằm trong khoảng từ 5 đến 14% và Bi với lượng nằm trong 
khoảng từ 0,01% đến 1 ,0% Phần lõi và lớp trung gian có nhiệt độ nóng chảy cao hơn so 
với nhiệt độ nóng chảy của hợp kim vảy hàn. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến sản 
phẩm hàn vảy, phương pháp hàn vảy thiết bị trao đổi nhiệt không dùng chất trợ dung và 
thiết bị trao đổi nhiệt bao gồm tấm vảy hàn bằng hợp kim nhôm này.  
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(21) 1-2014-04393 (51) 7 H04N  7/26,  21/234,  21/6336,  
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(86) PCT/US2013/046152   17.06.2013 (87) WO/2014/004150 03.01.2014 
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13/773,060        21.02.2013 US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, USA 
(72) WANG, Ye-Kui (CN), CHEN, Ying (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý dữ liệu viđeo

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống, phương pháp và thiết bị xử lý dữ liệu viđeo. Một số ví dụ 
về hệ thống, phương pháp và thiết bị theo các phương án thực hiện sáng chế nhận chỉ 
báo bên ngoài ở bộ giải mã viđeo. Hệ thống, phương pháp và thiết bị theo các ví dụ này 
xử lý hình ảnh truy cập ngẫu nhiên không lỗi (clean random access - CRA) dưới dạng 
hình ảnh truy cập liên kết bị phá vỡ (broken link access - BLA) dựa trên chỉ báo bên 
ngoài.  
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(22) 24.05.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/FR2013/051137  24.05.2013 (87) WO2013/178915 05.12.2013 
(30) 1255076       01.06.2012 FR 
(71) LESAFFRE ET COMPAGNIE  (FR) 

41 rue Etienne Marcel, F-75001 Paris, France. 
(72) DESFOUGERES, Thomas (FR), PIGNEDE, Georges (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Chủng nấm men có khả năng chuyển hóa xyloza và chịu được 

axit axetic, phương pháp thu chủng nấm men và phương pháp 

sản xuất sản phẩm lên men 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng nấm men có khả năng chuyển hóa xyloza và chịu được chất 
ức chế sự lên men là axit axetic, phương pháp thu chủng nấm men và phương pháp sản 
xuất sản phẩm lên men. Phương pháp thu chủng nấm men theo sáng chế bao gồm các 
bước:  
- lai chủng nấm men được lưu giữ ở CNCM có số hiệu lưu giữ I-4538 với chủng nấm 
men được lưu giữ ở CNCM có số hiệu lưu giữ I-4627, để thu được ít nhất một thể lai,  
- chọn ít nhất một thể lai có khả năng chuyển hóa xyloza và chịu được axit axetic.  
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628-11 Gojan-ri, Cheongbuk-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-832, Republic 
of Korea 

(72) CHO, Yang-yeon (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị kiểm tra biến tính dây chuyền

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kiểm tra biến tính dây chuyền bao gồm một phần thân chính 
tạo thành một khoảng không trong đó quá trình kiểm tra biến tính cho một vật kiểm tra 
biến tính được thực hiện; một bộ thu vào hộp chứa được bố trí trong khu vực đầu vào 
của phần thân chính mà hộp chứa đựng các vật kiểm tra biến tính được đưa vào; một 
vùng làm nóng được bố trí bên trong phần thân chính để làm nóng hộp chứa đi qua bộ 
phận thu hộp chứa đến phạm vi nhiệt độ được định trước; một vùng làm mát để làm mát 
hộp chứa, được làm nóng bởi vùng làm nóng, tới nhiệt độ phòng; một bộ phận nhả để 
đưa ra hộp chứa đã được làm mát bởi vùng làm mát.  
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(71) LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE LTD.  (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul 110-783, Republic of Korea 

(72) KIM, Sung Jin (KR), PARK, Mi Jeong (KR), HA, Won Ho (KR), LEE, In Ho (KR), 
LEE, Sang Min (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Sợi lông bàn chải đánh răng có phần đầu có cấu trúc kép và 

bàn chải đánh răng có gắn các sợi lông này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sợi lông bàn chải đánh răng bao gồm: phần lõi bao gồm thân đàn 
hồi bằng cao su; phần phủ được tạo thành xung quanh phần chu vi của phần lõi và bằng 
nhựa cứng hơn thân đàn hồi bằng cao su, trong đó một đầu mà từ đó phần lõi lộ ra ngoài 
được tạo thành tại phần đầu của phần lõi này. Do phần đầu thân đàn hồi bằng cao su 
được thiết kế lộ ra tại đầu sợi lông, đi vào trong tiếp xúc trực tiếp với nướu răng, bàn 
chải theo sáng chế có ưu điểm là xoa bóp mềm mại cho nướu răng trong khi chải răng.  

 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
188 

(11) 42143 

(21) 1-2015-00008 (51) 7 C13K  1/02, C12M  1/40, C12P  

19/14 
(22) 01.07.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/US2013/048963  01.07.2013 (87) WO 2014/008203 A3 09.01.2014 
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271 Salem St., Unit L, Woburn, Massachusetts 01801, United States of America 
(72) MEDOFF, Marshall (US), MASTERMAN, Thomas, Craig (US), LAVIGNE, Randy 

(US), HUANG, Jamie, K. (US), CREASY, Kaitlyn (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý nguyên liệu sinh khối và hệ thống đường 

hoá sinh khối 

  (57)     Sáng chế đề cập phương pháp xử lý nguyên liệu sinh khối và hệ thống đường hoá sinh 
khối. Sinh khối (ví dụ, sinh khối thực vật, sinh khối của động vật, và sinh khối từ nguồn 
thải đô thị) được xử lý để tạo ra các chất trung gian và các sản phẩm hữu ích, như năng 
lượng, các loại nhiên liệu, các loại thực phẩm hoặc các loại nguyên liệu. Ví dụ, các hệ 
thống được bộc lộ có thể sử dụng các loại nguyên liệu, như nguyên liệu xenluloza 
và/hoặc nguyên liệu lignoxenluloza, để tạo ra sản phẩm trung gian hoặc thành phẩm, ví 
dụ, bằng cách đường hóa enzym theo cách liên tục, bán liên tục, hoặc không liên tục.  
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(72) Paul POLAKIS (US), Andrew POLSON  (US), Susan Diane SPENCER (US), Shang-

Fan YU (US), Bing ZHENG  (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thể tiếp hợp miễn dịch chứa kháng thể kháng CD79b và dược 

phẩm chứa thể tiếp hợp này 

  (57)      Sáng chế đề xuất kháng thể kháng CD79b, thể tiếp hợp miễn dịch chứa kháng thể này và 
dược phẩm chứa thể tiếp hợp này.  
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(72) LIAO, Ning (CN), CHEN, Zhibo (CN), XIE, Kai (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị đánh giá chất lượng hình ảnh video ở 

mức dòng bit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khối dạng macro trong trình tự viđeo có thể không giải mã được do 
dữ liệu được nén tương ứng bị mất hoặc cú pháp nằm ngoài sự đồng bộ hóa. Khối dạng 
macro không giải mã được có thể được giấu nhờ sử dụng kỹ thuật giấu lỗi. Mức thành 
phần lạ nhìn thấy ban đầu do các khối dạng macro không giải mã được gây ra có thể 
được ước tính là hàm của độ phóng đại động, khoảng cách giấu lỗi, và/hoặc năng lượng 
®− thừa. Thành phần lạ nhìn thấy ban đầu có thể truyền theo không gian hoặc theo thời 
gian đến các khối dạng macro khác thông qua sự dự đoán. Xem xét cả thành phần lạ 
nhìn thấy ban đầu và các thành phần lạ được truyền, mức thành phần lạ tổng thể có thể 
được ước tính đối với các khối dạng macro riêng biệt. Chất lượng trực quan đối với trình 
tự viđeo có thể được đánh giá bằng cách nhóm các mức thành phần lạ của mức khối 
dạng macro.  
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(72) MOSKOVICH, Robert (US), LEE, David (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc miệng và phương pháp tạo đầu dụng cụ này

  (57)    Sáng chế đề cập tới dụng cụ chăm sóc miệng có mặt ghép nối nhiều màu. Theo một 
phương án thực hiện, sáng chế đề xuất dụng cụ chăm sóc miệng bao gồm: tay cầm; và 
đầu bao gồm: cụm chi tiết làm sạch được tạo hình trước có tấm đầu và các chi tiết làm 
sạch răng được gắn với tấm đầu, tấm đầu được tạo từ vật liệu có màu thứ nhất; thân 
mang có hốc, thân mang được tạo từ vật liệu có màu thứ hai; mặt ghép nối nhiều màu 
được tạo giữa đường bao ngoài của hốc và đường bao ngoài của tấm đầu; và tấm đầu 
được làm nóng chảy với thân mang dọc theo ít nhất một phần của mặt ghép nối nhiều 
màu.  

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
192 

(11) 42147 

(21) 1-2015-00035 (51) 7 G01N  21/85,  21/35 

(22) 14.06.2013 (43) 25.05.2015 
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(72) Ryoichi FUKAZAWA  (JP), Shigenori TOMINAGA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị phát hiện vật lạ và phương pháp phát hiện vật lạ 

trong bột bằng cách sử dụng sóng xung terahertz 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát hiện vật lạ bao gồm máy tạo dao động (11), hệ quang 
học (12), cơ cấu nhận (13), cơ cấu quét (14), và cơ cấu vận hành (15). Máy tạo dao động 
(11) được tạo cấu hình để tạo ra sóng xung terahertz và phát xạ sóng xung terahertz làm 
ánh sáng bức xạ. Hệ quang học (12) được tạo cấu hình để dẫn ánh sáng bức xạ đến phần 
thứ nhất của vật chứa và tụ ánh sáng được phản chiếu từ vật chứa. Cơ cấu nhận (13) 
được tạo cấu hình để đưa ra tín hiệu tương ứng với ánh sáng được tụ được phản chiếu và 
còn đo tiếng dội. Cơ cấu quét (14) được tạo cấu hình để quét vị trí của ánh sáng bức xạ 
được dẫn trên phần thứ nhất theo mẫu hai chiều. Cơ cấu vận hành (15) được tạo cấu hình 
để phát hiện vật lạ (21) ở bột trong vật chứa (20) dựa vào ít nhất một trong tín hiệu dạng 
sóng theo thời gian, hình ảnh phản chiếu, phổ năng lượng, hình ảnh chụp bằng tia X 
theo lớp, và hình ảnh tần số. Tín hiệu dạng sóng theo thời gian được đưa ra từ cơ cấu 
nhận theo trình tự thời gian.  
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(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Sợi đàn hồi được kéo sợi từ chất nấu chảy, vải làm từ sợi này 

và sản phẩm quần áo làm từ vải này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến sợi đàn hồi được kéo sợi từ chất nấu chảy có thể được làm thành 
quần áo có cảm giác sử dụng dễ chịu. Sợi đàn hồi bao gồm một polyeste polyuretan dẻo 
nóng được điều chế từ hỗn hợp phản ứng bao gồm polyisoxyanat, chất trung gian 
polyeste có nhóm hydroxyl cuối mạch mạch thẳng và một hoặc nhiều chất kéo dài 
mạch.  
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P. O. Box 2189 (CORP-URC-SW359), Houston, Texas 77252-2189, United States of 
America 

(72) GRAVE, Edward, J. (US), BYMASTER, Adam, S. (US), FOWLER, Tracy, A. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống và phương pháp phân tách nhiều pha

  (57)     Hệ thống và phương pháp phân tách các chất lỏng và các chất khí trong chất lưu nhiều 
pha được đề xuất trong sáng chế. Phương pháp bao gồm chảy chất lưu nhiều pha vào số 
vách chia trong hệ thống phân tách nhiều pha, trong đó các vách chia được tạo cấu hình 
để làm giảm vận tốc của chất lưu nhiều pha. Phương pháp cũng bao gồm phân tách chất 
lưu nhiều pha vào giữa số ống dẫn phía dưới và số ống dẫn phía trên, trong đó mỗi ống 
dẫn phía dưới bao gồm vùng giãn nở được tạo cấu hình để làm giảm áp suất trong ống 
dẫn phía dưới để cho phép các chất lỏng được cuốn xả từ ống dẫn phía trên tương ứng 
thông qua ống xả.  
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Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 

(72) Monique Bodil van Niel (NL), Benjamin Fauber (US), Simon Gaines (GB), Alberto 
Gobbi (CH), Olivier Rene (CA), David Vesey (GB), Stuart Ward (GB) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất aryl sultam dùng làm chất điều biến thụ thể mồ côi 

liên quan đến thụ thể retinoit (RORc) và dược phẩm chứa dẫn 

xuất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I:  
 

 
 

hoặc muối dược dụng của nó,  
trong đó m, n, p, q, r, A, W, X1, X2, X3, X4, Y, Z, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, 
R11 và R12 là như được xác định trong bản mô tả. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp 
điều chế hợp chất để điều trị bệnh viêm như bệnh viêm khớp.  
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(72) Georg Jaeschke (DE), Lothar Lindemann (DE), Heinz Stadler (CH), Eric Vieira (CH) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất aryletynyl và dược phẩm chứa nó

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất etynyl có công thức I: 
 

 
 

trong đó R1 là phenyl, tùy ý được thế bằng 1 đến 2 nguyên tử halogen; được chọn từ flo 
hoặc clo; hoặc muối cộng axit dược dụng ở dạng tinh khiết đồng phân đối ảnh. Các tác 
giả sáng chế đã phát hiện ra rằng hợp chất theo sáng chế là chất điều biến dị lập thể của 
thụ thể glutamat hướng chuyển hóa kiểu phụ 5 (mGluR5).  
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(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, USA 
(72) RAMASUBRAMONIAN, Adarsh Krishnan (IN), WANG, Ye-Kui (CN), CHEN, Ying 

(CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã dữ liệu viđêo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã dữ liệu viđêo. Thiết bị 
mã hóa viđêo mã hóa tiêu đề lát cho lát dữ liệu viđêo. Tiêu đề lát bao gồm phần tử cú 
pháp chứa thông tin nhận dạng cho hình ảnh tham chiếu dài hạn, trong đó thông tin 
nhận dạng này được báo hiệu chính xác trong tiêu đề lát hoặc thu được từ bộ tham số 
trình tự tương ứng với lát này. Khi phần tử cú pháp này chỉ ra rằng thông tin nhận dạng 
cho hình ảnh tham chiếu dài hạn được báo hiệu chính xác, để mã hóa tiêu đề lát, thiết bị 
mã hóa viđêo được định cấu hình thêm để mã hóa trị số thông tin nhận dạng cho hình 
ảnh tham chiếu dài hạn trong tiêu đề lát.  
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(DE), WENNER, Stefan (DE), KORFER, Martin (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Lò phản ứng và quy trình điều chế hydro sulfua 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò phản ứng và quy trình để tổng hợp hydro sulfua từ lưu huỳnh và 
hydro nguyên tố ở áp suất tăng và nhiệt độ tăng. Sáng chế còn đề cập đến việc sử dụng 
lò phản ứng để điều chế hydro sulfua có năng suất cao và có lượng H2Sx thấp.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Lò phản ứng và quy trình điều chế hydro sulfua 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò phản ứng và quy trình để tổng hợp hydro sulfua từ lưu huỳnh và 
hydro nguyên tố ở áp suất tăng và nhiệt độ tăng. Sáng chế còn đề cập đến việc sử dụng 
lò phản ứng để điều chế hydro sulfua có năng suất cao và có lượng H2Sx thấp.  
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(DE), WENNER, Stefan (DE), KORFER, Martin (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Lò phản ứng và quy trình điều chế hydro sulfua 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò phản ứng và quy trình để tổng hợp hydro sulfua từ lưu huỳnh và 
hydro nguyên tố ở áp suất tăng và nhiệt độ tăng. Sáng chế còn đề cập đến việc sử dụng 
lò phản ứng để điều chế hydro sulfua có năng suất cao và có lượng H2Sx thấp.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Lò phản ứng và quy trình điều chế hydro sulfua 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò phản ứng và quy trình để tổng hợp hydro sulfua từ lưu huỳnh và 
hydro nguyên tố ở áp suất tăng và nhiệt độ tăng. Sáng chế còn đề cập đến việc sử dụng 
lò phản ứng để điều chế hydro sulfua có năng suất cao và có lượng H2Sx thấp.  
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Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) PACHA, Fakhruddin Esmail (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Quy trình sản xuất hạt tẩy rửa, hạt tẩy rửa và chế phẩm tẩy 

rửa chứa hạt này 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất hạt tẩy rửa chứa ít nhất 40% trọng lượng chất hoạt 
động bề mặt anion và thích hợp để dùng làm chế phẩm tẩy giặt dạng hạt hoặc thành 
phần của nó, quy trình sản xuất theo sáng chế bao gồm các bước: (i) trộn tiền chất hoạt 
động bề mặt anion với nguồn kiềm để tạo ra hỗn hợp được trung hòa, (ii) bổ sung muối 
kim loại kiềm của axit polycarboxylic, lên đến 5% trọng lượng silicat kiềm, polyme 
polycacboxylat và natri cacbonat để tạo ra huyền phù đặc, và (iii) làm khô bằng cách 
phun huyền phù thu được nêu trên để tạo ra hạt tẩy rửa có lượng pha vô định hình lớn 
hơn 60% trọng lượng, ở đó tỷ lệ mol của muối kim loại kiềm của axit polyracboxylic so 
với natri cacbonat nằm trong khoảng từ 0,4 đến 1,6. Sáng chế cũng đề xuất hạt tẩy rửa 
đã được phun khô chứa ít nhất 40% trọng lượng chất hoạt động bề mặt anion, muối kim 
loại kiềm của axit polycarboxylic, lên đến 5% trọng lượng silicat kiềm, polyme 
polycarboxylat và natri cacbonat và thích hợp để sử dụng làm chế phẩm tẩy giặt dạng 
hạt hoặc thành phần của chế phẩm tấy giặt dạng hạt, có thể thu được từ quy trình của 
sáng chế này.  
Theo khía cạnh thứ ba, sáng chế cũng đề xuất chế phẩm tẩy giặt chứa hạt tẩy rửa nêu 
trên.  

 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
203 

(11) 42158 

(21) 1-2015-00067 (51) 7 C07C  37/84,  37/72,  37/82,  39/04,  

39/16 
(22) 04.07.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/068397      04.07.2013 (87) WO 2014/010510 A1 16.01.2014 
(30) 2012-157830      13.07.2012 JP 
(71) IDEMITSU KOSAN CO., LTD.  (JP) 

1-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8321, Japan 
(72) HAYAKAWA, Takashi (JP), KODAMA, Masahiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều chế bisphenol A

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế bisphenol A, trong đó phương pháp này bao 
gồm bước: (1) phenol và axeton được thực hiện phản ứng ngưng tụ sử dụng thiết bị phản 
ứng được làm đầy với chất xúc tác nhựa trao đổi cation axit mạnh được biến tính một 
phần với amin chứa lưu huỳnh, nhờ đó tạo thành bisphenol A và thu được hỗn hợp phản 
ứng dạng lỏng chứa bisphenol A; (2) thành phần có điểm sôi thấp được tách từ hỗn hợp 
phản ứng dạng lỏng, nhờ đó tạo thành nguyên liệu bắt đầu cho sự kết tinh chứa 
bisphenol A cô đặc; (3) nguyên liệu bắt đầu cho sự kết tinh được làm lạnh, do đó sản 
phẩm bổ sung của bisphenol A và phenol được kết tinh để tạo thành sản phẩm kết tinh, 
và sản phẩm kết tinh được tách từ hỗn hợp phản ứng dạng lỏng; và (4) phenol được loại 
bỏ khỏi sản phẩm kết tinh và bisphenol A được thu hồi. Phương pháp điều chế bisphenol 
A cũng bao gồm bước: (R1) nước và phenol được tách từ nước thải, có chứa phenol và 
được tạo thành trong suốt quy trình điều chế bisphenol A, sử dụng metyl isobutyl keton, 
nhờ đó chiết được phenol thô; và (R2) phenol thô được tinh chế bằng chưng cất, nhờ đó 
thu được phenol có nồng độ lưu huỳnh là 0,5 mg/kg hoặc nhỏ hơn và nồng độ nitơ là 0,1 
mg/kg hoặc nhỏ hơn. Phenol thu được ở bước (R2) được tái sử dụng trong ít nhất một 
bước trong các bước từ (1) đến (4).  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chi tiết che kín mối nối điện, bộ dây dẫn điện lắp sẵn đui đèn 

có cấu tạo an toàn sử dụng chi tiết che kín mối nối điện, hệ 

thống đèn LED điện áp DC chiếu sáng cho cây trồng nông 

nghiệp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết che kín mối nối điện dùng cho các mối nối điện nhiều nhánh 
cho hệ thống cấp ánh sáng cho cây trồng, đặc biệt là cây thanh long. Chi tiết che kín 
mối nối điện được làm bằng vật liệu cách điện dùng để bọc kín mối nối điện phân nhiều 
nhánh của dây dẫn điện, chi tiết này gồm hai nửa đối xứng nhau và có thể gài khớp với 
nhau sao cho tạo thành rãnh rỗng giữa chúng để chứa và bọc kín mối nối dây dẫn điện 
đồng thời cho phép các đầu ra của mối nối đi ra khỏi chi tiết che kín này.  
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777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, USA 
(72) DALY, Christopher (US), THURSTON, Gavin (US), PADADOPOULOS, Nicholas J. 

(US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Kháng thể kháng yếu tố sinh trưởng nội mô (EGRF) và dược 

phẩm chứa kháng thể này 

  (57)    Sáng chế đề xuất kháng thể liên kết với yếu tố sinh trưởng nội mô (epidermal growth 
factor receptor - EGFR) và dược phẩm chứa kháng thể này. Theo phương án nhất định 
của sáng chế, kháng thể này là kháng thể của người hoàn chỉnh mà liên kết với EGFR 
của người với ái lực cao. Theo các phương án nhất định, kháng thể theo sáng chế có khả 
năng ức chế sự sinh trưởng của các tế bào khối u biểu hiện EGFR ở mức cao và/hoặc 
cảm ứng sự gây độc tế bào qua trung gian tế bào phụ thuộc kháng thể (antibody-
dependent cell-mediated cytotoxicity - ADCC) của các tế bào này. Kháng thể theo sáng 
chế là hữu ích để điều trị nhiều bệnh ung thư khác nhau cũng như các rối loạn liên quan 
đến EGFR khác.  
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(30) PCT/CN2012/000946     10.07.2012 CN 

12180813.3        17.08.2012 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) DENG, Yan (CN), DING, Guan-Jun (CN), LI, Xiaoke (CN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng và làm trắng răng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa hạt và chất mang được chấp 
nhận về mặt sinh lý. Hạt này có chỉ số khúc xạ tối thiểu là 1,9 và điểm đẳng điện lớn 
hơn pH bằng 6,5. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp làm trắng răng bằng cách sử 
dụng hạt này.  
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(72) STEFANI, Franco (IT), CAMORANI, Carlo Antonio (IT) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Vật liệu gốm dạng hạt dùng để trang trí và quy trình sản 

xuất vật liệu này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu gốm dạng hạt dùng để trang trí, cụ thể là dùng để trang trí 
điều khiển số và quy trình sản xuất vật liệu này, trong đó quy trình này đặc trưng bởi 
bước nung ở nhiệt độ cao.  
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(72) IVACHTCHENKO, Alexandre Vasilievich (RU), DEMIN, Alexandre Viktorovich 
(RU) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm có độ trơn chảy cải thiện, thuốc chứa dược phẩm 

này và phương pháp bào chế thuốc này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực dược phẩm, cụ thể đến dược phẩm rắn chứa hợp chất 2-
amino-2-[2-(4-octylphenyl)etyl]propan-1,3-diol hoặc muối dược dụng của nó, chất làm 
ổn định, chất làm trơn và chất độn; đến phương pháp bào chế dược phẩm, đến thuốc để 
ức chế miễn dịch và điều trị bệnh xơ cứng rải rác. Hợp chất 2-amino-2-[2-(4-
octylphenyl)etyl]propan-1,3-diol là chất điều biến miễn dịch, mà có thể gây ra sự phân 
bố lại của các lympho bào từ dòng máu vào mô bạch huyết thứ cấp mà làm ức chế miễn 
dịch. Sáng chế đề xuất dược phẩm rắn có sự phân bố đồng đều của các thành phần hoạt 
tính, độ ổn định cao, độ trơn chảy cải thiện. Độ trơn chảy cải thiện cho phép sử dụng 
dược phẩm theo sáng chế trên trang thiết bị tự động.  
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29- 1, Heiancho 2-chome, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 230-0031 Japan 
(72) YUZURIHARA, Itsuo (JP), AIKAWA, Satoshi (JP), KUNITAMA, Hiroshi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị cấp công suất cao tần và phương pháp điều khiển công 

suất sóng phản xạ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị công suất cao tần (RF) và phương pháp điều khiển công suất 
sóng phản xạ trong bộ nguồn RF để cấp công suất RF tới tải plasma, sự điều khiển công 
suất sóng phản xạ được thực hiện, trong đó công suất sóng phản xạ của máy phát RF 
được dò và sử dụng công suất sóng phản xạ dò được để điều khiển máy phát RF. Khi 
công suất sóng phản xạ thay đổi trong khoảng thời gian ngắn, sự điều khiển được thực 
hiện dựa trên sự thay đổi giá trị lớn nhất trong số các giá trị dò được của công suất sóng 
phản xạ. Khi công suất sóng phản xạ thay đổi trong khoảng thời gian dài, sự điều khiển 
được thực hiện dựa trên sự thay đổi giá trị được san phẳng thu được bằng cách san 
phẳng các giá trị dò được của công suất sóng phản xạ. Hệ thống vòng điều khiển công 
suất sóng phản xạ bao gồm hệ thống vòng làm giảm giá trị lớn nhất của công suất sóng 
phản xạ và hệ thống chặn hồ quang mà thực hiện việc điều khiển dựa trên việc thay đổi 
đỉnh của công suất sóng phản xạ và hệ thống vòng làm giảm độ lớn công suất sóng phản 
xạ thực hiện sự điều khiển dựa trên độ lớn công suất được san phẳng của công suất sóng 

phản xạ. ở trạng thái chưa đốt trước khi plasma được đốt, máy phát RF tạo ra sai lệch 
công suất sóng phản xạ tổng cộng có khả năng cho phép công suất sóng phản xạ tổng 
cộng phát ra khi tất cả công suất sóng tới phản hồi tới phía máy phát thành công suất 
sóng phản xạ.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất triazolon có tác dụng ức chế enzym prostaglandin 

E synthaza-1 vi thể (mPGES-1), dược phẩm chứa hợp chất này và 

phương pháp điều chế nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) dưới đây và muối dược dụng của nó làm 
chất ức chế enzym prostaglandin E synthaza-1 vi thể (mPGES-1). Hợp chất này có thể 
được dùng để điều trị tình trạng đau và/hoặc viêm ở các bệnh hoặc tình trạng bệnh khác 
nhau như bệnh hen, bệnh viêm xương khớp, bệnh viêm đa khớp dạng thấp, chứng đau 
cấp tính hoặc mạn tính và bệnh thoái hóa thần kinh. 
 

 
 
Trong đó các biến có ý nghĩa như được nêu trong phần mô tả.  
Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này và phương pháp điều chế nó.   
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Vi khuẩn Mycobacterium đã được làm bất hoạt và dược phẩm 

chứa vi khuẩn này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vi khuẩn Mycobacterium đã được làm bất hoạt để sử dụng qua 
đường miệng để ngăn ngừa bệnh lao, được sử dụng theo chế độ đa liều và với khoảng 
thời gian giữa các liều giảm, như để kích thích khả năng dung nạp thuốc đối với sự lây 
nhiễm do vi trùng lao gây ra. Vi khuẩn đã được làm bất hoạt có thể được sử dụng theo 
chế độ nêu trên để kiểm soát sự tiến triển khả năng lây nhiễm từ trạng thái tiềm ẩn đến 
bệnh lao hoạt động.  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Bơm tiêm 

  (57)      Sáng chế đề cập đến bơm tiêm, cụ thể là bơm tiêm có dung tích nhỏ như bơm tiêm thích 
hợp dùng để tiêm ở mắt.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị chiếu xạ chế phẩm dạng bột nhão và hộp để dùng chế 

phẩm dạng bột nhão cần được chiếu xạ trên vị trí xử lý 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị chiếu xạ (10; 100) chế phẩm dạng bột nhão (C), thiết bị này 
bao gồm thân đồ chứa (12; 120) được trang bị phần mở thông theo chiều dài (14; 140), 
để chuyển tiếp chế phẩm dạng bột nhão (C) cần được chiếu xạ, và đầu phân phối (l8; 
180) mở rộng từ phần mở thông theo chiều dài (14; 140); ít nhất một bộ phận chiếu xạ 
(24; 240) được bố trí trong thân đồ chứa (12; 120) và phù hợp để chiếu xạ chế phẩm 
dạng bột nhão (C) khi chuyển tiếp trong phần mở thông theo chiều dài (14; 140); và 
nguồn năng lượng (26; 260) cũng được bố trí trong thân đồ chứa (12; 120) và nối điện 
với ít nhất một bộ phận chiếu xạ (24; 240). Thiết bị theo sáng chế còn bao gồm hộp (50) 
để áp dụng chế phẩm dạng bột nhão (C) cần được chiếu xạ trên vị trí xử lý, hộp bao 
gồm ống (30; 300) chứa chế phẩm dạng bột nhão (C) có khả năng được kết hợp theo 
cách tháo lắp với thiết bị chiếu xạ (10; 100) này.  

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
215 

(11) 42169 

(21) 1-2015-00138 (51) 7 F25D  19/00 

(22) 15.02.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/000829    15.02.2013 (87) WO 2014/013636 A1 23.01.2014 
(30) 2012-160212    19.07.2012      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.01.2015 
(71) 1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
2. TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION  (JP) 
2-9, Suehiro-Cho, Ome, Tokyo, Japan 

(72) AMAO, Katsuhisa (JP), KONDO, Toshiyuki (JP), SATO, Masatoshi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Tủ lạnh theo sáng chế có buồng máy. Buồng máy được bố trí tại phần bên duới về phía 
sau của vỏ máy và được chia tách với vỏ máy bởi vách trước theo mặt trước và mặt sau. 
Giàn ngưng được bố trí trong buồng máy sao cho được đặt cách về phía sau từ vách 
trước. Quạt bức xạ nhiệt được bố trí phía sau của giàn ngưng đối diện với giàn ngưng. 
Cửa không khí vào được bố trí tại phần đáy mà xác định bề mặt đáy của buồng máy về 
phía dưới của khoang giữa vách trước và giàn ngưng, và cho phép buồng máy thông với 
phía ngoài.  
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(21) 1-2015-00140 (51) 7 B42F  13/22,  13/16,  13/26 

(22) 19.06.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/066872    19.06.2013 (87) WO 2013/191216 A1 27.12.2013 
(30) 2012-140008    21.06.2012     JP 

2013-006508    17.01.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.01.2015 
(71) KANEDA COMPANY LIMITED  (JP) 

9-15, Chuo 2-chome, Ota-ku, Tokyo 143-0024 Japan 
(72) KANEDA,Toru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Gáy kẹp tờ rời 

  (57)    Sáng chế đề cập đến gáy kẹp tờ rời bao 
gồm: các tấm đế (42, 44) được bố trí cạnh 
nhau và được đỡ bởi một trục với nhau; các 
nửa vòng kẹp (20, 30) được cố định và đỡ 
tương ứng trên các tấm đế (42, 44); một lò 
xo đẩy các tấm đế (42, 44) theo hướng mở, 
trong đó ít nhất một móc (104) được tạo ra 
trên một tấm đế (42 hoặc 44) và được làm 
thích ứng để gài khớp với mép ngoài của 
tấm đế kia khi các nửa vòng kẹp (20, 30) ở 
vị trí đóng, ít nhất một rãnh nhả khóa (106) 
được tạo ra trên tấm đế còn lại (44 hoặc 
42) và được làm thích ứng để nhả móc 
(104) khỏi trạng thái gài khớp với mép 
ngoài khi các nửa vòng kẹp (20, 30) được 
dịch chuyển tới vị trí thứ hai, ở đó các nửa 
vòng kẹp (20, 30) không thẳng hàng và 
móc (104) rơi vào trong rãnh nhả khóa 
(106), trong đó gáy kẹp tờ rời có lò xo 
cuộn (102) được làm thích ứng để đẩy cả 
hai tấm đế (42, 44) về phía vị trí thứ nhất, ở 
đó các nửa vòng kẹp (20, 30) được đặt 
thẳng hàng với nhau và lò xo được làm 
thích ứng với các nửa vòng kẹp hở khi 
khóa được thả ra. Sáng chế này khắc phục 
nhược điểm của giải pháp kỹ thuật đã biết 
mà khi các nửa vòng kẹp được mở ra, vị trí 
của các nửa vòng kẹp hở không ổn định và 
do đó khó kẹp tơ rời hoặc các tờ rời vào 
hoặc tháo tờ rời hoặc các tờ rời ra.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.01.2015 
(75) WON, MYUNG HEE  (KR) 

725-404, Jugong apartment, 62, Sangam-ro 79-gil, Gangdong-gu, Seoul 134-797, 
Republic of Korea. 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Quả bóng có thiết bị phát sáng và rãnh lắp thiết bị phát sáng

  (57)      Sáng chế đề cập đến quả bóng gồm có thiết bị phát sáng có thể được lắp trong quả bóng 
và rãnh lắp thiết bị phát sáng để chứa thiết bị phát sáng trong quả bóng đó để quả bóng  
này có thể được chơi ngay cả trong đêm tối.  
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(86) PCT/US2013/049561  08.07.2013 (87) WO2014/011537 16.01.2014 
(30) 13/545,532       10.07.2012 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.01.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Dr, Beaverton, OR 97005, United States of America 
(72) BAGHDADI, Hossein, A. (US), SCHILLER, Denis (US), YU, Sui-chieh, J. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp đúc vật dụng được tạo bọt xốp và vật dụng được

tạo bọt xốp được sản xuất bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đúc vật dụng được tạo bọt xốp, như đế giữa hoặc đế 
ngoài dùng cho đồ đi ở chân, trong đó lượng mong muốn của hạt bọt xốp polyuretan 
dẻo nhiệt được đặt vào khuôn nén có hình đạng của vật dụng và khuôn được đưa đến 
nhiệt độ đỉnh nằm trong khoảng từ 130oC đến 180oC trong khoảng thời gian từ 300 đến 
1500 giây, sau đó được làm nguội đến nhiệt độ nằm trong khoảng từ 5 đến 80oC trong 
khoảng thời gian từ 300 đến 1500 giây trong vòng khoảng 30 giây sau khi đạt được 
nhiệt độ đỉnh. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến vật dụng được tạo bọt xốp được sản 
xuất bằng phương pháp nêu trên, trong đó vật dụng này có mật độ nằm trong khoảng từ 
0,1 đến 0,45g/cm3.  
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(11) 42173 

(21) 1-2015-00164 (51) 7 H04S  3/00 

(22) 16.07.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/EP2013/065034  16.07.2013 (87) WO2014/012945 23.01.2014 
(30) 12305862.0       16.07.2012 EP 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(72) BOEHM, Johannes (DE), KEILER, Florian (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị kết xuất phép biểu diễn trường âm 

thanh auđio để phát lại auđio 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp kết xuất trường âm thanh, như ambisonic bậc cao 
(Higher-Order Ambisonic - HOA), đối với các cài đặt loa phóng thanh độc quyền, trong 
đó việc kết xuất tạo ra các đặc tính định vị được cải thiện nhiều và bảo tồn năng lượng. 
Điều này đạt được bằng loại ma trận giải mã mới đối với dữ liệu trường âm thanh, và 
phương pháp mới để thu được ma trận giải mã. Trong phương pháp kết xuất phép biểu 
diễn trường âm thanh auđio đối với các cài đặt loa phóng thanh trong không gian độc 
quyền, ma trận giải mã (D) để kết xuất cách bố trí của các loa phóng thanh đích đạt 

được bằng các bước: thu được số (L) của các loa đích, các vị trí ( ), các vị trí ( ) của 
mạng mô hình hình cầu và bậc HOA (N), tạo ra (141) ma trận hỗn hợp (G) từ các vị trí 

( ) của mạng mô hình hóa và các vị trí ( ) của các loa, tạo ra (142) ma trận kiểu ( ) 

từ các vị trí ( ) của mạng mô hình hình cầu và bậc HOA, tính toán (143) ma trận giải 

mã thứ nhất ( ) từ ma trận hỗn hợp (G) và ma trận kiểu ( ), và làm trơn và chia tỷ lệ 

(144, 145) ma trận giải mã thứ nhất ( ) bằng các hệ số làm trơn và chia tỷ lệ.  
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(30) 201220451202.4      05.09.2012 CN 
(71) 1. BEIJING AUSTAR PHARMMED CONSUMABLE LTD.  (CN) 

Xanxi River West Road 3, Yanxi Economic Development Zone, Huairou District, 
Beijing, 101407, China 
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Flevolaan 1-5, NL-1601 MA Enkhuizen, Netherlands 

(72) HO KWOK KEUNG, Mars (CN), JIANDONG, Liu (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Bộ phận nối đường ống

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận nối đường ống bao gồm đầu nối và phần ngắt được tạo ra 
liền khối bằng cách thu nhỏ dần đầu nối, trong đó phần cữ chặn được tạo lồi ra trên mặt 
ngoại vi của đầu nối, và phần ngắt này bao gồm phần cổ và phần ống dẫn dòng; các ống 
dẫn được tạo ra trong đầu nối và kéo dài đến phần cổ, và đầu mút của phần ống dẫn 
dòng có hình dạng không nhọn.  
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(86) PCT/EP2013/063011 21.06.2013 (87) WO 2013/190098 A1 27.12.2013 
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(71) VALPHARMA INTERNATIONAL S.P.A  (IT) 

Via G. Morgagni 2, I-47864 Pennabilli, Italy 
(72) VALDUCCI, Roberto (IT), AVANESSIAN, Serozh (IT) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm để bào chế viên nén giải phóng tức thì dùng qua 

đường miệng chứa mifepriston liều thấp để điều trị bệnh lạc 

nội mạc tử cung, viên nén chứa chế phẩm này và quy trình bào 

chế viên nén này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm để bào chế viên nén giải phóng tức thì dùng qua đường 
miệng chứa mifepriston liều thấp để điều trị bệnh lạc nội mạc tử cung, viên nén chứa 
chế phẩm này và quy trình bào chế viên nén này.  
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Korea 

(72) KWAK, Sung-Keun (KR), KWAK, Chi-Hun (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất hạt xốp phủ chất hữu cơ dùng làm thức 

ăn cho cá hoặc chất bổ sung thức ăn hỗn hợp bằng cách sử 

dụng máu của vật nuôi và khoáng sét 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hạt dùng làm thức ăn cho cá hoặc chất bổ 
sung thức ăn hỗn hợp. Cụ thể, sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hạt xốp phủ 
chất hữu cơ dùng làm thức ăn cho cá hoặc chất bổ sung thức ăn hỗn hợp bằng cách sử 
dụng máu của vật nuôi và khoáng chất đất sét. Sáng chế còn đề cập đến hạt dùng làm 
thức ăn cho cá hoặc chất bổ sung thức ăn hỗn hợp, trong đó hạt này có tính lưu động rất 
tốt và chứa các khoáng chất có ích thích hợp để được sử dụng làm thức ăn, và chứa lớp 
phủ hữu cơ chủ yếu chứa protein được tạo ra trên bề mặt của hạt bằng cách sử dụng máu 
vật nuôi.  
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(72) PURANDARE Ashok Vinayak (US), FINK Brian E. (US), JOHNSON Walter Lewis 
(US), HART Amy C. (US), HE Liqi (US), HUYNH Tram N. (US), INGHRIM Jennifer 
(US), MASTALERZ Harold (US), SANG Xiaopeng (CN), TARBY Christine M. (US), 
WAN Honghe (US), VACCARO Wayne (US), ZHANG Guifen (US), ZHAO Yufen 
(US), ZIMMERMANN Kurt (AT), ZHANG Yong (CN), CHEN Libing (US), CHEN 
Bin (AU), TOKARSKI John S. (US), GAVAI Ashvinikumar V. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Imiđazotriazincacbonitril có tác dụng làm chất ức chế 

kinaza và dược phẩm chứa nó 

  (57)    

 
 

Sáng chế đề xuất các hợp chất có công thức (I) và các muối dược dụng của nó. 
Imiđazotriazin có công thức (I) ức chế hoạt tính kinaza protein nhờ đó cho phép chúng 
có tác dụng làm các chất chống ung thư. Dược phẩm chứa các hợp chất này cũng được 
đề xuất.  
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(72) Masami SAKAI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ nối 

  (57)      Sáng chế đề cập tới bộ nối bao gồm: đầu cực dạng bao (20) có phần nối (25) mà đầu cực 
dạng bị bao đối xứng (10) được gài và nối vào đó; vỏ (40) có hốc (41) mà đầu cực dạng 
bao (20) được gài từ phía sau vào đó, đầu cực dạng bao (20) được giữ bởi lẫy (45) và 
chứa trong hốc (41); chi tiết khóa (35) được tạo ở phần nối (25) của đầu cực dạng bao 
(20), và chốt và khóa đàn hồi đầu cực dạng bị bao (10) khi đầu cực dạng bị bao (10) 
được gài ở độ lớn định trước; các phần bị dẫn (38) được tạo ở hai mép bên của chi tiết 
khóa (35); các phần cam (53) được tạo ở hai thành bên đối diện của hốc (41), gài với 
các phần bị dẫn (38) để vỏ (40) di chuyển ra phía sau từ trạng thái trong đó các đầu cực 
dạng bao và dạng bị bao (10, 20) được khóa, và dịch chuyển đàn hồi chi tiết khóa (35) 
theo hướng mở khóa; và các phần chặn di chuyển (52) được tạo ở phía sau các phần cam 
(53) và các phần bị dẫn (38) của chi tiết khóa (35) lần lượt tỳ lên trên đó ở trạng thái 
trong đó các đầu cực dạng bao và dạng bị bao (10, 20) được khóa.  
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(71) SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.  (JP) 

1-14, Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie 510-8503 Japan 
(72) Masami SAKAI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ nối 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ nối bao gồm: đầu cực, vỏ nối, lẫy có khả năng dịch chuyển đàn 
hồi, chi tiết khoá, các phần bị dẫn, các phần cam, các phần cấp điện tiếp xúc đàn hồi; 
trong đó phần cấp điện tiếp xúc đàn hồi được tạo cấu hình có phần duy trì lượng dịch 
chuyển và duy trì lượng dịch chuyển không đổi của chi tiết khoá ở vùng định trước 
tương ứng với bước gài trước khi lẫy được dịch chuyển để trở lại và được khoá với đầu 
cực dạng bao.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ, huyền phù trong dầu chứa hợp chất 

benzoylpyrazol, phương pháp phòng trừ thực vật không mong 

muốn và phương pháp tăng cường hoạt tính diệt cỏ 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ chứa (1) hợp chất benzoylpyrazol có công thức (I) 
hoặc muối của nó:  
 

 
 
trong đó mỗi nhóm Q, R1, R2, R3, R4, R5, R6 và A là như được xác định trong bản mô 
tả và (2) ít nhất một hợp chất được chọn từ nhóm bao gồm polyoxyalkylen sorbitan este 
của axit béo, polyoxyalkylen este của axit béo, polyoxyalkylen styryl aryl ete, sản phẩm 
ngưng tô polyoxyalkylen styryl aryl ete và polyoxyalkylen alkyl ete sulfat.  
Sáng chế còn đề cập đến phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn, phương 
pháp tăng cường hoạt tính diệt cỏ và huyền phù trong dầu chứa hợp chất benzoylpyrazol 
(1).  
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(US), BEARDEN James E. (US), DURAND Sevem D. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận mòn 

  (57)     Sáng chế đề xuất cụm mòn dùng cho thiết bị đào bao gồm bộ phận mòn và đế có các bề 
mặt tạo ổn định trên và dưới được tạo nghiêng và ở các chiều dày xếp chồng để giảm 
được toàn bộ chiều dày của cụm mòn đồng thời duy trì độ bền cao và mối ghép ổn định. 
Mũi và hốc bao gồm đầu tạo ổn định phía trước được tạo dạng gần như hình tam giác để 
tạo ra mối nối trước có độ ổn định cao giữa mũi và bộ phận mòn cho cả tải thẳng đứng 
và tải bên. Khoá có thể di chuyển giữa các vị trí giữ và nhả để chứa thay thế được bộ 
phận mòn khi cần, và được gắn cố định vào bộ phận mòn nhằm các mục đích vận 
chuyển và bảo quản.  
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(54) Bột được tạo thành chủ yếu từ hạt polyamit, chế phẩm dạng 

lỏng đồng nhất chứa chúng và phương pháp sản xuất chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bột được tạo thành chủ yếu từ hạt polyamit, trong đó: polyamit này 
bao gồm nhiều hơn 50% mol đầu cuối amin trong số tổng số các đầu cuối amin và axit 
của polyamit; hạt này bao gồm, trên bề mặt của chúng, các nhóm amin bậc một được 

làm trung hoà bằng axit Brỉnsted chứa phospho, như axit phosphoric; và D50 của hạt 

nằm trong khoảng từ 100nm đến 50m, tốt hơn là từ 100nm đến 20m. Cụ thể là, sáng 

chế đề cập chế phẩm dạng lỏng đồng nhất dạng lỏng đồng nhất chứa bột được tạo thành 
chủ yếu từ hạt polyamit và phương pháp sản xuất bột được tạo thành chủ yếu từ hạt 
polyamit. 
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(IN), PATEL, Bharat, M. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình điều chế chất mang xốp, chất mang xúc tác được 

điều chế bằng quy trình này, phương pháp điều chế chất xúc 

tác dùng để khử lưu huỳnh bằng hyđro và chất xúc tác được 

tạo ra bằng phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chất mang xúc tác được cải thiện, chất xúc tác được mang, và 
phương pháp điều chế và sử dụng chất xúc tác dùng cho việc khử lưu huỳnh bằng hyđro 
đối với nguyên liệu hyđrocacbon của dầu cặn. Chất mang xúc tác bao gồm titan oxit-
nhôm oxit có 5% khối lượng hoặc nhỏ hơn titan oxit và có lớn hơn 70% thể tích lỗ của 
nó là của các lỗ có đường kính nằm trong khoảng từ 70 Angstrom đến 130 Angstrom và 
nhỏ hơn 2% là của các lỗ có đường kính trên 1000 Angstrom. Chất xúc tác được điều 
chế từ chất mang chứa kim loại hoặc hợp chất kim loại của các nhóm 6, 9 và 10, và tùy 
ý phospho, được mang trên chất mang là titan oxit-nhôm oxit. Chất xúc tác theo sáng 
chế có độ chuyển hóa lưu huỳnh và MCR được cải thiện trong quy trình xử lý bằng 
hy®ro.  
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(54) Phương pháp giải mã entropy viđeo và thiết bị mã hóa entropy 

vi®eo 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã và thiết bị mã hóa entropy viđeo. Phương pháp 
giải mã entropy viđeo bao gồm các bước: thu nhận cờ hiệu hệ số có nghĩa của bộ biến 
đổi từ một dòng bit để chỉ ra xem hệ số biến đổi khác không (0) có tồn tại trong bộ biến 
đổi hay không; xác định mô hình ngữ cảnh để giải mã số học cờ hiệu hệ số có nghĩa của 
bộ biến đổi trên cơ sở độ sâu biến đổi của bộ biến đổi; và giải mã số học cờ hiệu hệ số 
có nghĩa của bộ biến đổi trên cơ sở mô hình ngữ cảnh xác định được.  
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(54) Trụ cứu hỏa ngầm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến trụ cứu hỏa ngầm được xếp gọn và chôn bên dưới mặt đất bao gồm 
thân cố định; bộ phận tiếp nước, thân nối có thể di chuyển từ đầu dưới lên đầu trên dọc 
theo thân cố định, đầu trên của thân nối được lắp với bộ phận tiếp nước; cơ cấu khóa/mở 
thân nối. Khi ở trạng thái bình thường, trụ cứu hóa ngầm với thân nới được khóa ép sát 
vào thân cố định và đặt ngầm bên dưới mặt đất, khi cần cứu hỏa, thân nối được mở 
khóa, nhờ đó thân nối được nâng lên và nâng bộ phận tiếp nước lên khỏi mặt đất và sau 
đó khóa thân nối lại.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm thức ăn dùng cho gia súc chăn nuôi chứa cỏ voi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm thức ăn dùng cho gia súc chăn nuôi chứa cỏ voi với lượng 
nằm trong khoảng từ 50 đến 80% trọng lượng, ngũ cốc với lượng nằm trong khoảng từ 
20 đến 50% trọng lượng, thành phần canxi với lượng nằm trong khoảng từ 1 đến 4% 
trọng lượng, tanin với lượng nằm trong khoảng từ 1 đến 5% trọng lượng và bánh men 
với lượng nằm trong khoảng từ 1 đến 15 % trọng lượng. Khi chế phẩm thức ăn theo 
sáng chế được sử dụng làm thức ăn cho gia súc lấy sữa, thì chất lượng thịt của gia súc ở 
Hàn Quốc và thịt gia súc trở nên hảo hạng và do đó có thể thu được thịt có chất lượng 
hạng 1+ hoặc chất lượng cao có vị thơm ngon. Hơn nữa, trong trường hợp gia súc lấy 
sữa, thành phần dinh dưỡng trong sữa có chất lượng cao, và cụ thể là, tỷ lệ omega-6 so 
với omega-3 gia tăng đến 4:1 hoặc lớn hơn trong sữa được tạo ra, nhờ đó làm gia tăng 
đáng kể lượng omega-3. Do đó, sữa có chất lượng cao có thể sản xuất được mà không 
cần phải sử dụng các phương pháp sản xuất riêng biệt.  
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(54) Thức ăn dùng để ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh nhiễm virut 

của loài giáp xác 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp có khả năng ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh nhiễm virut 
của loài giáp xác mà không sử dụng chất kháng sinh và đề cập đến thức ăn để ngăn ngừa 
hoặc điều trị bệnh nhiễm virut. Phương pháp ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh nhiễm virut 
của loài giáp xác theo sáng chế khác biệt ở chỗ phương pháp này bao gồm việc đưa 
coenzym Q chứa 50% hoặc nhiều hơn coenzym Q10 tính trên tổng khối lượng của 
coenzym Q cho loài giáp xác ăn với liều hàng ngày là từ 1,2 đến 8 mg/kg thể trọng. 
Thức ăn dùng để ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh nhiễm virut của loài giáp xác theo sáng 
chế khác biệt ở chỗ thức ăn này chứa 1 ppm hoặc nhiều hơn coenzym Q chứa 50% hoặc 
nhiều hơn coenzym Q10 tính trên tổng khối lượng của coenzym Q làm thành phần hoạt 
tính, trong đó coenzym Q làm thành phần hoạt tính được dùng với liều hàng ngày là từ 
1,2 đến 8 mg/kg thể trọng.  
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(54) Phương pháp phủ dung dịch nano bạc lên màng sợi dùng trong 

vật dụng vệ sinh cá nhân và vật dụng vệ sinh cá nhân bao 

gồm màng sợi thu được bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phủ dung dịch nano bạc lên màng sợi dùng trong vật 
dụng vệ sinh cá nhân để diệt khuẩn, phương pháp này bao gồm các bước:  
(i) phun áp lực dung dịch nano bạc lên trên bề mặt của màng sợi; và  
(ii) sấy màng sợi ở nhiệt độ từ 80 đến 100oC để làm khô màng sợi đến hàm ẩm nằm 
trong khoảng từ 10 đến 15% khối lượng của màng sợi, trong đó dung dịch nano bạc 
chứa các hạt nano bạc dạng hình cầu với khoảng lớn hơn 60% các hạt có cỡ hạt nằm 
trong khoảng từ 20 đến 50nm và mật độ nano bạc trên màng sợi sau khi sấy khô nằm 
trong khoảng từ 0,005 đến 0,05 mg/cm2. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật dụng vệ 
sinh cá nhân bao gồm màng sợi đã phủ nano bạc thu được bằng phương pháp của sáng 
chế.  
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(54) Chế phẩm copolyme khối để dùng trong chế phẩm chất kết 

dính nhớt và chế phẩm chất kết dính nhớt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm copolyme khối để dùng trong chế phẩm chất kết dính 
nhớt. Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chất kết dính nhớt có độ cân bằng của các tính 
chất kết dính tuyệt vời như cường độ dính và độ dính, có độ nhớt nóng chảy thấp, và độ 
hòa tan tuyệt vời, các tính chất phủ, tính ổn định khi phun ra, và chất lượng màng bề 
mặt. Chế phẩm copolyme khối cho chất kết dính nhớt có:  

thành phần (a) với lượng lớn hơn hoặc bằng 50% khối lượng và nhỏ hơn hoặc bằng 
90% khối lượng; và  

thành phần (b) với lượng lớn hơn hoặc bằng 10% khối lượng và nhỏ hơn hoặc bằng 
50% khối lượng;  

hàm lượng của đơn vị monome thơm vinyl nằm trong khoảng từ 25 đến 50% khối 
lượng;  

độ nhớt của dung dịch toluen 15% khối lượng nằm trong khoảng từ 10 đến 40 mPas; 
và  

tỷ lệ trọng lượng phân tử trung bình số của thành phần (b) với thành phần (a) nằm 
trong khoảng từ 2,0 đến 4,0.  

 
 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
236 

(11) 42190 

(21) 1-2015-00228 (51) 7 H04N  7/26 

(62) 1-2014-02746   
(22) 20.02.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/054126      20.02.2013 (87) WO 2013/129203 A1 06.09.2013 
(30) 2012-044009      29.02.2012     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.01.2015 
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1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) TANAKA Junichi (JP), MORIGAMI Yoshitaka (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý ảnh

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp xử lý ảnh có thể ngăn chặn việc tăng lượng 
mã hóa của danh sách chia tỷ lệ. Thiết bị xử lý ảnh theo sáng chế thiết lập hệ số nằm tại 
phần đầu của ma trận lượng tử hóa bằng cách cộng hệ số chênh lệch thay thế, là độ 
chênh lệch giữa hệ số thay thế được dùng để thay thế hệ số nằm tại phần đầu của ma 
trận lượng tử hóa và hệ số nằm tại phần đầu của ma trận lượng tử hóa, với hệ số nằm tại 
phần đầu của ma trận lượng tử hóa; chuyển đổi tăng ma trận lượng tử hóa được thiết lập; 
giải lượng tử hóa dữ liệu được lượng tử hóa bằng cách sử dụng ma trận lượng tử hóa 
được chuyển đổi tăng trong đó hệ số nằm tại phần đầu của ma trận lượng tử hóa được 
chuyển đổi tăng được thay thế bằng hệ số thay thế. Sáng chế có thể áp dụng được cho 
thiết bị xử lý ảnh.  
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(21) 1-2015-00235 (51) 7 A61K  45/06,  31/541, A61P  19/02,  
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(71) GALAPAGOS NV  (BE) 

Industriepark Mechelen Noord, Generaal De Wittelaan L11/A3, B-2800 Mechelen, 
Belgium 

(72) VAN 'T KLOOSTER, Gerben Albert Eleutherius (NL), BRYS, Reginald Christophe 
Xavier (BE), VAN ROMPAEY, Luc Juliaan Corina (BE), NAMOUR, Florence Sylvie; 
(FR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất aminotriazolopyridin để sử dụng trong điều trị bệnh 

viêm và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến việc sử dụng trong y tế của hợp chất có công thức I, cụ thể là hợp 
chất aminotriazolopyridin trong điều trị bệnh viêm, bệnh tự miễn, bệnh tăng sinh, bệnh 
dị ứng, chứng thải loại mảnh ghép, bệnh liên quan đến tình trạng suy giảm tốc độ thay 
thế sụn, dị tật sụn bẩm sinh và/hoặc bệnh kết hợp với việc tăng tiết IL6 hoặc interferon. 
Cụ thể, hợp chất này ức chế JAK, là một họ của tyrosin kinaza, và cụ thể hơn là JAK1. 
Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này và phương pháp phòng và/hoặc 
điều trị bệnh liên quan đến bệnh viêm, bệnh tự miễn, bệnh tăng sinh, bệnh dị ứng, 
chứng thải loại mảnh ghép, bệnh liên quan đến tình trạng suy giảm tốc độ thay thế sụn, 
dị tật sụn bẩm sinh và/hoặc bệnh kết hợp với việc tăng tiết IL6 hoặc interferon bằng 
cách sử dụng hợp chất này.  
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4-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008366, Japan 
(72) Yasuhiro SAKURADA (JP), Takefumi NAKAKO (JP), Hiroshi ASADA (JP) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thép hình được hàn bằng laze

  (57)     Sáng chế đề xuất thép hình, trong đó mối nối hình chữ T được tạo thành bằng cách ép 
phần cạnh của vật liệu phần thân với vật liệu phần cánh, dung hợp mối nối nóng chảy 
nhờ chiếu chùm tia laze từ một phía. Hình dạng phần hàn của mặt cắt vuông góc với 

thép hình theo chiều dọc được thiết lập thỏa mãn a>0 mm, b>0 mm, c0,14Tw, d0 

mm, e0 mm, a+d2 mm và b+e2 mm; trong đó a là độ rộng khoảng nóng chảy phía 

trước, b là độ rộng khoảng nóng chảy phía sau, c là độ sâu mối hàn xuyên tối đa, d là độ 
rộng khoảng nóng chảy phía trước, e là độ rộng khoảng nóng chảy phía sau, và Tw là độ 
dày tấm thép vật liệu phần thân. Khi cả vật liệu phần cánh và vật liệu phần thân đều là 

tấm thép mạ kẽm, tốt nhất là giữ a>0, b>0, c,14Tw, d, e, a+d2 và b+e2.  
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Korea (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (INDOCHINE COUNSEL) 
(54) Nắp dùng cho đồ chứa kín khí

  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp dùng cho đồ chứa kín khí trong đó đồ chứa kín khí bao gồm 
thân nắp (210) được làm bằng nhựa tổng hợp bằng phương pháp đúc phun sao cho thân 
nắp này đậy lên phần trên của đồ chứa kín khí (100), thân nắp (210) có rãnh bao (211) 
có dạng khe hẹp bao quanh rìa mặt trên và rãnh đệm (212) bao quanh rìa mặt dưới; phần 
mép bích (220) có mặt bích (223), được tạo ra có dạng hình vòng tròn bằng phương 
pháp đúc phun từ nhựa tổng hợp để bao quanh mép của thân nắp (210) sau khi thân nắp 
(210) được đưa vào và bố trí trong khuôn đúc phun bằng nhựa tổng hợp, trong đó một 
vấu gài trong (221) được bố trí ở trong để được khớp và móc vào trong rãnh bao (211) 
của thân nắp (210) và một vấu gài ngoài (222) được bố trí ở ngoài để bao quanh mép 
của thân nắp (210) trong khi đang được móc vào đầu đưới của vách ngoài của rãnh đệm 
(212) và các lẫy khoá (226), được tạo ra liền khối với phần bản lề sập (224), đặt cách 
đều nhau trên mép của mặt bích (223) và có vấu gài (225) để được móc đàn hồi với gờ 
móc (110) của đồ chứa kín khí (100); và đệm silicon (230) được lắp vào trong rãnh đệm 
(212) của thân nắp (210) để có thể tiếp xúc kín khít với phần trên để hở của đồ chứa kín 
khí (100). 
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(72) BENITO LOPEZ, Jose Manuel (ES), JARA GUERRERO, Juan Antonio (ES) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phiến hoặc tấm được nén và phương pháp sản xuất chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất các bề mặt rắn để xây dựng, cụ thể là đề cập 
tới các tấm lớn được tạo thành từ các thành phần hoàn toàn là vô cơ, để sử dụng làm các 
bề mặt xử lý thức ăn trong bếp, các bề mặt trong phòng tắm, các vật liệu che phủ cho 
công trình, lát sàn và cho các ứng dụng khác liên quan tới lĩnh vực xây dựng. Sáng chế 
này là thích hợp cho cả môi trường trong nhà và môi trường ngoài trời.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Nắp và nút, phương pháp xác thực nắp và nút này và đồ đựng 

sử dụng nắp và nút này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp được đặt trên chai nước giải khát. Nắp gồm một lớp vật liệu nắp 
và ít nhất hai lớp mực bảo an trên lớp vật liệu nắp. Mỗi trong số ít nhất hai lớp có thành 

phần hóa học khác nhau. ít nhất một lớp trong số ít nhất hai lớp gồm một hợp phần thứ 
nhất có các vảy thể hiện sự phản xạ toàn phần ánh sáng thu được với bước sóng xác định 
trước.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Kháng thể được phân lập kháng tau và phương pháp xác định 

lượng kết tụ tau trong mẫu dịch sinh học 

  (57)      Sáng chế đề cập đến kháng thể được phân lập gắn kết một cách đặc hiệu với tau để giảm 
sự lan rộng kết tụ tau trong não của đối tượng. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp xác định lượng kết tụ tau trong mẫu dịch sinh học.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dùng cho thuốc dùng ngoài da

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa minoxidil dùng cho thuốc dùng ngoài da, khác biệt 
ở chỗ chế phẩm này chứa (a) minoxidil, (b) hydroxypropyl xenluloza và hypromelloza, 
(c) etanol, và (d) nước. Cụ thể hơn, với nỗ lực bào chế dược phẩm bằng cách trộn 
minoxidil với chất làm đặc thông thường để tạo ra chế phẩm chứa minoxidil dùng cho 
thuốc dùng ngoài da mà trong đó ngăn ngừa được hiện tượng chảy nhỏ giọt, các tác giả 
đã phát hiện ra rằng dược phẩm sẽ xuất hiện cặn hoặc vẩn đục và không thể thu được 
dược phẩm có độ nhớt đủ hiệu quả, nhờ đó các tác giả sáng chế đã tạo ra được chế phẩm 
nêu trên với đặc tính trong suốt và có cảm giác dễ chịu khi sử dụng, và ngăn ngừa được 
hiện tượng chảy nhỏ giọt của chế phẩm.  
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1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan 
(72) IKEDA, Megumi (JP), HORIUCHI, Shohei (JP), SATO, Tomomi (JP), NAKAI, 

Shinichiro (JP), KIYOSHIMA, Kenichiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dạng lỏng chứa amin và axit hữu cơ được làm ổn 

định bằng muối, phương pháp làm ổn định chế phẩm này, chế 

phẩm khô lạnh và kit dùng để tiêm chứa chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng lỏng trong đó hoạt chất dược dụng được làm ổn 
định, và phương pháp làm ổn định chế phẩm này. Chế phẩm dạng lỏng chứa hoạt chất 
dược dụng có nhóm amino bậc một hoặc bậc hai (trong đó nhóm amino không cấu tạo 
thành một phần của cấu trúc amit), axit hữu cơ và muối, là chế phẩm mà về cơ bản 
không chứa sản phẩm phản ứng của hoạt chất dược dụng và axit hữu cơ. Sáng chế cũng 
đề cập đến chế phẩm khô lạnh, kit dùng để tiêm và muối để sử dụng làm chất làm ổn 
định trong chế phẩm dạng lỏng nêu trên. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp ngăn sự 
sản xuất sản phẩm phản ứng của hoạt chất dược dụng có nhóm amino bậc một hoặc bậc 
hai.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Điện cực hàn hồ quang được phủ

  (57)     Sáng chế đề cập đến điện cực hàn hồ quang được phủ là điện cực hàn hồ quang được phủ 
trong đó chất phủ được ứng dụng lên trên dây lõi thép, trong đó tỷ lệ phủ của chất phủ 
được xác định; trong đó chất phủ chứa, dựa trên tổng khối lượng của chất phủ, vật liệu 
titan oxit, SiO2 với Si, Al2O3 với Al, ít nhất một carbonat kim loại được lựa chọn từ 
nhóm bao gồm CaCO3, MgCO3 và BaCO3 với CO2, C, Mn, và tổng cộng hợp chất Na với 
Na và hợp chất K với K, theo lượng định trước; trong đó vật liệu titan oxit có thành phần 
chứa TiO2, Si, Al, Mn, Fe, Mg và Ca, ở lượng cụ thể; và trong đó oxit bao gồm ít nhất 
một loại trong số Ti, Fe, Mn, Al và Si có trên bề mặt hạt, và ngoài ra oxit đáp ứng bất 

đẳng thức: 1  Al + Si  10 trong đó Al và Si, mỗi loại biểu thị phần trăm nguyên tử. 

Sáng chế đề xuất điện cực hàn hồ quang được phủ mà cho phép đáp ứng khả năng gia 
công hàn, cụ thể là tính phù hợp đầy đủ ở đầu hạt, và dạng hạt đầy đủ.  
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(72) HAYASHI, Hidetake (JP), NOGUCHI, Akihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

 (57)     Sáng chế đề cập đến tủ lạnh, trong đó bộ điều khiển (61) thực hiện hoạt động làm tan 
băng thứ nhất để dừng hoạt động của máy nén (51), mở van điều tiết làm lạnh (32), 
đóng van điều tiết làm đông (35), dẫn động quạt của dàn bay hơi (31) và đưa thiết bị 
nung làm tan băng (63) vào trạng thái cấp điện để duy trì ít nhất một phần của dàn bay 
hơi (56) tại nhiệt độ làm tan băng hoặc thấp hơn.  
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(72) CHOI, Byeong-doo (KR), PARK, Young-o (KR), KIM, Il-koo  (KR), KIM, Jae-hyun 

(KR), PARK, Jeong-hoon (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa viđeo có khả năng tăng thích 

ứng theo thời gian và phương pháp và thiết bị giải mã viđeo có 

khả năng tăng thích ứng theo thời gian 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa viđeo có khả năng tăng thích ứng 
theo thời gian và phương pháp và thiết bị giải mã viđeo có khả năng tăng thích ứng theo 
thời gian. Phương pháp mã hóa viđeo bao gồm các bước: phân chia các hình ảnh trong 
dãy hình ảnh thành các lớp nhỏ theo thời gian; phân loại các hình ảnh truy cập lớp theo 
thời gian thành hình ảnh truy cập lớp theo thời gian thứ nhất hoặc hình ảnh truy cập lớp 
theo thời gian thứ hai trên cơ sở xem xét có hay không hình ảnh được mã hóa sau các 
hình ảnh truy cập lớp theo thời gian và được bao gồm trong cùng hoặc lớp nhỏ cao hơn 
so với các hình ảnh truy cập lớp theo thời gian, có thể tham chiếu đến hình ảnh được mã 
hóa trước các hình ảnh truy cập lớp theo thời gian; và bổ sung thông tin kiểu lệnh để 
nhận biết hình ảnh truy cập lớp theo thời gian thứ nhất và hình ảnh truy cập lớp theo 
thời gian thứ hai vào dữ liệu bộ truyền bao gồm các hình ảnh truy cập lớp theo thời gian.  
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(KR), JUNG, Hae-Kyung  (KR), KIM, Il-Koo (KR), LEE, Sang-Rae  (KR), LEE, Kyo-
Hyuk  (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa hình ảnh, phương pháp và thiết 

bị giải mã hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp mã hoá hình ảnh, phương pháp bao gồm các bước: phân 
chia ảnh hiện tại thành ít nhất một đơn vị mã hoá lớn nhất; xác định chiều sâu được mã 
hoá để đưa ra kết quả mã hoá cuối cùng theo ít nhất một miền được phân chia thu được 
nhờ phân chia miền có mỗi trong số ít nhất một đơn vị mã hoá lớn nhất theo các chiều 
sâu, nhờ mã hoá ít nhất một miền được phân chia, dựa trên chiều sâu làm sâu theo tỷ lệ 
với số lần miền của mỗi đơn vị mã hoá lớn nhất được phân chia; và đưa ra dữ liệu ảnh 
cấu thành kết quả mã hoá cuối cùng theo ít nhất một miền được phân chia, và thông tin 
mã hoá về chiều sâu được mã hoá và chế độ dự báo, theo mỗi đơn vị mã hoá lớn nhất.  
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(KR), JUNG, Hae-Kyung (KR), KIM, Il-Koo (KR), LEE, Sang-Rae (KR), LEE, Kyo-
Hyuk (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa hình ảnh, phương pháp và thiết 

bị giải mã hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp mã hoá hình ảnh, phương pháp bao gồm các bước: phân 
chia ảnh hiện tại thành ít nhất một đơn vị mã hoá lớn nhất; xác định chiều sâu được mã 
hoá để đưa ra kết quả mã hoá cuối cùng theo ít nhất một miền được phân chia thu được 
nhờ phân chia miền có mỗi trong số ít nhất một đơn vị mã hoá lớn nhất theo các chiều 
sâu, nhờ mã hoá ít nhất một miền được phân chia, dựa trên chiều sâu làm sâu theo tỷ lệ 
với số lần miền của mỗi đơn vị mã hoá lớn nhất được phân chia; và đưa ra dữ liệu ảnh 
cấu thành kết quả mã hoá cuối cùng theo ít nhất một miền được phân chia, và thông tin 
mã hoá về chiều sâu được mã hoá và chế độ dự báo, theo mỗi đơn vị mã hoá lớn nhất.  
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Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 

(72) CASUGBO, Christia (GB), FLANAGAN, Mark (GB), HOUGH, John, Alan (GB), 
NAUGHTON, John, Michael (GB), SERRIDGE, David (GB) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm dưỡng tóc 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm dưỡng tóc chứa 0,4 đến 8% trọng lượng rượu béo có từ 8 
đến 22 nguyên tử cacbon, 0,1 đến 2% trọng lượng thành phần chất hoạt động bề mặt 
cation, nước, và trong đó chế phẩm có trọng lượng chải từ 1 đến 250g.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Quy trình điều chế chế phẩm dưỡng tóc

  (57)      Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế pha gel dưỡng bao gồm bước:  
- tạo ra "hỗn hợp nóng chảy" trong bình thứ nhất chứa rượu béo và thành phần cation 
và 0 đến 15% nước tính trên tổng trọng lượng "hỗn hợp nóng chảy" (A);  
- bổ sung "hỗn hơp nóng chảy" vào bình thứ hai chứa nước ở nhiệt độ nằm trong 
khoảng từ 50 đến 60oC (B);  
- hòa trộn;  

trong đó nhiệt độ của hỗn hợp của "hỗn hợp nóng chảy" và nước trong bình chứa (B) 
được điều chỉnh sao cho được duy trì ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 56 đến 65oC, tốt 
hơn là nằm trong khoảng từ 58 đến 62oC, tốt hơn nữa là 60oC, trong đó rượu béo có từ 8 
đến 22 nguyên tử cacbon, trong đó thành phần cation chứa 0 đến 70% các chất hoạt 
động bề mặt cation có công thức N+R1R2R3R4, tốt hơn nữa là 30 đến 60% chất hoạt 
động bề mặt cation, và trong đó R1, R2, R3 và R4 độc lập là alkyl hoặc benzyl (có từ 1 
đến 30 nguyên tử cacbon). Sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế chế phẩm dưỡng 
bằng cách tạo ra pha gel dưỡng thu được từ bất kỳ một trong số các điểm từ 1 đến 6 yêu 
cầu bảo hộ và sau đó bổ sung thêm bất kỳ thành phần còn lại nào.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Quy trình điều chế chế phẩm dưỡng tóc

  (57)      Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế pha gel dưỡng bao gồm bước:  
- tạo ra "hỗn hợp nóng chảy" trong bình thứ nhất chứa rượu béo và thành phần cation 
và 0 đến 15% nước tính trên tổng trọng lượng "hỗn hợp nóng chảy";  
- bổ sung một cách độc lập "hỗn hơp nóng chảy" và nước vào bình trộn;  
- hòa trộn;  

trong đó nhiệt độ của hỗn hợp của "hỗn hợp nóng chảy" và nước được duy trì ở nhiệt độ 
nằm trong khoảng từ 56 đến 65oC, tốt hơn là nằm trong khoảng từ 58 đến 62oC, tốt hơn 
nữa là 60oC khi ở trong bình trộn, trong đó rượu béo có từ 8 đến 22 nguyên tử cacbon, 
trong đó thành phần cation chứa 0 đến 70% các chất hoạt động bề mặt cation có công 
thức N+R1R2R3R4, tốt hơn nữa là 30 đến 60% chất hoạt động bề mặt cation, và trong đó 
R1, R2, R3 và R4 độc lập là alkyl hoặc benzyl (có từ 1 đến 30 nguyên tử cacbon).  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Neo giãn nở và bộ lắp ráp chứa neo này

  (57)     Sáng chế đề cập đến neo giãn nở bao gồm đinh vít (1) và thân neo (4) được thiết kế để 
tiếp nhận thân (3) của đinh vít, thân neo (4) này bao gồm:  

- mặt bích (55) để được hướng về phía đầu (2) của đinh vít,  
- phần tạo ra đai ốc (69) được thiết kế để khớp với ren (31) của đinh vít,  
- phần giãn nở có thể biến dạng (6, 7) giữa mặt bích và phần tạo ra đai ốc.  

Phần tạo ra đai ốc (69) được thiết kế để tiến về hướng của mặt bích (55), bằng cách làm 
biến dạng phần giãn nở (6, 7) ở trạng thái triển khai, dưới tác động của lực vặn đinh vít 
ở phần tạo ra đai ốc. Trong trạng thái ở đó neo được lắp vào bên trong lỗ (41) trong vách 
(40), với mặt bích (55) tỳ vào mặt thứ nhất (40A) của vách, phần giãn nở ở trạng thái đã 
triển khai tạo ra bề mặt tiếp xúc liên tục (S0) quay về mặt thứ hai (40B) của vách và có 

mặt cắt chịu tải (i), nằm ngang với trục (X1) của đinh vít, mà thông thường giảm từ bề 

mặt tiếp xúc (S0) về phía phần tạo ra đai ốc (69). Sáng chế còn đề cập đến bộ lắp ráp 
chứa neo này.  
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(54) Neo tự khoan để gắn cố định vào tường và phương pháp sản 

xuất neo này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến neo tự khoan bao gồm đinh vít (1) và thân neo (4) được thiết kế để 
tiếp nhận thân (3) của đinh vít, trong đó thân neo (4) bao gồm: mặt bích (5) ở một đầu 
của thân neo hướng về phía đầu (2) của đinh vít, phần có ren (7), phần giãn nở biến 
dạng được (6) giữa mặt bích (5) và phần có ren (7), và phương tiện khóa chuyển động 
xoay (9) để ngăn chặn chuyển động xoay của thân neo (4) so với tường (40). Phần có 
ren (7) được thiết kế để ăn khớp với ren (31) của đinh vít và tiến dần về hướng của mặt 
bích (5), bằng cách làm biến dạng phần giãn nở (6), khi vít được bắt vít vào trong phần 
có ren. Thân neo (4) còn bao gồm bộ phận khoét lỗ (8) ở đầu đối diện với mặt bích (5), 
neo bao gồm phương tiện chốt (12) giữa đinh vít (1) và thân neo (4), trong đó các 
phương tiện chốt này có thể tách ra khi lực xoắn, được áp giữa vít và thân neo, bằng 
hoặc lớn hơn lực xoắn định trước (T0). Ngoài ra sáng chế còn đề cập đến phương pháp 
sản xuất neo này.  
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(72) NAKAMURA Tsukasa (JP), MANABE Hitoshi (JP), KUDO Daisuke  (JP), MIYATA 
Shigeo (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vật liệu chắn nhiệt, chế phẩm nhựa chứa vật liệu này, sản 

phẩm đúc thu được từ chế phẩm nhựa này và phương pháp sử 

dụng tinh thể magie hydroxit dạng tấm làm vật liệu chắn 

nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu chắn nhiệt là hoàn hảo về mức độ phản xạ ánh sáng hồng 
ngoại mà không gây ra sự tăng nhiệt độ và hoàn hảo về khả năng truyền ánh sáng nhìn 
thấy. Vật liệu chắn nhiệt này chứa tinh thể magie hydroxit dạng tấm có tỷ lệ mặt cắt cao 

có chiều rộng tinh thể không nhỏ hơn 1m và độ dày tinh thể không lớn hơn 0,2m làm 

thành phần hữu hiệu.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm nhựa chứa vật liệu nêu trên, sản phẩm đúc 
thu được từ chế phẩm nhựa này và phương pháp sử dụng tinh thể magie hydroxit dạng 
tấm làm vật liệu chắn nhiệt.  
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(72) BERGER, Alexsandro (BR), ADKINS, Stephen (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình cô đặc huyền phù hạt rắn trong nền nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình cô đặc huyền phù hạt rắn trong nền nước, quy trình bao 
gồm các bước, đưa hạt huyền phù rắn trong nền nước vào thùng chứa, bổ sung ít nhất 
một chất kết bông polyme hữu cơ vào huyền phù hạt rắn trong nền nước, do đó tạo ra 
chất rắn kết bông, để chất rắn kết bông này đông tụ để tạo thành lớp chất rắn trong 
huyền phù tại phần thấp hơn của thùng chứa, xả lớp chất rắn này ra khỏi thùng chứa 
theo dòng xả đáy, trong đó một phần cùa lớp chất rắn hoặc đòng xả đáy này được 
chuyển theo dòng thu hồi vào thùng chứa vào trong hoặc lên trên lớp chất rắn, trong đó 
hoạt chất được bổ sung vào chất rắn trong dòng thu hồi và hoạt chất này được lựa chọn 
từ nhóm bao gồm các chất có gốc tự do, các chất oxy hóa và chất khử.  
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Công tắc điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến công tắc điện thường đóng có cụm trượt được kích hoạt để mở công 
tắc, ví dụ bằng bộ tạo khí nổ. Trước khi kích hoạt, phần dẫn điện của cụm trượt (21) tiếp 
xúc chặt với hai vòng (13a, 14a) được dịch đi so với nhau trên cùng trục, tương ứng 
thuộc về hai miếng dẫn điện (13, 14), và sau bộ phận kích hoạt đã được kích hoạt, 
miếng ở phía trên (13) được tách ra khỏi phần dẫn điện của cụm trượt. Theo sáng chế, 
cụm trượt bao gồm một ống được chia bởi khe mở rộng dọc theo toàn bộ chiều dài của 
nó, và phần dẫn điện của cụm trượt được tạo thành bởi tất cả hoặc một phần của ống 
chia này, lực kẹp giữa phần dẫn điện và miếng dẫn điện chính được cung cấp bởi tính 
đàn hồi của ống chia.  
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LINDLEY, Nicholas (FR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất polysacarit vỏ của Haemophilus 

influenzae typ b và phương pháp bào chế chế phẩm vacxin 

chứa polysacarit vỏ của Haemophilus influenzae typ b này   

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất polysacarit vỏ của vi khuẩn Haemophilus 
influenzae typ b (PRP) trên quy mô công nghiệp để dùng cho vacxin, theo đó chủng 
Haemophilus influenzae typ b (Hib) được nuôi cấy trong môi trường nuôi cấy, phần 
dịch nổi bề mặt của quá trình nuôi cấy được thu hoạch và xử lý để chiết polysacarit vỏ 
từ đó, môi trường nuôi cấy này chứa ít nhất là:  
- một nguồn cacbon,  
- protoporphyrin,  
- muối,  
- axit amin,  
- NAD hoặc NADH,  
- vitamin,  
- chất điều chỉnh độ pH,  
khác biệt ở chỗ, môi trường nuôi cấy này được xác định về mặt hóa học. Sáng chế cũng 
đề cập đến phương pháp bào chế chế phẩm vacxin chứa polysacarit vỏ của vi khuẩn 
Haemophilus influenzae typ b.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Protein dung hợp intơlơkin-10 và dược phẩm chứa protein này

  (57)     Sáng chế đề cập đến các protein dung hợp của kháng thể và intơlơkin-10 (IL-10). Ngoài 
ra, sáng chế cũng đề cập đến các polynucleotit mã hóa các protein dung hợp này, vật 
truyền và tế bào chủ chứa polynucleotit này. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tạo 
ra protein dung hợp theo sáng chế và phương pháp sử dụng chúng để điều trị bệnh.  
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(72) TOMITANI, Yuji (JP), MORISHITA, Kunihiro  (JP), FURUTA, Daisuke (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị tạo rung 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo rung mà với thiết bị này thử nghiệm rung động có thể 
được thực hiện an toàn hơn và có thể ngăn chặn hư hỏng đối với đối tượng của thử 
nghiệm. Thiết bị tạo rung (100) gồm một cặp bộ ngắt giới hạn (15) và (15) trên cột đỡ 
dẫn hướng (2). Một trong số các bộ ngắt giới hạn (15) và (15) được bố trí ở vị trí giới 
hạn dưới LL của vật nặng (4), trong khi bộ ngắt giới hạn kia được bố trí ở vị trí giới hạn 
trên UL của vật nặng (4). Vật nặng (4) có phần cần phát hiện (16) tiến tới tiếp xúc với 
bộ ngắt giới hạn (15) khi vật nặng (4) đi đến vị trí giới hạn dưới LL và tiến tới tiếp xúc 
với bộ ngắt giới hạn kia (15) khi vật nặng (4) đi đến vị trí giới hạn trên UL. Theo một 
phương án, phần cần được phát hiện (16) được tạo ra ở giữa theo chiều cao của vật nặng 
(4) sao cho phần cần được phát hiện (16) tiến tới tiếp xúc với cả vị trí giới hạn dưới LL 
lẫn vị trí giới hạn trên UL.  
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(72) GIAVANI, Cesare (IT), BOTTONE, Ernesto (IT), MONTI, Nicola, Ambrogio, Maria 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy và quy trình cấp liên tục vật liệu kim loại được nung 

nóng tới lò nóng chảy để sản xuất thép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy (IM) và quy trình cấp liên tục vật liệu kim loại được nung nóng 
(5) tới lò nóng chảy (1), theo đó trên ít nhất một đường cấp (L) được xác định bởi băng 
tải (2) để tịnh tiến liên tục vật liệu (5) tới lò (1), có một cặp (C) gồm các môđun hoạt 
động (17', 17") được xác định bởi các môđun hoạt động cấp và nung nóng thứ nhất (17') 
và thứ hai (17"), các môđun hoạt động thứ nhất (17') và thứ hai (17") này được định vị 
liên tiếp với nhau dọc theo đường (L); môđun thứ nhất (l7') thích hợp để tạo thành và 
nung nóng trực tiếp lớp thứ nhất (5') của vật liệu (5) được bố trí trên đường (L) và 
môđun thứ hai (17") thích hợp để tạo thành và nung nóng trực tiếp lớp thứ hai (5") của 
vật liệu (5) được bố trí ở trên cùng so với lớp thứ nhất (5').  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quy trình điều chế axit 2-(5-bromo-4-(4-xyclopropylnaphtalen-

1-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-ylthio)axetic  

  (57)      Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất có công thức (I)  
 

 
 
 

   



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
263 

(11) 42217 

(21) 1-2015-00349 (51) 7 C08J  5/12, B32B  7/12,  37/04,  

27/32,  27/36,  27/12 
(22) 23.07.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/EP2013/065492 23.07.2013 (87) WO 2014/019891 A1 06.02.2014 
(30) 102012213397.6      31.07.2012 DE 
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(72) KINZELMANN, Hans-Georg (DE), GIERLINGS, Michael (DE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp kết dính các lớp nền và vật dụng composit bao 

gồm các lớp nền được sản xuất theo phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kết dính các lớp nền mềm dẻo, lớp chất dính liên kết 
được tạo thành ở dạng mỏng. Sáng chế còn đề cập đến lớp nền composit, trong đó hai 
lớp nền liên kết với nhau bằng lớp chất dính mỏng, mềm dẻo.  
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(54) Thiết bị chuyển hóa năng lượng

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chuyển hóa năng lượng cho phép gia tăng công suất của 
thiết bị chuyển hóa điện năng có các nam châm vĩnh cửu được bố trí thành dạng vòng. 
Nắp (3) được lắp vào chi tiết giữ nam châm dạng vòng (2), trong đó các nam châm vĩnh 
cửu (1) được chứa. Phần kéo dài của nắp (3) được đỡ bởi bánh (6). Bánh xe (6) tiếp xúc 
với phần kéo dài của nắp (3) và bề mặt đáy của vỏ (5). Nhờ đó, chi tiết giữ nam châm 
(2) có thể được quay nhẹ thậm chí khi trọng lượng của chi tiết giữ nam châm (2) gia 
tăng với sự gia tăng về số lượng các nam châm vĩnh cửu (1) chứa trong chi tiết giữ nam 
châm (2). Do vậy, thiết bị chuyển hóa năng lượng (100) có thể tạo ra nhiều năng lượng 
hơn từ năng lượng được cấp, và nhờ vậy gia tăng công suất.  
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Số 51 đường 30/4 phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Ghế đa năng có cơ cấu khóa an toàn

  (57)     Sáng chế đề cập đến ghế đa năng có cơ cấu khóa an toàn bao gồm ít nhất một cơ cấu 
khóa an toàn thứ nhất. Cơ cấu khóa an toàn thứ nhất bao gồm: thanh chặn (302) được 
lắp với tấm đế (2D) thông qua khớp bản lề (2D-1); chi tiết giữ (303) để giữ cho đầu bên 
trái của thanh chặn (302) luôn ở trạng thái chặn hướng di chuyển của thanh đẩy (6-1) 
khi không có lực tác động vào đầu bên phải của thanh chặn (302); thanh đẩy (6-1) được 
lắp cố định với khung lưng ghế (6). Ghế đa năng theo sáng chế còn bao gồm ít nhất một 
cơ cấu khóa an toàn thứ hai.  
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(11) 42220 

(21) 1-2015-00358 (51) 7 H04N  7/32 

(62) 1-2012-03495   
(22) 22.04.2011 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/KR2011/002972  22.04.2011 (87) WO/2011/133002 27.10.2011 
(30) 10-2010-0038158       23.04.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2012 
(71) M&K LICENSING CO., LTD.  (KR) 

#324, 5th Floor, Jeil Officetel, 260 Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, 138-715, 
Republic of Korea 

(72) OH, Soo Mi  (KR), YANG, Moonock  (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị mã hóa hình ảnh

  (57)      Sáng chế đề xuất thiết bị mã hóa hình ảnh để cho phép tăng tỉ lệ nén của tín hiệu hình 
ảnh động trong khi vẫn duy trì chất lượng hình ảnh cao. Để giảm thiểu số lượng bit cần 
thiết cho khối thặng dư, các hệ số biến đổi lượng tử hóa được chia thích ứng thành nhiều 
các tập con theo kích thước của một khối biến đổi, và các hệ số biến đổi lượng tử hóa 
khác không của mỗi tập con được quét và được mã hóa. Ngoài ra, chế độ dự đoán nội bộ 
của khối hiện hành được xác định bằng cách sử dụng các điểm ảnh tham chiếu thu được 
bằng cách lọc các điểm ảnh tham chiếu của khối hiện hành. Theo đó, có thể giảm thiểu 
lượng dữ liệu cần thiết cho khối thặng dư của khối hiện hành.  
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#324, 5th Floor, Jeil Officetel, 260 Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, 138-715, 
Republic of Korea 

(72) OH, Soo Mi (KR), YANG, Moonock  (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị mã hoá hình ảnh

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị mã hoá hình ảnh để cho phép tăng tỷ lệ nén của tín hiệu hình 
ảnh động trong khi vẫn duy trì chất lượng hình ảnh cao. Để giảm thiểu số lượng bit cần 
thiết cho khối thặng dư, các hệ số biến đổi lượng tử hoá được chia thích ứng thành nhiều 
các tập con theo kích thước của một khối biến đổi, và các hệ số biến đổi lượng tử hoá 
khác không của mỗi tập con được quét và được mã hoá. Ngoài ra, chế độ dự đoán nội bộ 
của khối hiện hành được xác định bằng cách sử dụng các điểm ảnh tham chiếu thu được 
bằng cách lọc các điểm ảnh tham chiếu của khối hiện hành. Theo đó, có thể giảm thiểu 
lượng dữ liệu cần thiết cho khối thặng dư của khối hiện hành.  
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(71) M&K LICENSING CO., LTD.  (KR) 

#324, 5th Floor, Jeil Officetel, 260 Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, 138-715, 
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(72) OH, Soo-Mi (KR), YANG, Moonock (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị dự đoán trong nội bộ

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị dự đoán trong nội bộ để cho phép tăng tỷ lệ nén của tín hiệu 
hình ảnh động trong khi vẫn duy trì chất lượng hình ảnh cao. Để giảm thiểu số lượng bit 
cần thiết cho khối thặng dư, các hệ số biến đổi lượng tử hoá được chia thích ứng thành 
nhiều các tập con theo kích thước của một khối biến đổi, và các hệ số biến đổi lượng tử 
hoá khác không của mỗi tập con được quét và được mã hoá. Ngoài ra, chế độ dự đoán 
nội bộ của khối hiện hành được xác định bằng cách sử dụng các điểm ảnh tham chiếu 
thu được bằng cách lọc các điểm ảnh tham chiếu của khối hiện hành. Theo đó, có thể 
giảm thiểu lượng dữ liệu cần thiết cho khối thặng dư của khối hiện hành.  
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(72) OH, Soo-Mi (KR), YANG, Moonock (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị mã hóa hình ảnh

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị mã hoá hình ảnh để cho phép tăng tỷ lệ nén của tín hiệu hình 
ảnh động trong khi vẫn duy trì chất lượng hình ảnh cao. Để giảm thiểu số lượng bit cần 
thiết cho khối thặng dư, các hệ số biến đổi lượng tử hoá được chia thích ứng thành nhiều 
các tập con theo kích thước của một khối biến đổi, và các hệ số biến đổi lượng tử hoá 
khác không của mỗi tập con được quét và được mã hoá. Ngoài ra, chế độ dự đoán nội bộ 
của khối hiện hành được xác định bằng cách sử dụng các điểm ảnh tham chiếu thu được 
bằng cách lọc các điểm ảnh tham chiếu của khối hiện hành. Theo đó, có thể giảm thiểu 
lượng dữ liệu cần thiết cho khối thặng dư của khối hiện hành.  
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(72) OH, Soo-Mi (KR), YANG, Moonock (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị mã hóa hình ảnh

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị mã hoá hình ảnh để cho phép tăng tỷ lệ nén của tín hiệu hình 
ảnh động trong khi vẫn duy trì chất lượng hình ảnh cao. Để giảm thiểu số lượng bit cần 
thiết cho khối thặng dư, các hệ số biến đổi lượng tử hoá được chia thích ứng thành nhiều 
các tập con theo kích thước của một khối biến đổi, và các hệ số biến đổi lượng tử hoá 
khác không của mỗi tập con được quét và được mã hoá. Ngoài ra, chế độ dự đoán nội bộ 
của khối hiện hành được xác định bằng cách sử dụng các điểm ảnh tham chiếu thu được 
bằng cách lọc các điểm ảnh tham chiếu của khối hiện hành. Theo đó, có thể giảm thiểu 
lượng dữ liệu cần thiết cho khối thặng dư của khối hiện hành.  
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị mã hoá hình ảnh chuyển động

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị mã hoá hình ảnh chuyển động để xác định thông tin bổ sung 
để tạo ra khối dự đoán nằm trong vùng chứa thông tin bổ sung nhận được, và chế độ dự 
đoán nội ảnh của đơn vị dự đoán hiện thời bằng cách sử dụng thông tin ứng viên mã hoá 
dự đoán nội ảnh hợp lệ của đơn vị dự đoán hiện thời; tạo ra các điểm ảnh tham chiếu mà 
không có tại vị trí khả dụng để tạo ra các khối dự đoán nội ảnh bằng cách sử dụng các 
điểm ảnh tham chiếu khả dụng; lọc thích ứng các điểm ảnh tham chiếu gần đơn vị dự 
đoán hiện thời trên cơ sở của chế độ dự đoán nội ảnh xác định được của đơn vị dự đoán 
hiện thời hoặc thông tin kích thước của đơn vị dự đoán hiện thời; và tạo ra các khối dự 
đoán của đơn vị dự đoán hiện thời bằng cách sử dụng các điểm ảnh tham chiếu mà 
tương ứng với chế độ dự đoán nội ảnh xác định được của đơn vị dự đoán hiện thời. Do 
đó, sáng chế có thể cải thiện khả năng nén ảnh bằng cách tạo ra các khối dự đoán gần 
ảnh ban đầu.  
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(54) Phương pháp khôi phục chế độ dự đoán trong nội bộ 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp mã hoá chế độ dự đoán trong nội bộ và phương pháp giải 
mã hình ảnh chuyển động. Trong đó, phương pháp giải mã hình ảnh chuyển động bao 
gồm các bước: giải dồn kênh dòng bit để trích xuất thông tin dự đoán trong nội bộ và 
các tín hiệu thặng dư; khôi phục lại chế độ dự đoán trong nội bộ của đơn vị dự đoán 
hiện hành bằng cách sử dụng thông tin dự đoán trong nội bộ của đơn vị dự đoán hiện 
hành bằng cách sử dụng thông tin dự đoán trong nội bộ và các chế độ dự đoán trong nội 
bộ của các đơn vị dự đoán liền kề với các đơn vị dự đoán hiện hành; tạo ra các điểm ảnh 
tham chiếu bằng cách sử dụng một hoặc nhiều điểm ảnh tham chiếu có sẵn nếu tồn tại 
các điểm ảnh tham chiếu không có sẵn trong đơn vị dự đoán; lọc thích ứng các điểm 
ảnh tham chiếu bằng cách sử dụng chế độ dự đoán trong nội bộ khôi phục được; tạo ra 
khối dự đoán bằng cách sử dụng chế độ dự đoán trong nội bộ khôi phục được và các 
điểm ảnh tham chiếu; giải mã tín hiệu thặng dư để tạo ra khối thặng dư; và tạo ra khối 
xây dựng lại bằng cách sử dụng khối dự đoán và khối thặng dư. Theo đó, các bit bổ 
sung do sự gia tăng của chế độ dự đoán trong nội bộ được giảm có hiệu quả. Ngoài ra, 
tỷ lệ nén hình ảnh có thể được cải thiện bằng cách tạo ra khối dự đoán tương tự như 
khối ban đầu.  
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LTD.) 
(54) Phương pháp mã hoá chế độ dự đoán trong nội bộ 

  (57)      Sáng chế đề xuất phương pháp mã hoá chế độ dự đoán trong nội bộ và phương pháp giải 
mã hình ảnh chuyển động. Trong đó, phương pháp giải mã hình ảnh chuyển động bao 
gồm các bước: giải dồn kênh dòng bit để trích xuất thông tin dự đoán trong nội bộ và 
các tín hiệu thặng dư; khôi phục lại chế độ dự đoán trong nội bộ của đơn vị dự đoán 
hiện hành bằng cách sử dụng thông tin dự đoán trong nội bộ của đơn vị dự đoán hiện 
hành bằng cách sử dụng thông tin dự đoán trong nội bộ và các chế độ dự đoán trong nội 
bộ của các đơn vị dự đoán liền kề với các đơn vị dự đoán hiện hành; tạo ra các điểm ảnh 
tham chiếu bằng cách sử dụng một hoặc nhiều điểm ảnh tham chiếu có sẵn nếu tồn tại 
các điểm ảnh tham chiếu không có sẵn trong đơn vị dự đoán; lọc thích ứng các điểm 
ảnh tham chiếu bằng cách sử dụng chế độ dự đoán trong nội bộ khôi phục được; tạo ra 
khối dự đoán bằng cách sử dụng chế độ dự đoán trong nội bộ khôi phục được và các 
điểm ảnh tham chiếu; giải mã tín hiệu thặng dư để tạo ra khối thặng dư; và tạo ra khối 
xây dựng lại bằng cách sử dụng khối dự đoán và khối thặng dư. Theo đó, các bit bổ 
sung do sự gia tăng của chế độ dự đoán trong nội bộ được giảm có hiệu quả. Ngoài ra, 
tỷ lệ nén hình ảnh có thể được cải thiện bằng cách tạo ra khối dự đoán tương tự như 
khối ban đầu.  
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LTD.) 
(54) Phương pháp khôi phục chế độ dự đoán trong nội bộ 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp khôi phục chế độ dự đoán trong nội bộ và phương pháp 
giải mã hình ảnh chuyển động. Phương pháp giải mã hình ảnh chuyển động này bao 
gồm các bước: giải dồn kênh dòng bit để trích xuất thông tin dự đoán trong nội bộ và 
các tín hiệu thặng dư; khôi phục lại chế độ dự đoán trong nội bộ của đơn vị đự đoán 
hiện hành bằng cách sử dụng thông tin dự đoán trong nội bộ của đơn vị dự đoán hiện 
hành bằng cách sử dụng thông tin dự đoán trong nội bộ và các chế độ dự đoán trong nội 
bộ của các đơn vị dự đoán liền kề với các đơn vị dự đoán hiện hành; tạo ra các điểm ảnh 
tham chiếu bằng cách sử dụng một hoặc nhiều điểm ảnh tham chiếu có sẵn nếu tồn tại 
các điểm ảnh tham chiếu không có sẵn trong đơn vị dự đoán; lọc thích ứng các điểm ảnh 
tham chiếu bằng cách sử dụng chế độ dự đoán trong nội bộ khôi phục được; tạo ra khối 
dự đoán bằng cách sử dụng chế độ dự đoán trong nội bộ khôi phục được và các điểm 
ảnh tham chiếu; giải mã tín hiệu thặng dư để tạo ra khối thặng dư; và tạo ra khối xây 
dựng lại bằng cách sử dụng khối dự đoán và khối thặng dư. Theo đó, các bit bổ sung do 
sự gia tăng của chế độ dự đoán trong nội bộ được giảm có hiệu quả. Ngoài ra, tỷ lệ nén 
hình ảnh có thể được cải thiện bằng cách tạo ra khối dự đoán tương tự như khối ban đầu.  
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị mã hoá tín hiệu còn lại trong dự đoán trong nội bộ

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị mã hoá tín hiệu còn lại trong dự đoán trong nội bộ và phương 
pháp giải mã hình ảnh chuyển động. Phương pháp giải mã hình ảnh chuyển động này 
bao gồm các bước: giải dồn kênh dòng bit để trích xuất thông tin dự đoán trong nội bộ 
và các tín hiệu thặng dư; khôi phục lại chế độ dự đoán trong nội bộ của đơn vị dự đoán 
hiện hành bằng cách sử dụng thông tin dự đoán trong nội bộ của đơn vị dự đoán hiện 
hành bằng cách sử dụng thông tin dự đoán trong nội bộ và các chế độ dự đoán trong nội 
bộ của các đơn vị dự đoán liền kề với các đơn vị đự đoán hiện hành; tạo ra các điểm ảnh 
tham chiếu bằng cách sử dụng một hoặc nhiều điểm ảnh tham chiếu có sẵn nếu tồn tại 
các điểm ảnh tham chiếu không có sẵn trong đơn vị dự đoán; lọc thích ứng các điểm 
ảnh tham chiếu bằng cách sử dụng chế độ dự đoán trong nội bộ khôi phục được; tạo ra 
khối dự đoán bằng cách sử dụng chế độ dự đoán trong nội bộ khôi phục được và các 
điểm ảnh tham chiếu; giải mã tín hiệu thặng dư để tạo ra khối thặng dư; và tạo ra khối 
xây dựng lại bằng cách sử dụng khối dự đoán và khối thặng dư. Theo đó, các bit bổ 
sung do sự gia tăng của chế độ dự đoán trong nội bộ được giảm có hiệu quả. Ngoài ra, 
tỷ lệ nén hình ảnh có thể được cải thiện bằng cách tạo ra khối dự đoán tương tự như 
khối ban đầu.  
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LTD.) 
(54) Thiết bị tạo khối dự đoán

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị tạo khối dự đoán và phương pháp giải mã hình ảnh chuyển 
động. Trong đó, phương pháp giải mã hình ảnh chuyển động bao gồm các bước: giải 
dồn kênh dòng bit để trích xuất thông tin dự đoán trong nội bộ và các tín hiệu thặng dư; 
khôi phục lại chế độ dự đoán trong nội bộ của đơn vị dự đoán hiện hành bằng cách sử 
dụng thông tin dự đoán trong nội bộ của đơn vị dự đoán hiện hành bằng cách sử dụng 
thông tin dự đoán trong nội bộ và các chế độ dự đoán trong nội bộ của các đơn vị dự 
đoán liền kề với các đơn vị dự đoán hiện hành; tạo ra các điểm ảnh tham chiếu bằng 
cách sử dụng một hoặc nhiều điểm ảnh tham chiếu có sẵn nếu tồn tại các điểm ảnh tham 
chiếu không có sẵn trong đơn vị dự đoán; lọc thích ứng các điểm ảnh tham chiếu bằng 
cách sử dụng chế độ dự đoán trong nội bộ khôi phục được; tạo ra khối dự đoán bằng 
cách sử dụng chế độ dự đoán trong nội bộ khôi phục được và các điểm ảnh tham chiếu; 
giải mã tín hiệu thặng dư để tạo ra khối thặng dư; và tạo ra khối xây dựng lại bằng cách 
sử dụng khối dự đoán và khối thặng dư. Theo đó, các bit bổ sung do sự gia tăng của chế 
độ dự đoán trong nội bộ được giảm có hiệu quả. Ngoài ra, tỷ lệ nén hình ảnh có thể 
được cải thiện bằng cách tạo ra khối dự đoán tương tự như khối ban đầu. 
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(54) Phương pháp chống thấm mặt trong và mặt ngoài vách tường 

bê tông cùng lúc đổ bê tông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chống thấm vách tường bê tông ngay lúc đổ bê tông 
bao gồm các bước bơm bê tông tươi vào phần giữa hai vách cốp pha (4) theo từng đoạn 
ngắn và sao cho sau mỗi đợt bơm sẽ tạo lớp bê tông (1) dày khoảng 50cm hoặc độ dày 
có thể thay đổi, ngay sau đó rung qua lại nhiều lần bằng máy đầm rung có đầu rung 
được nối với thanh kim loại ống (2) có đường kính nhỏ luôn được nạp chất chống thấm, 
đầu dưới bít kín và trên thân có đục dãy lỗ phun (3) đặt cách đều nhau khoảng 2cm để 
chất chống thấm được phun qua và quá trình rung được tiếp tục lặp lại cho lớp bê tông 
tiếp theo đã đổ kế tiếp. Do chấn động rung của máy đầm nên thanh kim loại ống (2) dễ 
dàng ấn sâu vào lớp bê tông (1) và do thanh kim loại ống (2) chạy từ từ sát vách cốp pha 
nên chất chống thấm đi qua dãy lỗ phun ngấm đều và phân bổ đều sát theo phía trong 
vách cốp pha (4) nên bề mặt chống thấm có thể nằm cả ở mặt trong và mặt ngoài vách 
bê tông, lớp chống thấm hòa quyện với bê tông để không xảy ra việc tách lớp bong rộp, 
cũng như khắc phục được các lỗ rỗng trên bề mặt bê tông cần chống thấm mà khôn cần 
tô trát lớp vữa tùy theo các vị trí, nhu cầu của người sử dụng. Chính vì vậy đã tiết kiệm 
được vật tư chất chống thấm, vật tư đối với lớp vữa bảo vệ, cũng như thời gian thi công 
và nhân công thi công.  
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(54) Chế phẩm tẩy rửa dạng lỏng đậm đặc

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy giặt dạng lỏng có tính kiềm đậm đặc chứa:  
a) chất hoạt động bề mặt chứa chất hoạt động bề mặt anion và chất hoạt động bề mặt 
không ion tùy ý và chất hoạt động bề mặt lưỡng tính tùy ý và xà phòng tùy ý với lượng 
nằm trong khoảng từ 5 đến 60% trọng lượng, trong đó ít nhất 35% chất hoạt động bề 
mặt là chất hoạt động bề mặt anion không phải xà phòng;  
b) nước với lượng ít nhất là 30% trọng lượng;  
c) polyme loại bỏ vết bẩn với lượng 0,25% trọng lượng, khác biệt ở chỗ, polyme loại bỏ 
vết bẩn có công thức (I), và X-[(OCH2CH2)q-]-khối-[(OCH2CH(CH3))p]- [(OC(O)-G1-
C(O)O-G2)n]-OC(O)-G1-C(O)O-[((CH3)CHCH2O)p-]-khối-[(CH2CH2O)q]-X (I), trong đó 
tất cả G1 là nhóm 1,4-phenylen; tất cả G2 là nhóm etylen được thế bằng alkyl có 1 đến 4 
nguyên tử cacbon, X là alkyl có 1 đến 4 nguyên tử cacbon, tốt hơn là metyl hoặc n-
butyl; mỗi q là nằm trong khoảng từ 12 đến 120; p là nằm trong khoảng từ 1 đến 10, tốt 
hơn là từ 2 đến 5; và n là nằm trong khoảng từ 2 đến 10.  
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(54) Chế phẩm giặt tẩy dạng lỏng có tính kiềm chứa polyeste 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm giặt tẩy dạng lỏng có tính kiềm chứa polyeste và có đặc 
tính loại bỏ vết bẩn. Chế phẩm giặt tẩy theo sáng chế bao gồm ít nhất 1% trọng lượng 
triethanolamin, ít nhất 5% trọng lượng chất hoạt động bề mặt không xà phòng và ít nhất 
0,5% trọng lượng của polyeste.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xử lý dữ liệu và phương pháp xử lý dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý dữ liệu và phương pháp xử lý dữ liệu có thể tạo ra mã 
kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp LDPC (Low Density Parity Check) với tỉ lệ lỗi tốt.  
Bộ mã hóa LDPC thực hiện việc mã hóa bởi mã LDPC có độ dài mã là 16200 bit và tỉ lệ 
mã là 12/15. Mã LDPC có bit thông tin và bit chẵn lẻ và ma trận kiểm tra chẵn lẻ H 
được cấu hình với phần ma trận thông tin tương ứng với bit thông tin của mã LDPC và 
phần ma trận chẵn lẻ tương ứng với bit chẵn lẻ. Phần ma trận thông tin của ma trận kiểm 
tra chẵn lẻ H được thể hiện bởi bảng giá trị ban đầu ma trận kiểm tra chẵn lẻ thể hiện tại 
mỗi trong số 360 cột vị trí của một phần tử trong phần ma trận thông tin. Sáng chế có 
thể được áp dụng cho trường hợp thực hiện việc giải mã LDPC và việc mã hóa LDPC.  
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(30) 2012-174215     06.08.2012 JP 

2012-174216     06.08.2012 JP 
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6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) NONAKA Toshiki (JP), KATO Satoshi  (JP), KAWASAKI Kaoru  (JP), TOMOKIYO 

Toshimasa (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép cán nguội, phương pháp sản xuất tấm thép này và chi 

tiết được tạo hình bằng cách dập nóng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nguội có thành phần hóa học định trước, trong đó cấu 
trúc trước và sau khi dập nóng bao gồm ferit với lượng nằm trong khoảng từ 30% diện 
tích đến 90% diện tích, mactensit với lượng 0% diện tích hoặc lớn hơn và thấp hơn 20% 
diện tích, peclit với lượng nằm trong khoảng từ 0% diện tích đến 10% diện tích, austenit 
dư với lượng nằm trong khoảng từ 5% thể tích đến 20% thể tích, và cấu trúc còn lại là 
bainit, độ cứng của austenit dư đo được bằng mũi đo nano trước và sau khi dập nóng 

thỏa mãn mối quan hệ H2/H1<1,1 và HM<20, và mối quan hệ TSEl20000MPa%. 

Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép này và chi tiết được 
tạo hình bằng cách dập nóng thu được bằng cách sử dụng tấm thép này.  
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(71) MIKUNI CORPORATION  (JP) 

13-11, Sotokanda 6-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021 Japan 
(72) KOIWA, Hiroshi (JP), SHINOHE, Shun  (JP), OGASAWARA, Toshiki  (JP), ONO, 

Takeshi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ truyền động điện từ

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ truyền động điện từ có kích thước giảm theo đường kính ngoài của 
cuộn dây quấn trong khi đảm bảo tính chất đệm kín giữa lõi tĩnh và phần cuộn dây.  
Phần hình trụ (15a) của lõi chuyển động (15) được bố trí chuyển động được phía ngoài 
ngoại biên ngoài của lõi tĩnh (12) theo chiều trục của nó, phần cuộn dây (16) được bố trí 
phía ngoài ngoại biên ngoài của phần hình trụ (15a), lõi tĩnh (12) có phần nhô (12b) nhô 
ra từ đầu của phần hình trụ (15a), và chi tiết đệm kín hình vành (18) được bố trí giữa 
phần nhô (12b) và phần cuộn dây (16), sao cho khe hở chứa độ dày của phần hình trụ 
(15a) được bố trí giữa phần nhô (12b) và phần cuộn dây (16). Theo đó, trong khe hở, chi 
tiết đệm kín hình vành được bố trí giữa phần nhô (12b) và phần cuộn dây (16), sao cho 
có thể đạt được việc giảm kích thước theo đường kính ngoài của vòng dây quấn trong 
khi đảm bảo tính chất đệm kín giữa lõi tĩnh (12) và phần cuộn dây (16).  
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(72) PARK, Seung-Ho (KR), PARK, Se-Hyeok (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị đánh giá sự chuyển động của hình ảnh 

sử dụng thông tin khác biệt của hình ảnh đa điểm nhìn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xử lý hình ảnh đa điểm nhìn. Phương pháp 
xử lý hình ảnh bao gồm các bước: trích thông tin khác biệt giữa hình ảnh của điểm nhìn 
thứ nhất và hình ảnh của điểm nhìn thứ hai; đánh giá sự chuyển động giữa hai hình ảnh 
kế tiếp của điểm nhìn thứ nhất hoặc điểm nhìn thứ hai bằng cách sử dụng thông tin khác 
biệt được trích. Thiết bị xử lý hình ảnh có thể bao gồm bộ xử lý được tạo cấu hình để 
trích thông tin khác biệt giữa hình ảnh của điểm nhìn thứ nhất và hình ảnh của điểm 
nhìn thứ hai dựa trên hình ảnh đa điểm nhìn và còn được tạo cấu hình để đánh giá sự 
chuyển động bằng cách sử dụng thông tin khác biệt được trích ra giữa hai hình ảnh kế 
tiếp của điểm nhìn thứ nhất hoặc điểm nhìn thứ hai.  
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2-19, Akasaka 4-chome, Minato-ku, Tokyo 1070052, Japan 
(72) Ryo AIZAWA (JP), Itaru OKADA (JP), Toshiki FUKUCHI (JP), Masahiro 

HATAMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất este của axit 2-aminonicotinic và chất diệt vi khuẩn 

chứa dẫn xuất này dưới dạng hoạt chất 

  (57)      Sáng chế đề xuất dẫn xuất este của axit 2-aminonicotinic và chất diệt vi khuẩn chứa các 
dẫn xuất este này dưới dạng hoạt chất. Hoạt chất có công thức [I]:  

 

 
 

(trong đó, R1 là nguyên tử hyđro hoặc nhóm C1-C4 alkyl, R2
 là nguyên tử hyđro hoặc 

nhóm C1-C4 alkyl, Rl và R2 Có thể được kết hợp cùng nhau để tạo thành mạch alkylen, 
R3 là nguyên tử hyđro hoặc nhóm C1-C4 alkyl, R4 là nguyên tử hyđro, nhóm xyano hoặc 
nhóm C1-C4 alkyl, R5 và R6 độc lập là nguyên tử hyđro, nguyên tử halogen, nhóm C1-C4 
alkyl, nhóm C1-C4 alkoxy, nhóm C1-C4 alkylthio, nhóm C1-C4 alkylsulfinyl, nhóm C1-C4 
alkylsulfonyl, nhóm nitro, nhóm xyano, nhóm C1-C4 haloalkyl, nhóm C1-C4 haloalkoxy 
hoặc nhóm C1-C4 haloalkylthio, A và B độc lập là nhóm methin (CH) hoặc nguyên tử 
nit¬).  

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
285 

(11) 42239 

(21) 1-2015-00400 (51) 7 C07K  16/28 

(22) 02.07.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/US2013/048999  02.07.2013 (87) WO2014/008218 09.01.2014 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể đơn dòng phân lập được gắn kết gen hoạt hóa tế 

bào limphô-3 (lag-3), phân tử đặc hiệu kép, thể tiếp hợp miễn 

dịch, chế phẩm, phân tử axit nucleic mã hóa kháng thể và 

phương pháp tạo ra kháng thể này, 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể đơn dòng phân lập được gắn kết đặc hiệu với LGA-3, và 
có các đặc tính chức năng được tối ưu hóa so với các kháng thể kháng LAG-3 đã biết, 
như kháng thể 25F7 (US 2011/0150892 A1). Các đặc tính này bao gồm số vị trí khử 
amit giảm, trong khi vẫn duy trì được gắn kết ái lực cao với LAG-3 của người, và độ ổn 
định vật lý (nghĩa là, nhiệt độ và hóa chất). Sáng chế còn đề cập đến phân tử axit nucleic 
mã hóa kháng thể theo sáng chế, vectơ biểu hiện, tế bào chủ và phương pháp biểu hiện 
kháng thể theo sáng chế, cũng như thể tiếp hợp miễn dịch, phân tử đặc hiệu kép và dược 
phẩm chứa kháng thể này. Sáng chế cũng mô tả phương pháp phát hiện LAG-3, cũng 
như phương pháp tạo ra kháng thể kháng LAG-3.  

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
286 

(11) 42240 

(21) 1-2015-00404 (51) 7 H04W  16/14,  72/04 

(62) 1-2011-00812   
(22) 27.08.2009 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/US2009/055228 27.08.2009 (87) WO/2010/025279 04.03.2010 
(30) 61/092,456      28.08.2008 US 

12/548,075      26.08.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.02.2015 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền thông không dây, cụ thể là kỹ thuật 
hỗ trợ nhiều công nghệ truy nhập không dây ở mạng truy nhập vô tuyến mặt đất thông 
thường. Ví dụ, các tài nguyên không dây có thể được dành trước theo cách thức tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc truyền tín hiệu điều khiển và tín hiệu chuẩn đến các đầu cuối 
người dùng công nghệ cải tiến hoặc nổi trội (ví dụ, hệ phát triển dài hạn cải tiến (LTE-A 
- Advanced Long Term Evolution)), trong khi giảm nhẹ các ảnh hưởng bất lợi đối với 
các đầu cuối người dùng kế thừa (ví dụ, LTE phiên bản 8). Như vậy, thông tin dành cho 
các đầu cuối LTE-A có thể được nhúng ở các vị trí dành riêng định trước, để khai thác 
các hoạt động chuẩn hóa đã biết của các đầu cuối kế thừa khi đợi thông tin ở các vị trí 
cụ thể. Việc dành trước tài nguyên thường có thể tiến hành mà không ảnh hưởng đến 
các đầu cuối kế thừa, giảm bớt hoặc tránh được sự suy giảm hiệu suất của các đầu cuối 
kế thừa.  
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(72) HOMMA, Akihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị khử lưu huỳnh trong khí thải ống khói và phương pháp 

khử lưu huỳnh trong khí thải ống khói 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị khử lưu huỳnh trong khí thải ống khói bao gồm bộ phận cấu 
trúc khép kín (20), tấm được đục lỗ (5), được tạo thành với nhiều lỗ (5a) được bố trí 
theo cách tương đối đồng đều, được lắp đặt trên bộ phận cấu trúc khép kín (20), và bộ 
phận cung cấp-phân phối nước biển. Sáng chế cũng đề cập tới phương pháp khử lưu 
huỳnh trong khí thải ống khói gồm các bước đưa bộ phận cấu trúc khép kín (20) lên 
tháp thẳng đứng, bộ phận cấu trúc khép kín (20) được tạo thành, lắp đặt tấm được đục lỗ 
(5) bên trên bộ phận cấu trúc khép kín (20), tấm được đục lỗ (5) được tạo thành với 
nhiều lỗ (5a) được bố trí theo cách cơ bản đồng đều, và bố trí bộ phận cung cấp-phân 
phối nước biển bên trên tấm được đục lỗ (5) để cung cấp-phân phối nước biển lên trên 
mặt trên của tấm được đục lỗ (5). Nhờ đó, sự tiếp xúc khí-lỏng được thực hiện giữa khí 
thải được thổi từ dưới lên và nước biển chảy từ trên xuống để xử lí khí thải.  
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(54) Phương pháp điều khiển việc lọc, thiết bị điều khiển việc lọc, 

vật ghi có thể đọc được bằng máy tính chứa chương trình máy 

tính để điều khiển việc lọc và trạm đầu cuối phương tiện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển việc lọc bao gồm việc kiểm tra kích cỡ 
khối của khối dự đoán trong ảnh (4, 5, 7) của các điểm ảnh của ảnh (2) trong trình tự 
viđeo (1). Kích cỡ khối được so sánh với một ngưỡng cụ thể, sau đó, nó được xác định, 
dựa trên sự so sánh kích cỡ khối với ngưỡng cụ thể, khi áp dụng việc lọc các điểm ảnh 
trên cùng và/hoặc bên trái ngoài cùng của khối dự đoán trong ảnh (4, 5, 7) của các điểm 
ảnh. Theo đó, sáng chế cũng đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng chính xác của 
việc dự đoán trong ảnh, trong khi vẫn đạt được mục dích của việc lọc.  
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(54) Phương pháp mã hóa ảnh, phương pháp giải mã ảnh, thiết bị mã 

hóa ảnh, thiết bị giải mã ảnh và thiết bị mã hóa và giải mã ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hóa ảnh và phương pháp giải mã ảnh, trong đó chỉ 
dẫn phụ thuộc để truyền tín hiệu nằm tại phần đầu của gói dữ liệu, nghĩa là, nằm ngay 
sát tại đoạn đầu của phần chia được phân tách của tập thông số, và được truyền đi bởi 
một tín hiệu. Điều này đạt được, ví dụ, nhờ việc bao gồm chỉ dẫn phụ thuộc tại thời 
điểm bắt đầu của đoạn đầu phần chia, tốt hơn là sau thành phần cú pháp nhận dạng tập 
thông số và trước địa chỉ phần chia, bằng việc cung cấp chỉ dẫn phụ thuộc tới đoạn đầu 
khối lớp truy cập mạng (NALU), hoặc bằng cách sử dụng một loại NALU đặc biệt thay 
cho các NALU mang các phần chia phụ thuộc.  
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(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535 Japan 
(72) HARA, Yoshio (JP), MATSUDA, Takeshi (JP), MUKAI, Tadashi  (JP), HOSHIBA, 

Toshiyuki  (JP), KIMOTO, Keiji (JP), MAKINO, Hiromichi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Máy in và sản phẩm dạng viên tròn

  (57)    Sáng chế đề cập máy in bao gồm cơ cấu chụp hình ảnh thứ nhất để chụp hình ảnh của 
một mặt bên của vật thể, phần kiểm tra thứ nhất kiểm tra một mặt bên của vật thể dựa 
trên hình ảnh đã chụp bởi cơ cấu chụp hình ảnh thứ nhất, cơ cấu in thứ nhất được bố trí 
ở phía dưới cùng của cơ cấu chụp hình ảnh thứ nhất và thực hiện việc in trên một mặt 
bên của vật thể trong khi đang được vận chuyển, cơ cấu chụp hình ảnh thứ hai chụp hình 
ảnh của mặt bên còn lại của vật thể trong khi đang được vận chuyển, phần kiểm tra thứ 
hai kiểm tra mặt bên còn lại của vật thể dựa trên hình ảnh được chụp bởi cơ cấu chụp 
hình ảnh thứ hai, và cơ cấu in thứ hai được bố trí ở phía dưới cùng của cơ cấu chụp hình 
ảnh thứ hai và thực hiện việc in trên mặt bên còn lại của vật thể trong khi đang được vận 
chuyển.  
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Toshiyuki  (JP), KIMOTO, Keiji (JP), MAKINO, Hiromichi (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Máy in và sản phẩm dạng viên tròn

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy in bao gồm cơ cấu in thứ nhất có khả năng thực hiện việc in 
trên bề mặt đối diện với một mặt bên theo chiều vuông góc với chiều vận chuyển của 
sản phẩm dạng viên tròn trong khi đang được vận chuyển và cơ cấu in thứ hai có khả 
năng thực hiện việc in trên bề mặt đối diện với mặt bên còn lại theo chiều vuông góc 
của sản phẩm dạng viên tròn trong khi đang được vận chuyển.  
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(72) Paul POLAKIS  (US), Andrew POLSON (US), Susan Diane SPENCER  (US), Shang-
Fan YU  (US), John A. FLYGARE  (US), Janet L. GUNZNER-TOSTE  (US), Thomas 
Harden PILLOW  (US), Philip Wilson HOWARD  (GB), Luke MASTERSON  (GB) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thể tiếp hợp miễn dịch chứa kháng thể kháng CD22 và dược 

phẩm chứa kháng thể này  

  (57)    Sáng chế đề xuất các thể tiếp hợp miễn dịch chứa kháng thể kháng CD22 mà gắn kết 
cộng hóa trị vào pyrolobenzodiazepin và dược phẩm chứa chúng.  
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(21) 1-2015-00414 (51) 7 C10L  3/10, B01D  53/18, C02F  

11/04 
(22) 24.06.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/067187   24.06.2013 (87) WO 2014/007089 09.01.2014 
(30) 2012-149052      03.07.2012 JP 
(71) EBARA JITSUGYO CO., LTD.  (JP) 

14-1, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048174, Japan 
(72) TANAKA Toshihiro (JP), MINAMI Daisuke  (JP), ODAGIRI Tadashi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp sinh học để tách lưu huỳnh ra khỏi 

biogas 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp sinh học để tách lưu huỳnh ra khỏi biogas 
(khí sinh học), trong đó hydro sulfua có thể được xử lý hiệu quả với tải nạp cao và 
hydro sulfua có thể được biến đổi thành axit sulfuric bằng quy trình để ngăn ngừa hiện 
tượng tắc nghẽn trong thiết bị, mà không cần phải có công đoạn làm sạch, và do đó quy 
trình này có thể được tiến hành với chi phí thấp. Thiết bị tách lưu huỳnh sinh học được 
bố trí với: đường vào biogas (2) cho phép biogas chảy vào tháp tách lưu huỳnh sinh học 
(1) qua phần đầu; đường ra của khí đã được xử lý (8) để xả khí đã được xử lý nằm ở 
phần phía dưới của lớp độn (1a) để đưa vi khuẩn tới phần đầu kia của tháp tách lưu 
huỳnh sinh học; đường khí tuần hoàn (9) để tuần hoàn một phần khí đã được xử lý qua 
phần đầu của tháp tách lưu huỳnh sinh học nơi có biogas chảy vào; và đường khí hỗn 
hợp (5) để cung cấp hỗn hợp của biogas và một phần của khí đã xử lý vào phần đầu của 
tháp tách lưu huỳnh sinh học, và đặc trưng ở chỗ lượng tải nạp hydro sulfua được tính 
toán dựa theo trị số đồng hồ đo lưu lượng khí (3) được bố trí dọc đường vào biogas và trị 
số máy đo nồng độ hydro sulfua (4) được bố trí dọc đường khí hỗn hợp, và cơ cấu điều 
chỉnh lượng khí tuần hoàn (10) được vận hành trên cơ sở các kết quả tính toán.  
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Suite 250A, 20640 Third Street Saratoga, California 95070, United States of America 
(72) SCHULTZ-WITTMANN, Oliver (DE), DE CEUSTER, Denis  (BE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Pin mặt trời hiệu suất cao và phương pháp sản xuất pin này

  (57)     Sáng chế đề cập đến pin mặt trời có nhiều thành phần, nói chung bao gồm nền trung tâm, 
(các) lớp dẫn điện, (các) lớp khử phản xạ, các lớp làm chậm phản ứng và/hoặc (các) điện 
cực. Các lớp đa chức năng tạo ra các chức năng kết hợp gồm chức năng làm chậm phản 
ứng, độ trong suốt, độ dẫn điện đủ cho dòng hạt tải điện theo phương thẳng đứng, lớp 
chuyển tiếp, và/hoặc mức độ thay đổi khả năng khử phản xạ. Phương pháp sản xuất pin 
mặt trời bao gồm bước lắng phủ CVD một mặt và xử lý nhiệt để tạo lớp và/hoặc chuyển 
đổi cũng được đề cập.  
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(72) TRELOAR, Stephen (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và quy trình in

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị in, quy trình in và nhóm các khuôn in để in. Ví dụ, trạm in 
trong đó xi lanh thứ nhất có khuôn in với vùng chứa mực vận hành cùng với xi lanh thứ 
hai có ít nhất một khuôn di chuyển và nhiều khuôn di chuyển thích hợp như khuôn di 
chuyển phủ cao su, trong đó các khuôn di chuyển được làm thích ứng để có vùng chứa 
mực và vùng không chứa mực. Vùng chứa mực và vùng không chứa mực của khuôn di 
chuyển sẽ kết hợp với cùng chứa mực của khuôn in để xác định nội dung của ảnh được 
in.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị để phát hiện hoạt động tiếng nói 

  (57)     Theo một phương án làm ví dụ, sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để phát hiện 
hoạt động tiếng nói (voice activity detection - VAD). VAD bao gồm bước tạo ra tín hiệu 
chỉ thị quyết định VAD chính và xác định việc bổ sung tồn lưu. Bước xác định bổ sung 
tồn lưu được tiến hành phụ thuộc vào số đo hoạt động ngắn hạn và/hoặc số đo hoạt động 
dài hạn. Sau đó, tín hiệu chỉ thị quyết định VAD cuối cùng được tạo ra.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất azainđol, dược phẩm chứa chúng và phương pháp điều 

chế chúng 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức 1, 
 

 
 
và muối dược dụng của nó, trong đó R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, và R10 là như được 
xác định trong bản mô tả. Sáng chế còn đề cập đến nguyên liệu và phương pháp điều 
chế các hợp chất có công thức 1, và dược phẩm chứa chúng. Hợp chất này là hữu ích để 
địều trị các rối loạn miễn dịch, bệnh tim mạch, ung thư, và các bệnh, rối loạn hoặc tình 

trạng bệnh khác kết hợp với PI3K.  
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(72) SOMBOON, Attaporn (TH), ZHANG, Jianfeng (CN), ROBERTS, Christopher, John 

(GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Dầu gội đầu 

  (57)      Sáng chế đề cập đến dầu gội đầu chứa thành phần silicon, trong đó thành phần này chứa 
dimethiconol, hỗn hợp của dimethicon và copolyme khối có hoạt tính bề mặt và còn 
chứa aminosilicon. Dầu gội đầu này tạo ra tác dụng dưỡng tóc được cải thiện.  
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SCHER (US), Guido RADAELLl  (IT), Hatem HARRAZ  (EG) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và quy trình xử lý khí tự nhiên

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống xử lý dầu mỏ và khí tự nhiên bao gồm hệ thống lò phản 
ứng liên hợp oxy hoá metan mà được tích hợp với đầu ra và đầu vào của các quy trình 
để liên kết tận dụng các đầu ra và đầu vào của các hệ thống khác nhau trong quá trình 
sản xuất hyđrocacbon bậc cao từ khí tự nhiên và các nguyên liệu hyđrocacbon khác.  
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(54) Hợp chất alkylpyrimiđin có tác dụng điều trị chứng nhiễm 

virut và các bệnh khác và dược phẩm chứa nó 

  (57)      Sáng chế đề cập hợp chất alkylpyrimiđin có công thức (I):  
 

 
 

có tác dụng điều trị chứng nhiễm virut và các bệnh khác. Sáng chế cũng đề cập đến 
dược phẩm chứa hợp chất nêu trên.  
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1-1, Naebocho 6-chome, Higashi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 065-0043 Japan 
(72) OHMACHI, Aiko (JP), MATSUYAMA, Hiroaki  (JP), MORITA, Yoshikazu  (JP), 

ISHIDA, Yuko  (JP), NARA, Takayuki  (JP), KATO, Ken  (JP), SERIZAWA, Atsushi 
(JP), UENO, Hiroshi  (JP), URAZONO, Hiroshi  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Sản phẩm sữa lên men và phương pháp sản xuất sản phẩm này

  (57)    Sáng chế đề cập đến sản phẩm sữa lên men hữu dụng trong phòng ngừa và điều trị các 
bệnh về xương như bệnh loãng xương, gãy xương, bệnh thấp khớp và viêm khớp bằng 
cách sử dụng hàng ngày. Sản phẩm sữa lên men này chứa angiogenin và/hoặc sản phẩm 
thủy phân của angiogenin với lượng nằm trong khoảng từ 0,9mg/100mg đến 
150mg/100g và xystatin và/hoặc sản phẩm thủy phân của xystatin theo tỷ lệ khối lượng 
so với angiogenin và/hoặc sản phẩm thủy phân của angiogenin nằm trong khoảng từ 
0,006 đến 1,7. Xương có thể được tăng cường độ bền và các bệnh về xương như bệnh 
loãng xương, gãy xương, bệnh thấp khớp và viêm khớp có thể được phòng ngừa hoặc 
điều trị bằng cách sử dụng sản phẩm sữa lên men này. Sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp sản xuất sản phẩm này.  
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1-1, Naebocho 6-chome, Higashi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 065-0043 Japan 
(72) OHMACHI, Aiko  (JP), MATSUYAMA, Hiroaki  (JP), MORITA, Yoshikazu  (JP), 

ISHIDA, Yuko (JP), NARA, Takayuki (JP), KATO, Ken  (JP), SERIZAWA, Atsushi 
(JP), UENO, Hiroshi  (JP), URAZONO, Hiroshi  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đồ uống và phương pháp sản xuất đồ uống này

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ uống hữu dụng trong phòng ngừa và điều trị các bệnh về xương 
như bệnh loãng xương, gãy xương, bệnh thấp khớp và viêm khớp bằng cách sử dụng 
hàng ngày. Đồ uống này chứa angiogenin và/hoặc sản phẩm thủy phân của angiogenin 
với lượng cao hơn 0,8mg/100ml và không cao hơn 150mg/100ml và xystatin và/hoặc 
sản phẩm thủy phân của xystatin theo tỷ lệ khối lượng so với angiogenin và/hoặc sản 
phẩm thủy phân của angiogenin nằm trong khoảng từ 0,006 đến 1,7. Xương có thể được 
tăng cường độ bền và các bệnh về xương như bệnh loãng xương, gãy xương, bệnh thấp 
khớp và viêm khớp có thể dược phòng ngừa hoặc điều trị bằng việc sử dụng đồ uống 
này. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất đồ uống này.  
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(72) OHMACHI, Aiko  (JP), MATSUYAMA, Hiroaki (JP), MORITA, Yoshikazu  (JP), 

ISHIDA, Yuko  (JP), NARA, Takayuki  (JP), KATO, Ken  (JP), SERIZAWA, Atsushi 
(JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nguyên liệu protein, phương pháp sản xuất nguyên liệu này và 

tác nhân tăng cường độ bền chắc xương chứa nguyên liệu 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nguyên liệu protein hữu dụng trong phòng ngừa và điều trị các bệnh 
về xương như bệnh loãng xương, gãy xương, bệnh thấp khớp và viêm khớp bằng cách sử 
dụng hàng ngày. Nguyên liệu protein này chứa angiogenin và/hoặc sản phẩm thủy phân 
của angiogenin với lượng nằm trong khoảng từ 2 đến 15mg/100mg và lactoperoxiđaza 
và/hoặc sản phẩm thủy phân của lactoperoxiđaza, theo tỷ lệ khối lượng so với 
angiogenin và/hoặc sản phẩm thủy phân của angiogenin nằm trong khoảng từ 0,3 đến 
20. Sáng chế cũng đề cập đến tác nhân, thức ăn, đồ uống hoặc thực phẩm tăng cường độ 
bền chắc xương chứa nguyên liệu protein này hữu dụng trong phòng ngừa và điều trị các 
bệnh về xương như bệnh loãng xương, gãy xương, bệnh thấp khớp và viêm khớp bằng 
cách dùng theo đường uống. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất 
nguyên liệu protein này.  
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(72) OHMACHI, Aiko (JP), MATSUYAMA, Hiroaki (JP), MORITA, Yoshikazu  (JP), 

ISHIDA, Yuko (JP), NARA, Takayuki  (JP), KATO, Ken  (JP), SERIZAWA, Atsushi 
(JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nguyên liệu protein, phương pháp sản xuất nguyên liệu này và 

tác nhân tăng cường độ bền chắc xương chứa nguyên liệu 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nguyên liệu protein hữu dụng để tăng cường độ bền chắc xương và 
phòng ngừa và điều trị các bệnh về xương như bệnh loãng xương, gãy xương, bệnh thấp 
khớp và viêm khớp bằng cách sử dụng hàng ngày. Nguyên liệu protein chứa angiogenin 
và/hoặc sản phẩm thủy phân của angiogenin với lượng nằm trong khoảng từ 2 đến 
15mg/100mg và xystatin và/hoặc sản phẩm thủy phân của xystatin theo tỷ lệ khối lượng 
so với angiogenin và/hoặc sản phẩm thủy phân của angiogenin nằm trong khoảng từ 
0,003 đến 0,6. Sáng chế cũng đề cập đến tác nhân, thức ăn, đồ uống hoặc thực phẩm 
tăng cường độ bền chắc xương chứa nguyên liệu protein này hữu dụng trong phòng 
ngừa và điều trị các bệnh về xương như bệnh loãng xương, gãy xương, bệnh thấp khớp 
và viêm khớp bằng cách dùng theo đường uống. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến phương 
pháp sản xuất nguyên liệu protein này.  
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(72) TAKAHASHI, Hiroyuki (JP), IMAI, Kazuhito (JP), NISHIBATA, Hitomi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép mạ kẽm dùng để tạo hình nóng

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ kẽm dùng để tạo hình nóng, tấm thép mạ kẽm này có 
lớp mạ kẽm được tạo ra trên bề mặt của tấm thép, trong đó tấm thép này có thành phần 
hóa học bao gồm, theo % khối lượng: C: từ 0,02% đến 0,58%, Mn: từ 0,5% đến 3,0%, 
Al hòa tan: từ 0,005% đến 1,0%, (các) nguyên tố đã định nếu cần, Si: thấp hơn hoặc 
bằng 2,0%, P: thấp hơn hoặc bằng 0,03%, S: thấp hơn hoặc bằng 0,004%, N: thấp hơn 
hoặc bằng 0,01 %, và lượng còn lại là Fe và các tạp chất, trong đó lượng Mn trong phần 

từ bề mặt của tấm thép và lớp mạ kẽm tới độ sâu 5m là cao hơn hoặc bằng 0,3 % khối 

lượng, trong đó lớp mạ kẽm có lượng bao phủ của lớp mạ nằm trong khoảng từ 40g/m2 
đến 110g/m2, lượng Al lớn hơn hoặc bằng 150mg/m2 trong lớp mạ kẽm, hàm lượng Al 
thấp hơn hoặc bằng 0,5% khối lượng, và trong đó tấm thép mạ kẽm này được sử dụng 
cho các ứng dụng mà trong đó tấm thép mạ kẽm này được nung nóng đến 700oC hoặc 
cao hơn và sau đó được tạo hình nóng.  
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(72) SUN, Chen (CN), GUO, Xin (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp quản lý phổ

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống quản lý phổ bao gồm mạch để nhận dạng các điểm tham 
chiếu cho hệ thống truyền thông thứ cấp. Hệ thống quản lý phổ sau đó xác định các tài 
nguyên phổ cho hệ thống truyền thông thứ cấp dựa vào việc liệu các điểm tham chiếu là 
dương hay âm.  
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5F.-1, No.23, Sec. 1, Hangzhou S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp tạo hình ảnh

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo hình ảnh bao gồm các bước: quay cảnh trong khi 
hình ảnh đơn sắc và hình ảnh thứ nhất được luân phiên hiển thị làm hình nền của cảnh; 
xử lý kết quả quay để thu được hình ảnh thứ hai nhờ sử dụng hình ảnh đơn sắc làm hình 
nền; thay thế một phần của hình ảnh thứ hai mà hình ảnh đơn sắc được hiển thị trên đó 
bằng hình ảnh thứ nhất để tạo ra hình ảnh thứ ba.  
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(71) SONITEC-VORTISAND TECHNOLOGIES INC.  (CA) 

1400 Tees Street St-Laurent, QuÐbec H4R 2B6, Canada 
(72) BOSISIO, Marco  (CA), SILVERWOOD, Alain (CA) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị lọc bằng lớp vật liệu, bình lọc để lọc các hạt mịn từ 

dòng chất lỏng thô và phương pháp lọc dòng chất lỏng thô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lọc bằng lớp vật liệu (10) để lọc các hạt mịn từ dòng chất 
lỏng thô, thiết bị lọc bằng lớp vật liệu (10) bao gồm: một bình chứa (16) có: một phần 
đỉnh (18); một phần đáy (20) xác định một mặt đáy (22) để tiếp nhận một lớp vật liệu 
(24), lớp vật liệu (24) có một vật liệu đỡ (28) được bố trí trên mặt đáy (22) và một lớp 
vật liệu lọc (26) để phủ vật liệu đỡ (28), phần đỉnh (18) của bình chứa (16) ở phía trên 
lớp vật liệu lọc (26) của lớp vật liệu (24); một cửa vào của chất lỏng thô (30) thông dễ 
chảy với một hệ vòi phun (32) được đặt ở phần đỉnh (18) của bình chứa (16) để cung 
cấp dòng chất lỏng thô (30) trong bình chứa (16) thông qua nhiều luồng phun với vận 
tốc có hướng gần như bằng hoặc lớn hơn so với vận tốc tách của lớp vật liệu lọc (26).  
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491-100, Oka, Kaminaka-cho, Anan-shi, Tokushima 774-8601 Japan 
(72) NISHIJIMA, Shinji (JP), MIKI, Tomohide (JP), TAMAKI, Hiroto (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị phát sáng và vỏ nhựa sử dụng cho thiết bị phát sáng 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát sáng bao gồm thân đế có hốc được tạo ra bởi mặt đáy 
và thành bên của nó, chi tiết dẫn mà mặt trên của nó được lộ ra trong hốc và mặt dưới 
của nó tạo ra mặt ngoài, phần nhô ra được bố trí trong hốc, bộ phận phát sáng được gắn 
trong hốc và được nối điện với chi tiết dẫn, và chi tiết bịt kín được bố trí trong hốc để 
bao bọc bộ phận phát sáng. Thân đế có phần đáy và phần thành bên được tạo ra liền 
khối bằng nhựa, mặt trong của phần thành bên là thành bên tạo ra hốc và có phần cong, 
và phần nhô ra được bố trí ở gần với mặt cong. Với cách bố trí này, có thể thu được thiết 
bị phát sáng mỏng có kích cỡ nhỏ mà rất tốt về hiệu suất tách ánh sáng và độ tin cậy. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến vỏ nhựa sử dụng cho thiết bị phát sáng nêu trên. 
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(72) Hwa-Kyung KIM (KR), Jin-Ha JUN (KR), Sung-Soo KIM (KR), Joo-Yoon BAE (KR), 

Sang-Ok CHA (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị giao diện người dùng trong thiết bị 

đầu cuối người dùng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp giao diện người dùng (UI: User Interface) 

có chữ viết tay trong thiết bị đầu cuối người dùng hỗ trợ chức năng ghi nhớ có chữ viết 
tay, trong đó khi nhận được chữ viết tay do người dùng nhập vào trên màn hình ghi nhớ, 
chữ viết tay nhập vào được nhận biết, lệnh được xác định từ chữ viết tay nhập vào đã 
được nhận biết, và ứng dụng tương ứng với lệnh đã xác định được thực hiện.  
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(72) KIM, Hwa-Kyung (KR), BAE, Joo-Yoon (KR), LEE, Ju-Youn (KR), KIM, Sung-Soo 

(KR), JUN, Jin-Ha (KR), CHA, Sang-Ok (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp nhập chữ viết tay và thiết bị đầu cuối cầm tay sử 

dụng bút cảm ứng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối cầm tay sử dụng bút cảm ứng và phương pháp nhập 
chữ viết tay sử dụng bút cảm ứng. Trong thiết bị này, khi thu được hình ảnh chữ viết tay 
trong trường nhập do ứng dụng được thực hiện cung cấp sử dụng bút cảm ứng, thì hình 
ảnh chữ viết tay thu được được biến đổi thành văn bản, văn bản này được chèn vào 
trường nhập, và trường nhập có văn bản được hiển thị.  

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
312 

(11) 42266 
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2012-223444     05.10.2012 JP 
(71) THE NISSHIN OILLIO GROUP, LTD.  (JP) 

23-1, Shinkawa 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8285, Japan 
(72) Seiji SEKINE (JP), TAKAGI Tetsuo (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất gạo có hàm lượng protein thấp và thực 

phẩm thu được từ gạo có hàm lượng protein thấp này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất gạo có hàm lượng protein thấp. Phương pháp 
này bao gồm việc tiến hành xử lý phân giải protein của gạo thô, rửa gạo đã xử lý thu 
được này, bám dính dầu lên gạo và sau đó gelatin hóa gạo. Gạo thu được theo sáng chế 
có năng lượng cao, có hàm lượng protein thấp, rất thích hợp để cung cấp cho bệnh nhân 
mắc bệnh thận cần giới hạn sự hấp thu protein. Sáng chế cũng đề cập đến thực phẩm thu 
được từ gạo có hàm lượng protein thấp thu được theo phương pháp nêu trên và gạo đã 
được chiên hoặc được xử lý có hàm lượng protein thấp.  
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(72) PATTON Levi J. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khoang chứa chất lỏng và phương pháp chế tạo khoang này

  (57)     Sáng chế đề cập đến khoang chứa chất lỏng có phần lớp ngăn thứ nhất, phần lớp ngăn 
thứ hai, mối liên kết theo chu vi, mối liên kết bên trong và nếp uốn. Phần lớp ngăn thứ 
nhất tạo ra bề mặt thứ nhất của khoang. Phần lớp ngăn thứ hai tạo ra bề mặt thứ hai của 
khoang, bề mặt thứ nhất nằm đối diện với bề mặt thứ hai. Mối liên kết theo chu vi nối 
phần lớp ngăn thứ nhất và phần lớp ngăn thứ hai để tạo ra khoảng trống bên trong 
khoang và bịt kín chất lỏng bên trong khoảng trống bên trong này. Mối liên kết bên 
trong được đặt cách vào trong so với mối liên kết theo chu vi và nối phần lớp ngăn thứ 
nhất và phần lớp ngăn thứ hai. Ngoài ra, nếp uốn nằm ở phần lớp ngăn thứ hai và kéo 
dài cách xa khỏi mối liên kết bên trong và qua phần lớn độ dày của khoang. Đồng thời 
sáng chế cũng đề cập đến phương pháp chế tạo khoang này.  
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(72) HANSSEN, Hubert Joseph Frans (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Bình chứa để chứa chất lỏng và nhóm bao gồm các bình chứa 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bình chứa để chứa chất lỏng và nhóm bao gồm các bình chứa này. 
Cụ thể hơn, sáng chế đề cập tới bình chứa (1) để chứa chất lỏng, chẳng hạn các đồ uống 
và dầu, bình chứa này bao gồm thân bình (2), các phần dạng chụp (4, 6B) và van (3) để 
nạp khí đẩy vào và phân phối chất lỏng ra khỏi thân bình (2). Một phần dạng chụp (4) 
của bình chứa (1) có tiết diện hình đa giác, tiết diện này ngoại tiếp ít nhất với một phần 
tiết diện của phần còn lại của bình chứa (1). 
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(72) HORIUCHI, Ken (JP), KONDO, Atsushi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý dung dịch hiện hình 

  (57)      Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp xử lý dung dịch hiện hình nhằm giải quyết các 
vấn đề kèm theo việc xuất hiện lớp cặn, cải thiện tỉ lệ lỗi của sản phẩm, tăng tỉ lệ sử 
dụng của các thiết bị sản xuất và đóng góp một cách đáng kể cho việc làm giảm giá 
thành sản xuất và các yếu tố khác thông qua việc thu hồi một cách hiệu quả các kim loại 
quý. Thiết bị xử lý dung dịch hiện hình (1) được đề xuất bao gồm: bộ phận ly tâm (6) để 
tách chất lỏng đã được lọc và phần bã bằng cách tách ly tâm dung dịch hiện hình sau 
khi xử lý hiện hình; và bộ phận khử bọt (12) để khử bọt và xả dung dịch đã được làm 
sạch.  
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1-21-10, Midori, Sumida-ku, Tokyo 130-0021, Japan 
(72) Hiroshi OHYAMA (JP), Taichi HIGASHIOKA (JP), Kazuhiro TAKASHIMA (JP), 

Shinji OHASHI (JP), Yoshio TADAHIRA (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị nhận biết tiếng ồn và phương pháp nhận biết tiếng ồn 

bằng cách sử dụng thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nhận biết tiếng ồn và phương pháp nhận biết tiếng ồn, cho 
phép tự động nhận biết có hay không có tiếng ồn được đo bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn 
không phải mục tiêu, bằng cách sử dụng hệ thống đơn giản. Thiết bị này bao gồm bộ 
phận dò âm thanh, bao gồm nhiều micrô và/hoặc cảm biến vận tốc hạt; bộ phận chỉ rõ 
hướng của nguồn âm thanh, chỉ rõ hướng tức thời của nguồn âm thanh trong từng thời 
gian đơn vị, dựa trên kết quả dò bằng bộ phận dò âm thanh; bộ phận tính độ dao động, 
tính độ dao động của nhiều hướng tức thời được chỉ ra bằng bộ phận chỉ rõ hướng của 
nguồn âm thanh trong một khoảng thời gian được thiết lập dài hơn thời gian đơn vị; và 
bộ phận xác định tiếng ồn không phải mục tiêu, xác định sự tồn tại/vắng mặt của tiếng 
ồn không phải mục tiêu mà ảnh hưởng tới phép đo tiếng ồn mục tiêu, đến từ nguồn tiếng 
ồn, dựa trên độ dao dộng được tính bằng bộ phận tính độ dao động.  
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BERGER, Alexsandro (BR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình ngâm chiết và thu hồi kim loại

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình ngâm chiết và thu hồi kim loại. Quy trình này bao gồm 
bước cho nguyên liệu chứa kim loại vào quy trình phản ứng bằng cách kết hợp nguyên 
liệu chứa kim loại này với tác nhân ngâm chiết để giải phóng ít nhất một giá trị kim loại 
và tạo thành bột nhão ngâm chiết chứa nước thứ nhất. Bột nhão ngâm chiết chứa nước 
thứ nhất trải qua bước tách hỗn hợp thể lỏng rắn để tạo ra chất lỏng chiết được phân loại 
thứ nhất và bột nhão ngâm chiết chứa nước thứ hai. Chất lỏng chiết được phân loại thứ 
nhất sau đó trải qua bước ngâm chiết dung môi nhờ đó thu được sản phẩm tinh chế chứa 
nước thứ nhất. Bột nhão ngâm chiết chứa nước thứ hai trải qua ít nhất thêm hai bước 
tách hỗn hợp thể lỏng rắn trong đó một số hoặc tất cả được bố trí trong thiết bị rửa 
ngược dòng (CCD).  

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
318 

(11) 42272 

(21) 1-2015-00505 (51) 7 A01N  43/56,  37/36, A01P  3/00 

(22) 18.06.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/067160       18.06.2013 (87) WO 2014/013842 A1 23.01.2014 
(30) 2012-161709       20.07.2012 JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) MATSUZAKI, Yuichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và phương pháp kiểm soát bệnh ở thực vật  

  (57)      Sáng chế đề xuất chế phẩm kiểm soát bệnh ở thực vật chứa hợp chất carboxamit có công 
thức (I):  

 

 
 

trong đó R1 là nguyên tử hydro hoặc nhóm metyl, và R2 là nhóm metyl, nhóm 
diflometyl hoặc nhóm triflometyl; và hợp chất có công thức (A):  
 

 
 
mà có hoạt tính kiểm soát tuyệt vời đối với các bệnh ở thực vật. Sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp kiểm soát bệnh ở thực vật.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Tời xích 

  (57)     Sáng chế đề xuất tời xích có độ bền của nắp chụp bánh đà có thể được cải thiện trong khi 
hạn chế việc tăng giá thành không cần thiết đối với các thành phần vỏ bọc riêng biệt. 
Tời xích (10) được bố trí nắp chụp bánh đà (14) được gắn vào thành phần khung thứ hai 
(12) và bao phủ bánh đà (80) mà có xích quấn tay (C2) vòng qua. Các lỗ định vị (147) 
gắn phần định vị (SB) qua đó trong quá trình găn vào thành phần khung thứ hai (12) 
được bố trí trên các phần cạnh ngoài trên phía mặt dưới (143) của nắp chụp bánh đà 
(14), các mặt dưới nêu trên hướng về phía thành phần khung thứ hai (12). Phần bao 
quanh (148) được bố trí của mặt bên (142) mà giao với mặt dưới (143) của nắp chụp 
bánh đà (14), các thành phần bao quanh được tạo thành để bao quanh tại một góc 90 độ 
so với lỗ định vị (147) theo hướng ngoại vi của lỗ định vị (147).  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép cán nguội, tấm thép cán nguội mạ điện kẽm, tấm thép 

cán nguội mạ kẽm nhúng nóng, tấm thép cán nguội mạ kẽm 

nhúng nóng được hợp kim hóa và phương pháp sản xuất các 

tấm thép này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nguội chứa, theo % khối lượng, C: 0,0005 đến 
0,0045%; Mn: 0,80 đến 2,50%; Ti: 0,002 đến 0,150%; B: 0,0005 đến 0,01% mà trong 

đó biểu thức (1): 0,07  (Mn (% khối lượng) - Mn* (% khối lượng))/(B (ppm) - B* 

(ppm))  0,2 ... (1) được thỏa mãn, và lượng còn lại là sắt và các tạp chất, trong đó ở vị 
trí 1/4 độ dày của tấm thép, tỷ số cường độ ngẫu nhiên (A) theo hướng {332}<110> là 3 
hoặc thấp hơn, tỷ số cường độ ngẫu nhiên (B) theo hướng {557}<9 16 5> và tỷ số cường 
độ ngẫu nhiên (C) theo hướng {111}<112> đều lớn hơn hoặc bằng 7, và {(B)/(A)  5} 
và {(B) > (C)} được thỏa mãn. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến tấm thép cán nguội 
mạ điện kẽm, tấm thép cán nguội mạ kẽm nhúng nóng, tấm thép cán nguội mạ kẽm 
nhúng nóng được hợp kim hóa và phương pháp sản xuất các tấm thép này.  

 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
321 

(11) 42275 

(21) 1-2015-00519 (51) 7 C07D  401/14, A61K  31/4439, A61P  

9/00,  13/00,  25/00,  3/00 
(22) 03.09.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/US2013/057826  03.09.2013 (87) WO2014/039434 13.03.2014 
(30) 61/697,899       07.09.2012 US 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany 
(72) BRENNEMAN, Jehrod Burnett  (US), GINN, John David  (US), LOWE, Michael D. 

(US), SARKO, Christopher Ronald (US), TASBER, Edward S.  (US), ZHANG, 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất alkoxy pyrazol làm chất hoạt hóa guanylat 

xyclaza có thể hòa tan và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  
 

 
và muối dược dụng của nó, trong đó R1, R2, R3, R4, R5, R6 và R7 là như được xác định 
trong bản mô tả này. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này, quy trình 
điều chế hợp chất này và các hợp chất trung gian hữu ích trong quy trình này. Hợp chất 
này được dùng để điều trị các bệnh và rối loạn khác nhau.  
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(72) KINOSHITA, Osamu (JP), YAMADA, Kouji (JP), TAGA, Atsushi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Màng polypropylen dùng cho nhãn hàng hóa trong khuôn 

đúc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng polypropylen thích hợp dùng làm nhãn hàng hoá trong khuôn 
đúc. Màng polypropylen dùng làm nhãn hàng hoá trong khuôn đúc về cơ bản bao gồm 
nhựa polypropylen, trong đó màng có tỷ lệ co ngót do nhiệt không lớn hơn 9% ở 150oC 
theo chiều của máy (chiều MD) và chiều vuông góc với chiều của máy (chiều TD), mô 
đun Young không nhỏ hơn 2GPa theo chiều MD, mô đun Young không nhỏ hơn 4GPa 
theo chiều TD, và độ mờ không lớn hơn 6%. 
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3 Avenue des Tropiques, ZA de Courtaboeuf, 91940 Les Ulis, France 

(72) Damien BATAILLE (FR), MICHEL NOGRE (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp tinh chế yếu tố VII chuyển gen

  (57)     Sáng chế đề cập đến phối tử ái lực kháng yếu tố VII mà đặc biệt hữu dụng để tinh chế 
yếu tố VII được hoạt hóa ở người tái tổ hợp từ nguồn chuyển gen. Phối tử ái lực cùng 
với các bước sắc ký trực giao khác cho phép điều chế dung dịch FVII được tinh chế ở 
mức độ cao được hoạt hóa đầy đủ không chứa khối kết tụ với tỷ lệ phần trăm thấp của 
các dạng FVII bị thoái hóa hoặc bị oxy hóa. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tinh 
chế yếu tố VII chuyển gen và/hoặc yếu tố VII được hoạt hóa chuyển gen.  
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SIDORENKO, Pavel Nikolaevich (RU), NIKIFOROV, Denis Viktorovich (RU), 
PONOMARENKO, Pavel Konstantinovich (RU) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mối lắp ren bít kín dùng cho các ống của hệ thống đường ống

  (57)     Sáng chế đề cập tới mối lắp ren bít kín dùng cho các ống của hệ thống đường ống trong 
ngành công nghiệp khai thác dầu và khí. Mối lắp gồm các chi tiết dạng được bao (1) và 
dạng bao (2) có các ren hình thang (3) với độ côn bằng 1:16 và có các bề mặt bít kín 
dạng côn (5) và bề mặt đầu tỳ (6) tiếp xúc với nhau. Góc nghiêng giữa cạnh dẫn biên 
dạng ren (7) và đường pháp tuyến với đường trục ren nằm trong khoảng từ 10 tới 24 độ, 
góc nghiêng giữa cạnh chịu tải (8) và đường pháp tuyến với đường trục ren nằm trong 
khoảng -4 tới +5 độ. Các đỉnh biên dạng ren (9) và các cạnh dẫn tạo thành các khe hở 
(10, 11) ở giữa có chiều rộng nằm trong khoảng từ 0,05 tới 0,15 mm. Trong quá trình 
lắp ráp mối lắp, biên dạng ren trên vùng đối tiếp của cạnh chịu tải - đỉnh và trên vùng 
đối tiếp của cạnh dẫn - đỉnh được tạo tròn với các bán kính vê tròn khác nhau cho các 
chi tiết dạng bị bao và dạng bao. Các bề mặt đầu tỳ có góc nghiêng nằm trong khoảng từ 
10 tới 20 độ với đường pháp tuyến. Góc nghiêng giữa bề mặt bít kín của chi tiết dạng bị 
bao và đường pháp tuyến với đường trục ren nằm trong khoảng từ 13 tới 18 độ. góc 
nghiêng giữa bề mặt bít kín của chi tiết dạng bao và đường pháp tuyến với đường trục 
ren nằm trong khoảng 8 tới 12 độ. Trên chi tiết dạng bao, ở khu vực ren cạn và ở vùng 
đối tiếp của các bề mặt bít kín và bề mặt đầu tỳ, các rãnh theo chu vi (12) và (14) được 
tạo ra. Vùng đối tiếp của bề mặt bít kín của chi tiết dạng bao - bề mặt rãnh theo chu vi 
(14) và vùng đối tiếp của bề mặt bít kín của chi tiết đạng bị bao - bề mặt ren cạn được 
tạo tròn. Độ kín cao cho mối lắp dưới các tải cơ học vừa đủ, khả năng chịu mài mòn của 
mối lắp trong quá trình lắp, tháo nhiều lần và vận hành mối lắp có thể đạt được nhờ mối 
lắp theo sáng chế.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất 4-amino-5-flo-3-halo-picolinat 

được thế tại vị trí 6 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất 4-amino-5-flo-3-halo-picolinat được thế 
tại vị trí 6 bao gồm bước chuyển hóa clopicolinoyl clorua thành flopicolinoyl florua.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất flopicolinoyl florua và quy trình điều chế hợp chất 

này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất flopicolinoyl florua và quy trình điều chế hợp chất này. 
Theo một số phương án, sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất 5-flo-6-aryl-
picolinoyl florua từ clopicolinoyl clorua.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm dạng lỏng dùng cho trẻ em qua đường miệng chứa 

nepadutant 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng lỏng dùng qua đường miệng chứa Nepadutant làm 
thành phần hoạt tính, PGS làm chất làm tan và tùy ý chất tạo chelat. Các dược phẩm này 
được phát hiện là rất ổn định và thích hợp cho để điều trị bệnh dạ dày-ruột cho trẻ em.  
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NAKAZAWA, Yoshiaki  (JP), TOMIDA, Toshiro  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu thép 

  (57)      Sáng chế đề cập đến vật liệu thép chứa, theo % khối lượng: C: từ lớn hơn 0,05 đến 
0,18%; Mn: 1-3%; Si: từ lớn hơn 0,5% đến 1,8%; Al: 0,01-0,5%; N: 0,001-0,015%; một 
hoặc cả hai nguyên tố V và Ti với tổng lượng: 0,01-0,3%; Cr: 0-0,25%; Mo: 0-0,35% và 
lượng còn lại là Fe và các tạp chất. Cấu trúc của thép chứa bainit với lượng là 80% hoặc 
lớn hơn theo diện tích và một hoặc nhiều pha được chọn từ nhóm bao gồm ferit, 
mactensit và austenit với tổng lượng là 5% hoặc cao hơn theo diện tích, trong đó kích cỡ 

khối trung bình của bainit là nhỏ hơn 2,0m, đường kính hạt trung bình của ferit, 

mactensit và austenit nêu trên đều nhỏ hơn l,0m, độ cứng nano trung bình của bainit là 

4,0- 5,0GPa, và khoảng cách trung bình giữa các cacbua loại MX có đường kính đường 
tròn tương đương là 10nm hoặc lớn hơn là 300nm hoặc nhỏ hơn.  
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(54) Rơle bảo vệ số, thiết bị thử nghiệm rơle bảo vệ số và phương 

pháp thử nghiệm rơle bảo vệ số 

  (57)    Sáng chế đề cập đến rơle bảo vệ số bao gồm máy biến áp phụ (2) để làm giảm điện áp 
của tín hiệu điện từ máy biến áp mạch chính (1) về điện áp định trước; mạch điện trở 

phát hiện (20) bao gồm mạch kiểu  hoặc kiểu T bao gồm đầu vào được nối với đầu ra 
của máy biến áp phụ (2); mạch phát hiện tương tự (3) mà được nối với đầu ra của mạch 
điện trở phát hiện (20) và phát hiện lượng điện của tín hiệu điện từ máy biến áp phụ (2); 
mạch chuyển đổi A/D (4) được nối với mạch phát hiện tương tự (3); thiết bị xử lý trung 
tâm (5) mà được nối với mạch chuyển đổi A/D (4) và thực hiện hoạt động bảo vệ; và 
tiếp điểm đầu ra nhả (9) mà được đóng nhờ xử lý của thiết bị xử lý trung tâm (5) và vận 
hành bộ ngắt điện bên ngoài (21). Trong rơle bảo vệ số, cực tiếp điểm đầu vào (11) để 
đưa vào tín hiệu thử nghiệm với điện áp không đổi từ thiết bị thử nghiệm bên ngoài (13) 
đến mạch phát hiện tương tự (3) như là tín hiệu tương ứng với đầu ra của máy biến áp 
phụ (2) được bố trí giữa mạch điện trở phát hiện (20) và mạch phát hiện tương tự (3).  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép tấm chịu mòn và phương pháp sản xuất thép tấm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép tấm chịu mòn, thép tấm này có thành phần hóa học sau đây (% 

trọng lượng): C: 0,22-0,35%; Si: 0,10-0,40%; Mn: 0,60-1,35%; P0,015%; S,010%; 

Nb: 0,010-0,040%; Al: 0,010-0,080%; B: 0,0006-0,0014%; Ti: 0,005-0,050%; Ca: 

0,0010-0,0080%; V 0,080%, Cr ,60%; W ,00%; N ,0080%; 0 0,0060%, H 

0,0004%, trong đó 0,025% Nb+Ti ,080%; 0,030 Al+Ti ,12%, và lượng còn 

lại là Fe và các tạp chất không thể tránh khỏi. Phương pháp sản xuất thép tấm chịu mòn 
này bao gồm các bước nấu chảy, đúc, cán, làm nguội trực tiếp sau khi cán và các bước 
tương tự. Thép tấm chịu mòn thu được từ hợp phần và quy trình nêu trên có độ bền và 
độ cứng cao, độ dai ở nhiệt độ thấp tốt, khả năng gia công tuyệt vời và phù hợp với các 
thiết bị bị ăn mòn nhanh trong máy móc và kỹ thuật khai mỏ, như thiết bị vận chuyển có 
gàu xúc và cạp đất, v.v..  
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(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp và thiết bị tạo ảnh kỹ thuật số trên tấm xây 

dựng 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để tạo ảnh kỹ thuật số trên một bề mặt của 
tấm xây dựng bằng cách phủ lớp bột bao gồm các chất tạo màu trên bề mặt này, dính 
một phần của bột và loại bỏ bột không dính khỏi bề mặt.  
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China 
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LEI, Zhihui (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị khóa điều khiển bằng điện

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị khóa điều khiển bằng điện bao gồm: vỏ an toàn có ít nhất 
một nắp che; trục quay được nối cố định với bộ phận cần khóa và dẫn động bộ phận cần 
khóa bên ngoài vỏ này quay và được bố trí trong vỏ; tấm khoá vuông góc với trục quay 
và được bố trí cố định trên trục quay và tấm khoá có phần điều khiển chốt; chốt khóa 
được làm thích ứng để gài có lựa chọn với phần điều khiển chốt và chốt khóa được dẫn 
động bởi mô tơ điện để quay; và bộ điều khiển để điều khiển chuyển động quay của mô 
tơ điện theo lệnh điều khiển sao cho chốt khóa gài với phần điều khiển chốt để cho phép 
tấm khoá và bộ phận cần khóa được khóa và chốt khóa rời khỏi phần điều khiển chốt để 
cho phép tấm khoá và bộ phận cần khóa được mở khóa. Đầu kia của trục chốt đối diện 
với tấm khoá được nối cố định với một chi tiết chặn, hai đầu hành trình trong đó chi tiết 
chặn và trục chốt quay cùng nhau lần lượt có bộ cảm biến phát hiện chi tiết chặn, cơ cấu 
giám sát ở trạng thái đóng được bố trí giữa nắp che và vỏ.  
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(21) 1-2015-00549 (51) 7 H01R  13/44,  13/52,  13/70 
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(30) 10-2012-0079110       20.07.2012 KR 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị ngăn chặn sự rò điện trong lũ lụt

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị ngăn chặn sự rò điện ngay cả trong lũ lụt. Phần cố định tính 
phân cực điện cực được bố trí ở giữa các phần điện cực đầu vào và đầu ra và không phụ 
thuộc vào sự đầu nối các điện cực đầu vào như thế nào với điện cực điện áp pha và điện 
cực điểm trung hoà của ổ cắm điện đối với nguồn điện xoay chiều AC, luôn luôn là các 
điện cực đầu ra thứ nhất và thứ hai được đấu nối điện với điện cực điểm trung hoà và 
điện cực điện áp pha tương ứng. Các điện cực đấu nối thứ nhất và thứ hai của hộp đấu 
dây đấu nối các điện cực đầu ra thứ nhất và thứ hai với tải. Dây dẫn ngăn chặn sự rò 
điện được đấu nối với điện cực đấu nối thứ nhất được đấu nối với điểm trung hoà, mà 
không được đấu nối với điện cực đấu nối thứ hai và được bố trí bao quanh điện cực đấu 
nối thứ hai bao quanh ít nhất là một của ít nhất một phần bên, phần phía trên hoặc phần 
bên và phần phía trên của hộp đấu dây. Trong khi hộp đấu dây bị ngập lụt, dòng điện từ 
điện cực đấu nối thứ hai đi vào dây dẫn ngăn chặn sự rò điện qua nước, để dòng điện 
không gây ra hiện tượng điện giật.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm ngăn ngừa khối u chứa hợp chất 1-(6-{[6-(4-

florophenyl) [1,2,4] triazolo[4,3-b]pyridazin-3-yl]sulfanyl-1,3-

benzothiazol-2-yl)-3-(2-morpholin-4-yletyl)ure 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm ngăn ngừa khối u chứa hợp chất 1-(6-{[6-(4-flophenyl) 
[1,2,4] triazolo[4,3-b]pyridazin-3-yl]sulfanyl}-1,3-benzothiazol-2-yl)-3-(2-morpholin-4-
yletyl)ure.  
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(72) HARUTA Masayuki  (JP), MUKOYAMA Yukinobu (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Màng được tạo thành chủ yếu từ polyeste có thể co ngót do 

nhiệt 

  (57)      Sáng chế đề cập đến màng được tạo thành chủ yếu từ polyeste có thể co ngót do nhiệt, 
có đặc tính co ngót do nhiệt nhiều theo hướng co ngót chính, là chiều dọc, thậm chí 
không chứa thành phần monome mà có thể là thành phần vô định hình với lượng lớn; có 
tỷ lệ co ngót do nhiệt thấp và độ bền cơ học ở mức cao theo chiều ngang vuông góc với 
hướng co ngót chính; có thể được tạo ra thậm chí trong trường hợp chứa vật liệu thô 
được tái chế của chai PET với lượng lớn; và có tính không đều về độ dày nhỏ. Màng 
được tạo thành chủ yếu từ polyeste có thể co ngót do nhiệt bao gồm etylen terephtalat 
làm cấu tử chính và chứa thành phần monome mà có thể là thành phần vô định hình 
trong toàn bộ thành phần nhựa polyeste với lượng nằm trong khoảng từ 0% mol hoặc 
lớn hơn đến nhỏ hơn hoặc bằng 5% mol, và có hướng co ngót chính theo chiều đọc, 
trong đó các đặc tính co ngót do nhiệt theo chiều dọc và chiều ngang và chỉ số khúc xạ 
thoả mãn các khoảng định trước.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống xử lý ảnh, phương pháp xử lý ảnh và phương tiện lưu 

trữ 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống xử lý ảnh, phương pháp xử lý ảnh và chương trình có khả 
năng ngăn chặn sự sai sót khi xác định người xuất hiện trong viđeo. Hệ thống xử lý ảnh 
này bao gồm: khối nhận ảnh để tiếp nhận các viđeo mà các camera ghi hình ghi lại 
được; khối dự đoán camera tiếp theo để dự đoán xem đối tượng đã được phát hiện trong 
viđeo nào đó sẽ xuất hiện tiếp theo trên camera ghi hình nào; và khối điều khiển hiển thị 
để thông báo khả năng nhầm lẫn đối tượng theo mức độ giống nhau giữa đối tượng được 
phát hiện và đối tượng khác mà có thể xuất hiện trong viđeo của camera ghi hình được 
dự đoán bởi khối dự đoán camera tiếp theo, và để làm cho thiết bị hiển thị hiển thị viđeo 
từ camera ghi hình mà khối dự đoán camera tiếp theo dự đoán được.  
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(54) Chế phẩm diệt cỏ có tác dụng hiệp đồng chứa axit 4-amino-3-

cloro-5-floro-6-(4-cloro-2-floro-3-metoxyphenyl) pyri®in-2-

carboxylic hoặc dẫn xuất của nó và sulfonylure nhất định 

và phương pháp phòng trừ thảm thực vật không được mong 

muốn 

  (57)      

 
 

Sáng chế đề xuất các chế phẩm diệt cỏ có tác dụng hiệp đồng chứa (a) hợp chất có công 
thức (I): axit 4-amino-3-cloro-5-floro-6-(4-cloro-2-floro-3-metoxyphenyl)pyriđin-2-
carboxylic hoặc este hoặc muối nông dụng của nó và (b) sulfonylure hoặc muối hoặc 
este nông dụng của nó. Các chế phẩm và các phương pháp tạo ra sự khống chế thảm 
thực vật không được mong muốn, ví dụ, ở vùng cây trồng và ở các môi trường khác, ví 
dụ, ở các vùng lúa được gieo trực tiếp, gieo trong nước và cấy mạ, ngũ cốc, lúa mì, lúa 
mạch, yến mạch, lúa mạch đen, lúa miến, ngũ cốc hoặc ngô, mía đường, hoa hướng 
dương, cây cải dầu, canola, củ cải đường, đậu tương, bông, dứa, cỏ cấy, đồng cỏ, bãi 
chăn thả, đất bỏ hoang, cỏ, các vườn cây và nho, dưới nước, cây trồng, rau quả, quản lý 
thực vật công nghiệp (IVM) hoặc hành lang truyền tải (ROW).  
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hợp chất tương tự glucagon dùng để điều trị bệnh đái tháo 

đường và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất tương tự glucagon dùng để điều trị bệnh đái tháo đường. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến cấu trúc axit nucleic mã hóa hợp chất, vật truyền biểu 
hiện chứa cấu trúc axit nucleic, tế bào vật chủ chứa cấu trúc axit nucleic và dược phẩm 
chứa hợp chất này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP LIMITED) 
(54) Chi tiết kiểm soát lún

  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết kiểm soát lún được sử dụng để liên kết giữa móng bè và cọc 
ma sát nhằm nâng cao tác dụng chống lún của móng bè và cọc ma sát khi xây dựng các 
tòa nhà cao tầng trên nền đất yếu. Chi tiết kiểm soát lún bao gồm: thớt thép trên dạng 
khối trụ có các lỗ thông được tạo xuyên qua thân thớt thép trên và lỗ ren được tạo ra ở 
tâm mặt dưới của nó; trụ liên kết có dạng trụ tròn thắt lại ở giữa, hai đầu của nó được 
tiện ren ngoài, bắt ren với thớt thép trên và thớt thép dưới; và thớt thép dưới bắt ren với 
trụ liên kết, dạng khối trụ có các lỗ thông được tạo xuyên qua thân thớt thép dưới và lỗ 
ren được tạo ra ở tâm mặt trên của nó.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP LIMITED) 
(54) Chi tiết kiểm soát lún

  (57)      Sáng chế đề cập đến chi tiết kiểm soát lún được sử dụng để liên kết giữa móng bè và cọc 
ma sát nhằm nâng cao tác dụng chống lún của móng bè và cọc ma sát khi xây dựng các 
tòa nhà cao tầng trên nền đất yếu. Chi tiết kiểm soát lún bao gồm: thớt thép trên dạng 
khối trụ đặc, mặt chu vi ngoài của thớt thép trên có hàn các thanh thép liên kết hướng 
lên phía trên và được bố trí cách đều nhau; trụ liên kết dạng trụ tròn rỗng, một đầu được 
hàn cố định vào mặt đáy của thớt thép trên; và thớt thép dưới được hàn cố định vào đầu 
còn lại của trụ liên kết, và có đạng khối trụ đặc, mặt chu vi ngoài của thớt thép dưới có 
hàn các thanh thép liên kết hướng xuống dưới và được bố trí cách đều nhau.  
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(11) 42295 

(21) 1-2015-00577 (51) 7 F23G  5/00 

(22) 13.02.2015 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.02.2015 
(71) Công ty TNHH vật liệu lò nhiệt luyện Việt Nam  (VN) 

Số 39 phố Chùa Vua, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Văn Cương (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN CO., LTD.) 
(54) Lò đốt rác và quy trình xử lý khí thải của lò đốt rác này

  (57)      Sáng chế đề cập đến lò đốt rác dùng để đốt rác thải y tế và các loại rác thải khác trong 
đó lò đốt rác này có buồng lò được làm bằng vật liệu gốm siêu nhẹ, cách nhiệt, chịu 
nhiệt độ cao. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình xử lý khí thải của lò đốt rác 
này mà xử lý được triệt để những khí độc hại đảm bảo khí thải khi đi ra khỏi lò đốt rác 
đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường của Việt Nam.  
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(11) 42296 

(21) 1-2015-00582 (51) 7 F24F  11/04,  7/06, H05K  7/20 

(22) 10.09.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/074389      10.09.2013 (87) WO 2014/042151 20.03.2014 
(30) 2012-199793      11.09.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.02.2015 
(71) HITACHI, LTD.  (JP) 

6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008280, Japan 
(72) KASHIRAJIMA Yasuhiro (JP), SHIMOKAWA Ryoji (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống điều khiển sự điều hòa không khí

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển các thiết bị điều hoà không khí trong đó quá 
trình điều hoà không khí có thể được thực hiện theo một phương thức hữu hiệu. Sáng 
chế được đề xuất có: thiết bị điều chỉnh nhiệt độ cấp không khí để điều chỉnh nhiệt độ 
cấp không khí đến trị số cho trước; quạt cấp không khí (18); bộ đổi điện quạt cấp không 
khí (45) để điều khiển tốc độ quay của quạt cấp không khí (l8); quạt xả không khí (19); 
bộ đổi điện quạt xả không khí (46) để điều khiển tốc độ quay của quạt xả không khí 
(19); thiết bị quản lý thông tin vận hành để quản lý thông tin vận hành đối với một số 
các máy chủ (22); và thiết bị điều khiển để tính toán lượng cấp không khí nhằm loại trừ 
nhiệt phát sinh bởi các máy chủ (22) và tính toán tần số của bộ đổi điện quạt cấp không 
khí (45) và bộ đổi điện quạt xả không khí (46).  
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(11) 42297 

(21) 1-2015-00585 (51) 7 A23C  9/137, A23L  2/38,  2/62 

(22) 11.07.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/068968    11.07.2013 (87) WO 2014/010669 A1 16.01.2014 
(30) 2012-157098    13.07.2012     JP 
(71) 1. KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA  (JP) 

1-19, Higashi-Shinbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8660, Japan 
2. CP KELCO APS  (DK) 
Ved Banen 16, DK-4623 Lille Skensved Denmark 

(72) NAKANO Masatoshi (JP), NIHEI Daichi (JP), KOBAYASHI Yukiko (JP), ROLIN 
Claus (DK), USHIYAMA Soko (JP), MAMIYA Hiroyuki (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Đồ uống dạng sữa có vị chua chứa pectin, phương pháp sản 

xuất và phương pháp làm ổn định đồ uống này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ uống dạng sữa có vị chua, đồ uống này không có hiện tượng kết 
tủa hoặc kết tụ và mức độ tách sữa giảm, và có cấu trúc tạo cảm giác tươi mát, ngay cả 
trong trường hợp đồ uống này có hàm lượng chất rắn không béo thấp. Đồ uống dạng sữa 
có vị chua theo sáng chế khác biệt ở chỗ, đồ uống này chứa chất nền của đồ uống dạng 
sữa có vị chua và pectin có độ nhớt thực nằm trong khoảng từ 5,9 đến 8,5, mức độ este 
hóa nằm trong khoảng từ 74 đến 80, và khả năng phản ứng với canxi nhỏ hơn hoặc bằng 
230. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất và phương pháp làm ổn định đồ 
uống này.  
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(11) 42298 

(21) 1-2015-00586 (51) 7 G06F  3/01,  3/14,  3/041,  3/048 

(22) 12.07.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/KR2013/006283 12.07.2013 (87) WO 2014/011000 A1 16.01.2014 
(30) 10-2012-0076514      13.07.2012 KR 

10-2012-0095965      30.08.2012 KR 
10-2012-0142326      07.12.2012 KR 

(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 

(72) Hwa-Kyung KIM (KR), Jin-Ha JUN (KR), Sung-Soo KIM (KR), Joo-Yoon BAE (KR), 
Sang-Ok CHA (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để điều khiển ứng dụng bằng cách 

nhận dạng hình ảnh chữ viết tay 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để điều khiển ứng dụng bằng cách nhận dạng 
hình ảnh chữ viết tay. Phương pháp này bao gồm các bước: hiển thị ứng dụng được thực 
thi trên bảng chạm, phát hiện thao tác nhập đã xác định trước của người dùng, hiển thị 
cửa sổ ghi chú bao gồm vùng nhập chữ viết tay và vùng không nhập chữ viết tay lên trên 
ứng dụng để đáp lại thao tác nhập của người dùng đã được phát hiện, thu và nhận dạng 
hình ảnh chữ viết tay trong vùng nhập chữ viết tay của cửa sổ ghi chú, và điều khiển 
chức năng của ứng dụng theo kết quả đã nhận dạng.  
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(11) 42299 

(21) 1-2015-00588 (51) 7 F15B  15/19, B60R  21/38 

(22) 12.07.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/FR2013/051676  12.07.2013 (87) WO/2014/009670 16.01.2014 
(30) 1256805       13.07.2012 FR 
(71) HERAKLES  (FR) 

Les Cinq Chemins Rue de Touban F-33185 Le Haillan, France 
(72) BORG, Evrard (FR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Bộ kích hoạt khởi động hành trình

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ kích hoạt khởi động hành trình có ít nhất một bộ nạp kích nổ bổ 
sung để sử dụng lực cản của nó chống lại sự quay trở lại thay đổi theo cách mong muốn. 
Theo sáng chế, ít nhất một bộ nạp kích nổ bổ sung (từ 21a đến 21c) được bố trí trên vỏ 
ngoài nối thông với khoang giãn nở (24) của bộ kích hoạt (11).  
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(11) 42300 

(21) 1-2015-00596 (51) 7 C07D  471/14, A61K  31/4985, A61P  

25/00 
(22) 29.07.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/EP2013/065894  29.07.2013 (87) WO2014/019979 06.02.2014 
(30) 12178713.9       31.07.2012 EP 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany 
(72) GIOVANNINI, Riccardo (IT), BERTANI, Barbara  (IT), FRATTINI, Sara  (IT), DI 

ANTONIO, Giustino  (IT), LANKAU, Hans-Joachim (DE), STANGE, Hans  (DE), 
CRUNWALD, Christian  (DE), HOFGEN, Norbert (DE), LANGEN, Barbara (DE), 
EGERLAND, Ute (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 4-metyl-2,3,5,9,9b-pentaaza-xyclopenta[a]naphtalen 

và dược phẩm chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất 4-metyl-2,3,5,9,9b-pentaaza-xyclopenta[a]naphtalen có 
công thức chung (I), mà là chất ức chế phosphodiesteraza 2 và/hoặc 10, hữu dụng để 
điều trị bệnh của hệ thần kinh trung ương và các bệnh khác. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến quy trình bào chế dược phẩm cũng như quy trình điều chế hợp chất theo sáng 
chế.  
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(11) 42301 

(21) 1-2015-00597 (51) 7 C07D  401/04,  401/12,  401/14,  

403/04,  451/12,  471/02,  487/14,  
498/08 

(22) 16.07.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/US2013/050746  16.07.2013 (87) WO2014/014951 23.01.2014 
(30) 61/672,709       17.07.2012 US 

61/708,521       01.10.2012 US 
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED  (JP) 

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan 
(72) HITCHCOCK, Stephen (US), MONENSCHEIN, Holger (DE), REICHARD, Holly  

(US), SUN, Huikai  (CN), KIKUCHI, Shota  (JP), MACKLIN, Todd  (CA), HOPKINS, 
Maria  (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất làm chất đối kháng thụ thể 5-HT3 và dược phẩm chứa 

hợp chất này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến các chất đối kháng thụ thể 5-HT3 có công thức (I):  
 

 
 

là các chất hữu dụng trong điều trị các bệnh có thể điều trị được bằng cách ức chế thụ 
thể 5-HT3 như nôn, đau, nghiện ma túy, các rối loạn thoái hóa thần kinh và tâm thần và 
các rối loạn dạ dày - ruột. Sáng chế cũng đề xuất dược phẩm chứa các hợp chất này. 
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(11) 42302 

(21) 1-2015-00599 (51) 7 A61B  17/06 

(22) 12.08.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/071787     12.08.2013 (87) WO2014/027634 20.02.2014 
(30) 2012-179308     13.08.2012 JP 
(71) MANI, INC.  (JP) 

8-3, Kiyohara Industrial Park, Utsunomiya, Tochigi 321-3231, Japan 
(72) AKATSUKA, Masao (JP) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chỉ khâu với kim phẫu thuật và phương pháp chế tạo chỉ khâu 

với kim phẫu thuật này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo chỉ khâu với kim phẫu thuật với sai lệch rất 
nhỏ về lực kéo và thân thiện với người sử dụng. Cụ thể, lỗ khoan tịt (lỗ có đáy) (14) 
được tạo ra dọc theo chiều dài của kim phẫu thuật không lỗ (10) từ bề mặt đáy (13) của 
kim phẫu thuật không lỗ (10), chỉ khâu (18) được luồn vào lỗ khoan tịt (14), sau đó 
được bóp chặt và tạo ra chỉ khâu với kim phẫu thuật. Sử dụng thêm lực bóp chặt theo 
kích thước đường kính của lỗ khoan tịt sao cho hình dạng mặt cắt ngang của phần được 
bóp chặt có hình dạng gần như tròn, và chiều dài trục của phần được bóp chặt nhỏ hơn 
đường kính của kim khâu phẫu thuật không lỗ (10). Bằng cách tạo cấu trúc này, chỉ 
khâu (18) có thể được rút ra khỏi kim khâu phẫu thuật không lỗ (10) bằng lực kéo có 
giá trị nằm trong khoảng giá trị nhất định và có thể giảm sai lệch về lực kéo.  
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(21) 1-2015-00600 (51) 7 G07B  15/00, G06K  17/00, G06Q  

30/02,  50/10 
(22) 02.08.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/071054      02.08.2013 (87) WO 2014/030529 A1 27.02.2014 
(30) 2012-181617      20.08.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.02.2015 
(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001, Japan 
(72) MAEDA, Kei (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị dự đoán hành động, phương pháp dự đoán hành động 

và hệ thống xử lý dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dự đoán hành động, phương pháp dự đoán hành động và hệ 
thống xử lý dữ liệu. Thiết bị dự đoán hành động theo sáng chế bao gồm phương tiện thu 
nhận thông tin lịch sử sử dụng được ghi khi thẻ IC được sử dụng, phương tiện cơ sở dữ 
liệu để tích lũy thông tin lịch sử sử dụng và phương tiện dự đoán hành động. Phương 
tiện dự đoán hành động sử dụng thông tin lịch sử sử dụng được tích lũy trong phương 
tiện cơ sở dữ liệu, để dự đoán hành động của người sử dụng của thẻ IC và tạo, từ hành 
động được dự đoán, thông tin dự đoán để từ thông tin này tạo thông tin hướng dẫn cho 
người sử dụng của thẻ IC.  
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(11) 42304 

(21) 1-2015-00602 (51) 7 F02D  41/22,  35/02 

(22) 13.11.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/IB2013/002513     13.11.2013 (87) WO 2014/076536 A1 22.05.2014 
(30) 2012-252420     16.11.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.02.2015 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi Aichi-ken, 471-8571, Japan 
(72) TANAKA, Hiroyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Động cơ đốt trong có thiết bị phát hiện sự cháy bất thường

  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ đốt trong có thiết bị phát hiện sự cháy bất thường bao gồm: 
cơ cấu thay đổi tỉ số nén để thay đổi thể tích của buồng cháy; bộ cảm biến áp suất bên 
trong xi lanh để thu nhận tín hiệu áp suất của rung động do áp suất bên trong xi lanh; và 
bộ phát hiện sự cháy bất thường gồm bộ lọc để cho qua tín hiệu áp suất của dải tần được 
thiết đặt trong số tín hiệu áp suất, và phát hiện sự xảy ra cháy bất thường dựa trên tín 
hiệu áp suất đã đi qua bộ lọc. Bộ phát hiện sự cháy bất thường thiết đặt dải tần của bộ 
lọc dựa trên đoạn góc khuỷu trong đó xảy ra sự cháy bất thường và dựa trên tỉ số nén cơ 
học.  
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(11) 42305 

(21) 1-2015-00603 (51) 7 C22B  15/00,  15/06 

(22) 17.12.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/CN2013/089731  17.12.2013 (87) WO2014/101688 A1 03.07.2014 
(30) 201210568627.8       24.12.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.02.2015 
(71) CHINA ENFI ENGINEERING CORPORATION  (CN) 

No. 12 Fuxing Avenue, Haidian, Beijing 100038, P. R. China 
(72) WEI, Kejian (CN), JIANG, Jimu (CN), ZHANG, Zhenmin (CN), LU, Zhifang (CN), 

HUANG, Xianghua (CN), LI, Feng (CN), LI, Bing (CN), YAN, Jie (CN), HU, Liqiong 
(CN), HAO, Xiaohong (CN), LU, Jinzhong (CN), LIN, Xiaofang (CN), LI, Dongbo 
(CN) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Quy trình và lò nung chuyển hóa sten đồng thông qua việc 

thổi từ đáy lò 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình chuyển hóa sten đồng thông qua việc thổi từ đáy lò và lò 
nung chuyển hóa sten đồng thông qua việc thổi từ đáy lò. Quy trình chuyển hóa sten 
đồng thông qua việc thổi từ đáy lò bao gồm các bước: cấp sten đồng và các chất gây 
cháy vào trong lò nung để chuyển hóa sten đồng thông qua việc thổi từ đáy lò; thổi liên 
tục khí chứa oxy vào trong kim loại nóng chảy từ đáy lò nung bằng cách sử dụng các 
ống thổi; và xả đồng đen và xỉ từ lò nung lần lượt.  
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(11) 42306 

(21) 1-2015-00605 (51) 7 H04R  29/00 

(22) 14.06.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/CN2013/077234  14.06.2013 (87) WO2014/040435 A1 20.03.2014 
(30) 201210340261.9       13.09.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.02.2015 
(71) TENDYRON CORPORATION  (CN) 

1810, Tower B, No. 38 Xueqing Road, Haidian District, Beijing 100083, China 
(72) LI, Dongsheng (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị điều hợp tín hiệu âm thanh, thiết bị lưu mã ký điện tử, 

thiết bị phát hiện và hệ thống phát hiện thiết bị ghép tương 

thích 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều hợp tín hiệu âm thanh. Thiết bị bao gồm: thiết bị ghép 
tương thích thứ nhất, thiết bị ghép tương thích thứ hai, mạch khuếch đại tín hiệu âm 
thanh và mạch trở kháng. Thiết bị ghép tương thích thứ nhất bao gồm chân cắm nhận tín 
hiệu âm thanh, chân cắm micrô, và chân cắm tiếp đất. Thiết bị ghép tương thích thứ hai 
bao gồm chân cắm đầu ra tín hiệu âm thanh. Mạch khuếch đại tín hiệu âm thanh được 
sử dụng để khuếch đại tín hiệu âm thanh nhận được bằng chân cắm nhận tín hiệu âm 
thanh và đưa tín hiệu sau khuếch đại đến chân cắm đầu ra tín hiệu âm thanh, tín hiệu âm 
thanh nhận được bằng chân cắm nhận tín hiệu âm thanh được đưa đến chân cắm micrô 
hoặc chân cắm tiếp đất qua thành phần trở kháng tương ứng của mạch khuếch đại tín 
hiệu âm thanh. Mạch trở kháng được đặt giữa chân cắm micrô và chân cắm tiếp đất. 
Thiết bị điều hợp tín hiệu âm thanh theo sáng chế có thể phát hiện chuỗi dây dẫn của 
chân cắm micrô và chân cắm tiếp đất của phích cắm âm thanh của thiết bị điều hợp có 
giống với chuỗi dây dẫn của thiết bị phát hiện hay không. Ngoài ra sáng chế còn đề xuất 
thiết bị lưu mã ký điện tử, thiết bị phát hiện, và hệ thống phát hiện thiết bị ghép tương 
thích của thiết bị điều hợp tín hiệu âm thanh.  
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(11) 42307 

(21) 1-2015-00606 (51) 7 H02G  03/16 

(22) 14.02.2015 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.02.2015 
(75) Phan Hùng Sơn  (VN) 

114/68 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Hộp an toàn điện 

  (57)     Sáng chế đề xuất hộp an toàn điện cho các mối nối điện trực tiếp hoặc bằng kim nối 
trong hệ thống đèn chiếu sáng. Hộp an toàn điện theo sáng chế bao gồm hai nửa (10, 
20) kín khít với nhau, nối với nhau bằng bản lề (30) ở một phía và có ít nhất một cơ cấu 
khóa (17, 27) ở phía đối diện; lỗ xuyên thứ nhất (15) đưa dây cấp điện (40) đi xuyên 
qua hộp; ít nhất hai lỗ xuyên thứ hai (14a, 14b) xuyên qua cạnh hộp có cơ cấu khoá (17, 
27) để đưa dây nối phụ tải (51, 52) vào bên trong hộp theo hướng vuông góc với dây cấp 
điện (40); ít nhất một vách ngăn được tạo thành từ thành gờ (11, 21) lần lượt của nửa thứ 
nhất và thứ hai (10, 20) chia không gian bên trong hộp thành các ngăn nhỏ; và lỗ xuyên 
thứ nhất (15) cũng đi xuyên qua các vách ngăn này.  

 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
354 

(11) 42308 

(21) 1-2015-00609 (51) 7 G06T  5/00 

(22) 09.08.2012 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/CN2012/079866   09.08.2012 (87) WO2014/022998 13.02.2014 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(72) LIU, Debing (CN), CHEN, Zhibo (CN), GU, Xiaodong (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị phát hiện các biên nhân tạo trong ảnh

  (57)     Sáng chế liên quan đến việc phát hiện tự động các thành phần lạ của viđeo. Sáng chế liên 
quan đến việc phát hiện tự động các ảnh có các thành phần lạ nhìn thấy nhờ sai số giải 
mã của thiết bị chuyển đổi tín hiệu (Set top box: STB) dựa trên ánh xạ biên nhân tạo 
được tạo ra. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống phát hiện ra các 
ảnh có các thành phần lạ nhìn thấy được và cách để nhận biết các biên nhân tạo từ các 
biên kết cấu (tự nhiên). Hệ thống này nhận biết rằng các biên nhân tạo là có ý nghĩa 
nhất trong khu vực cục bộ, trong khi các biên kết cấu thường đi cùng với một số biên 
kết cấu khác.  
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(11) 42309 

(21) 1-2015-00611 (51) 7 A23L  1/162 

(22) 31.07.2012 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2012/069482    31.07.2012 (87) WO/2014/020702 06.02.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.02.2015 
(71) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.  (JP) 

1-1, Nishinakajima 4-chome, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 532-8524 Japan 
(72) Yukio HIRANO  (JP), Kunihiko YOSHIDA (JP), Takeshi ASAHINA (JP), Mitsuru 

TANAKA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Mì ăn liền có cấu trúc đa lớp và phương pháp sản xuất mì này

  (57)     Sáng chế đề cập đến mì ăn liền có cấu trúc đa lớp và phương pháp sản xuất mì này. Mì 
này được sản xuất qua các bước trong đó tấm mì lớp phía trong được chèn vào giữa các 
tấm mì lớp phía ngoài sao cho các tấm mì này được kết hợp để tạo ra tấm mì đơn, cán 
phẳng tấm mì đơn này để tạo ra các sợi mì và các sợi mì này được galentin hóa và được 
sấy, trong đó lượng muối trộn trong tấm mì lớp phía trong là cao hơn so với lượng muối 
trộn trong tấm mì lớp phía ngoài.  
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(11) 42310 

(21) 1-2015-00617 (51) 7 C23C  2/06, C21D  9/46, C22C  

18/00,  38/00,  38/58, C23C  2/02,  
2/28 

(22) 02.08.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/071004      02.08.2013 (87) WO 2014/021452 A1 06.02.2014 
(30) 2012-172739      03.08.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.02.2015 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) FUJITA Soshi (JP), YAMANAKA Shintaro  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép mạ kẽm bằng cách nhúng nóng và phương pháp sản 

xuất tấm thép mạ kẽm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ kẽm bằng cách nhúng nóng mà có khả năng tẩm ướt 
lớp mạ và độ dính lớp mạ tuyệt vời ngay cả khi tấm thép nền chứa Si và Mn và phương 
pháp sản xuất tấm thép mạ kẽm này. Tấm thép mạ kẽm bằng cách nhúng nóng theo 
sáng chế bao gồm tấm thép nền chứa Si, Mn, và các hợp phần định trước khác, và lớp 
mạ kẽm bằng cách nhúng nóng được tạo ra trên ít nhất một bề mặt của tấm thép nền. 
Trong tấm thép nền, trị số của HA thể hiện độ cứng trung bình ở lớp bề mặt có khoảng 

cách từ mặt tiếp xúc giữa tấm thép nền và lớp mạ kẽm bằng cách nhúng nóng tới 50m 

về độ sâu và trị số của HB thể hiện độ cứng trung bình ở phần sâu có khoảng cách từ mặt 

tiếp xúc tới lớn hơn 50m về độ sâu thỏa mãn tất cả ba biểu thức quan hệ dưới đây.  

50  HA  500 ∙∙∙(1)  

50  HB  500 ∙∙∙(2)  

0,5  HA/HB  0,9 ∙∙∙(3)  
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(11) 42311 

(21) 1-2015-00618 (51) 7 E01C  11/22, E03F  3/04 

(22) 14.02.2015 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.04.2015 
(71) Công ty CP tư vấn và thương mại Việt Hưng  (VN) 

Số 100 Cửa Bắc, Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Xuân Phong (VN), Phạm Quang Bình (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Môđun rãnh bê tông cốt thép đúc sẵn

  (57)     Sáng chế đề xuất môđun rãnh bê tông cốt thép đúc sẵn bao gồm: thân chính (10) được 
tạo kết cấu dạng hình chữ U với mặt trên hở và bao gồm hai thành bên (11) nghiêng 
sang hai bên ra xa đường tâm của thân chính, đáy phẳng (12), và hai mặt đầu (13A) và 
(13B); hai đầm chịu lực ngang (20) được tạo ra tương ứng trên chu vi ngoài và tại mép 
trên thành bên (11) của thân chính (10) dọc theo chiều dài của thân chính; ít nhất hai 
dầm nối ngang (30) được tạo ra tương ứng tại hai cặp góc trên của hai mặt đầu (13A, 
13B) và hai thành bên (11) của thân chính (10); và nhiều nắp rãnh (40) được tạo kết cấu 
dạng tấm phẳng để được lắp khớp vào mặt hở trên của thân chính (10).  
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(11) 42312 

(21) 1-2015-00622 (51) 7 C11D  3/50, A61K  8/11, A61Q  

13/00 
(22) 16.08.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/EP2013/067121   16.08.2013 (87) WO/2014/029695 27.02.2014 
(30) PCT/US2012/051725       21.08.2012 US 
(71) FIRMENICH SA  (CH) 

1, route des Jeunes, PO Box 239, 1211 Geneva 8, Switzerland 
(72) BUDIJONO, Stephanie (ID), OUALI, Lahoussine (FR), NORMAND, Valery (FR), 

BILLARD DE SAINT LAUMER, Jean-Yves (FR), ZHANG, Suying (US) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Chế phẩm thơm, sản phẩm tiêu dùng chứa chế phẩm thơm, hỗn 

hợp của các vi nang thơm và phương pháp tăng tuổi thọ của 

sản phẩm chứa chế phẩm thơm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm thơm chứa vi nang thơm thứ nhất kết nang dầu thơm thứ 

nhất có LogT lớn hơn -2,5 và cLogP lớn hơn 2,5 và/hoặc trị số bay hơi ít nhất là 30g/L 

không khí, và vi nang thơm thứ hai kết nang thành phần dầu thơm thứ hai có LogT nhỏ 

hơn -2,5 và cLogP lớn hơn 2,5 và trị số bay hơi ít nhất là 30g/L không khí. Sáng chế 

cũng đề cập đến hỗn hợp của các vi nang này dùng để làm thành phần tạo hương thơm 
hoặc chế phẩm tạo hương thơm cho các sản phẩm chăm sóc gia đình hoặc cá nhân. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến các sản phẩm chăm sóc gia đình hoặc cá nhân chứa 
chế phẩm tạo hương thơm bao gồm bước tạo ra chế phẩm thơm là một trong số các hỗn 
hợp của các vi nang được đề cập đến trong sáng chế.  
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(11) 42313 

(21) 1-2015-00628 (51) 7 A61K  9/08,  31/606, A61P  31/06, 

A61K  47/18 
(22) 22.07.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/UA2013/000080  22.07.2013 (87) WO 2014/017999 A1 30.01.2014 
(30) u 2012 09117       24.07.2012 UA 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.02.2015 
(75) 1. GUMENIUK MYKOLA IVANOVICH  (UA) 

ul. Klinichna, 23-25-173, Kiev, 03110, Ukraine 
2. DERKACH NATALIIA MYKOLAIVNA  (UA) 
ul. Kudriashova, d. 20, Kv. 117, 01035 Kiev, Ukraine 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất thuốc điều trị bệnh lao

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất thuốc điều trị bệnh lao, cụ thể là quy trình sản 
xuất thuốc điều trị bệnh lao ở dạng dung dịch dùng để truyền. Quy trình sản xuất thuốc 
điều trị bệnh lao bao gồm các bước: hòa tan muối dinatri của axit etylendiamin 
tetraaxetic và natri sunfit khan vào nước, sau đó cho thêm dung dịch natri para-
aminosalixilat, pha dung dịch tới thể tích yêu cầu bằng nước cho đủ, làm bão hòa dung 
dịch này bằng nitơ, và bổ sung natri hydroxit vào hỗn hợp này để có được độ pH theo 
yêu cầu. Quy trình sản xuất thuốc điều trị bệnh lao tạo ra sản phẩm cuối cùng có các 
thuộc tính ổn định và đạt chất lượng cần thiết đối với thuốc điều trị bệnh lao được lưu 
giữ trong thời gian nằm trong khoảng từ 1 đến 1,5 nằm ở nhiệt độ trong phòng.  
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(11) 42314 

(21) 1-2015-00636 (51) 7 B01D  39/10, E02B  8/02 

(22) 30.07.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/US2013/052720  30.07.2013 (87) WO2014/022389 06.02.2014 
(30) 13/561,807       30.07.2012 US 
(71) BILFINGER WATER TECHNOLOGIES INC.  (US) 

1950 Old Highway 8 NW, New Brighton, Minnesota 55112, United States of America 
(72) GATTO, Roberto (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Cụm sàng chắn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm sàng chắn (100) được tạo cấu hình để tách riêng vật liệu thô 
(cỡ lớn hơn) và mịn (cỡ nhỏ hơn) ra khỏi dòng chảy. Cụm sàng chắn (100) này bao gồm 
nhiều thanh (20) có các độ cao khác nhau. Các thanh (20) được sắp xếp để tạo ra các 
khoảng trống lớn hơn để tách riêng vật liệu thô hơn ra khỏi dòng chảy và được sắp xếp 
để tạo ra các khoảng trống nhỏ hơn để tách riêng vật liệu mịn hơn ra khỏi dòng chảy. 
Dòng chảy trước tiên chảy vào trong các khoảng trống lớn hơn và sau đó chảy ra ngoài 
từ các khoảng trống nhỏ hơn. Cụm sàng chắn (100) này còn bao gồm cơ cấu làm sạch 
(30) được vận hành để loại bỏ các vật liệu ra khỏi cả các khoảng trống lớn và các 
khoảng trống nhỏ.  
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(11) 42315 

(21) 1-2015-00640 (51) 7 H04N  21/262,  21/437,  21/658 

(22) 24.07.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/CN2013/080042  24.07.2013 (87) WO 2013/185685 19.12.2013 
(30) 201210268389.9       31.07.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.02.2015 
(71) ZTE CORPORATION  (CN) 

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen, Guangdong 
518057, China 

(72) ZENG, Zheng (CN), YU, Moushan (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống phát quảng cáo khởi động bộ giải mã 

tín hiệu truyền hình (Set-top box) và bộ giải mã tín hiệu 

truyền hình 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống phát quảng cáo khi khởi động bộ giải mã 
tín hiệu truyền hình (Set-top box). Phương pháp bao gồm: một bộ giải mã tín hiệu 
truyền hình nhận từ môđun quản lý quảng cáo và theo thông báo phát quảng cáo khởi 
động được gửi trả từ hệ thống truyền hình giao thức internet IPTV, một phương pháp 
thống kê và phân tích đối với môđun quản lý quảng cáo tương ứng, thu được thông qua 
đám mây, giá trị về độ ưa chuộng của người xem đối với một chương trình truyền 
hình/video theo yêu cầu, căn cứ vào việc ghi lại việc xem các chương trình của người sử 
dụng bộ giải mã Set-top box và thu được một địa chỉ URL (Uniform Resource Locator - 
địa chỉ trang web) tương ứng với nội dung quảng cáo khi khởi động mà người xem quan 
tâm thông qua việc phân tích giá trị độ ưa chuộng; và bộ giải mã Set-top box thiết lập 
một kết nối với máy chủ quảng cáo thông qua địa chỉ URL nói trên và hiển thị đoạn 
quảng cáo khởi động. Bằng phương pháp này, sau khi khởi động bộ giải mã Set-top box, 
cùng lúc đó khởi động ứng dụng, một đoạn quảng cáo phù hợp với người xem được hiển 
thị ngay lập tức trong khi chờ đợi mà không làm ảnh hưởng tới tốc độ tải của ứng dụng 
khác và đưa đến cho người xem những trải nghiệm tốt.  
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(11) 42316 

(21) 1-2015-00646 (51) 7 B01J  20/02,  20/28,  20/30,  20/32 

(22) 10.07.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/GB2013/051827  10.07.2013 (87) WO2014/016561 30.01.2014 
(30) 1213361.7       26.07.2012 GB 
(71) JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED COMPANY  (GB) 

5th floor, 25 Farringdon Street, London, EC4A 4AB, United Kingdom 
(72) FISH Andrew (GB), LUNN Matthew David Gwydion (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chất hấp, phương pháp sản xuất chất hấp này và quy trình loại 

bỏ kim loại nặng bằng cách sử dụng chất hấp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất hấp thích hợp để loại bỏ kim loại nặng, đặc biệt là thủy ngân, 
ra khỏi dòng chất lưu chứa 20-75% khối lượng đồng (tính theo đồng (II) oxit) dưới dạng 
một hoặc nhiều hợp chất đồng sulphua, chất hấp này có tỷ lệ nguyên tử giữa lưu huỳnh 
và đồng nằm trong khoảng từ 0,7 đến 0,95:1. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp sản xuất chất hấp này và quy trình loại bỏ kim loại nặng bằng cách sử dụng chất 
hấp này.  
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(11) 42317 

(21) 1-2015-00648 (51) 7 G01L  3/14 

(22) 17.09.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/074980      17.09.2013 (87) WO2014/042267 20.03.2014 
(30) JP2012-202935      14.09.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.02.2015 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, JAPAN 
(72) Haruyoshi HINO (JP), Kazuto NAKAMURA (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Cơ cấu đo mức dịch chuyển góc quay tương đối, cơ cấu đo 

mômen và cơ cấu điều khiển mômen có lắp cơ cấu đo mức dịch 

chuyển góc quay tương đối này và xe có lắp cơ cấu điều khiển 

mômen này 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu đo mức dịch chuyển góc quay tương đối có kết cấu đơn giản và 
được tạo kết cấu để nhận biết dịch chuyển góc quay tương đối của hai chi tiết quay mà 
có thể dịch chuyển quay tương đối với nhau.  
Cơ cấu đo mức dịch chuyển góc quay tương đối bao gồm: hai chi tiết quay có thể quay 
tương đối với nhau quanh trục quay; nam châm vĩnh cửu lắp vào một trong số hai chi 
tiết quay và có các cực từ được từ hóa theo hướng trục của trục quay, các cực từ được bố 
trí để lần lượt phân cực theo chu vi, mỗi cực từ có chiều rộng theo chu vi; vành dẫn 
hướng từ thông có các phần nhô và thân vành hình khuyên, mỗi phần nhô có chiều rộng 
theo chu vi, ít nhất một trong số chiều rộng theo chu vi của các phần nhô nhỏ hơn so với 
ít nhất một trong số chiều rộng theo chu vi của các cực từ, thân vành hình khuyên được 
lắp vào chi tiết còn lại của hai chi tiết quay và được bố trí đồng trục với trục quay, thân 
vành hình khuyên được từ hóa với cường độ từ hóa thay đổi tùy theo vị trí của các phần 
nhô so với vị trí của các cực từ; và cụm đo từ tính được tạo kết cấu để đo từ thông của 
thân vành hình khuyên của vành dẫn hướng từ thông.  

 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
364 

(11) 42318 

(21) 1-2015-00650 (51) 7 A61M  15/00 

(22) 23.08.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/EP2013/067514 23.08.2013 (87) WO2014/033057 06.03.2014 
(30) 12182122.7      29.08.2012 EP 
(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.  (IT) 

Via Palermo, 26/A, I-43100 Parma, Italy 
(72) BRAMBILLA, Gaetano (IT), JOHNSON, Robert  (GB), LEWIS, David Andrew  (GB) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Bộ kích thích cho thiết bị xông phun mù, vật thể được tạo hình 

dạng trụ rỗng, bộ phận xông, bộ kích thích bộ phận xông với 

liều được định lượng và kit chứa bộ kích thích và vật thể này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến bộ kích thích (1) cho thiết bị xông phun mù (khí dung) bao gồm:  
vỏ được làm thích ứng để tiếp nhận hộp phun khí dung (2) chứa dược phẩm dạng bào 

chế được nén, phần miệng loe để người sử dụng hít vào, đế vòi phun (5), lỗ mở (8), và 
chi tiết dạng ống (11) kéo dài đến phần miệng loe từ khe hở của lỗ mở theo trục dọc 
được bố trí thẳng hàng với trục dọc của phần miệng loe. Cụ thể, chi tiết dạng ống được 
bố trí để bao quanh khe hở của lỗ mở nằm trong hốc.  

Chi tiết dạng ống được tạo cấu hình sao cho một trong số các lỗ mở đầu cuối của nó 
có thể vừa khít với bề mặt bên ngoài của đế vòi phun, xung quanh khe hở của mở, nằm 
trong đường chảy liên tục của lỗ mở.  

Bộ kích thích theo sáng chế có thể làm giảm đáng kể lượng thành phần thô không thể 
hô hấp được của dược phẩm ở dạng khí dung phát ra với tác động được giảm đến mức 
tối thiểu đối với liều dùng dạng hạt mịn và sự phân bố cỡ hạt (PSD-"Particle Size 
Distribution") của các hạt được phân phối có đường kính khí động lực học nhỏ hơn 

9m.  
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(11) 42319 

(21) 1-2015-00651 (51) 7 G02F  1/1333, G09F  9/00, F21S  

2/00 
(22) 20.08.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/072183      20.08.2013 (87) WO2014/034477 A1 06.03.2014 
(30) 2012-186513      27.08.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.02.2015 
(71) YAMAHA MOTOR ELECTRONICS CO., LTD.  (JP) 

1450-6 Mori, Mori-machi, Shuchi-gun, Shizuoka 437-0292 Japan 
(72) Masayuki YAMAMOTO  (JP), Daisuke NAGAAMI (JP), Naoki URAGUCHI  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Thiết bị hiển thị tinh thể lỏng

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hiển thị tinh thể lỏng (10) nhằm tránh sự biến dạng tấm dẫn 
sáng để ngăn chặn sự không đồng đều của độ sáng ở hình ảnh được hiển thị trên bản 
hiển thị tinh thể lỏng, thiết bị này bao gồm: bản hiển thị tinh thể lỏng (18) và cụm chiếu 
sáng từ phía sau (10a) để rọi bản hiển thị tinh thể lỏng (18) bằng ánh sáng từ mặt sau 
của nó. Cụm chiếu sáng từ phía sau (10a) gồm có bảng mạch (12), điôt phát quang 
(LED) (11) được gắn trên mặt trước của bảng mạch (12), tấm khung (13) được gắn ở 
phía bên của LED (11) trên mặt trước của bảng mạch (12), tấm khung này tạo ra khoảng 
không định trước so với mặt trước của bảng mạch (12), tấm dẫn sáng (16) và vật liệu 
đệm (14). Ngoài ra, tấm dẫn sáng (16) gồm có thân chính tấm dẫn sáng có hình dạng 
tấm (16a) được bố trí trên mặt sau của bản hiển thị tinh thể lỏng (18) và phần nhận sáng 
(16b) kéo dài từ thân chính tấm dẫn sáng (16a) về phía LED (11). Vật liệu đệm (14) 
được gắn giữa tấm khung (13) và thân chính tấm dẫn sáng (16a).  
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(21) 1-2015-00655 (51) 7 A23G  1/00,  1/30,  3/00,  3/34 

(22) 26.06.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/067554    26.06.2013 (87) WO/2014/017244 30.01.2014 
(30) 2012-167554       27.07.2012 JP 
(71) LOTTE CO., LTD.  (JP) 

20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, Japan 
(72) Maya ISHIKAWA (JP), Keiji TADOKORO (JP), Toshiyuki KOYAMA  (JP), Hiroaki 

ASHITANI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sản phẩm bánh kẹo được tẩm sô cô la

  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm bánh kẹo được tẩm sô cô la, mà bao gồm cốt bánh được 
ngâm tẩm thích hợp với sô cô la, và thỏa mãn các yêu cầu cảm giác về nhẹ (giòn) khi ăn 
của chính cốt bánh cũng như vị sô cô la êm dịu (vị sô cô la) và cảm giác mịn mượt khi 
tan trong miệng của chính sô cô la. Sản phẩm bánh kẹo được tẩm sô cô la (10) bao gồm 
bánh xốp được tạo hoa văn (11) làm cốt bánh, và sô cô la (12) được ngấm vào trong 
bánh xốp được tạo hoa văn (11). Sô cô la (12) có mặt với tỷ lệ % khối lượng nằm trong 
khoảng từ 77% đến 85% tổng khối lượng sản phẩm bánh kẹo. Sản phẩm bánh kẹo được 
tẩm sô cô la (10) theo sáng chế là mới, và có cảm giác nhẹ khi ăn của chính cốt bánh 
cũng như vị sô cô la êm dịu và cảm giác tan trong miệng của chính sô cô la.  

 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
367 
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(21) 1-2015-00657 (51) 7 D21H  27/00, A24D  3/06,  3/10, 

D21H  11/20,  15/06 
(22) 14.05.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/EP2013/001422  14.05.2013 (87) WO 2014/015921 A1 30.01.2014 
(30) 10 2012 106 801.1       26.07.2012 DE 
(71) DELFORTGROUP AG  (AT) 

Fabrikstrasse 20, 4050 Traun, Austria 
(72) BACHMANN, Stefan (AT), VOLGGER, Dietmar (IT), MOHRING, Dieter (AT), 

PESENDORFER, Kannika (TH), REITER, Guido (AT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Giấy phân rã nhanh trong nước, quy trình sản xuất và thuốc 

lá điếu có đầu lọc được làm từ giấy này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giấy phân rã nhanh trong nước dùng làm giấy lọc hoặc giấy cuốn 
đầu lọc của thuốc lá điếu, giấy này có các tính chất sau: ít nhất 80% trọng lượng, tốt 
hơn nếu ít nhất 90% trọng lượng, và đặc biệt tốt hơn nếu ít nhất 95% trọng lượng của 

giấy này được tạo bởi các sợi xenluloza. ít nhất 80% trọng lượng, tốt hơn nếu ít nhất 
90% trọng lượng, và đặc biệt tốt hơn là ít nhất 95% trọng lượng của các sợi xenluloza 
nêu trên là hỗn hợp của bột giấy sợi dài và bột giấy đã ngâm kiềm. 0 đến 90% trọng 
lượng của hỗn hợp nêu trên được tạo bởi bột giấy đã ngâm kiềm, và phần còn lại được 
tạo bởi bột giấy sợi dài, và sợi xenluloza của hỗn hợp này có độ nghiền nhỏ tối đa là 
30oSR, tốt hơn nếu tối đa là 25oSR, và đặc biệt tốt hơn nếu tối đa là 20oSR, theo tiêu 
chuẩn ISO 5267. Trong thử nghiệm độ phân rã bằng cách sử dụng thiết bị được mô tả 
trong phương pháp TAPPI T 261, giấy này có độ phân rã sau 30 giây ít nhất là 60%, tốt 
hơn nếu ít nhất là 70%, và đặc biệt tốt hơn nếu ít nhất là 80%. Sáng chế còn đề cập đến 
thuốc lá điếu có đầu lọc được làm từ giấy nêu trên và quy trình sản xuất giấy này.  
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(21) 1-2015-00665 (51) 7 H04L  5/00 

(22) 17.01.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/SE2013/050027  17.01.2013 (87) WO2014/021754 06.02.2014 
(30) 61/679,140       03.08.2012 US 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) FURUSKOG, Johan (SE), LARSSON, Daniel (SE), FRENNE, Mattias (SE), 

KOORAPATY, Havish (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị để truyền và nhận thông tin điều 

khiển trong mạng truyền thông vô tuyến 

  (57)     Sáng chế đề cập tới các kỹ thuật để trợ giúp cả các thông báo kênh điều khiển tập trung 
và thông báo kênh điều khiển phân tán tần số trong cùng một vùng kênh điều khiển 
được tăng cường. Phương pháp làm ví dụ bắt đầu với bước nhận (2010) tín hiệu nối 
xuống bao gồm vùng điều khiển được tăng cường gồm có ít nhất là hai cặp bộ khối 
nguồn tải nguyên vật lý (PRB). Phương pháp tiếp tục với bước (2020) tạo thành một 
hoặc nhiều thành phần kênh điều khiển tăng cường phân tán (các eCCE) từ bộ thứ nhất 
của căc cặp PRB bằng cách tập hợp lại các khối xây dựng lớp vật lý từ nhiều cặp PRB để 
tạo thành mỗi eCCE phân tán. Một hoặc nhiều eCCE tập trung được tạo thành (2030) từ 
bộ thứ hai của các cặp PRB bằng cách tập hợp lại các khối xây dựng lớp vật lý sao cho 
mỗi eCCE trong các eCCE tập trung được tạo thành từ các khối xây dựng lớp vật lý từ 
bên trong cặp PRB đơn của bộ thứ hai. Các ứng viên thông báo kênh điều khiển được 
tạo thành từ các eCCE phân tán và các eCCE tập trung (2050) một cách tương ứng, và 
được giải mã (2060).  
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý mép của tấm kính

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý mép của tấm kính di động khác biệt ở chỗ cắt 
một mép của tấm kính bằng cách đưa chi tiết nung vào tiếp xúc với mép của tấm kính 
mà được làm nguội, và tiếp đó di chuyển chi tiết nung. Phương pháp theo sáng chế cho 
phép xử lý mép kính ở dạng dải mà không tạo ra bụi. Ngoài ra, do phương pháp của 
sáng chế không cần nung kính ở nhiệt độ cao, nên không cần đến lò lớn. Hơn nữa, vì 
bước xử lý sau như nung sơ bộ hoặc ủ là không cần thiết, nên quy trình sản xuất được 
đơn giản hóa nhiều. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến thiết bị xử lý mép của tấm kính.  
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(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Phương pháp sản xuất hạt polyme ưa nước

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hạt polyme ưu nước, trong đó một chất phân 
tán đó trong thành phần pha nước chứa monome ưa nước và chất khơi mào polyme hóa 
phân tán trong thành phần pha dầu chứa một dung môi kỵ nước được điều chế. Sau đó, 
monome ưu nước được polyme hóa trong chất phân tán pha nước có nồng độ oxy hòa 
tan giảm bằng cách nung chất phân tán trong bình phản ứng sao cho nhiệt độ phân tán 
tăng lên trong khi cung cấp oxy cho bình phản ứng. Thời gian từ khi bắt đầu giảm oxy 
hòa tan của chất phân tán đến khi bắt đầu nung là 0,1 giờ trở lên và 3,5 giờ trở xuống. 
Lượng oxy được cung cấp cho bình phản ứng lớn hơn hoặc bằng 0,02% thể tích/giờ, nhỏ 
hơn hoặc bằng 0,9% thể tích/giờ đối với thể tích của chất phân tán ở điều kiện tiêu 
chuẩn.  
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(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Tấm composit và phương pháp sản xuất tấm composit này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm composit bao gồm: bước truyền lồi và 
lõm để đưa vật dụng dạng tấm thứ nhất (2') vào trong đoạn khớp nối giữa con lăn thứ 
nhất (11) và con lăn thứ hai (21) và truyền các phần lồi và lõm thêm vào đó; bước sản 
xuất trung gian thu được tấm composit trung gian (1') bằng cách chồng vật dụng dạng 
tấm thứ hai (3') lên vật dụng dạng tấm thứ nhất (2'), và nối vật dụng dạng tấm thứ hai 
(3') ở các đoạn trong vật dụng dạng tấm thứ nhất (2') tương ứng với các phần (14) trên 
con lăn thứ nhất (11), và do đó tạo thành nhiều phần nối thứ nhất (4); bước nối sử dụng 
con lăn thứ ba (31) có bề mặt bên ngoài có dạng lồi và lõm khác biệt với dạng lồi và 
lõm của con lăn thứ nhất (11), và tạo thành phần nối thứ hai (5) trong tấm composit 
trung gian (1'), trong đó phần nối thứ hai (5) được tạo thành theo khuôn mẫu kết nối thứ 
nhất (4) với phần nối thứ nhất khác (4) liền kề với nó.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến tấm composit được tạo thành từ phương pháp trên.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống, quy trình nấu chảy và tinh chế đường tự nhiên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống (1, 2, 3) để nấu chảy và làm sạch chất (11), như đường tự 
nhiên. Hệ thống (1, 2, 3) này bao gồm băng sàng (12) để vận chuyển chất (11) này qua 
khoang gia nhiệt (13, 14) để gia nhiệt chất (11) nêu trên sao cho các tạp chất có trong 
chất (11) được loại ra khỏi pha hòa tan (15) của chất (11) nhờ lỗ sàng của băng sàng 
(12) gần như đồng thời. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình nấu chảy và tinh chế đường 
tự nhiên.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thuốc nước sử dụng tại chỗ để điều trị bệnh nấm trichophyton

  (57)    Sáng chế đề cập đến thuốc nước sử dụng tại chỗ có hoạt tính kháng nấm đối với bệnh 
nấm trichophyton và có độ thẩm thấu vào móng cao.  
Thuốc nước sử dụng tại chỗ dùng cho móng và/hoặc da để phòng hoặc điều trị bệnh nấm 
trichophyton chứa chất tạo màng và hợp chất được thể hiện bởi công thức:  
 

 
 
trong đó R1 là nguyên tử hydro, C1-6 alkyl, hoặc triflometyl, R2 là nguyên tử hydro, C1-6 
alkyl, halogen, -COO(C1-6 alkyl), hoặc (CH2)1-3COOR, trong đó R là nguyên tử hydro 
hoặc C1-6 alkyl, R3 là nguyên tử hydro, C1-6 alkyl, amino, triflometyl, hoặc OR trong đó 
R là nguyên tử hydro hoặc C1-6 alkyl, R4 là nhóm hydroxyl, R5 là nguyên tử hydro, C1-6 
alkyl, nhóm hydroxyl, hoặc halogen, R6 là nguyên tử hydro, C1-6 alkyl, trifiometyl, 
halogen, amino, -NRaRb, nitro, hydroxy-C1-6 alkyl, -ONRaRb, -COO(C1-6 alkyl), -COOH, 
-(CH2)1-3COOR, hoặc ORa trong đó R là nguyên tử hydro hoặc C1-6 alkyl, Ra và Rb có 
thể là giống nhau hoặc khác nhau, và mỗi trong số chúng là nguyên tử hydro, C1-6 alkyl, 
hoặc C1-6 axyl, R7 là nguyên tử hydro, C1-6 alkyl, -OR trong đó R là nguyên tử hydro 
hoặc C1-6 alkyl, hoặc halogen, R8 là nguyên tử hydro, C1-6 alkyl, nhóm hydroxyl, amino, 
hoặc nitro,  
hoặc muối của nó.  
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(54) Thiết bị giám sát, phương pháp giám sát và vật ghi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị giám sát để tạo thuận lợi cho việc xác định việc dự đoán 
hỏng hóc trong khi ngăn chặn việc thông báo thừa. Thiết bị giám sát (20) bao gồm: bộ 
phận thu nhận đại lượng vật lý (201) để thu nhận các đại lượng vật lý chỉ báo trạng thái 
của thiết bị; bộ phận xác định sự bất thường (203) để xác định, theo việc liệu các đại 
lượng vật lý thu nhận được có nằm trong khoảng định trước hay không, liệu có sự bất 
thường hay không; bộ tạo dữ liệu dạng sóng bất thường (204) để, trong trường hợp bộ 
phận xác định sự bất thường (203) xác định rằng có sự bất thường, tạo ra dữ liệu dạng 
sóng bất thường chỉ báo sự thay đổi theo thời gian về các đại lượng vật lý thu nhận được 
trong suốt giai đoạn dạng sóng bất thường chứa ít nhất là giai đoạn từ thời điểm mà tại 
đó bộ phận xác định sự bất thường (203) xác định rằng có sự bất thường đến thời điểm 
mà tại đó thời gian tích lũy định trước trôi qua; và bộ phận thông báo (206) để khiến 
cho bộ phận hiển thị (207) hiển thị dạng sóng bất thường được chỉ báo bởi dữ liệu dạng 
sóng bất thường.  
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(54) Thiết bị điều khiển, hệ thống điều khiển, phương pháp điều 

khiển và vật ghi 

  (57)     Thiết bị trung tâm (H) được bố trí trong nhóm thiết bị đích điều khiển bao gồm: bộ phận 
đạt được thông tin hoạt động (113) để đạt được thông tin hoạt động chỉ báo trạng thái 
hoạt động của mỗi nhóm trong số các nhóm thiết bị liên kết, mỗi nhóm là nhóm thiết bị 
được liên kết với nhóm thiết bị đích điều khiển; bộ phận lưu trữ (115) trong đó thông tin 
thiết lập điều khiển thứ nhất được lưu trữ, thông tin thiết lập điều khiển thứ nhất quy 
định, đối với mỗi sự kết hợp của các trạng thái hoạt động của các nhóm thiết bị liên kết, 
các nội dung điều khiển được thực hiện đối với nhóm thiết bị đích điều khiển; và bộ 
phận điều khiển hoạt động (114) để điều khiển hoạt động của nhóm thiết bị đích điều 
khiển theo (i) thông tin hoạt động về mỗi nhóm trong số các nhóm thiết bị liên kết và 
(ii) thông tin thiết lập điều khiển thứ nhất. Điều này khiến cho có thể giảm một cách 
hiệu quả năng lượng được tiêu thụ bởi nhà máy được cấu thành bởi các nhóm thiết bị.  
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(54) Tác nhân ngăn chặn sự hóa cứng của bánh mì, phương pháp 

ngăn chặn sự hóa cứng của bánh mì, phương pháp sản xuất 

bánh mì, bột mì được trộn sơ bộ dùng làm bánh mì và bánh mì 

thu được 

  (57)     Sáng chế đề xuất tác nhân ngăn chặn sự hóa cứng của bánh mì, phương pháp ngăn chặn 
sự hóa cứng của bánh mì, phương pháp sản xuất bánh mì, bột mì được trộn sơ bộ dùng 
làm bánh mì nhằm mục đích thu được bánh mì mà sự hóa cứng của nó được ngăn chặn, 
nhờ đó sản xuất bánh mì mà sự hóa cứng của nó được ngăn chặn hài hòa. Cụ thể là sáng 
chế đề xuất tác nhân ngăn chặn sự hóa cứng của bánh mì mà hoạt chất của nó là bột gạo 
có hàm lượng tinh bột bị phá vỡ là 15% theo khối lượng hoặc cao hơn; tác nhân ngăn 
chặn sự hóa cứng của bánh mì mà hoạt chất của nó là bột gạo có hàm lượng tinh bột bị 
phá vỡ là cao hơn 30% theo khối lượng; phương pháp ngăn chặn sự hóa cứng của bánh 
mì để sản xuất bánh mì kết hợp bột gạo có hàm lượng tinh bột bị phá vỡ là 15% theo 
khối lượng hoặc cao hơn; phương pháp sản xuất bánh mì kết hợp bột gạo có hàm lượng 
tinh bột bị phá vỡ là 15% theo khối lượng hoặc cao hơn; bột mì được trộn sơ bộ dùng 
làm bánh mì chứa 0,01 đến 15 phần theo khối lượng của bột gạo có hàm lượng tinh bột 
bị phá vỡ là 15% theo khối lượng hoặc cao hơn tính theo 100 phần theo khối lượng của 
bột mì, bánh mì trong đó bánh mì này được bổ sung bột gạo có hàm lượng tinh bột bị 
phá vỡ là 15% theo khối lượng hoặc cao hơn.  
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5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 
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Koichi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất axit không no và/hoặc este của nó 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất axit không no và/hoặc este của nó, bao gồm 
bước (A) cho hợp chất có công thức (1) phản ứng ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 0oC 
đến 350oC với sự có mặt của chất xúc tác axit Bronsted và/hoặc chất xúc tác axit Lewis, 
để thu được hợp chất có công thức (2); trong đó mỗi R1, R2 và R4 độc lập là hydro, 
đơteri hoặc nhóm alkyl; mỗi R3 và R5 độc lập là hydro hoặc đơteri; R6 là hydro, đơteri, 
nhóm alkyl hoặc nhóm aryl; và X là clo, flo, brom, hoặc iot.  
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Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) CAPONIGRO, Giordano (US), STUART, Darrin (CA), MOUTOUH-DEPARSEVAL, 

Laure (FR) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dược phẩm kết hợp chứa chất ức chế B-RAF, chất ức chế thụ thể 

yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGFR) và tùy ý chứa chất ức chế 

PI3K-Alpha 

  (57)      Sáng chế đề cập đến dược phẩm kết hợp chứa (a) chất ức chế B-RAF, (b) chất ức chế thụ 
thể yếu tố tăng trưởng biểu bì (epidermal growth factor receptor - EGFR) và tùy ý chứa 
(c) chất ức chế PI3K-Alpha.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình chuyển hóa hydro

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình chuyển hóa hydro bao gồm các bước: chuẩn bị chất phụ 
gia được chọn từ nhóm bao gồm than đá, muội than, than đá đã được hoạt hóa, bụi than 
và các hỗn hợp của chúng, chất phụ gia nêu trên có cỡ hạt nằm trong khoảng từ 0,1 đến 

2000m, tỷ trọng biểu kiến nằm trong khoảng từ 500 đến 2000kg/m3, tỷ trọng riêng 

nằm trong khoảng từ 1000 đến 2000kg/m3 và độ ẩm nằm trong khoảng từ 0 đến 5% 
khối lượng; cấp nguyên liệu nặng chứa ít nhất một kim loại nguyên liệu được chọn từ 
nhóm bao gồm vanadi và niken, nhũ tương xúc tác chứa ít nhất một kim loại xúc tác 
nhóm 8-10 và ít nhất một kim loại xúc tác nhóm 6, hydro và chất phụ gia vào khu vực 
chuyển hóa hydro dưới điều kiện chuyển hóa hydro trong lò phản ứng; tạo ra các sản 
phẩm hydrocacbon chưa được phân loại và cặn chưa được chuyển hóa chứa kim loại 
nhóm 8-10 và kim loại nhóm 6 nêu trên, và ít nhất một kim loại nguyên liệu nêu trên; 
khử bọt trong lò phản ứng bằng cách sử dụng chất phụ gia; và xử lý cặn chưa được 
chuyển hóa từ lò phản ứng này thành nguyên liệu dạng hạt để thu hồi các kim loại xúc 
tác và kim loại nguyên liệu. 
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CHAUDHARY, Gopi Charan (IN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Bộ thùng sàng 

  (57)      Sáng chế đề cập đến bộ thùng sàng (1) để sàng các hạt khác nhau, bao gồm nhiều đơn vị 
môđun (2) được gá vào nhau theo cách tháo được, mỗi đơn vị môđun (2) có mặt bích (3) 
được biến đổi thích hợp để gá chặt với một hoặc nhiều mặt bích (3) tương ứng của một 
hoặc nhiều đơn vị môđun (2) tương ứng.  
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(JP) 
1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-6025, Japan 

(72) KAWARABAYASHI Masaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị dỡ tải liên tục

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dỡ tải liên tục loại gàu nâng (1) có bố trí gàu nâng (9) để 
vận chuyển liên tục hàng hóa (M), trong đó gàu nâng (9) gồm: các gàu (27) để múc 
hàng hóa (M) và tải hàng hóa (M) vào trong gàu; xích (25) để giữ các gàu (27); mô tơ 
tải (75) để dẫn động và đưa xích (25) đi theo quỹ đạo; bộ đảo chiều (73) để phát hiện tải 
của mô tơ tải (75); và PLC (80) để điều khiển mô tơ tải (75) trong trường hợp trong đó 
trị số dựa trên tải được phát hiện bởi bộ đảo chiều (73) là nhỏ hơn hoặc bằng trị số thiết 
đặt (A), nhờ đó làm giảm tốc độ chuyển động của gàu (27) xuống tốc độ thấp hơn trong 
trường hợp trong đó trị số dựa trên tải là lớn hơn trị số thiết đặt (A).  
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(72) HIROSE, Yuhto (JP), SEITOH, Hiromitsu (JP), TAGUCHI, Yoshiaki (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần nhựa tinh thể lỏng

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần nhựa tinh thể lỏng có khả năng đúc và độ bền nhiệt rất tốt. 
Hợp phần nhựa tinh thể lỏng này là hợp phần nhựa tinh thể lỏng chứa từ 5 đến 200 phần 
khối lượng bột talc tính trên 100 phần khối lượng nhựa tinh thể lỏng, trong đó tổng hàm 
lượng Fe2O3, Al2O3 và CaO bằng 2,5% khối lượng hoặc nhỏ hơn, tổng hàm lượng Fe2O3 
và Al2O3 lớn hơn 1,0% khối lượng và không lớn hơn 2,0% khối lượng và hàm lượng 
CaO nhỏ hơn 0,5% khối lượng tính trên tổng hàm lượng chất rắn của bột talc.  
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(72) DE PAOLI AMBROSI, Gianfranco (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm kháng khuẩn để sử dụng khu trú, mỹ phẩm và dược 

phẩm chứa chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kháng khuẩn, tốt hơn là để sử dụng khu trú, chứa trietyl 
xitrat và peptit gồm 15 axit min có trình tự FAKALKALLKALKAL-NH2, trong đó F là 
phenylalanin, A là alanin, K là lysin và L là leuxin, cụ thể là để điều trị bệnh trứng cá, 
chứng viêm tuyến mồ hôi có mủ hoặc không có mủ, chứng viêm da dị ứng có liên quan 
đến sự hình thành khuẩn lạc Staphylococcus Aureu, bệnh lở, nhiễm khuẩn gian ngón, 
viêm nang lông, bệnh nhọt, nhiễm khuẩn sau chấn thương, và nhiễm khuẩn da do bỏng.  
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(72) LEE, Kyung-tak (KR), JUNG, Youn-gun (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông tin truyền thông 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị truyền thông tin liên lạc. Phương pháp 
truyền thông tin truyền thông được thực hiện bởi thiết bị thứ nhất bao gồm các bước: 
tiếp nhận yêu cầu truyền thông từ thiết bị thứ hai; thu thập thông tin tình huống xung 
quanh của thiết bị thứ nhất, thông tin tình huống xung quanh này là thông tin liên quan 
tới môi trường xung quanh của thiết bị thứ nhất; và xác định ít nhất một thiết bị thứ ba 
để xử lý yêu cầu truyền thông dựa trên thông tin tình huống xung quanh.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị uốn cong được để cung cấp hướng dẫn tương tác uốn 

và phương pháp điều khiển thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị uốn cong được có hướng dẫn tương tác uốn. Thiết bị uốn 
cong này bao gồm: bộ cảm biến để nhận biết thao tác uốn làm biến dạng hình dạng của 
thiết bị uốn cong, và bộ điều khiển để thực hiện thao tác điều khiển tương ứng với thao 
tác uốn, khi nhận biết thấy thao tác uốn đã được thiết lập từ trước. Bộ điều khiển bổ 
sung và cung cấp hướng dẫn tương tác uốn liên quan đến thao tác uốn thiết lập cho mỗi 
đối tượng được hiển thị trên màn hình.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống thông tin máy tính và phương pháp phục hồi sự cố 

động cho hệ thống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống thông tin máy tính và phương pháp phục hồi sự cố động 
cho hệ thống. Phương pháp này được thực hiện như là thiết bị máy khách và gồm bước 
tiếp nhận thông báo thứ nhất có chứa giá trị sử dụng dữ liệu thứ nhất. Thông báo thứ 
nhất được định dạng theo định dạng tương ứng. Sau khi tiếp nhận thông báo thứ nhất, 
phương pháp này còn gồm bước thu thập khuôn mẫu sử dụng dữ liệu tương ứng với định 
dạng tương ứng. Phương pháp này còn gồm bước tiếp nhận thông báo thứ hai có chứa 
giá trị sử dụng dữ liệu thứ hai. Thông báo thứ hai được định dạng theo định dạng tương 
ứng. Phương pháp này còn gồm bước phân tích cú pháp thông báo thứ hai theo khuôn 
mẫu sử dụng dữ liệu để thu được giá trị sử dụng dữ liệu thứ hai.  
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(72) Taichi YATSUZUKA (JP), Fumihiro SHIRAISHI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Màng chắn điện từ và phương pháp che chắn linh kiện điện tử

  (57)     Sáng chế đề xuất màng chắn điện từ được làm thích ứng để dùng để che chắn phần lồi 
được bố trí trên đế, và bao gồm lớp vật liệu nền và lớp chắn điện từ được dát vào lớp vật 
liệu nền ở phía một mặt của nó. Lớp vật liệu nền này bao gồm tấm dát mà trong đó có ít 
nhất hai lớp được dát cùng nhau. Màng chắn điện từ theo sáng chế có thể cải thiện mức 
độ thoải mái khi thiết kế đế và cho phép giảm độ đày và trọng lượng linh kiện, và có thể 

dễ dàng tạo dạng giống theo phần lồi có chiều cao lớn hơn hoặc bằng 500 m. Sáng chế 

còn đề xuất phương pháp che chắn linh kiện điện tử bằng màng chắn điện từ này.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị không dây và phương pháp để vận hành thiết bị không 

dây 

  (57)     Sáng chế đề xuất các hệ thống và phương pháp để đánh giá một hoặc nhiều đặc tính kênh 
của liên kết xuống từ mạng truyền thông tế bào dựa trên các cổng ăng ten được đặt tựa 
như nhau đối với một hoặc nhiều đặc tính kênh. Theo một phương án, sáng chế đề xuất 
thiết bị không dây nhận khung con liên kết xuống bao gồm kênh điều khiền liên kết 
xuống từ mạng truyền thông tế bào. Thiết bị không dây đánh giá một hoặc nhiều đặc 
tính kênh quy mô lớn cho cổng ăng ten được quan tâm trong kênh điều khiển liên kết 
xuống dựa trên tập hợp con gồm các tín hiệu chuẩn mà tương ứng với các cổng ăng ten 
trong mạng truyền thông tế bào, các cổng ăng ten này được đặt tựa như nhau với cổng 
ăng ten được quan tâm đối với một hoặc nhiều đặc tính kênh quy mô lớn. Kết quả của 
việc sử dụng các cổng ăng ten được đặt tựa như nhau là việc đánh giá một hoặc nhiều 
đặc tính kênh quy mô lớn được cải thiện đáng kể.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ trao đổi nhiệt dùng cho thiết bị chưng cất nước 

  (57)      Sáng chế đề cập đến bộ trao đổi nhiệt bao gồm: lớp ống tròn gọi là ống trao đổi nhiệt với 
đầu vào (1) và đầu ra (3) với bảy đường ống có khoảng cách với nhau và được đặt trên 
một lớp cánh thẳng (2), trên cánh có khoét lỗ để lắp ống trao đổi nhiệt của thiết bị 
chưng cất nước sử dụng năng lượng mặt trời, các cánh có khoảng cách với nhau và được 
lắp ở mặt dưới của thiết bị chưng cất, tức là bộ ngưng tụ ngoài (9), bộ phận này là một 
phần của thiết bị chưng cất nước sử dụng năng lượng mặt trời, bộ trao đổi nhiệt được lắp 
với thiết bị chưng cất nước thông qua hai lỗ khoét nhỏ ở hai mặt bên của khung đỡ trên 
thiết bị chưng cất, và qua đó hai đầu ống (1) và (3) được đưa vào và trong quá trình lưu 
chuyển nước có thể tận dụng được lượng nhiệt ẩn hoá hơi của nước và dùng không khí 
đối lưu tự nhiên bên ngoài thiết bị chưng cất nước và sử dụng chính lượng hơi nước sinh 
ra trong thiết bị để gia nhiệt cho nước cấp trước khi cấp nước vào thiết bị chưng cất.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị dỡ tải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dỡ tải gồm: gàu nâng (9) để đưa vật liệu (M) lên bờ; băng 
chuyền dạng dầm (39) để vận chuyển vật liệu (M) được đưa lên bờ bởi gàu nâng (9); bộ 
phận để vật liệu rơi qua (60) để vật liệu (M) mà được vận chuyển bởi băng chuyền dạng 
dầm (39) rơi qua; và bánh đà có cánh (65), bộ truyền tăng tốc (66), và máy phát điện 
(67) mà chuyển đổi năng lượng rơi của vật liệu (M) qua bộ phận để vật liệu rơi qua (60) 
thành năng lượng điện. Theo cách này, thế năng khi đưa vật liệu (M) lên bờ được 
chuyển đổi thành năng lượng điện trong thời gian rơi, và năng lượng điện sau khi 
chuyển đổi có thể được dùng.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ giải mã và phương pháp tạo ra đối tượng âm thanh không 

gian đa nấc sử dụng khái niệm tham số cho các trường hợp 

trộn giảm/trộn tăng đa kênh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ giải mã để tạo ra tín hiệu đầu ra âm thanh gồm có một hoặc 
nhiều kênh đầu ra âm thanh từ tín hiệu trộn giảm gồm có ba hoặc nhiều hơn ba kênh 
trộn giảm, trong đó tín hiệu trộn giảm mã hóa ba hoặc nhiều hơn ba tín hiệu đối tượng 
âm thanh. Bộ giải mã gồm có bộ định tuyến kênh đầu vào (110) để nhận ba hoặc nhiều 
hơn ba kênh trộn giảm và để nhận thông tin phụ, và ít nhất hai khối xử lý kênh (121, 
122) để tạo ra ít nhất hai kênh được xử lý để thu được một hoặc nhiều hơn một kênh đầu 
ra âm thanh. Bộ định tuyến kênh đầu vào (110) được cấu hình để đưa mỗi của ít nhất hai 
của ba hoặc nhiều hơn ba kênh trộn giảm vào trong ít nhất một của ít nhất hai khối xử lý 
kênh (121, 122), do đó mỗi của ít nhất hai khối xử lý kênh (121, 122) nhận một hoặc 
nhiều hơn một của ba hoặc nhiều hơn ba kênh trộn giảm, và do đó mỗi của ít nhất hai 
khối xử lý kênh nhận ít hơn tổng số ba hoặc nhiều hơn ba kênh trộn giảm. Mỗi khối xử 
lý kênh của ít nhất hai khối xử lý kênh (121, 122) được cấu hình để tạo ra một hoặc 
nhiều hơn một của ít nhất hai kênh được xử lý phụ thuộc vào thông tin phụ và phụ thuộc 
vào một hoặc nhiều hơn một đã nêu của ít nhất hai của ba hoặc nhiều hơn ba kênh trộn 
giảm được nhận bởi khối xử lý kênh đã nêu từ bộ định tuyến kênh đầu vào. 

 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
392 

(11) 42346 

(21) 1-2015-00723 (51) 7 B65D  47/18, A61F  9/00 

(22) 06.08.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/IB2013/001728   06.08.2013 (87) WO 2014/0024029 13.02.2014 
(30) 12/02192      06.08.2012 FR 
(71) LABORATOIRES THEA  (FR) 

12, rue Louis BlÐriot, Zone Industrielle du Brezet, F-63100 Clermont-Ferrand, France 
(72) DEFEMME Alain (FR), MERCIER Fabrice (FR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Đầu phân phối chất lỏng, đặc biệt dùng cho chai chứa chất 

lỏng cần được phân phối từng giọt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu phân phối chất lỏng, đầu phân phối này được tạo kết cấu để lắp 
được trên một chai chứa chất lỏng và bao gồm một thiết bị lọc (26) tạo thành một phần 
phân cách giữa phần bên trong và phần bên ngoài của chai. Thiết bị lọc này bao gồm 
các bộ lọc có dạng ống (30) kéo dài theo chiều dọc sao cho chúng có thể nằm sâu trong 
chai, cụ thể là các bộ lọc có dạng ống mà thành của nó gồm một màng thấm được chất 
lỏng một cách có lựa chọn để chất lỏng được đẩy ra ngoài từ chai và được làm bằng vật 
liệu có thể thấm chất lỏng cho mục đích này. Vì vậy, chất lỏng được đẩy ra ngoài có thể 
được thay thế bằng không khí, màng tạo ra thành của ống lọc được làm bằng vật liệu 
không thấm chất lỏng để thoát được không khí một cách có lựa chọn. Màng không thấm 
chất lỏng này cũng loại bỏ vi khuẩn trong không khí.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị sắp xếp và xếp gọn tờ tiền và hệ thống sắp xếp và xếp 

gọn tờ tiền 

  (57)      Sáng chế đề cập tới thiết bị sắp xếp và xếp gọn tờ tiền và hệ thống sắp xếp và xếp gọn tờ 
tiền. Thiết bị sắp xếp và xếp gọn tờ tiền bao gồm bộ phận vận chuyển tờ tiền, bộ phận 
sắp xếp tờ tiền, và bộ phận xếp gọn tờ tiền; bộ phận vận chuyển tờ tiền có bệ dẫn hướng 
tờ tiền, và bánh xe vận chuyển được bố trí trên bệ dẫn hướng tờ tiền này; bộ phận sắp 
xếp tờ tiền có giá sắp xếp tờ tiền, và tấm ngăn tờ tiền được bố trí trên giá sắp xếp tờ tiền; 
tấm ngăn tờ tiền vuông góc với mặt đáy của giá sắp xếp tờ tiền; giá sắp xếp tờ tiền được 
bố trí dọc theo hướng vận chuyển tờ tiền của bộ phận vận chuyển tờ tiền để sắp xếp các 
tờ tiền; bộ phận xếp gọn tờ tiền có tấm giới hạn vị trí; tấm giới hạn vị trí này được bố trí 
trên bộ phận sắp xếp tờ tiền, và vuông góc với tấm ngăn tờ tiền.  
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(54) Phương pháp quảng cáo qua nhạc chuông và nhạc chờ cuộc 

gọi 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp phát quảng cáo thông qua nhạc chuông và nhạc chờ cuộc 
gọi, khác biệt ở chỗ nội dung quảng cáo được truyền tải tới đối tượng quảng cáo qua 
tính năng nhạc chuông và nhạc chờ của các hệ thống viễn thông. Phương pháp này được 
đưa ra với mục đích tăng hiệu quả của việc quảng cáo tới từng đối tượng người dùng 
cũng như tận dụng các nền tảng đàm thoại vốn có. Phương pháp bao gồm các bước 
nhằm phối hợp và thực hiện cho các bên liên quan bao gồm: người dùng dịch vụ thoại, 
nhà cung cấp dịch vụ thoại, bên có nhu cầu quảng cáo và bên cung cấp dịch vụ quảng 
cáo.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Màng chắn điện từ và phương pháp che chắn linh kiện điện tử

  (57)     Sáng chế đề xuất màng chắn điện từ được làm thích ứng để dùng để che chắn phần lồi 
được bố trí trên đế, và bao gồm lớp vật liệu nền và lớp chắn điện từ được dát vào lớp vật 
liệu nền ở phía một mặt của nó. Lớp vật liệu nền được tạo kết cấu sao cho suất đàn hồi 
tích trữ tại 150oC của nó nằm trong khoảng từ 2x105 Pa đến 5x108 Pa. Màng chắn điện 
từ theo sáng chế có thể cải thiện mức độ thoải mái khi thiết kế đế và cho phép giảm độ 
đày và trọng lượng linh kiện, và có thể dễ dàng tạo dạng giống theo phần lồi có chiều 

cao lớn hơn hoặc bằng 500 m. Sáng chế còn đề xuất phương pháp che chắn linh kiện 

điện tử bằng màng chắn điện từ này.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Máy ép mía hai trục cán cảI tiến

  (57)      Sáng chế đề cập đến máy ép mía hai trục cán có khung nửa kín bao gồm nhiều môđun 
ép hai trục cán cải tiến lắp tiếp đôi. Mỗi môđun ép hai trục cán cải tiến này bao gồm 
trục cán đáy (14) và trục cán đỉnh (15), trục cán đáy (14) được gắn theo cách quay được 
vào cặp khung chính ở hai đầu và trục cán đỉnh (15) được gắn theo cách quay được vào 
cặp đòn cân bằng đỉnh. Một đầu của mỗi đòn cân bằng đỉnh được gắn theo cách quay 
được vào gần đầu trên của khung chính hướng về phía nạp để lắc các đòn cân bằng đỉnh 
cùng với trục cán đỉnh (15). Phương tiện tải nạp thủy lực được bố trí và được gắn theo 
cách quay được vào giữa đầu của đòn cân bằng đỉnh và đế của khung chính. Khung nửa 
kín được lắp khớp ở đầu dưới đến đế của ụ trước được thiết kế để chịu được các lực của 
tải trọng nặng và dao động.  
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(22) 16.12.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/083667   16.12.2013 (87) WO 2014/174723 A1 30.10.2014 
(30) 2013-094510      26.04.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.03.2015 
(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001, Japan 
(72) KOBAYASHI, Hisashi (JP), KOBAYASHI, Yoshitaka  (JP), SHINOHARA, Tetsuya 

(JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị kiểm soát xử lý nước và hệ thống xử lý nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kiểm soát xử lý nước (13) tạo ra sự chỉ báo cho trạm xử lý 
nước (10) dựa vào các điều kiện gồm có tình trạng hạn hán và chi phí xử lý nước ở trạm 
xử lý nước (10). Sự chỉ báo chỉ báo loại nước cần được lấy bởi trạm xử lý nước (10) 
trong số các loại nước gồm có nước sông từ các con sông, nước mưa, và nước thải được 
sử dụng bởi khách hàng.  

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
398 

(11) 42352 

(21) 1-2015-00731 (51) 7 E03D  11/08,  11/13 

(22) 07.06.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/065886      07.06.2013 (87) WO 2014/027499 20.02.2014 
(30) 2012-180841      17.08.2012 JP 
(71) LIXIL CORPORATION   (JP) 

1-1, Ojima 2-chome, Koto-ku, Tokyo 1368535, Japan 
(72) Keisuke HIRAI  (JP), Noriyuki KOSHIMIZU  (JP), Keiichi IMADA  (JP), Yoshiro 

HONJO  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Bồn vệ sinh

  (57)     Sáng chế đề cập đến bồn vệ sinh có khả năng nâng cao hiệu quả làm sạch bồn cầu. Bồn 
vệ sinh bao gồm: bồn cầu (11), rãnh xả nước (12), thân bồn cầu chính bao gồm: cửa xả 
nước thứ nhất (13) ở phía trên của bồn cầu (11) và để xả nước làm sạch tạo thành dòng 
xoáy bên trong bồn cầu (11) trên hình chiếu bằng; và cửa xả thứ hai (14) mở phía trên 
bên ngoài bồn cầu (11) và xả nước làm sạch được nối vào trên phía chảy xuống của 
nước làm sạch được xả từ cửa xả nước thứ nhất (13) đang chảy trên bề mặt của bồn cầu 
(11), về phía nước làm sạch được xả từ cửa xả nước thứ nhất (13) và tạo thành dòng 
chảy xuống hướng về rãnh xả nước (12); và bộ phận làm sạch bồn cầu (20) cấp nước 
làm sạch đến cửa xả nước thứ nhất (13) và cửa xả nước làm sạch (14), tại đó khi nước 
làm sạch được xả từ cửa xả nước thứ nhất (13) chảy trên bề mặt của bồn cầu (11) và đạt 
tới điểm kết hợp (Z) mà tại đó nước làm sạch được xả từ cửa xả nước thứ nhất (13) kết 
hợp với nước làm sạch được xả từ cửa xả nước thứ hai (14) để tạo thành dòng chảy 
xuống, nước làm sạch được xả từ cửa xả nước thứ hai (14) được gia tốc để đạt được tốc 
độ dòng đã định.  
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(22) 02.08.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/CN2013/080730  02.08.2013 (87) WO2014/023193 13.02.2014 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.03.2015 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, 518044, China 

(72) YU, Yang  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị thử đụng

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị thử đụng (hit testing). Phương pháp gồm các 
bước: thay thế các trị số màu của các điểm ảnh của các đối tượng được hiển thị trên màn 
hình với các trị số định danh (ID) tương ứng của các đối tượng; lưu trữ các trị số ID 
trong mảng ánh xạ bit, trong đó mỗi một phần tử của mảng ánh xạ bit tương ứng với 
một hoặc nhiều điểm ảnh của đối tượng tương ứng; đáp ứng bắt giữ sự kiện đụng, lấy 
tọa độ đụng trên màn hình tương ứng với sự kiện đụng; xác định phần tử mảng ánh xạ 
bit tương ứng với tọa độ đụng; và nhận diện đối tượng liên quan đến sự kiện đụng, theo 
trị số ID liên kết với phần tử mảng ánh xạ bit.  
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(22) 29.12.2012 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/CN2012/087940   29.12.2012 (87) WO2014/029188 27.02.2014 
(30) PCT/CN2012/080523      23.08.2012 CN 
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1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(72) LIAO, Ning  (CN), CHEN, Zhibo  (CN), XIE, Kai (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị phát hiện ảnh chuyển tiếp dần dần 

trong dòng bit viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị phát hiện ảnh chuyển tiếp dần dần trong 
dòng bit viđeo. Phương pháp này bao gồm các bước: đánh giá dòng bit bao gồm các ảnh 
được mã hóa; và xác định ảnh chuyển tiếp dần dần trong dòng bit bằng cách sử dụng 
thông tin từ dòng bit mà không cần giải mã dòng bit thành thông tin điểm ảnh dẫn xuất.  
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(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen (DE) 

(72) KASTNER, Thorsten (DE), HERRE, Juergen  (DE), TERENTIV, Leon  (DE), 
HELLMUTH, Oliver  (DE), PAULUS, Jouni  (FI), RIDDERBUSCH, Falko  (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp làm thích ứng thông tin âm thanh 

trong mã hóa đối tượng âm thanh không gian 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị làm thích ứng thông tin âm thanh đầu vào, mã hóa một hoặc 
nhiều đối tượng âm thanh để thu được thông tin âm thanh được làm thích ứng. Thông tin 
âm thanh đầu vào gồm có hai hoặc nhiều hơn hai kênh trộn giảm âm thanh đầu vào và 
còn gồm có thông tin phụ tham số đầu vào. Thông tin âm thanh được làm thích ứng 
gồm có hai hoặc nhiều hơn hai kênh trộn giảm âm thanh được làm thích ứng và còn 
gồm có thông tin phụ tham số được làm thích ứng. Thiết bị bao gồm bộ sửa đổi tín hiệu 
trộn giảm (110) để làm thích ứng, phụ thuộc vào thông tin thích ứng, hai hoặc nhiều 
kênh trộn giảm âm thanh đầu vào để thu được một hoặc nhiều kênh trộn giảm âm thanh 
được làm thích ứng. Hơn nữa, thiết bị còn bao gồm bộ thích ứng thông tin tham số phụ 
(120) để làm thích ứng, phụ thuộc vào thông tin thích ứng, thông tin phụ tham số đầu 
vào để thu được thông tin phụ tham số được làm thích ứng.  
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(72) Toshihiro NAKAMIYA (JP), Tatsunori MURAI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống vệ sinh 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hệ thống vệ sinh để ngăn sự khuếch tán mùi. Hệ thống vệ sinh gồm: 
thiết bị tách rắn-lỏng (10) tách chất thải ở người thành phân là chất rắn và nước tiểu là 
chất lỏng, nước tiểu được tách và nước rửa chảy vào trong trong lúc làm sạch do chảy ra 
ngoài theo hướng thấp; tấm nhận (70) gồm tường dạng đường tròn (71) được bố trí 
thẳng đứng từ phần cạnh ngoại vi của nó và được sắp đặt dưới thiết bị tách rắn-lỏng 
(10), nước tiểu được tách và nước rửa chảy vào tấm nhận (70); bể chứa (80) gồm ống 
thông (73) thông với tấm nhận (70) và chứa nước tiểu chảy ra từ tấm nhận qua ống 
thông (73); và bình chứa phân (90) chứa phân được tách bởi thiết bị tách rắn-lỏng (10) 
và chứa nước rửa, nước rửa tràn ra qua tường dạng đường tròn (71) khi nước rửa có lưu 
lượng lớn hơn lưu lượng có thể chấp nhận ở đó nước rửa có thể chảy đến ống thông (73) 
chảy vào tấm nhận (70).  
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61/779,502       13.03.2013 US 
(71) SENOMYX, INC.  (US) 

4767 Nexus Centre Drive, San Diego, California 92121, United States of America 
(72) Catherine TACHDJIAN (US), Donald KARANEWSKY (US), Sara WERNER (US), 

Vincent DARMOHUSODO (US), Jeff YAMAMOTO (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất điều biến hương vị ngọt và chế phẩm chứa hợp chất 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), hoặc muối hoặc solvat của nó, trong đó 
các ký hiệu có nghĩa như nêu trong bản mô tả. Hợp chất này hữu dụng dùng làm chất 
điều biết hương vị ngọt. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chứa hợp chất theo 
sáng chế và phương pháp điều biến vị ngọt của chế phẩm này.  
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(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) CHOI, Won-jong (KR), CHOI, Hyung-tak (KR), KWON, O-hoon  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị gắn thẻ thông tin liên quan tới hình 

ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để gắn thẻ thông tin liên quan đến đối tượng 
có trong hình ảnh vào hình ảnh, và tìm kiếm hình ảnh bằng cách sử dụng thông tin được 
gắn thẻ, và thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính thực hiện phương pháp này. 
Phương pháp bao gồm các bước: dò tìm ít nhất một đối tượng có trong hình ảnh được 
hiển thị, nhận, từ người sử dụng, thông tin liên quan tới đối tượng tìm được, và gắn thẻ 
thông tin nhận được vào hình ảnh được hiển thị.  
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(71) MITHRA PHARMACEUTICALS S.A.  (BE) 

Rue Saint Georges 5-7, B-4000 LiÌge, Belgium 
(72) WIJZEN, Fabienne (BE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Thiết bị đặt trong tử cung

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đặt trong tử cung (100) bao gồm phần chuôi (30), bộ phận 
cắt ngang (70) và dây nút (90), trong đó phần chuôi (30) bao gồm phần rỗng (34) và 
phần thân kéo dài (32); bộ phận cắt ngang (70) bao gồm phần khớp nối (74) được cấu 
tạo để gắn tháo được vào phần chuôi (30) và một hoặc nhiều tay đòn (76) được gắn vào 
phần khớp nối (74); và dây nút (90) được neo vào bộ phận cắt ngang (70) và được luồn 
qua phần rỗng (34) của phần chuôi (30).  
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(72) JUNG, Sunghoon (KR), LEE, Youngdae (KR), PARK, Sungjun (KR), YI, Seungjune 

(KR), KIM, Sangwon (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp báo cáo thông tin di động trong hệ thống 

truyền thông không dây và thiết bị hỗ trợ phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp báo cáo thông tin di động nhờ thiết bị đầu cuối trong 
hệ thống truyền thông không dây. Phương pháp bao gồm bước tạo ra thông tin di động 
và báo cáo thông tin di động qua mạng. Thông tin di động bao gồm thông tin trạng thái 
di động chỉ báo trạng thái di động được đánh giá của thiết bị đầu cuối, và thông tin lịch 
sử di động liên quan đến lịch sử di động của thiết bị đầu cuối  
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(86) PCT/JP2013/071447      08.08.2013 (87) WO 2014/024951 A1 13.02.2014 
(30) 2012-175936      08.08.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.03.2015 
(71) ASAHI KASEI E-MATERIALS CORPORATION  (JP) 

1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, Japan 
(72) ARIHISA, Shinji (JP), SASAKI, Yoro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật thể dạng lớp có màng cảm quang, bản mạch in dẻo và 

phương pháp sản xuất bản mạch này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến vật thể dạng lớp có màng cảm quang được tạo ra từ: nền; và  
màng cảm quang, được tạo ra trên nền, chứa hỗn hợp nhựa cảm quang chứa (A) nhựa 
tan được trong kiềm, (B) hợp chất trùng hợp được có các liên kết đôi không bão hòa, và 
(C) chất khơi mào phản ứng quang trùng hợp,  
trong đó (C) chất khơi mào phản ứng quang trùng hợp có cấu trúc được thể hiện bởi 
công thức chung (1) dưới đây.  
 

 
 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến bản mạch in dẻo và phương pháp sản xuất bản mạch 
in này.  
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(11) 42362 

(21) 1-2015-00768 (51) 7 A01K  61/00, G06M  7/00 

(22) 09.08.2012 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2012/070345    09.08.2012 (87) WO/2014/024290 13.02.2014 
(71) OSAKA N.E.D. MACHINERY CORPORATION  (JP) 

5-12, Itachibori 2-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 5500012 Japan 
(72) RIKIMI Soichiro (JP), YAMASAKI Hiroshi (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phễu nạp cá thể sinh vật

  (57)     Sáng chế đề cập đến phễu nạp cá thể sinh vật có khả năng mở/ngắt tùy ý hoạt động cấp 
các cá thể sinh vật rất nhỏ như ấu trùng tôm chẳng hạn mà không gây hại các cá thể 
sinh vật này và theo đó, có khả năng đếm chính xác và định lượng và phân bố các cá thể 
sinh vật với tổn hao vô cùng nhỏ. Để tạo ra phễu nạp cá thể sinh vật này, thân phễu (10) 
chứa các cá thể sinh vật cần đếm cùng với chất lỏng và có cửa xả được tạo ra ở đáy của 
thân phễu (10), và ống si phông (20) kéo dài từ cửa xả (12) của thân phễu (10) đến vị trí 
có cùng chiều cao với cửa xả (12) hoặc thấp hơn cửa xả (12) đến vị trí cao hơn mức chất 
lỏng trong thân phễu (10) được kết hợp với với nhau. Một phần của ống si phông (20) 
cao hơn mức chất lỏng là phần ống nằm ngang (23). Phần ống nằm ngang (23) có van 
thông với khí quyển dừng si phông (27) được nối với ống si phông (20) từ bên ngoài 
ống và mở đường dẫn dòng chất lỏng trên ống vào khí quyển, và vòi phun xả chất lỏng 
khởi động si phông (25) được bố trí trên mặt ở phía trước của van thông với khí quyển 
dừng si phông (27), được nối với ống si phông (20) từ bên ngoài ống, và nạp chất lỏng 
về phía mặt ở phía sau của đường dẫn dòng chất lỏng trong ống.  
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(11) 42363 

(21) 1-2015-00771 (51) 7 A61K  31/18,  31/192,  31/196,  

31/405,  31/415,  31/5415,  31/542,  
31/567,  31/57,  31/575,  31/585,  
31/06,  31/34 

(62) 1-2011-03333   
(22) 10.06.2010 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/EP2010/003497  10.06.2010 (87) WO 2010/149273 29.12.2010 
(30) 10 2009 030 607.2       23.06.2009 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.12.2011 
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH  (DE) 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, Germany 
(72) LINDENTHAL, Bernhard (DE), SCHURMANN, Rolf (DE), GENERAL, Sascha (DE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dược phẩm tránh thai khẩn cấp

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng để tránh thai khẩn cấp. Dược phẩm này được bào 
chế bằng cách trộn levonorgestrel với chất ức chế xyclooxygenaza (COX). 

 
 
 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
410 

(11) 42364 

(21) 1-2015-00787 (51) 7 A61K  9/28,  31/4412 

(22) 05.09.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/US2013/058257  05.09.2013 (87) WO2014/039677 13.03.2014 
(30) 12183331.3       06.09.2012 EP 
(71) BAYER HEALTHCARE LLC.  (US) 

100 Bayer Boulevard, Whippany, New Jersey 07981-0915, United States of America 
(72) SKRABS, Dr. Susanne (DE), FUNKE, Dr. Adrian (DE), KRESSE, Dr. Mayk (DE), 

OBERDIECK, Dr. Ulrich (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm được bao chứa regorafenib, quy trình bào chế nó 

và vật chứa bao gồm dược phẩm chứa regorafenib 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm được bao chứa regorafenib, hyđrat, solvat, chất chuyển 
hoá hoặc muối dược dụng của nó hoặc chất đa hình của nó và quy trình bào chế dược 
phẩm này.  
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(11) 42365 

(21) 1-2015-00788 (51) 7 E03F  5/02, E02D  29/12 

(22) 10.03.2015 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.03.2015 
(75) Hồ Viết Vẻ  (VN) 

106 Huyền Trân Công Chúa, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Hệ thống hố ga của hệ thống thoát nước thải

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống hố ga của hệ thống thoát nước thải có khả năng khắc phục 
tình trạng mất vệ sinh môi trường của hệ thống thoát nước thải và triệt để ngăn mùi hôi 
thoát ra từ hệ thống. Hệ thống hố ga của hệ thống thoát nước thải bao gồm:  
hố ga chính (1) có nắp (3);  
hố ga phụ (5) nối với hố ga chính (1) dưới dạng chảy tràn;  
ít nhất một đường thông đáy (80) nằm dưới đáy hố ga phụ (5) và thông giữa hố ga phụ 
(5) và hố ga chính (1) để dẫn nước từ hố ga phụ (5) sang hố ga chính (1);  
ít nhất một tấm ngăn mùi đàn hồi (72) bít kín không cho không khí thoát ra từ hệ thống 
hố ga nhưng vẫn cho phép nước đi vào hệ thống thoát nước;  
ít nhất một bộ phận thoát nước ngăn mùi (6) được lắp vào đường thông đáy (80).  
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(11) 42366 

(21) 1-2015-00789 (51) 7 A44B  19/42,  19/30 

(22) 10.07.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/068864           10.07.2013 (87) WO2015/004748 A1 15.01.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.03.2015 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018642, Japan 
(72) NAKAMURA, Yutaka (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Máy lắp ráp tay kéo khóa

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy lắp ráp tay kéo khóa, máy lắp ráp tay kéo khóa này có khả 
năng cắt tỉa đường dẫn chi tiết và lỗ móc của thân (1) của tay kéo khóa dùng cho khóa 
kéo trượt trong khi thân này được bố trí trên một đường thẳng và được vận chuyển. 
Thiết bị cắt tỉa (40) được bố trí trước thiết bị vận chuyển thân mà bố trí và vận chuyển 
thân (1) trên một đường thẳng. Thiết bị cắt tỉa (40) bao gồm các cặp vấu kẹp mặt cắt tỉa 
hở (41) để cắt tỉa đường dẫn chi tiết (1d) của thân (1), đục cắt tỉa lỗ móc (42) để cắt tỉa 
lỗ móc (1f) của tấm cánh bên trên (1a) của thân, và vấu kẹp cắt tỉa lỗ móc (43) để cắt tỉa 
gờ hở phía dưới của lỗ móc (1f). Thiết bị cắt tỉa (40) vận chuyển thân (1) với đường đẫn 
chi tiết (1d) và lỗ móc (1f) được cắt tỉa và lắp ráp tai kéo (2) và chân cắm khóa (3) với 
thân (1) để hoàn thiện tay kéo khóa.  
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(11) 42367 

(21) 1-2015-00796 (51) 7 H04B  7/26, H04J  11/00 

(22) 12.08.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/KR2013/007249  12.08.2013 (87) WO 2014/027810 A1 20.02.2014 
(30) 61/682,208       11.08.2012 US 

61/709,994       05.10.2012 US 
61/710,679       06.10.2012 US 
61/710,686       06.10.2012 US 
61/712,212        10.10.2012 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2015 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721, Republic of Korea 
(72) LEE, Seungmin (KR), KIM, Hakseong (KR), SEO, Hanbyul  (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị thu kênh điều khiển đường xuống 

trong hệ thống truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phát hiện thông tin điều khiển đường xuống bởi thiết 
bị đầu cuối trong hệ thống truyền thông không dây. Cụ thể hơn, sáng chế bao gồm: thu 
thông tin liên quan đến mức kết hợp để giám sát kênh điều khiển đường xuống vật lý 
nâng cao (EPDCCH); và giám sát vùng tìm kiếm đối với EPDCCH theo mức kết hợp cụ 
thể để phát hiện thông tin điều khiển đường xuống, trong đó đối với mức kết hợp cụ thể, 
số lượng ứng viên EPDCCH để phát hiện thông tin điều khiển đường xuống được xác 
định khác nhau theo thông tin liên quan đến mức kết hợp.  
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(11) 42368 

(21) 1-2015-00799 (51) 7 G06F  3/048 

(22) 02.08.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/CN2013/080694  02.08.2013 (87) WO2014/026550 20.02.2014 
(30) 201210295549.9       17.08.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2015 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, 518000, China 

(72) WANG, Qilin (CN), HAN, Dongfu (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị hiển thị giao diện và vật ghi máy tính 

đọc được bất biến 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp hiển thị giao diện. Phương pháp này gồm các bước: 
hiển thị biểu tượng của ít nhất một đối tượng thứ nhất trong vùng thứ nhất của giao diện 
hiển thị, hiển thị biểu tượng của đối tượng thứ hai trong vùng thứ hai của giao diện hiển 
thị nếu đối tượng thứ hai tồn tại, đối tượng thứ hai và đối tượng thứ nhất thuộc về cùng 
cấp và các loại khác nhau, trong đó nếu một trong ít nhất một đối tượng thứ nhất được 
chọn, thì phương pháp này còn gồm các bước: che giấu biểu tượng của đối tượng thứ 
nhất vốn không được chọn trong vùng thứ nhất, hiển thị biểu tượng của mỗi một đối 
tượng con của đối tượng thứ nhất được chọn trong vùng thứ hai, hiển thị biểu tượng của 
đối tượng thứ nhất trong vùng thứ nhất vốn không được chọn trong vùng thứ ba của giao 
diện hiển thị và hiển thị biểu tượng của đối tượng thứ hai trong vùng thứ tư của giao 
diện hiển thị. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị để hiển thị giao diện.  
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(21) 1-2015-00800 (51) 7 A61K  36/484,  31/7076,  36/725, 

A61P  25/24 
(22) 15.08.2012 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/CN2012/080191      15.08.2012 (87) WO 2014/026341 20.02.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2015 
(75) YU-FEN CHI  (TW) 

3F., No.9, Alley 27, Lane 67, Minzu ST., Yonghe District, New Taipei City 234, 
Taiwan 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm dùng để tăng hàm lượng và độ sinh khả dụng của 

ađenosin monophosphat vòng trong cơ thể và phương pháp 

bào chế dược phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng để tăng hàm lượng và độ sinh khả dụng của 
ađenosin monophosphat vòng (cAMP) trong cơ thề chứa ginsenozit Rg1, Rb1 và Re, 
axit liên quan đến glyxyrhiza là axit được chọn từ nhóm bao gồm axit glyxyrhizic, axit 
glyxyrhetinic và sự kết hợp của các axit này, và ađenosin monophosphat vòng của táo 
tàu. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp bào chế dược phẩm này. 
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(11) 42370 

(21) 1-2015-00802 (51) 7 G06Q  30/04,  30/06,  40/02 

(22) 12.09.2012 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2012/073362           12.09.2012 (87) WO 2014/041642 A1 20.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2015 
(71) HITACHI, LTD.  (JP) 

6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
(72) KASAI, Mitsuhiro (JP), HIROSE, Yuuji (JP), EBINE, Yusuke (JP), KOYAMA, 

Toshihisa (JP), SUGIURA, Takahiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống hỗ trợ hoạt động thanh toán và phương pháp hỗ trợ 

hoạt động thanh toán 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống hỗ trợ hoạt động thanh toán khác nhau 
cho phép nâng cao hiệu quả và giảm chi phí giao dịch bằng cách liên kết giao dịch giữa 
các công ty với các giao dịch ngân hàng. Máy tính (100) được tạo cấu hình để làm trung 
gian cho các giao dịch thương mại điện tử giữa các công ty thực hiện việc xử lý thu dữ 
liệu hoá đơn được gửi từ đầu cuối của nhà cung cấp tới người mua (200), lưu trữ dữ liệu 
hoá đơn thu được trong thiết bị lưu trữ (101) và truyền dữ liệu hoá đơn tới đầu cuối 
người mua (300) đáp lại yêu cầu thu từ đầu cuối của người mua (300). Đầu cuối người 
mua (300) thực hiện việc xử lý thu dữ liệu hoá đơn từ máy tính (100), tạo ra dữ liệu lịch 
trình thanh toán bằng cách kèm theo thông tin thanh toán tới dữ liệu hoá đơn và truyền 
dữ liệu lịch trình thanh toán đã tạo ra cho máy tính (100). Máy tính (100) thực hiện việc 
xử lý chỉ ra dữ liệu lịch trình thanh toán chia sẻ khoản mục định trước chung trong số 
dữ liệu lịch trình thanh toán thu được từ đầu cuối người mua (300), trộn dữ liệu lịch 
trình thanh toán bằng cách tính tổng số tiền thanh toán trong dữ liệu lịch trình thanh 
toán đã chỉ ra và lưu trữ dữ liệu lịch trình thanh toán đã trộn dưới dạng dữ liệu lịch trình 
thanh toán tập hợp sau trong thiết bị lưu trữ (101).  
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Aleem (US), HURLEY, Timothy Brian (US), KERRIGAN, John (US), O'BRIEN, Gary 
(CA), SHU, Lei (CN), SUN, Robert (US), SUNG, Moo (KR) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất tương tự pyridazin được thế hai lần ở vị trí 1,4, chế 

phẩm và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)      Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I) hoặc muối dược dụng của nó: 
 

 
 

trong đó các biến là như được xác định trong bản mô tả, và phương pháp điều chế hợp 
chất này. Sáng chế còn đề xuất chế phẩm và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) MIN, Jung-Hye (KR), ALSHINA, Elena (RU), HAN, Woo-Jin (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã hình ảnh

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã hình ảnh có khả năng xác định chế độ dự đoán nội 
bộ của đơn vị tạo mã. Các chế độ dự đoán nội bộ ứng viên của các đơn vị tạo mã của 
thành phần màu, chế độ này bao gồm chế độ dự đoán nội bộ của đơn vị tạo mã của 
thành phần độ sáng, được xác định, và chi phí của chế độ dự đoán nội bộ ứng viên của 
đơn vị tạo mã của thành phần độ sáng được so sánh để xác định chế độ dự đoán nội bộ 
có chi phí tối thiểu để có chế độ dự đoán nội bộ của các đơn vị tạo mã của thành phần 
màu.  
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(72) MIN, Jung-Hye (KR), ALSHINA, Elena (RU), HAN, Woo-Jin (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã hình ảnh

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã hình ảnh có khả năng xác định chế độ dự đoán nội 
bộ của đơn vị tạo mã. Các chế độ dự đoán nội bộ ứng viên của các đơn vị tạo mã của 
thành phần màu, chế độ này bao gồm chế độ dự đoán nội bộ của đơn vị tạo mã của 
thành phần độ sáng, được xác định, và chi phí của chế độ dự đoán nội bộ ứng viên của 
đơn vị tạo mã của thành phần độ sáng được so sánh để xác định chế độ dự đoán nội bộ 
có chi phí tối thiểu để có chế độ dự đoán nội bộ của các đơn vị tạo mã của thành phần 
màu.  
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(72) MIN, Jung-Hye (KR), ALSHINA, Elena (RU), HAN, Woo-Jin (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã hình ảnh

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã hình ảnh có khả năng xác định chế độ dự đoán 
nội bộ của đơn vị tạo mã. Các chế độ dự đoán nội bộ ứng viên của các đơn vị tạo mã của 
thành phần màu, chế độ này bao gồm chế độ dự đoán nội bộ của đơn vị tạo mã của 
thành phần độ sáng, được xác định, và chi phí của chế độ đự đoán nội bộ ứng viên của 
đơn vị tạo mã của thành phần độ sáng được so sánh để xác định chế độ dự đoán nội bộ 
có chi phí tối thiểu để có chế độ dự đoán nội bộ của các đơn vị tạo mã của thành phần 
màu.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã hình ảnh

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã hình ảnh có khả năng xác định chế độ đự đoán nội 
bộ của đơn vị tạo mã. Các chế độ dự đoán nội bộ ứng viên của các đơn vị tạo mã của 
thành phần màu, chế độ này bao gồm chế độ dự đoán nội bộ của đơn vị tạo mã của 
thành phần độ sáng, được xác định, và chi phí của chế độ dự đoán nội bộ ứng viên của 
đơn vị tạo mã của thành phần độ sáng được so sánh để xác định chế độ đự đoán nội bộ 
có chi phí tối thiểu để có chế độ dự đoán nội bộ của các đơn vị tạo mã của thành phần 
màu. 
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SARKAR, Deboleena (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm xử lý bề mặt cứng và phương pháp làm sạch bề mặt 

cứng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm xử lý bề mặt cứng làm cho chất nền trở nên kỵ nước và 
không thấm vết màu và vết bẩn dạng nước, cũng như tẩy sạch các vết màu và vết bẩn 
khó sạch. Do dó, mục đích của sáng chế nhằm cung cấp phương pháp tẩy sạch dễ dàng 
hơn cho việc làm sạch lần kế tiếp; cũng được biết đến như là lợi ích của việc tẩy sạch 
lần sau. Chế phẩm theo sáng chế chứa dung môi, polyme cacboxylic, ion kim loại và 
chất hoạt động bề mặt cation và có độ pH từ 2 đến 6, có tính không thấm vết màu cũng 
như tính tẩy sạch lần thứ nhất và lần thứ hai tốt. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp 
làm sạch bề mặt cứng sử dụng chế phẩm nêu trên.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ chứa aminopyralid và propanil 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ chứa (a) aminopyralid hoặc muối hoặc este nông 
dụng của nó và (b) propanil. Chế phẩm này có tác dụng hiệp đồng trong việc kiểm soát 
thực vật không mong muốn, ví dụ, thực vật ở khu trồng lúa, lúa mì, lúa mạch, yến mạch, 

lúa mạch đen, cây lúa miến, ngũ cốc hoặc ngô, cải dầu/cải ngọt, rau, đồng cỏ, bãi cỏ, 
đồng cỏ sinh thái, vùng đất bỏ hoang, vầng cỏ, vườn trồng cây và vườn trồng nho, vùng 
quản lý cây công nghiệp, hoặc đất lưu không.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ chứa aminopyralid và propanil 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ chứa (a) aminopyralid hoặc muối hoặc este nông 
dụng của chúng và (b) triclopyr hoặc muối hoặc este nông dụng của chúng. Chế phẩm 
này có tác dụng hiệp đồng trong việc kiểm soát thực vật không mong muốn, ví dụ, thực 

vật ở khu trồng lúa, lúa mì, lúa mạch, yến mạch, lúa mạch đen, cây lúa miến, ngũ cốc 
hoặc ngô, cải dầu/cải ngọt, rau, đồng cỏ, bãi cỏ, đồng cỏ sinh thái, vùng đất bỏ hoang, 
vầng cỏ, vườn trồng cây và vườn trồng nho, khu vực dưới nước, vùng quản lý cây công 
nghiệp, hoặc đất lưu không.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị giám sát giao diện lập trình ứng dụng 

(API) 

  (57)   Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị giám sát API (Application Programming 
Interface - giao diện lập trình ứng dụng). Phương pháp giám sát API này bao gồm các 
bước, chẳng hạn nhận dạng các API dưới dạng các API liên quan đến thông tin riêng tư; 
nếu phát hiện thấy ứng dụng nào đó gọi một trong số các API liên quan đến thông tin 
riêng tư này, thì xác định xem API được gọi và ứng dụng đó có thỏa mãn điều kiện định 
trước hay không; và nếu API được gọi và ứng dụng này thỏa mãn điều kiện định trước 
này thì treo lệnh gọi API của ứng dụng này, hiển thị thông báo, trong đó, thông báo này 
biểu thị rằng ứng dụng này đang định gọi API liên quan tới thông tin riêng tư; và xác 
định xem có tiếp tục cho phép gọi API này hay không, dựa trên đáp ứng của người dùng 
đối với thông báo này. Thiết bị này có thể được sử dụng để thực hiện phương pháp này.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất isoxazolidin, dược phẩm và tổ hợp chứa hợp chất này

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất chống viêm và chống đị ứng thuộc nhóm 
glucocorticosteroit, dược phẩm và tổ hợp chứa hợp chất này. Cụ thể hơn là, sáng chế đề 
cập đến glucocorticosteroit mà là dẫn xuất của isoxazolidin.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 2,3-benzodiazepin, hợp chất trung gian để điều chế 

hợp chất này và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế protein BET, cụ thể là hợp chất 2,3- benzodiazepin có 
tác dụng ức chế BRD-4 có công thức chung (I)  

 

 
 

trong đó R1a, R1b, R1c, R2, R3, R4, R5, A và X là như được xác định trong phần mô tả, các 
hợp chất trung gian để điều chế hợp chất theo sáng chế, dược phẩm chứa chúng để 
phòng ngừa và điều trị rối loạn tăng sinh, cụ thể là rối loạn khối u. Sáng chế cũng đề 
cập đến chất ức chế protein BET trong loạn sản lành tính, rối loạn xơ vữa động mạch, 
nhiễm trùng, rối loạn tự miên, rối loạn mạch, nhiễm virut, rối loạn thoái hóa thần kinh, 
rối loạn viêm, rối loạn xơ vữa động mạch và kiểm soát khả năng sinh sản ở nam giới.  
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(72) GOTO Kunio (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm tạo màng phủ rắn và mối nối dạng ống có ren 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tạo màng phủ rắn chứa hỗn hợp thành phần thu được bằng 
cách kết hợp nhựa hữu cơ dạng bột mà hoà tan ít nhất một phần trong dung môi phân 
cực không có proton vào trong dung môi hỗn hợp bao gồm nước và dung môi phân cực 
không có proton. Nhựa hữu cơ dạng bột này có mặt ở trạng thái được hoà tan hoặc được 
phân tán trong dung môi hỗn hợp.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép dùng để dập nóng, phương pháp sản xuất tấm thép này 

và chi tiết được chế tạo bằng tấm thép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép dùng để dập nóng có thành phần hóa học định trước bao 
gồm: C: lớn hơn hoặc bằng 0,08%và nhỏ hơn 0,20%; Si: từ 0,003% đến 0,2%; Mn: từ 
1,6% đến 3,5%, và các nguyên tố khác, và cấu trúc thép bao gồm, theo tỷ lệ diện tích: 
bainit: từ 1% đến 95%; ferit: từ 5% đến 94%; và lượng còn lại là một hoặc nhiều pha 
được chọn từ nhóm bao gồm peclit, mactensit và austenit dư. Khi lượng Mn được biểu 

thị là [Mn], lượng C được biểu thị là [C], thì biểu thức "[Mn] + 6,67  [C] - 2,73  0" 

được thỏa mãn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép này 
và chi tiết được chế tạo bằng tấm thép này.  
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129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) CHEON, Min-Su (KR), MIN, Jung-Hye (KR), HAN, Woo-Jin (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã hình ảnh

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã khối dư biến đổi. Phương 
pháp mã hóa khối dư biến đổi bao gồm các bước: tạo ra khối dự đoán của khối hiện 
hành; tạo ra khối dư dựa trên hiệu số giữa khối dự đoán và khối hiện hành; tạo ra khối 
dư biến đổi bằng cách biến đổi khối dư sang miền tần số; chia khối dư biến đổi thành 
các đơn vị băng tần; và mã hóa cờ hệ số biến đổi hiệu quả chỉ rõ các đơn vị băng tần, 
của các đơn vị băng tần mà trong đó các hệ số biến đổi hiệu quả khác không tồn tại.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã khối dư biến đổi. Phương 
pháp mã hóa khối dư biến đổi bao gồm các bước: tạo ra khối dự đoán của khối hiện 
hành; tạo ra khối dư dựa trên hiệu số giữa khối dự đoán và khối hiện hành, tạo ra khối 
dư biến đổi bằng cách biến đổi khối dư sang miền tần số, chia khối dư biến đổi thành 
các đơn vị băng tần; và mã hóa cờ hệ số biến đổi hiệu quả chỉ rõ các đơn vị băng tần, 
của các đơn vị băng tần mà trong đó các hệ số biến đổi hiệu quả khác không tồn tại.  

 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
432 

(11) 42386 

(21) 1-2015-00826 (51) 7 H04N  7/32,  7/24 

(62) 1-2012-01480   
(22) 28.10.2010 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/KR2010/007486  28.10.2010 (87) WO/2011/053020 05.05.2011 
(30) 10-2009-0102818       28.10.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.03.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) CHEON, Min-Su (KR), MIN, Jung-Hye (KR), HAN, Woo-Jin (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã hình ảnh

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã khối dư biến đổi. Phương 
pháp mã hóa khối dư biến đổi bao gồm các bước: tạo ra khối dự đoán của khối hiện 
hành; tạo ra khối dư dựa trên hiệu số giữa khối dự đoán và khối hiện hành tạo ra khối dư 
biến đổi bằng cách biến đổi khối dư sang miền tần số; chia khối dư biến đổi thành các 
đơn vị băng tần; và mã hóa cờ hệ số biến đổi hiệu quả chỉ rõ các đơn vị băng tần, của 
các đơn vị băng tần mà trong đó các hệ số biến đổi hiệu quả khác không tồn tại.  
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(72) CHEON, Min-Su (KR), MIN, Jung-Hye (KR), HAN, Woo-Jin (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã hình ảnh

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã khối dư biến đổi. Phương 
pháp mã hóa khối dư biến đổi bao gồm các bước: tạo ra khối dự doán của khối hiện 
hành; tạo ra khối dư dựa trên hiệu số giữa khối dự đoán và khối hiện hành, tạo ra khối 
dư biến đổi bằng cách biến đổi khối dư sang miền tần số, chia khối dư biến đổi thành 
các đơn vị băng tần; và mã hóa cờ hệ số biến đổi hiệu quả chỉ rõ các đơn vị băng tần, 
của các đơn vị băng tần mà trong đó các hệ số biến đổi hiệu quả khác không tồn tại.  
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(72) Zhong ZHANG (CN), Weihong YIN (CN), Peter VENETIANER (HU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp phát hiện đối tượng trong viđêo

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thực hiện việc phân tích nội dung viđêo để phát hiện 
người hoặc các đối tượng khác cần quan tâm trong hình ảnh viđêo. Phương pháp này 
bao gồm các bước: xác định các điểm ảnh của hình ảnh viđêo là các điểm ảnh nổi; so 
sánh hình dạng định trước với tập hợp vết loang nổi là nhóm gồm các điểm ảnh nổi nêu 
trên để thu được xác suất tương ứng của con người tại vị trí này; xác định số người được 
thể hiện bằng vết loang nổi bằng cách sử dụng xác suất trên. Việc phát hiện người có 
thể được sử dụng để đếm số người, phát hiện vị trí của mỗi người và/hoặc thực hiện việc 
phân tích đám đông của mỗi khu vực cần theo dõi.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị tài chính tự phục vụ, cơ cấu và phương pháp tách tiền 

giấy dùng cho thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu tách tiền giấy, bao gồm tấm đỡ tiền giấy dùng để đựng các 
tờ tiền giấy cần tách, tấm chuẩn dùng để sắp thẳng hàng và giữ đúng thứ tự các tờ tiền 
giấy, tấm ép lên tiền giấy dùng để tạo ra lực ép lên các tờ tiền giấy cần tách, bánh xe 
tách tiền giấy được chế tạo có phần ma sát cao và nằm nhô ra ngoài tấm đỡ tiền giấy và 
được bố trí đối diện với tấm ép lên tiền giấy, bánh xe nạp, và bánh xe quay ngược được 
bố trí đối diện với bánh xe nạp, trong đó cơ cấu tách tiền giấy này còn bao gồm cơ cấu 
bù lực ép dùng để tạo ra lực bù cho lực ép thay đổi cho bánh xe tách tiền giấy sao cho 
tổng lực ép tác dụng lên bánh xe tách tiền giấy không thay đổi. Điều đó có nghĩa là, cơ 
cấu bù lực ép theo sáng chế giữ cho lực ma sát để tách các tờ tiền giấy trong cơ cấu tách 
tiền giấy không thay đổi, do đó giữ ổn định hiệu suất tách tiền giấy. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến thiết bị tài chính tự phục vụ và phương pháp tách tiền giấy dùng cho 
thiết bị này.  
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Manuel  (CH), ORAIN, David (FR) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất diazepinon hữu ích để điều trị hội chứng nhiễm sắc 

thể X dễ gãy, bệnh Parkinson hoặc bệnh trào ngược, dược 

phẩm và chế phẩm chứa hợp chất này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I:  
 

 
 

hoặc muối của nó, trong đó các phần tử thế là như được xác định trong bản mô tả; dược 
phẩm và chế phẩm chứa nó.  
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(US), GILL, Patrice  (CA), QUESBNELLE, Claude A. (CA), FINK, Brian E.  (US), 
ZHAO, Yufen (US), LEE, Francis Y. (HK) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất bis(floalkyl)-1,4-benzodiazepinon để dùng làm chất 

ức chế Notch 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thứ (I) và muối của chúng:  
 

 
 
trong đó R1 là CH2CH2CF3; R2 là CH2CH2CF3 hoặc CH2 CH2CH2CF3; R3 là H, CH3, hoặc 

Rx, R4 là H hoặc Ry; vòng A là phenyl hoặc pyridinin; và Rx, Ry, Ra, Rb, y, và z như được 

thể hiện trong bản mô tả. Sáng chế còn đề cập đến hợp chất này được sử dụng để ức chế 

thụ thể Notch, và dược phẩm chứa hợp chất này. Hợp chất theo sáng chế hoặc tiền dược 

chất của hợp chất này là hữu dụng để điều trị, ngăn ngừa, hoặc làm chậm sự tiến triển 

của bệnh hoặc hội chứng trong nhiều phạm vi điều trị khác nhau, như điều trị bệnh ung 

thư chẳng hạn.  
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(72) Trần Thế Trung (VN) 
(54) Máy in ba chiều 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy in ba chiều có khả năng tạo ra vật thể có hình dạng ba chiều giống 
với thiết kế ba chiều có sẵn, chỉ sử dụng duy nhất một động cơ trợ động điện cho một cơ 
cấu chuyển động một bậc tự do. Máy in ba chiều được đề xuất cho phép tạo ra vật thể từ 
vật liệu dạng bột, như bột nhựa tái chế không biết trước nhiệt độ nóng chảy; hoặc bột 
gỗ, bột giấy; hoặc bột mỳ, bột gạo; hoặc bột xi măng, bột gốm.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.03.2015 
(71) Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT - Trường Đại học FPT  (VN) 

Số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  
(72) Trần Thế Trung (VN) 
(54) Máy in ba chiều 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy in ba chiều có khả năng tạo ra vật thể có hình dạng ba chiều giống 
với thiết kế ba chiều có sẵn, từ bột vật liệu chất dẻo, mà hoàn toàn không có bộ phận 
chuyển động trong lúc in. Cấu tạo của máy in ba chiều gồm hộp đựng, bên trong có các 
sợi đốt thuộc cụm sợi đốt thứ nhất, nằm song song với nhau, và vuông góc với các sợi 
đốt, thuộc cụm sợi đốt thứ hai, trong đó không gian hẹp ở khu vực các sợi đốt đi ngang 
qua nhau, nhưng không chạm vào nhau, có thể sinh ra điện trường xoay chiều, ở tần số 
cộng hưởng gây hiệu ứng đun nóng điện môi cho bột chất dẻo nằm điền vào không gian 
giữa các sợi đốt. Cấu tạo này cho phép làm nóng chảy đồng loạt nhiều điểm cùng lúc 
của bột chất dẻo chứa trong hộp đựng, nhanh chóng tạo hình vật thể cần in do bột chất 
dẻo sau khi nóng chảy sẽ kết dính và đông cứng khi nguội lại. Các sợi đốt có thể được 
rút ra sau khi vật thể cần in đã nguội, đông cứng và co ngót; vật thể cần in sau đó có thể 
được nhấc ra khỏi hộp đựng, và có thể được hậu xử lý, bằng cách bịt kín các lỗ rỗng trên 
bề mặt, nhờ các lớp sơn phủ, tráng men, vân vân.  
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(11) 42394 

(21) 1-2015-00840 (51) 7 H04N  17/00,  7/26 

(22) 25.06.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/CN2013/077846   25.06.2013 (87) WO2014/032463 06.03.2014 
(30) PCT/CN2012/080632      27.08.2012 CN 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(72) ZHANG, Fan (CN), XIE, Kai (CN), CHEN, Zhibo (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị đánh giá chất lượng của viđeo được 

chứa trong dòng bit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị đánh giá chất lượng của viđeo được chứa 
trong dòng bit. Để ước tính độ phức tạp nội dung của viđeo, năng lượng của các số dư 
dự đoán được tính toán. Các số dư dự đoán thường nhỏ hơn khi viđeo có ít độ phức tạp 
hơn và có khả năng dự đoán nhiều hơn. Các phạm vi của số dư dự đoán cũng tùy thuộc 
vào các cấu hình mã hóa, ví dụ, các ảnh I thường có số dư dự đoán lớn hơn các ảnh P và 
B, ngay cả khi có các nội dung gần như tương tự nhau và do vậy có thể nhận thấy độ 
phức tạp về nội dung là tương tự nhau. Để phản ánh chi tiết hơn độ phức tạp về nội 
dung, các hệ số nhân thẳng hàng được ước tính với các cấu hình mã hóa khác nhau. Dựa 
trên năng lượng của các số dư dự đoán và các hệ số nhân thẳng hàng, toàn bộ thông số 
không có khả năng dự đoán nội dung có thể được ước tính để tính hệ số méo nén đối với 
viđeo này. Hệ số méo nén, kết hợp với các hệ số méo lát và hệ số đông cứng, có thể 
được sử dụng để ước tính ma trận chất lượng viđeo cho viđeo này.  
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(22) 12.06.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/066247      12.06.2013 (87) WO/2014/030410 A1  27.02.2014 
(30) 2012-183426      22.08.2012 JP 
(71) SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES MATERIAL HANDLING SYSTEMS CO., LTD.  

(JP) 
1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-6025, Japan 

(72) KIYAMA Mitsushige (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị dỡ tải liên tục và phương pháp điều khiển thiết bị dỡ 

tải liên tục 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị dỡ tải liên tục loại gàu nâng (1) có gàu nâng (9), thiết bị này 
gồm: phần thân chính (2) có thể được lắp đặt trên mặt bên trên của bến cảng (101); dầm 
(7) được bố trí quay được so phần thân chính (2) và gàu nâng (9) được bố trí ở dầm này; 
các bộ phận hãm (75) để tác dụng lực hãm đối với sự quay của dầm (7); và bộ điều 
khiển (80) để điều khiển các thao tác của các bộ phận hãm (75) bằng cách chuyển mạch 
giữa chế độ thứ nhất, trong đó chỉ các bộ phận hãm (75a, 75c, 75d, 75f) trong số các bộ 
phận hãm (75) được thao tác và chế độ thứ hai trong đó tất cả các bộ phận hãm (từ 75a 
đến 75f) trong số các bộ phận hãm (75) được thao tác.  
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(21) 1-2015-00847 (51) 7 H04W  48/14,  48/16 

(22) 13.08.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/KR2013/007301  13.08.2013 (87) WO 2014/027829 A1 20.02.2014 
(30) 61/682,326       13.08.2012 US 

61/694,263       29.08.2012 US 
61/702,259       18.09.2012 US 
61/703,214       19.09.2012 US 
61/712,286       11.10.2012 US 
61/857,684       23.07.2013 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.03.2015 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721, Republic of Korea 
(72) KIM, Jeongki (KR), SEOK, Yongho (KR), KWAK, Jinsam (KR), CHOI, Jinsoo (KR), 

RYU, Kiseon (KR), PARK, Giwon (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị cập nhật thông tin hệ thống trong hệ 

thống mạng cục bộ (LAN) không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống truyền thông không dây, và cụ thể hơn là, đề cập đến 
phương pháp và thiết bị để cập nhật thông tin hệ thống trong hệ thống LAN không dây. 
Phương pháp để cập nhật thông tin hệ thống trong máy trạm (STA) của hệ thống truyền 
thông không dây, theo một phương án của sáng chế, có thể gồm có các bước: phát, bởi 
STA mà lưu trữ thông tin hệ thống và giá trị đếm thay đổi cấu hình của điểm truy cập 
được ưu tiên kết nối từ trước (AP), khung yêu cầu dò tìm để quét chủ động tới AP được 
ưu tiên; và thu khung đáp ứng dò tìm từ AP được ưu tiên. Trong trường hợp này, khung 
yêu cầu dò tìm gồm có trường đếm thay đổi cấu hình thu được từ trước từ AP được ưu 
tiên, và nếu giá trị của trường đếm thay đổi cấu hình có trong khung yêu cầu dò tìm là 
khác với giá trị đếm thay đổi cấu hình của AP được ưu tiên hiện tại, khung đáp ứng dò 
tìm có thể gồm có một hoặc nhiều phần tử của thông tin hệ thống mà được cập nhật bởi 
STA.  
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(21) 1-2015-00864 (51) 7 F02M  37/10, B01D  29/11,  29/13,  

35/02, F02M  37/22 
(22) 26.07.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/070344     26.07.2013 (87) WO2014/041907 20.03.2014 
(30) 2012-200667     12.09.2012     JP 
(71) MITSUBA CORPORATION  (JP) 

2681, Hirosawa-cho 1-chome, Kiryu-shi, Gunma 376-8555 Japan 
(72) Hiroshi SATO (JP), Kiyoshi HASHIMOTO (JP), Takao IKARUGI (JP), Taichi 

NAKAMURA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị cấp nhiên liệu

  (57)      Sáng chế đề xuất thiết bị cấp nhiên liệu trong đó bộ phận lọc (28) nằm trong thùng chứa 
nhiên liệu qua lỗ gắn của thùng chứa nhiên liệu. Bộ phận lọc (28) bao gồm chất liệu lọc 
dạng túi (36), phần đỡ trong (53) được bố trí bên trong chất liệu lọc (36) và kéo dài theo 
một hướng, và phần dễ uốn (60) có khả năng uốn dọc theo phần đỡ trong (53). Khi bộ 
phận lọc (28) được đưa vào trong và lấy ra khỏi thùng chứa nhiên liệu theo hướng mà 
phần đỡ trong (53) kéo dài theo đó, kích thước của bộ phận lọc (28) theo hướng chiều 
rộng vuông góc với hướng đưa và lấy được giảm, và bộ phận lọc (28) được ngăn không 
cho bị móc trên mép theo chu vi của lỗ gắn tạo ra trong thùng chứa nhiên liệu.  
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(86) PCT/US2013/056566  26.08.2013 (87) WO2014/035860 06.03.2014 
(30) 61/693,512       27.08.2012 US 

61/788,839       15.03.2013 US 
61/816,458       26.04.2013 US 

(71) 1. BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, Germany 
2. VITAE PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 
502 West Office Center Drive, Fort Washington, PA 19034, United States of America 

(72) BUKHTIYAROV, Yuri (US), CACATIAN, Salvacion (US), DILLARD, Lawrence, 
Wayne (US), DORNER-CIOSSEK, Cornelia (DE), FUCHS, Klaus (DE), GROSS, 
Ulrike (DE), HEINE, Niklas (DE), JIA, Lanqi (CN), LALA, Deepak, S. (US), 
MORALES-RAMOS, Angel (US), SINGH, Suresh, B. (US), SAUER, Achim (DE), 
VENKATRAMAN, Shankar (US), XU, Zhenrong (CN), YUAN, Jing (CN), ZHAO, Yi 
(US), ZHENG, Yajun (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất axylguanidin vòng spiro dùng làm chất ức chế beta-

secretaza, dược phẩm chứa chúng và các hợp chất trung gian 

dùng để điều chế chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất axylguanidin vòng spiro và dược phẩm chứa chúng. Các 

hợp chất này được dùng làm chất ức chế hoạt tính enzym -secretaza (BACE1). Các hợp 

chất này là hữu dụng để điều trị các chứng rối loạn thoái hóa thần kinh, các chứng rối 
loạn được đặc trưng bằng sự suy thoái nhận thức, sự suy giảm nhận thức, sự sa sút trí tuệ 

và các bệnh được đặc trưng bằng sự sản sinh kết tụ -amyloit.  
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(22) 13.08.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/EP2013/066905  13.08.2013 (87) WO2014/026984 20.02.2014 
(30) 12180826.5       17.08.2012 EP 
(71) BAYER CROPSCIENCE AG  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50 40789 Monheim, Germany 
(72) HEIL, Markus  (DE), ANDREE, Roland (DE), HEILMANN, Eike Kevin (DE), 

JESCHKE, Peter  (DE), RIEDRICH, Matthias (DE), ILG, Kerstin (DE), GOERGENS, 
Ulrich  (DE), VOERSTE, Arnd (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất azaindolcarboxamit và azaindolthiocarboxamit, 

thuốc trừ sâu chứa các hợp chất này, quy trình điều chế 

thuốc trừ sâu và phương pháp phòng trừ động vật gây hại sử 

dụng các hợp chất này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I)  
 

 
 

trong đó mỗi R1 đến R6, A, Y, X, Q1, Q2, n và m là như được xác định trong phần mô 
tả - và đến thuốc trừ sâu chứa hợp chất này, quy trình sản xuất thuốc trừ sâu và phương 
pháp phòng trừ động vật gây hại sử dụng hợp chất này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.03.2015 
(71) ZTE CORPORATION  (CN) 

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen, Guangdong 
518057, China 

(72) DAI, Wei  (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống để đánh giá người dùng bằng cách sử 

dụng bộ hướng dẫn dịch vụ chương trình 

  (57)      Sáng chế đề xuất phương pháp để thực hiện tính điểm cho người dùng bằng cách sử dụng 
bộ hướng dẫn dịch vụ chương trình bao gồm: máy chủ hướng dẫn dịch vụ truyền đến 
thiết bị đầu cuối bộ hướng dẫn dịch vụ chương trình được nhúng chức năng tính điểm; 
và thiết bị đầu cuối gửi thông tin tính điểm người dùng đến máy chủ hướng dẫn dịch vụ. 
Sáng chế này còn bộc lộ hệ thống để thực hiện tính điểm cho người dùng bằng cách sử 
dụng bộ hướng dẫn dịch vụ chương trình. Phương án trên nhúng chức năng tính điểm 
vào trong bộ hướng dẫn dịch vụ chương trình, làm tăng sự tương tác giữa người dùng 
truyền hình di động và nhà khai thác, và cho phép người dùng đánh giá kênh, chương 
trình v.v. bằng cách sử dụng bộ hướng dẫn dịch vụ chương trình, do đó cải thiện trải 
nghiệm của người dùng.  
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Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, 518000, China 

(72) WANG, Xuxin (CN), YAO, Jianhui (CN), CHEN, Xianwen (CN), TANG, Wen (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp đồng bộ dữ liệu trong ứng dụng 

mạng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy tính tiếp nhận các sự kiện người dùng nhập vào liên kết với 
ứng dụng mạng. Mỗi một sự kiện người dùng nhập vào tương ứng khung ảnh tương ứng 
của ứng dụng mạng và các sự kiện người dùng nhập vào gồm ít nhất một sự kiện người 
dùng nhập vào từ xa từ nguồn xa. Máy tính tạo và cập nhật dữ liệu đáp ứng từ các khung 
ảnh tương ứng liên kết với các sự kiện người dùng nhập vào cho khung ảnh hiện tại của 
ứng dụng mạng. Theo một số phương án thực hiện, các sự kiện người dùng nhập vào tất 
cả đều từ người dùng nội bộ của máy tính. Máy tính cũng tạo và cập nhật dữ liệu đồng 
bộ từ khung ảnh tương ứng liên kết với ít nhất một sự kiện người dùng nhập vào từ xa 
cho khung ảnh hiện tại của ứng dụng mạng. Cuối cùng, máy tính thay thế dữ liệu đáp 
ứng bằng dữ liệu đồng bộ. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hệ thống và phương pháp 
đồng bộ dữ liệu trong ứng dụng mạng.  
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(21) 1-2015-00885 (51) 7 B01J  29/08, C10G  11/05 

(22) 12.07.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/069197       12.07.2013 (87) WO2014/027537 20.02.2014 
(30) 2012-181186       17.08.2012 JP 
(71) JGC CATALYSTS AND CHEMICALS LTD.  (JP) 

580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0013, Japan 
(72) HAYASHI Shigenori (JP), ARAKAWA Seiji (JP), SAKAI Shingo (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chất xúc tác crackinh hyđrocacbon

  (57)    Sáng chế đề cập đến chất xúc tác crackinh hyđrocacbon chứa: chất xúc tác (a) chứa zeolit 
loại faujasit (A) có hằng số mạng nằm trong khoảng từ 2,435nm đến 2,455nm, nền 
mang, và đất hiếm; và chất xúc tác (b) chứa zeolit loại faujasit (B) có hằng số mạng 
nằm trong khoảng từ 2,445nm đến 2,462nm, nền mang, phospho, và magie.  
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(86) PCT/FR2013/051169  27.05.2013 (87) WO 2013/178923 A1 05.12.2013 
(30) 1254957       30.05.2012 FR 
(71) SAINT-GOBAIN PLACO  (FR) 

34 Avenue Franklin Roosevelt, F-92282 Suresnes Cedex, France 
(72) RETOT, HÐlÌne (FR), PETIGNY, Nathalie (FR), FOURDRIN, EmmanueI (FR), 

THIOLIERE, StÐphane (FR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm khoáng để chế tạo khuôn đúc, quy trình sản xuất 

khuôn đúc và khuôn đúc thu được từ quy trình này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm khoáng để chế tạo các khuôn đúc, chứa:  
(a) từ 20% đến 90% khối lượng của thạch cao,  
(b) từ 10% đến 80% khối lượng của hợp phần khoáng trên cơ sở silic oxit và/hoặc nhôm 
oxit, và  
(c) từ 0,5% đến 4,8%, tốt hơn là từ 1,5% đến 4,5% và đặc biệt là từ 2% đến 4,5% khối 

lượng, của bột khoáng có độ dẫn nhiệt (), ở 20oC, lớn hơn 15W/(m.K) và diện tích bề 

mặt riêng lớn hơn 10m2/g,  
các tỷ lệ phần trăm này là tính theo tổng khối lượng của tổng các hợp phần (a), (b) và 
(c).  
Sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất khuôn đúc và khuôn đúc thu được bởi quy 
trình này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.03.2015 
(71) 1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
2. TOSHIBA CONSUMER ELECTRONICS HOLDINGS CORPORATION  (JP) 
2-15, Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
3. TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION  (JP) 
2-15, Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

(72) SHINAGAWA, Eiji (JP), SASAKI, Hironori (JP), KOJIMA, Kenji (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điện gia dụng

  (57)     Sáng chế đề cấp đến thiết bị điện bao gồm bộ tạo mù (10). Bộ tạo mù (10) bao gồm bộ 
phận xả mù và bộ phận cấp nước. Bộ phận xả mù xả mù. Bộ phận cấp nước có khả năng 
tự hút nước để hút ẩm trong không khí và cung cấp nước đã hút được cho bộ phận xả 
mù.  
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(71) 1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 
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2. TOSHIBA CONSUMER ELECTRONICS HOLDINGS CORPORATION  (JP) 
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3. TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION  (JP) 
2-15, Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

(72) SEKI, Yuusuke (JP), SENDO, Kaname (JP), KIKUCUI, Yasuhisa (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển từ xa

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển từ xa bao gồm bộ nhận dạng giọng nói được tạo 
kết cấu để nhận dạng giọng nói và bộ truyền tín hiệu điều khiển được tạo kết cấu để 
truyền các tín hiệu điều khiển tới các thiết bị tương ứng, dựa trên một giọng nói được 
nhận dạng bởi bộ nhận dạng giọng nói.  

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
452 

(11) 42406 

(21) 1-2015-00926 (51) 7 H04W  8/24 
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(86) PCT/CN2013/082220  23.08.2013 (87) WO 2014/029366 27.02.2014 
(30) 201210305717.8       24.08.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.03.2015 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen, 
Guangdong 518044, P.R. China 

(72) ZOU, Feng (CN), ZHAO, Jie (CN), YAN, Xi (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị trao đổi thông tin

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị trao đổi thông tin. Phương pháp trao đổi 
thông tin bao gồm các bước: thiết lập, bằng thiết bị đầu cuối di động, liên kết truyền 
thông với thiết bị phục vụ được kết nối với thiết bị hiển thị; xác định, bằng thiết bị đầu 
cuối di động, xem thiết bị phục vụ là có đang ở gần thiết bị hiển thị hay không, nếu có, 
thì truyền lệnh thứ nhất chứa thông tin đến thiết bị phục vụ; truyền, bằng thiết bị phục 
vụ, lệnh thứ hai chứa thông tin đến thiết bị hiển thị, sau khi nhận được lệnh thứ nhất; và 
hiển thị, bằng thiết bị hiển thị, thông tin sau khi nhận được lệnh thứ hai. Sáng chế có 
khả năng đơn giản hóa quy trình tương tác giữa thiết bị đầu cuối di động và máy chủ, 
giảm bớt thao tác thủ công của người sử dụng, do đó nâng cao khả năng của người sử 
dụng.  
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(21) 1-2015-00929 (51) 7 H04W  24/06 

(22) 03.06.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/US2013/043850  03.06.2013 (87) WO2014/035511 06.03.2014 
(30) 13/595,556       27.08.2012 US 
(71) LITEPOINT CORPORATION  (US) 

575 Maude Court Sunnyvale, CA 94085, United States of America 
(72) BARKER, William, L. (US), BANZEN, James, Lawrence (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp kiểm tra thiết bị tần số vô tuyến có khả năng 

truyền thông bằng nhiều công nghệ truy cập vô tuyến 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp kiểm tra thiết bị cần kiểm tra (Device Under Test - DUT), 
vốn sử dụng tần số vô tuyến (Radio Frequency - RF) và truyền thông bằng các công 
nghệ truy cập vô tuyến (Radio Access Technology - RAT). Các chuỗi tín hiệu dữ liệu 
đơn có các đặc điểm của nhiều RAT theo quy định của các tiêu chuẩn tín hiệu thì được 
trao đổi giữa hệ thống kiểm tra và DUT. Hệ thống kiểm tra và DUT xử lý các chuỗi tín 
hiệu nhận được gần như ngay lúc chúng nhận được các chuỗi tín hiệu này. Quá trình 
nhận và xử lý chuỗi tín hiệu đồng thời cứ tiếp tục đối với tất cả các RAT mà DUT có 
khả năng hỗ trợ.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.03.2015 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721, Republic of Korea 
(72) KIM, Hyungtae  (KR), PARK, Jonghyun (KR), KIM, Kijun  (KR), KIM, Eunsun  

(KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông tin trạng thái kênh 

trong hệ thống truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông không dây. Phương pháp truyền thông tin 
trạng thái kênh (CSI) bởi thiết bị người dùng trong hệ thống truyền thông không dây bao 
gồm thu tín hiệu tham chiếu CSI (CSI-RS), xác định đoạn đầu của phần tử tài nguyên tín 
hiệu tham chiếu chung (CRS) dựa trên cùng số cổng anten như số cổng anten được kết 
hợp với CSI-RS, và truyền CSI được tính toán dựa trên CSI-RS và đoạn đầu của phần tử 
tài nguyên CRS.  
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(30) 61/692,853       24.08.2012 US 

61/774,094       07.03.2013 US 
(71) GLAXOSMITHKLINE LLC  (US) 

c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America 

(72) COE, Diane, Mary  (GB), SMITH, Stephen, Allan (GB) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất pyrazolopyrimidin

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) và muối của nó:  
 

 
 
trong đó R1, là n-C1-6 alkyl hoặc C1-2 alkoxy C1-2 alkyl-, R1 là halo, OH hoặc C1-3 alkyl, m 
là số nguyên có giá trị 4, 5, 6 hoặc 7, n là số nguyên có giá trị 0,1, 2, hoặc 3, và p là số 
nguyên có giá trị 0, 1 hoặc 2, hợp chất theo sáng chế là chất cảm ứng sinh interferon ở 
người. Các hợp chất gây cảm ứng sinh interferon ở người có thể được sử dụng để điều trị 
các rối loạn khác nhau, ví dụ, điều trị các bệnh dị ứng và tình trạng bệnh lý viêm khác, 
ví dụ, viêm mũi dị ứng và hen, các bệnh nhiễm khuẩn và ung thư, và cũng có thể hữu 
ích dùng làm tá dược vacxin.  
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(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 

(72) James LEAMON (US), Timothy GREGORY (US), Jan MAZELA (PL), Christopher 
HENDERSON (US) 

(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Bộ chuyển tiếp khí dung, hệ thống phân phối khí dung và 

phương pháp tạo ra khí dung được cuốn vào 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ chuyển tiếp (100) của hệ phân phối khí dung qua máy hô hấp 
nhân tạo để cấp khí dung cho bệnh nhân, bao gồm vỏ (110) có đầu gần (120) và đầu xa 
(130), đầu gần (120) có đường dẫn khí dung (140) để nhận khí dung (234) được tạo ra 
bằng ống mao nhiệt (232) và cửa tiếp xúc khí (150) để nhận khí mang (316) từ máy hô 
hấp nhân tạo (300), mà kết nối với nhiều cửa nạp khí (154) trong bộ chuyển tiếp (100). 
Khoang bên trong (170) của bộ chuyển tiếp (100) nhận khí dung (234) từ ống mao quản 
nhiệt (232) và dòng khí mang (316) từ nhiều cửa xả khí (156) trong bộ chuyển tiếp 
(100) và hướng các dòng khí mang (316) này bao quanh ít nhất một phần và song song 
với khí dung (234). Cửa xả (160) ở đầu xa (130) của vỏ bộ chuyển tiếp (110) cấp khí 
dung được sử dụng tới bộ tiếp xúc phân phối khí dung. Sáng chế còn đề cập đến hệ phân 
phối khí dung bao gồm bộ chuyển tiếp khí dung và phương pháp tạo ra khí dung được 
cuốn vào.  
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(72) Jaewan CHO (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để hiển thị các cuộc gọi nhỡ trên thiết 

bị đầu cuối di động 

  (57)      Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị hiển thị các cuộc gọi nhỡ trên thiết bị đầu cuối 
di động. Phương pháp này bao gồm các bước: hiển thị thông báo về cuộc gọi nhỡ đối 
với số điện thoại thứ nhất trên màn hình chờ hoặc màn hình danh sách cuộc gọi khi 
cuộc gọi nhỡ được phát sinh từ số điện thoại thứ nhất, hiển thị lịch sử cuộc gọi đối với 
số điện thoại thứ nhất trên màn hình cuộc gọi đến hoặc màn hình cuộc gọi đi khi cuộc 
gọi được nhận từ số điện thoại thứ nhất hoặc cuộc gọi được truyền đến số điện thoại thứ 
nhất, và thay đổi thông báo về cuộc gọi nhỡ đối với số điện thoại thứ nhất khi cuộc gọi 
được kết nối đến số điện thoại thứ nhất và hiển thị thông báo đã thay đổi.  
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(21) 1-2015-00967 (51) 7 G06F  3/0488,  3/041,  3/048,  

3/0481 
(22) 01.08.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/070889      01.08.2013 (87) WO 2014/034369 A1 06.03.2014 
(30) 2012-192639      31.08.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.03.2015 
(71) NEC SOLUTION INNOVATORS, LTD.  (JP) 

1-18-7, Shinkiba, Koto-ku, Tokyo 136-8627, Japan 
(72) KADOMATSU Yasuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển hiển thị, hệ thống máy tính người dùng có 

cấu hình tối thiểu, phương pháp điều khiển hiển thị và vật ghi 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ phận điều khiển hiển thị (15) của thiết bị điều khiển hiển thị (1) 
hiển thị ảnh chứa nút thao tác cửa sổ trên bộ phận hiển thị (11). Bộ phận xác nhận thao 
tác (13) xác nhận các tọa độ tiếp xúc để chỉ ra vị trí được tiếp xúc bởi người sử dụng, và 
khoảng thời gian tiếp xúc liên tục của chúng. Bộ phận điều khiển hiển thị (15) lấy dữ 
liệu dùng cho biểu tượng của bộ quản lý cửa sổ thông minh từ bộ phận lưu trữ (14), và 
hiển thị chúng ở vị trí định trước trên màn hình của bộ phận hiển thị (11) để được xếp 
chồng lên ảnh được hiển thị. Bộ phận điều khiển hiển thị (15) cũng nhận dạng nút thao 
tác cửa sổ tương ứng với biểu tượng được gõ nhẹ bằng cách tham chiếu đến thông tin 
tương quan biểu thị sự tương quan giữa biểu tượng được lưu trữ trong bộ phận lưu trữ 
(14) và nút thao tác cửa sổ, khi xác định được rằng người sử dụng đã gõ nhẹ biểu tượng, 
trên cơ sở các tọa độ tiếp xúc và khoảng thời gian tiếp xúc liên tục. Bộ phận điều khiển 
hiển thị (15) cũng tạo ra sự kiện bằng cách tạo ra thông tin sự kiện chỉ ra rằng nút thao 
tác cửa sổ được nhận dạng đã được thao tác. 
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(11) 42413 

(21) 1-2015-00968 (51) 7 C23F  1/00, B23C  45/14, B32B  

15/08 
(22) 17.07.2014 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2014/069111    17.07.2014 (87) WO 2015/008847 A1  22.01.2015 
(30) 2013-149031       18.07.2013 JP 

2013-166751       09.08.2013 JP 
2013-235731       14.11.2013 JP 
2014-138787       04.07.2014 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.03.2015 
(71) MITSUI CHEMICALS, INC.  (JP) 

5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-7117 Japan 
(72) INOUE Goro (JP), KONDO Yuki (JP), TAKAMATSU Haruka (JP), KIMURA Kazuki 

(JP), MISUMI Masaki (JP), OKUMURA Hiroshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cấu trúc hỗn hợp kim loại-nhựa và cấu kiện kim loại 

  (57)    Cấu trúc hỗn hợp kim loại-nhựa (106) thu được bằng cách dính kết cấu kiện kim loại 
(103) với cấu kiện nhựa (105) được tạo ra bởi chế phẩm nhựa dẻo nhiệt (P). Về toàn bộ 
sáu phần đường thẳng trên bề mặt (110) của cấu kiện kim loại (103) bao gồm ba phần 
đường thẳng tùy ý song song với nhau và ba phần đường thẳng tùy ý còn lại vuông góc 
với ba phần đường thẳng trước đó, độ nhám bề mặt được đo theo JIS B0601 (tiêu chuẩn 
quốc tế tương ứng: ISO4287) đồng thời thỏa mãn các điều kiện (1) và (2) sau đây: 
(1) tỷ lệ vật liệu của biên dạng nhám (Rmr) của một hoặc nhiều phần đường thẳng ở 
mức độ cắt 20% và độ dài đánh giá 4mm là nhỏ hơn hoặc bằng 30%; và  
(2) độ nhám trung bình mười điểm (Rz) của tất cả các phần đường thẳng ở độ dài đánh 

giá 4mm là lớn hơn 2m.  

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến cấu kiện kim loại được dùng để tạo ra cấu trúc hỗn 
hợp nêu trên.  
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(11) 42414 

(21) 1-2015-00974 (51) 7 A61K  9/24,  9/22,  31/40,  9/20 

(22) 30.08.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/KR2013/007838   30.08.2013 (87) WO2014/035188 06.03.2014 
(30) 10-2012-0096477        31.08.2012 KR 
(71) HANMI PHARM. CO., LTD.  (KR) 

214, Muha-ro, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-910, Republic of Korea 
(72) KIM, Yong Il  (KR), CHO, Jung Hyun  (KR), CHOI, Jun Young (KR), CHOI, Young 

Keun  (KR), PARK, Jae Hyun  (KR), WOO, Jong Soo (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Viên nén kết hợp hai lớp chứa atorvastatin, irbesartan và 

magie cacbonat và phương pháp bào chế viên nén này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến viên nén kết hợp hai lớp bao gồm (a) lớp thứ nhất bao gồm irbeartan 
hoặc muối dược dụng của nó; và (b) lớp thứ hai bao gồm atorvastatin hoặc muối dược 
dụng của nó và magie cacbonat (MgCO3) với tỷ lệ trọng lượng nằm trong khoảng từ 1:4 
đén 1:5, và phương pháp bào chế viên nén này. Với tốc độ hòa tan và sinh khả dụng tốt, 
viên nén kết hợp hai lớp này được dùng để điều trị chứng tăng huyết áp và chứng tăng 
cholesterol máu.  
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(21) 1-2015-00975 (51) 7 A61K  9/48,  31/41,  9/24 

(22) 30.08.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/KR2013/007841   30.08.2013 (87) WO2014/035190 06.03.2014 
(30) 10-2012-0096036        31.08.2012 KR 
(71) HANMI PHARM. CO., LTD.  (KR) 

214, Muha-ro, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-910, Republic of Korea 
(72) KIM, Yong Il (KR), KWON, Yoeng Jin (KR), PARK, Caleb Hyungmin (US), LEE, 

Seung Yeop (KR), PARK, Jae Hyun  (KR), WOO, Jong Soo  (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Viên nang tổ hợp chứa irbesartan và chất ức chế HMG-CoA 

ređuctaza và phương pháp bào chế viên nang này 

  (57)    Sáng chế đề cập tới viên nang tổ hợp bao gồm 1) đơn vị irbesartan độc lập chứa 
irbesartan hoặc muối dược dụng của nó; và 2) đơn vị ức chế HMG-CoA độc lập chứa 
chất ức chế HMG-CoA ređuctaza hoặc muối dược dụng của nó, và chất phụ gia kiềm, 
trong đó các đơn vị độc lập này được tách riêng ra khỏi nhau trong viên nang, và 
phương pháp bào chế viên nang này. Viên nang tổ hợp theo sáng chế được tạo ra để 
ngăn cản sự tương tác giữa irbesartan và chất ức chế HMG-CoA ređuctaza, cải thiện 
được độ ổn định và tốc độ hòa tan, và từ đó tạo ra sinh khả dụng cao. Ngoài ra, viên 
nang còn đảm bảo được khả năng tuân thủ dùng thuốc cao do kích cỡ của nó nhỏ, và do 
đó có thể được dùng để điều trị chứng tăng huyết áp và chứng tăng cholesterol máu.  
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(21) 1-2015-00976 (51) 7 C07D  401/04 

(62) 1-2008-01961   
(22) 21.01.2004 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/US04/03568  21.01.2004 (87) WO2004/067528 12.08.2004 
(30) 60/443,256  28.01.2003    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.08.2008 
(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY  (US) 

1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, United States of America 
(72) HUGHES Kenneth Andrew (US), LAHM George Philip  (US), SELBY Thomas Paul 

(US), STEVENSON Thomas Martin (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chứa hợp chất trừ sâu xyano antranilamit và 

phương pháp phòng trừ loài gây hại không xương sống 

  (57)      Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức 1, N-oxit và các muối thích hợp của chúng  
 

 
 

trong đó R1 là Me, Cl, Br hoặc F; R2 là F, Cl, Br, C1-C4 haloalkyl hoặc C1-C4 haloalkoxy; 
R3 là F, Cl hoặc Br; R4 là H hoặc C1-C4 alkyl, C3-C4 alkenyl, C3-C4 alkynyl, C3-C5 
xycloalkyl, hoặc C4-C6 xycloalkylalkyl, mỗi gốc này tuỳ ý được thế bằng một phần tử 
thế được chọn từ nhóm gồm halogen, CN, SMe, S(O)Me, S(O)2Me và OMe; R5 là H 
hoặc Me; R6 là H, F hoặc Cl; và R7 là H, F hoặc Cl. Sáng chế còn đề xuất phương pháp 
phòng trừ loài gây hại không xương sống bao gồm việc cho loài gây hại không xương 
sống hoặc môi trường của nó tiếp xúc với hợp chất có công thức 1 với lượng hữu hiệu về 
mặt sinh học, N-oxit của nó hoặc muối thích hợp của hợp chất này (ví dụ, dưới dạng chế 
phẩm được mô tả trong bản mô tả này). Sáng chế còn đề xuất chế phẩm dùng để phòng 
trừ loài gây hại không xương sống chứa hợp chất có công thức 1 với lượng hữu hiệu về 
mặt sinh học, N-oxit của nó hoặc muối thích hợp của hợp chất và ít nhất một thành phần 
bổ sung được chọn từ nhóm gồm chất hoạt động bề mặt, chất pha loãng dạng rắn và 
chất pha loãng dạng lỏng.  
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(11) 42417 
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(86) PCT/JP2012/076644     15.10.2012 (87) WO2014/061089 A1 24.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  24.03.2015 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018642, Japan 
(72) MATSUMURA, Satoshi (JP), TOISHI, Yoshiyuki (JP), KAMEDA, Taishin (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị lắp ráp khóa rút

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị lắp ráp khóa rút (10) có khả năng rút ngắn thời gian chờ của 
thiết bị cắt (30), thiết bị gắn khóa kéo (50) và thiết bi gắn móc hãm trên (60) để rút ngắn 
thời gian lắp ráp khóa rút (SF). Thiết bị lắp ráp khóa rút được đề xuất bao gồm: dụng cụ 
kẹp thứ nhất (20) chuyển dải khóa liên tục có chiều dài xác định trước; dụng cụ kẹp thứ 
hai (40) nhận dải khóa (C2) từ dụng cụ kẹp thứ nhất (20) và chuyển dải khóa (C2); ít 
nhất một thiết bị gắn khóa kéo (50) gắn tay khóa kéo (S) đến dải khóa (C2) được chuyển 
bằng dụng cụ kẹp thứ hai (40); và thiết bị gắn móc hãm (60) gắn móc hãm (P1) với dải 
khóa (C2) được chuyển bằng dụng cụ kẹp thứ hai (40).  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.03.2015 
(71) ALBEMARLE CORPORATION  (US) 

451 Florida Street, Baton Rouge, LA 70801-1765, United States of America 
(72) O'DWYER, Jonathan, P. (US), ZHOU, Qunhui (US), LAMBETH, Gregory, H. (US), 

NALEPA, Christopher, J. (US), ZHANG, Yinzhi (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cacbon trên cơ sở xenluloza có hoạt tính nhiệt và quy trình 

nâng cao độ ổn định nhiệt của cacbon trên cơ sở xenluloza 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cacbon trên cơ sở xenluloza có hoạt tính nhiệt được làm ổn định 
nhiệt và quy trình nâng cao độ ổn định nhiệt của cacbon trên cơ sở xenluloza này bằng 
cách cho tiếp xúc với halogen và/hoặc hợp chất chứa halogen. Cacbon trên cơ sở 
xenluloza được xử lý này thích hợp để sử dụng trong việc làm giảm lượng các chất nguy 
hại trong khí thải, đặc biệt là khí thải có nhiệt độ nằm trong khoảng từ 100oC đến 420oC.  
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2013-008221      21.01.2013 JP 
(71) TORAY INDUSTRIES INC.   (JP) 

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 1038666, Japan 
(72) TANAKA Nobuaki  (JP), TSUCHIKURA Hiroshi  (JP), YAMADA Satoshi  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vải được phủ và phương pháp chế tạo vải này

  (57)     Sáng chế đề cập đến vải mà khi được dùng làm vải của phần chính túi khí, vải này không 
bị phá hủy bởi khí có nhiệt độ cao tạo ra bởi máy bơm tăng áp, và do đó có sức chịu 
nhiệt cao và thích hợp cho túi khí. Theo sáng chế, vải được phủ dùng cho túi khí được 
tạo ra bằng cách phun lớp nhựa đàn hồi lên ít nhất một bề mặt của vải dệt ba chiều với 
lượng nằm trong khoảng từ 50 đến 500g/m2 trên một bề mặt, vải được phủ này, khác 
biệt ở chỗ, có các lỗ rỗ tạo ra trong đó, trong đó lượng lỗ rỗ trong vải được phủ chiếm 
khoảng 15 đến 60%. Tốt hơn là, vải được phủ được sử dụng trong các lĩnh vực trong đó 
vải được phủ được gắn vào phần bao quanh chu vi của lỗ nối với máy bơm tăng áp trong 
túi khí.  
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(72) TIAN, Chengping (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống để điều khiền đồng bộ phát 

trong dịch vụ khuyến nghị viđêô 

  (57)     Phương án của sáng chế bộc lộ phương pháp để điều khiển đồng bộ phát trong dịch vụ 
khuyến nghị viđêô. Phương pháp bao gồm: máy chủ đồng bộ nhận thông tin tiến trình 
phát được thông báo trong thời gian thực bằng thiết bị đầu cuồi bên điều khiển và thiết 
bị đầu cuối bên được điều khiển trong quá trình phát của viđêô được khuyến nghị; máy 
chủ đồng bộ tính toán theo thông tin tiến trình phát được thông báo bởi thiết bị đầu cuối 
bên điều khiển để thu được thời điểm phát hiện tại đối với viđêô được khuyến nghị của 
thiết bị đầu cuối bên điều khiển, và gửi thông tin tiến trình phát chứa thời điểm phát 
viđêô đối với viđêô được khuyến nghị của thiết bị đầu cuối bên điều khiển cho thiết bị 
đầu cuối bên được điều khiển; và thiết bị đầu cuối bên được điều khiển tính toán theo 
thông tin tiến trình phát để thu được tiến trình phát hiện tại của thiết bị đầu cuối bên 
điều khiển, và điều chỉnh tiến trình phát của viđêô được khuyến nghị để nhất quán với 
tiến trình phát hiện tại của bên điều khiển. Phương án của sáng chế cũng bộc lộ máy 
chủ đồng bộ và hệ thống được cấu hình để điều khiển đồng bộ phát trong dịch vụ 
khuyến nghị viđêô, tức là thực hiện điều khiển đồng bộ phát viđêô.  
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(11) 42421 

(21) 1-2015-01026 (51) 7 H04W  12/06, H04L  29/06,  29/08 

(22) 29.08.2012 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/MY2012/000245   29.08.2012 (87) WO 2014/035231 A1   06.03.2014 
(71) SILVERLAKE MOBILITY ECOSYSTEM SDN BHD  (MY) 

Level 2A, KPMG Tower, First Avenue, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor, 
Malaysia 

(72) CHAN Tong Yap (MY), YEONG Chi Long (MY) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp và thiết bị liên kết các thiết bị di động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp liên kết các thiết bị di động (102, 104). Trong một 
phương án, phương pháp này bao gồm (i) nhận các thông số liên kết từ các thiết bị di 
động (102, 104) cần được liên kết, liên kết này được khởi tạo bằng chuyển động lắc của 
các thiết bị di động (102, 104) và các thông số liên kết bao gồm các hướng lắc của các 
thiết bị di động (102, 104); (ii) xác nhận các thông số liên kết với các điều kiện liên kết 
để xác định hai thiết bị di động (102, 104) để liên kết; (iii) xác định nếu các hướng lắc 
được sử dụng trong bước xác nhận (ii); và (iv) nếu các điều kiện liên kết được thỏa mãn, 
liên kết các thiết bị di động (102, 104). Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị dùng để liên 
kết các thiết bị di động và các phương pháp liên kết khác.  
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(11) 42422 

(21) 1-2015-01052 (51) 7 H04W  48/18 

(22) 11.07.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/CN2013/079192  11.07.2013 (87) WO2013/178135 05.12.2013 
(30) 201210312248.2       29.08.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.03.2015 
(71) ZTE CORPORATION  (CN) 

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen City, 
Guangdong Province 518057, P. R. China 

(72) MAO, Jun  (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị đầu cuối để kéo dài thời gian chờ của 

thiết bị đầu cuối hai chế độ 

  (57)     Các phương án của sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị đầu cuối để kéo dài thời 
gian chờ của thiết bị đầu cuối hoạt động ở hai chế độ. Trong đó, phương pháp bao gồm: 
lựa chọn vùng phủ sóng của mạng chế độ thứ nhất để cư trú sau khi khởi động; khi nhận 
được yêu cầu dịch vụ PS (Packet switching - chuyển mạch gói) sau khi đã cư trú trong 
vùng phủ sóng của mạng chế độ thứ nhất thì lựa chọn vùng phủ sóng của mạng chế độ 
thứ hai để cư trú; và sau khi dịch vụ PS được thực hiện trong vùng phủ sóng của mạng 
chế độ thứ hai, thoát khỏi vùng phủ sóng của mạng chế độ thứ hai.  
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(11) 42423 

(21) 1-2015-01070 (51) 7 H04J  11/00, H04L  27/26 

(22) 02.09.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/KR2013/007896   02.09.2013 (87) WO 2014/035217 A3 06.03.2014 
(30) 61/695,305        31.08.2012 US 

61/709,943        04.10.2012 US 
61/715,264        17.10.2012 US 
61/718,166        24.10.2012 US 
10-2013-0104278        30.08.2013 KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.03.2015 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721, Republic of Korea 
(72) SEO, Inkwon  (KR), PARK, Jonghyun  (KR), SEO, Hanbyul (KR), KIM, Kijun  (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị thu tín hiệu đường xuống trong hệ 

thống truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thu tín hiệu đường xuống thông qua kênh điều khiển 
đường xuống vật lý nâng cao (EPDCCH) bởi thiết bị đầu cuối trong hệ thống truyền 
thông không dây và bao gồm: thu tín hiệu tham chiếu giải điều chế từ tập của các khối 
tài nguyên vật lý EPDCCH (EPDCCH PRB); và cố gắng giải điều chế EPDCCH bởi tập 
của các EPDCCH PRB có viện dẫn tới tín hiệu tham chiếu giải điều chế, trong đó khi 
chế độ truyền được thiết lập cho thiết bị đầu cuối là chế độ truyền được thiết lập trước, 
thiết bị đầu cuối giả thiết rằng tín hiệu tham chiếu tế bào cụ thể của tế bào phục vụ là 
QCL (được bố trí gần như cùng nhau) với tín hiệu tham chiếu giải điều chế.  
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(11) 42424 

(21) 1-2015-01072 (51) 7 H04N  7/32 

(62) 1-2012-02448   
(22) 19.01.2011 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/KR2011/000388  19.01.2011 (87) WO/2011/090314 28.07.2011 
(30) 61/296,163       19.01.2010 US 

10-2011-0004015       14.01.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.08.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Tammy  (US), HAN, Woo-Jin (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã hình ảnh

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để mã hóa và giải mã vectơ chuyển động 
của khối hiện tại. Phương pháp mã hóa bao gồm các bước: tạo thông tin về vectơ chuyển 
động dựa trên vectơ chuyển động của khối hiện tại và bộ dự báo vectơ chuyển động của 
khối hiện tại nhờ đánh giá vectơ chuyển động và xác định ứng viên bộ dự báo vectơ 
chuyển động thứ nhất từ trong số các ứng viên bộ dự báo vectơ chuyển động làm bộ dự 
báo vectơ chuyển động dựa trên kết quả của việc đánh giá; và tạo vectơ chuyển động ảo 
nhờ sử dụng ứng viên bộ dự báo vectơ chuyển động thứ hai và thông tin về vectơ chuyển 
động, tạo các sai khác giữa vectơ chuyển động ảo và các ứng viên bộ dự báo vectơ 
chuyển động, so sánh các sai khác vectơ với thông tin về vectơ chuyển động, và loại trừ 
có lựa chọn ứng viên bộ dự báo vectơ chuyển động thứ hai theo bước so sánh.  
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(11) 42425 

(21) 1-2015-01199 (51) 7 A61K  31/5377,  9/20,  47/12,  47/18, 

A61P  29/00,  37/08 
(22) 18.09.2013 (43) 25.05.2015 
(86) PCT/JP2013/075157      18.09.2013 (87) WO 2014/046129 27.03.2014 
(30) 2012-205681      19.09.2012 JP 
(71) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8444, Japan 
(72) SUEFUJI, Takashi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm dùng qua đường miệng có độ tan và/hoặc độ hấp 

thu được cải thiện, và phương pháp cải thiện độ tan và độ hấp 

thu của dược chất trong dược phẩm này 

(57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng qua đường miệng chứa 4-((1-metylpyrol-2-yl)-
carbonyl)-N-(4-(4-morpholin-1-yl-carbonylpiperidin-1-yl)-phenyl)-1-piperazincarboxamit, 
muối của nó hoặc solvat của nó, làm dược chất; và ít nhất một chất phụ gia có tính axit 
được chọn từ nhóm bao gồm axit adipic, axit sucxinic, axit fumaric, axit L-aspartic và 
axit L-glutamic. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp làm ổn định, phương pháp cải 
thiện độ tan và độ hấp thu của dược chất trong dược phẩm này. 
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Phần ii 

 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 

 
(11) 2692 

(21) 2-2013-00269 (51) 7 C02F  1/46 

(22) 30.10.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  30.10.2013 
(71) 1. Viện Công nghệ môi trường  (VN)

Nhà A30 Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, số 18 Hoàng Quốc Việt, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

2. Công ty cổ phần công nghệ cao Gia Nguyễn  (VN) 

Số 42 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Hoài Châu (VN), Nguyễn Trọng Bội (VN), Hồ Thị Thanh Tâm (VN), Huỳnh 

Thị Hà (VN), Nguyễn Thị Thanh Hải (VN) 
(54) Bàn rửa và khử trùng tự động các dụng cụ phi kim loại trong 

phòng thí nghiệm vi sinh, hóa sinh 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bàn rửa và khử trùng tự động các dụng cụ phi kim loại 
trong phòng thí nghiệm vi sinh, hoá sinh bao gồm: khối xử lý nước đầu vào-RO (1); 
thùng chứa dung dịch nước muối (T1); bơm định lượng nước muối (B1); bộ lọc cặn 
muối (2); buồng điện hóa (3) dạng ống, làm việc theo chế độ dòng chảy liên tục; bộ 
tách khí (6); thùng chứa dung dịch khử trùng (T3); bơm dung dịch khử trùng (B3); cụm 
rửa buồng điện hóa bao gồm thùng chứa dung dịch axit HCl (T2), bơm axit HCl (B2); 
bồn rửa dụng cụ (4) bằng nước; bồn khử trùng dụng cụ (5) bằng dung dịch khử trùng 
anolit trung tính; vòi rửa bằng nước (R); vòi khử trùng (KT); và hệ thống điện, điều 
khiển (7).  
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(11) 2693 

(21) 2-2013-00270 (51) 7 H01F  1/10, C01G  49/08, H01F  

1/11 
(22) 31.10.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  31.10.2013 
(71) 1. Lê Thị Mai Hương  (VN)

P.904 - CT5B Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội 

2. Nguyễn Văn Tiến   (VN) 

37C ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Thị Mai Hương (VN), Nguyễn Thị Hồng Vân (VN), Nguyễn Bích Thuỷ (VN) 
(54) Quy trình sản xuất bột oxit sắt từ Fe3O4 từ dung dịch FeCl2

  (57)      Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất bột oxit sắt từ Fe3O4 từ dung dịch FeCl2 
bao gồm các bước: chuẩn bị dung dịch nước vôi trong; hoà tan dung dịch nước vôi 
trong; để nguội tự nhiên hệ phản ứng; hút phần nước trong để thu được nước vôi trong; 
bổ sung thêm lượng nước cần thiết để điều chỉnh Ca(OH)2 về nồng độ phù hợp; bổ sung 
thêm một lượng HCl để giữ cho muối FeCl2 bền hơn và tạo ra dung dịch FeCl2 có nồng 
độ phù hợp; tính toán và tạo kết tủa dung dịch FeCl2 để thu được sản phẩm Fe3O4; lắng 
gạn kết tủa và lọc kết tủa để thu được phần bã lọc; vắt ly tâm phần bã lọc; sấy khô phần 
bã lọc này; nghiền nhỏ bã lọc để tạo ra bột Fe3O4.  
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(11) 2694 

(21) 2-2013-00272 (51) 7 G06F  17/00,  17/27, H04L  29/06,  

29/08 
(22) 01.11.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  01.11.2013 
(71) Công ty cổ phần công nghệ ACIS  (VN)

Lầu 2, tòa nhà Thăng Long, số 29 đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) Đỗ Nguyên Thanh Đồng (VN) 
(54) Phương pháp cấp phát địa chỉ tự động và tự động kết nối bằng 

giao tiếp không dây 

  (57)     Giải pháp hữu ích thuộc lĩnh vực điện - điện tử, cụ thể đề cập đến phương pháp cấp phát 
địa chỉ tự động và tự động kết nối các thiết bị ngoại vi bằng giao tiếp không dây dùng 
trong lĩnh vực điều khiển trong đó khác biệt ở chỗ các địa chỉ tự sinh ra, cấp phát tự 
động. Các thiết bị ngoại vi sẽ được bộ xử lý trung tâm tự động cấp phát địa chỉ cùng mật 
mã giao tiếp mà không cần phải thiết lập địa chỉ cứng trên thiết bị ngoại vi. Giải pháp 
này giúp đơn giản tối đa việc thiết lập nhận dạng và giao tiếp giữa các thiết bị phần 
cứng với nhau.  
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(11) 2695 

(21) 2-2013-00274 (51) 7 C21C  7/00, C22C  33/04 

(22) 01.11.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.11.2013 
(71) Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim  (VN) 

30B Đoàn Thị Điểm, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Hồng Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp thu hồi lithi cacbonat và lithi clorua từ tinh 

quặng lithi 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp thu hồi các hợp chất hóa học chứa lithi là lithi 
cacbonat và lithi clorua từ tinh quặng lithi bao gồm các bước:  
- thiêu hoàn nguyên tinh quặng lithi với phụ gia FeSO4.7H2O và hòa tách thiêu phẩm 
bằng dung dịch H2SO4, lọc ly tâm để tách dung dịch để đưa vào quá trình thu hồi các 
hợp chất hóa học chứa lithi;  
- xử lý tạp chất sắt trong dung dịch hòa tách bằng phương pháp thủy phân với tác nhân 
Ca(OH)2, tách canxi bằng phương pháp kết tủa với tác nhân H2C2O4 và tách magiê bằng 
phương pháp kết tủa Mg(OH)2 với tác nhân NH4OH; tách tạp chất bằng cách lọc ly tâm;  
- kết tủa Li2CO3 từ dung dịch với tác nhân là (NH4)2CO3 và sấy khô sản phẩm;  
- hòa tan Li2CO3 kết tủa bằng dung dịch HCl 38%, lọc bỏ phần cặn không tan và đun sôi 
dung dịch ở 140oC, kết tinh thu hồi sản phẩm LiCl.H2O và sấy khô ở nhiệt độ cao để thu 
hồi LiCl khan.  
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(11) 2696 

(21) 2-2013-00275 (51) 7 E06B 9/17 

(22) 04.11.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.11.2013 
(71) Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn  

(VN) 

Số 3/357 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Hồng Vân (VN) 
(54) Thanh nan cửa và cửa cuốn sử dụng thanh nan này 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thanh nan để làm cửa cuốn có tác dụng giảm độ ồn khi vận 
hành đóng, mở cửa và chống lực xô ngang. Thanh nan này bao gồm móc (2), khi thanh 
nan cửa cuốn xếp vào nhau mấu (2b) định vị với thành (1c) móc (2a) của thanh nan 
trước vào đúng vị trí mấu đỡ (3a) của thanh nan sau và quay quanh mấu đỡ (3a) qua lớp 
gioăng giảm chấn được liên kết ở móc (2a) khi cửa mở, khi móc (2a) quay quanh mấu 
đỡ (3a) móc (2c) nhỏ hơn móc (2a) vừa đủ tì mấu chặn (4) giúp cho móc (2a) không bị 
bật ra khỏi mấu đỡ (3a), móc trên (2c) có ngoàm dùng để liên kết gioăng giảm chấn khi 
các thanh nan xếp vào nhau, gioăng giảm chấn ở móc (2c) tì vào vành khuyết dưới 
không gây tiếng ồn khi cửa đóng và khi có lực xô ngang; móc (2) vừa khít với vách (6) 
khiến cho các thanh nan liên kết với nhau thành một khối không gây ra tiếng ồn, góc vát 
(1a) và các góc vát vuông (1c), (1d) tạo thành các góc khi lô cuốn cuốn các thanh nan 
ôm gọn vào nhau.  

 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
477 

(11) 2697 

(21) 2-2013-00276 (51) 7 H02K  1/12,  1/06 

(22) 04.11.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  04.11.2013 
(71) Công ty TNHH Vĩ Thái  (VN)

Đường số 8, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Lin Hua Nan (CN) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(54) Stato dùng cho môtơ quạt điện

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến stato dùng cho môtơ quạt điện bao gồm một bộ lõi thép 
(10), một bộ lõi thép răng (20), cuộn dây đồng (30) và vòng cách điện (40). Bộ lõi thép 
(10) được tạo thành bởi một số miếng thép mỏng (11) xếp chồng khít lên nhau, có 
khoảng trống không gian (12) ở giữa, xung quanh có một số rãnh lõm (121). Bộ lõi thép 
răng (20) được tạo thành từ một số miếng thép răng mỏng thứ nhất (21) ở phía trên và 
một số miếng thép răng mỏng thứ hai (22) ở phía dưới. Vòng cách điện (40) gồm một 
miếng cách điện thứ nhất (41) và miếng cách điện thứ hai (42). Dây đồng được quấn 
vào các răng của bộ lõi thép răng (20) trước khi đặt bộ lõi thép răng này vào bộ lõi thép 
(10).  

 
 

     
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
478 

(11) 2698 

(21) 2-2013-00277 (51) 7 B02B  3/00 

(22) 07.11.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.11.2013 
(71) Công ty cổ phần cơ khí SINCO  (VN)

Lô B1-6 và B1-7, đường VL2, KCN Vĩnh Lộc 2, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Ong Quang Nhiêu (VN) 
(54) Thùng rê trấu kết hợp với sàng rung đặt bên trong 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị làm sạch gạo sau khi bóc vỏ, đó là thùng rê trấu kết 
hợp với sàng rung đặt bên trong. Thông thường phải sử dụng tổ hợp sàng rung và thùng 
rê trấu để tách riêng từng thành phần của hỗn hợp gạo sau khi bóc vỏ (gạo lức, thóc lép, 
vỏ trấu, tạp chất và bụi); vì sàng rung đặt bên ngoài thùng rê trấu nên khi hoạt động sẽ 
tỏa ra nhiều bụi, tiêu tốn nhiều năng lượng điện và cần nhiều thiết bị phụ để chuyển tải. 
Thùng rê trấu với sàng rung đặt bên trong thực hiện theo giải pháp hữu ích sẽ khắc phục 
các nhược điểm trên mà vẫn thực hiện tốt chức năng làm sạch gạo.  
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479 

(11) 2699 

(21) 2-2013-00280 (51) 7 G08C 19/02 

(22) 15.11.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2013 
(71) Công ty cổ phần giải pháp tòa nhà thông minh  (VN) 

Tầng 25 tháp B, 173 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thanh Quất (VN) 
(54) Bộ mở rộng kết nối vào ra theo chuẩn Modbus

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ mở rộng kết nối vào ra được thiết kế thành bốn môđun, bao gồm: 
môđun 24 kênh đầu vào số dạng tiếp điểm rơ le, môđun 24 kênh đầu ra số điều khiển 
đóng ngắt cuộn hút rơ le xoay chiều 24VAC, môđun 16 kênh đầu ra điện áp tương tự 0V 
tới 10V một chiều, môđun 16 kênh đầu vào tương tự dạng điện áp và đo nhiệt độ thông 
qua cảm biến nhiệt. Bộ mở rộng kết nối vào ra hỗ trợ nhiều đầu vào, đầu ra tương thích 
với yêu cầu quản lý tòa nhà thông minh, khả năng tích hợp kết nối với thiết bị của các 
hãng khác một cách linh hoạt.  
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480 

(11) 2700 

(21) 2-2013-00281 (51) 7 E04B  1/00, E04H  9/14 

(22) 15.11.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2013 
(75) Đỗ Đức Thắng  (VN) 

Số nhà 45, ngõ 4/21, Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Hệ khung móng nền nhà lưỡng cư, phương pháp xây dựng hệ 

khung móng nền nhà lưỡng cư này 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ khung móng nền nhà lưỡng cư bằng bê tông chất lượng 
cao (Ultra-High Performance Concrete (UHPC)) chế tạo sẵn tại nhà xưởng với trọng 
lượng nhẹ, độ bền cao, lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng với chi phí thấp. Hệ khung móng 
nền nhà lưỡng cư bao gồm các cọc ống làm bằng bê tông chất lượng cao dạng trụ tròn 
đường kính lớn được đóng xuống lòng kênh theo hình ô vuông với khoảng cách 5 x 5m, 
đầu trên các cọc ống này có các cặp rãnh định vị dầm chính được tạo ra đối xứng nhau; 
các thanh dầm chính có dạng hình chữ nhật hoặc hình chữ I được làm bằng bê tông chất 
lượng cao cốt thép hoặc cốt thép polyme được bố trí song song với nhau bằng cách cài 
khớp vào bên trong các rãnh định vị dầm chính của đầu cọc ống để liên kết các cọc ống 
với nhau; các thanh dầm phụ có dạng hình chữ nhật hoặc hình chữ I được làm bằng bê 
tông chất lượng cao cốt thép hoặc cốt thép polyme được cài khớp trên các thanh dầm 
chính theo phương ngang để liên kết các thanh dầm chính tạo thành khung sàn nhà; và 
tấm sàn nhà bằng bê tông chất lượng cao được cố định bên trên các thanh dầm phụ tạo 
thành hệ khung móng nền nhà lưỡng cư hoàn chỉnh để xây dựng nhà.  
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(11) 2701 

(21) 2-2013-00282 (51) 7 F26B 21/02 

(22) 18.11.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.11.2013 
(75) Dương Chí Cường  (VN)

47 Nguyễn Văn Trỗi, khóm I, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 
(54) Máy sấy hút chân không đa năng

  (57)      Sáng chế đề cập đến máy sấy hút chân không đa năng bao gồm máy hút chân không nối 
với vật chứa sản phẩm qua ống nối hút chân không; vật chứa sản phẩm có cửa đóng mở 
để đóng hoặc mở vật chứa sản phẩm và vật chứa sản phẩm này được làm bằng vật liệu 
có khả năng bức xạ nhiệt tốt; ống nối hút chân không có màng lọc khí. Khi vận hành 
máy sấy hút chân không đa năng được đặt ở nơi có ánh sáng mặt trời vừa đủ và khi đó 
kết hợp với ánh sáng mặt trời để gia nhiệt cùng với việc hút chân không, nên độ ẩm có 
trong thực phẩm, nông sản vừa thu hoạch được sấy khô nhanh chóng nhưng vẫn giữ 
được hương vị nguyên gốc.  
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482 

(11) 2702 

(21) 2-2013-00285 (51) 7 A61K 36/00 

(22) 22.11.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.11.2013 
(71) Viện đại học Mở Hà Nội  (VN)

101 Nguyễn Hiền, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Thị Tâm (VN), Nguyễn Thị Thu Hiền (VN) 
(54) Quy trình sản xuất kháng nguyên tái tổ hợp của virut gây 

bệnh hoại tử thần kinh (Nervous Necrosis Virus) ở cá mó 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất kháng nguyên tái tổ hợp của virut gây 
bệnh hoại tử thần kinh (Nervous Necrosis Virus) ở cá mó.  
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(11) 2703 

(21) 2-2013-00286 (51) 7 F21V  3/00,  29/00,  17/00 

(22) 22.11.2013 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  08.05.2014 
(75) LIEN-KUEI LIN  (TW) 

No. 1, Wenming 3rd St., Kueishan Township, Taoyuan County, Taiwan. 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Mô đun đèn LED 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mô đun đèn LED giúp tản nhiệt nhanh chóng và có lợi khi sử dụng 
trong đèn đường, đèn treo tường hoặc đèn trần, giúp tăng cường đáng kể tính thẩm mỹ 
và dễ dàng cảm nhận vẻ đẹp của không gian được lắp đặt, mô đun đèn LED này bao 
gồm: nền tản nhiệt LED được tạo cấu hình tùy thuộc vào họa tiết được xác định trước và 
có các đường rãnh dài; các lỗ thông được bố trí theo hình dạng của họa tiết và/hoặc các 
lỗ thông được bố trí để lưu thông không khí; và nguồn ánh sáng LED bao gồm: đế lắp 
mạch gắn chặt vào mặt dưới của nền tản nhiệt LED, chip LED được gắn trên đế lắp 
mạch và các chụp đèn quang học liên kết với các đế lắp mạch để bảo vệ các chip LED 
kín nước.  
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(11) 2704 

(21) 2-2014-00057 (51) 7 E02F  3/32,  3/40 

(22) 17.03.2014 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.03.2014 
(71) Công ty TNHH Phú Cường  (VN)

G69/86 khu 10, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
(72) Lương Phú Cường (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Gàu đào của máy đào

  (57)      Với mục đích tạo ra gàu đào giúp thi công cọc bê tông cốt thép có khả năng chịu tải cao, 
tốn ít nguyên vật liệu, có chất lượng đồng đều và ổn định giúp quá trình thi công cọc bê 
tông cốt thép tốn ít thời gian và nhân công, giải pháp hữu ích đề xuất cơ cấu gàu đào 
của máy đào bao gồm khung (1) có hình dạng ba cánh, cụm di động (2) lắp có thể di 
chuyển lên xuống theo chiều dọc của khung (1), cụm cố định (3) lắp vào khung (1) ở 
bên dưới cụm di động, ba miệng gàu đào (4), mỗi gàu đào (4) lắp xoay được so với cụm 
cố định (3) và có các răng đào (41) hướng ra phía ngoài, ba miệng gàu đào (4) bố trí 
tương ứng với hình dạng ba cánh (11) của khung (1), ba khung đẩy (5), mỗi khung đẩy 
(5) có đầu thứ nhất (51) lắp cố định với cụm di động (2), đầu thứ hai (52) lắp với miệng 
gàu đào (4) theo kiểu đóng hoặc mở miệng gàu đào (4) tương ứng khi cụm di động (2) 
chuyển động đi xuống hoặc đi lên tương ứng, và bộ phận truyền động (6) nối giữa các 
gàu đào (4) với máy cơ sở để đóng mở các miệng gàu đào (4) một cách đồng thời.  
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(11) 2705 

(21) 2-2014-00108 (51) 7 F16K 27/06, 5/06, F16L 33/22, 

E04H 16/36 
(22) 21.04.2014 (43) 25.05.2015 
(30) CN201320729377.1            14.11.2013     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  25.04.2014 
(71) TIANJIN HUANQIU RECREATION PRODUCTS CO.,LTD.  (CN) 

No. 1 Baozhong Road, Tianbao Industrial Park, Baodi, Tianjin, China 301800 
(72) LI, Jian (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) ống nối thông chéo nhau để đỡ lều

  (57)      Giải pháp hữu ích đề cập đến ống nối thông chéo nhau để đỡ lều bao gồm ít nhất hai ống 
đặt chéo nhau trong đó các ống này có vỏ ngoài và thân bên trong. Vỏ ngoài bịt kín lên 

hai phía của thân bên trong tương ứng. ít nhất là hai thân bên trong chéo nhau và được 
nối thông với nhau nhờ kết cấu nối thông được bố trí ở vị trí hai thân bên trong giao 
nhau. Kết cấu nối thông bao gồm lỗ thông được tạo ra trên từng thân bên trong. Hai lỗ 
thông được nối với nhau nhờ cơ cấu nối có lỗ thông được tạo ra trên đó. Khóa kéo được 
tạo ra trên từng vỏ ngoài. Van khí được lắp trên từng thân phía trong để đưa không khí 
vào và ra thân ống. Lỗ được tạo ra trên ống vỏ ngoài tương ứng với van không khí. Van 
không khí kéo dài ra ngoài lỗ tương ứng. Lực đỡ của ống được tăng cường khi bơm căng 
nhờ kết cấu trụ hai lớp. Ngoài ra sự bảo vệ cũng được tăng cường nhờ vỏ ngoài và làm 
giảm nguy cơ rò rỉ không khí của ống.  
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(11) 2706 

(21) 2-2014-00137 (51) 7 A01C  11/00,  11/003,  11/025 

(22) 26.05.2014 (43) 25.05.2015 
(30) 201320681912.0            31.10.2013     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  26.05.2014 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Masaichi Hirose (JP), Kentaro Miura (JP), Ke HU (CN), Yuan ZHAO (CN), Takahide 

Shiozaki (JP), Makoto Kawada  (JP) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị trồng cây giống

  (57)      Giải pháp hữu ích đề xuất thiết bị trồng cây giống, bao gồm bộ phận chứa cây giống (11) 
được lắp ráp ở bên trái và bên phải với khoảng cách trái-phải đều nhau và bao gồm các 
phần chứa cây giống (11a) với số hàng trồng cây giống hệt nhau, khoảng cách trái-phải 
bằng bội số chiều rộng trái-phải của phần chứa cây giống. Ngoài ra, phần phân chia giữa 
bộ phận chứa cây giống (11) được tạo thành với tấm mỏng (99). Theo giải pháp hữu ích, 
thiết bị trồng cây giống có khoảng cách hàng trồng cây rộng theo hướng trái-phải giúp 
giảm chi phí sản xuất.  
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(11) 2707 

(21) 2-2014-00138 (51) 7 A01C  11/00,  11/003,  11/025 

(22) 26.05.2014 (43) 25.05.2015 
(30) 201320685789.X            31.10.2013     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  26.05.2014 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Masaichi Hirose (JP), Kentaro Miura (JP), Ke HU  (CN), Yuan ZHAO  (CN), Takahide 

Shiozaki (JP), Makoto Kawada  (JP) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị trồng cây giống

  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất thiết bị trồng cây giống, bao gồm nhiều bộ phận trồng cây 
giống (10) được lắp ráp theo hướng trái phải ở khoảng cách hàng cây giống khác nhau, 
và nhiều thân nổi được lắp ráp theo hướng trái-phải để làm phẳng vị trí trồng cây giống 
của thiết bị trồng cây giống (1) trong từng hàng, trong đó mỗi thân nổi làm phẳng các vị 
trí trồng cây giống bên trái và phải tạo thành khoảng cách hàng cây giống rộng. Ngoài 
ra, khoảng cách hàng cây giống rộng được tạo thành ở giữa theo hướng trái-phải. Theo 
giải pháp hữu ích, việc canh tác và chăm sóc có thể được thực hiện sau công đoạn trồng 
cây giống với khoảng cách hàng cây giống rộng.  
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(11) 2708 

(21) 2-2014-00139 (51) 7 A01C  11/00,  11/003,  11/025 

(22) 26.05.2014 (43) 25.05.2015 
(30) 201320681844.8  31.10.2013   CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  26.05.2014 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Masaichi Hirose (JP), Kentaro Miura (JP), Ke HU  (CN), Yuan ZHAO  (CN), Takahide 

Shiozaki (JP), Makoto Kawada  (JP) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị trồng cây giống

  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất thiết bị trồng cây giống, bao gồm nhiều bộ phận trồng cây 
giống (10) được lắp ráp theo hướng trái phải, nhiều bộ phận chứa cây giống (11) mang 
nhiều hàng cây giống, và cơ cấu chuyển động (116) về bên trái và bên phải. Thiết bị 
trồng cây giống còn bao gồm bộ phận truyền động để phân phối lực, và hộp truyền động 
trồng cây để phân phối lực. Cơ cấu chuyển động và bộ phận truyền động được lắp ráp ở 
vị trí với khoảng cách hàng trồng cây rộng. Thiết bị theo giải pháp hữu ích có khả năng 
hoạt động và độ an toàn được cải thiện, làm tăng hiệu quả hoạt động, giảm chi phí sản 
xuất thiết bị.  
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(11) 2709 

(21) 2-2014-00162 (51) 7 B09B  3/00, B02C  2/00 

(22) 13.06.2014 (43) 25.05.2015 
(30) 102221648  20.11.2013  TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.06.2014 
(71) EVERBIO ECO GREEN ENERGY TECHNOLOGY PTE., LTD.  (SG) 

128 Tanjong Pagar Road, Singapore 088535 
(72) CHEN, YU-JEN (TW), WEI, CHENG-YANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống sản xuất tự động các chế phẩm rắn

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống sản xuất tự động các chế phẩm rắn, bao gồm: khu vực sản 
xuất nguyên liệu chứa nguyên liệu; và vật đựng có thể di động được di chuyển đến khu 
vực sản xuất nguyên liệu, vật đựng có thể di động được bao gồm: cơ cấu nghiền để 
nghiền nguyên liệu, máy sàng để sàng nguyên liệu đã trải qua quá trình nghiền, máy dự 
trữ và ủ nguyên liệu để tích trữ nguyên liệu đã được sàng và nạp đồng đều nguyên liệu, 
máy tạo hình và làm cứng để đùn nguyên liệu thành chế phẩm rằn sinh khối, nhiều băng 
truyền dùng để vận chuyển nguyên liệu từ khu vực sản xuất nguyên liệu đến cơ cấu 
nghiền, máy sàng, máy dự trữ và ủ nguyên liệu và máy tạo hình và làm cứng để tạo 
thành hệ thống vận hành hoàn toàn tự động, và bộ điều khiển để điều khiển sự vận 
chuyển nguyên liệu đến cơ cấu nghiền, máy sàng, máy dự trữ và ủ nguyên liệu, máy tạo 
hình và làm cứng và các máy khác và điều chỉnh các chế độ vận hành một cách tự động 
theo đặc tính của các nguyên liệu khác nhau.  
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(11) 2710 

(21) 2-2014-00235 (51) 7 D03D  13/00,  15/00 

(22) 11.09.2014 (43) 25.05.2015 
(30) 102220879 08.11.2013 TW 

103201937 29.01.2014 TW 
103208767 20.05.2014 TW 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2014 
(71) DEERTEX, INC  (TW) 

No. 46, Lane 257, Sec. 5, Luho Rd, Homei, Changhua 50849, Taiwan 
(72) YUN, CHING TlNG  (TW) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Vải dệt thoi dùng làm mũi giày

  (57)      Giải pháp hữu ích đề cập đến vải dệt thoi dùng làm mũi giày được tạo ra bởi một khung 
dệt Giắc-ca hai trục sợi theo một kết cấu dệt. Khung dệt Giắc-ca hai trục sợi bao gồm 
hai trục sợi dọc, một khung dệt Giắc-ca và nhiều cơ cấu đan ngang, khác biệt ở chỗ, 
nhóm sợi dọc có nhiều sợi dọc thứ nhất và nhiều sợi dọc thứ hai, hai nhóm con lăn cấp 
sợi có trục sợi dọc phân phối tương ứng nhiều sợi dọc thứ nhất và nhiều sợi dọc thứ hai, 
nhóm sợi ngang có nhiều sợi ngang, và phân phối tương ứng nhiều sợi ngang tương ứng; 
trong đó khung dệt Giắc-ca bện nhóm sợi dọc và nhóm sợi ngang theo kết cấu dệt, và sử 
dụng nhiều chất liệu sợi hoặc đường kính sợi của nhiều sợi dọc thứ nhất và nhiều sợi 
dọc thứ hai để tạo ra vải dệt thoi dùng làm mũi giày theo quy trình dệt đơn lẻ.  
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(11) 2711 

(21) 2-2014-00285 (51) 7 B60K  17/28 

(22) 20.10.2014 (43) 25.05.2015 
(30) JP2013-233177 11.11.2013 JP 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, JAPAN 
(72) Naohiro Ito (JP), Kanako Mizuniwa (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương tiện vận tải 

  (57)      Giải pháp hữu ích đề xuất phương tiện vận tải bao gồm động cơ (10); tay lái (21); hộp số 
(100); trong đó hộp số (100) gồm có trục đầu vào (200) để nhận năng lượng được tạo ra 
bởi động cơ (10), bộ chuyển đổi chuyển động tiến/lùi (300) để thay đổi chuyển động 
tiến và lùi, và bộ thay đổi tốc độ bộ truyền lực (700) để thay đổi tốc độ bộ truyền lực; 
trục đầu vào (200) được tạo ra là trục đơn; và năng lượng được truyền trực tiếp từ trục 
đầu ra (200) tới bộ chuyển đổi chuyển động tiến/lùi (300) và bộ thay đổi tốc độ bộ 
truyền lực (700).  

 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
492 

(11) 2712 

(21) 2-2014-00303 (51) 7 H01B 1/00 

(22) 14.11.2014 (43) 25.05.2015 
(30) 2013-236707  15.11.2013    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2014 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410041, Japan 
(72) Hiroyuki SEMBA (JP), Takashi HASHIMOTO (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cáp đa lõi có các đầu nối

  (57)     Sáng chế đề cập đến cáp đa lõi có nhiều dây điện được bọc gom lại được bằng vỏ, vỏ này 
được loại bỏ theo độ dài được xác định trước để làm hở các dây điện ở ít nhất một phần 
đầu của cáp đa lõi, các dây điện được làm hở này được chia thành nhiều nhóm, và chóp 
của các dây điện của các nhóm tương ứng được bố trí dưới hình dạng phẳng và được nối 
với các đầu nối. Tất cả các dây điện thuộc về ít nhất một nhóm được uốn cong theo cùng 
một chiều và các độ dài của các phần được làm hở của dây điện được uốn cong sắp xếp 
từ vỏ đến các chóp là không đồng đều trong một nhóm.  
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(11) 2713 

(21) 2-2015-00006 (51) 7 A23F  3/16 

(67) 1-2014-03215   
(22) 25.09.2014 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.01.2015 
(75) Lâm Như Phúc  (VN) 

18 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Pleiku, Gia Lai 
(54) Quy trình sản xuất trà thảo dược và trà thảo dược thu được 

từ quy trình này 

  (57)    Giải pháp đề cập đến quy trình sản xuất trà thảo dược bao gồm các bước a) chuẩn bị 
nguyên liệu; b) phối trộn nguyên liệu; và c) thu trà thảo dược. Giải pháp hữu ích cũng đề 
cập đến trà thảo dược thu được từ quy trình theo giải pháp hữu ích có thành phần bao 
gồm (theo trọng lượng): trà xanh: 35-40%; chè dung: 35-40%, hương nhu: 5-10%; và 
trần bì: 5-10% và nhục quế: 5-10%.  
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(11) 2714 

(21) 2-2015-00007 (51) 7 A23F  3/16 

(67) 1-2014-03215   
(22) 25.09.2014 (43) 25.05.2015 
(30) 1-2014-03215 25.09.2014  VN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.01.2015 
(75) Lâm Như Phúc  (VN) 

18 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Pleiku, Gia Lai 
(54) Quy trình sản xuất trà thảo dược và trà thảo dược thu được 

từ quy trình này 

  (57)    Giải pháp đề cập đến quy trình sản xuất trà thảo dược bao gồm các bước a) chuẩn bị 
nguyên liệu; b) phối trộn nguyên liệu; và c) thu trà thảo dược. Giải pháp hữu ích cũng 
đề cập đến trà thảo dược thu được từ quy trình theo giải pháp hữu ích có thành phần bao 
gồm: trần bì: 15-20%; đại hồi: 5-10%; nhục quế: 5-10%; và trà xanh: 65- 70%.  
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(11) 2715 

(21) 2-2015-00042 (51) 7 B32B  11/00,  11/06,  11/12 

(22) 12.02.2015 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.02.2015 
(75) Phan Văn Cát  (VN) 

A5/16 đường T12, ấp 1, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm lợp 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến tấm lợp dùng cho mái che bao gồm: lớp nền chính là giấy 
dầu, lớp cát thứ nhất liên kết ở mặt dưới lớp nền chính bằng nhựa đường, mặt trên lớp 
nền chính được phủ ít nhất một lớp cát thứ hai liên kết với lớp nền chính bằng nhựa 
đường, ít nhất một lớp đá nhuyễn được phủ lên lớp cát thứ hai và cũng được liên kết với 
nhau bằng nhựa đường nhằm làm tăng độ bền của tấm lợp. Theo một phương án cụ thể 
của giải pháp hữu ích, lớp cát thứ nhất có kích thước hạt 1 mm, lớp cát thứ hai có kích 
thước hạt từ 1 mm đến 2 mm.  
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(11) 2716 

(21) 2-2015-00048 (51) 7 E05G  1/00 

(22) 14.02.2015 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.02.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ cơ khí Toàn Gia  (VN)

Số 94, đường ĐX95, khu 6, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

(72) Hồ Văn Du (VN) 
(54) Két sắt có ngăn kéo bí mật

  (57)    Sáng chế đề cập đến két sắt có ngăn kéo bí mật, khác biệt ở chỗ, két sắt này bao gồm 
ngăn kéo chính và ngăn kéo bí mật, trong đó ngăn kéo bí mật được bố trí ở mặt dưới của 
đáy ngăn kéo chính sao cho người dùng, nếu không biết trước, sẽ không thể nhìn thấy 
hoặc có cảm giác là có ngăn kéo bí mật được bố trí ở mặt dưới của đáy ngăn kéo chính. 
Do đó, đồ vật được cất dấu trong ngăn kéo bí mật sẽ có mức độ an toàn hơn đồ vật được 
cất ở ngăn kéo chính.  
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(11) 2717 

(21) 2-2015-00049 (51) 7 A61K  31/365,  36/28 

(22) 25.02.2015 (43) 25.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.02.2015 
(71) Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc, hóa dầu  (VN)

Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(72) Vũ Thị Thu Hà (VN), Trần Thị Thanh Thủy (VN), Lê Thị Hồng Ngân (VN), Trần Văn 

Hiếu (VN), Nguyễn Văn Chúc (VN) 
(54) Quy trình phân lập tagitinin C từ lá cúc quỳ (Tithonia 

Diversifolia) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp phân lập tagitinin C từ lá cúc quỳ bao gồm 
các bước: chiết xuất nhanh lá cúc quỳ bằng etyl axetat để tạo dịch chiết giàu 
sesquiterpen lacton, lọc và loại bỏ tạp chất không phân cực bằng cách chiết phân lớp với 
n-hexan rồi tách loại dung môi, sau đó tinh chế tagitinin C trên sắc ký cột. 
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Phần III 

 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 
 
(11) 25676 

(21) 3-2014-00094 (28) 01 
(54) Khoá khung giày (51) 08-07 

(22) 17.01.2014 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên Chung Đô VI NA (VN) 

Tổ 5B, ấp Bàu Bông, xã Phước An, huyện Nhơn Thạch, tỉnh Đồng Nai 
(72) Trần Phương Trúc (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 25677 

(21) 3-2014-01522 (28) 01 
(54) Bình (51) 07-07 

(22) 19.09.2014 (43) 25.05.2015 
(30) 29/491,999 27.05.2014 US 
(71) HOMELAND HOUSEWARES, LLC.  (US) 

11755 Wilshire Blvd., Ste. 1200, Los Angeles, CA 90025, U.S.A. 
(72) Lenny Sands  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 25678 

(21) 3-2014-01655 (28) 01 
(54) Phào ốp tường (51) 25-02 

(22) 09.10.2014 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty TNHH nội thất Thái Thịnh  (VN)

Số 25 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(72) Vũ Tuấn Đạt (VN) 
(55)  
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(11) 25679 

(21) 3-2014-01723 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 17.10.2014 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm á Châu  (VN)

Số 9/2 đường ĐT 743, khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Nguyễn Mạnh Hà (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng (PHOENIX LAW) 
(55)  
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(11) 25680 

(21) 3-2014-01917 (28) 01 
(54) Xe điện (51) 12-11 

(22) 14.11.2014 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất, lắp ráp Tuấn Nghĩa  (VN) 

18 Trần Quang Diệu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Phan Văn Minh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25681 

(21) 3-2014-02095 (28) 01 
(54) Bao gói bánh Snack (51) 09-05 

(22) 04.12.2014 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty cổ phần Liwayway Việt Nam  (VN)

Số 14, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(72) Robert Tan Li (PH) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  
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(11) 25682 

(21) 3-2014-02154 (28) 01 
(54) áo len (51) 02-02 

(22) 11.12.2014 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty TNHH may mặc xuất nhập khẩu Đông Hưng  (VN) 

33 Thái Hà, Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Ngô Duy Hưng (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 25683 

(21) 3-2014-02201 (28) 01 
(54) Công tắc điện (51) 13-03 

(22) 17.12.2014 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty TNHH JUNSUN Việt Nam  (VN)

49/40/20-49/40/22 Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Bành Chấn Phát (VN) 
(55)  
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(11) 25684 

(21) 3-2014-02203 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 17.12.2014 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN)

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25685 

(21) 3-2014-02222 (28) 02 
(54) Dụng cụ dạng thanh cho 

người hút thuốc lá có bánh 

thuốc với hình dạng uốn 

khóc 

(51) 27-99 

(22) 19.12.2014 (43) 25.05.2015 
(30) 002490557-0001 25.06.2014 EM 

002490557-0003 25.06.2014 EM 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuch©tel, Switzerland 
(72) Pierre-Yves Gindrat (CH) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 25686 

(21) 3-2014-02291 (28) 01 
(54) Thiết bị để tạo khí ga cho 

nước 

(51) 23-04 

(22) 29.12.2014 (43) 25.05.2015 
(30) 2014-014435 30.06.2014 JP 
(71) Mitsubishi Rayon Cleansui Company, Limited  (JP) 

14-1, Nihonbashi Koami-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0016 Japan 
(72) Masahiko Taneike (JP), Masashi Ikada (JP), Shinsei Karasawa (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 25687 

(21) 3-2014-02292 (28) 01 
(54) Thiết bị để tạo khí ga cho 

nước 

(51) 23-04 

(22) 29.12.2014 (43) 25.05.2015 
(30) 2014-014436 30.06.2014 JP 
(71) Mitsubishi Rayon Cleansui Company, Limited  (JP) 

14-1, Nihonbashi Koami-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0016 Japan 
(72) Masahiko Taneike (JP), Masashi Ikada (JP), Shinsei Karasawa (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 25688 

(21) 3-2014-02295 (28) 03 
(54) Máy cắt gạch (51) 08-03 

(22) 30.12.2014 (43) 25.05.2015 
(30) 002588376-0001 01.12.2014 EM 

002588376-0002 01.12.2014 EM 
002588376-0003 01.12.2014 EM 

(71) GERMANS BOADA, S.A.   (ES) 
Pol.Ind.Can Roses, Avenida OlimpÝades, s/n. - 08191 RUBI (Barcelona), Spain 

(72) Alex Rosellã Gargallo (ES) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 25689 

(21) 3-2014-02305 (28) 01 
(54) Xe đạp điện (51) 12-11 

(22) 31.12.2014 (43) 25.05.2015 
(71) XINRI GROUP. INC.  (CN) 

No 501, Xishan Avenue, Xishan district, Wuxi city, Jiangsu province, China  
(72) Qing Li (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 25690 

(21) 3-2015-00027 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 07.01.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Nguyễn Trung Đức  (VN)

KP. Tân Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 
(72) Nguyễn Trung Đức  (VN) 
(74) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc Việt (KIBVI Co., LTD.) 
(55)  
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(11) 25691 

(21) 3-2015-00033 (28) 01 
(54) Đầu đốt của bếp ga (51) 07-02 

(22) 08.01.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại Phương Anh  (VN)

Số 5 ngách 29/16, tổ 29, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Tiến Dũng (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  
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(11) 25692 

(21) 3-2015-00039 (28) 01 
(54) Đệm  (51) 06-09 

(22) 09.01.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty TNHH nệm Mai Vàng  (VN)

28/20B Chánh Hưng, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Văn Duy (VN) 
(55)  
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(11) 25693 

(21) 3-2015-00049 (28) 01 
(54) Hộp trà (51) 09-03 

(22) 13.01.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty TNHH Hương Bộ  (VN)

Số 11, khu 3, thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
(72) Vũ Hữu Bộ (VN) 
(55)  
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(11) 25694 

(21) 3-2015-00059 (28) 01 
(54) Nắp hộp đựng (51) 09-07 

(22) 13.01.2015 (43) 25.05.2015 
(30) 29/496,896 18.07.2014 US 
(71) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A. 
(72) Nathan E. Shirley (US), Julie L. Yessin (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 25695 

(21) 3-2015-00060 (28) 01 
(54) Nắp hộp đựng (51) 09-07 

(22) 13.01.2015 (43) 25.05.2015 
(30) 29/496,897 18.07.2014 US 
(71) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A. 
(72) Nathan E. Shirley (US), Julie L. Yessin (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  

 
 
 
 

   
 

1.1 
 

  
 

                                                          1.2                              1.3 
 

      
 

                                        1.4                                  1.5                               1.6 
 

   
 

                                                  1.7                                 1.8                     1.9 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
520 

(11) 25696 

(21) 3-2015-00061 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 13.01.2015 (43) 25.05.2015 
(30) 29/496,896 18.07.2014 US 
(71) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A. 
(72) Nathan E. Shirley (US), Julie L. Yessin (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 25697 

(21) 3-2015-00062 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 13.01.2015 (43) 25.05.2015 
(30) 29/496,897 18.07.2014 US 
(71) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A. 
(72) Nathan E. Shirley (US), Julie L. Yessin (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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522 

(11) 25698 

(21) 3-2015-00071 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 14.01.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty cổ phần hàng tiêu dùng MA SAN  (VN)

Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Hoàng Yến (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  
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523 

(11) 25699 

(21) 3-2015-00077 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 15.01.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Cơ sở AJA  (VN) 

57/4F Dương Công Khi, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Trương Đỗ Khánh Huy (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 25700 

(21) 3-2015-00087 (28) 01 
(54) Máy làm mát bằng hơi nước (51) 23-04 

(22) 16.01.2015 (43) 25.05.2015 
(30) 1402001972 24.07.2014 TH 
(71) Masterkool International Public Company Limited  (TH) 

12/16-17 Thesabansongkrao Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand 
(72) Chatchai Ridtem (TH) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(55)  
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(11) 25701 

(21) 3-2015-00100 (28) 01 
(54) Hộp đựng màng bọc thực 

phẩm 

(51) 09-03 

(22) 20.01.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty TNHH kinh doanh thực phẩm Hoàng Phát  (VN) 

Số 17, ngõ 155/116, đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(72) Phạm Đăng Bảo (VN) 
(55)  
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526 

(11) 25702 

(21) 3-2015-00101 (28) 01 
(54) Hộp đựng màng bọc thực 

phẩm 

(51) 09-03 

(22) 20.01.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty TNHH kinh doanh thực phẩm Hoàng Phát  (VN) 

Số 17, ngõ 155/116, đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(72) Phạm Đăng Bảo (VN) 
(55)  
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(11) 25703 

(21) 3-2015-00108 (28) 01 
(54) Thanh nhựa định hình (51) 25-01 

(22) 21.01.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty TNHH nhựa Nam Thành  (VN)

Số 14, ngách 299/55/5, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(72) Cung Quỳnh Giao (VN) 
(55)  
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(11) 25704 

(21) 3-2015-00110 (28) 01 
(54) Tấm lót (51) 02-07, 02-99 

(22) 21.01.2015 (43) 25.05.2015 
(30) 29/497,133 21.07.2014 US 
(71) Columbia Sportswear North America, Inc.  (US)

14375 NW Science Park Drive, Portland, OR 97229, United States of America 
(72) Christopher R. Araujo (US), David Reid (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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529 

(11) 25705 

(21) 3-2015-00141 (28) 01 
(54) Mô tơ điện (51) 13-01 

(22) 27.01.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất - thương mại cơ khí Hồng Ký  (VN) 

38 Tây Lân, khu phố 7, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Dương Tuấn Ngọc (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                          1.1                                1.2                            1.3 
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công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
530 

(11) 25706 

(21) 3-2015-00159 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 28.01.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Vĩnh 

Thuận  (VN) 

Lô số 54 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Kỳ Quang (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  

 
 
 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
531 

(11) 25707 

(21) 3-2015-00160 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 28.01.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Vĩnh 

Thuận  (VN) 

Lô số 54 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Kỳ Quang (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  

 
 
 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
532 

(11) 25708 

(21) 3-2015-00181 (28) 01 
(54) Gạch lát đường (51) 25-01 

(22) 30.01.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Eco-Top CO., LTD.  (KR) 

Jungili 16-4, Suckjukeup, Chilgokgun, Kyungbuk 718-832, Republic of Korea 
(72) CHOI, Kyoung Young (KR), YU, Heung Sik (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                                         1.1                                   1.2  
 
 

    
 
 

                       1.3                               1.4                               1.5                               1.6 
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công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
533 

(11) 25709 

(21) 3-2015-00192 (28) 01 
(54) Túi (51) 09-05 

(22) 30.01.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa  (VN)

248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
(72) Lê Hữu Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

   
 
 

                                       1.1                                                1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
534 

(11) 25710 

(21) 3-2015-00201 (28) 01 
(54) Màn chiếu cong (51) 16-01, 16-99 

(22) 03.02.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Ngô Nhật Huy  (VN) 

3/12/8 Thành Thái, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Nhật Huy (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                                   1.1                                            1.2 
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công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
535 

(11) 25711 

(21) 3-2015-00224 (28) 01 
(54) Ghế xích đu (51) 06-01 

(22) 06.02.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Phạm Thị Kim Hà  (VN) 

Thôn 4, xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 
(72) Phạm Thị Kim Hà (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

     
 
 

                    1.1                               1.2                             1.3                                     1.4 
 
 

    
 
 

                             1.5                                             1.6                                      1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
536 

(11) 25712 

(21) 3-2015-00250 (28) 01 
(54) Thiết bị điện tử (51) 14-01, 14-02, 14-03, 10-02, 10-03, 10-

04, 24-02, 11-01 
(22) 11.02.2015 (43) 25.05.2015 
(30) 29/499,042 11.08.2014 US 
(71) Apple Inc.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America 
(72) Jody AKANA (US), Bartley K ANDRE (US), Shota AOYAGI  (JP), Anthony Michael 

ASHCROFT (FR), Jeremy BATAILLOU (FR), Daniel J. COSTER (NZ), Daniele DE 
IULIIS (IT), M. Evans HANKEY (US), Julian HOENIG (AT), Richard P. HOWARTH 
(GB), Jonathan P. IVE (GB), Duncan Robert KERR  (GB), Marc A. NEWSON  (AU), 
Matthew Dean ROHRBACH (US), Peter RUSSELL-CLARKE (AU), Benjamin Andrew 
SHAFFER (US), Mikael SILVANTO (FI), Christopher J. STRINGER (AU), Eugene 
Antony WHANG (CA), Rico ZORKENDORFER (DE) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(55)  

 
 
 
 

    
 

                                                      1.1                                 1.2 
 

    
 

                                                1.3                         1.4               1.5      1.6 
 

   
 

                                                           1.7                             1.8 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
537 

(11) 25713 

(21) 3-2015-00252 (28) 01 
(54) Dây (51) 14-99, 10-07, 24-99, 11-01 

(22) 11.02.2015 (43) 25.05.2015 
(30) 29/498,990 11.08.2014 US 
(71) Apple Inc.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America 
(72) Jody AKANA  (US), Bartley K. ANDRE (US), Shota AOYAGI (JP), Anthony Michael 

ASHCROFT  (FR), Jeremy BATAILLOU  (FR), Daniel J. COSTER (NZ), Daniele DE 
IULIIS (IT), M. Evans HANKEY (US), Julian HOENIG (AT), Richard P. HOWARTH 
(GB), Jonathan P. IVE (GB), Duncan Robert KERR (GB), Marc A. NEWSON (AU), 
Matthew Dean ROHRBACH  (US), Peter RUSSELL-CLARKE  (AU), Benjamin 
Andrew SHAFFER (US), Mikael SILVANTO (FI), Christopher J. STRINGER (AU), 
Eugene Antony WHANG (CA), Rico ZORKENDORFER (DE) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(55)  

 
 
 
 
 

        
 
 

                       1.1                            1.2            1.3     1.4      1.5   1.6                 1.7 
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công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
538 

(11) 25714 

(21) 3-2015-00253 (28) 01 
(54) Dây (51) 14-99, 10-07, 24-99, 11-01 

(22) 11.02.2015 (43) 25.05.2015 
(30) 29/499,052 11.08.2014 US 
(71) Apple Inc.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America 
(72) Jody AKANA (US), Bartley K. A.NDRE (US), Shota AOYAGI (JP), Anthony Michael 

ASHCROFT  (FR), Jeremy BATAILLOU  (FR), Daniel J. COSTER (NZ), Daniele DE 
IULIIS  (IT), M. Evans HANKEY (US), Julian HOENIG (AT), Richard P. HOWARTH 
(GB), Jonathan P. IVE (GB), Duncan Robert KERR (GB), Marc A. NEWSON  (AU), 
Matthew Dean ROHRBACH (US), Peter RUSSELL-CLARKE  (AU), Benjamin Andrew 
SHAFFER (US), Mikael SILVANTO (FI), Christopher J. STRINGER (AU), Eugene 
Antony WHANG (CA), Rico ZORKENDORFER (DE) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(55)  

 
 
 
 

        
 
 

                     1.1                            1.2             1.3      1.4     1.5     1.6                    1.7 
 
 

   
 
 

                                                               1.8                         1.9 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
539 

(11) 25715 

(21) 3-2015-00255 (28) 01 
(54) Dây (51) 14-99, 10-07, 24-99, 11-01 

(22) 11.02.2015 (43) 25.05.2015 
(30) 29/498,996 11.08.2014 US 
(71) Apple Inc.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America 
(72) Jody AKANA (US), Bartley K. ANDRE (US), Shota AOYAGI (JP), Anthony Michael 

ASHCROFT (FR), Jeremy BATAILLOU (FR), Daniel J. COSTER (NZ), Daniele DE 
IULIIS  (IT), M. Evans HANKEY  (US), Julian HOENIG  (AT), Richard P. 
HOWARTH (GB), Jonathan P. IVE (GB), Duncan Robert KERR  (GB), Marc A. 
NEWSON (AU), Matthew Dean ROHRBACH (US), Peter RUSSELL-CLARKE (AU), 
Benjamin Andrew SHAFFER (US), Mikael SILVANTO (FI), Christopher J. STRINGER 
(AU), Eugene Antony WHANG (CA), Rico ZORKENDORFER (DE) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(55)  

 
 
 
 
 

        
 
 

                   1.1                            1.2                1.3      1.4     1.5   1.6                     1.7 
 
 

   
 
 

                                                          1.8                            1.9 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
540 

(11) 25716 

(21) 3-2015-00257 (28) 01 
(54) Dây (51) 14-99, 10-07, 24-99, 11-01 

(22) 11.02.2015 (43) 25.05.2015 
(30) 29/498,994 11.08.2014 US 
(71) Apple Inc.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America 
(72) Jody AKANA (US), Bartley K. ANDRE (US), Shota AOYAGI (JP), Anthony Michael 

ASHCROFT (FR), Jeremy BATAILLOU (FR), Daniel J. COSTER (NZ), Daniele DE 
IULIIS (IT), M. Evans HANKEY (US), Julian HOENIG (AT), Richard P. HOWARTH 
(GB), Jonathan P. IVE (GB), Duncan Robert KERR (GB), Marc A. NEWSON (AU), 
Matthew Dean ROHRBACH (US), Peter RUSSELL-CLARKE (AU), Benjamin Andrew 
SHAFFER (US), Mikael SILVANTO (AU), Christopher J. STRINGER (AU), Eugene 
Antony WHANG (CA), Rico ZORKENDORFER (DE) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(55)  

 
 
 
 

        
 
 

                  1.1                             1.2              1.3     1.4       1.5   1.6                        1.7 
 
 

   
 
 

                                                              1.8                      1.9 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
541 

(11) 25717 

(21) 3-2015-00260 (28) 02 
(54) Bộ phận lắp dây dùng cho 

thiết bị điện tử 

(51) 14-99, 10-07, 24-99, 11-01 

(22) 11.02.2015 (43) 25.05.2015 
(30) 29/499,069 11.08.2014 US 
(71) Apple Inc.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America 
(72) Jody AKANA  (US), Bartley K. ANDRE (US), Shota AOYAGI  (JP), Anthony Michael 

ASHCROFT  (FR), Jeremy BATAILLOU (FR), Daniel J. COSTER (NZ), Daniele DE 
IULIIS (IT), M. Evans HANKEY  (US), Julian HOENIG (AT), Richard P. HOWARTH  
(GB), Jonathan P. IVE (GB), Duncan Robert KERR  (GB), Marc A. NEWSON (AU), 
Matthew Dean ROHRBACH  (US), Peter RUSSELL-CLARKE (AU), Benjamin Andrew 
SHAFFER (US), Mikael SILVANTO (FI), Christopher J. STRINGER (AU), Eugene 
Antony WHANG  (CA), Rico ZORKENDORFER (DE) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(55)  

 
 
 
 

   
 
 

                                                     1.1                                      1.2  
 
 

     
 
 

                                           1.3                                       1.4                     1.5      1.6 
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công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
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                                                       2.7                                    2.8 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
543 

(11) 25718 

(21) 3-2015-00262 (28) 01 
(54) Thiết bị điện tử (51) 14-01, 14-02, 14-03, 10-02, 10-03, 10-

04, 24-02, 11-01 
(22) 11.02.2015 (43) 25.05.2015 
(30) 29/501,752 08.09.2014 US 
(71) Apple Inc.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America 
(72) Jody AKANA (US), Bartley K. ANDRE (US), Shota AOYAGI  (JP), Anthony Michael 

ASHCROFT  (FR), Jeremy BATAILLOU (FR), Daniel J. COSTER (NZ), Daniele DE 
IULIIS (IT), M. Evans HANKEY  (US), Julian HOENIG (AT), Richard P. HOWARTH 
(GB), Jonathan P. IVE (GB), Duncan Robert KERR  (GB), Marc A. NEWSON  (AU), 
Matthew Dean ROHRBACH (US), Peter RUSSELL-CLARKE  (AU), Benjamin Andrew 
SHAFFER (US), Mikael SILVANTO (FI), Christopher J. STRINGER (AU), Eugene 
Antony WHANG (CA), Rico ZORKENDORFER (DE) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(55)  

 
 
 

      
 

                       1.1                             1.2                                1.3                             1.4 
 

       
 

                 1.5                         1.6              1.7        1.8                   1.9                        1.10 
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công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
544 

(11) 25719 

(21) 3-2015-00267 (28) 01 
(54) Dây (51) 14-99, 10-07, 24-99, 11-01 

(22) 11.02.2015 (43) 25.05.2015 
(30) 29/499,052 11.08.2014 US 
(71) Apple Inc.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America 
(72) Jody AKANA (US), Bartley K. ANDRE (US), Shota AOYAGI  (JP), Anthony Michael 

ASHCROFT (FR), Jeremy BATAILLOU (FR), Daniel J. COSTER (NZ), Daniele DE 
IULIIS (IT), M. Evans HANKEY (US), Julian HOENIG (AT), Richard P. HOWARTH 
(GB), Jonathan P. IVE (GB), Duncan Robert KERR (GB), Marc A. NEWSON (AU), 
Matthew Dean ROHRBACH (US), Peter RUSSELL-CLARKE (AU), Benjamin Andrew 
SHAFFER (US), Mikael SILVANTO (FI), Christopher J. STRINGER (AU), Eugene 
Antony WHANG (CA), Rico ZORKENDORFER (DE) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(55)  

 
 
 
 
 

        
 
 

                         1.1                         1.2             1.3   1.4     1.5    1.6                   1.7 
 
 

   
 
 

                                                            1.8                           1.9 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
545 

(11) 25720 

(21) 3-2015-00288 (28) 01 
(54) Nắp che tai nghe dùng cho 

bộ tai nghe 

(51) 14-01 

(22) 13.02.2015 (43) 25.05.2015 
(30) 30-2014-0042146 28.08.2014 KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) KI-EON LEE (KR), SEUNG-HO JUNG (KR), JIN-MAN CHUNG (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

       
 
 

                   1.1                         1.2                         1.3                       1.4                        1.5  
 
 

    
 
 

                          1.6                              1.7                         1.8                           1.9 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
546 

(11) 25721 

(21) 3-2015-00290 (28) 01 
(54) Két sắt (51) 06-04 

(22) 13.02.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ cơ khí Toàn Gia  (VN)

Số 94, đường ĐX95, khu 6, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
(72) Hồ Văn Du (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                       1.1                             1.2                                1.3 
 
 

    
 
 

                             1.4                            1.5                           1.6                         1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
547 

(11) 25722 

(21) 3-2015-00292 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 14.02.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Như Hải Lê  (VN) 

02A2 ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Thái Văn Hừng (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

   
 
 

                                                         1.2                                  1.3 
 
 

    
 
 

                    1.4               1.5                           1.6                                     1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
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(11) 25723 

(21) 3-2015-00293 (28) 01 
(54) Cụm ống nối của máy hút 

bụi 

(51) 15-05 

(22) 14.02.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty TNHH EUNSUNG ELECTRONICS VINA  (VN)

Lô K01-KCN Quế Võ (Khu vực mở rộng), xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh 

(72) Đinh Văn Quang  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

      
 

                    1.1                                  1.2                               1.3                               1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
549 

(11) 25724 

(21) 3-2015-00294 (28) 01 
(54) Đầu gậy chơi gôn (51) 21-02 

(22) 14.02.2015 (43) 25.05.2015 
(30) 29/499,362 14.08.2014 US 
(71) Karsten Manufacturing Corporation  (US)

2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, United States of America 
(72) Ryan M. Stokke  (US), Xiaojian Chen (US), Eric J. Morales (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 

                                                           1.1                            1.2 
 
 

   
 
 

                                                         1.3                                 1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
550 

(11) 25725 

(21) 3-2015-00295 (28) 01 
(54) Tấm ván đầu giường (51) 06-02 

(22) 24.02.2015 (43) 25.05.2015 
(30) 15-E0005-0101 14.01.2015 MY 
(71) TUBE HOME (M) SDN BHD  (MY) 

No.6 Jalan Perusahaan 2, Kawasan Perusahaan Beranang, Hulu Langat, 43700 Selangor 
Darul Ehsan, Malaysia 

(72) Dato' Tan Yok Chin (MY) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                    1.1                                     1.2                                1.3 
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công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
551 

(11) 25726 

(21) 3-2015-00300 (28) 01 
(54) Hệ thống âm thanh (51) 14-01 

(22) 25.02.2015 (43) 25.05.2015 
(30) 29/501,559 05.09.2014 US 
(71) Bose Corporation  (US)

The Mountain, Framingham, Massachusetts 01701-9168, United States of America 
(72) Jay Pupecki (US), David H. Pitcher (US), Wei Wen Hung (SG) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

  
 
 

1.1 
 
 

   
 
 

                               1.2                                        1.3                                    1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
552 

(11) 25727 

(21) 3-2015-00302 (28) 01 
(54) Máy gặt đập liên hợp (51) 15-03 

(22) 26.02.2015 (43) 25.05.2015 
(30) 2014-020774 19.09.2014 JP 
(71) KUBOTA CORPORATION  (JP) 

2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka 5568601, Japan 
(72) Taiki FURUKI (JP), Junta KUWAE (JP), Ryosuke KOMIYA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 

      
 
 

                     1.1                                   1.2                                   1.3                             1.4 
 
 

   
 
 

                                                       1.5                                    1.6  
 
 

   
 
 

                                         1.7                      1.8                           1.9 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
553 

(11) 25728 

(21) 3-2015-00303 (28) 01 
(54) Máy gặt đập liên hợp (51) 15-03 

(22) 26.02.2015 (43) 25.05.2015 
(30) 2014-020775 19.09.2014 JP 
(71) KUBOTA CORPORATION  (JP) 

2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka 5568601, Japan 
(72) Taiki FURUKI (JP), Junta KUWAE (JP), Ryosuke KOMIYA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 25785 

(21) 3-2015-00409 (28) 02 
(54) Dụng cụ cho người hút 

thuốc 

(51) 27-99 

(22) 13.03.2015 (43) 25.05.2015 
(30) 001428379 16.01.2015 EM 
(71) Philip Morris Products S.A.  (CH)

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) Rory McGarry (CA), George Barrett (GB), Florent Cuchet (FR), Cathal Loughnane (IE) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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(11) 25786 

(21) 3-2015-00413 (28) 01 
(54) Khớp nối (51) 07-05, 08-08 

(22) 16.03.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu Kim Đông 

Hưng  (VN) 

6/4C Hiệp Thành 37, khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Bùi Thị Thu Hương (VN) 
(55)  
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(11) 25787 

(21) 3-2015-00415 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 16.03.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hoà  (VN)

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(72) Nguyễn Hoàng Yến (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  
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(11) 25788 

(21) 3-2015-00423 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 18.03.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Nguyễn Quang Phổ  (VN)

Khu 3, thôn Dẫn Tự, xã Tân Cương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
(72) Nguyễn Quang Phổ  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25789 

(21) 3-2015-00424 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 18.03.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Sinh Thái  (VN) 

02 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Hứa Tất Đạt (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 25790 

(21) 3-2015-00425 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 18.03.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Sinh Thái  (VN) 

02 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hứa Tất Đạt (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 25791 

(21) 3-2015-00426 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 18.03.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Sinh Thái  (VN) 

02 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hứa Tất Đạt (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
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(11) 25792 

(21) 3-2015-00427 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 18.03.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Sinh Thái  (VN) 

02 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hứa Tất Đạt (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 25793 

(21) 3-2015-00428 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 18.03.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Sinh Thái  (VN) 

02 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hứa Tất Đạt (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 25794 

(21) 3-2015-00429 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 18.03.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Sinh Thái  (VN) 

02 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hứa Tất Đạt (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 25795 

(21) 3-2015-00434 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 19.03.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại và xây dựng TP  (VN)

Số 4/10/191 đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
(72) Nguyễn Minh Dũng (VN) 
(55)  
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(11) 25796 

(21) 3-2015-00443 (28) 01 
(54) ống phun thuốc trừ sâu (51) 22-06 

(22) 20.03.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại Đức Thịnh  (VN)

Số 2 Quang Trung, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  
(72) Đỗ Đức Thịnh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 25797 

(21) 3-2015-00444 (28) 01 
(54) ống phun thuốc trừ sâu (51) 22-06 

(22) 20.03.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại Đức Thịnh  (VN)

Số 2 Quang Trung, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  
(72) Đỗ Đức Thịnh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 25798 

(21) 3-2015-00447 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 23.03.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây  (VN)

Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Văn Lí (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 25799 

(21) 3-2015-00449 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 23.03.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty cổ phần đồ uống cao cấp Thái Lan  (VN)

Thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
(72) Trần Văn Khanh (VN) 
(55)  
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(11) 25800 

(21) 3-2015-00450 (28) 03 
(54) Bao gói bánh pía (51) 09-05 

(22) 23.03.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty TNHH chế biến thực phẩm bánh pía lạp xưởng Tân Huê 

Viên  (VN) 

Số 153 quốc lộ 1A, ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng  
(72) Thái Tuấn (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 25801 

(21) 3-2015-00451 (28) 01 
(54) Bao gói bánh pía (51) 09-05 

(22) 23.03.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Công ty TNHH chế biến thực phẩm bánh pía lạp xưởng Tân Huê 

Viên  (VN) 

Số 153 quốc lộ 1A, ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng  
(72) Thái Tuấn (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 25802 

(21) 3-2015-00458 (28) 01 
(54) Máy in (51) 18-02 

(22) 25.03.2015 (43) 25.05.2015 
(30) 2014-021587 29.09.2014 JP 
(71) SATO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

7-1, Shimomeguro 1-chome, Meguro-ku Tokyo 153-0064 Japan 
(72) Taichi OZAWA (JP), Keita KURAMOCHI  (JP), Tamotsu KATAYAMA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 25803 

(21) 3-2015-00471 (28) 01 
(54) Thiết bị sạc (51) 13-02 

(22) 26.03.2015 (43) 25.05.2015 
(71) Đoàn Hiệp  (VN) 

58/48 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đoàn Hiệp  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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Phần iv 

 

đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 

 

(210) 4-2014-07810 (220) 14.04.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) VALDIMIR PTE. LTD.   (SG) 

50 Rames Place, # 35-01 Singapore Land 
Tower, SINGAPORE 048623  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học cho chương trình máy tính, xuất bản phẩm điện 

tử (có thể tải xuống được), máy tính và phần mềm máy tính, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, 
điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng dạy; thiết bị 
và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi tích, điều chỉnh hoặc điều khiển điện 
năng; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, 
đĩa ghi; đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; cơ cấu cho thiết bị 
vận hành bằng tiền xu; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi tính; phần 
mềm máy tính; phụ kiện máy tính, dây cáp máy tính, thiết bị dập lửa; thiết bị âm thanh 
báo động  máy báo động bằng âm thanh; ăng ten thu phát sóng vô tuyến; nhật ký điện tử; 
thiết bị báo động; chuông báo cháy; máy đo độ cao; bộ khuếch đại âm thanh; máy trả lời 
tự động; tắm che chống chói mắt; tấm chắn chống loá mắt; kính chống loá mắt; thiết bị 
chống nhiễu (điện); thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; 
túi chuyên dụng đựng máy tính xách tay; dụng cụ đo khí áp; thiết bị nạp ắc quy; chuông 
điện báo động; chuông báo hiệu; chuông (thiết bị báo động); ống nhòm; áo vest chống 
đạn; áo gilê chống đạn; đĩa máy tính; máy tính; máy quay video xách tay có kèm theo bộ 
phận ghi hình; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); thẻ từ được mã hoá; phim hoạt hình; 
hộp đựng kính đeo mắt hộp đựng kính đeo mắt không gọng; máy cát sét; dây treo trang trí 
điện thoại di động; dây xích đeo của kính mắt dây xích của kính đeo mắt không gọng; 
thiết bị sạc cho pin điện; chip (mạch tích hợp); máy ghi thời gian (thiết bị ghi thời gian); 
đồng hồ chấm công (thiết bị ghi thời gian); quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng 
chống bức xạ và phòng chống cháy; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; cơ cấu 
vận hành bằng đồng xu cho máy thu hình; thiết bị điện dùng cho đảo mạch; bộ chuyển 
mạch điện; máy đọc đĩa compắc; máy so mẫu; la bàn (dụng cụ đo); la bàn chỉ hướng; 
thiết bị bộ nhớ máy vi tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; bàn phím máy vi tính; 
chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; chương trình trò chơi trên máy tính; máy vi 
tính; máy in để dùng với máy vi tính; hộp đựng kính áp tròng; dụng cụ cho lĩnh vực vũ 
trụ; máy gia tốc cộng hưởng từ; buồng tối (nhiếp ảnh); thiết bị để xử lý dữ liệu; vật mang 
dữ liệu từ tính; vật mang dữ liệu quang học; bộ tách sóng; bộ dò khói; thiết bị chẩn đoán 
không dùng cho mục đích y tế; máy đọc để viết chính tả; khung cho ảnh kỹ thuật số; đĩa 
compắc (nghe-nhìn); đĩa compắc (bộ nhở chỉ đọc); đĩa quang; đĩa từ; thiết bị đo khoảng 
cách; thiết bị ghi khoảng cách/thiết bị để ghi khoảng cách; bộ quần âo lặn; thiết bị định 
lượng thiết bị dùng để định lượng; nhạc chuông có thể tải về được dùng cho điện thoại di 
động; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hinh ảnh có thể tải về được; ổ đĩa cho 
máy vi tính; chuông cửa điện; thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi; nhãn điện tử cho hàng 
hoá; thiết bị mã hoá từ tính; thiết bị để phóng đại (nhiếp ảnh); dây nhỏ đeo kính mắt dây 
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của kính đeo mắt không gọng; thiết bị biên tập cho phim điện ảnh thiết bị dùng để biên 
tập lại phim đã quay; bộ lọc dùng cho mặt nạ hô hấp; thiết bị chữa cháy thiết bị dập lửa; 
thiết bị phòng cháy và chữa cháy; gậy dập lửa; quần áo bảo hộ phòng chống cháy; bơm 
cứu hỏa; chăn dập lửa; đèn chớp (nhiếp ảnh); đĩa mềm; thiết bị phân tích thực phẩm; quần 
áo bảo hộ chống lửa; thiết bị định vị toàn cầu; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; găng 
tay cho thợ lặn; tai nghe; thiết bị điều chỉnh nhiệt; mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm cho thể 
thao; mũ bảo hiểm dùng cho người cưỡi ngựa hoặc đua xe đạp; thiết bị kỹ thuật tạo ảnh ba 
chiều khi có ánh sáng thích hợp; vòng đeo tay từ tính đã được mã hoá dùng để nhận dạng; 
thẻ nhận dạng từ tính; thiết bị chỉ báo định lượng; bộ chỉ báo tốc độ; mạch tích hợp; thẻ 
mạch tích hợp (thẻ thông minh)/thẻ thông minh (thẻ mạch tích hợp); thiết bị liên lạc; giao 
điện cho máy tính; máy hát tự động/máy hát tự động vận hành bằng đồng xu; máy hát tự 
động cho máy tính; bộ sử dụng điện thoại không dùng tay; vật đệm đầu gối cho người lao 
động; đèn chiếu quang học/đèn quang học; đèn chiếu cho phim đèn chiếu; máy tính xách 
tay; thiết bị tạo laze không cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; phao cứu sinh; 
áo phao cứu sinh; đai an toàn; bè cứu sinh, bộ biến đổi ánh sáng, dùng điện/bộ điều chỉnh 
ánh sáng, dùng điện; đèn đi ốt phát quang (LED); khoá điện; máy đo tốc độ (dụng cụ đo); 
loa; băng từ; dây từ; nam châm; nam châm trang trí; kính lúp (quang học); la bàn đi biển; 
mặt nạ bảo hiểm; mặt nạ của thợ lặn; máy móc và dụng cụ để thử nghiệm vật liệu; dụng 
cụ đo; thiết bị đo; thiết bị đo, bằng điện; dụng cụ đo đạc; biển báo hiệu cơ học; dụng cụ 
khí tượng; micrô; bộ vi xử lý; dụng cụ đo khoảng cách đã đi dùng cho phương tiện giao 
thông hay xe cộ đồng hồ ghi cây số cho xe cộ; mô đem; máy đếm và phân loại tiền; thiết 
bị giám sát, dùng điện; màn hình (phần cứng máy vi tính); công cụ giám sát (chương trình 
máy tính); chuột máy vi tính (thiết bị xử ly dữ liệu); thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị 
báo hiệu hàng hải; dụng cụ hàng hải; tín hiệu bằng đèn neon; lưới bảo hộ phòng ngừa tai 
nạn; lưới bảo hiểm, lưới cứu hộ; máy tính xách tay; bảng thông báo điện tử; dụng cụ quan 
sát; sợi quang (dây dẫn tia sáng) sợi quang học (sợi dẫn tia sáng); miếng đệm lót chuột 
máy vi tính; thiết bị đếm bước chân; bút điện tử (thiết bị hiển thị); thiết bị ngoại vi máy vi 
tính; kinh tiềm vọng; máy quay đĩa /đĩa ghi âm thanh; thiết bị sao chụp (dạng chụp ảnh, 
tĩnh điện, nhiệt); thiết bị điện báo truyền ảnh; máy đọc đĩa DVD máy tính bỏ túi; thiết bị 
chỉ hướng điện tử có phát sáng; máy nghe nhạc cầm tay; thiết bị đo chính xác; máy báo 
hiệu tự động sự mất áp lực trong các lốp hơi, thiết bị báo hiệu tự động sự tụt áp trong lốp 
xe cộ; nút chỉ báo áp lực cho van; bộ đo áp suất áp kế; thiết bị đo áp suất; bộ chỉ báo áp 
suất; mạch in; bảng mạch in; máy dò cho mục đích khoa học; bộ xử lý (bộ xử lý trung 
tâm) thiết bị xử lý trung tâm (bộ xử lý cho máy tính); chương trình máy vi tính (phần 
mềm có thể tải xuống được); màn hình chiếu; thiết bị chiếu hình; thiết bị bảo hộ phòng 
chống tai nạn cho cá nhân; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; máy dập thẻ cho văn 
phòng; thiết bị rada; máy nhắn tin vô tuyến điện; thiết bị tia X dùng cho mục đích công 
nghiệp; máy thu thanh; máy thu thanh trên xe cộ; bộ thiết bị điện báo vô tuyến; bộ thiết bị 
điện thoại vô tuyến; thiết bị an toàn giao thông đường sắt; bộ đọc mã vạch; máy đọc ký tự 
quang; bộ đọc (thiết bị xử lý dữ liệu); ống nghe điện thoại; máy thu thanh và thu hình; 
máy quay đĩa; đĩa phản quang cho trang phục, để phòng ngừa tai nạn giao thông; thiết bị 
điều chỉnh điện; rơle điện; hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công 
nghiệp; thiết bị điện động cho điều khiển từ xa các tín hiệu; thiết bị điều khiển từ xa; mặt 
nạ phòng độc để lọc không khí; mặt nạ phòng hơi độc không dùng cho hô hấp nhân tạo, 
mặt nạ phòng độc không dùng cho hô hấp nhân tạo; biến trở; tín hiệu giao thông loại phản 
quang hoặc cơ học; que dò của người tim mạch nước; thước (dụng cụ đo); thiết bị đo độ 
đường; vải nhựa cứu hộ; dụng cụ đo độ mặn của nước; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; vệ 
tinh nhân tạo dùng cho mục đích khoa học; cân đĩa; máy quét (thiết bị xử lý dữ liệu); thiết 
bị lặn có bình khí nén; thiết bị an ninh; giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa; 
đèn báo hiệu; bảng báo hiệu, phản quang hoặc cơ học; còi báo hiệu; thiết bị truyền phát 
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tín hiệu điện tử; biển báo hiệu, phản quang hoặc cơ học; biển báo hiệu, phản quang; còi 
báo động; thiết bị đo độ dày của da; máy chiếu kính ảnh thiết bị chiếu phim dương bản; 
thiết bị hiển thị độ dốc máy đo độ nghiêng thiết bị chỉ báo độ dốc; bít tất, sưởi bằng điện; 
phần mềm máy tính (ghi sẵn); vật ghi âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị ghi 
âm thanh; thiết bị tái tạo âm hanh; thiết bị định vị bằng âm thanh; dây dò độ sâu; mắt 
kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; bao kính đeo mắt; kính đeo mắt (quang học); phụ kiện 
của kính mắt, kính đeo mắt, kính râm; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; thiết bị đo 
tốc độ (nhiếp ảnh); bộ điều chỉnh tốc độ của máy quay đĩa; thước ni vô đo mức thăng 
bằng; kính bảo hộ cho thể thao; hệ thống phun nước dùng cho cứu hoả; thiết bị lái tự 
động, dùng cho xe cộ; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; kính xem hình nổi; thiết 
bị xem hình nổi; dải băng ghi âm thanh; kính quang phổ; kính râm; máy ghi băng; thiết bị 
băng từ cho máy vi tính; thiết bị khử từ cho băng từ; thiết bị giảng dạy; phần cứng để thực 
hiện viễn thông (thiết bị viễn thông); điện thoại; máy truyền phát điện thoại; điện thoại di 
động; máy telex máy chữ điện báo; máy phóng đại chữ; thiết bị thu hình; máy rút tiền tự 
động (ATM); thiết bị chỉ báo nhiệt độ; bảng chỉ báo nhiệt độ, không dùng cho mục đích y 
tế; thiết bị đầu cuối (điện); hệ thống phòng trộm, chạy điện; nhiệt kế không dùng cho mục 
đích y tế; máy điều nhiệt; máy điều nhiệt dùng cho xe cộ; thiết bị phân phối vé; bộ 
chuyển mạch định thời gian tự động; thiết bị ghi thời gian; thiết bị đếm tự động; thiết bị 
đèn tín hiệu giao thông (thiết bị báo hiệu); thiết bị truyền phát (viễn thông); bộ thiết bị 
truyền phát (viễn thông); phim dương bản (nhiếp ảnh) bản kính dương (nhiếp ảnh); bộ thu 
phát sóng; niệu kế; thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); thiết bị dẫn đường cho xe cộ (máy vi 
tính trên xe cộ); thiết bị ghi hình; băng ghi hình; hộp đựng băng trò chơi viđêô; màn hình 
viđêô; điện thoại hình; băng viđêô; bộ ngắm nhiếp ảnh; vôn kế; máy để bỏ phiếu; miếng 
bán dẫn cho mạch tích hợp; máy thu và phát vô tuyến xách tay; biển cảnh báo hình tam 
giác dùng cho xe cộ bị hỏng; máy cân; thiết bị và dụng cụ để cân; ống chỉ hướng gió; cột 
ăng ten vô tuyến; dây điện thoại; giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy vi tính; ống tia X không 
dùng cho mục đích y tế; thiết bị tia X không dùng cho mục đích y tế; máy chụp tia X, 
không dùng cho mục đích y tế; hệ thống và thiết bị phát tia X, không dùng cho mục đích 
y tế; thiết bị bảo hộ phòng chống tia X, không dùng cho mục đích y tế; phần cứng, phần 
mềm hệ thống, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy vi tính; chương trình phần mềm cho 
điện thoại di động, máy tính bảng, thiết bị cầm tay và máy vi tính; phần mềm máy tính 
được cung cấp trên Internet; thiết bị trả lời tự động dùng cho thiết bị liên lạc; thiết bị mã 
hóa; thiết bị mã hóa và giải mã tín hiệu; băng thu thanh, đĩa mềm, đĩa CD ROMS và đĩa 
DVD ROMS; chương trình lưu trữ dữ liệu; máy tính chủ; vỏ (case) máy tính; thiết bị và 
dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc tái tạo dữ liệu, thông tin, tranh, ảnh và/hoặc âm 
thanh; thiết bị và dụng cụ máy tính và điện tử dùng cho việc ghi nợ và/hoặc ghi có tài 
khoản tài chính và/hoặc cho việc thanh toán hàng hóa hoặc dịch vụ; bộ phận và phụ kiện 
cho tất cả các sản phẩm nêu trên.    

 
Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh; dịch vụ chức năng văn 
phòng; quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; phổ biến các 
thông báo quảng cáo; cập nhật tài liệu quảng cáo; quảng cáo rao hàng; đại lý quảng cáo 
đại lý rao hàng; cho thuê không gian quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; thông tin 
thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); phân tích giá thành; 
dịch vụ trả lời điện thoại cho chủ thuê bao vắng mặt; dịch vụ đánh giá kinh doanh; quản 
lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; hỗ trợ quản lý kinh doanh; bán đấu giá; 
dán áp phích quảng cáo quảng cáo ngoài trời; dịch vụ kế toán; kiểm toán kinh doanh; tư 
vấn tổ chức và quảng lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh 
doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; quản lý kinh doanh của những người hoạt động thể 
thao; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 
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dịch vụ so sánh giá cả; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông 
tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy tính cho người khác; trưng bày 
sản phẩm; quảng cáo qua thư; dịch vụ tổ chức lao động để đạt hiệu suất kinh doanh cao 
trong kinh doanh; văn phòng tuyển dụng lao động; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng; quản lý 
tư liệu bằng máy tính; dự báo kinh tế; đại lý xuất - nhập khẩu; hỗ trợ quản lý doanh 
nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; đại lý thông tin thương mại; thông tin kinh doanh; 
điều tra thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; dịch vụ lập hóa đơn; dịch vụ bố trí, 
sắp đặt cho mục đích quảng cáo; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ cố vấn quản lý kinh 
doanh; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; nghiên cứu thị trường; marketing (tiếp thị); dịch vụ 
người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến bán hàng; dịch vụ tóm lược tin tức; 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ thuê ngoài (hỗ trợ kinh doanh); chuẩn bị bảng tiền lương; 
dịch vụ sao chụp; thăm dò dư luận; xử lý văn bản; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt 
hàng; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); sản 
xuất phim quảng cáo; quan hệ công chúng; công việc chuẩn bị cho cột quảng cáo; xuất 
bản tài liệu quảng cáo; soạn thảo tài liệu quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh quảng 
cáo thương mại trên đài phát thanh; tuyển dụng nhân sự; cho thuê thiết bị và máy văn 
phòng; cho thuê máy sao chụp; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền 
thông; sao chụp tài liệu; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối 
chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối 
chế phẩm làm sạch, chế phẩm đánh bóng, chế phẩm cọ rửa, chế phẩm mài mòn, chế phẩm 
vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, 
chất thơm, chế phẩm làm thơm không khí, sản phẩm chăm sóc cá nhân, chế phẩm mỹ 
phẩm, chế phẩm nhuộm râu hoặc tóc, chất dính, chất nền dùng cho nước hoa, hương 
(nhang), gỗ thơm, sáp dùng cho thợ giày, kem đánh giày, sáp đánh giày, và chế phẩm làm 
bóng giày; dịch vụ bản lẻ, bán buôn và phân phối chế phẩm dược và thú y; dịch vụ bán lẻ, 
bán buôn và phân phối chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế, thực phẩm và chất ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, chất bổ sung ăn kiêng 
cho người và động vật; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối cao dán, vật liệu băng bó, 
vật liệu để hàn răng, sáp dùng cho nha khoa, chất khử trùng, chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây 
hại, chất diệt nấm và chất diệt cỏ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối máy và máy 
công cụ, động cơ mô tô và động cơ, cơ cấu ghép nối và bộ phận truyền động của máy 
móc; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối công cụ nông nghiệp, lò ấp trứng, máy bán 
hàng tự động; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng 
hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp 
cứu và giảng dạy; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị và dụng cụ để truyền 
dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển điện, thiết bị chống nhiễu 
(điện); dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh 
và/hoặc hình ảnh; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối cơ cấu cho thiết bị vận hành 
bằng đồng xu, máy đếm tiền, máy tính, đĩa tính; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối 
rnáy tính, phần cứng máy tính, vi chương trình máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị 
ngoại vi máy tính, phụ kiện máy tính, cáp máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, nhật ký điện tử, 
bộ phận của máy tính, phụ tùng cho máy tính; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối 
dụng cụ điện tử, thiết bị điện tử, phụ kiện điện tử; dịch vụ bân lẻ, bán buôn và phân phối 
thiết bị viễn thông và linh kiện viễn thông; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối dụng cụ 
dập lửa, thiết bị dập lửa, thiết bị cứu hỏa, thiết bị phòng cháy, thiết bị báo động, thiết bị 
báo hiệu chống trộm; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối tấm che chống chói mắt/tấm 
chắn chống lóa mắt, kính chống lóa mắt; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối túi, hộp 
đựng, tấm phủ, vỏ bọc, vật chứa đựng, dây buộc, chuông; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và 
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phân phối qần áo bảo hộ, thiết bị an toàn, dụng cụ an toàn, bộ phận của thiết bị và dụng 
cụ an toàn, thiết bị an ninh, dụng cụ an ninh; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết 
bị lặn, dụng cụ lặn, thiết bị thể thao, dụng cụ thể thao; dịch bán lẻ, bán buôn và phân phối 
thiết bị sạc pin, phim hoạt hình; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối dây treo trang trí 
điện thoại di động, dây đeo cho kính mắt/dây đeo cho kính đeo mắt không gọng, và phụ 
kiện của kính mắt, kính đeo mắt và kính râm; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối cơ 
cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu, cơ cấu vận hành bằng đồng xu cho máy thu hình; 
dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối máy gia tốc cộng hưởng từ, buồng tối (nhiếp ảnh), 
bộ dò, thiết bị dò khói, thiết bị chẩn đoán không dùng cho mục đích y tế, khung ảnh kỹ 
thuật số, thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi, thiết bị biên tập cho phim điện ảnh/thiết bị dùng 
để biên tập lại phim đã quay, bộ lọc dùng cho mặt nạ hô hấp, chăn dập lửa, đèn chớp 
(nhiếp ảnh), thiết bị phân tích thực phẩm, thiết bị định vị toàn cầu; dịch vụ bán lẻ, bán 
buôn và phân phối thiết bị điều chỉnh nhiệt, thiết bị kỹ thuật tạo ảnh ba chiều khi có ánh 
sánh thích hợp, đèn chiếu quang học, đèn quang học, đèn chiếu cho phim đèn chiếu, thiết 
bị tạo laze không dùng cho mục đích y tế, đèn đi ốt phát quang (LED), khóa điện; dịch vụ 
bán lẻ, bán buôn và phân phối nam châm, la bàn đi biển, máy móc và dụng cụ để thử 
nghiệm vật liệu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị đo, thiết bị đo bằng điện, 
dụng cụ đo, biển báo cơ học, dụng cụ khí tượng, máy đếm và phân loại tiền, thiết bị kiểm 
tra dùng điện, tín hiệu bằng đèn neon; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối bảng thông 
báo điện tử, dụng cụ quan sát, sợi quang (dây dẫn tia sáng), dây dẫn tia sáng (sợi quang), 
bút điện tử (cho thiết bị hiển thị), kính tiềm vọng, thiết bị sao chụp (dạng chụp ảnh, tĩnh 
điện, nhiệt), thiết bị điện báo truyền ảnh, thiết bị chỉ hướng điện tử có phát sáng, máy 
nghe nhạc cầm tay; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối màn hình chiếu, thiết bị chiếu 
hình, thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống được), máy dập thẻ cho văn phòng, thiết bị 
rađa, thiết bị tia X dùng cho mục đích công nghiệp, thiết bị an toàn giao thông đường sắt, 
bộ đọc mã vạch, máy đọc ky tự quang học; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối hệ 
thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp, thiết bị điện động cho điều 
khiển từ xa các tín hiệu, thiết bị điều khiển từ xa; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối 
mặt nạ phòng độc để lọc không khí, mặt nạ phòng hơi độc không dùng cho hô hấp nhân 
tạo/mặt nạ phòng độc không dùng cho hô hấp nhân tạo; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối tính hiệu giao thông loại phản quang hoặc cơ học, que dò của người tìm mạch nước; 
vải nhựa cứu hộ dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh, vệ 
tinh nhân tạo dùng cho mục đích khoa học; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị 
lặn có bình khí nén, thiết bị an ninh, đèn báo hiệu, bảng báo hiệu (phản quang hoặc cơ 
học), còi báo động, biển báo hiệu phản quang hoặc cơ học, biển báo hiệu phản quang, còi 
báo hiệu; dịch vụ bản lẻ, bán buôn và phân phối may chiếu kính ảnh/ thiết bị chiếu phim 
dương bản, bít tất (sưởi bằng điện), gọng kính đeo mắt, bộ phận của kính đeo mắt, bao 
kính đeo mắt, kính râm; dịch vụ bán lẻ, ban buôn và phân phối thiết bị lái tự động dùng 
cho xe cộ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối phần cứng để thực hiện viễn thông (thiết 
bị viễn thông), máy telex máy chữ điện báo, máy phóng đại chữ, thiết bị thu hình, máy rút 
tiền tự động (ATM), bảng chỉ báo nhiệt độ (không dùng cho mục đích y tế), hệ thống 
phòng trộm chạy điện, thiết bị phân phối vé, bộ chuyển mạch định thời gian tự động, thiết 
bị đếm tự động, thiết bị đèn tín hiệu giao thông (thiết bị báo hiệu), máy để bỏ phiếu; dịch 
vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối ống tia X không dùng cho mục đích y tế, thiết bị tia X 
không dùng cho mục đích y tế; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối hệ thống và thiết bị 
phát tia X (không dùng cho mục đích y tế); dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị 
mã hóa, thiết bị mã hóa và giải mã tín hiệu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối dụng 
cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc tái tạo dữ liệu, thông tin, tranh, ảnh và/hoặc âm thanh; 
dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị và dụng cụ mây tính và điện tử dùng cho 
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việc ghi nợ và/hoặc ghi có tài khoản tài chính và/hoặc cho việc thanh toán hàng hóa hoặc 
dịch vụ, bộ phận và phụ kiện cho tất cả các sản phẩm nêu trên; dịch vụ bán lẻ, bán buôn 
và phân phối đồ dùng, trang thiết bị, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú 
y; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối chân tay giả, mắt giả và răng giả; dịch vụ bán lẻ, 
bán buôn và phân phối thiết bị chỉnh hình, vật liệu để khâu vết thương; dịch vụ bán lẻ, 
bán buôn và phân phối gối hơi dùng cho mục đích y tế, đệm lót hơi dùng cho mục đích y 
tế, đệm hơi dùng cho mục đích y tế, máy xoa bóp đặt trên giường, bơm dùng để hút sữa 
mẹ, bao cao su, dụng cụ tránh thai (không chứa hóa chất), áo chẽn nịt bụng, đệm lót cho 
mục đích y tế; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phồi bình sữa cho trẻ em bú chai sữa cho 
trẻ em bú, đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế, mô cấy dùng trong phẫu thuật 
(vật liệu nhân tạo), bảng chỉ báo nhiệt độ dùng cho mục đích y tế, vật dụng cấp nhiệt cho 
mục đích cấp cứu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối bộ phận và phụ kiện của đồ 
dùng, trang thiết bị, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, chỉnh hình và thú y; 
dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối xe cộ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết 
bị cho việe đi lại trên mặt đất, trên không hoặc dưới nước; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và 
phân phối xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 
dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị, máy móc và dụng cụ hàng không; dịch vụ 
bán lẻ, bán buôn và phân phối phụ tùng, bộ phận và phụ kiện của xe cộ; dịch vụ bán lẻ, 
bán buôn và phân phối phụ tùng, bộ phận và phụ kiện của thiết bị cho việc đi lại trên mặt 
đất, trên không hoặc dưới nước; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối mui xe đẩy trẻ em, 
xà lan, xe đẩy bằng tay, bộ đồ để vá săm xe, săm cho xe đạp; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và 
phân phối dù để nhảy dù, đầu máy toa xe cho đường sắt, vỏ bọc yên xe đạp hoặc xe máy, 
túi đeo sau yên xe đạp, yên xe đạp hoặc xe máy; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối bộ 
phận và phụ kiện của xe đạp và xe máy; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối kim loại 
quý và hợp kim của chúng và sản phẩm bằng kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại quý; 
dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối đồ trang sức, đá quý; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và 
phân phối đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối phụ 
tùng, bộ phận và phụ kiện của đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; dịch vụ bán lẻ, bán buôn 
và phân phối hộp dùng cho ngành sản xuất đồng hồ, đồng tiền xu, hộp đựng đồ trang sức 
(hộp nhỏ), vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang giả rẻ tiền), khuy măng sét, huy chương, kim 
gài để trang sức, ghim cài ca vát, đồng xu lưu niệm; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối giấy, các tông và hàng hóa làm từ giấy và các tông; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối ấn phẩm, vật liệu đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, chất dính cho mục đích văn 
phòng phẩm hoặc gia dụng, vật liệu của nghệ sỹ, bút lông để vẽ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn 
và phân phối máy đánh chữ, đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và 
phân phối đồ dùng giảng dạy và hướng dẫn (trừ thiết bị), vật liệu bằng chất dẻo dùng để 
bao gói, chữ in, bản in đúc; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối máy in địa chỉ, tập 
anbom, vở trang rời; dịch vụ bán lẻ, bản buôn và phân phối dụng cụ của nghệ sỹ, thiết bị 
văn phòng phẩm; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối bìa bọc quyển séc, bản khắc, bản 
khắc axit, bức tượng nhỏ bằng giấy, quả địa cầu, máy in bản viết, lát cắt mô cho mục đích 
giảng dạy, bìa bọc hộ chiếu, tác phẩm nghệ thuật in thạch bản, miếng lót bằng giấy hoặc 
các tông dùng cho cốc vại uống bia, thiếp chúc mừng có nhạc, chữ số (mẫu chữ số), tranh 
in dầu, bức tranh vẽ, bản khắc ảnh, vật liệu để gói làm từ tinh bột, hình in bóc dán (đề 
can); đề can, kiểu chữ (số in và chữ in), chữ để in, thẻ y tế cho thành viên; dịch vụ bán lẻ, 
bán buôn và phân phối vật liệu bằng chất dẻo đùng để bao gói (không bao gồm trong 
nhóm khác); dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối da và giả da, và sản phẩm làm từ vật 
liệu này; dịch vự bán lẻ, bán buôn và phân phối da động vật, da sống, túi, vali và túi du 
lịch; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối ô, dù hoặc lọng, gậy chống, roi da, tấm để che 
mắt ngựa và yên cương; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thùng đựng, hộp đựng; 
dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối vỏ bọc ô, tấm phủ cho động vật/quần áo cho động 
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vật cảnh, tay cầm của gậy chống/tay cầm của gậy ba toong, chăn phủ ngựa, dây đeo để 
giữ trẻ em, hộp chìa khóa, túi cầm tay cho phụ nữ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối 
ba lô/ba lô đeo trên vai, dây đeo qua vai bằng da, dậy để leo núi/gậy leo núi, ví đựng đồ 
trang điểm (chưa có đồ bên trong), ví bỏ tủi, túi có bánh xe để đi mua hàng; dịch vụ bán 
lẻ, bán buôn và phân phối quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và 
phân phối bộ quần áo cho người lướt ván; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối hàng 
mẫu; dịch vụ thư ký; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo; lập các báo cáo thống kê 
kế toán; biên tập số liệu thống kê; lập bản khai thuế; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; 
quảng cáo trên truyền hình quảng cáo thương mại trên truyền hình; kiểm tra tâm lý cho 
việc tuyển chọn nhân sự; dịch vụ ghi chép lại; dịch vụ đánh máy; quản lý quá trình đặt 
hàng; tư vấn quản tý nhân sự; xử lý dữ liệu máy tính; quản lý dữ liệu máy tính; dịch vụ 
thông tin bán hàng, kinh doanh, quảng cáo và khuyến mãi; dịch vụ trả lời điện thoại (cho 
người khác); cung cấp thông tin bán hàng, kinh doanh, quảng cáo và khuyến mãi thông 
qua mạng lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ tập hợp lại, vì lợi ích của người khác, các loại 
hàng hóa, cho phép khách hàng thuận lợi trong việc xem và mua các hàng hóa này từ một 
trang web mua bán hàng hóa trên mạng truyền thông toàn cầu, từ một cửa hàng bán buôn 
và từ một cửa hàng bán lẻ; dịch vụ kinh doanh liên quan đến biên tập và cho thuê danh 
sách địa chỉ thư; dịch vụ đặt mua hàng (cho người khác); dịch vụ quản lý kinh doanh cho 
việc xử lý bán hàng được thực hiện trên mạng internet; dịch vụ thực hiện chương trình 
khách hàng trung thành hoặc kế hoạch khích lệ liên quan đến việc cung cấp lợi ích giá trị 
cho khách hàng; hỗ trợ quản lý kinh doanh; phân tích về quản lý kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên.          

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ 
nhà ở (sở hữu bất (động sản); dịch vụ tính toán bảo hiểm; phân tích tài chính; quản lý các 
căn hộ cho thuê; định giá bất động sản; định giá đồ cổ; định giá các tác phẩm nghệ thuật; 
định giá đồ trang sức quý; định giá tiền xu cổ; định giá tem; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ 
ngân hàng tại nhà; dịch vụ môi giới; môi giới tín chỉ các-bon; dịch vụ thanh toán nợ trước 
khi giải thể (dịch vụ tài chính); đầu tư vốn/quỹ đầu tư; nghiệp vụ thanh toán (tài chính), 
ngân hàng hối đoái (tài chính); thu tiền thuê nhà, bất động sản; tổ chức quyên góp từ 
thiện; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; văn phòng tín dụng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch 
vụ phát hành thẻ tín dụng; môi giới khách hàng; dịch vụ thẻ ghi nợ; hãng thu hồi nợ; dịch 
vụ tư vấn thu hồi nợ; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; đánh giá tài chính (bảo 
hiểm, ngân hàng, bất động sản); ước lượng chi phí sửa chữa (đánh giá tài chính); đánh giá 
tài chính gỗ thẳng định giá tài chính gỗ thẳng; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; 
dịch vụ cấp vốn; bảo hiểm hỏa hoạn; ước định giá trị tài chính/định giá tài chính để tính 
thuế; quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; bảo hiểm y tế; thuê-mua 
tài chính, thuê-mua tài chính giá rẻ; môi giới bất động sản; thông tin tài chính; thông tin 
bảo hiểm; trả góp; môi giới bảo hiểm; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; cho thuê nông trại; 
cho vay theo bảo lãnh; bảo hiểm sinh mạng; cho vay tài chính; quản lý tài chính; bảo 
hiểm hàng hải; dịch vụ đổi tiền; ngân hàng thế chấp; quỹ tương hỗ; dịch vụ cầm đồ; dịch 
vụ quỹ dự trữ hưu bổng; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho 
thuê phòng ở/cho thuê căn hộ; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ 
đồ vật quý giá; dịch vụ quỹ tiết kiệm; môi giới  chứng khoán, môi giới chứng khoán và 
trái phiếu; bảo đảm tài chính; dịch vụ bảng thị giá giao dịch chứng khoán; dịch vụ môi 
giới cổ phiếu; dịch vụ bảo lãnh nợ, bảo lãnh bằng tiền cho hàng hóa lưu kho hải quan, bảo 
lãnh tài chính; phát hành trái phiếu có giá trị; phát hành ngân phiếu ý (séc) du lịch; ủy 
thác quản lý tài chính, dịch vụ ủy thác tài sản (tài chính); ký gửi các đồ vật quý giá; kiểm 
tra ngân phiếu (séc thanh toán); dịch vụ quản lý vốn; lập kế hoạch tài chính; phân tích đầu 
tư; dịch vụ phân bổ danh mục vốn đầu tư; cung cấp thông tin liên quan đến lập kế hoạch 
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tài chính, phân tích đầu tư tài chính, phân bổ danh mục vốn đầu tư và kiến nghị về lựa 
chọn công cụ tài chính thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tài chính; dịch vụ tư 
vấn tài chính; dịch vụ cho vay tiêu dùng; dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến bảo 
hiểm, tài chính, lương hưu, tiền trả hằng năm, bắt động sản, và đầu tư thuê mua tài chính 
giá rẻ; đại lý môi giới bất động sản; định giá ô tô; cung cấp thông tin thuế; dịch vụ tài 
chính liên quan đến chương trình khách hàng thân thiết hoặc chương trình ưu đãi; dịch vụ 
tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên.   

 
 

 
(210) 

 

4-2014-14389 

 
(220) 

 
24.06.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.1.25; 26.1.1; 1.5.1; 1.15.23 
(591) Xanh lam, vàng, trắng, xanh xám nhạt 
(731) SUN LIFE ASSURANCE COMPANY 

OF CANADA  (CA) 
150 King Street West, Suite 1400, 
Toronto, Ontario M5H 1J9, Canada  

(540) 

   

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; cung cấp, quản lý và thực hiện các kế hoạch phúc lợi và các 

kế hoạch đầu tư cá nhân và các quỹ đầu tư, bao gồm các kế hoạch lương hưu, các kế 
hoạch tiết kiệm hưu trí, các kế hoạch thu nhập hưu trí, các kế hoạch tiết kiệm đăng ký và 
không đăng ký, các khoản trợ cấp hàng năm; tư vấn đầu tư và quản lý danh mục đầu tư, 
dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ quỹ tương hỗ; dịch vụ thông tin trong lĩnh vực kỹ năng 
tài chính. 

 

 
(210) 4-2014-17120 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.4.24; 26.4.1 
(731) JOHN LITTLE PTE LTD   (SG) 

6 Raffles Boulevard #02-237 Marina 
Square Singapore 039594  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa và dịch vụ khác nhau (các hàng 

hóa được tập hợp và trưng bày bao gồm: thức ăn và nước uống, sản phẩm thuốc lá, thiết bị 
điện, dược phẩm, mỹ phẩm, đồ trang sức, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ thể thao, đồ 
đạc trong nhà, thảm, đồ sứ, pha lê, đồ chứa đựng và đồ gốm dùng cho gia đình, hành lý, 
văn phòng phẩm, đĩa CD, đĩa DVD, trò chơi video, trò chơi máy tính, tác phẩm âm nhạc 
và tác phẩm nghệ thuật dạng nghe nhìn, đồ chơi, trò chơi, đồ chơi và thiết bị thể thao, đồ 
dùng để sửa sang nhà cửa và tòa nhà (loại đồ dùng tự làm bởi chính bạn), thiết bị và vật 
dụng trồng cây và làm vườn, bày bán hoa tươi, bày bán hàng đấu giá trực tuyến, thiết bị 
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điện và điện tử gia dụng, bếp, bếp có nhiều mặt nấu nướng, lò nướng, tủ lạnh, tủ đông, tủ 
đông lạnh, lò vi sóng, máy giặt, máy sấy quần áo, máy giặt sấy kết hợp, máy rửa bát, thiết 
bị ướp lạnh rượu vang, máy nước nóng, nồi hơi, máy ép chất thải, bộ điều hòa không khí, 
máy sử dụng bằng tay, dụng cụ cầm tay, hàng hóa quang học, máy ảnh và sản phẩm nhiếp 
ảnh, thiết bị trong phòng tắm và để sưởi ấm, phụ kiện thời rang, da và các sản phẩm giả 
da, túi xách, ví đựng tiền, hàng hóa và phụ kiện đi du lịch, đồ gỗ, đồ sành sứ và đồ thủy 
tinh, hàng dệt may, đồ kim chỉ, khăn trải bàn, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, thiết bị và 
đồ dùng cho vật nuôi, phụ kiện cho người hút thuốc lá, tất cả vì lợi ích của người khác, để 
khách hàng dễ xem và mua những hàng hóa và dịch vụ đó từ một cửa hàng bán buôn hoặc 
một cửa hàng bách hóa, cửa hàng bán lẻ quần áo, cửa hàng bán lẻ đồ đạc trong nhà, hoặc 
từ danh mục hàng hóa để đặt hàng qua thư hoặc bằng các phương tiện phát thanh, truyền 
hình, viễn thông hoặc mua sắm trực tuyến thông qua một mạng lưới máy tính toàn cầu; 
dịch vụ tập hợp và trưng bày thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau, vì lợi ích 
của người khác, để người mua dễ xem và mua những dịch vụ đó (bao gồm thông tin về 
các nhà cung cấp dịch vụ đặt vé giải trí, dịch vụ đặt vé chỗ ở tạm thời, đặt vé cho các kỳ 
nghỉ và đặt vé du lịch) từ một trang web mua sắm trực tuyến qua mạng máy tính toàn cầu; 
dịch vụ quảng cáo bằng thư đặt hàng; dịch vụ trang trí quầy hàng; dịch vụ trưng bày hàng 
hóa; phân phát hàng mẫu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ xúc tiến bán hàng; tư vấn 
kinh doanh; thông tin kinh doanh; quản lý dữ liệu bằng máy tính; biên tập thông tin vào 
cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến quản lý dữ liệu và tiếp, thị; 
phân tích dữ liệu; nghiên cứu kinh doanh và phân tích kinh doanh; tổ chức các cuộc triển 
lãm hoặc hội chợ vì mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tất cả thuộc nhóm 35. 

 
 
 

 
(210) 4-2014-19843 (220) 22.08.2014 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Trịnh Lan Phương  (VN) 

Phòng 916, tầng 9, toà nhà CT2A, khu 
đô thị Mỹ  Đình 2, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quảng 

cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); dịch vụ 
trả lời điện thoại (dùng cho chủ thuê bao vắng mặt); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ so sánh giá cả; giới thiệu sản 
phẩm, trưng bày sản phẩm và các hoạt động xúc tiến thương mại khác có liên quan; dịch 
vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); sắp xếp bố trí 
hàng hoá cho người khác (vì lợi ích của người khác), nhằm tạo điều kiện cho khách hàng 
có thể xem và mua hàng một cách thuận tiện hơn trong một khu vực mua sắm, trong một 
cửa hàng tổng hợp, trong siêu thị, trong khu vực mua sắm ảo, hoặc từ catalogue hay trang 
web trên internet chuyên mua bán hàng hoá nói chung qua thư từ hoặc qua các phương 
tiện viễn thông.  
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(210) 4-2014-19844 (220) 22.08.2014 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Trịnh Lan Phương  (VN) 

Phòng 916, tầng 9, toà nhà CT2A, khu 
đô thị Mỹ  Đình 2, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Sổ tay hướng dẫn; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; văn phòng phẩm; phiếu, thẻ, 

danh thiếp.  
 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính; uỷ thác quản lý tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng; quản lý tài chính; dịch vụ thẻ ghi nợ.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo (tập huấn), sắp xếp và tiến hành 
hội thảo (tập huấn); dịch vụ dạy dỗ, giảng dạy; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong 
nhà.  

 

 
(210) 4-2014-20353 (220) 28.08.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 7.1.6; 5.7.1; 5.7.3; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, tím, xanh lá cây, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Tam Thiên Mẫu Hưng 

Yên  (VN) 

Số 30 Lực Điền, xã Minh Châu, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ xây dựng. 
 

Nhóm 20: Sản phẩm từ gỗ (bàn, ghế, giường, tủ); sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu 
tết bện dùng để trang trí.  

 
Nhóm 31: Lúa giống; thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  

 
Nhóm 35: Bán buôn nong, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; bán 
buôn gạo; bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (trừ bán buôn phân bón, 
thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp); bán lẻ lương thực trong các 
cửa hàng chuyên doanh; xuất nhập khẩu.  

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại, công trình kỹ thuật dân dụng khác, hoàn thiện công 
trình xây dựng, hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; khai thác lâm sản; khai thác gỗ. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hành khách đường bộ (trừ vận tải 
bằng xe buýt).  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật.  
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Nhóm 44: Nhân giống và chăm sóc cây giống nông nghiệp; trồng cây; xử lý hạt giống để 
nhân giống; trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp. 

 

 
(210) 4-2014-21985 (220) 17.09.2014 

  (441) 25.05.2015 
(731) Giang Dòng  (VN) 

536 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 17: Phụ tùng xe ô tô được làm bằng cao su: ống cao su chụp giảm xóc (giữ êm cho 

ống xả (bô) xe); bộ sin phốt tay lái (bằng cao su dùng để gắn vào vô lăng của xe ô tô); 
chân máy (cao su dùng để chống rung cho dàn máy ô tô); cao su giò gà (cao su giằng cầu) 
(là bộ phận có chức năng làm giảm độ sốc giữa hai cầu và không làm mòn lốp xe); cao su 
lóc nhíp (cao su sim lóc nhíp) (là bộ phận gắn vào ca-bin để giữ êm ca-bin và đồng thời 
làm giảm sốc cho thân xe). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu phụ tùng xe ô tô: ống cao su chụp giảm xóc (giữ êm 
cho ống xả (bô) xe), bộ sin phốt tay lái (bằng cao su dùng để gắn vào vô lăng của xe ô tô), 
chân máy (cao su dùng để chống rung cho dàn máy ô tô), cao su giò gà (cao su giằng cầu) 
(là bộ phận có chức năng làm giảm độ sốc giữa hai cầu và không làm mòn lốp xe), cao su 
lóc nhíp (cao su sim lóc nhíp) (là bộ phận gắn vào ca-bin để giữ êm ca-bin và đồng thời 
làm giảm sốc cho thân xe). 

 

 
(210) 4-2014-22036 (220) 18.09.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) A11.1.6; A11.3.7 
(591) Xanh lá cây 
(731) Doanh nghlệp tư nhân khách 

sạn Mini Cửa Đại   (VN) 

544 Cửa Đại, phường Sơn Phong, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Một thành viên tư vấn 
Q&A (Q&A CONSULTING CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in (sách ẩm thực). 
 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề về ẩm thực; xuất bản tập sách và sách 
về ẩm thực; đào tạo đối với ẩm thực; tổ chức các cuộc thi ẩm thực; khóa đào tạo từ xa về 
ẩm thực; dịch vụ sản xuất các chương trình, phim tài liệu, phim, các tài liệu giáo dục và 
giải trí liên quan đến nghệ thuật nấu nướng và ẩm thực; cung cấp sách điện tử và tạp chí 
trực tuyến về ẩm thực; 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ; khách sạn; cung cấp thông tin liên quan đến ẩm thực. 
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(210) 4-2014-22037 (220) 18.09.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A5.5.20; A5.5.21; 

5.5.19 
(591) Xanh lá cây, hồng đậm 
(731) Doanh nghiệp tư nhân khách 

sạn Mini Cửa Đại   (VN) 

544 Cửa Đại, phường Sơn Phong, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Một thành viên tư vấn 

Q&A (Q&A CONSULTING CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề về ẩm thực; xuất bản tập sách và sách 

về ẩm thực; đào tạo đối với ẩm thực; tổ chức các cuộc thi ẩm thực; khóa đào tạo từ xa về 
ẩm thực; dịch vụ sản xuất các chương trình, phim tài liệu, phim, các tài liệu giáo dục và 
giải trí liên quan đến nghệ thuật nấu nướng và ẩm thực; cung cấp sách điện tử và tạp chí 
trực tuyến về ẩm thực; 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ; khách sạn; cung cấp thông tin liên quan đến ẩm thực. 

 
 

 
(210) 4-2014-22038 (220) 18.09.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 9.7.1; A19.1.12; A17.3.2 
(591) Xám 
(731) Doanh nghiệp tư nhân khách 

sạn Mini Cửa Đại   (VN) 

544 Cửa Đại, phường Sơn Phong, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Một thành viên tư vấn 
Q&A (Q&A CONSULTING CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in (sách ẩm thực) 
 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề về ẩm thực; xuất bản tập sách và sách 
về ẩm thực; đào tạo đối với ẩm thực; tổ chức các cuộc thi ẩm thực; khóa đào tạo từ xa về 
ẩm thực; dịch vụ sản xuất các chương trình, phim tài liệu, phim, các tài liệu giáo dục và 
giải trí liên quan đến nghệ thuật nấu nướng và ẩm thực; cung cấp sách điện tử và tạp chí 
trực tuyến về ẩm thực;  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ; khách sạn;  cung cấp thông tin liên quan đến ẩm thực. 
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(210) 4-2014-22039 (220) 18.09.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 9.7.1 
(591) Xanh lá cây, xám nhạt, xám đậm 
(731) Doanh nghiệp tư nhân khách 

sạn Mini Cửa Đại   (VN) 

544 Cửa Đại, phường Sơn Phong, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Một thành viên tư vấn 
Q&A (Q&A CONSULTING CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in (sách ẩm thực). 
 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề về ẩm thực; xuất bản tập sách và sách 
về ẩm thực; đào tạo đối với ẩm thực; tổ chức các cuộc thi ẩm thực; khóa đào tạo từ xa về 
ẩm thực; dịch vụ sản xuất các chương trình, phim tài liệu, phim, các tài liệu giáo dục và 
giải trí liên quan đến nghệ thuật nấu nướng và ẩm thực; cung cấp sách điện tử và tạp chí 
trực tuyến về ẩm thực; 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ; khách sạn; cung cấp thông tin liên quan đến ẩm thực. 

 
 
 

 
(210) 4-2014-22305 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.1; A26.11.9; 26.4.1; 26.7.25 
(591) Vàng, trắng 
(731) VICO LOGISTICS (HK) LIMITED  

(CN) 
Rm.1203-06, Laws Commercial Plaza, 
788 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, 
Hong Kong  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu; tư vấn xuất nhập khẩu và nghiệp vụ xuất 

nhập khẩu; lập tờ khai thuế; chuẩn bị hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá (dịch vụ cung cấp 
cho người khác); cung cấp thông tin hàng hóa xuất nhập khẩu.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ hậu cần trong vận tải; vận chuyển hàng hoá và hành khách bằng các 
phương tiện giao thông; đại lý vận tải; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ bốc xếp hàng 
hoá; cho thuê kho bãi để lưu giữ hàng hoá hoặc phương tiện vận tải; dịch vụ thông quan 
hàng hóa xuất nhập khẩu (dịch vụ cung cấp cho người khác).  
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(210) 4-2014-22426 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.6; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh cửu long, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Hành Tinh Xanh  (VN) 

44/9 Tân Hải, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm dùng trong xây dựng (trừ sơn); chất phụ gia (hóa chất) 

làm cứng mặt sàn bê tông, đẩy nhanh sự đông cứng của bê tông; hỗn hợp dưỡng hộ bê 
tông (bảo dưỡng bê tông trong lúc cứng hóa); phụ gia tăng độ kết dính cho bê tông đổ 
thêm, tất cả là vật liệu xây dựng phi kim loại (không phải là hóa chất). 

 
Nhóm 02: Sơn chống thấm; sơn làm tăng độ cứng, bảo vệ cho bê tông. 

 
Nhóm 06: Lớp chống thấm bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-22969 (220) 26.09.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.3.7; 4.3.9; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 

(540) 

   

(731) Nguyễn Hoàng Long   (VN) 

Số 59 Tràng Thi, phường Hàng Bông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn : rượu mạnh, rượu uýt-ki, đồ uống hoa quả có cồn. 

 

 
(210) 4-2014-23332 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Nguyễn Vũ Dương  (VN) 

Số 10 đường Đỗ Thừa Luông, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 08: Kéo. 
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(210) 4-2014-23578 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.12.1; A5.3.14; A5.3.13; 25.1.6; 

A22.3.5 
(591) Cam, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Zen ART  (VN) 

Số 64 đường 27 khu phố 5, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Công trình xây dựng không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-23631 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 1.17.25; A5.3.13 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần ENERTECH 

ASIA  (VN) 

Phòng 606, lầu 6, khu B, số 4 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Dakao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2014-23836 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.23; A9.3.9; 1.13.1; 2.9.14; A5.5.20; 

A5.5.21 
(591) Xanh, đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV đầu tư 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Hoàng Phúc Thịnh  (VN) 

140/20 - 140/22 - 140/24 Lê Đức Thọ, 
phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm: bột giặt, nước xả vải, nước rửa chén, nước lau sàn, nước lau 

kính, tẩy đa năng (chế phẩm dạng lỏng dùng để tẩy quần áo, chế phẩm vệ sinh dùng để 
tẩy bồn cầu, nhà vệ sinh và các bề mặt khác trong gia đình). 
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(210) 4-2014-24192 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.8; 26.1.1; A25.7.21 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Hiệp hội doanh nghiệp thành 

phố Cần Thơ  (VN) 

08 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ cho các hội viên xúc tiến thương mại; xây dựng và quảng bá thương 

hiệu; cung cấp thông tin kinh nghiệm trong quản lý sản xuất kinh doanh.  
 

Nhóm 36: Tiếp cận tín dụng.  
 

Nhóm 41: Giao lưu hợp tác kinh tế-khoa học; đào tạo; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; hội 
thảo; giải trí.  

 
Nhóm 42: Lập đề án chuyển giao công nghệ. 

 
Nhóm 45: Đại diện cho hội viên (là các thành viên tham gia trong Hiệp hội doanh nghiệp) 
đề xuất ý kiến, kiến nghị, khiếu nại đến các cơ quan chính quyền, cơ quan nhà 
nước/Chính phủ; đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên khi có tranh chấp.  

 

 
(210) 4-2014-24745 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.05.2015 
(300) 86/252,243 15.04.2014 US 

(731) NEOCUTIS S.A.  (CH) 
Chemin d'Etraz, 2 - 1027 Lonay - 
Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm dùng để tái tạo da. 

 

 
(210) 4-2014-24845 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.05.2015 
(300) 86/253,170 15.04.2014 US 

86/253,172 15.04.2014 US 
(731) PPIP LLC  (US) 

2177 E. Warner Road, Suite 103, Tempe, 
Arizona 85281 USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, bao gồm chương trình máy tính, ứng dụng máy tính và 
thiết bị điện tử liên quan đến sự riêng tư, bảo mật và an toàn; phần mềm hệ thống điều 
hành máy tính, bao gồm chương trình máy tính và thiết bị điện tử được tải hay làm việc 
với phần mềm này bao gồm nhưng không giới hạn các thiết bị liên quan đến sự riêng tư, 
bảo mật và an toàn; giao diện lập trình ứng dụng (APIs) được dùng như một giao diện bởi 
các bộ phận phần mềm giao tiếp với nhau kết nối với thiết bị điện tử liên quan đến sự 
riêng tư, bảo mật và an toàn; phần mềm dùng trong kết nối với thiết bị và phụ tùng điện tử 
và kỹ thuật số; vật đỡ, hộp đựng, túi, tấm phủ, thiết bị truyền phát, tấm chắn và thiết bị 
che chắn, mặt nạ, khối chặn dùng trong kết nối với thiết bị điện tử. 

 
Nhóm 42: Cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được để 
truy cập, cập nhật, truyền phát và chia sẻ thông tin liên quan đến sự riêng tư, bảo mật và 
an toàn; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được, bao 
gồm chương trình máy tính và ứng dụng máy tính, dùng để đồng bộ hóa, chia sẻ dữ liệu 
và thông tin trên và giữa các thiết bị điện tử liên quan đến sự riêng tư, bảo mật và an toàn 

 

 
(210) 4-2014-24888 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.14; 5.7.21; 26.1.2; 5.3.20 
(591) Nâu, vàng, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Phòng nông nghiệp và phát 

triển nông thôn huyện Châu 

Thành  (VN) 

147 quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã An 
Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng 
Tháp 

 
(511)   Nhóm 31: Nhãn tươi (chưa qua chế biến). 

 

 
(210) 4-2014-25285 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.3.1; 1.15.24; 6.1.2; 5.11.1; 26.1.2 
(591) Xanh ngọc, xanh lam, xanh lá, xanh 

cốm, trắng, cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại và dịch vụ Trúc 

Khanh  (VN) 

73/900B1 Phan Huy ích, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Lát quả; lát trái cây sấy khô; trái cây dầm đường; trái cây được rắc đường; tỏi 

được bảo quản; thịt; rau đã sấy khô. 
 

Nhóm 30: Lát mỏng sấy khô (sản phẩm ngũ cốc), sản phẩm bột xay; nước mật đường; gia 
vị; rong (gia vị); đường; xốt (gia vị). 
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(210) 4-2014-25335 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.5.1 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khởi Nghiệp  

(VN) 

307 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy đóng đai, máy quấn màng, máy xếp thùng, máy dán thùng; máy đóng bó 

tiền; dụng cụ đóng đai dây thép hay dây nhựa bằng hơi, bằng pin hoặc bằng sức người. 
 

Nhóm 09: Máy kiểm đếm và phân loại tiền; máy đếm tiền và phát hiện tiền giả. 
 

Nhóm 39: Đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch. 
 

 
(210) 4-2014-25467 (220) 21.10.2014 

(641) 4-2014-25288 (441) 25.05.2015 
  
(731) STONCOR GROUP. INC.   (US) 

1000 East Park Avenue, Maple Shade, 
New Jersey 08052, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu lát sàn không bằng kim loại; vật liệu lát sàn không bằng kim loại phủ 

vật liệu tự trải bằng (vật liệu có độ nhớt cho phép tạo ra trạng thái bằng phẳng nhờ trọng 
lực); vật liệu lát sàn không bằng kim loại có lớp sơn lót, chất phối màu, chất độn là thạch 
anh hoặc các khoáng vật tự nhiên hoặc nhân tạo khác, và vật liệu phủ ngoài; vật liệu lát 
sàn dựa trên isoxyanat; vật liệu lát sàn dựa trên epoxy.  

 

 
(210) 4-2014-25562 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, xanh cốm, 

hồng 

(540) 

  

(731) Đoàn Thị Quỳnh An   (VN) 

860/42/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong siêu thị, cửa hàng tiện 
lợi, cửa hàng bán lẻ, cửa hàng chuyên doanh; chức năng văn phòng (bao gồm các công 
việc: sao chụp tài liệu, dịch vụ thư ký, dịch vụ ghi chép lại, dịch vụ đánh máy chữ, xử lý 
văn bản); tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi 
ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa này; các dịch vụ này có thể được 
cung cấp tại các cửa hàng bán lẻ, bán buôn hàng hoá hoặc thông qua thư đặt hàng từ ca-
ta-lô hoặc thông qua các phương tiện truyền thông điện tử, ví dụ: trang web hoặc các 
chương trình mua bán trên tivi. 

 

 
(210) 4-2014-25965 (220) 28.10.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH Việt á   (VN) 

Thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Bột bả ma tít. 

 

 
(210) 4-2014-26369 (220) 30.10.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.9.1; 25.1.9; 25.1.25 
(591) Vàng, nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần 3-Bigs   (VN) 

323 Lương Thế Vinh, phường Trung 
Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng), thực 

phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y. 

 

 
(210) 4-2014-26411 (220) 31.10.2014 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Cơ sở Tùng Nhung  (VN) 

Tổ 5, khóm 3, thị trấn Chi Lăng, huyện 
Tịnh Biên, tỉnh An Giang  
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(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 
 

 
(210) 4-2014-26466 (220) 31.10.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.5.1; 26.3.1; A26.3.5 
(731) Công ty TNHH khoa học kỹ 

thuật Vietlab  (VN) 

Số 42, Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy móc công cụ, thiết bị dùng trong sản xuất hoá 

chất, máy móc, thiết bị dùng trong sản xuất sản phẩm công nghiệp (máy móc, thiết bị 
ngành chế biến thực phẩm, máy móc, thiết bị sản xuất giầy da, may mặc, máy móc, thiết 
bị chế tạo máy, máy móc, thiết bị xây dựng và máy móc, thiết bị làm sạch), máy móc, 
thiết bị nông nghiệp, máy móc, thiết bị sản xuất hàng xây dựng, máy móc, thiết bị dùng 
trong phòng thí nghiệm, hóa chất, sinh phẩm y tế, hoá mỹ phẩm, máy móc, thiết bị y tế, 
dụng cụ tiêu hao sử dụng trong y tế, thiết bị điện chiếu sáng, sưởi ấm, nấu nướng, làm 
sạch, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, thiết bị và dụng cụ khoa học, 
hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, 
giám sát, cấp cứu và giảng dạy, máy móc, thiết bị tin học, thiết bị kiểm chuẩn, thiết bị 
viễn thông.  

 
 
 

 
(210) 4-2014-26606 (220) 03.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.5.21; 26.1.2; 5.5.3 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) TULIP INTERNATIONAL INC.   (KR) 

5Floor Youngjin Bldg., 153-63 
Samsung-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước trái cây; nước ép trái cây; nước ép lô hội; nước dừa; 

nước lựu; đồ uống không cồn có bổ sung nhân sâm; nước uống vitamin (không dùng cho 
mục đích y tế); nước giấm (đồ uống); đồ uống lô hội, tất cả là đồ uống không cồn.  
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(210) 4-2014-26770 (220) 04.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH Thương mại - 

Sản xuất Đại Thắng Lợi   (VN) 

Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ.  

 

 
(210) 4-2014-26772 (220) 04.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.6 
(591) Xanh đen, xanh da trời 
(731) HANJIN SHIPPING HOLDINGS CO., 

LTD.   (KR) 
(Yeouido-dong) 25 Gukjegeumyung-ro 
2-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Dịch vụ vận tải bằng đường hàng không, sà lan, tàu, xe, phà, tàu (máy bay hoặc xe lửa), 

đường sắt, xe tải và tàu; cung cấp dịch vụ lưu trữ kho để các tàu, xe cơ giới, xe lửa và máy 
bay vận chuyển hàng hoá; dịch vụ kho bãi côngtenơ và xếp hàng vào kho; vật phẩm để 
bao gói cho việc vận chuyển cụ thể là đóng thùng hàng hoá; dịch vụ môi giới vận tải; dịch 
vụ chuyên chở bằng xe tải; dịch vụ vận chuyển bằng xe tải cho việc di dời; dịch vụ cho 
thuê xe cụ thể, cho thuê xe ô tô và xe tải; thuê: mặt bằng kho bãi, lưu kho, lưu trữ kho bãi 
côngtenơ; vận chuyển đảm bảo đồ vật có giá trị bằng đường hàng không, tàu biển, đường 
sắt và xe tải; chuyển phát bưu kiện bằng đường hàng không, tàu biển, đường sắt và xe tải; 
xếp dỡ lô hàng; dịch vụ cho thuê tủ đông lạnh thực  phẩm; dịch vụ vận chuyển bằng xà 
lan; môi giới hàng hải; dịch vụ kéo xe; cho thuê tủ lạnh; vận tải đường sông; tư vấn liên 
quan đến tour du lịch và cuộc tham quan; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ đại lý đặt 
trước (vé, chỗ) du lịch. 

 

 
(210) 4-2014-26845 (220) 05.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.3; 26.1.2 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất Thành Lộc  

(VN) 

Thôn 8 Chợ Giàn, xã Thuần Hưng, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 
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(511)   Nhóm 29: Thịt; chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản; phơi khô hoặc nấu chín; 
nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả ướt. 

 
Nhóm 30: Chè, đường, gạo, bột sắn; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bột nở; muối; 
gia vị. 

 

 
(210) 4-2014-26915 (220) 05.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.3.23 
(591) Tím, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Hội nhập 

Phát triển Đông Hưng   (VN) 

230 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bách hóa bán lẻ, cửa hàng thuận tiện cho người mua và điểm 

bán lẻ, mua bán tại nhà hàng bằng phương tiện mạng máy tính toàn cầu, cửa hàng bách 
hoá bán lẻ trực tuyến, cụ thể là: mua bán các mặt hàng lương thực thực phẩm, thực phẩm 
công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, vải, hàng may mặc, giày dép, túi 
xách, ba lô, cặp xách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm (nước hoa, nước thơm, son, phấn, 
kem, chế phẩm trang điểm, và đồ dùng trang điểm), hoá mỹ phẩm (nước tẩy rửa, chế 
phẩm khử mùi, chất tây rửa, nước xúc miệng, xà phòng, dầu gội, sữa tắm), khăn giấy, tã 
giấy, đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thuỷ tinh, đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ 
dùng học tập, đồ chơi trẻ em, đồ điện gia dụng (quạt điện, ấm điện, nồi cơm điện, bếp 
điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, máy xay đa năng, máy xay sinh tố, máy 
làm sữa, máy ép nước, máy sấy, máy hút mùi, máy pha cà phê), máy giặt, máy điều hoà, 
tủ lạnh, ti vi, đầu video, máy tăng âm, đầu thu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình; 
mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, mua bán các sản phẩm gỗ, cụ thể là gỗ ván (ván dăm, 
ván sợi, ván okan, ván ép), giường, tủ, bàn, ghế, kệ, khung tranh, khung ảnh, đồ mỹ nghệ 
bằng gỗ; đại lý xuất nhập khẩu; quản lý cửa hàng bách hóa; đấu giá; phân tích giá thành; 
xúc tiến bán hàng cho người khác; phân phối hàng mẫu. 

 

 
(210) 4-2014-26970 (220) 06.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
(300) 86/276,887 09.05.2014 US 

(531) 5.1.1; A5.1.16; 26.1.1 
(731) RECREATIONAL EQUIPMENT, INC.  

(US) 
6750 South 228th Street, Kent, 
Washington 98032, USA  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Hộp thuốc cấp cứu (có chứa thuốc bên trong); hộp thuốc cấp cứu khẩn cấp cá 

nhân (có chứa thuốc bên trong); chế phẩm xua đuổi côn trùng, sâu bọ và chống nắng có 
chứa thuốc. 
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Nhóm 08: Dao; dụng cụ cầm tay để đi cắm trại, cụ thể là dao bỏ túi, dụng cụ mở hộp, 
xẻng, mai, xẻng đánh cây, cưa, rìu, dao rùa, dao đánh cá, vồ, kìm, cờ lê, búa, tuốc nơ vít; 
vồ (dụng cụ cầm tay); dĩa; thìa; dụng cụ cầm tay đa năng bao gồm dao, dụng cụ mở hộp, 
tua vít, nhíp, cái giũa và kìm. 

 
Nhóm 09: Pin nguồn (năng lượng); dây đeo pin năng lượng; ắc qui dự phòng; bộ sạc 
pin/ắc qui; bộ nạp dùng năng lượng mặt trời; bộ sạc USB; la bàn chỉ hướng; ống nhòm; bộ 
nguồn ắc qui di động; kính viễn vọng. 

 
Nhóm 11: Đèn LED; đèn pin (đèn để soi sáng); đèn dùng trong các lán, trại; đèn pin dùng 
cho cắm trại, bóng đèn LED, bộ nạp điện dùng năng lượng ánh sáng mặt trời kết hơp với 
đèn; đế cắm điện kết hợp với đèn; lò dùng khi cắm trại; bếp lò có thể mang đi; đèn để soi 
sáng được đeo trên trán; đèn dây; vòi tắm sen di dộng; vòi tắm sen dùng khi cho cắm trại. 

 
Nhóm 18: Túi thể thao; túi đeo sau lưng; túi đeo vai; túi thể thao không thấm nước; túi 
của người đưa thư; túi xách học sinh; túi du lịch; ba lô; túi xách đi chợ; ba lô đa năng; túi 
đeo hông; túi vải buộc dây để mang đồ; cặp xách tay để đựng tài liệu; túi mang đồ đa 
năng, ba lô để đựng đồ uống, cụ thể là ba lô bên trong có bình đựng chất lỏng dùng cho 
cá nhân đi kèm ống phân phối, đầu ngậm; túi du lịch nhỏ; túi lưới cho mua sắm; túi vải 
cho mua sắm; dây đai cho bộ yên cương; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; hành li (vali, túi); ba 
lô dùng hàng ngày; cặp da; túi xách tay; cái địu trẻ em; cái bọc ba lô; túi nhỏ để đựng vật 
dụng cá nhân, cụ thể là túi nhỏ để giữ chìa khóa, dầu thơm môi và các vật dụng cá nhân 
khác; các vật dụng để đi du lịch, cụ thể là túi để mỹ phẩm và đồ trang sức khi đi du lịch 
(chưa có đồ bên trong); túi đựng đồ tập thể dục thể thao; ví tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; 
túi đựng đồ có bánh xe; ba lô cho người leo núi; gậy chống để đi bộ đường dài; gậy 
chống; dây đai, cụ thể là dây đai đeo vai bằng da thuộc và dây đai cho túi to; ba lô cho 
chó; vòng cổ cho chó; vòng cổ cho vật nuôi kiểng; dây dắt động vật bằng da thuộc; dây 
dắt chó bằng da thuộc; túi đựng bộ đồ vệ sinh và trang điểm-cá nhân (chưa có đồ bên 
trong); túi nhỏ đựng đồ vệ sinh và trang điểm khi đi du lịch (chưa có đồ bên trong). 

 
Nhóm 20: Túi ngủ dùng cho cắm trại; túi ngủ có thể mặc được dùng cho cắm trại; miếng 
đệm cho túi ngủ; giường dùng khi đi cắm trại; bàn gấp được; đồ đạc đi cắm trại, cụ thể là 
ghế, bàn, giường, giường cũi, võng; giá mắc võng; đệm; đệm dùng khi cắm trại; miếng 
đệm để ngồi; gối; đệm hơi sử dụng khi đi cắm trại; lớp lót tháo ra được cho túi ngủ để đi 
dã ngoại; ghế gấp; giường gấp, bàn gấp; bộ nhà bếp để đi cắm trại, cụ thể là bộ nhà bếp để 
đi cắm trại có thể di chuyển được bao gồm chủ yếu là đồ đạc đi cắm trại (ghế, bàn 
giường, giường cũi, võng) và bộ giá đỡ gấp được dùng để đặt bếp và các vật dụng nấu ăn 
khi đi cắm trại, chậu để rửa vâ chạn cất giữ đồ; ghế đẩu; ghế, cụ thể là ghế dài nằm chơi. 

 
Nhóm 21: Thùng ướp lạnh trong ba lô; thùng ướp lạnh; thùng ướp lạnh mang đi được; ấm, 
bình; chảo rán; bộ cà mÌn, bao gồm đĩa, bát, cốc và đồ chứa để cất giữ thức ăn; dụng cụ 
nấu ăn không dùng điện và các phụ kiện, cụ thể là giỏ kim loại dùng trong gia đình, dụng 
cụ đánh kem không sử dụng điện cho mục đích gia dụng, cái sàng (dụng cụ gia đình), bàn 
xẻng (dụng cụ nhà bếp), thìa trộn, muỗng có rãnh để chuẩn bị đồ ăn, muỗng để chuẩn bị 
và phục vụ đồ ăn uống; chai lọ đựng nước, cụ thể là chai lọ đựng nước (chưa có đồ bên 
trong) bằng nhôm, chất dẻo, và thép không gỉ; đồ đựng nước, cụ thể là bình; cốc; ca; ca 
cách nhiệt; dụng cụ pha cà phê dạng cốc không dùng điện; bình pha cà phê không dùng 
điện; đũa; đĩa, bát; đồ đựng cất giữ thức ăn trong gia đình, túi cách nhiệt cho thực phẩm 
hoặc đồ uống dùng trong nhà; bộ đồ nấu nướng bao gồm ấm, bình, chảo, nắp và dụng cụ 
nấu ăn bao gồm dụng cụ dùng trong nhà bếp để nấu và chuẩn bị đồ ăn uống, cụ thể là dĩa, 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
658 

thìa, muỗng và cái kẹp; bộ dụng cụ pha rượu cốctai; bình dẹt đựng đồ uống; bát để đồ ăn 
và uống cho vật nuôi. 

 
Nhóm 22: Lều (mang đi được); lán trại bằng vải mang đi được; vòm che bằng vải; cửa lều 
để chắn mưa; lớp lót cho lều bằng vải; lớp che phủ cho lều bâng vải; tấm trải nền bằng vải 
để bảo vệ sàn lều; bộ sửa chữa lều gồm miếng vá và chất bịt kín; vải dầu; mái che bằng 
vải bạt; lán trại mang đi được; lều thu nhỏ dạng bao có khung bao bọc túi ngủ; lều che 
nắng; lều chắn gió; cái võng; bao tải (túi) bằng vải dùng để đóng gói đồ. 

 
Nhóm 24: Chăn du lịch; chăn dùng khi cắm trại; miếng lót để nhấc nồi nóng; khăn bằng 
vải; khăn bằng vải dùng đi cắm trại; chăn; chăn cho vật nuôi. 

 

 
(210) 4-2014-27401 (220) 11.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A26.3.5; 26.1.1 
(591) Cam, xanh đen đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Digimate  (VN) 

109/12 (lầu 1) Hoàng Hoa Thám, phường 
6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2014-27420 (220) 11.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.5.1; A3.5.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Vạn 

An  (VN) 

Số 112 Lĩnh Nam, phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm có nguồn gốc động vật như thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết 

ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt tươi 
(mứt ướt); trứng; sữa và các sản phẩm sữa; dầu có thể ăn được.   

 
Nhóm 30: Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến như cà phê, trà (chè), ca cao, 
gạo, bột sắn, bột cọ; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; đường (ăn); mật ong; 
muối nấu ăn; gia vị; nước xốt cho salad, món trộn; kem lạnh; đồ uống trên cơ sở cà phê, 
ca cao, sô cô la, trà.  
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí phục vụ quảng cáo; 
quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại; hoạt động 
văn phòng, cụ thể là dịch vụ quản lý nhân sự; dịch vụ cung ứng lao động; mua bán, xuất 
nhập khẩu các sản phẩm hóa chất, nhựa, các sản phẩm làm từ nhựa và các sản phẩm làm 
từ chất dẻo (cụ thể là: dĩa, bình trà, ly tách, chén, bát, đĩa, muỗng, khay, nồi, hộp, gạt tàn, 
thùng phuy nhựa, khay chuyển hàng hoá (pallet), thùng, thớt, bình, lọ hoa, ly, cái ca, xô, 
chậu, vỉ, ghế, tủ, bàn, giá sách, giỏ, sọt, rổ, mâm, lòng bàn, vật dụng để úp ly, cái bô, mắc 
áo, kẹp quần áo, cái treo áo, cái can, cái nôi, tượng bán thân, thẻ nhựa, chuông gió (trang 
trí), nắp đậy dùng cho đồ chứa đựng, móc mắc áo, mành nhựa, quầy hàng, cái cũi, 
manơcanh cho thợ may, ống hút để uống, khung thêu, tấm bình phong (tấm che) (dùng 
trong nhà), chậu hoa, máng đựng thức ăn cho vật nuôi, băng dính, màng, phim chống loá 
mắt dùng cho cửa sổ, tấm chắn nổi chống ô nhiễm, bao và túi nhỏ), chất dẻo, phân bón, 
hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản 
thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong công nghiệp, thuốc màu, sơn, vecni, 
chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, chất để tẩy trắng và các 
chất dùng để giặt, chất dùng để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, 
nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, 
chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu và vật liệu cháy sáng, 
dược phẩm, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng 
dùng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và 
động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy 
uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, hàng hóa cơ khí (cụ thể là: dụng cụ 
sửa chữa, gia công cơ khí gồm bộ chìa lục giác (lục lăng), bộ cờ lê, bộ dụng cụ sửa chữa 
tổng hợp, bộ giũa, bộ khẩu, tay khẩu, bộ ren ống, bộ taro, bộ tay nạy, bộ típ (bộ tuýp), bộ 
đột, bộ đục, búa cầm tay, bút chạm khắc, cần chữ T, cần mở, cần nối, cần xiết lực, chìa 
lục giác, cờ lê, cưa tay, dao cắt ống, dao kỹ thuật, dụng cụ tháo ráp piston, ê tô, giũa dẹp, 
giũa mo, giũa tam giác, giũa tròn, kéo cắt công nghiệp, kìm, kìm siết đai, mỏ lết, rìu, thiết 
bị bơm mỡ bò, thiết bị chia độ, thùng đựng đồ nghề, tuốc nơ vít (tô vít), đục gỗ, đục sắt, 
camera giám sát mặt khuôn, hệ thống phun bi, hệ thống phun cát, máy cắt mút xốp, máy 
cắt sắt, máy chấn gấp thủy lực, máy chấn thủy lực, máy cưa cần, máy doa, máy ép bùn, 
máy ép gạch, máy ép phế liệu, máy ép than quả bàng, máy gia công bằng tia lửa điện, 
máy giặt công nghiệp, máy hút ẩm công nghiệp, máy hút chỉ, máy khò, máy trộn khuấy 
công nghiệp, máy là công nghiệp, máy là tôn, máy mạ, máy mài gạch, máy mài vô tâm, 
máy nén khí các loại, máy nghiền bi, máy ổn nhiệt khuôn, máy pha màu sơn, máy quấn 
dây đồng, máy quấn màng pallet, máy ren ống, máy rửa chi tiết kim loại, máy rút màng 
co, máy sàng lọc, máy sàng rung, máy sấy công nghiệp, máy sấy khí nén, máy tạo ozone 
công nghiệp, máy thổi khí, máy thổi lá, máy thổi nhiệt, máy trộn hóa chất, máy vắt khô, 
máy vát mép, máy xung lỗ, máy xung tia lửa điện, máy đánh bóng mặt bên chậu rửa, máy 
đánh bóng sản phẩm, máy đánh bóng đáy chậu rửa, máy đánh tơi cát, máy đồng hóa, máy 
đột dập, máy đúc công nghiệp, máy đục lỗ, thiết bị trao đổi nhiệt, máy gia công, khuôn  
mẫu các loại, máy bào kim loại, máy búa, máy cán, máy cắt bằng tia nước, máy cắt ga tự 
động, máy cắt góc, máy cắt góc thủy lực, máy cắt hơi, máy cắt kính, máy cắt laser, máy 
cắt Plasma, máy cắt thủy lực, máy cắt tôn chuyên nghiệp, máy cắt uốn sắt thép liên hợp, 
máy cắt đột liên hợp, máy chuốt thủy lực, máy cưa, máy cưa bàn, máy cưa dầm, máy cưa 
vòng, máy cuốn tròn thép, máy cuốn tròn thép, máy cuốn tròn tôn, máy cuốn tròn vật liệu, 
máy dập cơ, máy dập thủy lực, máy dập đinh, máy ép thủy lực, máy gấp mí tôn, máy gia 
công bánh răng, máy gia công cửa, máy gia công kính, máy gia công thanh cái, máy gia 
công trang sức, máy khoan bàn, máy khoan cần, máy khoan ngang, máy khoan từ, máy 
khoan đứng, máy làm phẳng, máy làm sạch nữ trang, máy lốc tôn, máy mài bàn, máy mài 
trục khuỷu, máy phay vạn năng, máy rửa khuôn công nghiệp, máy taro (máy khoan tạo 
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ren), máy tiện bàn, máy tiện cao tốc, máy tiện ngang, máy tiện thủy lực, máy tiện tự 
động, máy tiện vạn năng, máy tiếp phôi, máy trung tâm gia công, máy uốn mica, máy uốn 
ống cuốn xoắn, máy uốn ống góc nhỏ, máy uốn ống hai đầu, máy uốn ống thường, máy 
uốn sắt thép, máy uốn tôn, máy viền chỉ, máy điêu khắc, phụ kiện máy cắt, bể hàn, bộ 
hàn, cắt gió đá, máy hàn bấm, máy hàn cần cột, máy hàn công nghiệp, máy hàn dầm, máy 
hàn hồ quang, máy hàn lăn, máy hàn laser, máy hàn ma sát, máy hàn ống, máy hàn que, 
máy hàn rùa tự động, máy hàn siêu âm, máy hàn xung nhiệt, máy hàn điểm, máy phát 
hàn, bạc đạn, vòng bi, vòng đệm, băng keo chịu lực, bu lông, tắc kê, chêm cơ khí, dây 
curoa công nghiệp, dây đai, lưỡi bào, lưỡi cưa, lưỡi cắt, măng xông cơ khí, mũi khoan, 
quả cân, thanh ren, vít, xích, băng tải, đá cắt, đá mài, đai ốc, đầu máy khoan, đĩa chà 
nhám, đĩa mài, đinh), kim loại và các hàng hóa từ kim loại (cụ thể là: ống đồng, đồng 
cuộn, đồng tấm, đồng xi mạ, thau tấm, thau ống, thau lục giác, thau tròn đặc đồng, nhôm, 
kẽm, thép không gỉ, thép hợp kim đặc biệt, ốc cấy, ốc vít, cút nước, trần kim loại), loại 
khuôn mẫu, vật liệu xây dựng, máy và máy công cụ, động cơ và đầu máy, công cụ và 
dụng cụ cầm tay, thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng đèn điện, dây điện, công tắc 
điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, 
khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp 
đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, 
thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử (cụ thể là tivi, phụ 
kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật 
số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn áp, 
máy thu âm, tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình nóng lạnh, tủ 
lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần 
áo, hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể là ấm đun siêu 
tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn 
sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay sinh tố, máy ép 
hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, máy hút mùi, 
máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc 
không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, 
quạt, máy phát điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu sáng, 
thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền 
thông, thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết 
bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát 
nước, thiết bị vệ sinh, van, vòi nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng 
cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp 
cứu, giảng dạy, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu 
dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động 
hóa, máy vi tính vâ các thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính, thiết bị và dụng cụ phẫu 
thuật, y tế, nha khoa, thú y, xe cộ, các phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc 
dưới nước, vũ khí cháy nổ, kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đồng hồ, dụng cụ âm 
nhạc, giấy và hàng hóa làm từ giấy (cụ thể là: thiệp, tranh giấy, chụp đèn, sản phẩm con 
giáp, hộp đựng giấy, đĩa giấy, bát, lọ, bình, thùng đựng rác, sổ, cặp giấy, túi, bao bì bằng 
giấy, giấy viết, giấy in, giấy bao gói, giấy quảng cáo, giấy diêm và bìa, giấy dán tường, 
giấy ráp, giấy vệ sinh, khăn lau, giấy trải bàn, băng giấy vệ sinh phụ nữ), các tông, văn 
phòng phẩm, cao su và các hàng hóa làm từ cao su (cụ thể là vòng bằng cao su, vòng để 
bịt kín nước, ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy, nút bằng cao su, tấm 
đệm giảm xóc bằng cao su, nút chai bằng cao su, cái chặn bằng cao su, van bằng cao su 
hoặc sợi lưu hóa, khuôn bằng cao su), amiăng, mi ca, hàng hóa cách nhiệt, cách điện (cụ 
thể là: giấy và bìa cách điện, cách nhiệt, sứ cách điện), da, giả da và các sản phẩm làm từ 
da, giả  da (cụ thể là ví, ví cầm tay của phụ nữ, ví đựng thẻ tín dụng, ví đựng danh thiếp, 
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ví đựng chìa khóa, ví đựng giấy tờ, cặp giấy (để đựng hồ sơ, giấy tờ), túi, túi xách tay, túi 
xách đi chợ của phụ nữ, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, thắt lưng, dây đeo vai, dây đai, đai 
(nẹp), hộp, da động vật, da sống, va li và túi du lịch), đồ đạc như bàn, ghế, giường, tủ, giá 
kệ, gương, khung ảnh, dụng cụ và máy (cụ thể là trạm trộn bê tông, máy ép giấy, cầu trục, 
cẩu tháp, thang máy chở hàng, máy chế biến nông sản, máy xây dựng), thiết bị dùng cho 
gia đình (bao gồm thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tử gia dụng, cụ thể là: thiết bị 
điện: bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ 
điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, 
cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, aptomat, 
chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện, thiết bị giặt ủi: 
máy giặt, máy sấy khô quần áo, bàn ủi, thiết bị nhà bếp: bếp nấu ăn và nướng: lò, lò 
nướng, lò vi ba, bếp điện hoặc các thiết bị chạy bằng than đá hoặc khí đốt, thiết bị rửa: 
máy rửa chén, thiết bị làm mát và làm đông lạnh: tủ lạnh, tủ đông, thiết bị điện nhỏ: máy 
trộn, máy pha cà phê, những máy chế bến thực phẩm, máy xay sinh tố, máy nướng bánh 
mỳ, ấm đun nước, đồ dùng nhà bếp đơn giản như dao kéo, chậu và cả khăn lau chén, điều 
hòa phòng: quạt, quạt sưởi, điều hòa độ ẩm, máy điều hòa không khí, máy lạnh, thiết bị 
làm sạch: máy hút bụi, máy đánh bóng sàn, thiết bị chiếu sáng: đèn điện, đèn bàn, thiết bị 
chăm sóc cá nhân: máy sấy tóc, máy cạo râu, kẹp định hình tóc bằng nhiệt, thiết bị tỏa 
nhiệt: lò sưởi, bàn ủi, thiết bị cầm tay: máy may, máy khoan cầm tay, thiết bị đo lường: 
cân, nhiệt kế kỹ thuật số, thiết bị giải trí (thiết bị điện tử tiêu dùng), máy truyền hình, 
LCD và DVD, máy quay phim, máy ảnh, thiết bị văn phòng: máy vi tính, máy hủy giấy 
tờ, điện thoại, máy in nhỏ, máy fax) hoặc thiết bị dùng trong bếp nóc, dụng cụ vệ sinh, đồ 
thủy tinh và đồ sành, sứ, dây thừng, buồm, vật liệu để nhồi, đệm (lót), sợi dùng để dệt, vật 
liệu sợi dệt dạng thô, vải và hàng dệt, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, vật dụng để may 
quần áo, sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà hoặc tường nhằm bày biện, trang trí như 
thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, trò chơi, đồ chơi, lương 
thực, thực phẩm và đồ uống, thiết bị và máy dùng trong xây dựng, viễn thông, thiết bị và 
dụng cụ thể thao. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2014-27421 (220) 11.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.5.1; A17.2.2; 10.3.7; 25.12.1 
(591) Nâu đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân hiệu 

vàng Tâm Thịnh Lợi   (VN) 

121C Trần Phú, phường Hải Châu 1, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.  
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(210) 4-2014-27429 (220) 11.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as Aeon Co., Ltd.)  (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn các sản phẩm sau: mỹ phẩm, đồ chứa đựng dùng 

cho gia dụng và nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, đồ gia dụng chạy điện (cụ thể là các sản phẩm: 
thiết bị điện lạnh, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi ấm chạy điện, 
thiết bị gia nhiệt, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị và hệ thống thông gió (điều hòa không 
khí), thiết bị sấy khô, hệ thống cung cấp nước, máy và thiết bị để làm sạch (dùng điện), hệ 
thống và thiết bị nấu nướng, dụng cụ nấu nướng dùng điện, máy trộn chạy điện dùng cho 
mục đích gia dụng, dụng cụ mở hộp dùng điện, dụng cụ mở nút chai dùng điện, máy ép 
trái cây dùng điện dùng cho mục đích gia dụng, máy xay/máy nghiền dùng trong nhà bếp 
dùng điện, dao điện, kéo điện, cái đánh kem chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, máy 
pha cà phê dùng điện, thiết bị để làm sữa chua chạy điện, chổi điện (trừ các bộ phận của 
máy móc), quạt điện dùng cho mục đích cá nhân, sưởi chân dùng điện, bít tất sưởi bằng 
điện, chăn điện không dùng cho mục đích y tế, thảm sưởi bằng điện, lược điện, bàn chải 
đánh răng dùng điện, lò điện gắn bên trong thùng đun nước, bình nước nóng cho nhà tắm, 
thiết bị điện để thu hút và diệt côn trùng), quần áo, giầy dép, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, 
văn phòng phẩm, đồ đạc trong nhà, dụng cụ thể dục thể thao, thảm, thực phẩm, đồ uống 
không cồn và đồ uống có cồn, bánh kẹo; dịch vụ bán lẻ thực phẩm các loại; dịch vụ tư vấn 
nghiệp vụ thương mại, dịch vụ nghiên cứu thị trường và nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ cung 
cấp thông tin kinh doanh và thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ sao chụp 
tài liệu; dịch vụ điều hành và quản lý kinh doanh, quản lý các khu mua sắm; quản lý các 
cửa hàng bách hóa, cửa hàng bán hàng tiện ích và cửa hàng bán lẻ; dịch vụ cho thuê máy 
và thiết bị văn phòng; biên tập quảng cáo để sử dụng như trang web trên mạng máy tính 
toàn cầu (mạng Internet); phổ biến quảng cáo cho người khác thông qua mạng thông tin 
điện tử trực tuyến; dịch vụ mua sắm tại nhà qua mạng máy tính toàn cầu (mua hàng hoá 
và dịch vụ cho người khác); bán đấu giá; phân tích giá thành; cho thuê không gian quảng 
cáo; dịch vụ khuyến mại cho người khác; phân phát hàng mẫu; đặt mua hàng hóa và hàng 
tiêu dùng qua mạng máy tính trực tuyến (mua hàng hoá cho người khác); cung cấp dịch 
vụ tìm kiếm, với tính năng hướng dẫn quảng cáo trực tuyến hàng hóa và dịch vụ của các 
nhà cung cấp trực tuyến khác; quản lý và xử lý cơ sở dữ liệu máy tính bao gồm biên tập 
và hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập và cho thuê danh sách địa 
chỉ thư tín; khảo sát kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; tuyển dụng nhân sự; cho thuê 
máy bán hàng tự động; dịch vụ lập bản khai thuế và dịch vụ tư vấn lập bản khai thuế. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
663 

(210) 4-2014-27723 (220) 13.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) A25.3.3; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Vàng cam, xám 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Thuỳ Anh  (VN) 

Tổ dân phố Tiểu Bàng, phường Bàng La, 
quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ; xe đạp; xe máy. 

 
 

 
(210) 4-2014-27762 (220) 13.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.3.1; 2.3.20 (540) 

  

(731) Phùng Mỹ Mai  (VN) 

Số 62/21, đường Xóm Đất, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt.  
 

Nhóm 11: Đồ điện gia dụng, cụ thể: nồi cơm điện, ấm đun nước bằng điện, bóng đèn 
chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ, bình cung cấp nước nóng, bếp ga.   

 
Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay.  

 
Nhóm 18: Va li, túi xách.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, dây lưng dùng cho quần áo.  

 
 

 
(210) 4-2014-27858 (220) 13.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) ENDEMOL ARGENTINA S.A.   (AG) 

JosÐ A. Cabrera 5870, C1414CPJ 
BUENOS AIRES, Argentina  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bản thu âm và bản thu hình được ghi sẵn; vật mang tín hiệu âm thanh và hình 

ảnh dạng số; bản ghi sẵn chương trình truyền hình và phim; bản ghi sẵn âm thanh và ca 
nhạc; băng ghi âm thanh - hình ảnh (băng vi-đê-ô); đĩa com-pắc; đĩa DVD; máy quay đĩa; 
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đĩa com-pắc quang học có chứa dữ liệu (đĩa CD); phần mềm trò chơi cho máy vi tính; 
chương trình trò chơi cho máy vi tính; tệp tin video được tải xuống từ Internet, xuất bản 
phẩm điện tử có thể tải xuống được từ cơ sở dữ liệu trực tuyến hoặc Internet; xuất bản 
phẩm điện tử ghi sẵn; hình ảnh và minh họa trên sách báo có thể tải xuống được từ cơ sở 
dữ liệu trực tuyến hoặc internet; hình ảnh và minh họa trên sách báo được ghi sẵn; trình 
bảo vệ màn hình (chương trình máy tính); thiết bị karaoke, cụ thể là, micrô, loa, máy quay 
đĩa DVD, bộ khuếch đại âm thanh, thiết bị và máy âm thanh; hộp đựng băng trò chơi 
video dùng cho máy thu hình; đĩa laze (một loại đĩa quang); miếng đệm lót chuột máy vi 
tính; bộ phận và phụ tùng cho các sản phẩm ở trên, cụ thể là, ổ đĩa cho máy vi tính, bộ 
điều chỉnh tốc độ của máy quay đĩa, thiết bị làm sạch đĩa hát; phần mềm trò chơi máy vi 
tính, ghi sẵn hoặc trực tuyến; phần mềm trò chơi có thể tải xuống được cho điện thoại đi 
động. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là, cho thuê thiết bị viễn thông, dịch vụ cung cấp kết 
nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu, thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông, dịch 
vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông, cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua 
hàng từ xa; dịch vụ phát sóng, cụ thể là, phát chương trình truyền thanh, phát sóng truyền 
thanh, truyền hình không dây; dịch vụ truyền tin và dữ liệu có sự hỗ trợ của chương trình 
máy tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy tính; dịch vụ thông tin liên lạc điện tử bằng 
mạng cáp quang, máy vi tính, điện thoại; dịch vụ phát sóng chương trình định kỳ, dịch vụ 
truyền hình qua vệ tinh, truyền hình cáp, dịch vụ truyền hình; dịch vụ nhắn tin qua video 
và máy thu hình; dịch vụ truyền video dạng số; dịch vụ hãng thông tấn; dịch vụ tư vấn 
thông tin thông qua hãng thông tấn; dịch vụ cố vấn thông tin liên quan đến lĩnh vực liên 
lạc viễn thông; dịch vụ nhắn tin; dịch vụ gửi tin nhắn; dịch vụ giải mã tệp tin âm thanh 
(giúp đỡ người khiếm thính trong quá trình giao tiếp).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, bao gồm tổ chức, sản xuất và giới thiệu chương trình truyền 
hình; tổ chức các sự kiện trực tiếp, cụ thể là, tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí), tổ 
chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí, tổ chức các cuộc thi đấu thể thao, tổ chức 
cuộc thi sắc đẹp; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; dịch vụ xuất bản văn bản 
(không bao gồm những bài quảng cáo); sản xuất và phân phối bản thu âm hoặc thu hình, 
chương trình phát thanh và truyền hình và phim (trừ phim quảng cáo); cho thuê bản thu 
âm hoặc thu hình, chương trình phát thanh và truyền hình và phim; dịch vụ giải trí qua 
phim, truyền hình, chương trình ca nhạc và chương trình sân khấu; cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách, văn bản (không bao gồm 
những bài quảng cáo) và báo điện tử trực tuyến; cung cấp bản thu thanh hoặc thu hình 
dạng điện tử (không tải xuống được) thông qua mạng máy tính như Internet; cung cấp 
xuất bản phẩm điện tử trực tuyến từ cơ sở dữ liệu trực tuyến hoặc Internet; cung cấp tranh 
ảnh và tác phẩm nghệ thuật điện tử (không tải xuống được) từ cơ sở dữ liệu trực tuyến 
hoặc Internet; dịch vụ giáo dục thông qua chương trình truyền hình; dịch vụ giải trí, bao 
gồm phát triển, soạn thảo, sản xuất và thực hiện các chương trình phát thanh và chương 
trình truyền hình thông qua phương tiện truyền thông mới như Internet; dịch vụ phát triển, 
soạn thảo, sản xuất và thực hiện chương trình phim (trừ phim quảng cáo), trình diễn sân 
khấu, kịch và ca nhạc; dịch vụ phát triển, soạn thảo, sản xuất và tổ chức sự kiện âm nhạc 
và/hoặc buổi hòa nhạc; cho thuê phim điện ảnh và băng hình; dịch vụ xuất bản, biên tập 
và cho thuê sách, báo, tạp chí và ấn phẩm định kỳ, đĩa ca nhạc, đĩa ghi trò chơi máy vi 
tính; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp trò chơi có thưởng 
thông qua Internet; tất cả các dịch vụ trên được cung cấp qua Internet, mạng điện thoại di 
động hoặc các phương tiện tương tác truyền thông đa phương tiện khác.  
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(210) 4-2014-28064 (220) 17.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

Logistic Đại Cồ Việt  (VN) 

6-8 Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Chuyên chở hàng hóa/Vận chuyển hàng hóa; vận tải đường biển; vận tải đường 

hàng không; hậu cần vận tải; cho thuê kho chứa hàng. 
 
 

 
(210) 4-2014-28231 (220) 18.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.5.1 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thu Hằng  (VN) 

Số 45 đường Hoa Sữa 1, khu đô thị 
Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; sữa tắm; mặt nạ trang điểm; kem dưỡng da. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm dùng cho trẻ em, dược phẩm; thuốc bổ; viên ngậm dùng cho ngành 
dược; mật ong và sữa ong chúa (dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 29: Mứt quả nấu đông; mứt trái cây (mứt ướt); thạch dùng cho thực phẩm; phấn 
hoa đã chế biến dùng trong thực phẩm; sữa chua; đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu). 

 
Nhóm 30: Mật ong; chè (trà); bánh kẹo; keo ong dùng làm thực phẩm cho người; sữa ong 
chúa dùng làm thực phẩm cho người. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn nhằm mục đích giải khát; nước tinh khiết đóng chai (đồ 
uống); bia; xi- rô dùng cho đồ uống; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả. 

 
Nhóm 33: Rượu. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ mua bán: mỹ phẩm, xà phòng, sữa tắm, mặt nạ 
trang điểm, kem dưỡng da, thực phẩm dùng cho trẻ em, dược phẩm, thuốc bổ, viên ngậm 
dùng cho ngành dược, mật ong và sữa ong chúa (dùng cho mục đích y tế), mứt quả nấu 
đông, mứt trái cây (mứt ướt), thạch dùng cho thực phẩm, phấn hoa đã chế biến dùng trong 
thực phẩm, sữa chua, đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu), mật ong, chè (trà), bánh 
kẹo, keo ong dùng làm thực phẩm cho người, sữa ong chúa dùng làm thực phẩm cho 
người, đồ uống không cồn nhằm mục đích giải khát, nước tinh khiết đóng chai, bia, xi- rô, 
đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, rượu. 

 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
666 

(210) 4-2014-28324 (220) 18.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A5.3.13; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá mạ, vàng, nâu, 

trắng 
(731) Huỳnh Trọng Nghĩa   (VN) 

22 Lý Tự Trọng, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư tài chính để phát triển: khu du lịch, khu vui chơi giải trí, khách sạn, nhà 

hàng, trung tâm thương mại dịch vụ; mua bán, môi giới bất động sản; định giá bất động 
sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản.  

 

 
(210) 4-2014-28357 (220) 19.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.13.1; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Khẩn Cấp  (VN) 

59 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-28391 (220) 19.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) BROADCOM CORPORATION  (US) 

5300 California Avenue Irvine, 
California 92617, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); phần cứng máy vi tính; mạch tích hợp; chíp 

máy vi tính; chíp tích hợp; mô-đun tích hợp; chất bán dẫn; chíp bán dẫn; phần cứng mạng 
máy tính; phần sụn máy vi tính; chíp máy tính, chíp tích hợp, mô-đun tích hợp, chất bán 
dẫn, chíp bán dẫn, phần cứng mạng máy tính, phần sụn máy vi tính dùng cho các thiết bị 
liên lạc, truyền thông không dây, tương tác, lưu trữ, bảo mật mạng, kết nối và thiết bị 
công nghệ giao tiếp tầm ngắn (NFC); thiết bị viễn thông và phần cứng mạng, cụ thể là, 
thiết bị liên lạc chuyển và tổng hợp âm thanh, hình ảnh, đồ họa, thông tin, văn bản, dữ 
liệu và video thông qua hạ tầng đa mạng và giao thức truyền thông; môdem băng rộng và 
bộ định tuyến; thiết bị đầu nối mạng máy tính; thiết bị và dụng cụ ghi, xử lý, tiếp nhận, 
tái tạo, truyền tải, sửa đổi, nén, giải nén, phát thanh và truyền hình, quản lý, điều khiển, 
sáp nhập và tăng cường âm thanh, viđeo, hình ảnh, đồ họa, thông tin, văn bản và dữ liệu; 
thiết bị và dụng cụ sử dụng trong hội nghị truyền hình và hội nghị từ xa; phần mềm máy 
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vi tính và phần mềm hệ điều hành máy vi tính dùng để sử dụng và kiểm soát công nghệ 
truyền thông băng thông rộng có dây và không dây, dùng để định hướng, kết nối thông tin 
và dữ liệu kỹ thuật số, dùng để sử dụng trong các ứng dụng phương tiện thông tin điện tử 
và thiết bị băng thông rộng và truyền thông có dây và không dây; phần mềm dùng để xử 
lý, quản lý, điều khiển thông tin và dữ liệu kỹ thuật số sử dụng cho các ứng dụng phương 
tiện truyền thông điện tử, cho hoạt động điện thoại trên nền IP (VoIP), các điểm truy cập 
có dây và phần cứng kết nối có dây hoặc không dây, mạng điện tử và dùng để điều khiển 
và sử dụng mạch tích hợp; các sản phẩm điện tử tiêu dùng bao gồm máy tính xách tay, 
máy tính bảng, điện thoại bàn, điện thoại di động, tai nghe, máy nghe nhạc mp3, máy 
nghe nhạc, bàn phím máy tính, chuột máy tính, thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân (pdas), 
màn hình máy tính, bộ giải mã, máy ghi video và thiết bị tái tạo video, máy chụp ảnh, hệ 
thống định vị toàn cầu, máy chiếu đa phương tiện, máy quét, máy đọc sách điện tử, máy 
quay, máy in, loa âm thanh, máy thu thanh, tai nghe không dây, máy tính cầm tay và tivi; 
sản phẩm điện tử tiêu dùng, cụ thể là bộ cảm biến điện tử, bộ cảm biến kỹ thuật số, bộ 
điều khiển điện tử kỹ thuật số và bộ điều khiển cảm biến; bo mạch chủ và bo mạch phụ, 
bảng mạch điện; bộ điều khiển mạng; mô-đun giao diện điều khiển; thiết bị điểm truy cập 
mạng không dây; bộ vi xử lý; đơn vị xử lý trung tâm; đầu đĩa, ổ ghi, ổ đĩa, và thiết bị ghi 
âm cho đĩa CD, DVD hoặc HD-DVD; đầu HD-DVD; hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu; 
thiết bị và dụng cụ chụp ảnh động; thiết bị kích hoạt công nghệ giao tiếp tầm ngắn; thiết 
bị đọc giao tiếp tầm ngắn; thiết bị thông tin liên lạc vệ tinh; thiết bị điều khiển lưu trữ và 
giao diện điều khiển; thiết bị thu, phát và điều khiển Ethemet; thiết bị thông tin liên lạc 
băng thông rộng; thiết bị truyền (viễn thông); thiết bị thu âm thanh và hình ảnh; thiết bị 
tạo ra các tín hiệu thị giác; thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị chuyển mạng thông tin 
liên lạc; thiết bị ngoại vi máy tính và bộ phận của thiết bị ngoại vi máy tính; phần mềm 
máy tính nằm trong phần cứng máy tính; thiết bị mạng và thiết bị máy tính, cụ thể là phần 
mềm và phần cứng mạng sử dụng để phát triển, bảo vệ, giám sát, cấu hình cho các mạng 
máy tính; phần cứng và phần mềm máy tính sử dụng truyền dữ liệu một chiều và truyền 
dữ liệu máy tính giữa một mạng máy tính với các thiết bị thông tin liên lạc từ xa, cụ thể là 
bộ lặp mạng không dây, bộ định tuyến máy vi tính, máy tính xách tay, điện thoại và máy 
tính cầm tay; bộ định tuyến giao diện mạng theo bản chất phần cứng điều khiển máy tính; 
thiết bị điện tử kỹ thuật số di động cầm tay; tài liệu hướng dẫn và giảng dạy được lưu trữ 
dưới dạng điện tử hoặc quang học; thiết bị thông tin liên lạc kỹ thuật số di động dùng 
điện; hệ thống tự động hóa cho xe cộ, công nghiệp, văn phòng và nhà ở bao gồm bộ điều 
khiển có dây hoặc không dây, thiết bị điều khiển và bộ cảm biến điện tử; chíp cảm biến 
dùng cho thiết bị liên lạc không dây, phần mềm máy tính cho các sản phẩm điện tử và 
chíp không dây dùng để phát triển, thử nghiệm và kiểm tra phần mềm và kết nối không 
dây; phần cứng truyền thông mạng; thẻ giao tiếp tầm ngắn (NFC); phần mềm máy tính 
dùng để thiết kế và thực hiện sản phẩm được kích hoạt không dây thuộc bộ phát triển 
phần mềm (SDK), giao diện lập trình ứng dụng (API) và môi trường phát triển tích hợp 
(IDE); phần mềm máy tính dùng để thiết kế các ứng dụng không dây thuộc bộ phát triển 
phần mềm (SDK), giao diện lập trình ứng dụng (API) và môi trường phát triển tích hợp 
(IDE); phần mềm máy tính dùng để thiết kế các ứng dụng mạng và truyền thông không 
dây thuộc bộ phát triển phần mềm (SDK), giao diện lập trình ứng dụng (API) và môi 
trường phát triển tích hợp (IDE); phần cứng máy tính trong lĩnh vực sản phẩm và chíp 
không dây dùng để phát triển, thử nghiệm và kiểm tra phần mềm và kết nối không dây; 
mạng không dây và thiết bị tích hợp dữ liệu cảm biến không dây, cụ thể là bảng định 
lượng và các mô-đun mở rộng; phần cứng và phần mềm viễn thông dùng để giám sát và 
điều khiển thiết bị thông qua mạng có dây và không dây; thiết bị điện tử dùng để cảm 
nhận và theo dõi điều kiện môi trường; thiết bị điện tử dùng để cảm nhận và theo dõi địa 
điểm, vị trí và sự chuyển động; thiết bị điện tử dùng để kết nối dữ liệu được cảm nhận và 
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các thiết bị khác; phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho các thiết bị di động và máy 
tính, cụ thể là phần mềm dùng cho nhà ở, thương mại, y tế, văn phòng, công nghiệp, điều 
khiển xe cộ và tự động hóa; phần mềm máy tính dùng cho các thiết bị điện tử và máy 
tính, cụ thể là phần mềm điều khiển và kết nối dữ liệu với thiết bị điện tử và bộ cảm biến; 
ứng dụng di động có thể tải xuống được dùng để điều khiển và kết nối dữ liệu với thiết bị 
điện tử và bộ cảm biến; phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho các thiết bị di động và 
máy tính, cụ thể là phần mềm cho con quay hồi chuyển, gia tốc, nhiệt độ và đánh giá vị 
trí, điều khiển và định lượng; cáp cấu trúc, dây cáp điện; dây điện; sợi cáp quang; thiết bị 
truyền thông nghe nhìn; thiết bị âm thanh, bộ khuếch đại âm thanh; mi-crô; loa; hệ thống 
âm thanh địa chỉ (PA) (gồm có mi-crô và loa phóng thanh dùng ở những nơi đông người); 
hệ thống an ninh; camera giám sát; tivi; hệ thống báo động; dây cáp mạng; hệ thống liên 
lạc nội bộ qua video; thiết bị phát nhạc nền (BGM); hệ thống truyền hình ăng-ten chủ 
(SMATV); tấm cáp điện; bảng dữ liệu và lời thoại (chạy điện); phần mềm chia tách video; 
mô-đun mạng gia đình bao gồm các bộ phận chạy điện và dây điện đi kèm; cáp âm thanh; 
bộ nối cáp điện; các sản phẩm điện tử tiêu dùng, cụ thể là máy thu thanh, dây và đầu nối 
của loa và máy thu thanh dùng điện, bộ giải mã âm thanh, bộ giải mã hình ảnh, bộ chuyển 
đổi điện; bộ biến tần điện; cáp dữ liệu (điện); cáp viễn thông; cáp video; bộ điều khiển 
báo động an toàn; thiết bị giải trí kỹ thuật số dùng để xem, lưu trữ và chia sẻ các nội dung 
kỹ thuật số trên mạng máy tính gia đình; ra-đi-ô; máy thu hình; đầu ghi video kỹ thuật số; 
dây nối mạng điện tử dùng cho tín hiệu âm thanh và video; máy quay viđeo; máy chiếu 
video; mô-đem cáp; máy phát truyền hình cáp; bộ chuyển đổi truyền hình cáp. 

 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ truyền thông, cụ thể là, truyền tải 
điện tử các văn bản, phần mềm, thông tin, tin nhắn, tài liệu, âm thanh, dữ liệu và hình ảnh 
giữa những người sử dụng máy vi tính; dịch vụ truyền thông, cụ thể là, truyền tải âm 
thanh, dữ liệu, thông tin, văn bản, phần mềm, tin nhắn, hình ảnh và tài liệu bằng các mạng 
viễn thông, mạng truyền thông không dây, mạng máy tính toàn cầu, mạng máy tính, 
mạng truyền thông, mạng dữ liệu và mạng dịch vụ thông tin; dịch vụ truyền thông, cụ thể 
là, truyền tải điện tử âm thanh, dữ liệu, thông tin, văn bản, phần mềm, tin nhắn, hình ảnh 
và tài liệu lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống máy tính giao tiếp tương tác; 
hỗ trợ truyền tải âm thanh, dữ liệu, thông tin, văn bản, phần mềm, tin nhắn, hình ảnh và 
tài liệu; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thông tin liên lạc; dịch vụ truyền tải, cung cấp và 
lưu trữ âm thanh, dữ liệu, thông tin, văn bản, phần mềm, tin nhắn, hình ảnh và tài liệu; 
cung cấp dịch vụ kết nối viễn thông điện tử; dịch vụ viễn thông, cụ thể là, truyền tải âm 
thanh, dữ liệu, thông tin, văn bản, phần mềm, tin nhắn, hình ảnh và tài liệu bằng mạng 
viễn thông, mạng truyền thông không dây, mạng máy tính toàn cầu, mạng máy tính và 
các mạng thông tin liên lạc; tư vấn viễn thông; dịch vụ truy cập viễn thông; cho thuê thiết 
bị viễn thông, cung cấp truy cập viễn thông điện tử cho hệ điều hành chạy trên máy chủ 
và các ứng dụng máy tính thông qua mạng máy tính toàn cầu, mạng máy tính và các 
mạng lưới thông tin liên lạc; cung cấp cho người sử dụng bên thứ ba truy cập vào cơ sở hạ 
tầng viễn thông; phát sóng các chương trình truyền hình cáp; dịch vụ truyền hình cáp; 
truyền tải điện tử giọng nói, dữ liệu và hình ảnh bằng phát sóng truyền hình và video; dịch 
vụ truyền tải truyền hình giao thức internet (IPTV); dịch vụ truyền hình qua vệ tinh; dịch 
vụ tư vấn phát sóng chương trình truyền hình, dịch vụ truyền hình; dịch vụ truyền hình 
trên mạng lưới truyền thông toàn cầu, mạng Internet và mạng không dây; dịch vụ truyền 
tải tính hiệu âm thanh và chương trình truyền hình định dạng sẵn SDl qua mạng cáp 
quang; dịch vụ phát thanh truyền hình qua internet; cung cấp các kết nối viễn thông tới 
Internet hoặc cơ sở dữ liệu; dịch vụ phát sóng video qua mạng Internet; dịch vụ mạng 
máy tính đồng đẳng, cụ thể là, truyền tải điện tử âm thanh, video, dữ liệu và các tài liệu 
giữa các máy tính; truyền tải âm thanh qua internet; truyền tải tài liệu nghe nhìn trên 
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internet; dịch vụ truyền thông, cụ thể là, truyền tải giọng nói, âm thanh, hình ảnh trực 
quan và dữ liệu qua mạng viễn thông, mạng truyền thông không dây, internet, mạng dịch 
vụ thông tin và mạng dữ liệu. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế phần cứng 
máy tính; thiết kế phần sụn máy tính; thiết kế mạch tích hợp; thiết kế chíp máy tính; thiết 
kế chất bán dẫn, thiết kế chíp chất bán dẫn; thiết kế phần cứng mạng lưới máy tính; thiết 
kế cho người khác trong lĩnh vực máy tính, hệ thông liên lạc và mạng lưới kết nối; dịch vụ 
tư vấn, thiết kế, thử nghiệm, nghiên cứu và cố vấn liên quan đến máy tính, mạng lưới và 
chương trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy 
tính; nghiên cứu kỹ thuật; nghiên cứu và phát triển cho người khác; dịch vụ thiết kế trang 
web; lập trình máy tính; phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ lập hệ thống phân chia thời 
gian cho máy tính; nghiên cứu và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; lắp đặt 
phần mềm máy tính; cho thuê máy tính; cho thuê dữ liệu máy tính; cập nhật phần mềm 
máy tính; bảo trì phần mềm máy tính, cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa 
chỉ trang tin điện tử); dịch vụ kết nối mạng lưới máy tính; dịch vụ hỗ trợ giải quyết các 
vấn đề liên quan đến máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến phần mềm máy tính, 
mạng lưới máy tính và mạng internét; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên 
quan đến các dịch vụ được cung cấp trực tuyến hoặc qua mạng internét; kiểm tra chất 
lượng cho người khác; thiết kế công nghiệp; thiết kế, tư vấn, lắp đặt hệ thống âm thanh và 
hình ảnh, hệ thống giải trí trong nhà, hệ thống giám sát, hệ thống dây cáp, hệ thống quản 
lý truy cập, hệ thống camera quan sát (CCTV), hệ thống truyền hình ăng-ten chủ 
(SMATV), hệ thống truyền thanh (PA), hệ thống phát nhạc nền (BGM); dịch vụ kết nối 
dữ liệu; dịch vụ kết nối sợi quang; thiết kế, tư vấn, lắp đặt và sửa chữa mạng lưới sợi 
quang; dịch vụ lập trình máy tính để tạo ra các tiện ích trực tuyến để hỗ trợ viễn thông; 
dịch vụ quản lý dự án máy tính trong lĩnh vực viễn thông; tư vấn trong lĩnh vực công nghệ 
viễn thông; thiết kế máy móc và thiết bị viễn thông; phát triển, bảo trì và cập nhật công cụ 
tìm kiếm mạng lưới viễn thông; dịch vụ tìm kiếm điện tử liên quan đến các thông tin và 
công nghệ viễn thông; thiết kế theo yêu cầu và phát triển màn hình hiển thị hình ảnh, máy 
và màn hình hiển thị âm thanh; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; thiết kế và phát 
triển phần mềm và phần cứng cho hệ điều hành âm thanh và hình ảnh; dịch vụ lưu trữ 
dạng điện tử các phương tiện điện tử cụ thể là hình ảnh, văn bản và dữ liệu âm thanh; thiết 
kế, phát triển và tư vấn liên quan đến hệ thống bảo mật; thiết kế và phân tích hệ thống liên 
quan đến hệ thống an ninh gia đình; thiết kế theo yêu cầu hệ thống điện thoại, hệ thống 
vô tuyến có dây cáp và sợi quang; định vị và đánh dấu vị trí các đường ống, dây cáp và 
dây điện ngầm; dịch vụ tích hợp hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển hệ thống liên lạc 
không dây để truyền và nhận âm thanh, dữ liệu và hình ảnh. 

 

 
(210) 4-2014-28487 (220) 20.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.2; A1.1.10; A1.11.8; 7.3.11 
(591) Xanh đen, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất xây 

dựng thương mại nội thất Sài 

Gòn   (VN) 

1268 tỉnh lộ 10, khu phố 5, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại, cửa sổ bằng kim loại, 
khung cửa sổ bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép, khung cửa nhựa lõi thép, cửa sổ nhựa lõi thép, khung cửa 
không bằng kim loại, cửa bằng gỗ. 

 
Nhóm 20: Giường gỗ, tủ gỗ, bàn gỗ, ghế gỗ, giá gỗ, kệ gỗ, giường bằng kim loại, ghế 
bằng kim loại, tủ bằng kim loại, kệ bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-28648 (220) 21.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) NOBLE GROUP LIMITED  (BM) 

Clarendon House, Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; bột mì và chế phẩm 

làm từ ngũ cốc. 
 

Nhóm 31: Hạt (ngũ cốc); trái cây và rau tươi; hạt giống; cây và hoa tự nhiên; thức ăn cho 
động vật; thức ăn cho động vật từ đậu tương; bột cho động vật; thức ăn từ hạt có dầu cho 
động vật; thức ăn từ đậu tương và ngô cho động vật, mạch nha để nấu rượu bia; đậu 
tương; hạt giống có dầu; hạt giống hoa hướng dương; lúa mì; ngô; lúa mạch; đậu fava 
tươi; cây mía đường. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn, tiếp thị, phân phối và 
xuất khẩu liên quan đến ngũ cốc, rau và trái cây tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, thức 
ăn cho động vật, thức ăn cho động vật từ đậu tương, bột cho động vật, thức ăn từ hạt có 
dầu cho động vật, ngô và bột đậu nành cho động vật, mạch nha để nấu rượu bia, sản phẩm 
đậu nành, đậu tương, hạt có dầu, hạt giống hoa hướng dương, lúa mì, ngô, lúa mạch, đậu 
fava và cây mía đường, giao dịch hàng hóa cho người khác. 

 
Nhóm 36: Thực hiện các giao dịch tài chính cho dịch vụ giao dịch hàng hóa (dịch vụ tài 
chính). 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa và tài sản bằng đường sắt, đường bộ hoặc đường thủy; thu 
xếp vận chuyển hàng hoá; cung cấp dịch vụ lưu kho trên tàu; cho thuê và thuê tàu thuyền 
và xe cộ; dịch vụ quản lý và điều hành cảng; dịch vụ cảng; đóng gói, bảo quản và lưu kho 
hàng hóa và tài sản; dịch vụ đóng gói đưa lên tàu hàng hóa xuất nhập khẩu; lưu trữ, bốc 
xếp, vận chuyển, giao và phân phối hàng hóa; lưu trữ, bốc xếp, vận chuyển, giao và phân 
phối ngũ cốc, rau và trái cây tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, thức ăn cho động vật, 
thức ăn cho động vật từ đậu tương, bột cho động vật, thức ăn từ hạt có dầu cho động vật, 
ngô và bột đậu nành cho động vật, mạch nha để nấu rượu bia, sản phẩm đậu nành, đậu 
tương, hạt có dầu, hạt giống hoa hướng dương, lúa mì, ngô, lúa mạch, đậu fava và cây mía 
đường. 
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(210) 4-2014-28649 (220) 21.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.3; A5.3.13; A5.3.14; 1.15.15 
(731) NOBLE GROUP LIMITED  (BM) 

Clarendon House, Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; bột mì và chế phẩm 

làm từ ngũ cốc. 
 

Nhóm 31: Hạt (ngũ cốc); trái cây và rau tươi; hạt giống; cây và hoa tự nhiên; thức ăn cho 
động vật; thức ăn cho động vật từ đậu tương; bột cho động vật; thức ăn từ hạt có dầu cho 
động vật; thức ăn từ đậu tương và ngô cho động vật, mạch nha để nấu rượu bia; sản phẩm 
đậu nành; đậu tương; hạt giống có dầu (chưa chế biến); hạt giống hoa hướng dương; lúa 
mì; ngô; lúa mạch; đậu fava tươi; cây mía đường. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn, tiếp thị, phân phối và 
xuất khẩu liên quan đến ngũ cốc, rau và trái cây tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, thức 
ăn cho động vật, thức ăn cho động vật từ đậu tương, bột cho động vật, thức ăn từ hạt có 
dầu cho động vật, ngô và bột đậu nành cho động vật, mạch nha để nấu rượu bia, sản phẩm 
đậu nành, đậu tương, hạt có dầu, hạt giống hoa hướng dương, lúa mì, ngô, lúa mạch, đậu 
fava và cây mía đường, giao dịch hàng hóa cho người khác. 

 
Nhóm 36: Giao dịch hàng hóa (dịch vụ tài chính). 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa và tài sản bằng đường sắt, đường bộ hoặc đường thủy; thu 
xếp vận chuyển hàng hoá; cung cấp dịch vụ lưu kho trên tàu; cho thuê và thuê tàu thuyền 
và xe cộ; dịch vụ quản lý và điều hành cảng; dịch vụ cảng; đóng gói, bảo quản và lưu kho 
hàng hóa và tài sản; dịch vụ đóng gói đưa lên tàu hàng hóa xuất nhập khẩu; lưu trữ, bốc 
xếp, vận chuyển, giao và phân phối hàng hóa; lưu trữ, bốc xếp, vận chuyển, giao và phân 
phối ngũ cốc, rau và trái cây tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, thức ăn cho động vật, 
thức ăn cho động vật từ đậu tương, bột cho động vật, thức ăn từ hạt có dầu cho động vật, 
ngô và bột đậu nành cho động vật, mạch nha để nấu rượu bia, sản phẩm đậu nành, đậu 
tương, hạt có dầu, hạt giống hoa hướng dương, lúa mì, ngô, lúa mạch, đậu fava và cây mía 
đường. 

 

 
(210) 4-2014-28682 (220) 21.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh nước biển, vàng chanh, tím 

(540) 

  

(731) Xưởng sản xuất và thương 

mại Gia Hưng  (VN) 

Km 4, đường Phan Trọng Tuệ, xã Thanh 
Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 12: Còi xe máy; miếng vá bằng cao su dính để vá săm. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
672 

(210) 4-2014-28718 (220) 21.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Ringier Việt 

Nam  (VN) 

Số 12 đường Tôn Đản, phường 13, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)  Nhóm 09: Máy ảnh, máy ghi âm, máy nghe nhạc, điện thoại, chương trình máy tính, 

DVD.  
 

Nhóm 42: Tạo lập website phục vụ thương mại điện tử, thiết kế website, dịch vụ cài đặt 
phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2014-28719 (220) 21.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Ringier Việt 

Nam   (VN) 

Số 12 đường Tôn Đản, phường 13, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)  Nhóm 09: Máy ảnh, máy ghi âm, máy nghe nhạc, điện thoại, chương trình máy tính, 

DVD.  
 

Nhóm 42: Tạo lập website phục vụ thương mại điện tử, thiết kế website, dịch vụ cài đặt 
phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2014-28811 (220) 24.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.1; 26.1.1; 3.7.16; 4.3.20; A3.7.24 
(591) Vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hiệp Gia Khang 

(VN) 

101/10 đường số 8, phường Trường 
Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
 
 
 

 
(210) 4-2014-28812 (220) 24.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.1 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hiệp Gia Khang  

(VN) 

101/10 đường số 8, phường Trường 
Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
 
 
 

 
(210) 4-2014-28950 (220) 25.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xám, đen, cam 
(731) Công ty TNHH Thép An Hưng 

Tường  (VN) 

ấp 3, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

   (740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại như: sắt; thép; gang; hợp kim thép; quặng sắt; 

thép cán tầm. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại như: sắt, thép, quặng kim loại, phân 
bón các loại; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải  hàng hóa (bằng đường bộ, bằng đường thủy nội địa, bằng 
đường biển, bằng đường hàng không); vận tải bằng ô tô. 
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(210) 4-2014-29125 (220) 26.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.15.21; 24.15.1; 1.5.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ và đầu tư Thành 

Trung  (VN) 

201 xóm Chiếu, phường 15, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)  Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (than đá, nhiên liệu rắn, kim loại, máy 

móc, thiết bị điện, rau, củ, quả tươi); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, 
xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; môi giới vận tải (gửi hàng hóa); vận chuyển hàng hóa; vận 
chuyển đồ đạc. 

 

 
(210) 4-2014-29146 (220) 26.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu A Tuấn Khang  (VN) 

Số 41, đường 24, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Chao; kho quẹt (nước mắm cô đặc dùng để ăn trực tiếp); nước dùng nấu lẩu. 
 

Nhóm 30: Nước tương; tương hột; tương ớt; nước ướp thịt. 
 

 
(210) 4-2014-29382 (220) 27.11.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dân Tấn Thành  (VN) 

173/23/94 Khuông Việt, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong lĩnh vực kinh doanh, 

thương mại; chức năng văn phòng (gồm các công việc: sao chụp tài liệu, dịch vụ thư ký, 
dịch vụ ghi chép lại, dịch vụ đánh máy chữ, xử lý văn bản).  
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(210) 4-2014-29641 (220) 01.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Thiên Cường  (VN) 

111/12 Lê Đình Cần, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại như: quạt điện; quạt trần; cây lau nhà; vật tư phụ tùng cho sản 

xuất quạt điện. 
 
 
 

 
(210) 4-2014-29940 (220) 03.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.1; 26.2.7 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương đậm, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH xây dựng sản 

xuất thương mại Thái Bình 

Dương  (VN) 

119 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê. 
 
 
 

 
(210) 4-2014-29943 (220) 03.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.2.7; A5.3.15; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh cốm 
(731) Hợp tác xã sản xuất - tiêu thụ 

rau an toàn Đa Mai  (VN) 

Tổ dân phố Mai Đình, phường Đa Mai, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi. 
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(210) 4-2014-29961 (220) 03.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(300) 012945895 06.06.2014 EM 

  
(731) THOMUS HOLDING AG   (CH) 

Freiburgstrasse 798 3173 Oberwangen b. 
Bern Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe đạp điện có bàn đạp.  
 

Nhóm 25: áo phông có cổ; áo phông không cổ; áo khoác; áo khoác dùng đi mưa; quần 
dùng đi mưa; áo phông để đi xe đạp; áo khoác để đi xe đạp.  

 

 
(210) 4-2014-29970 (220) 03.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.2.7; A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh dương, xám, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt, cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại thực phẩm Khánh 

Ngân  (VN) 

107 Tây Sơn, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm được làm từ sữa, cụ thể là kem (sản phẩm sữa), sữa chua, váng 

sữa (kem chua), sữa đặc có đường.  
 

 
(210) 4-2014-29992 (220) 04.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh nhạt, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

Nam Trung  (VN) 

20B, lô III, đường số 1, KCN Tân Bình, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm hoá học dùng trong y học và trang thiết bị ngành y tế. 
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(210) 4-2014-29994 (220) 04.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.4.24; 26.4.2; 26.15.15 
(591) Xám, vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giải pháp 

công nghệ thông tin và 

truyền thông SUNNET  (VN) 

P503, D3, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm tin học (ghi sẵn); phần cứng tin học. 
 

Nhóm 41: Đại lý cung cấp các thông tin thể thao, kinh tế, xã hội, các trò chơi giải trí, bình 
chọn, các trò chơi trực tuyến trên điện thoại di động, điện thoại cố định và internet, tất cả 
các dịch vụ này đều mang mục đích giải trí; đại lý cung cấp và khai thác các dịch vụ gia 
tăng giá trị trên mạng viễn thông internet cụ thể là các dịch vụ tải nhạc chuông, hình ảnh, 
trò chơi, tin tức (dịch vụ mang tính chất vui chơi, giải trí và tiêu khiển cho những người sử 
dụng internet, các trò chơi giải trí, trúng thưởng trên mạng viễn thông); đào tạo tin học, 
ngoại ngữ. 

 
 
 

 
(210) 4-2014-29995 (220) 04.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.1; A26.4.24; 26.15.15 
(591) Xám, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 

công nghệ thông tin và 

truyền thông SUNNET   (VN) 

P503, D3, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm tin học (ghi sẵn); phần cứng tin học.  
 

Nhóm 41: Đại lý cung cấp các thông tin thể thao, kinh tế, xã hội, các trò chơi giải trí, bình 
chọn, các trò chơi trực tuyến trên điện thoại di động, điện thoại cố định và internet, tất cả 
các dịch vụ này đều mang mục đích giải trí; đại lý cung cấp và khai thác các dịch vụ gia 
tăng giá trị trên mạng viễn thông internet cụ thể là các dịch vụ tải nhạc chuông, hình ảnh, 
trò chơi, tin tức (dịch vụ mang tính chất vui chơi, giải trí và tiêu khiển cho những người sử 
dụng internet, các trò chơi giải trí, trúng thưởng trên mạng viễn thông); đào tạo tin học, 
ngoại ngữ. 
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(210) 4-2014-30240 (220) 05.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.4; 10.3.7; 26.5.1; 25.12.1; 26.7.25 
(591) Đỏ, xám đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ DOMINO   (VN) 

383B Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán camera, thiết bị an ninh, thiết bị viễn thông, khóa cửa điện tử, thiết bị 

công nghệ cụ thể là máy vi tính, máy in. 
 

 
(210) 4-2014-30419 (220) 08.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 6.1.2; A5.11.5; 5.7.3; A26.4.6; 5.13.4; 

A25.1.10 
(591) Trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phú Mỹ Vinh  

(VN) 

Số 01 ngõ 58 đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm được chiết xuất từ nấm đã bảo quản dạng cao; sản phẩm dạng viên 

thực phẩm được chiết suất từ nấm đã được bảo quản. 
 

Nhóm 30: Trà túi lọc; trà hòa tan được chiết suất từ nấm.  
 

Nhóm 32: Đồ uống đóng chai được chiết suất từ nấm.  
 

 
(210) 4-2014-30542 (220) 09.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.1.8; A2.1.16 
(591) Đen, đen nhạt, đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 

thực phẩm AIDA  (VN) 

54A đường 21, khu dân cư Bình Hưng, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
679 

(511)   Nhóm 05: Bột dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); sữa dinh dưỡng (dùng cho mục đích 
y tế); bánh dinh dưỡng (sản phẩm dùng cho mục đích y tế); viên uống dinh dưỡng (là 
dạng thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế); nước uống dinh dưỡng (là thực phẩm 
chức năng dạng nước dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2014-30543 (220) 09.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 

thực phẩm AIDA  (VN) 

54A đường 21, khu dân cư Bình Hưng, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Bột dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); sữa dinh dưỡng (dùng cho mục đích 

y tế); bánh dinh dưỡng (sản phẩm dùng cho mục đích y tế); viên uống dinh dưỡng (là 
dạng thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế); nước uống dinh dưỡng (là thực phẩm 
chức năng dạng nước dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2014-30768 (220) 11.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đen, 

đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Minh Ngọc  (VN) 

367 đường Nguyễn An Ninh, phường 9, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sửc khoẻ; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ xoa bóp (mat-xa); dịch vụ 

tắm suối nước khoáng (dịch vụ spa); dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2014-30969 (220) 12.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) JUMEIRAH INTERNATIONAL LLC  

(US) 
Al Sufoub Road, PO Box 73137, Dubai, 
United Arab Emirates  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)  Nhóm 35: Quan hệ công chúng, marketing và quảng cáo; quảng bá (quảng cáo); 
marketing chỗ ở tạm thời, bao gồm các căn hộ dịch vụ và khách sạn có căn hộ dịch vụ; tư 
vấn kinh doanh; quản lý và tư vấn kinh doanh; quản trị kinh doanh; quản lý khách sạn và 
nhà hàng ăn uống; nhượng quyền thương mại, cụ thể là: tư vấn và hỗ trợ trong việc quản 
lý kinh doanh, tổ chức kinh doanh và quảng bá các dịch vụ khách sạn và dịch vụ khách 
hàng (du lịch - khách sạn), dịch vụ khách sạn phục vụ cho việc cung cấp các hội nghị, 
cuộc họp, triển lãm, buổi đào tạo/huấn luyện, hội thảo, hội chợ thương mại, đại hội và 
buổi thuyết trình; nhượng quyền thương mại, cụ thể là: tư vấn và hỗ trợ trong quản lý kinh 
doanh, tổ chức kinh doanh và quảng bá dịch vụ chỗ ở tạm thời, dịch vụ giữ chỗ, đặt chỗ 
và thông tin liên quan đến khách sạn và chỗ ở tạm thời, dịch vụ căn hộ dịch vụ; nhượng 
quyền thương mại, cụ thể là: tư vấn và hỗ trợ trong quản lý kinh doanh, tổ chức kinh 
doanh và quảng bá dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống theo hợp đồng, nhà hàng ăn 
uống, nhà hàng tự phục vụ, nhà hàng bán thực phẩm/đồ uống đem về, tiệm cà phê, quán 
cà phê, dịch vụ cửa hàng bán đồ ăn nhanh (quán ăn nhỏ); nhượng quyền thương mại, cụ 
thể là: tư vấn và hỗ trợ trong quản lý kinh doanh, tổ chức kinh doanh và quảng bá dịch vụ 
cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ chuẩn bị thực phẩm và đồ 
uống bao gồm dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, nhà hàng ăn uống, nhà hàng tự 
phục vụ, nhà hàng bán thực phẩm/đồ uống đem về, tiệm cà phê, quán cà phê, dịch vụ cửa 
hàng bán đồ ăn nhanh (quán ăn nhỏ) và dịch vụ khách sạn, căn hộ dịch vụ và dịch vụ chỗ 
ở tạm thời; dịch vụ bán lẻ và bán lẻ trực tuyến cho các sản phẩm: kính râm, băng đĩa ghi 
âm và băng viđêô, đồ trang sức, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, văn phòng phẩm, ấn 
phẩm in, đệm, ba lô, đồ chơi mềm, sổ ghi chép, hộp đựng bút chì, nhật ký và sổ ghi chép 
cá nhân (tổ chức công việc), thiệp chúc mừng, bưu thiếp, giấy gói quà và dải ruy-băng 
trang trí cho quà tặng, đồ nội thất, đồ đạc và đồ trang trí trên bàn và tường, đồ pha lê, đồ 
thủy tinh, đồ sứ (sành), đồ đồng, đồ trang trí, phụ kiện cho tóc, giỏ mây, ví, túi đựng máy 
tính xách tay, phụ kiện may vá, các loại túi làm từ vải bạt, rơm, chất dẻo và nhựa tổng hơp 
PVC, khăn trải giường và khăn trải bàn, đồ da và đồ du lịch, quần áo, mũ nón, giày dép, 
thảm và mền/chăn, ảnh chụp và các tác phẩm nghệ thuật, đồ chơi, trò chơi, đồ tiêu khiển 
và đồ thể thao, trang thiết bị tập thể chất, thực phẩm và bánh mứt kẹo, đồ uống không cồn 
và có cồn, thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá và đồ dùng cho người hút thuốc; quản lý văn 
phòng và nhân sự; biên tập và duy trì cơ sở dữ liệu; tổ chức triển lãm và hội chợ thương 
mại cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; sắp xếp và tiến hành các hội chợ thương 
mại; cho thuê không gian quảng cáo; sắp xếp, tiến hành, quản lý và cung cấp các chương 
trình tặng thưởng cho khách hàng trung thành, bao gồm quản lý việc cung cấp lợi ích và 
phần thưởng liên quan đến các chương trình tặng thưởng cho khách hàng trung thành, các 
chương trình khuyến khích khách hàng; quảng bá chỗ ở khách sạn, nhà hàng ăn uống, 
thực phẩm, đồ uống, khu nghỉ dưỡng (resort), trung tâm chăm sóc và trị liệu sức khỏe 
(spa), sân gôn, sự kiện thể thao, các gói du lịch, chuyến du lịch và công viên theo chủ đề 
thông qua việc quản lý các chương trình tặng thưởng khuyến khích, cung cấp các dịch vụ 
nói trên thông qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến 
các dịch vụ nói trên; dịch vụ cố vấn và thông tin liên quan đến các dịch vụ nói trên. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ bất động sản thương mại, 
bất động sản bán lẻ, bất động sản nhà ở; quản lý, quản trị và cho thuê dài hạn bất động 
sản thương mại, bất động sản bán lẻ và bất động sản nhà ở; dịch vụ bất động sản, cho thuê 
dài hạn và cho thuê ngắn hạn bất động sản được cung cấp và tiến hành liên quan đến các 
căn hộ, căn hộ dịch vụ, biệt thự, văn phòng, trung tâm chăm sóc và trị liệu sức khỏe (spa), 
khu nghỉ dưỡng (resort), sân gôn, bến du thuyền, khách sạn, bất động sản công nghiệp, 
trung tâm mua sắm và khu mua sắm; dịch vụ quản lý người thuê (bất động sản); quản lý 
việc cho thuê các căn hộ và biệt thự; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ đánh giá bất 
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động sản; dịch vụ tài chính; dịch vụ đầu tư; dịch vụ quỹ tài sản; dịch vụ tài chính cho tài 
sản; dịch vụ định giá tài sản; dịch vụ quản lý tài sản và quản lý danh mục tài sản; dịch vụ 
đầu tư tài sản; dịch vụ môi giới tài sản; dịch vụ bảo hiểm tài sản; dịch vụ mua lại đất; 
đánh giá, lựa chọn và mua lại bất động sản để phát triển và đầu tư; mua lại đất cho thuê; 
chương trình tặng thưởng tài chính; dịch vụ tài chính và bảo hiểm liên quan đến sắp xếp, 
tiến hành, quản lý và cung cấp các chương trình tặng thưởng cho khách hàng trung thành; 
phát hành thẻ có giá trị danh nghĩa hoặc phiếu có giá trị liên quan đến chương trình tặng 
thưởng cho khách hàng trung thành; tài trợ tài chính; cung cấp dịch vụ môi giới; phát 
hành séc du lịch; cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ trên, bao gồm cung 
cấp thông tin về các dịch vụ này qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cố vấn và thông tin 
liên quan đến các dịch vụ nói trên. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ mở rộng đất đai (dịch vụ xây dựng). 

 
Nhóm 43: Bán chỗ ở tạm thời, bao gồm các  căn hộ dịch vụ và khách sạn có căn hộ dịch 
vụ; quản lý căn hộ dịch vụ; dịch vụ cho thuê căn hộ có đầy đủ tiện nghi (chỗ ở tạm thời); 
dịch vụ cho thuê phòng nghỉ (chỗ ở tạm thời); dịch vụ khách sạn; dịch vụ chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ giữ chỗ, đặt chỗ và thông tin liên quan đến khách sạn và chỗ ở tạm thời; dịch vụ 
khách sạn cung cấp các phương tiện cho các hội nghị, cuộc họp, triển lãm, buổi đào 
tạo/huấn luyện, hội thảo, hội chợ thương mại, đại hội và buổi thuyết trình; dịch vụ cung 
cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ, nhà hàng bán thực phẩm/đồ uống đem về, tiệm cà phê, quán cà phê, dịch vụ cửa 
hàng bán đồ ăn nhanh (quán ăn nhỏ); dịch vụ phục vụ để cung cấp thực phẩm và đồ uống 
(do nhà hàng hoặc các cơ sở tương tự thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thực phẩm và đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; cung cấp dịch vụ nhà trẻ cho trẻ em (dịch vụ nhà trẻ ban ngày); 
cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cố vấn và thông tin liên quan đến các dịch vụ nói trên.  

 

 
(210) 4-2014-30989 (220) 15.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.5.1; A5.1.5; A5.1.16; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, xanh 

dương, xanh lá mạ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Homepro  (VN) 

325/28/28 Bạch Đằng, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Móc treo quần áo bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-31074 (220) 15.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(300) 40-2014-0047568 15.07.2014 KR 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Máy làm sạch không khí.  
 
 

 
(210) 4-2014-31139 (220) 15.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.9; 26.3.23; 20.5.7; A26.4.24 
(591) Đen, đỏ, xanh, tím, vàng, cam 
(731) Công ty TNHH xây dựng Hồng 

Bảo  (VN) 

48-50-52 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị tạo hiệu ứng ánh sáng (thiết bị điện tử). 
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, tổ chức sự kiện cho mục đích quảng cáo thương mại, xây dựng 
thương hiệu, quảng bá thương hiệu. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, thi công hiệu ứng ánh sáng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế hiệu ứng ánh sáng; thiết kế quảng cáo. 

 
 

 
(210) 4-2014-31140 (220) 15.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 25.5.3; 18.5.1 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ du lịch E-FLIGHT  (VN) 

Lô 15, TT4 đường Trần Văn Lai, khu đô 
thị Mỹ Đình-Sông Đà, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 39: Đại lý bán vé máy bay; mua bán vé máy bay trên mạng.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp tra cứu thông tin qua internet; dịch vụ cung cấp các công cụ 
tìm kiếm thông tin trên mạng internet (không phải dịch vụ mua bán); dịch vụ bản đồ, cụ 
thể là cung cấp một website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ 
trình chuyến đi. 
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(210) 4-2014-31141 (220) 15.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ du lịch E-FLIGHT  (VN) 

Lô 15, TT4 đường Trần Văn Lai, khu đô 
thị Mỹ Đình-Sông Đà, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 39: Đại lý bán vé máy bay; mua bán vé máy bay trên mạng. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp tra cứu thông tin qua internet; dịch vụ cung cấp các công cụ 
tìm kiếm thông tin trên mạng internet (không phải dịch vụ mua bán); dịch vụ bản đồ, cụ 
thể là cung cấp một website và liên kết website về thông tin địa lý, hỉnh ảnh bản đồ và lộ 
trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2014-31181 (220) 16.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.9; 25.12.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất Đông Dương JSC  

(VN) 

Số 306, khu Dây Thép, thị trấn Đồng 
Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ rửa nồi bằng 

kim loại; miếng cọ rửa dùng cho nhà bếp; dụng cụ dùng để vệ sinh; khăn để làm sạch. 
 

 
(210) 4-2014-31182 (220) 16.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) A7.3.5; 7.3.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất Đông Dương JSC  

(VN) 

Số 306, khu Dây Thép, thị trấn Đồng 
Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn  
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(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ rửa nồi bằng 
kim loại; miếng cọ rửa dùng cho nhà bếp; dụng cụ dùng để vệ sinh; khăn để làm sạch. 

 

 
(210) 4-2014-31183 (220) 16.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.2; 26.1.4; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất Đông Dương JSC  

(VN) 

Số 306, khu Dây Thép, thị trấn Đồng 
Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ rửa nồi bằng 

kim loại; miếng cọ rửa dùng cho nhà bếp; dụng cụ dùng để vệ sinh; khăn để làm sạch. 
 

 
(210) 4-2014-31207 (220) 16.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Bùi Hồng Vinh   (VN) 

Thôn Gò Mái, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Micrô (ống phóng thanh); máy thu thanh; đầu đĩa; loa; âm ly; ti vi.  
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; lò vi sóng; máy sấy tóc; máy điều hòa nhiệt độ; tủ lạnh; thiết bị 
lọc nước; bộ thu năng lượng mặt trời để đốt nóng, sưởi ấm.  

 

 
(210) 4-2014-31213 (220) 16.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) AYESA CORPORATE, S.L.   (ES) 

Betis, 29 - 2o izda. - Seville 41011 - 
Spain  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 

chúng bao gồm: nghiên cứu, phân tích trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và nguồn nước 
(bao gồm nghiên cứu, phân tích nước và các tài nguyên thiên nhiên); dịch vụ kỹ thuật bao 
gồm: kiến trúc, tư vấn kỹ thuật, thiết kế cơ sở hạ tầng và các công trình dân dụng, nghiên 
cứu kỹ thuật; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; tư vấn, thiết kế và phát 
triển phần cứng và phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2014-31252 (220) 16.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) KIKO S.p.A.   (IT) 

Via Giorgio e Guido Paglia, 1/D - 24122 
Bergamo (BG) - Italy  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc và điều 

trị tóc; kem, nước thơm, gel, dầu thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất khử mùi dùng 
cho cá nhân; muối tắm; thuốc đánh răng (các sản phẩm trên không dùng cho trẻ sơ sinh 
và trẻ em đến 11 tuổi).  

 
 
 

 
(210) 4-2014-31296 (220) 16.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Mặt 

Trời Đỏ  (VN) 

106/8 Phan Văn Trị, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví.  
 

Nhóm 25: Thắt lưng quần áo; giày; dép.  
 
 
 

 
(210) 4-2014-31299 (220) 16.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.12; A1.1.2; 26.1.1; A1.5.3 
(591) Hồng, trắng, xanh, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Vĩnh Xương  

(VN) 

Số 47/1 Lý Thường Kiệt, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bánh, kẹo, mứt, bia, nước giải khát, cà phê, đường, sữa, trà, dầu ăn, 

bột ngọt, vàng, bạc.  
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(210) 4-2014-31325 (220) 17.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.15; 4.5.12; 4.5.13; 5.3.20 
(591) Xanh coban, xanh dương, trắng, xanh lá 

cây, xanh lá mạ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Big Ben Việt 

Nam  (VN) 

Số nhà 1- C6, đường Trần Hữu Dực, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Yếm dãi của trẻ em bằng giấy; khăn giấy dùng để tẩy trang; giấy vệ sinh; khăn 

lau bằng giấy; giấy thấm; khăn ăn bằng giấy, khăn bàn bằng giấy. 
 

Nhóm 24: Tấm gạc (vải vóc), miếng gạc (bằng vải); khăn vải để tẩy trang, khăn tẩy trang 
(bằng vải); khăn ăn bằng vải dệt, vải flanen dùng để vệ sinh; khan tay bỏ túi bằng vải; 
khăn lạnh cao cấp bằng vải; vải không dệt. 

 

 
(210) 4-2014-31326 (220) 17.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.15; 4.5.13; 4.5.12; A25.3.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Big Ben Việt 

Nam  (VN) 

Số nhà 1-C6, đường Trần Hữu Dực, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Yếm dãi của trẻ em bằng giấy; khăn giấy dùng để tẩy trang; giấy vệ sinh; khăn 

lau bằng giấy; giấy thấm; khăn ăn bằng giấy, khăn bàn bằng giấy. 
 

Nhóm 24: Tấm gạc (vải vóc), miếng gạc (bằng vải); khăn vải để tẩy trang, khăn tẩy trang 
(bằng vải); khăn ăn bằng vải dệt, vải flanen dùng để vệ sinh; khăn tay bỏ túi bằng vải; 
khăn lạnh cao cấp bằng vải; vải không dệt. 

 

 
(210) 4-2014-31327 (220) 17.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.1; 2.5.6; A25.7.7; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh nước biển, da cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Big Ben Việt 

Nam  (VN) 

Số nhà 1- C6, đường Trần Hữu Dực, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; băng vệ sinh; tã lót (tã trẻ em); quần lót vệ sinh; vật thấm hút 
dùng cho người không kiềm chế được; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, 
nút gạc dùng khi có kinh nguyệt; tã lót dùng cho người không tự kiềm chế được; bỉm trẻ 
em bằng giấy hoặc bằng xenlulo (dùng một lần); tã giấy các loại. 

 
 

 
(210) 4-2014-31328 (220) 17.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.1; 2.5.6; 26.4.9; A25.7.7 
(591) Đỏ, xanh nước biển, da cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Big Ben Việt 

Nam  (VN) 

Số nhà 1-C6, đường Trần Hữu Dực, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; băng vệ sinh; tã lót (tã trẻ em); quần lót vệ sinh; vật thấm hút 

dùng cho người không kiềm chế được; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, 
nút gạc dùng khi có kinh nguyệt; tã lót dùng cho người không tự kiềm chế được; bỉm trẻ 
em bằng giấy hoặc bằng xenlulo (dùng một lần); tã giấy các loại. 

 
 

 
(210) 4-2014-31334 (220) 17.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH JUNSUN Việt 

Nam  (VN) 

49/40/20-49/40/22 Trịnh Đình Trọng, 
phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Ba lát đèn (tăng pho đèn); dây điện; ổ cắm điện; công tắc điện; cầu dao điện; 

cầu chì; bút thử điện. 
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn trang trí (đèn dùng để chiếu sáng và trang trí); hộp đèn 
chiếu sáng (máng đèn); bóng đèn; quạt điện; chóa đèn (chụp đèn); dụng cụ thông gió; 
quạt điện. 

 
Nhóm 35: Mua bán: ba lát đèn (tăng pho đèn), dây điện, ổ cắm điện, công tắc điện, cầu 
dao điện, cầu chì, đèn chiếu sáng, đèn trang trí (đèn dùng để chiếu sáng và trang trí), hộp 
đèn chiếu sáng (máng đèn), bóng đèn, quạt đèn, chóa đèn (chụp đèn), dụng cụ thông gió, 
quạt điện, bút thử điện. 
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(210) 4-2014-31342 (220) 17.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đỏ, xanh dương đậm 

(540) 

 

(731) Trung tâm Quảng cáo và Dịch 

vụ Phát thanh trực thuộc 

Đài Tiếng nói Nhân dân thành 

phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Số 3, Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2014-31513 (220) 18.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.3.5; 26.1.1; 5.7.1; 26.1.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Long 

Thuận  (VN) 

Tổ 6, ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 30: cà phê.  

 

 
(210) 4-2014-31516 (220) 18.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Tiến Phát  (VN) 

ấp Nghĩa Huấn (thửa đất 2120, tờ bản đồ 
số 1), xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, 
tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu dừa thô; dầu dừa tinh luyện; cơm dừa sấy khô; nước cốt dừa đóng lon.  

 

 
(210) 4-2014-31518 (220) 18.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.13.1; 26.3.23; 7.11.10 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hai Tư Giờ  

(VN) 

166 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 06: Thùng chứa, công ten nơ, hàng rào bảo hiểm dùng cho đường sá (rào chắn 
đường) (tất cả bằng kim loại).  

 
Nhóm 20: Đồ đạc: tủ, giường, bàn, ghế, kệ; hệ thống kệ chứa hàng 

 
 

 
(210) 4-2014-31691 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MARC JACOBS TRADEMARKS, 

L.L.C.  (US) 
72 Spring Street, 2nd Floor, New York, 
NEW YORK 10012, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Bao (vỏ) dùng cho điện thoại di động; giá đỡ cho điện thoại di động; bao đựng 

máy tính xách tay; ổ cứng lưu trữ dữ liệu (USB); tai nghe. 
 

Nhóm 16: Giấy, bìa cứng và các sản phẩm làm từ những chất liệu này, không bao gồm 
trong các nhóm khác, cụ thể: túi, hộp, phong bì và túi nhỏ bằng giấy và bìa cứng dùng để 
bao gói; vật liệu bằng chất dẻo dùng để bọc hoặc đóng gói không bao gồm trong các 
nhóm khác, cụ thể: túi, túi nhỏ, màng mỏng và tấm chất dẻo. 

 
 

 
(210) 4-2014-31692 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MARC JACOBS TRADEMARKS, 

L.L.C.   (US) 
72 Spring Street, 2nd Floor, New York, 
New York 10012, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Bao (vỏ) dùng cho điện thoại di động; giá đỡ cho điện thoại di động; bao đựng 

máy tính xách tay; ổ cứng lưu trữ dữ liệu (USB); tai nghe.  
 

Nhóm 16: Giấy, bìa cứng và các sản phẩm làm từ những chất liệu này, không bao gồm 
trong các nhóm khác, cụ thể: túi, hộp, phong bì và túi nhỏ bằng giấy và bìa cứng dùng để 
bao gói; vật liệu bằng chất dẻo dùng để bọc hoặc đóng gói không bao gồm trong các 
nhóm khác, cụ thể: túi, túi nhỏ, màng mỏng và tấm chất dẻo. 
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(210) 4-2014-31693 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.7.17 
(731) MARC JACOBS TRADEMARKS, 

L.L.C.   (US) 
72 Spring Street, 2nd Floor, New York, 
NEW YORK 10012, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt, kính râm và bao (vỏ) đựng kính đeo mắt; bao (vỏ) dùng cho điện 

thoại di động, giá đỡ cho điện thoại di động, bao đựng máy tính xách tay, ổ cứng lưu trữ 
dữ liệu (USB), tai nghe. 

 
Nhóm 16: Giấy, bìa cứng và các sản phẩm làm từ những chất liệu này, không bao gồm 
trong các nhóm khác, cụ thể: túi, hộp, phong bì và túi nhỏ bằng giấy và bìa cứng dùng để 
bao gói; vật liệu bằng chất dẻo dùng để bọc hoặc đóng gói không bao gồm trong các 
nhóm khác, cụ thể: túi, túi nhỏ, màng mỏng và tấm chất dẻo. 

 

 
(210) 4-2014-31763 (220) 22.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.3; 26.3.4; 1.13.1 
(731) DELTA ELECTRONICS, INC.   (TW) 

186 Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 
114, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ, cụ thể là máy bóc vỏ hạt ngũ cốc; máy gia công da 

thuộc; máy cắt (máy móc); máy phát điện; thiết bị mở cửa bằng điện; thiết bị vận hành 
máy nâng (thang máy); thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; máy xử lý chất thải; cơ 
cấu dẫn hướng cho máy; máy sản xuất thủy tinh; cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ 
điện và động cơ; thiết bị và máy đánh bóng (dùng điện); bộ điều chỉnh (bộ phận của 
máy); máy nhào; máy xử lý chất dẻo; người máy (máy móc); động cơ điện, không dùng 
cho xe cộ mặt đất; máy gia công kim loại; máy cơ điện dùng trong công nghiệp hóa chất; 
máy in; máy dùng cho công nghiệp dệt; máy đóng bao; tua bin không dùng cho xe cộ mặt 
đất; máy bao gói; thiết bị rửa; máy phát điện có khả năng tái tạo năng lượng; máy khí 
nén; động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); 
các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông trên 
bộ).  

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 
học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ 
dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng 
điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa 
ghi; đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; máy tính, thiết bị xử lý 
dữ liệu, máy vi tính; phần mềm máy tính; tất cả các thiết bị và dụng cụ nêu trên không 
bao gồm hệ thống thiết bị dùng cho mục đích an ninh liên quan đến xây dựng điện, như 
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giữ an toàn và cũng không bao gồm hệ thống thiết bị dùng cho kiểm soát trong xây dựng 
điện, như công tắc và ổ cắm.  

 
Nhóm 11: Thiết bị dùng để làm lạnh, sấy khô, thông gió và điều hòa không khí; thiết bị 
và hệ thống chiếu sáng, cụ thể là đèn chiếu sáng dùng trong công nghiệp, đèn chiếu sáng 
dùng trong nông nghiệp, đèn dùng khi câu cá, đèn chiếu sáng bảng hiệu, mô-đun đèn, đèn 
hộp ốp trần, đèn dùng trong y tế, đèn chăm sóc tại gia, đèn pha và hệ thống đèn tạo nên 
một tổng thể kiến trúc đặc biệt (được giới hạn trong các loại đèn chỉ dùng cho mục đích 
chiếu sáng bề mặt của các công trình xây dựng và được dùng cho đèn chiếu sáng với nhiệt 
độ ổn định, sức bền cao, khả năng chống chịu nước mà không cần đến thiết kế thẩm mỹ); 
đèn đường; bóng đèn; đèn dùng cho thiết bị chiếu sáng, máy chiếu; đèn lồng để trang trí 
trong các dịp lễ hội dùng cho đèn chiếu sáng dùng trong công nghiệp, đèn chiếu sáng 
dùng trong nông nghiệp, đèn dùng khi câu cá, đèn chiếu sáng bảng hiệu, mô-đun đèn, đèn 
hộp ốp trần, đèn dùng trong y tế, đèn chăm sóc tại gia, đèn pha và hệ thống đèn tạo nên 
một tổng thể kiến trúc đặc biệt  (được giới hạn trong các loại đèn chỉ dùng cho mục đích 
chiếu sáng bề mặt của các công trình xây dựng và được dùng cho đèn chiếu sáng với nhiệt 
độ ổn định, sức bền cao, khả năng chống chịu nước mà không cần đến thiết kế thẩm mỹ); 
ống dạ quang dùng để thắp sáng; thiết bị chiếu sáng cho xe cộ; đèn ống; đèn an toàn cho 
thợ mỏ; đèn pin chiếu sáng; đèn ô tô (chiếu sáng); đèn bỏ túi.  

 

 
(210) 

 

4-2014-31764 

 
(220) 

 
22.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh lá cây, hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại Yu 

Chung (Yu Chung Trading 

Company Limited)  (VN) 

1/1B Tân Thới Nhất 07, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 

CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo: quần áo may sẵn; quần áo thời trang; quần áo lót; quần áo đồng phục; 

quần áo thể thao.  
 

 
(210) 4-2014-31803 (220) 22.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.5 
(731) AEROFUME SDN.BHD.  (MY) 

16M, Jalan BA/12, Kawasan Perusahaan 
Bukit Angkat, 43000 Kajang, Selangor, 
Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
692 

(511)   Nhóm 05: Chất làm thơm mát không khí (chất khử mùi không khí); chất khử mùi không 
khí; chế phẩm khử mùi không khí; chế phẩm làm trong sạch không khí.  

 

 
(210) 4-2014-31845 (220) 22.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.13.1; 26.4.2 
(731) THE BLACK & DECKER 

CORPORATION  (US) 
701 E. Joppa Road, Towson, Maryland 
21286, USA 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan; máy đóng (khoan); máy đóng chịu va đập; máy khoan búa và các 

phụ kiện của chúng cụ thể là mâm cặp, mâm cặp không cân mở bằng chìa, chìa vặn mâm 
cặp, bánh xe có nan hoa, bàn chải sắt, mũi khoan, chìa vặn vít, đầu cái bào, bộ khớp nối ổ 
cắm dẫn động và đầu mũi khoan; máy nén khí, ống dẫn khí và bộ bơm nạp; máy cưa gắn 
động cơ, cụ thể là máy cưa đĩa, máy cưa cắt mép tròn, máy cưa soi, máy cưa kiểu pít-
tông, máy cưa thành đường rãnh, cưa tay gắn động cơ, và lưỡi cưa để cắt và lưỡi cưa mài 
mòn; máy mài góc và đá mài; súng bắn đinh; máy hút bụi cầm tay và bộ lọc chân không; 
máy hút bụi và túi cho máy hút bụi; công cụ đa rung có phụ kiện rung đi kèm để đánh 
bóng và mài bóng; công cụ đa quay có phụ kiện đi kèm, cụ thể là đĩa cắt và phụ kiện đi 
kèm để đánh bóng, mài bóng và gia công gỗ; máy bào và lưỡi dao thay thế cho máy bào; 
máy bào soi và phụ kiện cắt đi kèm; súng bít có động cơ; máy đánh bóng, cụ thể là máy 
đánh bóng bằng đai, máy đánh bóng hoàn thiện, máy đánh bóng dạng tấm và máy đánh 
bóng theo quỹ đạo và phụ kiện để đánh bóng; thiết bị điện tử cầm tay, cụ thể là máy xay 
cà phê chạy điện, máy xay sinh tố, cái mở hộp, thiết bị ép lấy nước, thiết bị ép, thiết bị 
chiết dịch trái cây, dao chạy điện, thiết bị chế biến thực phẩm, thiết bị cắt thực phẩm, máy 
trộn cầm tay dùng cho gia dụng, thiết bị sơn, cụ thể là thiết bị phun sơn không có không 
khí, con lăn sơn có động cơ, thiết bị sơn gờ có động cơ, thiết bị bôi thuốc màu và chất bịt 
kín và phụ kiện của chúng; máy cắt cỏ, máy xén cỏ và dụng cụ để tỉa bờ bồn hoa, máy 
xén hàng rào, máy hút chân không và máy quét, máy xới gắn động cơ để làm vườn và làm 
cỏ, mày cày làm vườn, cưa xích có đây và không dây, cưa cắt tỉa (máy móc), máy cưa 
dạng xào, máy rửa áp lực cao đa mục đích, máy tỉa cây gắn động cơ, kéo lớn cắt cỏ và 
phụ kiện của chúng, cụ thể là lưỡi kéo thay thế, cuộn dây và dây xích cắt và hệ thống gom 
lá cho máy thổi; máy lọc khí cầm tay gắn động cơ, thiết bị lau dùng hơi. 

 
Nhóm 08: Cờ lê cầm tay có thể điều chỉnh tự động, chìa vặn, công cụ làm vườn cầm tay, 
cụ thể là cưa cắt tỉa, dụng cụ tỉa cây, cưa xếp, kéo cắt hàng rào, cái xẻng bứng cây, dụng 
cụ xới, dụng cụ để đánh cây cả vầng và dụng cụ rẫy cỏ; dao tiện ích, túi dụng cụ; tuốc nơ 
vít; bàn là điện; thiết bị là thẳng tóc chạy điện; thiết bị uốn quăn tóc chạy điện. 

 
Nhóm 09: Thiết bị an toàn, cụ thể là máy thủy bình, cụ thể là máy đo mức và cái chỉ báo 
mức; kính mắt an toàn, giày bảo hộ, găng tay bảo hộ và cái bảo vệ tai; pin, bộ nguồn ắc 
quy và bộ sạc pin; dụng cụ đo của thợ mộc, bộ cảm biến, cụ thể là thước dây dùng âm 
điện tử và máy dò tìm gỗ và khung kim loại đinh tán ở tường cụ thể là điện tử; thiết bị đo, 
cụ thể là thước đo 45 độ, dụng cụ đo khoảng cách dùng la-de, thước dây kỹ thuật số và 
thước dây có trợ lực; bộ khởi động pin, máy đổi điện xách tay ở trạm phát điện, bộ cấp 
điện xách tay, bộ sạc điện tử, bộ pin thay thế dùng cho xe cộ. 
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Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng, cụ thể là thiết bị phun hơi nước chạy điện cho quần áo, 
máy pha cà phê chạy điện, máy pha cà phê espresso chạy điện, ấm điện, máy làm bánh mì 
chạy điện dùng cho gia dụng, chảo điện, nồi nấu chậm dùng điện, nồi chiên sâu dùng 
điện, nồi nấu cơm dùng điện, nồi hấp thực phẩm, bếp nướng trong nhà, vỉ nướng, chảo 
rán, máy làm bánh quế, nồi áp suất, thiết bị nổ bỏng ngô chạy điện, tấm sưởi ấm dùng 
điện, nồi chiên vận hành nhờ không khí, lò nướng, lò vi ba, lò nướng đối lưu và lò nướng 
bánh; thiết bị lọc nước và máy làm đá; tủ lạnh nhỏ, tủ cấp đông nhỏ, tủ lạnh kết hợp cấp 
đông loại nhỏ, quạt, lò vi sóng, thiết bị sưởi ấm, thiết bị lọc không khí và thiết bị giữ độ 
ẩm không khí; lò nướng dùng ga; đèn pin, đèn tiện ích, đèn đi cắm trại và đèn bàn chiếu 
sáng bằng điốt phát quang; thiết bị phun khí nóng; thiết bị tạo hơi cầm tay. 

 
Nhóm 20: Thang, cụ thể là bậc lên xuống của thang, đoạn nối dài của thang, thang ở tầng 
áp mái và đa thang, ghế đẩu có bậc và thang dùng trong công trình, tất cả đều không làm 
bằng kim loại; phụ kiện của thang, cụ thể là bộ thăng bằng không bằng kim loại cho 
thang, cái móc ở đầu thang không bằng kim loại, miếng bịt chân thang không bằng kim 
loại, bệ đỡ của thang không bằng kim loại, khóa thang không bằng kim loại, vỏ và miếng 
đệm được thiết kế đặc biệt cho thang phi kim loại, dây thừng và neo chống nhổ không 
bằng kim loại được thiết kế đặc biệt cho thang phi kim loại, kệ (giá) thùng không bằng 
kim loại và khay không bằng kim loại được thiết kế đặc biệt cho thang, cái giữ thùng 
không bằng kim loại và cái giữ dụng cụ không bằng kim loại được thiết kế đặc biệt để 
đính kèm trên thang; băng ghế và bàn làm việc của thợ; tủ bảo quản không bằng kim loại, 
hộp dụng cụ xách tay không bằng kim loại, giá cưa. 

 

 
(210) 4-2014-31867 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Ngô Thành Long   (VN) 

Số 364 Lê Thanh Nghị, phường Lê 
Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và phân phối hàng hoá, cụ thể là các mặt hàng thiết bị phòng 

tắm, thiết bị nhà bếp, đồ nội ngoại thất dùng trong gia đình.  
 

 
(210) 4-2014-31874 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) JONES & VINING, INCORPORATED  

(US) 
1115 West Chestnut Street, Brockton, 
MASSACHUSETTS 02301, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 17: Bọt xốp pôliurêtan (bán thành phẩm). 
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Nhóm 25: Các bộ phận của đồ đi chân, cụ thể là đế trong của giầy, đế giữa của giầy, 
miếng lót giầy.  

 

 
(210) 4-2014-31875 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) JONES & VINING, INCORPORATED  

(US) 
1115 West Chestnut Street, Brockton, 
MASSACHUSETTS 02301, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 17: Bọt xốp pôliurêtan (bán thành phẩm). 
 

Nhóm 25: Các bộ phận của đồ đi chân, cụ thể là đế trong của giầy, đế giữa của giầy, 
miếng lót giầy. 

 

 
(210) 4-2014-31876 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) JONES & VINING, INCORPORATED  

(US) 
1115 West Chestnut Street, Brockton, 
MASSACHUSETTS 02301, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 17: Bọt xốp pôliurêtan (bán thành phẩm). 
 

Nhóm 25: Các bộ phận của đồ đi chân, cụ thể là đế trong của giầy, đế giữa của giầy, 
miếng lót giầy. 

 

 
(210) 4-2014-31877 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) JONES & VINING, INCORPORATED  

(US) 
1115 West Chestnut Street, Brockton, 
MASSACHUSETTS 02301, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 17: Bọt xốp pôliurêtan (bán thành phẩm). 
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Nhóm 25: Các bộ phận của đồ đi chân, cụ thể là đế trong của giầy, đế giữa của giầy, 
miếng lót giầy. 

 

 
(210) 4-2014-31878 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) JONES & VINING, INCORPORATED  

(US) 
1115 West Chestnut Street, Brockton, 
MASSACHUSETTS 02301, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 17: Bọt xốp pôliurêtan (bán thành phẩm). 
 

Nhóm 25: Các bộ phận của đồ đi chân, cụ thể là đế trong của giầy, đế giữa của giầy, 
miếng lót giầy. 

 

 
(210) 4-2014-31879 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) JONES & VINING, INCORPORATED  

(US) 
1115 West Chestnut Street, Brockton, 
MASSACHUSETTS 02301, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 17: Bọt xốp pôliurêtan (bán thành phẩm). 
 

Nhóm 25: Các bộ phận của đồ đi chân, cụ thể là đế trong của giầy, đế giữa của giầy, 
miếng lót giầy. 

 

 
(210) 4-2014-31900 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bất 

động sản Danh Khôi  (VN) 

3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo (bất động sản); đấu giá bất động sản. 
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.  
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(210) 4-2014-32075 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Việt Thông  (VN) 

234A3 ấp Tấn Long, xã Thanh Phú, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 06: Khuôn kim loại và linh phụ kiện dùng trong dây chuyền sản xuất thức ăn chăn 

nuôi.  
 

Nhóm 09: Bộ giảm tốc (điện); bộ giảm áp (điện). 
 

 
(210) 4-2014-32146 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.3; 26.1.5; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng 
(731) Tổ hợp tác sản xuất lúa Nô 

Pék  (VN) 

ấp Nô Pộk, xã Trường Thọ, huyện Cầu 
Ngang, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 

 

 
(210) 4-2014-32237 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(591) Vàng, đen (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tiện Nghi Cuộc Sống  (VN) 

14 Nguyễn Văn Vĩnh, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Sách; tạp chí (định kì); bản tin; báo chí; tranh ảnh; áp phích quảng cáo. 
 

Nhóm 35: Đại lý thông tin thương mại; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (quần 
áo, giày dép, tranh ảnh); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt 
hàng. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc 
giáo dục); sản xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất phim trên băng hình, sản xuất 
phim video, hãng phim truyền hình; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm, hộp đêm 
khiêu vũ hoặc giải trí. 
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(210) 4-2014-32263 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.3; 26.1.2; A5.3.14; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Phương 

Hải  (VN) 

290 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bún ăn liền, mì ăn liền, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  

 
 

 
(210) 4-2014-32284 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(300) 14631248 25.06.2014 CN 

  
(731) CJ BY COOKIE, LLC  (US) 

c/o Corey Barash, Grant Tani Barash & 
Altman, LLC 9100 Wilshire Boulevard, 
suite 1000W, Beverly Hills, CA 90212, 
USA 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; trang phục, cụ thể là, bộ quần áo, áo sơ mi, áo 

thun ngắn tay, áo, áo kiểu, áo không tay, áo vét, áo khoác ngoài, áo len, áo nỉ, váy, khăn 
choàng rộng (trang phục), áo gilê (dạng áo lót), áo trùm qua hông, quần cộc, quần đùi, 
quần dài, váy dài, giày dép; giày; giày cổ cao; giày ống; thắt lưng cho trang phục; thắt 
lưng da (trang phục); thắt lưng vải (trang phục); thắt lưng eo (trang phục); thắt lưng dệt 
(trang phục); quần áo tắm; trang phục dùng ở bãi biển; giầy dùng ở bãi biển; áo tắm hai 
mảnh; áo khoác dạng vét; áo khoác; trang phục lót liền quần ôm sát cơ thể; áo sơ mi có cổ 
cài nút ở dưới; áo sơ mi có cổ; áo len dài tay cổ tròn; áo cổ tròn; quần may bằng vải bông 
chéo (denim); áo khoác may bằng vải bông chéo; quần váy; áo sơ mi (dạng áo váy); trang 
phục dạ hội; găng tay (trang phục); mũ; dải băng buộc đầu (trang phục); gót giày; áo nỉ 
trùm đầu; áo len chui đầu; tất mỏng (dạng quần); quần may bằng vải bông dày (jeans); 
quần đan; váy đan; quần ống bó; đồ lót; quần áo mặc trong nhà; quần áo ngủ; quần áo 
ngủ (nam giới) (pijama); áo mưa (trang phục); áo khoác đi mưa (trang phục); quần áo đi 
mưa (trang phục), dép; khăn choàng (trang phục) và khăn quàng lông (trang phục); khăn 
lụa (trang phục); váy ngủ (phụ nữ); dép đi trong nhà; váy mặc lót trong; bít tất ngắn cổ và 
bít tất cao cổ; quần áo bơi; khăn trùm đầu (trang phục) và khăn choàng cổ (trang phục); 
trang phục tạo dáng, cụ thể là, quần đùi liền áo ngực dùng để nịt bụng cho phụ nữ; quần 
tạo dáng (trang phục); áo nịt ngoài; áo ngực; quần lót và áo thể thao. 
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(210) 4-2014-32302 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.5; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

COVER Việt Nam  (VN) 

62/29 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất xây dựng, phụ gia hóa chất xây dựng, chất chống thấm.  

 

 
(210) 4-2014-32309 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.9.6 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Hội nông dân huyện Thái 

Thụy   (VN) 

Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, 
tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Tỏi được bảo quản.  
 

Nhóm 31: Củ tỏi. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu củ tỏi, tỏi được bảo quản. 
 

 
(210) 4-2014-32338 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2 
(731) IJEK WIDYAKRISNADI  (ID) 

Jl. Kokosan No. 10RT. 002/001, Kel. 
Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta 
Barat, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn trần; đèn điện; đèn pin (đèn để soi sáng); đèn đứng; thiết bị khử mùi 

không khí. 
 

Nhóm 20: Đồ đạc/đồ đạc trong nhà và đồ đạc văn phòng, cụ thể là: gương soi, tủ đựng, 
bao gồm cả tủ đựng quần áo và tủ đựng bát đĩa, tủ gỗ, bàn, bao gồm bàn ăn, bàn viết, bàn 
máy chữ, bàn làm việc (đồ đạc), bàn trang điểm, ghế ngồi, ghế dài (đồ đạc), ghế trường 
kỷ cỡ nhỏ, trường kỷ (đi văng), giường, đệm (lò xo), túi ngủ dùng cho cắm trại; giá (đồ 
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đạc), bao gồm giá treo quần áo, giá để giày, giá đàn hồi; tấm rèm bằng hạt cườm để trang 
trí. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng và nhà bếp và đồ chứa đựng dùng cho gia 
dụng và nhà bếp, không bằng kim loại và không mạ kim loại; bàn chải (trừ bàn chải dùng 
trong vẽ); dụng cụ dùng để làm sạch, cụ thể là chổi quét thảm, da thuộc để làm sạch, xơ 
rối để làm sạch, dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay, giẻ lau bằng vải để làm sạch sàn 
nhà; giẻ lau để làm sạch; bùi nhùi bằng sợi thép rất mảnh (dùng để chùi rửa); kính thô 
hoặc bán thành phẩm (trừ kính xây dựng); đồ thủy tinh, đồ sứ và đất nung không thuộc 
các nhóm khác, cụ thể là pha lê (đồ chứa đựng bằng thủy tinh), bát thủy tinh, đồ bằng đất 
nung để chứa đựng. 

 
Nhóm 24: Vải và đồ dùng từ vải không thuộc các nhóm khác, cụ thể là: tấm phủ đồ đạc 
bằng vải, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, vải lót mũ, khăn ăn bằng vải dệt, khăn mặt 
bằng vải dệt. 

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; đồ trang trí cho cây Noel, trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo; 
giá giữ nến cho cây thông Noel; cái đu; chuông cho cây Noel. 

 

 
(210) 4-2014-32340 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 26.13.25; 1.15.15; 26.15.15 
(731) YANG, JEN-CHIEN   (TW) 

No. 193, Shangshan Rd., Daya Dist., 
Taichung City 428, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế hoạt họa máy tính cho người khác; dịch vụ thiết kế đồ hoạ máy tính; 

lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; bảo dưỡng 
phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; phân tích 
hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; sao chép các 
chương trình máy tính; cho thuê phần cứng máy tính; cho thuê máy tính; khôi phục dữ 
liệu máy tính; cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử; tạo lập và duy trì trang tin điện tử 
cho người khác; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ trang tin điện tử); 
dịch vụ quản trị an ninh mạng; tư vấn phần cứng máy tính; chuyển đổi dữ liệu máy tính; 
sao lưu dữ liệu off-side. 

 

 
(210) 4-2014-32351 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 

thực phẩm Việt Sin   (VN) 

1645 tỉnh lộ 10, khu phố 5, phường Tân 
Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 29: Cá viên; thịt tôm viên; thịt mực viên; thịt nghêu viên; thịt cua viên; thịt bò viên; 
thịt gà viên; thịt heo (lợn) viên; xúc xích; lạp xưởng; giò lụa; giò bò; jambon; giò thủ; 
càng cua bách hoa (thịt càng cua được bọc lớp thịt tôm bên ngoài); tôm bách hoa (tôm 
nguyên con bóc vỏ được bọc lớp thịt tôm bên ngoài); chạo tôm (thực phẩm làm từ tôm); 
há cảo (thực phẩm nhân tôm thịt); xủi cảo (thực phẩm nhân tôm thịt); xíu mại (thịt lợn, 
thịt tôm viên); nem chua; cá tẩm ướp gia vị; cá khô; tôm khô; khô bò; khô mực; thịt heo 
khô (thịt lợn khô); ruốc bông; cá hộp; thịt hộp.  

 
Nhóm 35: Mua bán cá viên, thịt tôm viên, thịt mực viên, thịt nghêu viên, thịt cua viên, thịt 
bò viên, thịt gà viên, thịt heo (lợn) viên xúc xích, lạp xưởng, giò lụa, giò bò, jambon, giò 
thủ, càng cua bách hoa (thịt càng cua được bọc lớp thịt tôm bên ngoài), tôm bách hoa 
(tôm nguyên con bóc vỏ được bọc lớp thịt tôm bên ngoài), chạo tôm (thực phẩm làm từ 
tôm), há cảo (thực phẩm nhân tôm thịt), xủi cảo (thực phẩm nhân tôm thịt), xíu mại (thịt 
lợn, thịt tôm viên), bánh xếp (thực phẩm nhân thịt lợn, thịt tôm), nem chua, cá tẩm ướp 
gia vị, cá khô, tôm khô, khô bò, khô mực, thịt heo khô (thịt lợn khô), ruốc bông, cá hộp, 
thịt hộp, nước tinh khiết, nước giải khát, bánh kẹo, mứt, nước sirô (một loại nước giải 
khát), nước ngọt, hải sản, nông sản, thực phẩm ăn liền, đóng hộp. 

 

 
(210) 4-2014-32427 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) BODEGAS BORSAO, S.A.  (ES) 

Ctra. Nacional 122, km. 63 - 50540 
Borja (Zaragoza) Espana 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 

 

 
(210) 4-2014-32454 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh dương, xanh chuối, hồng 

thẫm, cam nhạt, nâu, xanh lam, xanh lá 
thẫm, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Cửa hàng Anh Chi  (VN) 

Số nhà 142 đường Nguyễn Chí Thanh, 
phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ, dịch vụ siêu thị các loại hàng hóa bao 
gồm: hàng lương thực, thực phẩm (rau, củ, quả tươi và đã qua chế biến, thịt động vật, thịt 
gia cầm, hàng thủy sản tươi và đã qua chế biến, bánh, kẹo, đường, cà phê, chè, bánh mỳ, 
muối, gia vị, mì ăn liền, miến, sữa bột, sữa, sữa chua), đồ uống (nước uống tinh khiết, bia, 
nước ngọt, đồ uống có cồn và không có cồn, đồ uống có ga và không có ga), trang phục 
và phụ kiện của trang phục, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm,  đồ gia dụng (ly, chén, bát, đĩa gốm 
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sứ  thủy tinh, đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em, 
đồ điện gia dụng (bình nóng lạnh, tủ lạnh, điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần 
áo, máy hút ẩm, tủ bảo quản, thực phẩm, ấm đun nước siêu tốc, ấm sắc thuốc, tủ bếp, bàn 
là, bếp từ, bếp ga, thiết bị phân phối nước nóng lạnh, bộ nồi nấu, lò vi sóng, lò nướng, nồi 
lẩu điện, máy say sinh tố, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc 
nước tinh khiết, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi, máy tạo ấm, nồi cơm, 
nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), đồ điện tử (tivi, phụ kiện của tivi, cát sét và 
phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu thu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa 
và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-li, mi -cờ- rô, ổn áp, máy thu âm, tai 
nghe nhạc, điện thoại di động và các phụ kiện kèm theo, máy vi tính và các phụ kiện kèm 
theo), hàng thủ công mỹ nghệ.  

 

 
(210) 4-2014-32483 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.1; 26.4.7 
(731) HORTON GROUP INTERNATIONAL 

LIMITED   (GB) 
Belmont House, 13 Upper High Street, 
Thame, Oxfordshire OX9 3ER, United 
Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng; dịch vụ tuyển dụng nhân viên cấp cao; dịch vụ tìm kiếm 

nhân viên cấp cao; dịch vụ tuyển chọn nhân viên cấp cao; dịch vụ tư vấn quản lý nguồn 
nhân lực; tư vấn kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2014-32492 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 18.1.21; 1.13.1; A1.1.12; A1.1.2 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Tân Thành Hưng  

(VN) 

Xóm 8B, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn trần, bóng đèn; đèn điện; ống góp năng lượng mặt trời, đèn pin và bộ tích 

nhiệt.  
 

Nhóm 21: Vợt điện dùng để diệt muỗi.  
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(210) 4-2014-32503 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5; 26.3.1 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thải Hồng  (VN) 

98 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 21: Ly nhựa; hộp nhựa; ống hút bằng nhựa dùng để uống nước.  

 
 

 
(210) 4-2014-32519 (220) 27.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.5.1; 26.13.25; 25.3.1 
(731) QINGDAO HUAMU MACHINERY 

CO., LTD.   (CN) 
Konggang Industrial Park, Liuting 
County, Chengyang District, Qingdao, 
Shandong Province, P.R. China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 06: Lưới bằng kim loại; hàng rào cọc bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim 

loại có thể chuyên chở được; hàng rào bằng kim loại; tay vịn bằng kim loại; sàn bằng kim 
loại; bu lông bằng kim loại; đai ốc bằng kim loại; cột chống bằng kim loại; rầm nhà bằng 
kim loại; đinh vít bằng kim loại.  

 
Nhóm 07: Máy cho vật nuôi ăn được cơ giới hóa.  

 
 

 
(210) 4-2014-32526 (220) 27.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.17; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 

VENUS  (VN) 

Số 33 tổ 28 ngõ Quan Trạm, phố Khâm 
Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Khẩu trang dùng che khói, bụi, nắng. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, cụ thể: mũ vải. 
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(210) 4-2014-32589 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.3.1; 10.3.7; 26.2.7; 25.12.1 
(591) Vàng cam, đỏ, xanh lam 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Đức 

Thịnh TG  (VN) 

ấp An Lợi, xã Đông Hoà Hiệp, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 11: Máy sấy lúa. 

 

 
(210) 4-2014-32690 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & 

SERVICES CORPORATION  (JP) 
2-9, Suehiro-Cho, Ome, Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Màn hình tinh thể lỏng (LCD); màn hình cảm ứng; bảng chỉ dẫn kỹ thuật số; 

thiết bị hiển thị bản tin kỹ thuật số. 
 

 
(210) 4-2014-32700 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2 
(731) 1. GEUMSAN BLACKGINSENG CO., 

LTD.   (KR) 
349, Bonghwang-ro, Namil-myeon, 
Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, 
312-852, Republic of Korea  
2. GEUMSAN COUNTY   (KR) 
13, Guncheong-gil, Geumsan-eup, 
Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, 
312-701, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; kem đánh răng; kem trang điểm; 

nước thơm dưỡng thể; sữa tắm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; tinh dầu cho mục 
đích mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem dưỡng ẩm cho da; kem làm mờ nếp nhăn cho da; 
mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem làm sạch dạng bọt dùng cho da; sữa dưỡng da 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tẩy lông dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội; 
nước xức tóc; dầu xả tóc.  

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe trên cơ sở nhân sâm; thực phẩm chức 
năng bổ sung dinh dưỡng cho sức khỏe trên cơ sở nhân sâm; thực phẩm chức năng tốt cho 
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sức khỏe trên cơ sở nấm; thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng cho sức khỏe trên cơ 
sở nấm.  

 
Nhóm 29: Nhân sâm đông lạnh (cho thực phẩm, được sử dụng như rau, củ); thạch cho 
thực phẩm; nhân sâm đã chế biến (cho thực phẩm, được sử dụng như rau, củ); nhân sâm 
đen được bảo quản bằng cách ngâm mật ong hoặc si-rô (cho thực phẩm, được sử dụng 
như rau, củ); nấm đông lạnh; nấm đã được bảo quản; tảo biển đã chế biến (dùng làm thực 
phẩm); táo tía nướng.  

 
Nhóm 30: Kẹo; bánh kẹo dạng thạch; sô-cô-la; trà bổ sung nhân sâm; trà (chè); nước mật 
làm từ tinh bột cho thực phẩm.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ dược phẩm, nhân sâm đã chế biến, nhân 
sâm tươi, nhân sâm đen, thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe trên cơ sở nhân sâm đen, 
nhân sâm đen lát mỏng, thạch có chứa nhân sâm đen, sô-cô-la, kẹo, bánh kẹo dạng thạch 
có chứa nhân sâm đen, bột nhân sâm đen dùng làm đồ uống, chiết xuất của nhân sâm đen 
cho đồ uống, nước ép nhân sâm đen (đồ uống), trà nhân sâm đen, rượu nhân sâm đen; 
dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực dược phẩm, nhân sâm đã chế biến, nhân sâm 
tươi, nhân sâm đen, thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe trên cơ sở nhân sâm đen, nhân 
sâm đen lát mỏng, thạch có chứa nhân sâm đen, sô-cô-la, kẹo, bánh kẹo dạng thạch có 
chứa nhân sâm đen, bột nhân sâm đen dùng làm đồ uống, chiết xuất của nhân sâm đen 
cho đồ uống, nước ép nhân sâm đen (đồ uống), trà nhân sâm đen, rượu nhân sâm đen; 
dịch vụ sắp xếp bày hàng hóa cho mục đích bán hàng trong lĩnh vực dược phẩm, nhân 
sâm đã chế biến, nhân sâm tươi, nhân sâm đen, thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe 
trên cơ sở nhân sâm đen, nhân sâm đen lát mỏng, thạch có chứa nhân sâm đen, sô-cô-la, 
kẹo, bánh kẹo dạng thạch có chứa nhân sâm đen, bột nhân sâm đen dùng làm đồ uống, 
chiết xuất của nhân sâm đen cho đồ uống, nước ép nhân sâm đen (đồ uống), trà nhân sâm 
đen, rượu nhân sâm đen.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ môi giới hàng hóa trong lĩnh vực dược phẩm, nhân sâm đã chế biến, 
nhân sâm tươi, nhân sâm đen, thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe trên cơ sở nhân sâm 
đen, nhân sâm đen lát mỏng, thạch có chứa nhân sâm đen, sô-cô-la, kẹo, bánh kẹo dạng 
thạch có chứa nhân sâm đen, bột nhân sâm đen dùng làm đồ uống, chiết xuất của nhân 
sâm đen cho đồ uống, nước ép nhân sâm đen (đồ uống), trà nhân sâm đen, rượu nhân sâm 
đen.  

 

 
(210) 4-2014-32780 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 15.7.1; 1.13.1; 26.1.6; 21.1.16 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, ghi 

đậm, trắng, đỏ, da cam 
(731) Công ty TNHH NTT data Việt 

Nam   (VN) 

Phòng 202, tầng 2, tòa nhà HITC, số 239 
đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính 
sử dụng như công cụ phát triển ứng dụng web.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng liên quan đến phần cứng của máy tính; dịch vụ sửa 
chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ máy tính như: dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin về phần 
cứng máy tính, phần mềm máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính; bảo trì, bảo dưỡng phần 
mềm máy tính, cài đặt phần mềm; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin; thiết kế chương trình máy tính; quản trị hệ thống máy tính. 

 

 
(210) 4-2014-32781 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) A18.1.8; 1.17.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, ghi 

đậm,đen, trắng, vàng, da cam 
(731) Công ty TNHH NTT data Việt 

Nam   (VN) 

Phòng 202, tầng 2, tòa nhà HITC, số 239 
đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính 

sử dụng như công cụ phát triển ứng dụng web.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng liên quan đến phần cứng của máy tính; dịch vụ sửa 
chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ máy tính như: dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin về phần 
cứng máy tính, phần mềm máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính; bảo trì, bảo dưỡng phần 
mềm máy tính; cài đặt phần mềm; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin; thiết kế chương trình máy tính; quản trị hệ thống máy tính. 

 

 
(210) 4-2014-32782 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) A18.1.8 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, đen, ghi đậm 
(731) Công ty TNHH NTT data Việt 

Nam   (VN) 

Phòng 202, tầng 2, tòa nhà HITC, số 239 
đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
706 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính 
sử dụng như công cụ phát triển ứng dụng web.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng liên quan đến phần cứng của máy tính; dịch vụ sửa 
chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ máy tính như: dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin về phần 
cứng máy tính, phần mềm máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính; bảo trì, bảo dưỡng phần 
mềm máy tính; cài đặt phần mềm; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin; thiết kế chương trình máy tính; quản trị hệ thống máy tính. 

 

 
(210) 4-2014-32783 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; 1.5.1; 24.17.25 
(591) Xanh dương, trắng, ghi đậm 
(731) Công ty TNHH NTT data Việt 

Nam   (VN) 

Phòng 202, tầng 2, tòa nhà HITC, số 239 
đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính 

sử dụng như công cụ phát triển ứng dụng web.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng liên quan đến phần cứng của máy tính; dịch vụ sửa 
chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ máy tính như: dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin về phần 
cứng máy tính, phần mềm máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính; bảo trì, bảo dưỡng phần 
mềm máy tính; cài đặt phần mềm; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin; thiết kế chương trình máy tính; quản trị hệ thống máy tính. 

 

 
(210) 4-2014-32785 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.4.18; 19.3.8; A16.1.11; 24.15.3 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, xanh lá 

cây, đỏ, da cam, nâu, ghi, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 

Brothers  (VN) 

6/251 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, 
huyện An Dương, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt. 
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(210) 4-2014-32786 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) A25.3.3; 1.15.21; 26.1.5; 1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây, vàng, đỏ, nâu, da cam, tím, ghi, 
đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 

Brothers  (VN) 

6/251 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, 
huyện An Dương, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt. 

 

 
(210) 4-2014-32806 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A1.1.10; 26.1.1 (540) 

  

(731) Đặng Văn Trung  (VN) 

Số 5 ngõ 399 Âu Cơ, phường Nhật Tân, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống; vật nuôi để gây giống.  
 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức các cuộc thi sắc đẹp và các 
buổi trình diễn cho vật nuôi nhằm mục đích giải trí; huấn luyện động vật.  

 
Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sức khỏe cho 
động vật; dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên.  

 

 
(210) 4-2014-32822 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Nguyễn Quốc Văn  (VN) 

Số 39, ngõ 125 đường Trương Định, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; máy thu thanh và thu hình; thiết bị và máy âm thanh 

micro; loa, máy đọc đĩa kỹ thuật số; đầu máy hát karaoke.  
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(210) 4-2014-32823 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Nguyễn Quốc Văn  (VN) 

Số 39, ngõ 125 đường Trương Định, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; máy thu thanh và thu hình; thiết bị và máy âm thanh; 

micro; loa; máy đọc đĩa kỹ thuật số; đầu máy hát karaoke.  
 
 

 
(210) 4-2014-32853 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tinh dầu 

Thiên Hương Gia Lai   (VN) 

307 Phạm Văn Đồng, phường Thống 
Nhất, thành phố Pleiku, Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu dùng trong mỹ phẩm và dược phẩm; dầu massge; nước tắm bà mẹ sau 

khi sinh; tinh dầu tắm em bé. 
 
 

 
(210) 4-2014-32871 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 24.15.2; A24.15.13 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại Hùng Minh  (VN) 

557 Hoàng Văn Thụ, phường 04, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa mở tự động bằng kim loại, cửa cổng lùa tự động bằng kim loại. 
 

Nhóm 09: Hệ thống điều khiển: Cửa mở tự động, cửa cổng lùa tự động, cửa kính lùa tự 
động.   
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(210) 4-2014-32872 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại Hùng Minh  (VN) 

557 Hoàng Văn Thụ, phường 04, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa mở tự động bằng kim loại, cửa cổng lùa tự động bằng kim loại. 
 

Nhóm 09: Hệ thống điều khiển: cửa mở tự động, cửa cổng lùa tự động, cửa kính lùa tự 
động. 

 
 

 
(210) 4-2014-32891 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.5.4; A5.5.21 
(731) Nguyễn Thị Thu Hà  (VN) 

Đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật; rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 

 
 

 
(210) 4-2014-32892 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.5.1; A25.1.10 
(731) Nguyễn Thị Thu Hà   (VN) 

Đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật; rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 
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(210) 4-2014-32893 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) A25.3.7; 25.3.1 
(731) Nguyễn Thị Thu Hà   (VN) 

Đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật; rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 

 

 
(210) 4-2014-32894 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(731) Nguyễn Thị Thu Hà   (VN) 

Đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật; rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 

 

 
(210) 4-2014-32905 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.8; 26.1.2; A1.1.10; 2.5.2 
(591) Đen, trắng, xám, vàng, xanh lá cây, đỏ, 

hồng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 
Nai   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 

chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-32928 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) 1. KONINKLIJKE ASSCHER DIAMANT 

MAATSCHAPPIJ B.V  (NL) 
Tolstraat 127 Amsterdam 1074 VJ, The 
Netherlands 
2. SOVEREIGN IP ASIA PACIFIC CO., 
LTD.  (JP) 
1-8-10 Kyobashi Chuo-ku, Tokyo, Japan

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng, các hàng hóa làm từ kim loại này hoặc 

bọc bằng kim loại này (nhẫn, vòng cổ, mặt dây chuyền, khuy măng sét); kim cương; đồ 
trang sức; bộ nữ trang đính kim cương hoặc kim loại quý khác. 

 

 
(210) 4-2014-32942 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.1.14; A3.1.24; 2.5.6 
(591) Nâu, xanh lá cây, vàng, đen, xanh dương 

nhạt, hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất giấy Hùng Trường  

(VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh.  

 

 
(210) 

 

4-2014-32943 

 
(220) 

 
31.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) A25.3.3; A26.11.12; 26.11.3 (540) 

 

(731) Viện Đào tạo và Phát triển 

Kinh tế  (VN) 

B8-TT18, khu đô thị Văn Quán, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn thuế, tư vấn kế toán, lập báo cáo thẩm định giá, tư vấn tổ chức, quản lý 

kinh doanh và điều hành kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn đấu thầu, tư vấn 
và lập hợp đồng kinh tế, soạn thảo văn bản và hợp đồng; lựa chọn đối tác đầu tư, đối tác 
thương mại; xúc tiến thương mại; dịch vụ cung cấp giải pháp thương mại điện tử trong 
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lĩnh vực tin học trên mạng internet; dịch vụ quảng cáo thông qua các phương tiện truyền 
thông; biên tập thông tin để đưa vào cơ sở dữ liệu trong máy tính. 
Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); định giá bất động sản, đánh giá bất động 
sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động 
sản; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; định giá, đánh giá tài chính 
(bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); ngân hàng thế chấp, ngân hàng cầm cố bất động 
sản. 

 
Nhóm 45: Tư vấn lập hồ sơ dự án xin cấp giấy phép đầu tư cho các cá nhân và doanh 
nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài (tư vấn pháp lý); đàm 
phán và hỗ trợ đàm phán trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, đầu tư 
(dịch vụ pháp lý); tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ người hộ tống trong các cuộc giao tiếp 
thượng lưu (người đi kèm); dịch vụ tư vấn pháp luật về thành lập doanh nghiệp, chuyển 
đổi, sáp nhập, cổ phần hoá và giải thể doanh nghiệp; dịch vụ tư vấn pháp luật, tranh tụng 
tại tòa; cung cấp thông tin pháp luật. 

 
 
 

 
(210) 4-2014-32954 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Cam 
(731) Nguyễn Hữu Tuyên  (VN) 

319 lô G, chung cư KCN Tân Bình, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy tính; phụ kiện điện thoại; bộ nối điện; giá đỡ máy ảnh, 

điện thoại; ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật tiếp xúc điện). 
 
 
 

 
(210) 4-2014-32955 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đỏ 
(731) Hồ Như ý   (VN) 

20 Lê Văn Sỹ, phường Tân Thành, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy tính; phụ kiện điện thoại; bộ nối điện; giá đỡ máy ảnh, 

điện thoại; ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật tiếp xúc điện). 
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(210) 4-2014-32958 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công Ty TNHH MTV Tâm Thiên 

Ân   (VN) 

47 ỷ Lan Nguyên Phi, phường Hòa 
Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 05: Siro trẻ em (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2014-32964 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công Ty TNHH Sản Xuất - Kinh 

Doanh Thực Phẩm Chay Âu 

Lạc   (VN) 

237 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phuờng 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; chế phẩm hóa học dùng trong khoa học 

(không dùng trong y tế hoặc thú y); chế phẩm hóa học dùng cho nhiếp ảnh; hóa chất dùng 
trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; 
hoá chất dùng cho nghề làm vườn (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng); hóa chất sử dụng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng. 

 
Nhóm 04: Nến; Nến dùng cho cây thông noel; nhiên liệu thắp sáng; mỡ công nghiệp; dầu 
dùng cho vải, sợi, hàng dệt; dầu hoả. 

 
Nhóm 06: Vòi phun bằng kim loại; van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); 
ống kim loại dùng cho hệ thống thông gió và điều hoà không khí; van ống nước bằng kim 
loại; van cống (kim loại); các loại ống bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy cắt (máy móc); máy dập khuôn; máy nắn thẳng; máy in hình nổi; máy để 
làm thuỷ tinh; thiết bị để gia công cơ khí; máy để làm đường gờ chỉ; người máy (máy 
móc); máy xén; máy bóc vỏ. 

 
Nhóm 08: Dao cắt; dĩa ăn; bộ đồ ăn (dao, dĩa, thìa); kéo cắt; dao cạo; dây đeo (giữ) dụng 
cụ. 

 
Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả của bình bú sữa cho trẻ em; chai sữa cho 
trẻ em bú; đế giầy chỉnh hình; thiết bị xoa bóp; thiết bị vật lý trị liệu. 
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Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; tủ lạnh; bóng đèn; hệ thống chiếu sáng và thiết bị 
chiếu sáng; bếp dầu; lò, không sử dụng cho phòng thí nghiệm. 

 
Nhóm 12: Xe ô tô; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; thiết bị máy móc và dụng 
cụ hàng không; xe đông lạnh; xe đẩy mua hàng; xe thùng. 

 
Nhóm 13: Pháo hoa; đai đựng đạn; túi đạn; thiết bị để nạp đạn; chổi lau nòng súng; súng. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; đồ kim hoàn; đồng hồ đeo tay; kim loại quý dạng thô 
hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đồng xu lưu niệm. 

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; nhạc cụ điện tử; sáo; giá giữ nhạc cụ; nhạc cụ dây; hộp 
nhạc. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm; khăn ăn bằng giấy; sổ sách kế toán; sổ tay hướng dẫn; túi cho lò vi 
sóng; bột nhào để nặn. 

 

Nhóm 17: ống vòi tưới nước; ống nối dùng cho bộ tản nhiệt của xe cộ; ống mềm không 
bằng kim loại; ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy; ống bằng vật liệu 
dệt; ống phun nước bằng vải bạt. 

 
Nhóm 18: Vật liệu để trang trí hoàn thiện cửa ô tô bằng da hoặc giả da; vật liệu bọc ngoài 
dùng cho nội thất ô tô bằng da hoặc giả da; lớp lót nóc xe ô tô bằng da hoặc giả da; cặp 
tài liệu; túi đeo vai; túi xách tay; túi vải hình ống; túi đựng tài liệu; ô che nắng; túi hành 
lý; túi đựng quần áo; ví bỏ túi; xắc cầm tay; ba lô; ví đựng chìa khoá; ví đựng danh thiếp. 

 
Nhóm 21: Nồi (không dùng điện); xoong; chảo (không dùng điện); vỉ nướng (đồ dùng 
nấu nướng); nồi áp suất (không dùng điện); ấm đun nước (không dùng điện). 

 
Nhóm 22: Sợi dệt dạng thô; dây buộc không bằng kim loại; túi bằng vải dệt để bao gói; 
dây cáp không bằng kim loại; vải dầu; vải nhựa. 

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ len; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi và chỉ bằng bông; sợi thuỷ tinh 
dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ thêu; sợi tơ và chỉ tơ. 

 
Nhóm 24: Vải sợi dệt; khăn mặt bằng vải; khăn phủ giường (vải dệt); mÒn bông; đồ bằng 
vải dùng cho giường; vỏ bọc ngoài (vỏ rời) dùng cho đồ đạc; vải dapolyvinyl clorua; vải 
da polyvinyl clorua tổng hợp; vải da vinyl tổng hợp; vải da polyuretan; vải da polyuretan 
tổng hợp. 

 
Nhóm 26: Khuy cài dùng để trang điểm; vật trang trí dùng cho quần áo; cây nhân tạo; tóc 
nhân tạo; trái cây nhân tạo; hoa nhân tạo. 

 
Nhóm 28: Thiết bị rèn luyện hình thể; thiết bị tập thể dục; đồ trang trí cho cây Noel (trừ 
đồ thắp sáng và bánh kẹo); thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; búp 
bê; đồ chơi. 
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Nhóm 29: Dầu thực vật dùng để ăn; dầu có thể ăn được; mỡ có thể ăn được; dầu đậu nành 
dùng để ăn; thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thịt săn (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt; rau đã được bảo quản; quả đã được bảo quản, phơi khô và nấu 
chín; nước quả nấu đông; mứt quả ướt; trứng; sản phẩm sữa; sữa. 

 
Nhóm 30: Ngũ cốc dùng điểm tâm; ngũ cốc giàu tinh bột; chất làm đặc dùng để nấu ăn; 
bột đậu nành; bột nhão; ngũ cốc ăn liền. 

 
Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi; các sản phẩm làm từ thuốc lá; bật lửa dùng cho 
người hút thuốc; thuốc lá; diêm. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại; tổ chức hội chợ thương 
mại nhằm mục đích bán hàng; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ nghiên cứu thị 
trường; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ mua bán các sản phẩm: đồ chơi, đồ dùng cho 
trẻ sơ sinh, các loại xe và giường nôi cho trẻ em, dụng cụ chăm sóc sức khoẻ như ghế mát 
- xa, dụng cụ thể dục thể thao như máy chạy bộ; mua bán đại lý ký gửi các loại hàng hoá 
sau: vải sợi, hàng may mặc, sách, văn phòng phẩm, đồ chơi trẻ em, xe ô tô, xe gắn máy, 
đồ dùng gia đình như: chai lọ, hộp bằng thuỷ tinh, lọ đựng gia vị, khay đựng thức ăn rơi 
vãi, dụng cụ nhà bếp. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, cụ thể là truyền âm thanh và hình ảnh được ghi liên tục 
thông qua mạng internet, mạng cáp quang, mạng vô tuyến, qua vệ tinh hoặc qua mạng đa 
phương tiện tương tác; dịch vụ truyền phát âm thanh và hình ảnh qua mạng internet; 
truyền thông liên quan đến lĩnh vực nghe nhìn; dịch vụ phát thanh truyền hình; phát thanh 
truyền hình vệ tinh; dịch vụ truyền thông di động liên quan đến truyền thông tin giải trí đa 
phương tiện bằng điện tử; dịch vụ phát thanh từ xa; phát thanh truyền hình cáp; dịch vụ 
truyền hình ảnh (video) theo yêu cầu; cung cấp phòng chát trực tuyến và bản tin điện tử 
dùng để truyền tin nhắn về lĩnh vực lợi ích chung; dịch vụ viễn thông truyền tiếng nói và 
dữ liệu đi xa; quản lý mạng viễn thông; dịch vụ lập cầu truyền hình và truyền âm; cung 
cấp các dịch vụ truyền hình có độ nét cao; dịch vụ viễn thông tổng hợp bằng quay số 
(ISDN); dịch vụ truyền giọng nói và giữ liệu qua vệ tinh; hãng tin tức; phát sóng truyền 
thanh, truyền hình không dây. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước; cho thuê nồi hơi; gia công gỗ; xử lý vải; dịch vụ làm sạch 
không khí; dịch vụ bảo quản lạnh. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ thiết kế bao bì; thiết kế quần áo; thiết kế đồ 
hoạ nghệ thuật; nghiên cứu địa chất; thử nghiệm vật liệu; lập đề án, thiết kế mạng viễn 
thông. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ kiểm tra an ninh; vệ sỹ; hãng thám tử tư; dịch vụ mạng xã hội trực 
tuyến;  giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh; dịch vụ trông giữ trẻ tại nhà. 
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(210) 4-2014-32992 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.5.1; A3.5.24; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Hoàng 

Diệu  (VN) 

324 Tôn Đản, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tã lót trẻ sơ sinh (dạng quần áo). 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ (nón), váy, găng tay, quần áo bơi, áo thun 
ngắn tay, quần áo lót, quần đùi, tất dài, tất cao cổ, khăn quàng cổ, áo khoác, miếng lót 
giày, giày để chơi bóng đá, cặp da, ba lô, túi cho người cắm trại, ví da, túi xách tay, cặp 
học sinh, va ly (hành lý); dịch vụ quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2014-32999 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) NIBONG TEBAL PAPER MILL SDN. 

BHD.  (MY) 
No. 886, Jalan Bandar Baru, Sungai 
Kecil, 14300 Nibong Tebal, S.P.S., Pulau 
Pinang, Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Khăn lau (khăn giấy) đã được ngâm tẩm các chế phẩm làm sạch hoặc chế phẩm 

đánh bóng; khăn (bằng giấy và vải dệt) đã được ngâm tẩm các chế phẩm làm sạch; khăn 
(bằng giấy và vải dệt) đã được ngâm tẩm nước hoa; khăn lau có chứa các chế phẩm làm 
sạch; khăn lau đã được ngâm tẩm các chế phẩm làm sạch cá nhân hoặc sản phẩm mỹ 
phẩm; khăn lau tay đã được ngâm tẩm các chất làm sạch. 

 

 
(210) 4-2014-33021 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; 26.1.1; 5.13.4; 9.1.10 
(591) Vàng, đỏ, đen, xanh lá, xanh biển, trắng 
(731) Trần Quốc Khánh   (VN) 

ấp Ca Lạc A, xã Lạc Hòa, huyện Vĩnh 
Châu, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy, xe ô tô, xe cơ giới, xe ô tô tải, động cơ thủy lực, 
máy kéo.  

 

 
(210) 4-2015-00014 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.3; 25.5.2; 26.7.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật An Giang  (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Chất diệt nấm, diệt cỏ. 
 

Nhóm 16: Bao bì bằng giấy hoặc chất dẻo. 
 

Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Hạt giống cây trồng. 
 

 
(210) 4-2015-00033 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.1; A5.3.13; A5.3.14; 1.15.15 
(591) Nâu đậm, xanh 
(731) Công ty TNHH Arris Việt Nam  

(VN) 

Số nhà 71, ngõ 52, đường Phạm Hùng, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy; trái cây được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; 

rau đã sấy khô; rau đã được bảo quản; rau đóng hộp. 
 

 
(210) 4-2015-00071 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.24; A5.11.2 
(731) KYOO HWAN LEE   (KR) 

#107-402 120, Ilwon-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, 135-990 KOREA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Sâm và hồng sâm đã chế biến (không dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 30: Trà sâm; trà hồng sâm; trà; dung dịch để ngâm trái cây (không dùng cho mục 
đích y tế).  

 
Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây và nước ép trái cây; bột sâm dùng để làm đồ 
uống (chế phẩm để làm đồ uống); chiết xuất sâm dùng để làm đồ uống (chế phẩm để làm 
đồ uống); bột hồng sâm dùng để làm đồ uống; chiết xuất hồng sâm dùng để làm đồ uống; 
nước ép sâm (đồ uống không dùng cho mục đích y tế); nước ép hồng sâm (đồ uống không 
dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2015-00093 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.1; 3.7.16; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hải Âu Việt 

Nam  (VN) 

Số 132 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thuốc thú y. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu, mua bán điện thoại di động, tivi, đồ gia dụng như: 
xoong nồi, chảo, bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bộ dao nhà bếp, thìa, đĩa, bát, tủ lạnh, 
máy giặt, lò vi sóng, máy pha cà phê, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy làm kem, 
bình đun nước, bàn là, máy hút bụi, máy sưởi, túi xách, bật lửa zippo, miếng dán ngăn 
mùi hôi nách, thực phẩm chức năng, thuốc thú y; dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang; dịch vụ thiết kế website; dịch vụ thiết kế đồ họa; 
dịch vụ thiết kế phần mềm cho máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-00103 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.1; A26.4.24; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

Thái Sơn Vi Na  (VN) 

45D/7, đường D5, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06:  Tắc kê (đinh vít, vít nở bằng kim loại). 
 

Nhóm 07: Mũi khoan tường (bộ phận của máy móc); mũi khoan gỗ, sắt (bộ phận của máy 
móc); máy khoan, tay cầm máy khoan. 

 
Nhóm 08: Cưa nhỏ; mỏ lết; dao; tua vít; cán tua vít đa năng; đầu nối, đầu vít dài (bộ phận 
của dụng cụ cầm tay); kìm (kềm); búa; đầu vít (bộ phận của dụng cụ cầm tay); khóa 
ngàm khoan (dụng cụ cầm tay) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
719 

Nhóm 09: Thước dây, que thước nhựa.  
 

Nhóm 16: Bút chì. 
 

 
(210) 4-2015-00105 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.3; 25.1.25; 18.3.2; 26.7.25; 26.1.11 
(591) Đỏ, nâu, vàng, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ chế biến thủy sản 

Nguyên Lượng   (VN) 

Số 69 đường Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà, 
huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước suýt (nước dùng); sản phẩm thủy sản đã qua chế biến.  
 

Nhóm 31: Tôm còn sống; cá còn sống; tôm giống (còn sống); cá giống (còn sống); ngao 
còn sống; cua còn sống.  

 

 
(210) 4-2015-00106 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.3; A25.1.10; A26.4.6; A25.3.3 
(591) Đỏ, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ chế biến thủy sản 

Nguyên Lượng   (VN) 

Số 69 đường Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà, 
huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước suýt (nước dùng); sản phầm thủy sản đã qua chế biến.  
 

Nhóm 31: Tôm còn sống; cá còn sống; tôm giống (còn sống); cá giống (còn sống); ngao 
còn sống; cua còn sống.  

 

 
(210) 4-2015-00139 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.7.25 
(591) Xanh dương đậm, vàng đồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Trung Thủy  (VN) 

60-62 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Lập kế hoạch cho các buổi tiệc liên hoan; dàn dựng các chương trình biểu diễn; 
tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo, đại hội. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 
Nhóm 45: Lập kế hoạch cho các buổi tiệc cưới hỏi. 

 

 
(210) 4-2015-00144 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.3.1; 25.1.6; 25.12.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, hồng, xanh lá cây, xanh 

da trời, xanh dương đậm, xanh lá mạ, 
tím, cam 

(540) 

  

(731) Hé kinh doanh sir« Trinh  (VN)

8/43D Tân Hóa, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: nước siro, nước sâm dứa dùng để giải khát. 

 

 
(210) 4-2015-00147 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A11.3.4; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Nâu, xanh lá, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dịch 

vụ Sài Gòn  (VN) 

Số 3, Mỹ Văn 1, phường Tân Phú, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 

hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê, quán kem; dịch vụ tiệc cưới (ăn uống); cho thuê 
phòng tổ chức hội nghị. 

 

 
(210) 4-2015-00148 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.11.13 
(591) Xanh ngọc (lá cây), vàng gold 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dịch 

vụ Sài Gòn  (VN) 

Số 3, Mỹ Văn 1, phường Tân Phú, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43:  Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 

hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê, quán kem; dịch vụ tiệc cưới (ăn uống); cho thuê 
phòng tổ chức hội nghị. 
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(210) 4-2015-00149 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A17.2.2; 5.7.3; 5.13.4; 26.1.1; A7.1.12; 

7.1.24 
(591) Nâu, xanh lá, đỏ, vàng ánh kim, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dịch 

vụ Sài Gòn  (VN) 

Số 3, Mỹ Văn 1, phường Tân Phú, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43:  Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 

hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê, quán kem; dịch vụ tiệc cưới (ăn uống); cho thuê 
phòng tổ chức hội nghị. 

 

 
(210) 4-2015-00165 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6; A1.5.3; 3.7.17 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, đỏ, 

xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Toàn Phát  (VN) 

Lô 49, KCN Quang Minh, thị trấn Chi 
Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 06: Cột đèn đường chiếu sáng bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-00244 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 2.3.1; 2.3.5 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh dương, 

xám, xám nhạt 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-00261 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; A25.3.3; 1.15.23; 25.5.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sấu Con  (VN) 

Đường D15, khu dân cư Mỹ Hưng, 
phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi công viên; thiết bị trò chơi thiếu nhi. 
 

Nhóm 40: Gia công đồ chơi công viên, thiết bị trò chơi thiếu nhi. 
 

 
(210) 4-2015-00380 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.13.1; 1.15.24; 1.15.23 
(591) Xanh lam 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng dạng lỏng; chế phẩm rửa tay; chế phẩm để tắm thường và 

tắm vòi hoa sen, bao gồm bọt để tắm và dầu (gel) tắm vòi hoa sen; nước hoa, tinh dầu; mỹ 
phẩm; nước hoa cô-lô-nhơ (colognes), nước hoa nồng độ nhẹ (eau de toilette); chế phẩm 
dùng sau khi cạo râu; nước hoa xịt toàn thân; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 
nhân); chế phẩm chống đổ mồ hôi dùng cho cá nhân (chế phẩm vệ sinh thân thể); bọt cạo 
râu, gel cạo râu (không chứa dược chất), nước thơm dùng trước và sau khi cạo râu; phấn 
bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm nước thơm dùng trước và sau khi cạo 
lông; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da đầu và tóc; dầu gội đầu và dầu xả tóc; chế phẩm 
màu nhuộm tóc; chế phẩm nhuộm tóc; nước xức tóc; chế phẩm uốn tóc; keo xịt tóc; phấn 
phủ cho tóc (mỹ phẩm); chế phẩm tạo kiểu tóc, keo xịt màu cho tóc; bọt dùng cho tóc 
(mỹ phẩm); chế phẩm làm bóng tóc (mỹ phẩm); gel vuốt tóc (mỹ phẩm); chế phẩm giữ 
ẩm cho tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dạng lỏng để trang điểm tóc; chế phẩm mỹ phẩm bảo 
vệ tóc (không chứa dược chất); chế phẩm dưỡng tóc khô (không chứa dược chất); dầu bôi 
tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng tóc (không chứa dược chất); kem bôi tóc; chế phẩm đánh 
răng; nước xúc miệng không chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc răng miệng (không chứa 
dược chất); chế phẩm để đánh bóng răng (không chứa dược chất); chế phẩm dạng bột 
dùng để đánh răng (không chứa dược chất); kem đánh răng; chế phẩm dùng để trang điểm 
không chứa dược chất; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước thơm dùng cho da; 
chế phẩm dầu thơm để xoa bóp không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để xoa bóp 
không dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm làm rụng lông; chế 
phẩm làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; chế phẩm trang điểm 
và chế phẩm tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế 
phẩm dưỡng môi (không chứa dược chất); bông (dùng cho mục đích mỹ phẩm), tăm bông 
(dùng cho mục đích mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau 
mỹ phẩm; miếng bông, khăn giấy hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm 
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chất làm sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi 
trang điểm); túi nhỏ đựng chế phẩm làm sạch để làm thơm đồ vải; nước rửa tay; chế phẩm 
làm sạch; chất tẩy rửa không dùng cho hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y 
tế; chế phẩm và chất dùng để giặt là; chế phẩm xả vải; chế phẩm làm mềm vải; chế phẩm 
tẩy trắng; chế phẩm tẩy bỏ vết bẩn; chế phẩm để làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; 
chế phẩm để rửa bát đĩa; hồ bột để giặt là; chế phẩm tạo mùi thơm và làm mới dùng cho 
quần áo và vải; xà phòng làm sáng bóng vải và hàng dệt; khăn giấy được tẩm chế phẩm và 
chất làm sạch và đánh bóng. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược; chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế); chất khử trùng; chế 
phẩm làm trong sạch và làm thơm mát không khí và nước; chất khử mùi và chế phẩm làm 
thơm mát không khí; chất khử mùi cho quần áo và vải dệt; chất tẩy dùng cho mục đích y 
tế; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; băng vệ sinh; nước xúc miệng dùng cho mục 
đích y tế; khăn vệ sinh; miếng đệm lót vệ sinh; khăn lau vệ sinh; chế phẩm vệ sinh dùng 
cho mục đích y tế; băng (dùng để băng bó); cao dán (dùng cho mục đích y tế); vật liệu để 
băng bó; chế phẩm dùng cho da và tóc có chứa thuốc; chế phẩm có chứa thuốc dùng cho 
môi; chế phẩm để chữa trị và/hoặc làm giảm các vết sạm nắng (dùng cho mục đích y tế); 
kem mỡ dùng để bôi trơn da dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho ngành y; 
chế phẩm thảo dược dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung thảo dược và chiết xuất từ thảo 
dược; đồ uống thảo dược có chứa thuốc; chế phẩm vitamin; khoáng chất (dùng cho mục 
đích y tế); chất bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm vệ sinh (dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm diệt trừ sâu bọ, côn trùng và động vật có hại; chất diệt nấm; 
chất sát trùng; chất diệt khuẩn; chất diệt trùng; chất diệt tảo, thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; 
chất khử mùi, không dùng cho cá nhân (chứa dược chất); chế phẩm làm thơm mát không 
khí; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc viên và chế phẩm để lấy cao răng. 

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và chăm sóc răng (không 
dùng cho mục đích y tế), dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và chăm sóc lưỡi (không dùng 
cho mục đích y tế và không phải là dụng cụ để cạo lưỡi thuộc nhóm 10) và dụng cụ và đồ 
dùng để làm sạch và chăm sóc lợi (không dùng cho mục đích y tế); tăm xỉa răng; hộp 
đựng bàn chải đánh răng và tăm xỉa răng, không làm bằng kim loại quý; chỉ tơ nha khoa, 
sáp, dải băng làm sạch răng (không dùng cho mục đích y tế); dụng cụ dùng để vệ sinh; 
dụng cụ và đồ dùng để làm sạch không chạy điện; giẻ lau để làm sạch, giẻ hoặc khăn lau 
bụi và đánh bóng; giẻ hoặc khăn lau được tẩm sẵn để làm sạch, lau bụi và đánh bóng; 
dụng cụ để đựng và phân phối đồ dùng và chất làm sạch (như khăn giấy, xà phòng); bàn 
chải; nùi để cọ rửa hoặc lau sạch; miếng bọt biển và nùi cao su dùng trong gia đình; hộp 
đựng đồ vệ sinh và hộp đựng đồ trang điểm (có đồ); dụng cụ và vật đựng đồ gia dụng nhỏ; 
túi giặt; lược; nùi bông để thoa phấn; hộp đựng phấn bỏ túi; hộp đựng và dụng cụ phân 
phối chế phẩm tắm rửa/vệ sinh; vật dụng có thể xách tay, vật đựng có thể xách tay và bình 
rót có thể mang đi được dùng để phân phối nước (không bằng kim loại quí). 

 
Nhóm 29: Chất chiết ra từ thịt; súp và nước canh thịt đã được bảo quản bao gồm nước 
canh thịt dạng bột nhão và nước canh thịt dạng hạt; rau củ và trái cây đông lạnh, phơi khô 
và nấu chín; súp ăn liền, súp sấy khô và súp đông lạnh; chiết xuất của thịt/xương bao gồm 
viên súp (viên thịt bò vào nước nóng sẽ tan thành nước dùng); hỗn hợp nước canh thịt; bột 
nhuyễn bao gồm cà chua nghiền nhuyễn; cà chua hầm nhừ và xay nhuyễn để nấu nướng 
và rau đã hầm nhừ để nấu nướng; dưa muối (rau muối); đồ ăn nhanh và thực phẩm ăn 
nhanh để ăn liền được làm từ thịt, cá, gia cầm, trái cây, rau củ, sữa và trứng; thực phẩm đã 
chế biến sẵn để nấu được làm từ thịt, cá, gia cầm, trái cây, rau củ, sữa và trứng; thực phẩm 
đã được nấu và bảo quản được làm từ thịt, cá, gia cầm, trái cây, rau củ, sữa và trứng; thức 
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ăn được ướp lạnh và làm đông lạnh làm từ thịt, cá, gia cầm, trái cây, rau củ, sữa và trứng; 
thức ăn được nấu sẵn và đồ ăn liền được làm từ thịt, cá, gia cầm, trái cây, rau củ, sữa và 
trứng. 

 
Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh ngọt, bánh nướng; mỳ ống, mỳ sợi; hương liệu cho bánh ngọt 
(trừ tinh dầu); hương liệu cho đồ uống (trừ tinh dầu); bánh kẹo, món tráng miệng, cụ thể 
là bánh ngọt tráng miệng, bánh quy, kem lạnh, kem nước đá, bánh kẹo đông lạnh, sữa 
chua đông lạnh (dạng kem lạnh); món ngọt tráng miệng đông lạnh, cụ thể là kem lạnh 
tráng miệng, kem tráng miệng (bánh kẹo); bột cho kem lạnh; mật ong, mật đường, nước 
mật đường; nấm men, bột nở, muối ăn, gia vị, mù tạc; giấm, nước xốt (gia vị); nước xốt 
cho sa-lát, xốt may-on-ne, đồ gia vị; kem lạnh, kẹo cao su và bánh kẹo ăn để làm thơm 
miệng (không dùng cho mục đích y tế); bột cọ sagu, cà phê nhân tạo; cà phê; đường; bột 
sắn hột; chè (trà) và sản phẩm chè (trà); đồ uống trên cơ sở chè (trà); chè (trà) ướp lạnh; 
hỗn hợp bột chè (trà) và chè (trà) ướp lạnh; chè (trà) thảo mộc và dung dịch chè (trà) thảo 
mộc không chứa thuốc; lớp phủ bánh ngọt; các món trang trí trên đồ ăn, cụ thể là bánh 
mỳ nướng dùng với súp, bánh quy giòn kèm rau thơm và hỗn hợp của các món này; 
hương liệu (trừ tinh dầu) và gia vị bao gồm các hương liệu và gia vị dạng bột sấy khô và 
dạng bột nhão; nước xốt marinat; bột nhão làm thực phẩm hoặc bột nhão để làm bánh 
ngọt; nước xốt để trộn (gia vị); vỏ bánh thịt chiên giòn; bánh ngô và mỳ sợi; gạo; bánh 

quy giòn; bánh mỳ giòn kiểu ấn Độ; xốt (gia vị) bao gồm cả xốt dạng đông lạnh, dạng 
ướt và dạng khô; hỗn hợp xốt sấy khô (gia vị); thức ăn được ướp lạnh và làm đông lạnh 
gồm chủ yếu ngũ cốc, mỳ sợi, ngô hạt, yến mạch, bột mỳ và gạo; đồ ăn nhanh và thực 
phẩm ăn nhanh để ăn liền gồm chủ yếu ngũ cốc, mỳ sợi, ngô hạt, yến mạch, bột mỳ và 
gạo; hỗn hợp đã làm sẵn gồm chủ yếu ngũ cốc, mỳ sợi, ngô hạt, yến mạch, bột mỳ và gạo 
để bày ra đĩa kèm theo xốt; thực phẩm đã chế biến sẵn để nấu gồm chủ yếu ngũ cốc, mỳ 
sợi, ngô hạt, yến mạch, bột mỳ và gạo; cơm và bánh khoai tây; thực phẩm đã được phơi 
khô, nấu và bảo quản gồm chủ yếu ngũ cốc, mỳ sợi, ngô hạt, yến mạch, bột mỳ và gạo; 
thức ăn được nấu sẵn và đồ ăn liền gồm chủ yếu ngũ cốc, mỳ sợi, ngô hạt, yến mạch, bột 
mỳ và gạo; bột nêm từ thịt/xương và hạt nêm từ thịt/xương. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga và đồ uống không có cồn 
khác; đồ uống có ga (sủi bọt) và đồ uống không có ga; đồ uống có hương vị; đồ uống có 
ga (sủi bọt) và đồ uống không có ga có hương vị chè (trà); đồ uống trái cây (không cồn) 
và nước ép trái cây; chiết xuất và tinh dầu và các chế phẩm khác để chế biến đồ uống. 

 
 

(210) 4-2015-00381 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) UK00003080250 05.11.2014 GB 

(531) A24.15.11; 24.15.3; A5.5.20; A5.5.21; 
26.4.1; 1.15.9 

(591) Ghi, trắng 
(731) KURT GEIGER LIMITED  (GB) 

24 Britton Street, London EC1M 5UA, 
United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Thẻ tín dụng được mã hóa từ tính, thẻ ghi nợ được mã hóa từ tính, thẻ phần 

thưởng được mã hóa từ tính và thẻ thanh toán được mã hóa từ tính; thẻ từ tính chưa mã 
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hóa; thẻ thông minh; thẻ ngân hàng được mã hóa; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; đĩa com-pắc ghi sẵn; bộ nhớ chỉ 
đọc (CD ROM), băng và đĩa CD; kính râm, kính đeo mắt, hộp/bao và gọng kính râm và 
kính đeo mắt, kính áp tròng và hộp đựng kính áp tròng, bao đựng máy tính bảng. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ và đồng hồ đeo tay; khuy măng sét; khóa cài bằng kim 
loại quý; khóa cài (móc gài) dùng cho đồ trang sức; đá quý; kim loại quý và hợp kim của 
kim loại quý cụ thể là đồ trang sức; đồng hồ bấm giờ và dụng cụ đo thời gian. 

 
Nhóm 18: Da và giả da, cụ thể là cặp da, hộp đựng mũ, va li, cặp đựng giấy tờ và tài liệu, 
cặp mang giấy tờ và tài liệu, ví đựng chìa khóa, ví tiền, ví có thể gập, bao đựng thẻ tín 
dụng, cặp đeo vai, túi đeo lưng, ba lô, ví/túi đựng đồ trang điểm rỗng, ví/túi đựng mỹ 
phẩm rỗng, và túi đựng hành lý; va li đựng hành lý; hòm/rương; túi du lịch; túi xách tay, 
ví, và ví bỏ túi; ô và lọng; gậy chống. 

 
Nhóm 25: Đồ đi ở chân, giày, giày cao cổ, dép xăng-đan, dép đi trong nhà, khăn quàng 
cổ, thắt lưng (trang phục), găng tay (trang phục), đồ đội đầu, cụ thể là mũ và mũ lưỡi trai. 

 
Nhóm 26: Khóa cài (phụ kiện của trang phục); khóa cài giày. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ gom/tập hợp các loại hàng hóa, vì lợi ích của người khác, để người 
mua thuận tiện xem và mua bán các hàng hóa đó tại các cửa hàng bách hóa bán lẻ, cửa 
hàng bán lẻ, siêu thị, đặt hàng theo catalô qua đường bưu điện, hoặc từ một trang web trên 
Interrnet, tất cả các dịch vụ trên liên quan đến hàng hóa trong lĩnh vực đồ đi ở chân, giày, 
dép xăng-đan, dép đi trong nhà, kính râm, kính đeo mắt, hộp/bao đựng kính râm và kính 
đeo mắt, gọng kính râm và kính đeo mắt, kính áp tròng, hộp đựng kính áp tròng, đồ trang 
sức và đá quý, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, khuy măng sét, thắt lưng cho quần áo, khóa cài 
thắt lưng, dụng cụ đo thời gian và đồng hồ bấm giờ, cặp da, va li, cặp đựng giấy tờ và tài 
liệu, tập đựng giấy tờ và tài liệu dạng cặp, ví đựng chìa khóa, ví, ví có thể gập, bao đựng 
thẻ tín dụng, vỏ bọc và bao/túi đựng máy tính bảng, cặp đeo vai, túi đeo lưng, ba lô, ví/túi 
đựng đồ trang điểm rỗng, ví/túi đựng mỹ phẩm rỗng, và túi đựng hành lý, va li đựng hành 
lý, hòm/rương du lịch, túi du lịch, túi xách tay, ô, lọng, gậy chống, khăn quàng cổ, găng 
tay, sản phẩm làm đẹp và chăm sóc cá nhân, mỹ phẩm, nước hoa, và đồ đội đầu, cụ thể là 
mũ và mũ lưỡi trai, dịch vụ quảng cáo và quảng bá (xúc tiến bán hàng); khuyến mại (đẩy 
mạnh bán hàng cho người khác); dịch vụ quảng cáo và tiếp thị (marketing), cụ thể là dịch 
vụ khách hàng thân thiết và dịch vụ câu lạc bộ khách hàng cho mục đích thương mại, 
quảng bá và/hoặc quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-00382 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.17.5 
(591) Đỏ, trắng, xám 
(731) Báo điện tử Vietnam+  (VN) 

Số 5, phố Lý Thường Kiệt, phường Phan 
Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Báo chí; bản tin; tạp chí (định kỳ). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ điểm tin/tóm lược tin tức. 
 

Nhóm 38: Phát thanh; truyền hình; truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; phát 
sóng truyền thanh truyền hình không dây; hãng thông tấn/tin tức. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ thông tin về giải trí, giáo dục và thể thao; 
dịch vụ xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dàn dựng chương trình phát thanh và 
truyền hình. 

 

 
(210) 4-2015-00383 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.17.5 
(591) Vàng, ghi, tím, hồng 
(731) Báo điện tử Vietnam+  (VN) 

Số 5, phố Lý Thường Kiệt, phường Phan 
Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Báo chí; bản tin; tạp chí (định kỳ).  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ điểm tin/tóm lược tin tức.  
 

Nhóm 38: Phát thanh; truyền hình; truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; phát 
sóng truyền thanh truyền hình không dây; hãng thông tấn/tin tức.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ thông tin về giải trí, giáo dục và thể thao; 
dịch vụ xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dàn dựng chương trình phát thanh và 
truyền hình. 

 

 
(210) 4-2015-00402 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 7.1.1; 7.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Tân Nam Sơn  (VN) 

1039 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2015-00410 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.8; 26.3.23 
(591) Xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Trường Thái Hòa  (VN) 

143/6 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường, hợp kim các loại: dây nhôm, dây đồng. 
 

Nhóm 07: Động cơ máy móc, máy cơ khí: máy bơm nước, máy bơm hỏa tiễn; máy bơm 
chìm; tụ điện máy bơm (linh kiện của máy bơm). 

 
Nhóm 11: Đèn các loại: đèn chiếu sáng dùng trong hộ gia đình, đèn ngoài trời, đèn trong 
công trình công cộng; tụ quạt, máy quạt, motor quạt (tất cả là linh kiện của quạt). 

 
 

 
(210) 4-2015-00414 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A25.3.3 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hai Tư Giờ  

(VN) 

166 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Hệ thống kệ chứa hàng; thùng chứa lớn bằng kim loại; công ten nơ chứa hàng 

làm bằng kim loại; hàng rào phân cách dùng cho đường sá (rào chắn đường) làm bằng 
kim loại. 

 
 

 
(210) 4-2015-00432 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.7.25; 26.3.1; 26.3.4; A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy móc và 

thiết bị vật tư Đạt Khải  (VN) 

2/60 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt; máy phay; máy khắc trổ; máy xung EDM; máy đục lỗ mộng; dây cắt 

molybdenum (bộ phận của máy). 
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(210) 4-2015-00460 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.7.25 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần cơ điện 

Phương Vinh  (VN) 

2B, cư xá Đồng Tiến, đường Nguyễn Tri 
Phương, phường 14, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: ống gió các loại (ống gain), các loại khớp nối, co, van, tê, cút bằng kim loại.  
 

Nhóm 07: Máy bơm nước các loại, máy giặt các loại, động cơ điện (không dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ), máy phát điện: các thiết bị điện cơ dùng cho nhà bếp 
(máy xay sinh tố, máy nghiền trộn thực phẩm, ép hoa quả), máy và thiết bị làm sạch bằng 
điện.  

 
Nhóm 09: Tủ điện tổng tủ điện phân phối, tủ điện điều khiển, hộp chứa dây điện, khay 
chứa dây điện và các phụ kiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy.  

 
Nhóm 11: Tủ lạnh, tủ cấp đông, trữ đông, tủ ướp lạnh, tủ làm đá, tủ bày hàng đông lạnh 
và các loại tủ làm lạnh khác, hệ thống lạnh dùng trong công nghiệp và thuơng mại, máy 
điều hòa không khí, hệ thống điều hòa trung tâm, hệ thống thông gió, quạt thông gió và 
các thiết bị phân phối, các phụ tùng lắp trong hệ thống điều hòa không khí. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các loại hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu 
dùng như ống gió các loại (ống gain), các loại khớp nối, co, van, tê, cút bằng kim loại, 
máy bơm nước các loại, máy giặt các loại, động cơ điện (không dùng cho phương tiện 
giao thông trên bộ), máy phát điện, các thiết bị điện cơ dùng cho nhà bếp (máy xay sinh 
tố, máy nghiền, trộn thực phẩm, ép hoa quả), máy và thiết bị làm sạch bằng điện; mua 
bán và xuất nhập khẩu thiết bị lẻ và thiết bị hoàn chỉnh của ngành cơ điện lạnh như: tủ 
lạnh, tủ cấp đông, trữ đông, tủ ướp lạnh, tủ làm đá, tủ bày hàng đông lạnh và các loại tủ 
làm lạnh khác, hệ thống lạnh dùng trong công nghiệp và thương mại, máy điều hoà không 
khí, hệ thống điều hoà trung tâm, hệ thống thông gió, quạt thông gió và các thiết bị phân 
phối, các phụ tùng lắp trong hệ thống điều hoà không khí; Dịch vụ mua bán và xuất nhập 
khẩu xe máy, thiết bị làm đường, thiết bị đào san lấp, thiết bị xây dựng, thiết bị dùng 
trong công nông lâm nghiệp; mua bán trang thiết bị, máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm 
vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại, hệ thống truyền hình vệ tinh và ăng ten parabôn, hệ 
thống báo cháy tự động, thiết bị công nghệ thông tin, vật tư và phần mềm ngành tin học; 
Mua bán hệ thông cơ điện công trình như: tủ điện tổng, tủ điện phân phối, tủ điện điều 
khiển, hộp chứa dây điện, khay chứa dây điện và các phụ kiện, hệ thống phòng cháy và 
chữa cháy; Đại lý ký gửi hàng hoá như: ống gió các loại (ống gain), các loại khớp nối, co, 
van, tê, cút bằng kim loại, máy bơm nước các loại, máy giặt các loại, đông cơ điện (không 
dùng cho phương tiên giao thông trên bộ), máy phát điện, các thiết bị điện cơ dùng cho 
nhà bếp (máy xay sinh tố, máy nghiền, trộn thực phẩm, ép hoa quả), máy và thiết bị làm 
sạch bằng điện, tủ điện tổng, tủ điện phân phối, tủ điện điều khiển, hộp chứa dây điện, 
khay chứa dây điện và các phụ kiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy, tủ lạnh, tủ cấp 
đông, trữ đông, tủ ướp lạnh, tủ làm đá, tủ bày hàng đông lạnh và các loại tủ làm lạnh 
khác, hệ thống lạnh dùng trong công nghiệp và thương mại, máy điều hoà không khí, hệ 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
729 

thống điều hoà trung tâm, hệ thống thông gió, quạt thông gió và các thiết bị phân phối, 
các phụ tùng lắp trong hệ thống điều hoà không khí. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt sửa chữa các thiết bị về ngành điện điện tử, cơ khí và điện lạnh, tủ 
đông lạnh. tủ ướp lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, thầu và lắp hệ thống cơ điện công trình 
xây dựng dân dụng và công nghiệp thi công các công trình xây dựng điện đến 35KV.  

 
Nhóm 42: Thiết kế hệ thống cơ điện công trình.  

 

 
(210) 4-2015-00490 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh lá cây 
(731) TOP MERTRO CONSULTANCY 

SDN.BHD  (MY) 
No. 2, Jalan USJ 1/1C Regalia Business 
Centre 47620 Subang Jaya, Selangor, 
Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy photo; văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng; mẫu tờ khai in sẵn; túi bằng 

giấy hoặc chất dẻo; túi đựng rác; hộp bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; phong thư; bút; giấy 
viết thư; tờ rơi. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh; tổ chức đội ngũ tiếp thị; 
thực hiện quảng cáo trên: truyền hình, đài phát thanh, báo chí, biểu ngữ, bảng quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp đào tạo; dịch vụ giải trí, hoạt động văn hóa và thể thao; 
trung tâm gia sư; trường cao đẳng; sản xuất phim ảnh. 

 

 
(210) 4-2015-00491 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.13; 26.4.3; 26.4.7; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh lá cây 
(731) TOP MERTRO CONSULTANCY 

SDN.BHD   (MY) 
No. 2, Jalan USJ 1/1C Regalia Business 
Centre 47620 Subang Jaya, Selangor, 
Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chân không; máy rửa bát; máy xay trộn thực phẩm.  
 

Nhóm 10: Thiết bị mát xa; thiết bị và dụng cụ y tế; nệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị 
xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị phóng điện trị liệu. 
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Nhóm 11: Bộ lọc nước; thiết bị lọc nước; máy và thiết bị lọc không khí; lò nướng. 
 

Nhóm 16: Giấy photo; văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng; mẫu tờ khai in sẵn; túi bằng 
giấy hoặc chất dẻo; túi đựng rác; hộp bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; phong thư; bút; giấy 
viết thư; tờ rơi.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh; tổ chức đội ngũ tiếp thị; 
thực hiện quảng cáo trên: truyền hình, đài phát thanh, báo chí, biểu ngữ, bảng quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2015-00494 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Trường Đại học Bách khoa Hà 

Nội  (VN) 

Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; thông tin về giáo dục, đào tạo; các hoạt động thể thao và văn 

hóa, cụ thể là: xuất bản sách, tổ chức các cuộc thi, tổ chức và điều khiển các hội nghị (hội 
thảo, seminar).  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ tư vấn về khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu, thiết kế liên 
quan đến khoa học và công nghệ; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết 
kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; nghiên cứu về dự án kỹ thuật; nghiên 
cứu về vi khuẩn; thử nghiệm vật liệu.  

 

 
(210) 4-2015-00495 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Đạt  (VN) 

C9 Hà Thủy, Hoàng Cầu (số 7, phố Võ 
Văn Dũng), phường ¤ Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Vải nhám (vải ráp); giấy nhám (giấy ráp); vải để mài; đá nhám (bột mài); chất 

mài; vải đánh bóng. 
 

Nhóm 07: Máy mài; máy cắt; đá mài công nghiệp (bộ phận của máy); đá cắt công nghiệp 
(bộ phận của máy); dây curoa và hệ thống băng chuyền (không dùng cho phương tiện 
giao thông). 

 
Nhóm 08: Đá mài, đá cắt (dụng cụ cầm tay). 

 
Nhóm 12: Phụ tùng xe máy (bao gồm dây phanh, ống bô, lò xo giảm xóc, đế yên); dây 
curoa và hệ thống băng chuyền dùng cho phương tiện giao thông thuộc hệ thống nhóm 
này. 
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Nhóm 17: ống hàn hơi, ống nén khí, ống áp lực (tất cả đều làm bằng cao su hoặc nhựa 
mềm); vật liệu gia lực không làm bằng kim loại dùng cho ống dẫn; ống mềm có thể uốn 
được (không bằng kim loại); ống nước mềm phi kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-00499 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH HABIT Việt Nam  

(VN) 

A17 - D15, đường Dịch Vọng Hậu, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, nhà hàng đồ nướng và đồ nướng BBQ, cung cấp 

thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-00518 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A5.3.13; A5.3.14; 

A10.3.11 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thanh Hà   (VN) 

95 đường TMT 12, khu phố 6, phường 
Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Vali, túi xách, yên cương.  
 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  
 

 
(210) 4-2015-00519 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; A3.4.2; 25.5.25; A6.19.11 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, đen, 

hồng 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phó Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 
 

 
(210) 4-2015-00566 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; A5.5.21; 24.17.3; A3.11.3 
(731) GUANGDONG BOAI MEDICAL 

GROUP CO., LTD.   (CN) 
No. 502. Tianhe Rd., Tianhe Dist., 
Guangzhou, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; bệnh viện; nhà dưỡng bệnh; cố vấn về lĩnh vực dược 

học, hướng dẫn chế độ ăn uống và dinh dưỡng (cho mục đích y tế); cho thuê phương tiện 
vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-00583 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 26.15.1; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Startjobs  (VN) 

176 quốc lộ 13, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn, môi giới lao động. 

 

 
(210) 4-2015-00586 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trường Luật  (VN) 

194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn thuế; dịch vụ làm thủ tục về thuế; dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm 

toán; dịch vụ tư vấn tổ chức và quản lý doanh nghiệp; dịch vụ quảng cáo. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn, đại diện và cung cấp thông tin trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; 
dịch vụ tư vấn pháp luật, đại diện theo ủy quyền và cung cấp thông tin pháp lý trong hoạt 
động chuyển giao công nghệ (dịch vụ pháp lý); dịch vụ quản lý sở hữu trí tuệ; dịch vụ 
giám sát sở hữu trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý; dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ 
pháp lý).  
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(210) 4-2015-00620 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.5.1; A26.11.9; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Hồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật và 

xây dựng Lạc Hồng  (VN) 

185/21/3A Ngô Chí Quốc, phường Bình 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; tư vấn kỹ thuật trong thi công xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-00635 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.13; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại Đại 

Thắng  (VN) 

Số 62/9 Nguyễn Văn Cừ, khu vực 4, 
phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); công tắc điện; 
cầu dao điện; hộp cầu dao điện (điện); vỏ bọc cho ổ cắm điện cố định, vỏ bọc cho ổ cắm 
điện trên tường, vỏ bọc cho ổ cắm điện chìm; dây dẫn điện. 

 
Nhóm 11: Bóng đèn điện; đèn trần; đèn chùm; đèn pha bỏ túi, dùng điện; đèn pha để rọi 
sáng; đui đèn điện. 

 

 
(210) 4-2015-00680 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần thiết kế 

Toàn Cầu  (VN) 

Số 103, phố Nhật Chiêu, phường Nhật 
Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay, dây chuyền.  
 

Nhóm 18: Túi xách, ví đựng tiền, túi xách bằng da thuộc để đựng điện thoại và laptop 
(không phải là sản phẩm chuyên dụng). 
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Nhóm 25: Giày, dép, thắt lưng, khăn quàng cổ.  
 

 
(210) 4-2015-00684 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần thiết kế 

Toàn Cầu  (VN) 

Số 103, phố Nhật Chiêu, phường Nhật 
Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay, dây chuyền. 
 

Nhóm 18: Túi xách, ví đựng tiền, túi xách bằng da thuộc để đựng điện thoại và laptop 
(không phải là sản phẩm chuyên dụng). 

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo giả da; áo choàng; váy; áo vét (quần áo); áo sơ mi; giày, dép, 
thắt lưng, khăn quàng cổ. 

 
 

 
(210) 4-2015-00685 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thiết kế 

Toàn Cầu   (VN) 

Số 103, phố Nhật Chiêu, phường Nhật 
Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay, dây chuyền.  
 

Nhóm 18: Túi xách, ví đựng tiền, túi xách bằng da thuộc để đựng điện thoại và laptop 
(không phải là sản phẩm chuyên dụng). 

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo giả da; áo choàng; váy; áo vét (quần áo); áo sơ mi; giày, dép, 
thắt lưng, khăn quàng cổ. 
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(210) 4-2015-00742 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.23; 26.13.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH FUSE Hà Nội  (VN)

Tòa nhà Tổng công ty Du lịch Hà Nội, số 
18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ karaoke; tổ chức hội thảo; tổ chức sự kiện cho mục 

đích giải trí, văn hóa, thể dục, thể thao; dịch vụ câu lạc bộ giải trí. 
 

 
(210) 4-2015-00743 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 26.2.7 
(591) Đỏ, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ cao 

Đông Dương  (VN) 

số 23, ngách 119/64, TDP Trù 3, phường 
Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa chén bát; máy hút bụi; máy ép hoa quả; máy làm rau mầm. 
 

Nhóm 11: Lồng sưởi ấm không khí bằng điện; máy làm nóng lạnh nước; quạt điện làm 
mát không khí; máy sấy khô quần áo; dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị lọc nước 
sạch. 

 

 
(210) 4-2015-00746 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.9; 24.13.1 
(731) DOMINIC EDWARD SALTER PRICE  

(SG) 
45 Ocean Drive, Sentosa Cove, 
Singapore 098190 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi cầm tay cho phụ nữ; ví tiền; túi cho thể thao; túi đựng dụng cụ bằng 

da thuộc (túi rỗng); vali xách tay. 
 

Nhóm 25: Giầy. 
 

Nhóm 26: Đồ trang trí cho quần áo; ruy băng (đồ may vá). 
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(210) 4-2015-00780 (220) 08.01.2013 

(641) 4-2013-00442 (441) 25.05.2015 
  
(731) MARVEL CHARACTERS, INC.  (US) 

1600 Rosecrans Avenue, Manhattan 
Beach, California 90266, United States 
of America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa DVD, đĩa CD, băng vi-đê-ô, vâ đĩa la-de đã ghi sẵn chứa nội dung là các 

chương trình âm nhạc và/hoặc các chương trình phim truyện hay phim truyền hình được 
chuyển thể từ truyện tranh, hoặc phim điện ảnh hay phim hoạt hình; kính râm; hộp đựng 
băng trò chơi vi-đê-ô, đĩa ghi trò chơi vi-đê-ô; phần mềm trò chơi vi-đê-ô (được ghi sẵn 
hoặc có thể tải xuống được), chương trình trò chơi vi-đê-ô tương tác (được ghi sẵn hoặc 
có thể tải xuống được); chương trình trò chơi máy tính đa phương tiện tương tác (được ghi 
sẵn hoặc có thể tải xuống được), phần mềm trò chơi vi-đê-ô tương tác ứng dụng công 
nghệ thực tại ảo (được ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi máy tính 
(được ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được); phần mềm trò chơi máy tính (được ghi sẵn 
hoặc có thể tải xuống được); đĩa ghi trò chơi máy tính; mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm và các sản phẩm bằng giấy, cụ thể là sách truyện tranh và tạp chí 
đăng truyện tranh và các câu chuyện có minh họa; sách trẻ em, sách hoạt động cho trẻ em 
(sách chứa các nội dung mang tính tương tác như các trò chơi, câu đố), sách tô màu, sách 
dán hình có nhãn dính; nhãn dính có hình (văn phòng phẩm); nhãn dính có hình hay 
thông điệp (thường dán ở hãm xung ô tô); áp phích quảng cáo; danh thiếp; quyển an-bom 
đựng danh thiếp; đồ dùng mỹ thuật, cụ thể là bút màu, bút đánh dấu, bút chì màu, bộ 
dụng cụ vẽ mỹ thuật và làm thủ công, bút lông để vẽ, tấm giấy hay áp phích đã in sẵn 
dùng để tô màu hay vẽ; bảng đen để viết hay vẽ; phấn và bảng viết phấn dùng cho gia 
đình; đề can và nhãn dính được khi có tác dụng nhiệt; đồ dùng học tập, cụ thể là bút, bút 
chì, tẩy, hộp bút chì, cái gọt bút chì, thước vẽ, cái dập ghim cho giấy, cái chặn giấy sổ ghi 
chép, bìa gập đựng tài liệu (kẹp tài liệu bên trong), cái kẹp tài liệu sau khi đã đóng lỗ 
(bằng vòng khuyên tròn), tập giấy dùng để ghi chép đóng gáy xoắn, cái bọc sách và cái 
đóng dấu trang sách, cái treo nắm đấm cửa bằng giấy (có hình hoặc thông điệp); văn 
phòng phẩm, giấy viết, phong bì, tấm bìa viết ghi chú, thiệp chúc mừng, bưu thiếp, tập 
giấy dùng để ghi chép, sổ ghi nhớ; sổ ghi cuộc hẹn; lịch; mẫu vẽ in sẵn trên giấy cho 
trang phục; các sản phẩm bằng giấy dùng cho các bữa tiệc cụ thể là giấy gói quà, khăn 
giấy lót dưới bát đĩa hay cốc tách, giấy kếp, thiếp mời in sẵn bằng giấy, đồ trang trí bánh 
ngọt bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, tấm lót bàn ăn bằng giấy, vật trang trí bằng giấy để 
giữa bàn, và khăn trải bàn bằng giấy. 

 
Nhóm 18: Túi da, túi xách tay và ví bằng da, ví dẹt gấp lại được, túi xách tay, ví, ví đựng 
chìa khóa (đồ da), túi đựng đồ tập thể dục, túi (cặp) đi học, túi đựng sách, túi (giỏ) đi chợ, 
ba lô, túi đeo sau lưng, túi đựng giày dép dùng khi đi du lịch, túi đựng hành lý và túi đựng 
hành lý xách tay (có thể mang theo lên máy bay), túi thể thao, túi vải buộc dây đựng vật 
dụng cá nhân, túi đựng đồ đeo cổ tay, túi nhỏ đeo ở thắt lưng, túi đeo hông, ô dù. 

 
Nhóm 24: Ga trải giường (chăn trải giường) (bằng vải dệt), vỏ gối, vải phủ gối, diềm xếp 
nếp che bụi (bằng vả dệt), chăn lông vịt, vỏ chăn lông vịt, chăn, chăn bông, rèm làm bằng 
vải dệt hay chất dẻo, tấm đặt ở phần trên của rèm để che phần que (móc) luồn rèm (bằng 
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vải dệt); khăn tắm (bằng vải dệt), khăn lau mặt (bằng vải dệt); khăn đi biển (bằng vải dệt); 
rèm che khi tắm làm bằng vải dệt hay chất dẻo; khăn trải bàn (không làm bằng giấy), 
khăn (bằng vải để lau đồ trang điểm và khăn ăn bằng vải dệt); cờ (không làm bằng giấy), 
cờ đuôi nheo (không làm bằng giấy); khăn tay (bằng vải dệt); màn (trướng) treo tường 
(bằng vải dệt). 

 
Nhóm 25: Quần áo, áo phông, áo bằng sợi bông, áo sơ mi, quần soóc, quần bằng sợi 
bông, quần, quần áo mặc bên ngoài quần áo thường khi làm việc hay quần yếm, áo gi-lê, 
áo jắcket, áo choàng, quần - áo mưa (mặc khi đi mưa), quần áo lót, quần áo ngủ, áo thụng 
dài khoác ngoài, quần áo bơi; đồ đội đầu, mũ, mũ lưỡi trai, mũ chỉ có lưỡi trai hở phần 
trên đầu; khăn quàng cổ, băng đeo tay (dùng cho trang phục), cà vạt hay nơ đeo cổ, bít tất 
ngắn và bít tất dài (tất cả đều là các sản phẩm nằm trong nhóm này); đồ đi ở chân, giày 
dép, giày bốt, giầy đế mềm, giày dép đi biển, dép xăng- đan; găng tay (dùng cho trang 
phục), dây đeo quần hay tất, thắt lưng (dùng cho trang phục), bộ trang phục lễ hội 
Halloween và trang phục hóa trang. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi là hình các nhân vật hành động và các phụ kiện kèm theo, đồ chơi 
hành động vận hành cơ khí; bộ đồ chơi dùng với hình các nhân vật hành động; đồ chơi 
hành động chạy pin; xe cộ đồ chơi điều khiển bằng sóng vô tuyến; xe cộ đồ chơi; bộ đồ 
chơi dùng để chơi đánh trận giả hay các hoạt động phiêu lưu mạo hiểm giả; đồ chơi bọc 
vải nhung lông; đồ chơi là hình điêu khắc làm bằng vật liệu mềm; búp bê; phụ kiện dùng 
cho búp bê; búp bê có nhồi hạt đỗ khô (vỏ đỗ) bên trong; đồ chơi hình động vật được nhồi 
(bông); đồ chơi làm bằng vật liệu dẻo có các bộ phận uốn nắn được; con rối; bóng bay để 
chơi; đồ chơi phun nước; đồ chơi có thể thổi phồng lên; trò chơi có đích (mục tiêu) để 
ngắm bắn (phi tiêu); bộ cờ để chơi; trò chơi có bàn để chơi (như cờ); trò chơi với các quân 
bài; bài lá để chơi; trò chơi lắp (ghép) hình; diều; yôyô (đồ chơi với con lắc và dây); đĩa 
bay (đồ chơi); bàn chơi dùng cho các trò chơi với bàn chuyên biệt (như cờ, bi-a, chơi bài), 
vũ khí đồ chơi; đồng hồ đồ chơi; trò chơi nhập vai (người chơi đóng vai các nhân vật 
tưởng tượng trong trò chơi); bộ mô hình đồ chơi được làm thủ công; bộ thiết bị cầm tay để 
chơi trò chơi vi đê «; trò chơi vi-đê-ô vận hành khi bỏ xu vào đó; máy chơi trò chơi có 
mái vòm và màn hình gắn liền trên đó (trò chơi điện tử); trò chơi đánh bóng (pinball - 
người chơi điều khiển các cần gạt để quả bóng không rơi xuống lỗ và ghi điểm); trò chơi 
đánh bóng dạng pinball với nhiều hình thức chơi; bóng cao su để chơi trò chơi, bóng cao 
su để chơi; bể bơi có thể bơm căng vật dụng để chơi; pa-tanh; pa-tanh có các bánh lăn 
nằm trên một đường thẳng; ván trưọt có bánh xe; tấm đệm khuỷu tay dùng cho môn điền 
kinh hay trong thể thao; miếng đệm đầu gối dùng cho môn điền kinh hay trong thể thao; 
dây nhảy để chơi nhảy dây; ván trượt tuyết; xe trượt tuyết dùng cho mục đích giải trí; vây 
giả - bộ phận gắn vào đuôi ván lướt sóng để ổn định hướng; chân nhái dùng khi bơi; ván 
lướt sóng; ván nổi dùng khi bơi để giải trí; đồ trang trí cây thông Nô-en (không phải là 
bánh kẹo hay vật phát (thắp) sáng), mũ giấy đội trong buổi tiệc. 

 
Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt; trái cây và rau củ được bảo quản, làm khô và nấu sẵn; món ăn 
nhanh được làm chủ yếu từ trái cây, rau củ hay thịt; thạch (nước quả nấu đông); mứt quả 
ướt; trứng, sữa và các sản phẩm làm từ bơ sữa (ngoài sữa); trái cây được bảo quản (mứt 
ướt); dưa góp làm từ trái cây hay rau củ; thực phẩm được làm giàu bởi vitamin chủ yếu 
được làm từ trái cây, rau củ. 

 
Nhóm 30: Các sản phẩm bánh kẹo, kẹo, kẹo dạng thanh, sôcôla, thanh sôcôla, bánh rán, 
bánh nướng xốp, bánh ngọt loại nhỏ ăn nhanh, bánh nướng nhỏ, bánh quy dẹt, bánh ngọt, 
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bánh bích quy, bánh ngũ cốc, ăn sáng, bánh ngũ cốc chứa nhiều năng lượng (lương khô), 
kẹo cao su nhai (không chứa thuốc), kẹo cao su thổi (không chứa thuốc), kem lạnh, kem 
lạnh dạng que, bánh xăng-đuých nhân kem lạnh, bánh kẹo có (nhân) kem lạnh, cà phê, 
chè (trà), cacao, đường, gạo, bột mỳ và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh làm 
từ bột nhão; đá lạnh, mật ong; gía vị; ngũ cốc để ăn, đồ ăn nhanh có trái cây bọc đường 
(được làm chủ yếu từ ngũ cốc), đồ ăn nhanh được làm từ bột ngô được rán hay nướng 
(dạng miếng nhỏ), bỏng ngô, bánh làm từ bột gạo, bánh xăng-đuých; bánh trứng custard 
đông lạnh, sữa chua đông lạnh (dạng kem). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản điện tử, cụ thể là, xuất bản sách truyện tranh, tạp chí có 
truyện tranh và tiểu thuyết có đồ họa dưới dạng ấn phẩm kỹ thuật số có nội dung là các 
câu truyện và các nhân vật phiêu lưu mạo hiểm hư cấu; sản xuất và cho thuê phim điện 
ảnh; sản xuất chương trình truyền hình và truyền thanh; sản xuất và cho thuê bản ghi âm 
và ghi hình; dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất đa phương tiện các buổi biểu diễn (show) 
giải trí và chương trình giải trí tương tác để phát trên truyền hình, mạng cáp, vệ tinh 
phương tiện nghe nhìn, đầu máy, đĩa vi tính và các phương tiện kỹ thuật số; dịch vụ giải 
trí, cụ thể là, sản xuất đa phương tiện các chương trình giải trí, tin thời sự, và thông tin 
truyền qua mạng thông tin liên lạc và mạng máy tính; dịch vụ giải trí mà bản chất là cung 
cấp (không phải là bán hay vận chuyển) các chương trình dài nhiều kỳ có nội dung là 
phim hoạt hình và/hoặc phim truyện hay truyền hình phiêu lưu mạo hiểm được chuyển thể 
từ truyện tranh được truyền qua các thiết bị liên lạc không dây, cụ thể là điện thoại cầm 
tay, máy tính bảng, máy vi tính, và các thiết bị cầm tay không dây; dịch vụ giải trí trong 
lĩnh vực phim truyện và truyền hình, cụ thể là, sáng tác, sản xuất các hình ảnh được tạo ra 
bằng máy vi tính cho phim điện ảnh, phim điện ảnh thể loại hoạt hình, phim vi-đê-ô, phim 
vi-đê-ô thể loại hoạt hình, các chương trình truyền hình; dịch vụ sản xuất phim hoạt họa; 
cung cấp dịch vụ hoạt hình sử dụng hiệu ứng nghe nhìn đặc biệt của phim điện ảnh và 
truyền hình cho phim truyện, vi-đê-ô và truyền hình; các dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản 
xuất các chương trình truyền hình nhiều kỳ có nội dung là phim hoạt hình và/hoặc phim 
truyện hay truyền hình phiêu lưu mạo hiểm được chuyển thể từ truyện tranh; sản xuất 
chương trình truyền hình có nội dung trình chiếu phim truyện và băng vi-đê-ô; dịch vụ rạp 
chiếu bóng, cụ thể là, trình chiếu phim truyện và băng vi-đê-ô tại rạp chiếu; dịch vụ giải 
trí, cụ thể là, trình diễn trực tiếp trên sân khấu các nhân vật mặc trang phục; cung cấp 
phần mềm trò chơi máy tính tương tác trực tuyến thông qua một mạng điện tử mà người 
sử dụng mạng có thể truy cập được trong toàn bộ mạng; cung cấp trò chơi máy tính trực 
tuyến; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí liên quan đến truyện tranh, phim điện 
ảnh, chương trình truyền hình và trò chơi vi-đê-ô dưới hình thức hoạt hình thông qua các 
trang web; cung cấp tin tức và thông tin trong lĩnh vực giải trí liên quan đến truyện tranh, 
phim điện ảnh, chương trình truyền hình và trò chơi vi-đê-ô dưới hình thức hoạt hình 
thông qua một mạng điện tử; dịch vụ công viên giải trí và công viên giải trí theo chủ đề; 
dịch vụ giáo dục, cụ thể là phát triển, sắp xếp và tiến hành cá hội thảo và các chương trình 
giáo dục trong lĩnh vực truyện tranh. 
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(210) 4-2015-00782 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 8.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) 1. Vũ Quang Trung  (VN) 

Phòng 604, toà nhà Alphanam, số 47 Vũ 
Trọng Phụng, phường Quan Nhân, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Thái Dũng  (VN) 

Số 82 ngõ 151B Thái Hà, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

3. Đặng Thảo Ngọc  (VN) 

Số 2B, ngõ Lý Thường Kiệt, phường 
Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

4. Đỗ Thị Nga  (VN) 

Số 13 Đê La Thành, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh pizza; bánh ngọt; bánh patê (bánh nướng); bánh mì kẹp nhân và 

bánh xăng đuých; bánh kếp. 
 

 
(210) 4-2015-00786 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.17; A26.11.12; 25.5.25; 20.5.25 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Định Nên   (VN) 

288 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy khô và ướt. 

 

 
(210) 4-2015-00809 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) WEIDLINGER TECHNOLOGY 

VENTURES, LLC   (US) 
40 Wall Street, 19th Floor, New York, 
New York 10005 USA  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn liên quan đến việc xây dựng và sửa chữa các công trình xây 

dựng dân dụng và công trình cơ khí; giám sát xây dựng công trình xây dựng dân dụng 
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trên trang web; dịch vụ quản lý dự án kỹ thuật, cụ thể là cung cấp sự kiểm soát và giám 
sát xây dựng; giám sát kỹ thuật công việc của kỹ sư về xây dựng và công trình xây dựng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành 
công trình xây dựng; dịch vụ của kỹ sư hàng hải; dịch vụ của kỹ sư vận tải; dịch vụ nghệ 
thuật làm mẫu vật địa chất cho ngành công nghiệp khai thác dầu; dịch vụ tư vấn của kỹ sư 
công nghiệp; dịch vụ của kỹ sư sinh hóa; dịch vụ tư vấn của kỹ sư hạt nhân; dịch vụ của 
kỹ sư phòng chống lũ; dịch vụ tư vấn kỹ thuật của kỹ sư liên quan đến dân sự, hàng hải và 
công trình xây dựng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và 
điều hành công trình dân dụng; dịch vụ khoa học ứng dụng và kỹ sư công trình dân dụng, 
cụ thể là phân tích cơ học kỹ thuật tiên tiến liên quan đến việc sửa chữa hoặc phá hủy các 
công trình từ các vụ nổ, đụng chạm hoặc va chạm; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học 
vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành công trình dân dụng dưới lòng đất. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-00810 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) WEIDLINGER TECHNOLOGY 

VENTURES, LLC   (US) 
40 Wall Street, 19th Floor, New York, 
New York 10005 USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn liên quan đến việc xây dựng và sửa chữa các công trình xây 

dựng dân dụng và công trình cơ khí; giám sát xây dựng công trình xây dựng dân dụng 
trên trang web; dịch vụ quản lý dự án kỹ thuật, cụ thể là cung cấp sự kiểm soát và giám 
sát xây dựng; giám sát kỹ thuật công việc của kỹ sư về xây dựng và công trình xây dựng. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành 
công trình xây dựng; dịch vụ của kỹ sư hàng hải; dịch vụ của kỹ sư vận tải; dịch vụ nghệ 
thuật làm mẫu vật địa chất cho ngành công nghiệp khai thác dầu; dịch vụ tư vấn của kỹ sư 
công nghiệp; dịch vụ của kỹ sư sinh hóa; dịch vụ tư vấn của kỹ sư hạt nhân; dịch vụ của 
kỹ sư phòng chống lũ; dịch vụ tư vấn kỹ thuật của kỹ sư liên quan đến dân sự, hàng hải và 
công trình xây dựng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và 
điều hành công trình dân dụng; dịch vụ khoa học ứng dụng và kỹ sư công trình dân dụng, 
cụ thể là phân tích cơ học kỹ thuật tiên tiến liên quan đến việc sửa chữa hoặc phá hủy các 
công trình từ các vụ nổ, đụng chạm hoặc va chạm; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học 
vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành công trình dân dụng dưới lòng đất. 
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(210) 4-2015-00812 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 86336,870 14.07.2014 US 

(531) 26.4.1; 26.3.23; 25.5.3; A5.3.13; 
A5.3.14 

(731) SEQUOIA CAPITAL OPERATIONS, 
LLC   (US) 
3000 Sand Hill Road, Menlo Park, 
California 94025, USA  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn kinh doanh; tư vấn sáp nhập và mua lại doanh nghiệp; tư vấn quản lý 

kinh doanh; tư vấn lập kế hoạch kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn hoạt động 
kinh doanh; tư vấn tuyển dụng kinh doanh; tư vấn tiếp thị kinh doanh, dịch vụ tư vấn 
doanh nghiệp, cụ thể là đánh giá kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp; cung cấp thông 
tin kinh doanh cho các doanh nghiệp thông qua mạng thông tin di động và điện tử; sắp 
xếp và tiến hành hội nghị kinh doanh cho các doanh nghiệp kinh doanh; cung cấp cổng 
trang web trên mạng Internet đưa ra thông tin và nội dung đa phương tiện truyền thông 
dưới dạng bài viết, bình luận, và âm thanh và viđêô trình bày thông tin cho các doanh 
nghiệp, tất cả đều trong lĩnh vực kinh doanh.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư mạo hiểm, cụ thể là cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp và 
các công ty mới thành lập và đang nổi lên; dịch vụ đầu tư quỹ đầu tư tư nhân; dịch vụ đầu 
tư quỹ đầu tư; dịch vụ đầu tư bất động sản; quản lý quỹ đầu tư.   

 
Nhóm 38: Cung cấp một diễn đàn trực tuyến để thảo luận việc đưa ra các quyền lợi cho 
doanh nghiệp kinh doanh; cung cấp bản tin điện tử bằng thư điện tử trong các lĩnh vực tin 
tức công ty và thông tin đầu tư.  

 
Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo giáo dục cho các doanh nghiệp kinh doanh. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu và tư vấn công nghệ trong các lĩnh vực phần cứng máy tính, phần 
mềm máy tính, mạng, viễn thông, thương mại điện tử, phân phát nội dung, quản lý và lưu 
trữ dữ liệu, công nghệ sạch và gia công linh kiện và phụ tùng.  

 

 
(210) 4-2015-00825 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ kỹ thuật 

Nam Long  (VN) 

E4/12D đường Thới Hòa, ấp 5, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc (máy súc rửa máy vặn nắp, máy chiết rót). 
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Nhóm 11: Máy sấy màng co, máy sản xuất nước đá 
 

 
(210) 4-2015-00826 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh tím, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ kỹ thuật 

Nam Long  (VN) 

E4/12D đường Thới Hòa, ấp 5, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc (máy súc rửa máy vặn nắp, máy chiết rót). 
 

Nhóm 11: Máy sấy màng co, máy sản xuất nước đá. 
 

 
(210) 4-2015-00871 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.15.15 
(591) Xanh da trời, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần CIEC Toàn 

Cầu   (VN) 

Thôn Vân Côn, xã Vân Côn, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; 

asphan, hắc ín, bitum; các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; đài kỷ niệm 
phi kim loại. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí. 

 

 
(210) 4-2015-00940 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) KOREA GINSENG CORP.  (KR) 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Bột nhân sâm và hồng sâm không dùng cho mục đích y tế; tinh chất nhân sâm 

và hồng sâm không dùng cho mục đích y tế. 
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Nhóm 30: Cà phê, trà, cacao, đường (thuộc nhóm này), gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, cà 
phê nhân tạo; bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo, đá 
lạnh (có thể ăn được); mật ong; mật đường cho thực phẩm; nấm men (thực phẩm); bột nở; 
muối; mù tạc; giấm; xốt (gia vị); gia vị; đá lạnh (dùng cho đồ uống); đồ uống trên cơ sở 
trà; sô cô la; kẹo (thuộc nhóm này); thạch trái cây (dạng kẹo bánh). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-00941 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) KOREA GINSENG CORP.  (KR) 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Bột nhân sâm và hồng sâm không dùng cho mục đích y tế; tinh chất nhân sâm 

và hồng sâm không dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 30: Cà phê, trà, cacao, đường (thuộc nhóm này), gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, cà 
phê nhân tạo; bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo, đá 
lạnh (có thể ăn được); mật ong; mật đường cho thực phẩm; nấm men (thực phẩm); bột nở; 
muối; mù tạc; giấm; xốt (gia vị); gia vị; đá lạnh (dùng cho đồ uống); đồ uống trên cơ sở 
trà; sô cô la; kẹo (thuộc nhóm này); thạch trái cây (dạng kẹo bánh). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-00942 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) KOREA GINSENG CORP.  (KR) 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Đồ uống thuộc nhóm này, cụ thể là đồ uống trên cơ sở nhân sâm không có cồn, 

đồ uống trên cơ sở hồng sâm không có cồn; bột nhân sâm dùng cho đồ uống; chiết xuất 
nhân sâm dùng cho đồ uống; đồ uống không cồn có chứa hồng sâm. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước uống có ga và đồ uống không cồn; đồ uống trái cây 
và nước ép trái cây; xi rô và chế phẩm khác dùng làm đồ uống; đồ uống ép từ hoa quả 
không có cồn, và đồ uống ép từ rau không có cồn; chiết xuất trái cây không có cồn; nước 
ngọt; đồ uống dùng khi chơi thể thao; nước rau ép. 
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(210) 4-2015-00943 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) KOREA GINSENG CORP.  (KR) 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Đồ uống thuộc nhóm này, cụ thể là đồ uống trên cơ sở nhân sâm không có cồn, 

đồ uống trên cơ sở hồng sâm không có cồn; bột nhân sâm dùng cho đồ uống; chiết xuất 
nhân sâm dùng cho đồ uống; đồ uống không cồn có chứa hồng sâm. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước uống có ga và đồ uống không cồn; đồ uống trái cây 
và nước ép trái cây; xi rô và chế phẩm khác dùng làm đồ uống; đồ uống ép từ hoa quả 
không có cồn, và đồ uống ép từ rau không có cồn; chiết xuất trái cây không có cồn; nước 
ngọt; đồ uống dùng khi chơi thể thao; nước rau ép. 

 

 
(210) 4-2015-00946 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.2.7; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Galaxie 

Novelty Việt Nam  (VN) 

F9/1/7G đường Vĩnh Lộc, tổ 9, ấp 6, xã 
Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-01001 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.14; 25.1.6; 25.1.25 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng, hồng 
(731) Nguyễn Trung Đức  (VN) 

KP. Tân Bình, phường Tân Bình, thị xã 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); găng tay (trang 

phục); áo mưa.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm đóng hộp, thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, 
mứt, trứng, dầu ăn, sữa và các sản phẩm từ sữa; mua bán gạo, chè, cà phê, ca cao, bột sắn, 
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bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, đường, mật ong, bánh kẹo, dấm, gia vị, kem lạnh, 
đồ uống trên cơ sở cà phê; mua bán bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không 
có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; 
mua bán đồ uống có cồn; mua bán thuốc lá; mua bán phân bón dùng trong nông nghiệp; 
mua bán thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, 
cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ 
dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng 
điện, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa 
ghi, đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác, các cơ cấu được vận 
hành bằng đồng xu, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán, phần 
mềm máy tính, thiết bị dập lửa, thiết bị viễn thông; mua bán quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội 
đầu, thắt lưng (trang phục), găng tay (trang phục), áo mưa.  

 

 
(210) 4-2015-01026 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.15; 26.4.2; A6.19.13; A5.1.5 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

nước biển, xanh lá mạ, hồng, vàng, đỏ, 
trắng, nâu 

(731) Công ty cổ phần chè Tân 

Cương Hoàng Bình  (VN) 

Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-01030 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 30 2014 009 294.8 30.12.2014 DE 

(531) 3.1.1; 3.1.16 
(731) MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-

TECHNISCHE 
HANDELSGESELLSCHAFT MBH  
(DE) 
Baerler Strasse 100 47441 Moers 
Germany 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy (văn phòng phẩm), bìa cứng (văn phòng phẩm) và các sản phẩm làm từ 

các nguyên liệu này, không thuộc nhóm khác, cụ thể là miếng lót dùng cho cốc vại uống 
bia; túi bằng chất dẻo để bọc, túi và vỏ bọc bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói, 
không thuộc các nhóm khác; ấn phẩm và các sản phẩm làm từ nguyên liệu này, không 
thuộc các nhóm khác, cụ thể là: tờ quảng cáo, áp phích quảng cáo, tờ rơi, lịch, bưu thiếp, 
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thẻ làm bằng giấy cụ thể là thiếp chúc mừng, thẻ thư mục (văn phòng phẩm), đề can, giấy 
dính (văn phòng phẩm), cuốn sách mỏng; cờ và cờ hiệu bằng giấy. 

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, áo thun ngắn tay, áo nỉ; đồ đội đầu, cụ thể là mũ lưỡi trai; 
đồ đi ở chân; thắt lưng (trang phục). 

 
Nhóm 34: Sản phẩm thuốc lá (các vật dụng cao cấp), cụ thể là thuốc lá điếu và đầu lọc 
cho thuốc lá điếu; các vật dụng cho người hút thuốc, cụ thể là gạt tàn, bật lửa; diêm. 

 

 
(210) 4-2015-01041 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Gia Phạm  

(VN) 

Số 133 Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại điện tử; tư vấn quảng cáo thương hiệu; tư vấn 

quản lý kinh doanh; mua bán và cung cấp hàng hóa, dịch vụ qua mạng internet như: dịch 
vụ mua bán các loại thực phẩm chức năng (thực phẩm giảm cân, thực phẩm tăng cân, 
vitamin tổng hợp), dịch vụ mua bán các loại máy móc văn phòng phẩm (máy in, máy quét 
hình (máy scan), máy photo), dịch vụ mua bán dụng cụ, trang phục thể thao: máy tập 
chạy, máy tập thể hình, giày thể thao, dịch vụ mua bán sách, tạp chí trong lĩnh vực kinh 
doanh, chính trị và pháp luật, dịch vụ mua bán các loại rượu như rượu nếp, rượu sa-ke, 
dịch vụ mua bán mỹ phẩm: son môi, nước hoa, tinh dầu dưỡng, kem dưỡng, dịch vụ mua 
bán quà tặng, đồ lưu niệm: sổ tay, bút, lịch để bàn, tượng nhỏ, đồng hồ đeo tay; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng internet; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho 
người tiêu dùng (cửa hàng tư vấn cho người tiêu dùng). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm; dịch vụ đào tạo về thuyết trình trước công 
chúng; dịch vụ đào tạo các chuyên đề: marketing, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, phát 
triển cá nhân; trường đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo các chuyên đề quản trị kinh 
doanh, marketing; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục). 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, dịch vụ tranh tụng; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn luật 
thường xuyên cho tổ chức và cá nhân, quản lý quyền tác giả, dịch vụ hòa giải. 

 

 
(210) 4-2015-01042 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Gia Phạm  

(VN) 

Số 133 Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại điện tử; tư vấn quảng cáo thương hiệu; tư vấn 

quản lý kinh doanh; mua bán và cung cấp hàng hóa, dịch vụ qua mạng internet như: dịch 
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vụ mua bán các loại thực phẩm chức năng (thực phẩm giảm cân, thực phẩm tăng cân, 
vitamin tổng hợp), dịch vụ mua bán các loại máy móc văn phòng phẩm (máy in, máy quét 
hình (máy scan), máy photo), dịch vụ mua bán dụng cụ, trang phục thể thao: máy tập 
chạy, máy tập thể hình, giày thể thao, dịch vụ mua bán sách, tạp chí trong lĩnh vực kinh 
doanh, chính trị và pháp luật, dịch vụ mua bán các loại rượu như rượu nếp, rượu sa-ke, 
dịch vụ mua bán mỹ phẩm: son môi, nước hoa, tinh dầu dưỡng, kem dưỡng, dịch vụ mua 
bán quà tặng, đồ lưu niệm: sổ tay, bút, lịch để bàn, tượng nhỏ, đồng hồ đeo tay; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng internet; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho 
người tiêu dùng (cửa hàng tư vấn cho người tiêu dùng). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm; dịch vụ đào tạo về thuyết trình trước công 
chúng; dịch vụ đào tạo các chuyên đề: marketing, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, phát 
triển cá nhân; trường đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo các chuyên đề quản trị kinh 
doanh, marketing; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục). 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, dịch vụ tranh tụng; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn luật 
thường xuyên cho tổ chức và cá nhân, quản lý quyền tác giả, dịch vụ hòa giải. 

 

 
(210) 4-2015-01043 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty luật TNHH Gia Phạm  

(VN) 

Số 133 Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại điện tử; tư vấn quảng cáo thương hiệu; tư vấn 

quản lý kinh doanh; mua bán và cung cấp hàng hóa, dịch vụ qua mạng internet như: dịch 
vụ mua bán các loại thực phẩm chức năng (thực phẩm giảm cân, thực phẩm tăng cân, 
vitamin tổng hợp), dịch vụ mua bán các loại máy móc văn phòng phẩm (máy in, máy quét 
hình (máy scan), máy photo), dịch vụ mua bán dụng cụ, trang phục thể thao: máy tập 
chạy, máy tập thể hình, giày thể thao, dịch vụ mua bán sách, tạp chí trong lĩnh vực kinh 
doanh, chính trị và pháp luật, dịch vụ mua bán các loại rượu như rượu nếp, rượu sa-ke, 
dịch vụ mua bán mỹ phẩm: son môi, nước hoa, tinh dầu dưỡng, kem dưỡng, dịch vụ mua 
bán quà tặng, đồ lưu niệm: sổ tay, bút, lịch để bàn, tượng nhỏ, đồng hồ đeo tay; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng internet; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho 
người tiêu dùng (cửa hàng tư vấn cho người tiêu dùng). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm; dịch vụ đào tạo về thuyết trình trước công 
chúng; dịch vụ đào tạo các chuyên đề: marketing, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, phát 
triển cá nhân; trường đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo các chuyên đề quản trị kinh 
doanh, marketing; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục). 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, dịch vụ tranh tụng; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn luật 
thường xuyên cho tổ chức và cá nhân, quản lý quyền tác giả, dịch vụ hòa giải. 
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(210) 4-2015-01081 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc; dầu gội đầu; dầu gội đầu khô; xà phòng; tinh dầu; mỹ 

phẩm; nước xức tóc; chế phẩm xả tóc (làm mềm và dưỡng tóc); chế phẩm tạo kiểu tóc; 
chất dưỡng ẩm tóc; keo xịt tóc; kem đánh răng; nước hoa; sữa rửa mặt; nước thơm dùng 
khi tắm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; chế phẩm chống nắng; chất chống đổ mồ hôi 
(chế phẩm vệ sinh thân thể); chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm mỹ phẩm 
để tắm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm trang điểm; kem làm trắng da; chế phẩm vệ sinh thân 
thể; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2015-01082 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc; dầu gội đầu; dầu gội đầu khô; xà phòng; tinh dầu; mỹ 

phẩm; nước xức tóc; chế phẩm xả tóc (làm mềm và dưỡng tóc); chế phẩm tạo kiểu tóc; 
chất dưỡng ẩm tóc; keo xịt tóc; kem đánh răng; nước hoa; sữa rửa mặt; nước thơm dùng 
khi tắm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; chế phẩm chống nắng; chất chống đổ mồ hôi 
(chế phẩm vệ sinh thân thể); chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm mỹ phẩm 
để tắm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm trang điểm; kem làm trắng da; chế phẩm vệ sinh thân 
thể; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2015-01083 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt và tẩy rửa dùng trong giặt là; chế phẩm tẩy trắng dùng trong 
giặt là; chất tẩy dùng trong giặt là; nước xả vải (nước làm mềm và thơm vải); chất bảo 
dưỡng vải (chất làm mềm và dưỡng sợi vải); chất làm mềm vải; chế phẩm làm sạch dùng 
trong gia đình; chất làm mới vải (chất làm mềm, thơm và sáng màu vải); xà phòng. 

 

 
(210) 4-2015-01094 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A25.3.3; 25.3.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh 
(731) SONG DEOKSOO  (KR) 

Samick Apt 102-905, Giheung-Gu 
Singal-Dong 14, Yongin-City, Gyeonggl-
Do, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 
 
(511)   Nhóm 12: Săm (ruột) xe; lốp (vỏ) xe. 

 

 
(210) 4-2015-01111 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.4; 26.4.9; A26.11.12; 

26.11.3 
(591) Xanh lá cây, xanh tím, xanh cô ban 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị ABC  

(VN) 

Thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo, hyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 16: Thước kẻ; thước đa dụng (dụng cụ học tập); bộ đồ dùng học tập theo 8 chủ 

điểm mầm non; bộ nét chữ và bộ chữ tiếng Việt; bộ nét chữ và dạy viết chữ hoa; bảng 
viết.  

 
Nhóm 28: Bộ đồ chơi với môi trường xung quanh; bộ đồ chơi với cát. 

 

 
(210) 4-2015-01112 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.4; 26.4.9; A26.11.12; 

26.11.3 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị, vật 

liệu ABC  (VN) 

Thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 16: Thước kẻ; thước đa dụng (dụng cụ học tập); bộ đồ dùng học tập theo 8 chủ 

điểm mầm non; bộ nét chữ và bộ chữ tiếng Việt; bộ nét chữ và dạy viết chữ hoa; bảng 
viết.  
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Nhóm 28: Bộ đồ chơi về môi trường xung quanh; bộ đồ chơi với cát. 
 

 
(210) 4-2015-01140 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 7.3.2; 20.5.25; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Trắng, xanh dương, vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sơn Hương Minh  (VN) 

1331 Đại lộ Bình Dương, khu phố 4, 
phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy nhám (giấy ráp), vải nhám (vải ráp), bột nhám, vật liệu mài 

mòn, sơn, dung môi dùng cho sơn (sơn dầu). 
 

 
(210) 4-2015-01226 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) GREIF INTERNATIONAL HOLDING 

B.V.  (NL) 
Bergseweg 6, 3633 AK Vreeland, The 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 06: Nắp đậy bằng kim loại; nắp đậy bằng kim loại dùng cho đồ chứa đựng; vung 

bằng kim loại; vòng kẹp bằng kim loại; nắp bịt kín bằng kim loại; vòng bịt kín bằng kim 
loại; thiết bị bằng kim loại dùng để khóa kín; nút bịt bằng kim loại. 

 
Nhóm 20: Chốt chặn (nút), không bằng kim loại; nắp đậy không bằng kim loại dùng cho 
đồ chứa đựng; nắp đậy bằng chất dẻo dùng cho đồ chứa đựng; nắp bằng chất dẻo; nắp bịt 
kín không bằng kim loại; nút bịt không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-01235 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) J00.2014.034348 22.07.2014 ID 

(531) 3.1.8; A3.1.24 
(591) Đen, đỏ 
(731) PORTER HOTELS AND RESORTS 

PTE. LTD.  (SG) 
100D Pasir Panjang Road #01-02 Meissa 
Singapore 118520 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; dịch vụ đặt chỗ, cụ thể là đặt chỗ khách 

sạn, đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); nhà 
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hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quầy giải khát; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê trong nhà. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-01275 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Xanh, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

và du lịch Hải Âu  (VN) 

159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 

CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá tua du lịch. 
 

Nhóm 39: Đại lý du lịch; điều hành tua du lịch; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tổ chức tua 
du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, cụ thể là khách sạn, nhà trọ, khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-01278 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.17; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.7 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

và du lịch Hải Âu   (VN) 

159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá tua du lịch.  
 

Nhóm 39: Đại lý du lịch; điều hành tua du lịch; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tổ chức tua 
du lịch.  
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(210) 4-2015-01332 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Phan Quốc Sử  (VN) 

32/9 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ điện, đồ điện tử, đồ trang trí nội thất, đồ gia dụng (bếp điện, nồi 

cơm điện, quạt điện, bình nước nóng lạnh, máy làm đá siêu tốc), đồ ngũ kim. 
 
 

 
(210) 4-2015-01347 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) FD MANAGEMENT, INC.  (US) 

200 First Stamford Place, Stamford, CT 
06902, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; sữa dưỡng thể có mùi thơm, sữa tắm dạng gel dùng cho tắm bồn, sữa 

tắm dạng gel dùng cho tắm vòi sen; sữa dưỡng thể và kem tẩy tế bào chết dùng cho cơ 
thể; nước xịt thơm cơ thể và nước khử mùi cơ thể; phấn dùng cho cơ thể. 

 
 

 
(210) 4-2015-01359 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 26.1.2; 25.1.6 
(591) Trắng, đỏ, da cam, vàng, đen 
(731) BOUNTY AGRO VENTURES, INC.  

(PH) 
U1007, The Taipan Place Condominium, 
F. Ortigas Jr Road, Ortigas Center, Pasig 
City Philippines 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ điều hành kinh doanh; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ 

quản lý nhà hàng; dịch vụ quản lý ki-ốt bán thực phẩm; dịch vụ bán lẻ; dịch vụ bán buôn; 
dịch vụ bán lẻ và bán buôn liên quan đến thực phẩm và đồ uống, sản phẩm từ gia cầm, 
bánh mỳ và bột nhão; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau (không bao gồm 
việc vận chuyển chúng) để khách hàng dễ xem và mua các hàng hoá này bao gồm thực 
phẩm và đồ uống, sản phẩm từ gia cầm, bánh mỳ và bột nhão; tất cả thuộc nhóm 35. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và giao hàng tiêu dùng; dịch vụ giao thực phẩm và đồ 
uống; tất cả thuộc nhóm 39.  
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ cửa 
hàng bán thức ăn và đồ uống mang về; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống cho các 
hội nghị và sự kiện; dịch vụ quầy cung cấp thực phẩm; dịch vụ cung cấp thực phẩm bằng 
xe bán hàng lưu động; dịch vụ chế biến thực phẩm; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán 
cà phê; tất cả thuộc nhóm 43. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-01360 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) DAICEN MEMBRANE-SYSTEMS 

LTD.,    (JP) 
1-34-15, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 
160-0022, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH A.M.B.Y.S tại Hà Nội 

(AMBYS HA NOI BRANCH) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy lọc xử lý hóa chất; thiết bị lọc màng, cụ thể là các môđun sợi rỗng; bộ lọc 

dùng cho các máy xử lý hóa chất; máy và thiết bị xử lý hóa chất; màng sợi rỗng (bộ phận 
của máy móc và động cơ); máy móc và thiết bị chế biến thực thẩm và nước giải khát.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-01380 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) ALBERTO-CULVER 

INTERNATIONAL, INC.  (US) 
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, 
NJ 07632, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 

nhân) và chế phẩm chống chảy mồ hôi (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm để 
tạo nếp tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc (mỹ phẩm); mỹ 
phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc (thuộc nhóm này); bọt dùng cho tóc (mỹ 
phẩm); nước bóng tóc (mỹ phẩm); dầu tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất 
lỏng dùng để trang điểm tóc (mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc (không chứa dược chất); 
chế phẩm dưỡng tóc khô (không chứa dược chất); dầu xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm 
khỏe tóc (không chứa dược chất); kem bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tắm thường 
và/hoặc tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-01441 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) 1. Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và xây dựng Tân 

Trường Sơn  (VN) 

Số 3/357 Bạch Đằng, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

2. Công ty cổ phần TP Hoàng 

Kim  (VN) 

Số 162 tổ 66 (tổ 18C cũ) phường Tương 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; cửa đi cuốn bằng kim loại; cửa sổ cuốn bằng kim loại; cửa 

đi bằng kim loại, cửa sổ bằng kim loại; thanh kim loại định hình; ống kim loại định hình; 
phụ kiện cửa bằng kim loại; vách ngăn bằng kim loại; hàng rào bằng kim loại; cơ cấu 
đóng mở cửa không dùng điện. 

 
Nhóm 07: Động cơ điện (không dùng cho các phương tiện giao thông); máy phát điện 
khẩn cấp. 

 
Nhóm 19: Cửa bằng nhựa; cửa bằng nhựa có lõi thép; cửa gỗ; phụ kiện cửa bằng nhựa; 
kính xây dựng; hàng rào không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-01445 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.3.25; 2.5.3 
(591) Vàng nhạt, nâu, trắng, đỏ, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

TOIN Việt Nam  (VN) 

Lô B_1C_CN, đường DE4 & NE4A, khu 
công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Hộp bằng giấy. 
 

Nhóm 21: Hộp bằng nhựa. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
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(210) 4-2015-01446 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.5; 4.5.4; A2.1.23 
(591) Trắng, đỏ, vàng đậm, nâu, vàng nhạt, 

xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

TOIN Việt Nam  (VN) 

Lô B_1C_CN, đường DE4 & NE4A, khu 
công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Hộp bằng giấy. 
 

Nhóm 21: Hộp bằng nhựa. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

 
(210) 4-2015-01483 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Monika Ruth Nguyen Nam  

(VN) 

43 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-
INTERNATIONAL) 

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử bao gồm: dịch vụ đấu giá trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2015-01540 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.1.25; 24.17.5; A24.17.9 
(591) Đen, nâu, vàng nâu 
(731) Công ty TNHH AL FA MEGA  (VN)

159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đồ giả kim hoàn (trang sức). 
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Nhóm 35: Mua bán vàng, trang sức, hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán mỹ phẫm. 
 

Nhóm 43: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-01569 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.11.5 
(591) Xanh lá, đen, xám, trắng, xanh dương 

nhạt, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học Bản Việt  (VN) 

39 Nam Hòa, phường Phước Long A, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Nấm linh chi (không dùng cho mục đích y tế), bào tử nấm linh chi. 
 

Nhóm 29: Nấm sấy khô các loại cụ thể: nấm bào ngư, nấm rơm, nấm mèo. 
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-01587 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 5.7.3; 2.7.12 
(591) Trắng, xanh đen, xanh dương nhạt, cam, 

nâu, đỏ, xanh lá cây đậm, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Phước Thành IV  

(VN) 

179 ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện 
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2015-01588 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 5.7.3; 8.7.17 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá 

cây đậm, xanh lá cây, xanh đen, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Phước Thành IV  

(VN) 

179 ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện 
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
 

 
(210) 4-2015-01646 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 8.7.5; 5.9.24; 25.5.25; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh tím than, 

nâu, da cam, đỏ, tím, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

Hằng Hải  (VN) 

Cụm công nghiệp xã Đan Phượng, huyện 
Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm, nước chấm có nguồn gốc từ cá biển lên men. 
 

Nhóm 30: Dấm, tương gạo, tương ớt, muối sạch, muối tiêu, muối ớt, bột canh các loại. 
 
 

 
(210) 4-2015-01647 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

Hằng Hải  (VN) 

Cụm công nghiệp xã Đan Phượng, huyện 
Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm, nước chấm có nguồn gốc từ cá biển lên men. 
 

Nhóm 30: Dấm, tương gạo, tương ớt, muối tinh sạch, muối tiêu, muối ớt, bột canh các 
loại. 
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(210) 4-2015-01649 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.13.25; 26.15.15; 26.3.23; 26.3.3 
(591) Vàng nhạt, da cam, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH khoa học kỹ 

thuật Yadea  (VN) 

Lô CN10, KCN Phú Nghĩa, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện, xe cộ chạy bằng điện, xe máy, xe đạp, xe máy, xe « 

tô. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xe đạp điện, xe máy điện, xe cộ chạy bằng điện, xe đạp, xe 
máy; xuất nhập khẩu xe đạp điện, xe máy điện, xe cộ chạy bằng điện, xe đạp, xe máy; 
giới thiệu sản phẩm xe đạp điện, xe máy điện, xe cộ chạy bằng điện, xe đạp, xe máy; 
trưng bày xe đạp điện, xe máy điện, xe cộ chạy bằng điện, xe đạp, xe máy; quảng cáo (tờ 
rơi, biển hiệu) xe đạp điện, xe máy điện, xe cộ chạy bằng điện, xe đạp, xe máy. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, làm sạch xe cộ. 

 

 
(210) 4-2015-01660 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 

nghiệp Việt Nam   (VN) 

12B Nguyễn Thái Học, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là chất diệt nấm, diệt côn trùng, chất diệt động 

vật có hại; thuốc trừ rệp cây; thuốc chống ký sinh trùng; chế phẩm diệt trừ thực vật gây 
hại, thuốc diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2015-01661 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 

nghiệp Việt Nam   (VN) 

12B Nguyễn Thái Học, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là chất diệt nấm, diệt côn trùng, chất diệt động 
vật có hại; thuốc trừ rệp cây; thuốc chống ký sinh trùng; chế phẩm diệt trừ thực vật gây 
hại, thuốc diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2015-01662 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 

nghiệp Việt Nam   (VN) 

12B Nguyễn Thái Học, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là chất diệt nấm, diệt côn trùng, chất diệt động 

vật có hại; thuốc trừ rệp cây; thuốc chống ký sinh trùng; chế phẩm diệt trừ thực vật gây 
hại, thuốc diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 

 

4-2015-01663 

 
(220) 

 
21.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 

nghiệp Việt Nam   (VN) 

12B Nguyễn Thái Học, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là chất diệt nấm, diệt côn trùng, chất diệt động 

vật có hại; thuốc trừ rệp cây; thuốc chống ký sinh trùng; chế phẩm diệt trừ thực vật gây 
hại, thuốc diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2015-01664 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 

nghiệp Việt Nam   (VN) 

12B Nguyễn Thái Học, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là chất diệt nấm, diệt côn trùng, chất diệt động 

vật có hại; thuốc trừ rệp cây; thuốc chống ký sinh trùng; chế phẩm diệt trừ thực vật gây 
hại, thuốc diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2015-01665 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 

nghiệp Việt Nam   (VN) 

12B Nguyễn Thái Học, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là chất diệt nấm, diệt côn trùng, chất diệt động 

vật có hại; thuốc trừ rệp cây; thuốc chống ký sinh trùng; chế phẩm diệt trừ thực vật gây 
hại, thuốc diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc trừ sâu.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-01666 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 

nghiệp Việt Nam   (VN) 

12B Nguyễn Thái Học, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là chất diệt nấm, diệt côn trùng, chất diệt động 

vật có hại; thuốc trừ rệp cây; thuốc chống ký sinh trùng; chế phẩm diệt trừ thực vật gây 
hại, thuốc diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc trừ sâu.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-01667 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 

nghiệp Việt Nam  (VN) 

12B Nguyễn Thái Học, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là chất diệt nấm, diệt côn trùng, chất diệt động 

vật có hại; thuốc trừ rệp cây; thuốc chống ký sinh trùng; chế phẩm diệt trừ thực vật gây 
hại, thuốc diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2015-01710 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.12.1; 25.1.6; 26.1.1; 14.7.1; A17.5.7 
(591) Vàng, vàng đậm, nâu, nâu nhạt 
(731) Hội nông dân xã Đại Bái, 

huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh  

(VN) 

Xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc 
Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 

Việt (IPASPRO CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ bằng đồng, cụ thể: hồ lô, khánh, tượng nghệ 

thuật, các con vật trang trí như rồng, phượng, rùa, lân, chuông gia trì bằng đồng, đại hồng 
chung (quả chuông lớn) bằng đồng, kiểng bằng đồng (kiểng bằng đồng phục vụ đám 
tang), khánh bằng đồng, tang bằng đồng, tích trượng bằng đồng, tượng bằng đồng, lư 
hương bằng đồng, chụp đèn bằng đồng, lục bình bằng đồng, cơi bằng đồng, trái quả bằng 
đồng, hạc bằng đồng, phù điêu bằng đồng, hàng mỹ nghệ bằng đồng (tác phẩm nghệ 
thuật), pháp khí bằng đồng.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ đúc đồng. 

 

 
(210) 4-2015-01760 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh tím, xanh nõn chuối 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ xuất nhập khẩu 

Ngôi Nhà Số   (VN) 

433/4 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán thiết bị điện tử (tivi, đầu đĩa, loa), viễn thông, thiết bị cơ điện lạnh, 

hàng trang trí nội thất, dụng cụ thể dục, thể thao.  
 

 
(210) 4-2015-01783 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.13.1; 25.5.25; 18.1.5; 2.7.2 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Lưu Thị Minh Tâm  (VN) 

190 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-01789 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Nâu, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH RAKURAKU  (VN) 

887 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-01790 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 86/348,553 25.07.2014 US 

  
(731) BRANSON ULTRASONICS 

CORPORATION  (US) 
41 Eagle Road, Danbury, Connecticut 
06810, United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị hàn dùng điện; máy hàn điện; máy nối; máy và thiết bị hàn siêu âm; 

máy và thiết bị hàn laze; thiết bị để gia công cơ khí; máy xếp dỡ tự động; máy điều khiển; 
thiết bị công nghiệp điện tử; máy gắn kín dùng cho mục đích công nghiệp; cơ cấu điều 
khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; thiết bị hàn; máy tạo rung dùng trong công 
nghiệp; máy rung dùng trong công nghiệp; thiết bị hàn vảy dùng điện; mỏ hàn là bộ phận 
của thiết bị hàn; mỏ hàn vảy là bộ phận của thiết bị hàn; máy vận hành bằng điện cho các 
ứng dụng gia công chính xác; máy xử lý kim loại và phi kim loại. 

 
Nhóm 09: Thiết bị laze không cho mục đích y tế; máy nối dùng laze; bộ cấp điện; bộ biến 
đổi; bộ điều khiển điện; bộ điều khiển điện tử; bộ điều khiển điện cho cho máy hàn vẩy, 
máy nối và máy hàn; bộ điều khiển điện từ cho máy hàn vẩy, máy nối và máy hàn; thiết 
bị cao tần. 

 

 
(210) 4-2015-01791 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 86/348,560 25.07.2014 US 

  
(731) BRANSON ULTRASONICS 

CORPORATION   (US) 
41 Eagle Road, Danbury, Connecticut 
06810, United States of America  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị hàn dùng điện; máy hàn điện; máy nối; máy và thiết bị hàn siêu âm; 

máy và thiết bị hàn laze; thiết bị để gia công cơ khí; máy xếp dỡ tự động; máy điều khiển; 
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thiết bị công nghiệp điện tử; máy gắn kín dùng cho mục đích công nghiệp; cơ cấu điều 
khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; thiết bị hàn; máy tạo rung dùng trong công 
nghiệp; máy rung dùng trong công nghiệp; thiết bị hàn vảy dùng điện; mỏ hàn là bộ phận 
của thiết bị hàn; mỏ hàn vảy là bộ phận của thiết bị hàn; máy vận hành bằng điện cho các 
ứng dụng gia công chính xác; máy xử lý kim loại và phi kim loại.  

 
Nhóm 09: Thiết bị laze không cho mục đích y tế; máy nối dùng laze; bộ cấp điện; bộ biến 
đổi; bộ điều khiển điện; bộ điều khiển điện tử; bộ điều khiển điện cho cho máy hàn vẩy, 
máy nối và máy hàn; bộ điều khiển điện từ cho máy hàn vẩy, máy nối và máy hàn; thiết 
bị cao tần. 

 

 
(210) 4-2015-01792 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 86/348,566 25.07.2014 US 

(531) 26.1.5; 26.1.1 
(731) BRANSON ULTRASONICS 

CORPORATION   (US) 
41 Eagle Road, Danbury, Connecticut 
06810, United States of America  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị hàn dùng điện; máy hàn điện; máy nối; máy và thiết bị hàn siêu âm; 

máy và thiết bị hàn laze; thiết bị để gia công cơ khí; máy xếp dỡ tự động; máy điều khiển; 
thiết bị công nghiệp điện tử; máy gắn kín dùng cho mục đích công nghiệp; cơ cấu điều 
khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; thiết bị hàn; máy tạo rung dùng trong công 
nghiệp; máy rung dùng trong công nghiệp; thiết bị hàn vảy dùng điện; mỏ hàn là bộ phận 
của thiết bị hàn; mỏ hàn vảy là bộ phận của thiết bị hàn; máy vận hành bằng điện cho các 
ứng dụng gia công chính xác; máy xử lý kim loại và phi kim loại.  

 
Nhóm 09: Thiết bị laze không cho mục đích y tế; máy nối dùng laze; bộ cấp điện; bộ biến 
đổi; bộ điều khiển điện; bộ điều khiển điện tử; bộ điều khiển điện cho cho máy hàn vẩy, 
máy nối và máy hàn; bộ điều khiển điện từ cho máy hàn vẩy, máy nối và máy hàn; thiết 
bị cao tần. 

 

 
(210) 4-2015-01793 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 86/348,579 25.07.2014 US 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(731) BRANSON ULTRASONICS 

CORPORATION   (US) 
41 Eagle Road, Danbury, Connecticut 
06810, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị hàn dùng điện; máy hàn điện; máy nối; máy và thiết bị hàn siêu âm; 

máy và thiết bị hàn laze; thiết bị để gia công cơ khí; máy xếp dỡ tự động; máy điều khiển; 
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thiết bị công nghiệp điện tử; máy gắn kín dùng cho mục đích công nghiệp; cơ cấu điều 
khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; thiết bị hàn; máy tạo rung dùng trong công 
nghiệp; máy rung dùng trong công nghiệp; thiết bị hàn vảy dùng điện; mỏ hàn là bộ phận 
của thiết bị hàn; mỏ hàn vảy là bộ phận của thiết bị hàn; máy vận hành bằng điện cho các 
ứng dụng gia công chính xác; máy xử lý kim loại và phi kim loại.  

 
Nhóm 09: Thiết bị laze không cho mục đích y tế; máy nối dùng laze; bộ cấp điện; bộ biến 
đổi; bộ điều khiển điện; bộ điều khiển điện tử; bộ điều khiển điện cho cho máy hàn vẩy, 
máy nối và máy hàn; bộ điều khiển điện từ cho máy hàn vẩy, máy nối và máy hàn; thiết 
bị cao tần. 

 

 
(210) 4-2015-01811 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 86/347,135 24.07.2014 US 

  
(731) CENTRIA   (US) 

1005 Beaver Grade Road, Moon 
Township, PA 15108, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 06: Tấm panen bằng kim loại cuộn; vật liệu xây dựng bằng kim loại, cụ thể là, tấm 

panen xây dựng cách điện bằng kim loại dùng cho tường, mái nhà và các tấm panen ghép 
được chủ yếu làm bằng kim loại; tấm panen làm tường ngăn được đục lỗ, chủ yếu làm 
bằng kim loại; vật liệu kim loại nhỏ (đồ ngũ kim); công trình xây dựng bằng kim loại có 
thể chuyên chở được; góc được đúc sẵn bằng kim loại dùng cho công trình xây dựng và 
panen xây dựng bằng kim loại; tấm kim loại dùng để trang trí thuộc nhóm 6. 

 

 
(210) 4-2015-01823 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.3; 26.4.1; 16.3.13 
(591) Sắc: xanh da trời, trắng, vàng, da cam, 

hồng nhạt, hồng đậm, xanh nước biển, 
xanh turquoise, đỏ, cam nhạt (peach) 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 

Bao Du Hoc   (VN) 

Tầng 4, 44 Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); học viện (giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo; 
sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; sắp xếp và tiến 
hành hội nghị chuyên đề; huấn luyện (đào tạo); tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải 
trí); giáo dục tôn giáo; thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức triển 
lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc 
giáo dục); thông tin giải trí; thông tin về giải trí tiêu khiển; sản xuất phim trên băng hình; 
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sản xuất phim video; hãng phim truyền hình; trường mẫu giáo; dàn dựng băng hình; dàn 
dựng băng video.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn 
uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2015-01824 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh da trời, xám đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH truyền thông 

Bao Du Hoc   (VN) 

Tầng 4, 44 Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố .Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); học viện (giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo; 
sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; sắp xếp và tiến 
hành hội nghị chuyên đề; huấn luyện (đào tạo); tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải 
trí); giáo dục tôn giáo; thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức triển 
lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc 
giáo dục); thông tin giải trí; thông tin về giải trí tiêu khiển; sản xuất phim trên băng hình; 
sản xuất phim video; hãng phim truyền hình; trường mẫu giáo; dàn dựng băng hình; dàn 
dựng băng video. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn 
uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-01825 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A25.7.3; A25.7.8; 26.7.25 
(591) Da cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục và 

thương mại Trí Tuệ Việt  (VN) 

16A Nguyễn Biểu, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); học viện (giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo; 
sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; sắp xếp và tiến 
hành hội nghị chuyên đề; huấn luyện (đào tạo); tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải 
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trí); giáo dục tôn giáo; thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức triển 
lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc 
giáo dục); thông tin giải trí; thông tin về giải trí tiêu khiển; sản xuất phim trên băng hình, 
sản xuất phim video; hãng phim truyền hình; trường mẫu giáo; dàn dựng băng hình, dàn 
dựng băng video. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web 
cho người khác; tạo lập và duy trì trang điện tử cho người khác. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn 
uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-01840 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) HONDA MOTOR CO., LTD  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-8556 Japan 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; ô tô; bánh lái dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; tay lái dùng 

cho xe máy; kính chắn gió dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; ca pô dùng cho xe 
máy (bộ phận phụ của xe máy); khung gầm dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; 
khung dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; xăm lốp dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ; bánh xe dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; phanh dùng cho phương 
tiện giao thông trên bộ; động cơ (chuyển biến điện năng thành cơ năng) dùng cho phương 
tiện giao thông trên bộ; động cơ xe máy (đốt cháy nhiên liệu để sinh ra năng lượng); chắn 
bùn dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; cần gạt nước dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ; gương chiếu hậu dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; thiết bị giảm 
xóc dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; bình chứa xăng dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ; chân chống xe máy; giá đỡ hành lý dùng cho phương tiện giao thông trên 
bộ; ghế dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; khớp ly hợp dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ; dây xích truyền và dây đai dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; hộp 
đựng khoan tay quay dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; đèn xi nhan dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ; thiết bị chống trộm dùng cho phương tiện giao thông trên 
bộ. 

 

 
(210) 4-2015-01852 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.2.7; A5.3.13; A5.3.15; 3.7.17 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Thực phẩm Việt 

Top   (VN) 

Số 44A quốc lộ 80, ấp Phú Long, xã Tân 
Phú, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
767 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đóng gói (bao gồm: tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, 
hến); thủy hải sản đóng hộp (bao gồm: tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, hến); 
thủy hải sản chế biến (bao gồm: tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, hến); thịt (đã 
sơ chế và đã qua chế biến); rau củ quả (sấy khô, đóng hộp); trứng.  

 
Nhóm 31: Rau quả tươi; cây giống; hoa tuơi.  

 
Nhóm 35: Mua bán: các loại rau quả tươi, cây giống, hoa tươi, thủy hải sản đóng gói (bao 
gồm: tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, hến), thịt (đã qua chế biến) và thịt (đã 
qua sơ chế), rau củ quả (sấy khô, đóng hộp), trứng; quảng cáo để bán hàng; tiếp thị để bán 
hàng.  

 

 
(210) 4-2015-01855 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A3.9.24; 3.9.1; 1.15.24; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển, vàng 
(731) Công ty TNHH nước mắm 

Lương Hải   (VN) 

Tổ 1, khu Lương Năng (tại nhà ông 
Nguyễn Đình Chắp), thị trấn Cát Hải, 
huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 

 
(210) 4-2015-01859 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) HYATT INTERNATIONAL 

CORPORATION   (US) 
71 S. Wacker Drive, 14th Floor, 
Chicago, IL 60606, U.S.A  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ tổ hợp khách sạn khu nghỉ dưỡng; dịch vụ khách 

sạn bên đường cho khách vãng lai; dịch vụ chỗ nghỉ tạm thời; dịch vụ làm đại lý du dịch 
chuyên đặt trước chỗ ở tạm thời tại khách sạn; dịch vụ khách sạn chuyên biệt được mô tả 
như là một phần của chương trình cung cấp dịch vụ cao cấp cho các khách hàng đặc biệt; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu và cốc tai; dịch vụ quán rượu; dịch vụ cung 
cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cho thuê nơi tổ chức các bữa tiệc lớn (do 
nhà hàng thực hiện) và cung cấp không gian tổ chức cho các sự kiện đặc biệt; cho thuê 
nơi tổ chức hội nghị, triển lãm và hội thảo; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn và đồ thủy 
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tinh dùng cho hội nghị, triển lãm, hội thảo, các sự kiện xã hội khác và dùng cho các bữa 
tiệc lớn; cho thuê phòng họp.  

 

 
(210) 4-2015-01862 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 9.7.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, cam 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Thanh Xuân    (VN) 

365 An Dương Vương, phường 3, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 41: Hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí.  
 

 
(210) 4-2015-01863 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh lá cây đậm, xanh bạc hà, cam 

(540) 

 

(731) Đặng Thị Thanh Xuân   (VN) 

365 An Dương Vương, phường 3, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, lưu trú ngắn ngày; nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-01871 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 25.5.2; A25.7.6 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây đậm, xanh dương nhạt, xám, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân 

Nguyên Nguyên  (VN) 

Lô 8, đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  
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(210) 4-2015-01881 (220) 23.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; 1.5.1 
(591) Trắng, xanh da trời, xám bạc, xanh lá 

cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Mỹ Hà  (VN) 

Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị, máy móc xử lý nước (làm sạch và hoạt hoá nước). 

 
 

 
(210) 4-2015-01907 (220) 23.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.3.2 
(731) ZHENG CHUTAO   (CN) 

Room 810, 3 Ladder, Area 6, Taihe 
Residence Central District, Zhongshan 
Middle Road, Pinghe East, Wenguang 
Street, Chaoyang District, Shantou City, 
Guangdong Province, People's Republic 
of China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn, đèn điện; bóng đèn điện; đèn pha để rọi sáng; lò nướng sử dụng năng 

lượng mặt trời; máy sấy tóc; vòi (van); vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; bật lửa ga.  
 
 

 
(210) 4-2015-01925 (220) 23.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Cơ sở Đông Hưng  (VN) 

51 Tống Văn Trân, phường 5, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quạt điện và các loại máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, phụ tùng 

điện gồm dây điện, cáp điện và các phụ kiện ngành điện. 
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(210) 4-2015-01943 (220) 23.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; A5.11.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhà Vua  (VN) 

Số 373/3 Lý Thường Kiệt, phường 9, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Buồng tắm bằng kính; chậu rửa (vệ sinh cá nhân); thiết bị bồn tắm. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ. 
 

Nhóm 16: Các đồ dùng văn phòng như: cái chặn giấy; hộp đựng danh thiếp; lịch để bàn. 
 

Nhóm 19: Bể kính trong xây dựng; cầu thang bằng kính; cửa kính; cửa sổ bằng kính. 
 

Nhóm 21: Hộp bằng thủy tinh. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi được làm dưới dạng cúp lưu niệm và kỷ niệm chương. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật tư ngành kính, vật liệu kính, vật liệu xây dựng, thiết bị phòng tắm, 
đồ gốm sứ, thủy tinh, đèn và bộ đèn điện, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình gia dụng và công nghiệp; thông tin về xây dựng. 

 
Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; thiết kế bản vẽ trang trí nội thất; tư 
vấn kiến trúc. 

 

 
(210) 4-2015-01963 (220) 23.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.17 
(591) Xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH Hiếu Đệ   (VN) 

133/5 Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 18: Vali; ba lô; túi xách tay; cặp da và giả da; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) dùng cho trang phục; giày dép; trang 
phục lót.  

 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý và xuất nhập khẩu các sản phẩm vali, cặp, túi, ví, túi du lịch, 
cặp da và giả da, mua bán hàng gốm, sành, sứ, thủy tinh (như chậu hoa, bình, ly, tách), đồ 
điện gia dụng (bao gồm đèn điện, công tắc cắm, tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện, lò nướng 
điện, quạt điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy 
tóc), đèn và bộ đèn điện, mua bán giường, tủ, bàn, ghế, đồ dùng nội thất tương tự như giá 
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sách, kệ, mua bán đồ dùng gia đình (trừ dược phẩm) như nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế 
phẩm vệ sinh, thiết bị, dụng cụ thể dục, đồ kim chỉ: kim, chỉ khâu, ô dù, dao, kéo, đồng 
hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang sức, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) 
dùng cho trang phục, trang phục lót, mua bán tơ, xơ, sợi dệt đã se, nhang thắp (hương), 
tranh và khung tranh các loại, mô hình tàu thuyền bằng gỗ, mua bán máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy dệt, may da giày, mua bán vải, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
gối, hàng may mặc như quần áo, khăn quàng cổ, găng tay, tất (vớ), cà vạt, phụ liệu may 
mặc như độn vai, canh tóc, khoá kéo, mua bán hoa và cây, hoa giả, hoa giấy, mua bán cà 
phê, chè, tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy 
tính, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
khai khoáng, xây dựng, mua bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện), mua bán máy móc, thiết bị y tế, thùng các tông (carton), túi 
nylon PE, đồ trang trí sự kiện (cây thông, băng rôn, trái châu, dây kim tuyến, đèn trang 
trí, dây treo trang trí, hình dán trang trí), thẻ bài (thẻ treo, thẻ hangtag bằng giấy, vải, 
nhựa gắn với sản phẩm để quảng cáo thương hiệu, hướng dẫn sử dụng), hàng thủ công mỹ 
nghệ (bằng gỗ, đá, bằng mây tre lá, gốm).   

 
Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói.  

 
Nhóm 40: May trang phục; dịch vụ may (gia công may mặc như: nón, túi xách, ba lô, 
quần áo và trang phục). 

 

 
(210) 4-2015-01964 (220) 23.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.15.15; 1.15.23; 26.3.23; 26.15.11 
(591) Xanh dương, cam 
(731) Công ty TNHH phần mềm Siêu ý 

Tưởng   (VN) 

141/77/92 đường 13, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-01980 (220) 23.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 19.7.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) 1. Đỗ Thị Bích Hồng  (VN) 

240/19 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Đinh Văn Hải  (VN) 

45/15 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn. 
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(210) 4-2015-02080 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.11.13; A17.1.9 
(591) Xanh lá cây, đen, xanh nõn chuối 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nội thất TITI  

(VN) 

Số 1A, ngõ 110, phố Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong lĩnh vực kinh doanh, 

thương mại. 
 

 
(210) 4-2015-02105 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 23.1.1; 26.13.25; 7.11.10 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Dũng Thanh 

Đa  (VN) 

301/31 Phan Xích Long, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phụ tùng xe gắn máy như: IC, mobin sườn. 
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy: pít-tông, nút mở yên tự động, bộ tăng tốc. 
 

 
(210) 4-2015-02147 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Vinpearl  

(VN) 

Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản; kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất 

động sản; môi giới bất động sản; đại lý bất động sản. 
 

Nhóm 39: Du lịch; du lịch kết hợp với nghỉ dưỡng; tổ chức du lịch theo nhóm; vận tải 
hành khách. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện). 
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(210) 4-2015-02148 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Vinpearl  

(VN) 

Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản; kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất 

động sản; môi giới bất động sản; đại lý bất động sản. 
 

Nhóm 39: Du lịch; du lịch kết hợp với nghỉ dưỡng; tổ chức du lịch theo nhóm; vận tải 
hành khách. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện). 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02149 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần VINPEARL  

(VN) 

Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán lẻ đồ lưu niệm, thú nhồi bông, đồ chơi; quảng cáo, quảng bá và tiếp thị sản 

phẩm, quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh. 
 

Nhóm 39: Du lịch; du lịch kết hợp với nghỉ dưỡng; tổ chức du lịch theo nhóm; vận tải 
hành khách. 

 
Nhóm 41: Tổ chức vui chơi giải trí (ví dụ như trượt băng, trượt patin; lướt ván, bắn súng 
nước hoặc trượt nước); trung tâm trò chơi điện tử; công viên bách thú, bách thảo (giải trí); 
chiếu phim điện ảnh và phim video; tổ chức biểu diễn thời trang và ca múa nhạc. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện). 

 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
774 

(210) 4-2015-02180 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.1.1; A26.3.5 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Mỹ   (VN) 

611/4B Điện Biên Phủ, phường 1, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; va li; cặp học sinh; túi du lịch; cặp đựng để máy tính (không 

phải là sản phẩm chuyên dụng). 
 
 

 
(210) 4-2015-02183 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.1.1; A26.3.5 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Mỹ   (VN) 

611/4B Điện Biên Phủ, phường 1, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; va li; cặp học sinh; túi du lịch; cặp đựng để máy tính (không 

phải là sản phẩm chuyên dụng). 
 
 

 
(210) 4-2015-02185 (220) 27.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ 
(731) Nguyễn Đình Ân  (VN) 

Thôn Thuận Yên Đông, xã Tam Sơn, 
huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị điện tử như: hộp kết nối mạng Internet cho ti vi sử dụng 

hệ điều hành Android, thanh kết nối mạng Internet cho ti vi sử dụng hệ điều hành 
Android, phụ kiện hộp kết nối mạng Internet cho ti vi, HDMI không dây, các thiết bị 
mạng, sạc dự phòng, loa, tai nghe, thiết bị lưu trữ và các phụ kiện điện tử khác, dịch vụ 
xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển; dịch vụ giao nhận hàng hóa thương mại điện tử.  

 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
775 

(210) 4-2015-02196 (220) 27.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Cơ sở Đinh Thái Hoàn  (VN) 

01 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc nam dược dùng để chữa bệnh.  

 

 
(210) 4-2015-02215 (220) 27.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.5.21; 26.1.2; A5.5.20; 26.1.4; 

1.15.17 
(540) 

  

(731) Nguyễn Nhật Thiên Kim  (VN) 

Số 106/15 Cống Lỡ, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, bao gồm các dịch vụ do các cá nhân 

hoặc các cơ sở thực hiện nhằm mục đích cung cấp thực phẩm và đồ uống để tiêu dùng và 
các dịch vụ cung cấp chỗ ăn ở trong khách sạn, nhà trọ hoặc các cơ sở khác cung cấp chỗ 
ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2015-02245 (220) 27.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.7.25; 25.1.25; 5.5.19 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Hữu Nghị  (VN) 

122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Dừa sấy khô; trái cây rắc đường; mứt gừng (mứt ướt); mứt ướt; lát trái cây sấy 

khô; lạc đã chế biến. 
 

 
(210) 4-2015-02261 (220) 27.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thực phẩm tốt  

(VN) 

62K đường Nguyên Hồng, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá; gia cầm; gia súc; chế phẩm từ thịt đã giết mổ, pha lóc, đóng gói, tươi 

hoặc đông lạnh; xúp. 
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Nhóm 30: Thực phẩm ăn liền như: cháo, mì, miến; nước sốt; gia vị nấu lẩu, ướp.  
 

Nhóm 31: Động vật sống; thú vật sống; rau; hoa quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu lương thực, thực phẩm, hàng thực phẩm công nghệ, 
hàng thực phẩm chưa chế biến, đã chế biến, thực phẩm đóng gói, thực phẩm đóng hộp; 
đại lý ký gửi hàng hóa: chế phẩm từ thịt đã giết mổ, pha lóc, đóng gói, tươi hoặc đông 
lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-02262 (220) 27.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đen, vàng nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thực phẩm tốt  

(VN) 

62K đường Nguyên Hồng, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá; gia cầm; gia súc; chế phẩm từ thịt đã giết mổ, pha lóc, đóng gói, tươi 

hoặc đông lạnh; xúp. 
 

Nhóm 30: Thực phẩm ăn liền như: cháo; mì, miến; nước sốt; gia vị nấu lẩu, ướp. 
 

Nhóm 31: Động vật sống; thú vật sống; rau; hoa quả tươi.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu lương thực, thực phẩm, hàng thực phẩm công nghệ, 
hàng thực phẩm chưa chế biến, đã chế biến, thực phẩm đóng gói, thực phẩm đóng hộp; 
đại lý ký gửi hàng hóa: chế phẩm từ thịt đã giết mổ, pha lóc, đóng gói, tươi hoặc đông 
lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-02263 (220) 27.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Nâu, trắng, đen 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH Thực phẩm tốt  

(VN) 

62K đường Nguyên Hồng, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá; gia cầm; gia súc; chế phẩm từ thịt đã giết mổ, pha lóc, đóng gói, tươi 

hoặc đông lạnh; xúp. 
 

Nhóm 30: Thực phẩm ăn liền như: cháo, mì, miến; nước sốt; gia vị nấu lẩu, ướp.  
 

Nhóm 31: Động vật sống; thú vật sống; rau; hoa quả tươi.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu lương thực, thực phẩm, hàng thực phẩm công nghệ, 
hàng thực phẩm chưa chế biến, đã chế biên, thực phẩm đóng gói, thực phẩm đóng hộp; 
đại lý ký gửi hàng hóa: chế phẩm từ thịt đã giết mổ, pha lóc, đóng gói, tươi hoặc đông 
lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-02312 (220) 27.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 

thực phẩm Eneright    (VN) 

Tầng 2, nhà B9, Nguyễn Cảnh Dị, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm từ sữa.  
 

 
(210) 4-2015-02313 (220) 27.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 

thực phẩm Eneright   (VN) 

Tầng 2, nhà B9, Nguyễn Cảnh Dị, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm từ sữa.  
 

 
(210) 4-2015-02314 (220) 27.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) NA/T/2014/1217 07.10.2014 NA 

NA/T/2014/1216 07.10.2014 NA 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.3.23 
(731) GREEN PROPERTY INVESTMENTS 

NUMBER TWENTY (PROPRIETARY) 
LIMITED   (NA) 
1 Charles Cathral Street, Olympia, 
Windhoek, Namibia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 38: Phát thanh và truyền dẫn các chương trình truyền hình; truyền hình cáp; truyền 

hình kỹ thuật số, truyền hình vệ tinh; phát thanh truyền hình thông qua mạng viễn thông 
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bao gồm cả internet; phân phối các kênh truyền hình trực tuyến (truyền tải các chương 
trình truyền hình trực tuyến) thông qua internet và các phương tiện điện tử khác.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí trên truyền hình; sản xuất, giới thiệu, cung cấp nội dung của 
các kênh truyền hình trực tuyến thông qua internet và các phương tiện điện tử khác; sản 
xuất, giới thiệu, cung cấp nội dung và phân phối các chương trình truyền hình, bản ghi 
video và âm thanh cho các chương trình phát sóng của truyền hình, truyền hình cáp, 
truyền hình vệ tinh, video và bằng các phương tiện điện tử bao gồm cả thông qua Internet. 

 

 
(210) 4-2015-02319 (220) 27.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.2.7; A26.11.12; A5.3.13; 26.11.3 
(731) HONG KONG HUI LONG COATING 

DEVELOPMENT LIMITED   (HK) 
Rm B 16/F Loyang Court Comm Bldg 
212-220 Lockhart Rd Wanchai Hong 
Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất nhuộm màu cho gỗ; chế phẩm màu; sơn; véc ni; lớp phủ cho gỗ (sơn); 

chất pha loãng sơn; chất pha loãng dùng cho sơn mài; sơn mài; dầu dùng để bảo quản gỗ; 
chế phẩm chống mờ xỉn kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-02325 (220) 28.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.5.16; 26.1.2 (540) 

  

(731) Phí Thị Hoàng Thảo  (VN) 

Tổ 10, phường Phú La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm làm từ bột ngũ cốc: Giò chay, nem chay, dồi chay, thịt ba chỉ chay, 

đùi gà chay, thịt viên chay. 
 

 
(210) 

 

4-2015-02336 

 
(220) 

 
28.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.3.16; A5.5.21; A5.5.20; 26.1.11 
(591) Xanh lá cây, vàng, hồng, đỏ, da cam, nâu 

đen, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở Diệu Linh  

(VN) 

Thôn Tranh Khúc, xã Duyên Hà, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-02347 (220) 28.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.11; A5.5.21; 5.5.19; 5.5.16; 1.5.1 
(591) Xanh, xanh lam, đỏ, cam, vàng, trắng, 

hồng 

(540) 

  

(731) Hiệp hội sản xuất và kinh 

doanh thêu ren Thanh Hà  

(VN) 

UBND xã Thanh Hà, thôn Dương Xá, xã 
Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà 
Nam 

 
(511)   Nhóm 26: Đồ thêu các loại: hàng thêu thùa để trang trí, trang hoàng; đường viền thêu; ren 

trang trí. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua và bán) sản phẩrn thêu ren như: ga trải giường; chăn; gối; 
rèm cửa; khăn trải bàn; khăn ăn; khay các loại; túi xách; ví; túi thơm; khăn tay; quần, áo; 
tranh treo tường.  

 

 
(210) 4-2015-02350 (220) 28.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A3.7.24; 3.7.3; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng 
(731) BRF S.A.    (BR) 

Rua Jorge Tzachel, 475, city of ItajaÝ, 
State of Santa Catarina, Brazil, CEP: 
88301-600  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Pho mát; bơ thực vật; bơ; thịt lợn muối xông khói; xúc xích; gan; thịt; thịt 

muối; thịt lợn; thịt giăm bông; thịt đông lạnh; thịt gà, cụ thể là thịt gà đông lạnh, thịt gà 
đã nấu chín, thịt gà đã được rán, thịt gà đã được chế biến, thịt gà đã được bảo quản, thịt gà 
đóng hộp; thịt bò, cụ thể là thịt bò đông lạnh, thịt bò đã nấu chín, thịt bò đã được rán, thịt 
bò đã được chế biến, thịt bò đã được bảo quản, thịt bò đóng hộp; thịt gà tây, cụ thể là thịt 
gà tây đông lạnh, thịt gà tây đã nấu chín, thịt gà tây đã được rán, thịt gà tây đã được chế 
biến, thịt gà tây đã được bảo quản, thịt gà tây đóng hộp; rau, cụ thể là rau đã nấu chín, rau 
đã sấy khô, rau chiên giòn, rau đã được bảo quản, rau đóng hộp.   

 
Nhóm 30: Bánh pizza; bánh kẹp pho mát (bánh xăng-đuých); mỳ sợi; mỳ ống; bánh mỳ 
kẹp nhân (hăm-bơ-gơ) và mỳ ống Lasagna (mỳ ống phẳng, rộng, có các lớp xếp chồng lên 
nhau xen kẽ với pho mát, nước sốt, thịt, rau).  
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(210) 4-2015-02351 (220) 28.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.3; A3.7.24; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng 
(731) BRF S.A.   (BR) 

Rua Jorge Tzachel, 475, city of ItajaÝ, 
State of Santa Catarina, Brazil, CEP: 
88301-600  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Pho mát; bơ thực vật; bơ; thịt lợn muối xông khói; xúc xích; gan; thịt; thịt 

muối; thịt lợn; thịt giăm bông; thịt đông lạnh; thịt gà, cụ thể là thịt gà đông lạnh, thịt gà 
đã nấu chín, thịt gà đã được rán, thịt gà đã được chế biến, thịt gà đã được bảo quản, thịt gà 
đóng hộp; thịt bò, cụ thể là thịt bò đông lạnh, thịt bò đã nấu chín, thịt bò đã được rán, thịt 
bò đã được chế biến, thịt bò đã được bảo quản, thịt bò đóng hộp; thịt gà tây, cụ thể là thịt 
gà tây đông lạnh, thịt gà tây đã nấu chín, thịt gà tây đã được rán, thịt gà tây đã được chế 
biến, thịt gà tây đã được bảo quản, thịt gà tây đóng hộp; rau, cụ thể là rau đã nấu chín, rau 
đã sấy khô, rau chiên giòn, rau đã được bảo quản, rau đóng hộp.  

 
Nhóm 30: Bánh pizza; bánh kẹp pho mát (bánh xăng-đuých); mỳ sợi; mỳ ống; bánh mỳ 
kẹp nhân (hăm-bơ-gơ) và mỳ ống Lasagna (mỳ ống phẳng, rộng, có các lớp xếp chồng lên 
nhau xen kẽ với pho mát, nước sốt, thịt, rau).  

 

 
(210) 4-2015-02371 (220) 28.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A3.13.4; A3.13.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 

Thái Việt   (VN) 

Lô 238, khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ 
Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 29: Phấn hoa (dùng làm thực phẩm cho người). 
 

Nhóm 30: Mật ong, bánh tổ ong, sữa ong chúa (dùng làm thực phẩm cho người), sáp ong.  
 

 
(210) 4-2015-02383 (220) 28.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.21; A26.4.6 
(591) Xanh rêu, xanh rêu sẫm, xanh rêu nhạt, 

trắng, tím nhạt, vàng, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại VINASANCO   (VN) 

Số 8, ngách 73, ngõ 151, đường Nguyễn 
Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng trong 
y tế. 

 

 
(210) 4-2015-02402 (220) 28.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 86/421,042 10.10.2014 US 

(731) HOUZZ, INC.   (US) 
310 University Avenue Palo Alto 
California 94301, USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để sử dụng trong việc lập kế hoạch và thực hiện kiến trúc, 

thiết kế và trang trí, tu sửa, làm đẹp phong cảnh, và bố trí đồ nội và ngoại thất, và để tìm 
kiếm và truy cập thông tin trong các lĩnh vực thiết kế và trang trí, tu sửa, kiến trúc, làm 
đẹp phong cảnh, và đồ nội và ngoại thất và các phụ kiện; phần mềm máy tính cho phép 
người dùng truy cập và sử dụng các dịch vụ cửa hàng bán lẻ di động và trực tuyến cung 
cấp các loại hàng hóa tiêu dùng, đồ nội và ngoại thất, các sản phẩm và phụ kiện; phần 
mềm máy tính để tải lên và chia sẻ hình ảnh; phần mềm máy tính được sử dụng trong tập 
hợp và cung cấp các ý kiến đối với thiết kế, tu sửa và trang trí nhà và vườn; phần mềm 
máy tính để sáng tạo sách ý tưởng về thiết kế và trang trí nội và ngoại thất; và phần mềm 
máy tính để xác định nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực thiết kế và 
trang trí, tu sửa, kiến trúc, làm đẹp phong cảnh, đồ nội và ngoại thất và các phụ kiện, và 
để giao tiếp với những nhà cung cấp đó và các bên thứ ba khác.    

 
Nhóm 42: Cung cấp trang web có chứa thông tin trong các lĩnh vực kiến trúc, thiết kế và 
trang trí, làm đẹp phong cảnh, và đồ nội và ngoại thất và các phụ kiện; cung cấp các liên 
kết siêu văn bản đến các trang web của người khác có chứa các thông tin về kiến trúc, 
thiết kế và trang trí, làm đẹp phong cảnh, và đồ nội và ngoại thất và các phụ kiện; cung 
cấp trang web có tính năng sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được để cho 
phép người dùng tải lên và chia sẻ hình ảnh, thu thập và cung cấp ý kiến đối với kiến trúc, 
thiết kế và trang trí, làm đẹp phong cảnh, và đồ nội và ngoại thất và các phụ kiện; cung 
cấp trang web có tính năng sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được để tạo ra và 
chia sẻ các sách ý tưởng về thiết kế và trang trí nội và ngoại thất và để xác định các nhà 
cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong các lĩnh vực thiết kế và trang trí, kiến trúc và đồ 
nội và ngoại thất và các phụ kiện, và để giao tiếp với những nhà cung cấp đó và các bên 
thứ ba khác. 

 

 
(210) 4-2015-02403 (220) 28.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 86/436,270 27.10.2014 US 

(531) 26.15.15; 26.4.4; 26.7.25; A25.7.8; 
A25.7.5 

(731) HOUZZ, INC.   (US) 
310 University Avenue Palo Alto 
California 94301, USA 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để sử dụng trong việc lập kế hoạch và thực hiện kiến trúc, 
thiết kế và trang trí, tu sửa, làm đẹp phong cảnh, và bố trí đồ nội và ngoại thất, và để tìm 
kiếm và truy cập thông tin trong các lĩnh vực thiết kế và trang trí, tu sửa, kiến trúc, làm 
đẹp phong cảnh, và đồ nội và ngoại thất và các phụ kiện; phần mềm máy tính cho phép 
người dùng truy cập và sử dụng các dịch vụ cửa hàng bán lẻ di động và trực tuyến cung 
cấp các loại hàng hóa tiêu dùng, đồ nội và ngoại thất, các sản phẩm và phụ kiện; phần 
mềm máy tính để tải lên và chia sẻ hình ảnh; phần mềm máy tính được sử dụng trong tập 
hợp và cung cấp các ý kiến đối với thiết kế, tu sửa và trang trí nhà và vườn; phần mềm 
máy tính để sáng tạo sách ý tưởng về thiết kế và trang trí nội và ngoại thất; và phần mềm 
máy tính để xác định nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực thiết kế và 
trang trí, tu sửa, kiến trúc, làm đẹp phong cảnh, đồ nội và ngoại thất và các phụ kiện, và 
để giao tiếp với những nhà cung cấp đó và các bên thứ ba khác.    

 
Nhóm 42: Cung cấp trang web có chứa thông tin trong các lĩnh vực kiến trúc, thiết kế và 
trang trí, làm đẹp phong cảnh, và đồ nội và ngoại thất và các phụ kiện; cung cấp các liên 
kết siêu văn bản đến các trang web của người khác có chứa các thông tin về kiến trúc, 
thiết kế và trang trí, làm đẹp phong cảnh, và đồ nội và ngoại thất và các phụ kiện; cung 
cấp trang web có tính năng sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được để cho 
phép người dùng tải lên và chia sẻ hình ảnh, thu thập và cung cấp ý kiến đối với kiến trúc, 
thiết kế và trang trí, làm đẹp phong cảnh, và đồ nội và ngoại thất và các phụ kiện; cung 
cấp trang web có tính năng sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được để tạo ra và 
chia sẻ các sách ý tưởng về thiết kế và trang trí nội và ngoại thất và để xác định các nhà 
cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong các lĩnh vực thiết kế và trang trí, kiến trúc và đồ 
nội và ngoại thất và các phụ kiện, và để giao tiếp với những nhà cung cấp đó và các bên 
thứ ba khác. 

 

 
(210) 4-2015-02404 (220) 28.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) DESCENTE, LTD.   (JP) 

11-3, Dogashiba 1-Chome, Tennoji-ku, 
Osaka-City Osaka 543-8921, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; thiết bị tập thể dục và thể thao không thuộc các nhóm 

khác; đồ trang trí cây Noel; thiết bị đánh gôn; vật nhỏ nhọn để đặt quả bóng trước khi 
đánh nó vào từng lỗ dùng trong đánh gôn; bóng đánh gôn; túi đựng vật dụng đánh gôn có 
hoặc không có bánh xe; gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn; dụng cụ dùng trong môn bóng 
chày; găng tay dùng trong đánh bóng bằng gậy; gậy cho trò chơi; găng tay dùng trong 
môn bóng chày; hộp đựng gậy dùng trong môn đánh bóng bằng gậy; bóng dùng trong 
môn bóng chày; dụng cụ dùng trong môn bóng đá; bóng dùng trong môn bóng đá; găng 
tay cho thủ môn; dụng cụ dùng trong các môn điền kinh; dụng cụ dùng trong môn quần 
vợt hoặc cầu lông; bọc túi và hộp để vợt; vợt; dây cước dùng cho vợt; bóng dùng trong 
môn quần vợt; quả cầu lông; dụng cụ dùng trong môn bóng bầu dục; dụng cụ dùng trong 
môn bóng chuyền; dụng cụ dùng trong môn bóng rổ; dụng cụ dùng trong môn bóng bàn; 
dụng cụ tập thể dục; dụng cụ dùng trong trò chơi dùng bóng; bóng cho trò chơi; túi đựng 
bóng; vật dụng để bảo vệ ống chân khi chơi bóng đá; vật dụng bảo vệ khuỷu tay (vật dụng 
thể thao); vật dụng bảo vệ đầu gối (vật dụng thể thao); đệm lót bảo vệ (bộ phận của trang 
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phục đặc biệt cho các môn thể thao); chân nhái để bơi; găng tay dùng cho trò chơi; lưỡi 
gắn vào giầy trượt băng; lưới dùng trong thể thao; ván trượt có bánh răng; giầy trượt pa-
tanh; van trượt có buồm; lưỡi nạo cho ván trượt tuyết; da hải cẩu (để phủ cho ván trượt 
tuyết); đế kẹp dùng với ván trượt tuyết; ván trượt tuyết dùng trong môn trượt tuyết bằng 
đồng; ván trượt tuyết; sáp bôi cho ván trượt tuyết; ván trượt; giày cao cổ gắn lưỡi trượt; 
ván lướt sóng; thuyền lướt sóng; chân có màng để bơi (chân nhái); ván dùng trong môn 
lướt ván; dụng cụ có hình mái chèo đeo vào tay dùng để bơi; bóng dùng cho môn bóng 
nước; lưới dùng cho môn bóng nước.    

 

 
(210) 4-2015-02410 (220) 28.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.1; A26.4.5; 26.4.4; 25.5.3 
(591) Đen, nâu, cam 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân xuất 

nhập khẩu Cửu Thành   (VN) 

287 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

Nhóm 35: Mua bán hóa chất; mua bán nông, lâm sản nguyên liệu bao gồm: tinh bột sắn 
(tinh bột khoai mì), sắn lát (khoai mì lát), bã sắn (bã khoai mì), củ sắn khô (khoai mì 
khô), cám gạo, thóc, ngô, ngũ cốc; mua bán động vật sống; mua bán nguyên liệu hồ sợi, 
mỡ động vật, dầu bôi trơn thực vật, dầu thực vật; mua bán nhựa nguyên liệu. 

 

 
(210) 4-2015-02429 (220) 28.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 18.3.21; 26.3.1 
(591) Xanh dương, xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH quốc tế Vinh 

Phát  (VN) 

134 Cao Thắng, phường 4, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, ký gửi, xuất nhập khẩu dưới hình thức siêu thị và trên mạng internet 

các sản phẩm: đồ gia dụng, hàng điện tử, hàng điện máy cụ thể là: nồi cơm điện, lò vi 
sóng, máy nướng bánh và thịt, bếp ga, bếp từ, nồi lẩu điện, quạt điện, máy xay hoa quả, 
máy ép hoa quả, bát, đĩa, đũa, thìa, nồi, chảo, bình đun nước siêu tốc, cốc chén, máy sấy 
tóc, bàn là, máy khử độc thực phẩm, máy hút mùi, máy hút bụi, đèn, bình tắm nóng lạnh, 
tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, tủ làm đông, tủ làm mát thực phẩm, thiết bị phân phối nước 
nóng và lạnh, máy sấy quần áo, tivi và phụ kiện kèm theo, đầu đọc đĩa DVD và phụ kiện 
kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, đài và phụ kiện kèm theo, máy vi tính, thiết bị ngoại 
vi về phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, vật liệu điện, mỹ phẩm, nước 
hoa, bột giặt, chất tẩy rủa, vật phẩm vệ sinh, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà 
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phòng, nước rửa chén, văn phòng phẩm, đồ dùng văn phòng, dụng cụ thể dục, đồ chơi, 
giấy vệ sinh, sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm, tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật, 
đồ dùng dùng trong giảng dạy và học tập, đồ uống, nước ép trái cây tươi, rượu, bia, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất 
thuốc, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, máy móc và thiết bị y tế, dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao 
cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng dán y tế vật tư y tế 
tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, đệm chống loét, 
giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, lương thực, thực phẩm, tinh dầu, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa, và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, các 
loại trái cây tươi, trái cây sấy khô, rau tươi, thuốc lá, thuốc lào, bánh kẹo, gạo, thức ăn 
chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược 
liệu tươi, vải len, sợi, chỉ khâu, hàng may sẵn, giầy dép, túi xách, mắt kính, đồ dùng cho 
mẹ và bé bao gồm: quần áo trẻ em, bình sữa, núm vú, nôi em bé, thảm, đệm, chăn, màn, 
rèm, vật liệu phủ tường, sàn, trang thiết bị nội thất, giường, tủ, bàn ghế, đèn, bộ đèn điện, 
hoa, cây cảnh, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, thủy tinh và các 
hàng hóa từ thủy tinh bao gồm: ly, tách, chén, bình hoa, đồ gốm, đồ sành, đồ sứ, gỗ, đồ 
nội thất dùng cho gia đình, trường học, máy móc và thiết bị dùng trong xây dựng; hoạt 
động xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích bán hàng, dịch vụ 
quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-02456 (220) 28.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Gia Bửu  (VN) 

127/7 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 01: Phụ gia hoá chất dùng cho dầu nhờn (dầu nhớt); phụ gia (hoá chất dùng cho 

nhiên liệu động cơ (Gasoline, Diesel); chất giải nhiệt dùng để giảm nhiệt và chống đông 
cho xe cộ; chất lỏng dùng cho phanh; dầu và chất lỏng thuỷ lực; dầu và chất lỏng truyền 
nhiệt.  

 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; dầu và chất lỏng bôi trơn; dầu nhớt.  

 

 
(210) 4-2015-02457 (220) 28.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) MARRIOTT INTERNATIONAL, INC.  

(US) 
10400 Fernwood Road, Bethesda, 
Maryland 20817, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là: hỗ trợ quản lý kinh doanh trong 
thành lập và điều hành khách sạn: dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là, quản lý và điều 
hành khách sạn.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn: dịch vụ khu nghỉ dưỡng và dịch vụ lưu trú tạm thời, cung 
cấp các tiện nghi nói chung cho các cuộc họp, hội nghị và triển lãm và dịch vụ đặt chỗ ở 
tại khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-02459 (220) 28.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Dụng cụ phân tích thí nghiệm dùng trong nghiên cứu và thương mại để đo, 

kiểm tra và phân tích máu, dịch và/hoặc mô của cơ thể: dụng cụ thí nghiệm để kiểm tra 
và/hoặc phân tích chẩn đoán trong ống nghiệm, thiết bị thí nghiệm dùng trong lĩnh vực 
chẩn đoán y tế, cụ thể là: bộ kiểm tra và thu thập (mẫu) thí nghiệm dùng trong việc chẩn 
đoán trong ống nghiệm: thiết bị thí nghiệm để xác định kiểu gien, phân tích biểu hiện 
gien, hình ảnh phân tử, và phân tích chuỗi ADN, thiết bị thí nghiệm phân tử lâm sàng tự 
động, cụ thể là: thiết bị đồng nhất mẫu, dụng cụ trích mẫu thí nghiệm: dụng cụ thí 
nghiệm để thử (kiểm tra) và nhận diện vi khuẩn: thiết bị thí nghiệm, cụ thể là thiết bị cảm 
biến chẩn đoán phân tử để phân tích chuỗi a-xit nu-clê-ích, a-xil nu-clê-ich, vật liệu di 
truyền tác nhân lây nhiễm và/hoặc mầm bệnh, thiết bị định cỡ để định cỡ dụng cụ phân 
tích máu, dụng cụ phân tích huyết học và dụng cụ phân tích dùng để đo; kiểm tra và phân 
tích dịch cơ thể, không dùng cho mục đích y tế, dụng cụ thí nghiệm để thử (kiểm tra) và 
nhận diện ký sinh trùng, hộp chứa, ngăn và khay có ngăn dùng trong dụng cụ phân tích 
máu thí nghiệm dùng trong nghiên cứu và thương mại và dụng cụ phân tích thí nghiệm 
dùng trong nghiên cứu và thương mại để đo, kiểm tra và phân tích dịch của cơ thể, phần 
cứng và phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) dùng trong lĩnh vực chẩn đoán y 
tế, phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính dùng trong các phòng thí 
nghiệm, phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính cho dụng cụ chẩn 
đoán y tế: phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính hỗ trợ dụng cụ 
chẩn đoán y tế: phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính cho dụng cụ 
phân tích huyết học, dụng cụ phân tích hóa lâm sàng, dụng cụ phân tích xét nghiệm miễn 
dịch, dụng cụ sàng lọc (thử) máu và dụng cụ kiểm tra máu, dịch và mô của cơ thể: phần 
mềm (ghi sẵn hoặc có thể tài về) và phần cứng máy tính để thiết lập cấu hình dụng cụ 
chẩn đoán y tế: phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính hỗ trợ dụng 
cụ phân tích huyết học, dụng cụ phân tích hóa lâm sàng, dụng cụ phân tích xét nghiệm 
miễn dịch, dụng cụ sàng, lọc (thử) máu và dụng cụ kiểm tra máu, dịch và mô của cơ thể, 
phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để thiết lập cấu hình dụng 
cụ chẩn đoán y tế: phần mềm (ghi sẵn hoặc có thề tải về) và phần cứng máy tính để thiết 
lập cấu hình dụng cụ phân tích huyết học, dụng cụ phân tích hóa lâm sàng, dụng cụ phân 
tích xét nghiệm miễn dịch, dụng cụ sàng lọc (thử) máu và dụng cụ kiểm tra máu, dịch và 
mô của cơ thể, phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để theo dõi 
dụng cụ chẩn đoán y tế: phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để 
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theo dõi dụng cụ phân tích huyết học, dụng cụ phân tích hóa lâm sàng, dụng cụ phân tích 
xét nghiệm miễn dịch, dụng cụ sàng lọc (thử) máu và dụng cụ kiểm tra máu, dịch và mô 
của cơ thể, giao diện dữ liệu điện tử của dụng cụ chẩn đoán y tế, giao diện dữ liệu điện tử 
cho dụng cụ phân tích huyết học, dụng cụ phân tích hóa lâm sàng, dụng cụ phân tích xét 
nghiệm miễn dịch dụng cụ sàng lọc (thử) máu và dụng cụ kiểm tra máu, dịch và mô của 
cơ thể, phần mềm (ghi sẵn hoặc có thế tải về và phần cứng máy tính để quản lý giao diện 
giữa các dụng cụ chẩn đoán y tế: phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng 
máy tính để quản lý giao diện giữa các dụng cụ thí nghiệm: phần mềm (ghi sẵn hoặc có 
thể tải về) và phần cứng máy tính để xử lý sự cố  các dụng cụ chẩn đoán y tế, phần mềm 
(ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để xử lý sự cố ở các dụng cụ thí 
nghiệm: phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để xử lý dữ liệu 
kiểm tra y tế chẩn đoán: phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để 
xử lý dữ liệu thí nghiệm chẩn đoán: phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng 
máy tính dùng trong kiểm tra chẩn đoán y tế: phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và 
phần cứng máy tính để nhận diện và phân tích chuỗi a-xít nu-clê-ích, a-xít nu-clê-ích để 
nhận diện nguồn (mầm) bệnh thuộc tính kháng thuốc và hồ sơ pháp lý, phần mềm máy 
tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) để  xử lý trước, kiểm soát thiết bị (dụng cụ) phân tích dữ 
liệu và báo cáo cho các dụng cụ chẩn đoán phân tử. 

 
Nhóm 10: Hệ thống chẩn đoán phân tử để tìm ra xác định số lượng nhận diện và phân tích 
chức năng của a-xít nu-clê-ích, vật liệu di truyền: tác nhân lây nhiễm và/hoặc mầm bệnh 
bao gồm thiết bị giải trình tự gene (phân tử), phổ kế thiết bị cảm biến và máy tính, dụng 
cụ phân tử lâm sàng tự động có bản chất là thiết bị giải trình tự gene (phân tử), phổ kế, 
thiết bị cảm biến và máy tính, hệ thống chẩn đoán phân tử bao gồm thiết bị giải trình tự 
gene (phân tử), phổ kế, thiết bị cảm biến và máy tính, để phân tích chuỗi a-xít nu-clê-ích, 
a-xít nu-clê-ich, vật liệu di truyền, tác nhân lây nhiễm và/hoặc mầm bệnh.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe: dịch vụ tư vấn 
kinh doanh trong lĩnh vực chẩn đoán y tế, dịch vụ tư vấn kinh doanh cho các nhà cung cấp 
chăm sóc sức khỏe: dịch vụ tư vấn kinh doanh cho các bên trả tiền chăm sóc sức khỏe, 
dịch vụ tư vấn kinh doanh cho các bệnh viện, dịch vụ tư vấn kinh doanh cho các phòng thí 
nghiệm.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (liên quan đến việc lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị 
và dụng cụ y tế và tư vấn cho các dịch vụ trên) trong lĩnh vực chẩn đoán y tế, cung cấp 
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (liên quan đến việc lắp đặt, bảo trì và sửa chữa và tư vấn cho các 
dịch vụ trên) đối với dụng cụ chẩn đoán y tế; cung cấp dịch vụ khắc phục sự cố tại chỗ 
đối với phòng thí nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán trong ống nghiệm; cung cấp dịch vụ 
lắp đặt, bảo trì và sửa chữa dụng cụ chẩn đoán y tế, cung cấp dịch vụ lắp đặt bảo trì và sửa 
chữa dụng cụ thí nghiệm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là: khắc phục sự cố mà 
bản chất là chẩn đoán sự cố liên quan tới dụng cụ thí nghiệm chẩn đoán trong ống 
nghiệm, dụng cụ chẩn đoán y tế và hệ thống tự động hóa thí nghiệm: lắp đặt bảo trì và sửa 
chữa phần cứng liên quan đến dụng cụ chẩn đoán y tế. 

 
Nhóm 41: Cung cấp huấn luyện (đào tạo) trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cung cấp 
huấn luyện (đào tạo) trong lĩnh vực chẩn đoán y tế cung cấp huấn luyện (đào tạo) trong 
việc sử dụng và vận hành dụng cụ và mẫu thử chẩn đoán y tế, cung cấp huấn luyện (đào 
tạo) về quản lý chất lượng cho phòng thí nghiệm y tế, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe và cơ sở chăm sóc sức khỏe, cung cấp huấn luyện (đào tạo) cho phòng thí nghiệm y 
tế, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhân viên chăm sóc sức khỏe, cung cấp 
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dịch vụ huấn luyện (đào tạo) và giáo dục liên quan tới vận hành thí nghiệm, tiến độ thí 
nghiệm, phần mềm thí nghiệm, tin học, dụng cụ chẩn đoán y tế, dụng cụ thí nghiệm, 
thuốc thử và mẫu thử chẩn đoán y tế.  

 
Nhóm 42: Tư vấn liên quan đến phần mềm chẩn đoán y tế: tư vấn liên quan đến phần 
mềm y tế, tư vấn liên quan đến phần mềm trong lĩnh vực sức khỏe, cài đặt, bảo trì và sửa 
chữa phần mềm liên quan đến dụng cụ chẩn đoán y tế, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đối với 
phần mềm thí nghiệm, trong lĩnh vực chẩn đoán y tế, theo dõi vận hành điện tử từ xa đối 
với hệ thống thí nghiệm chẩn đoán, hệ thống tự động hóa thí nghiệm và dụng cụ chẩn 
đoán y tế, cung cấp nền tảng phần mềm dựa trên web để quản lý thông tin thí nghiệm và 
chẩn đoán y tế, cung cấp nền tảng phần mềm dựa trên web trong lĩnh vực sức khỏe: cung 
cấp nền tảng phần mềm dựa trên web trong lĩnh vực chẩn đoán y tế, dịch vụ phần mềm 
dịch vụ (SAAS - phần mềm hoạt động trên web, được quản lý bởi nhà cung cấp và cho 
phép người sử dụng truy cập từ xa) trong lĩnh vực chẩn đoán y tế, dịch vụ phần mềm dịch 
vụ (SAAS - phần mềm hoạt động trên web, được quản lý bởi nhà cung cấp  và cho phép 
người sử dụng truy cập từ xa) trong lĩnh vực sức khỏe, dịch vụ nền tảng dịch vụ (PAAS - 
nền tảng hoạt động trên web, được quản lý bởi nhà cung cấp và cho phép người sử dụng 
truy cập từ xa) trong lĩnh vực chẩn đoán y tế, dịch vụ nền tảng dịch vụ (PAAS - nền tảng 
hoạt động trên web, được quản lý bởi nhà cung cấp và cho phép người sử dụng truy cập từ 
xa) trong lĩnh vực sức khỏe, thực hiện đánh giá phương tiện kiểm tra (xét nghiệm) chẩn 
đoán y tế để đánh giá sự an toàn, chất lượng, tính bền vững môi trường, chất thải, hiệu 
quả, thời gian ngừng hoạt động, sự linh hoạt và nhanh nhẹn, thực hiện nghiên cứu và phân 
tích và báo cáo vận hành thí nghiệm, phương tiện chăm sóc sức khỏe và hệ thống chăm 
sóc sức khỏe đối với hiệu suất vận hành thí nghiệm, phương tiện chăm sóc sức khỏe và hệ 
thống chăm sóc sức khỏe thực hiện nghiên cứu, theo dõi và phân tích vận hành đối với 
dụng cụ, kiểm tra (xét nghiệm) và mẫu thử chẩn đoán y tế phân tích và báo cáo dữ liệu 
nghiên cứu vận hành đối với dụng cụ, kiểm tra (xét nghiệm) và mẫu thử chẩn đoán y tế, 
dịch vụ theo dõi, phân tích và báo cáo đối với việc vận hành trang thiết bị thí nghiệm y tế, 
quản lý lượng tồn kho trong thí nghiệm y tế, quản lý chất lượng thí nghiệm y tế, quản lý, 
theo dõi, phân tích và báo cáo dữ liệu và thông tin trong lĩnh vực chẩn đoán y tế: theo dõi 
vận hành dụng cụ thử máu, dịch và mô cơ thể và các dữ liệu liên quan, cung cấp dịch vụ 
theo dõi vận hành đối với trang thiết bị thí nghiệm, cung cấp dịch vụ theo dõi vận hành 
đối với dụng cụ thí nghiệm và y tế.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chẩn đoán y tế: dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn trong lĩnh 
vực chẩn đoán y tế; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực sức khỏe; dịch vụ tư vấn cho phòng thí 
nghiệm y tế; nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bên trả tiền dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe và bệnh viện; dịch vụ y tế cho chẩn đoán tình trạng cơ thể người; dịch vụ chẩn đoán 
trong ống nghiệm: kiểm tra (xét nghiệm) y tế cho mục đích chẩn đoán hoặc điều trị; quản 
lý kiểm tra (xét nghiệm) y tế cho bệnh nhân cụ thể là: kiểm tra (xét nghiệm) theo dõi và 
báo cáo chẩn đoán y tế: dịch vụ kiểm tra (xét nghiệm), theo dõi, phân tích và báo cáo 
chẩn đoán y tế; cung cấp thông tin trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; cung cấp thông tin liên 
quan đến chẩn đoán, theo dõi và điều trị tình trạng sức khoẻ (điều kiện y tế); cung cấp 
thông tin trong lĩnh vực chẩn đoán y tế liên quan đến vận hành thí nghiệm tiến độ thí 
nghiệm, tự động hóa thí nghiệm, phần mềm thí nghiệm, tin học, dụng cụ chẩn đoán y tế, 
dụng cụ thí nghiệm, thuốc thử và mẫu thử chẩn đoán y tế cung cấp thông tin trong lĩnh 
vực quản lý sức khỏe; cung cấp thông tin trong lĩnh vực phân tích sức khỏe.  
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(210) 4-2015-02478 (220) 28.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.5.1; 26.3.23; A26.11.13; 26.15.15 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Việt 

Siêu  (VN) 

478 Minh Phụng, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thức ăn; thuốc thú ý và hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản; mua 

bán hóa chất công nghiệp (trừ hóa chất mang tính độc hại); mua bán vật tư, nguyên liệu, 
máy móc, thiết bị các loại: các sản phẩm vật tư máy móc, thiết bị thuộc ngành nhựa, bao 
bì, vật liệu xây dựng và hoá chất vật tư của ngành công nghiệp. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê nhà xưởng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp.  

 
Nhóm 39: Cho thuê kho bãi.  

 

 
(210) 4-2015-02479 (220) 29.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A25.7.2 
(591) Xanh da trời, đen, trắng, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN) 

322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí, sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; 
xuất bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
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liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02500 (220) 29.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.12; A1.1.2 
(731) Công ty TNHH Thiên Anh Minh  

(VN) 

60/30 Yên Thế, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: máy nông nghiệp, phụ tùng xe gắn máy, phụ tùng 

xe tải, phụ tùng xe đạp, phụ tùng xe ô tô, vòng bi, ổ bi, bạc đạn (đĩa), hạt điều sấy khô, 
trái cây sấy khô, gạo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02503 (220) 29.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.15.1; 25.5.1 
(591) Xanh dương, đỏ cờ, đen 

(540) 

  

(731) Đỗ Đình Hùng  (VN) 

Thôn Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ giun sán; thuốc kháng sinh; chất sát trùng; chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích thú y; enzym dùng cho mục đích thú y; chế phẩm thú y. 
 

Nhóm 10: ống tiêm; bàn mổ; thiết bị và dụng cụ thú y. 
 

Nhóm 29: Thịt; sữa; gia cầm, không còn sống.  
 

Nhóm 31: Chế phẩm vỗ béo động vật; thực phẩm cho động vật; động vật sống; thức ăn 
cho chim; vật nuôi để cung cấp giống; thức ăn cho gia súc.  

 
Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản; dịch vụ thụ tinh nhân tạo; 
dịch vụ chải lông cho động vật; dịch vụ chải lông cho thú nuôi trong nhà.  
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(210) 4-2015-02507 (220) 29.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.1.1; A3.1.24; 3.1.16; A26.11.12 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Nguồn Sống 

Việt  (VN) 

237 đường số 9A khu dân cư Trung Sơn, 
ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; khung xe đạp; lốp xe đạp; vành xe đạp; động cơ cho xe đạp.  
 

Nhóm 25: Giày thể thao, quần áo thể thao; mũ; tất (vớ); khăn (trang phục).  
 

Nhóm 28: Bóng cho trò chơi; ván trượt; máy để tập luyện thể dục; xe đạp đặt cố định để 
luyện tập; thiết bị tập thể dục; ván trượt có bánh lăn. 

 

 
(210) 4-2015-02508 (220) 29.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) UK00003066168 29.07.2014 GB 

(531) 26.15.1; 26.1.1 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  

 

 
(210) 4-2015-02519 (220) 29.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.13.1; A5.3.13 
(591) Trắng, xám, xanh dương, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vạn Hội Phát 

FOSUP  (VN) 

11B Nguyễn Đình Chiểu, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Đèn led; đi-ốt phát quang (LED).  
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(210) 4-2015-02529 (220) 29.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.7.25; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sáng tạo 

Công nghiệp  (VN) 

Lô A10, KCN Tân Thới Hiệp, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Thang bằng kim loại; máng tải hàng hoá bằng kim loại; khay đỡ để tải hàng 

hoá bằng kim loại; thanh giằng bằng kim loại. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02569 (220) 29.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 3.7.19; 3.7.4 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và du lịch Me Kong  (VN)

658/27 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa và lắp đặt gồm: các dịch vụ xây dựng nhà cửa, đường xá, 
cầu cống.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02575 (220) 29.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nhân Phong 

Thái  (VN) 

161/28/21 đường Bình Trị Đông, khu 
phố 3, phường Bình Trị Đông A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Xử lý nước thải. 
 

Nhóm 43: Lưu trú ngắn hạn. 
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(210) 4-2015-02590 (220) 29.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) PT TAYS BOGAINTI SELARAS  (ID) 

GD. Office 8 LT 18A, SCBD JL. Jend. 
Sudirman Kav.52-53 Senayan, 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 
Indonesia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Lát khoai tây rán giòn; lát trái cây sấy khô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 

cây; lát khoai tây mỏng.  
 

 
(210) 4-2015-02606 (220) 29.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Trung tâm ứng dụng và 

Chuyển giao Công nghệ Kiên 

Giang trực thuộc Sở khoa 

học và công nghệ tỉnh Kiên 

Giang  (VN) 

Lô KK4, K3-4, khu vực IV, Dự án Lấn 
Biển, phường An Hòa, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  

 

 
(210) 4-2015-02613 (220) 29.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.15.1; 25.5.1; A26.4.24; 26.4.9 
(591) Vàng, đen, trắng, nâu 
(731) STANDPOINT ELECTRONIC 

TECHNOLOGY SHANGHAI LTD.  
(CN) 
B Place, No. 55, Huiyuan Road, Jiading 
District, Shanghai, China  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá nhai; xì gà; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, 

không dùng cho mục đích y tế; thuốc lá điện tử; tẩu thuốc lá; hộp đựng thuốc lá điếu; 
dung dịch ni-cô-tin lỏng để dùng cho thuốc lá điện tử; vật dụng cho người hút thuốc, cụ 
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thể là dụng cụ làm bốc hơi tạo khí thuốc lá để hít qua đường miệng; hương liệu để dùng 
cho thuốc lá điện tử, không bao gồm tinh dầu. 

 

 
(210) 4-2015-02614 (220) 29.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4; A26.4.24; 24.15.21; 25.5.1 
(591) Vàng, đen, trắng, nâu 
(731) STANDPOINT ELECTRONIC 

TECHNOLOGY SHANGHAI LTD.  
(CN) 
B Place, No. 55, Huiyuan Road, Jiading 
District, Shanghai, China  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; chiết xuất của hoa (nước hoa); chế phẩm xông hơi (nước hoa); dầu 

dùng cho nước hoa và nước thơm; tinh chất bạc hà (tinh dầu; bạc hà để sản xuất nước hoa; 
chất pha chế dầu thơm, nước hoa; tecpen (tinh dầu); hương liệu (tinh dầu); hương liệu 
(chất thơm) dùng cho đồ uống (tinh dầu).  

 

 
(210) 4-2015-02682 (220) 30.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.14; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Phù 

Cừ - tỉnh Hưng Yên  (VN) 

Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh 
Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 31: Quả vải tươi. 

 

 
(210) 4-2015-02686 (220) 30.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.3; 25.1.6 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

cơ khí Tân Thanh  (VN) 

Khu phố 4 Trường Sơn, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 06: Công-te-nơ bằng kim loại (để chứa vận chuyển); công-te-nơ nổi bằng kim loại; 
khung nhà bằng kim loại; công trình bằng thép. 

 
Nhóm 12: Khung gầm ô tô; trục của xe cộ; xe rơmóoc (xe cộ); xe ô tô trộn bê tông; xe « 
tô tải; xe chở hàng hóa. 

 
Nhóm 35: Tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo 
trên mạng máy tính. 

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; môi giới bất động sản; thuê mua 
tài chính. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt, bảo dưỡng và sữa chữa 
máy móc; bảo dưỡng và sửa chữa cho động cơ xe cộ; xây dựng lại máy móc bị hư hại một 
phần hay bị hỏng. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe; công việc cứu hộ (vận tải) bằng ô tô; dịch vụ chuyên chở hàng 
hóa; cho thuê kho hàng làm lạnh thực phẩm; cho thuê bãi đỗ xe; cho thuê container dùng 
để cất giữ. 

 

 
(210) 4-2015-02741 (220) 30.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.4.1; 8.1.18 
(731) PEI TIEN FOOD CO., LTD.  (TW) 

No. 65-7, Jiouzuoliao, Longtan 
Township, Taoyuan County 32551, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo; bánh quy; bánh gạo; cà phê; bánh quy giòn; trà đen. 

 

 
(210) 4-2015-02759 (220) 30.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH thực phẩm ánh 

Hồng   (VN) 

Số 8 đường 26, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa ( yoghurt.....), trái cây đóng hộp, thạch các loại (thạch dừa, 

thạnh rau câu, jelly. . .), phô mai, thực phẩm chế biến từ thịt và rau củ quả.  
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Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh mặn, bánh mì, bánh trung thu, kem lạnh, nước sốt gia vị; bánh 
flan. 

 
Nhóm 32: Nước uống đóng chai, nước ngọt các loại có ga và không ga, nước ép hoa quả, 
xi rô dùng cho đồ uống 

 

Nhóm 33: đồ uống có cồn (trừ bia).  
 
 

 
(210) 4-2015-02788 (220) 02.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.3; A26.11.12 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Ru Lô Mê Kông  (VN) 

(Thuê của công ty CP cơ khí Đồng Nai), 
KCN Biên Hòa 1, đường số 4, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc, thiết bị và phụ tùng máy cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là máy 

xay xát, rulo cao su dùng cho máy chà lúa; trục cho máy; máy bóc vỏ hạt ngũ cốc; máy 
gặt hái/máy thu hoạch; máy tách hạt; công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công. 

 
 

 
(210) 4-2015-02864 (220) 02.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 5.5.3 
(591) Hồng, trắng, nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Hưng  (VN) 

Lô E, đường số 4, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh (giấy lụa cuộn); khăn ăn bằng giấy; khăn giấy tiện lợi; khăn giấy 

bỏ túi; khăn giấy đa năng.  
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(210) 4-2015-02865 (220) 02.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.5.19; 26.1.2; 25.1.6 
(591) Hồng, trắng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Hưng  (VN) 

Lô E, đường số 4, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương   

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh (giấy lụa cuộn); khăn ăn bằng giấy; khăn giấy tiện lợi; khăn giấy 

bỏ túi; khăn giấy đa năng.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-02904 (220) 03.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH bảo hiểm nhân 

thọ AIA (Việt Nam)  (VN) 

Tầng 15-16, tòa nhà Royal Center, 235 
Nguyễn Văn Cừ, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Lịch; vật liệu hướng dẫn và giảng dạy (không phải là thiết bị); đồ dùng văn 

phòng (không phải đồ gỗ); phiếu, thẻ, danh thiếp; ấn phẩm; văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; 
marketing; xuất bản tài liệu quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; quảng 
cáo ngoài trời; quảng cáo trên truyền hình; xuất bản tài liệu quảng cáo; đánh giá công 
việc kinh doanh; tìm hiểu (lấy thông tin) kinh doanh; điều tra kinh doanh; quản lý và tổ 
chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; thông tin và tư vấn thương mại cho người tiêu 
dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); hỗ trợ quản lý thương mại hay công nghiệp; tư 
vấn quản lý nhân sự; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh, dịch vụ cố vấn quản lý kinh 
doanh; tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ trên.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ thống kê bảo hiểm; môi giới tài chính; môi giới bất động sản; dịch vụ 
đầu tư vốn; dịch vụ quản lý vốn; dịch vụ thanh toán, tài chính; phân tích tài chính; đánh 
giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); thông tin tài chính; quản lý tài chính; 
lên kế hoạch tài chính; phân tích đầu tư; dịch vụ phân bổ danh sách nguồn vốn đầu tư; 
thẩm định tài chính; đầu tư quỹ; môi giới bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; thông tin bảo hiểm; 
bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm; dịch vụ thanh toán tiền hưu; dịch vụ cố vấn, tư vấn và 
cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ trên.  
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(210) 4-2015-02905 (220) 03.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.7.25; 3.7.20 
(591) Trắng, đỏ, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bảo hiểm nhân 

thọ AIA (Việt Nam)   (VN) 

Tầng 15-16, tòa nhà Royal Center, 235 
Nguyễn Văn Cừ, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Lịch; vật liệu hướng dẫn và giảng dạy (không phải là thiết bị); đồ dùng văn 

phòng (không phải đồ gỗ); phiếu, thẻ, danh thiếp; ấn phẩm; văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; 
marketing; xuất bản tài liệu quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; quảng 
cáo ngoài trời; quảng cáo trên truyền hình; xuất bản tài liệu quảng cáo; đánh giá công 
việc kinh doanh; tìm hiểu (lấy thông tin) kinh doanh; điều tra kinh doanh; quản lý và tổ 
chức kính doanh; nghiên cứu kinh doanh; thông tin và tư vấn thương mại cho người tiêu 
dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); hỗ trợ quản lý thương mại hay công nghiệp; tư 
vấn quản lý nhân sự; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh, dịch vụ cố vấn quản lý kinh 
doanh; tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ trên.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ thống kê bảo hiểm; môi giới tài chính; môi giới bất động sản; dịch vụ 
đầu tư vốn; dịch vụ quản lý vốn; dịch vụ thanh toán, tài chính; phân tích tài chính; đánh 
giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); thông tin tài chính; quản lý tài chính; 
lên kế hoạch tài chính; phân tích đầu tư dịch vụ phân bổ danh sách/nguồn vốn đầu tư; 
thẩm định tài chính; đầu tư quỹ; môi giới bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; thông tin bảo hiểm; 
bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm; dịch vụ thanh toán tiền hưu; dịch vụ cố vấn, tư vấn và 
cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ trên.  

 
 

 
(210) 4-2015-02961 (220) 03.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.3.3; 2.7.23; 2.7.13 
(591) Đỏ, đen, trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất DARE  (VN) 

Phòng CR2-02, Crescent 2, 107 Tôn Dật 
Tiên, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện cho mục đích giáo dục hoặc giải trí; tổ chức giải thi đấu thể 

thao.  
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(210) 4-2015-02962 (220) 03.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.3.3; 2.7.23; 2.7.13 
(591) Đỏ, đen, trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất DARE   (VN) 

Phòng CR2-02, Crescent 2, 107 Tôn Dật 
Tiên, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện cho mục đích giáo dục hoặc giải trí; tổ chức giải thi đấu thể 

thao.  
 

 
(210) 4-2015-02966 (220) 03.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) GREAT KNIVES MANUFACTURE 

CO., LTD.   (TW) 
No.115, Wugong 3rd Road, Wugu 
District, New Taipei City 248, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Lưỡi cắt (bộ phận của máy móc); lưỡi đục dùng cho máy; đá mài (bộ phận của 

máy móc); dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; dao điện; lưỡi dao (bộ phận của 
máy móc); kéo điện; máy khâu; dụng cụ cắt quần áo chạy điện; súng làm sạch vải (dùng 
điện); máy lạng da.  

 
Nhóm 08: Lưỡi cắt (dụng cụ cầm tay); dụng cụ cắt bánh pizza không dùng điện; dụng cụ 
cầm tay, thao tác thủ công; dao; dao rạch bỏ túi; cái kìm; lưỡi cưa (dụng cụ cầm tay) ; 
kéo; dụng cụ cắt (công cụ cầm tay); súng để gắn thẻ và dán nhãn (dụng cụ cầm tay); công 
cụ cắt (dụng cụ cầm tay); đĩa mài bằng đá nhám.  

 

 
(210) 4-2015-03006 (220) 04.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 1.13.1; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Fuji Denki  

(VN) 

Số 18B, tổ 5, ngõ 79, ngách 56, phố Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 07: Máy tách khí hydro từ nước và máy công cụ; máy phát điện tuần hoàn cho 
phép sử dụng trong ngành điện dân dụng và công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-03068 (220) 04.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A22.5.12; 2.3.1; 2.9.24; 10.1.10 
(591) Vàng, vàng đồng, xanh lam, trắng, nâu, 

đen 
(731) TMP GLOBAL CO., LTD   (HK) 

Room 804, Sino Center, 582-592 Nathan 
Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc; diêm, thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2015-03085 (220) 04.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) PAUL INTERNATIONAL SA  (CH) 

rue de Saint-LÐger 2, c/o Paul Suise SA, 
1205 Geneve, Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 29: Các món ăn được chế biến sẵn (hoặc đã nấu chín) dựa trên rau quả, thịt, cá, gia 

cầm hoặc thú săn; thịt, cá, gia cầm và thú săn; trái cây được bảo quản, đông lạnh, sấy khô 
hoặc nấu chín; rau quả được bảo quản, đông lạnh, sấy khô hoặc nấu chín; khoay tây chiên 
giòn (khoai tây); quả ôliu đã được bảo quản; quả hạch, quả phỉ và hạnh nhân đã chế biến; 
dưa chuột bao tử đã chế biến; thạch cho thực phẩm; mứt ướt; mứt quả; trái cây trộn; trái 
cây dầm đường; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; rau trộn; xúp; trứng, sữa và sản 
phẩm từ sữa; dầu, mỡ có thể ăn được; thịt lợn ướp; động vật giáp xác (không còn sống); 
thịt bảo quản; cá bảo quản; sữa bảo quản (sữa chiếm ưu thế). 

 
Nhóm 30: Các món ăn được chế biến sẵn (hoặc được nấu chín) dựa trên bánh ngọt, mì 
hoặc gạo; cà phê; trà; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bột 
cho thực phẩm; chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh bít cốt; bánh ngọt; kẹo viên; 
bánh mì và bánh sữa nhỏ của viên; bánh ngọt; bánh kếp (thực phẩm); vật trang trí cho 
bánh ngọt có thể ăn được; bánh pizza; bánh trứng nướng; bánh thịt chiên giòn; bánh ngô; 
bánh xăng đuých; mì ống; bánh nướng thịt; đá lạnh có thể ăn được; bánh trứng; thảo mộc 
được bảo quản (gia vị); gia vị; đá lạnh (tự nhiên hoặc nhân tạo); sô cô la; đồ uống trên cơ 
sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; 
sốt may-on-ne; sốt tapenades cụ thể là loại sốt gồm các món ăn xay nhuyễn hoặc băm 
nhuyễn như dầu oliu đen, nụ bạch hoa và cá cơm. 
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Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hàng hoá thực phẩm bao gồm: các món ăn được chế biến sẵn 
(hoặc đã nấu chín) dựa trên rau quả, thịt, cá, gia cầm hoặc thú săn, thịt, cá, gia cầm và thú 
săn, trái cây được bảo quản, đông lạnh, sấy khô hoặc nấu chín, hoa quả được bảo quản, 
đông lạnh, sấy khô hoặc nấu chín, khoai tây chiên giòn (khoai tây), quả oliu đã được bảo 
quản, xốt tapenades, quả hạch, quả phỉ và hạnh nhân đã chế biến, dưa chuột bao tử đã chế 
biến, thạch cho thực phẩm, mứt ướt; mứt quả, trái cây trộn, trái cây dầm đường, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, rau trộn, xúp, trứng, sữa và sản phẩm từ sữa, dầu, mỡ 
có thể ăn được; thịt lợn ướp, động vật giáp xác (không còn sống), thịt bảo quản, cá bảo 
quản, sữa bảo quản (sữa chiếm ưu thế), các món ăn được chế biến sẵn (hoặc được nấu 
chín) dựa trên bánh ngọt, mì hoặc gạo, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ 
sagu, cà phê nhân tạo, bột cho thực phẩm, chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh bít 
cốt, bánh ngọt, kẹo viên, bánh mì và bánh sữa nhỏ của viên, bánh ngọt, bánh kếp (thực 
phẩm), vật trang trí cho bánh ngọt có thể ăn được, bánh pizza, bánh trứng nướng, bánh 
thịt chiên giòn, bánh ngô, bánh xăng đuých, mì ống, bánh nướng thịt, đá lạnh có thể ăn 
được, bánh trứng, thảo mộc được bảo quản (gia vị), gia vị, đá lạnh (tự nhiên hoặc nhân 
tạo), sô cô la, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên cơ sở ca cao, 
đồ uống trên cơ sở sô cô la, xốt may-on-ne. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống và quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ phòng trà; dịch vụ 
cung cấp các đồ ăn và các món ăn chuẩn bị sẵn để mang đi. 

 
 

(210) 4-2015-03120 (220) 04.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.13.1; 26.1.2 
(731) FIFTY VISIONARY CO.,LTD    (JP) 

1216-64, Hamanocho, Chuo-Ku Chiba. 
Chiba, 260-094 Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý, xuất nhập khẩu; dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh; tư vấn 

tổ chức kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; bán 
buôn và bán lẻ các sản phẩm làm đẹp như lông mi giả, hình dán móng tay nghệ thuật, mỹ 
phẩm như các chế mỹ phẩm cho lông mi, sơn móng tay, các chế phẩm chăm sóc móng 
tay, kem dưỡng tóc, các sản phẩm làm sạch cho da, giường xoa bóp, giường xoa bóp dùng 
điện; dịch vụ báo giá, đấu thầu và phân phối các sản phẩm trong và ngoài nước bao gồm: 
các thiết bị làm đẹp dùng điện, mỹ phẩm, các sản phẩm làm sạch dùng cho da, các sản 
phẩm làm đẹp như sơn móng tay, giường xoa bóp.  

 

 
(210) 4-2015-03121 (220) 04.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12 
(731) FIFTY VISIONARY CO.,LTD    (JP) 

1216-64, Hamanocho, Chuo-Ku Chiba. 
Chiba, 260-094 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 20: Giường để nằm làm đẹp (dùng trong các thẩm mỹ viện, tiệm cắt tóc); đồ đạc 
trong nhà; gối dùng trên giường nằm để làm đẹp (dùng trong các thẩm mỹ viện, tiệm cắt 
tóc); đệm khí, không dùng cho mục đích y tế; gối.  

 

 
(210) 4-2015-03131 (220) 04.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 86/381,205 29.08.2014 US 

  
(731) SUNDANCE ENTERPRISES, INC.  

(US) 
3000 North University Avenue, Suite 
250, Provo, Utah 84604, U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát sóng âm thanh và hình ảnh; dịch vụ phát sóng truyền hình; dịch 

vụ phát sóng truyền hình cáp; dịch vụ phổ biến thông tin qua mạng internet; dịch vụ phát 
sóng qua mạng internet; dịch vụ truyền hình qua giao thức internet (IPTV) và dịch vụ 
truyền hình qua các thiết bị có kết nối mạng internet (OTT); dịch vụ truyền tệp liệu âm 
thanh, tệp liệu hình ảnh và tệp liệu âm thanh hình ảnh qua mạng máy tính toàn cầu; dịch 
vụ truyền hình ảnh theo yêu cầu; dịch vụ truyền vệ tinh; dịch vụ phát sóng không dây; 
dịch vụ truyền thông qua di động chủ yếu là truyền dữ liệu điện tử về nội dung truyền 
thông giải trí; dịch vụ phát sóng, cụ thể là: phát sóng các chương trình truyền hình qua ti 
vi, cáp, vệ tinh, mạng máy tính toàn cầu, truyền thông nghe nhìn, kết nối không dây, kết 
nối qua dây, qua các phương thức chuyển tải nội dung qua internet và qua các thiết bị có 
kết nối mạng internet. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là: sản xuất và phân phối các chương trình truyền hình 
và phim điện ảnh; dịch vụ sản xuất truyền thông giải trí cho phim điện ảnh, truyền hình 
và mạng internet; dịch vụ lập chương trình truyền hình; dịch vụ lập chương trình truyền 
hình cáp; dịch vụ lập trình trên mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp các thành phần 
chương trình giải trí qua giao thức mạng internet (IPTV) và qua các thiết bị có kết nối 
mạng internet (OTT) trong các lĩnh vực kịch, chương trình thực tế, phim hài, phim hành 
động, chương trình phiêu lưu khám phá, phim tài liệu, phim li kì và phim hoạt hình; dịch 
vụ cung cấp tin tức và thông tin trong lĩnh vực giải trí qua phương tiện mạng máy tính 
toàn cầu, truyền hình, cáp, vệ tinh, và các thiết bị liên lạc không dây; dịch vụ giải trí chủ 
yếu là cung cấp chương trình và nội dung giải trí, cụ thể là: chương trình truyền hình tiếp 
diễn, phim điện ảnh và các đoạn phim quảng cáo liên quan; tạo hình và thông tin trong 
lĩnh vực kịch, chương trình thực tế, phim hài, phim hành động, chương trình phiêu lưu 
khám phá, phim tài liệu, phim li kì và phim hoạt hình; cung cấp các chương trình tiếp nối 
về kịch, chương trình thực tế, phim hài, phim hành động, chương trình phiêu lưu khám 
phá, phim tài liệu, phim li kì và phim hoạt hình; dịch vụ giải trí cụ thể là cung cấp chương 
trình kịch hư cấu dài tập; chương trình thực tế, hài kịch, phim hành động, chương trình 
phiêu lưu, phim tài liệu, phim li kì và phim hoạt hình được phát qua ti vi, cáp, vệ tinh, 
mạng Internet, phương tiện nghe nhìn, thiết bị liên lạc không dây và kết nối qua dây; dịch 
vụ giải trí chủ yếu về loạt truyền hình kịch tiểu thuyết tiếp diễn, thông tin giải trí; dịch vụ 
cung cấp trang web về thông tin giải trí; dịch vụ giải trí tương tác trực tuyến chủ yếu là 
cung cấp trang web có chứa các tệp liệu ảnh chụp, hình ảnh video và các bài trình bày văn 
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xuôi, các phim ngắn và các tệp liệu đa truyền thông khác về các chương trình truyền hình 
tiếp diễn; dịch vụ cung cấp tạp chí trực tuyến, cụ thể là: các bài viết cá nhân về giải trí và 
truyền hình; dịch vụ cung cấp thư tin tức trực tuyến trong lĩnh vực giải trí và truyền hình 
thông qua thư điện tử; dịch vụ cung cấp các trò chơi máy tính trực tuyến, trò chơi video, 
trò chơi điện tử; dịch vụ giải trí, cụ thể là: biên soạn và đăng tải các danh mục âm nhạc; 
dịch vụ cung cấp trang web về các đường dẫn tới các bản thu âm thanh về âm nhạc; dịch 
vụ cung cấp thông tin trực tuyến trong lĩnh vực âm nhạc; dịch vụ giải trí, cụ thể là: sắp 
xếp và điều hành các cuộc thi đấu; dịch vụ tổ chức và sắp xếp các cuộc triển lãm cho mục 
đích giải trí; dịch vụ giải trí chủ yếu là điều hành các cuộc triển lãm và các hội nghị liên 
quan đến truyền hình và các vấn đề về truyền hình; dịch vụ giải trí về sự xuất hiện cá 
nhân của những người nổi tiếng, những người trong ngành giải trí và các nhân vật giả 
trang; dịch vụ câu lạc bộ người hâm mộ. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03157 (220) 04.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2 
(731) SHENZHEN GUOJU 

COMMUNICATION TECHNOLOGY 
CO., LTD.    (CN) 
11A, A District, Shenyetairanhongsong 
Building, North Side of Tairan Road, 
Futian District, Shenzhen, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; pin điện; thiết bị sạc cho pin. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03158 (220) 04.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SHENZHEN GUOJU 

COMMUNICATION TECHNOLOGY 
CO., LTD.   (CN) 
11A, A District, Shenyetairanhongsong 
Building, North Side of Tairan Road, 
Futian District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; pin điện; thiết bị sạc cho pin. 
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(210) 4-2015-03220 (220) 05.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.15; 6.1.2; 7.15.8; 5.1.20 
(591) Đỏ, vàng, ghi xám, xanh dương, xanh lá 

cây, nâu, trắng, đen 
(731) Nguyễn Trung Thành   (VN) 

318/1 Trịnh Đình Trọng, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang thơm. 

 

 
(210) 4-2015-03221 (220) 05.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.4.11; 25.1.25; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Đỏ, đồng, cam, trắng, đen 
(731) Nguyễn Trung Thành   (VN) 

318/1 Trịnh Đình Trọng, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang thơm.  

 

 
(210) 

 

4-2015-03225 

 
(220) 

 
05.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.1.25; 25.1.9 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nhà hàng Cung điện Kim 

Cương  (VN) 

101 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03228 (220) 05.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Phạm Văn Hiệp  (VN) 

5/6 đường 10, phường Linh Trung, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03229 (220) 05.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Phạm Văn Hiệp  (VN) 

5/6 đường 10, phường Linh Trung, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03250 (220) 05.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; kẹo chứa 
thuốc;  viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho mục đích dược phẩm.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo, kẹo bạc hà, viên ngậm hình thoi (kẹo). 
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(210) 4-2015-03270 (220) 05.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.13; 25.5.25 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Tổng công ty công nghiệp 

Hóa Chất Mỏ - Vinacomin   (VN)

Phố Phan Đình Giót, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 07: Máy dùng để phối trộn, sản xuất thuốc nổ, vật liệu nổ; máy bơm nước dùng 

cho mục đích bơm nước tại các điểm khoan, nổ mìn.  
 

Nhóm 09: Phần mềm (chương trình) máy tính dùng cho máy phối trộn, sản xuất thuốc nổ; 
máy móc và dụng cụ để thử nghiệm thuốc nổ, vật liệu nổ; thiết bị bảo hộ phòng chống tai 
nạn cá nhân.  

 
 

 
(210) 4-2015-03271 (220) 05.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty tôn Phương Nam   (VN)

Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 06: Tôn mạ kẽm, mạ màu, tôn lạnh, tôn lạnh màu dạng cuộn; tôn cán sóng vuông, 

sóng ngói; các sản phẩm hàng hoá khác được chế biến từ tôn mạ kẽm, mạ màu, tôn lạnh, 
tôn lạnh màu như: cửa buồng tắm, cửa cuốn, khung cửa sổ, khung xà gồ.  

 
 

 
(210) 4-2015-03272 (220) 05.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty tôn Phương Nam   (VN)

Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 06: Tôn mạ kẽm, mạ màu, tôn lạnh, tôn lạnh màu dạng cuộn; tôn cán sóng vuông, 

sóng ngói; các sản phẩm hàng hoá khác được chế biến từ tôn mạ kẽm, mạ màu, tôn lạnh, 
tôn lạnh màu như: cửa buồng tắm, cửa cuốn, khung cửa sổ, khung xà gồ.  
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(210) 4-2015-03273 (220) 05.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty tôn Phương Nam   (VN)

Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 06: Tôn mạ kẽm, mạ màu, tôn lạnh, tôn lạnh màu dạng cuộn; tôn cán sóng vuông, 

sóng ngói; các sản phẩm hàng hoá khác được chế biến từ tôn mạ kẽm, mạ màu, tôn lạnh, 
tôn lạnh màu như: cửa buồng tắm, cửa cuốn, khung cửa sổ, khung xà gồ.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03274 (220) 05.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty tôn Phương Nam  (VN) 

Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 06: Tôn mạ kẽm, mạ màu, tôn lạnh, tôn lạnh màu dạng cuộn; tôn cán sóng vuông, 

sóng ngói; các sản phẩm hàng hoá khác được chế biến từ tôn mạ kẽm, mạ màu, tôn lạnh, 
tôn lạnh màu như: cửa buồng tắm, cửa cuốn, khung cửa sổ, khung xà gồ.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03275 (220) 05.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty Tôn Phương Nam  (VN) 

Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 06: Tôn mạ kẽm, mạ màu, tôn lạnh, tôn lạnh màu dạng cuộn; tôn cán sóng vuông, 

sóng ngói; các sản phẩm hàng hoá khác được chế biến từ tôn mạ kẽm, mạ màu, tôn lạnh, 
tôn lạnh màu như: cửa buồng tắm, cửa cuốn, khung cửa sổ, khung xà gồ. 
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(210) 4-2015-03276 (220) 05.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty Tôn Phương Nam   (VN)

Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 06: Tôn mạ kẽm, mạ màu, tôn lạnh, tôn lạnh màu dạng cuộn; tôn cán sóng vuông, 

sóng ngói; các sản phẩm hàng hoá khác được chế biến từ tôn mạ kẽm, mạ màu, tôn lạnh, 
tôn lạnh màu như: cửa buồng tắm, cửa cuốn, khung cửa sổ, khung xà gồ. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03277 (220) 05.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty Tôn Phương Nam   (VN)

Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 06: Tôn mạ kẽm, mạ màu, tôn lạnh, tôn lạnh màu dạng cuộn; tôn cán sóng vuông, 

sóng ngói; các sản phẩm hàng hoá khác được chế biến từ tôn mạ kẽm, mạ màu, tôn lạnh, 
tôn lạnh màu như: cửa buồng tắm, cửa cuốn, khung cửa sổ, khung xà gồ. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03278 (220) 05.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty Tôn Phương Nam   (VN)

Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 06: Tôn mạ kẽm, mạ màu, tôn lạnh, tôn lạnh màu dạng cuộn; tôn cán sóng vuông, 

sóng ngói; các sản phẩm hàng hoá khác được chế biến từ tôn mạ kẽm, mạ màu, tôn lạnh, 
tôn lạnh màu như: cửa buồng tắm, cửa cuốn, khung cửa sổ, khung xà gồ. 
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(210) 4-2015-03280 (220) 05.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) REDEYE CO., LTD.  (KR) 

B-2003,131 (Gasan-dong, BYCHiCity 
Knowledge Industry Center), Gasan 
digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 26: Tóc giả; ruy băng buộc tóc; cặp tóc; đồ trang trí tóc (không làm bằng kim loại 

quý); cặp tóc (không làm bằng kim loại quý); đồ trang trí mũ (không làm bằng kim loại 
quý); huy hiệu để đeo (không làm bằng kim loại quý); đồ trang trí thắt lưng (không làm 
bằng kim loại quý); cặp tóc kiểu cách độc đáo để trang trí (không làm bằng kim loại quý); 
cặp kẹp mái (không làm bằng kim loại quý); trâm cài tóc (không làm bằng kim loại quý). 

 
 

 
(210) 4-2015-03368 (220) 06.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.2; 26.3.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đại Song Phát  (VN) 

18/2 Trung Lang, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo choàng; cà vạt; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, áo choàng, túi xách, cà vạt, giày dép, mũ nón.  
 
 

 
(210) 4-2015-03395 (220) 06.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.3.20; 5.13.4; 24.13.1; 2.9.14; A2.9.15; 

26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ tươi 

(540) 

  

(731) Bệnh viện Đại học Quốc gia 

Hà Nội   (VN) 

144 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Bệnh viện; dịch vụ y tế, khám chữa bệnh.  
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(210) 4-2015-03399 (220) 06.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường  (VN) 

Lô C23A khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Khung nhà bằng kim loại dùng cho xây dựng; trần nhà bằng kim loại; khung 

kim loại cho xây dựng; vách ngăn bằng kim loại; rầm nhà bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-03403 (220) 06.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

TỶ ĐỆ   (VN) 

551 Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bóng đèn, đèn điện - đèn sạc, mua bán hàng điện tử như: máy thu 

hình (tivi), loa, máy tăng âm (ampli), ống nói (micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình 
kỹ thuật số và thiết bị của chúng, mua bán hàng điện lạnh như: máy lạnh, máy giặt, tủ 
lạnh, tủ đông, tủ ướp rượu, máy lọc nước, máy nước nóng, máy rửa chén, máy sấy quần 
áo, máy lọc không khí, máy nước nóng lạnh, tủ mát - tủ giữ lạnh và thiết bị của chúng, 
mua bán thiết bị viễn thông như: điện thoại và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị tin học 
như: máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính để bàn, màn hình máy vi tính, máy in 
văn phòng, máy scan, máy fax, máy hủy giấy, dàn loa vi tính và thiết bị của chúng, mua 
bán thiết bị kỹ thuật số như: máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm và thiết bị của chúng, 
mua bán thiết bị giải trí như: máy nghe nhạc mp3, mp4, đầu phát HD, máy chơi game, từ 
điển điện tử, bút thông minh, mua bán đồ gia dụng như: quạt điện - quạt máy, bàn ủi - bàn 
là, máy hút bụi, bình lọc nước, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy 
pha cà phê, máy vắt cam, máy đánh trứng, máy làm sữa chua và thiết bị của chúng, mua 
bán thiết bị nhà bếp như: nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp ga-bếp điện-bếp từ, lò vi sóng, lò 
nướng, vỉ nướng, lẩu điện, nồi, xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa chén, ấm nước, bình 
nước và thiết bị của chúng, mua bán máy móc, dụng cụ thiết bị làm đẹp và chăm sóc sức 
khỏe, mua bán dụng cụ cầm tay như: búa, cưa, kìm, cà lê, mỏ lết, mổ khóa, két sắt, đèn 
pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy mài và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị 
điện cơ như: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, công tắc điện, máy phát 
điện, máy bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của chúng, mua bán hàng may mặc và 
phụ kiện thời trang; mua bán lương thực thực phẩm, nước giải khát; mua bán máy móc 
dùng trong nông nghiệp như: máy gieo hạt, máy thu hoạch rau, củ, quả, hạt, máy gặt lúa, 
máy sát lúa, máy sấy khô, máy phun thuốc, máy gặt cỏ, máy tỉa cành. 
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(210) 4-2015-03426 (220) 06.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm BE LA  

(VN) 

2/22 (lô A14) Lê Đức Thọ, phường 7, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm (kem dưỡng trắng da; kem ngừa mụn; kem chống nám; son môi; 

phấn trang điểm; phấn má hồng; phấn mắt; bút chì kẻ mắt). 
 

 
(210) 4-2015-03427 (220) 06.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh lam 
(731) Công ty TNHH Người Đẹp  (VN) 

20A/7 đường 17, Dương Quảng Hàm, 
phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm (kem dưỡng trắng da; kem ngừa mụn; kem chống nám; son môi; 

phấn trang điểm; phấn má hồng; phấn mắt; bút chì kẻ mắt). 
 

 
(210) 4-2015-03461 (220) 06.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 26.15.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) OISHI GROUP PUBLIC CO., LTD.  

(TH) 
No.57 Park Ventures Ecoplex, 19-20th 
Floor, Wireless Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở trà, trà xanh pha sẵn, đồ uống trên cơ sở cà phê, 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước khoáng (đồ uống), nước có ga, nước uống, nước ép 
trái cây, nước ép rau (đồ uống), đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
dùng cho mục đích y tế), đồ uống có ga không cồn, đồ uống bổ sung các chất điện giải 
cho mục đích chung (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế), đồ uống thể 
thao (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế) và đồ uống tăng lực (đồ uống 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
811 

không cồn, không dùng cho mục đích y tế), nước sô đa, đồ uống từ cây cỏ (đồ uống 
không cồn, không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-03467 (220) 06.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Medibest  

(VN) 

Số 21, ngõ 71 đường Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng.  

 

 
(210) 4-2015-03468 (220) 06.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Medibest  

(VN) 

Số 21, ngõ 71 đường Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng.  

 

 
(210) 4-2015-03479 (220) 06.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thế Kỷ Ngày Nay  (VN) 

6 đường 7A, cư xá Bình Thới, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất chống rỉ (chống sét) dùng cho công nghiệp và dùng cho xe ô tô và xe gắn 

máy. 
 

Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy rửa, làm sạch dùng cho khuôn mẫu công nghiệp và dùng cho 
xe ô tô và xe gắn máy. 
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(210) 4-2015-03500 (220) 09.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A9.7.22; 7.3.11 
(591) Đỏ, đen, ghi 
(731) Công ty cổ phần Trò chơi 

Giáo dục Trực tuyến   (VN) 

Tầng 10, tòa nhà Center Building, số 1 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm có thể tải xuống được; dữ liệu điện tử có thể tải xuống được; 

tệp tin dữ liệu, hình ảnh, âm thanh có thể tải xuống được; phần mềm máy tính có thể tải 
xuống được; phần mềm cho phép đưa, đăng tải, tải về, chia sẻ thông tin, âm thanh hình 
ảnh, ứng dụng đa phương tiện lên mạng Internet và các phương tiện truyền thông khác; 
giao diện chương trình ứng dụng cho phép người phát triển tích hợp hình ảnh nội dung và 
các chức năng của nó lên website, các phần mềm ứng dụng và thiết bị khác.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; cung cấp tiện ích giải trí cụ thể là cung cấp địa chỉ 
website có chức năng cho phép người sử dụng tự xây dựng nội dung bao gồm cả âm 
thanh, hình ảnh, dữ liệu thông qua Internet hoặc mạng truyền thông khác về các môn học, 
chủ đề khác nhau thuộc lĩnh vực giải trí, văn hóa, giáo dục; cung cấp thông tin về các clíp 
âm thanh, hình ảnh, phim và các ứng dụng đa phương tiện khác có mục đích giáo dục, 
giải trí; thư viện điện tử; xuất bản sách, báo điện tử trực tuyến; tổ chức các cuộc thi mang 
tính giáo dục, giải trí.   

 
 
 

 
(210) 4-2015-03540 (220) 09.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.23 
(731) SHENZHEN TOPLUX INDUSTRIAL 

CO.,LTD.  (CN) 
2F, No.26 Building, XuRi Industrial 
Pack, Donghuan 1st Road, Longhua New 
District, Shenzhen, China 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Hộp (bao) đựng điện thoại di động; túi đựng máy tính xách tay; máy tính bảng; 

thiết bị đếm bước chân; rađiô; thiết bị ngoại vi máy vi tính. 
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(210) 4-2015-03587 (220) 09.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) EASY BIO, INC.  (KR) 

3rd Floor, Union Center B/D 310, 
Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Chế phẩm để vỗ béo cho động vật; sản phẩm lót ổ cho gia cầm đẻ trứng; thức 

ăn cho động vật; thức ăn vỗ béo cho động vật; gia vị dùng cho thức ăn của động vật; thức 
ăn được chế biến theo công thức dùng cho động vật.  

 

 
(210) 4-2015-03589 (220) 09.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) PREMIER OIL INDUSTRIES SDN 

BHD  (MY) 
No. 3, Jalan Gangsa, Kawasan 
Perusahaan Banting, 42700 Banting, 
Selangor, Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho vật nuôi có dạng đồ chơi; xương 

và gậy có thể ăn được cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho động vật; chế phẩm thức ăn cho 
động vật.  

 

 
(210) 4-2015-03593 (220) 09.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 86360918 08.08.2014 US 

86360920 08.08.2014 US 
  
(731) PRIVORO LLC  (US) 

2177 E. Warner Road, Suite 103, Tempe, 
Arizona 85284, USA  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, cụ thể là, chương trình máy tính, ứng dụng máy tính; thiết 

bị điện tử và phi điện tử dùng để tăng cường sự riêng tư, bảo mật và an toàn; phần mềm hệ 
thống điều hành máy tính, cụ thể là, chương trình máy tính, và thiết bị điện tử được tải 
hoặc làm việc với phần mềm này bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết bị liên quan đến 
sự riêng tư, bảo mật và an toàn; giao diện lập trình ứng dụng (APIs) được dùng như một 
giao diện bởi các bộ phận phần mềm giao tiếp với nhau kết nối với các thiết bị điện tử liên 
quan đến sự riêng tư, bảo mật và an toàn; phần mềm dùng trong vận hành thiết bị và phụ 
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tùng điện tử và kỹ thuật số; vật đỡ, hộp đựng, túi, tấm phủ, thiết bị truyền phát, tấm chắn 
và thiết bị che chắn, mặt nạ, khối chặn dùng trong kết nối với thiết bị điện tử. 

 
Nhóm 42: Cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được để 
truy cập, cập nhật, truyền phát và chia sẻ thông tin liên quan đến sự riêng tư, bảo mật và 
an toàn; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được, bao 
gồm chương trình máy tính và ứng dụng máy tính, dùng để đồng bộ hóa, chia sẻ dữ liệu 
và thông tin trên và giữa các thiết bị điện tử liên quan đến sự riêng tư, bảo mật và an toàn. 

 

 
(210) 4-2015-03594 (220) 09.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 86361576 08.08.2014 US 

86361597 08.08.2014 US 
(531) 3.1.16; 3.1.8; A3.1.24; 26.13.25 
(731) PRIVORO LLC   (US) 

2177 E. Warner Road, Suite 103, Tempe, 
Arizona 85284, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, cụ thể là, chương trình máy tính, ứng dụng máy tính; thiết 

bị điện tử và phi điện tử dùng để tăng cường sự riêng tư, bảo mật và an toàn; phần mềm hệ 
thống điều hành máy tính, cụ thể là, chương trình máy tính, và thiết bị điện tử được tải 
hoặc làm việc với phần mềm này bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết bị liên quan đến 
sự riêng tư, bảo mật và an toàn; giao diện lập trình ứng dụng (APIs) được dùng như một 
giao diện bởi các bộ phận phần mềm giao tiếp với nhau kết nối với các thiết bị điện tử liên 
quan đến sự riêng tư, bảo mật và an toàn; phần mềm dùng trong vận hành thiết bị và phụ 
tùng điện tử và kỹ thuật số; vật đỡ, hộp đựng, túi, tấm phủ, thiết bị truyền phát, tấm chắn 
và thiết bị che chắn, mặt nạ, khối chặn dùng trong kết nối với thiết bị điện tử.  

 
Nhóm 42: Cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được để 
truy cập, cập nhật, truyền phát và chia sẻ thông tin liên quan đến sự riêng tư, bảo mật và 
an toàn; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được, bao 
gồm chương trình máy tính và ứng dụng máy tính, dùng để đồng bộ hóa, chia sẻ dữ liệu 
và thông tin trên và giữa các thiết bị điện tử liên quan đến sự riêng tư, bảo mật và an toàn. 

 

 
(210) 4-2015-03612 (220) 09.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3; 26.1.6 
(591) Xanh lam, xanh lơ 
(731) ST TECHNOS INC.   (JP) 

3-1-8, Hoshigaura-Minami, Kushiro-Shi, 
Hokkaido 084-0913 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị khử trùng nước biển, bộ phận và phụ kiện của thiết bị khử trùng nước 
biển.  

 
 

 
(210) 4-2015-03613 (220) 09.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh 
(731) ST TECHNOS INC.   (JP) 

3-1-8, Hoshigaura-Minami, Kushiro-Shi, 
Hokkaido 084-0913 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị khử trùng nước biển, bộ phận và phụ kiện của thiết bị khử trùng nước 

biển. 
 
 

 
(210) 4-2015-03615 (220) 09.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Đồng Gia 

Thịnh  (VN) 

Số 2, ngõ 103, đường Văn Cao, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 

 
 

 
(210) 4-2015-03636 (220) 10.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) THE FW DE KLERK FOUNDATION  

(ZA) 
Zeezicht Building, Tyger Hills Office 
Park, 163 Hendrik Verwoerd Drive, 
Plattekloof, 7500, Cape Town, South 
Africa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 
thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2015-03644 (220) 10.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.1.25; 26.1.1 
(591) Xanh ngọc, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn đầu tư Vĩnh Thịnh  (VN) 

133/11 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán bánh, kẹo, cà phê, chè, ca cao, bột ngũ cốc, thực phẩm chế biến sẵn, 

thịt, cá đã chế biến, rượu, bia, nước giải khát, nước uống tinh khiết, si rô. 
 

 
(210) 4-2015-03653 (220) 10.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SA VI  (VN) 

Lô Z01-02-03a, Khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường  Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh. 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03667 (220) 10.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 25.5.2; 3.9.1; A3.9.12; 

A3.9.8 
(591) Trắng, đỏ, đen, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt 
(731) Hội nông dân xã Tân Thành - 

thành phố Cà Mau   (VN) 

ấp 5, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Cá chế biến.  
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Nhóm 31: Cá sống; cá giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán cá sống, cá chế biến, cá giống, thực phẩm chế biến từ cá; tiếp thị để 
bán hàng. 

 

 
(210) 4-2015-03675 (220) 10.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải trí và 

quảng bá thể thao Sài Gòn  

(VN) 

25A Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 

tính, đĩa ghi; đĩa compact; phương tiện ghi kĩ thuật số. 
 

Nhóm 18: Balô; túi du lịch, vali, ô (dù).  
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý và không được mạ bằng những kim loại ấy); thủy tinh thô và sơ chế (trừ kính dùng 
trong xây dựng). 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; tất (vớ); mũ (nón). 

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây, nước uống có gaz; sirô dùng cho 
đồ uống. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh, hoạt động văn 
phòng cụ thể là: lập các báo cáo thống kê; báo cáo kế toán; sao chụp tài liệu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục, dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ 
giáo dục; tổ chức các cuộc thi thể thao, tổ chức các cuộc thi văn hóa. 

 

 
(210) 4-2015-03682 (220) 10.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Đỗ Xuân Sơn  (VN) 

54/377 Lương Ngọc Quyến, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
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(210) 4-2015-03683 (220) 10.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH khóa Huy 

Hoàng   (VN) 

Khu công nghiệp Quang Minh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Đồ thủ công mỹ nghệ bằng kim loại thường cụ thể là đĩa kỉ niệm; đồ nghệ 

thuật bằng kim loại thường là tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại thường; khóa cửa; bản lề 
cửa; chốt cửa; tay nắm cửa (tất cả đều làm bằng kim loại).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03694 (220) 10.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.1; A26.4.24 
(731) ENTERPRISE HOLDINGS, INC.  (US) 

600 Corporate Park Drive, St. Louis, 
Missouri 63105, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe cộ và cho thuê dài hạn xe cộ; dịch vụ đặt chỗ cho thuê xe 

cộ và cho thuê dài hạn xe cộ. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03695 (220) 10.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh 
(731) CPC CORPORATION, TAIWAN  (TW) 

No.3, Songren Rd., Sinyi District, Taipei 
City 11010, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp; dầu để bôi trơn; dầu động cơ; sáp công nghiệp.  
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(210) 4-2015-03696 (220) 10.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.17; A26.11.8; A18.5.3 
(731) DAH JIUH ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
No. 97-3, Tze Chyang Rd., Wufeng 
Dist., Taichung City, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy đóng giày; máy móc dùng cho công nghiệp cao su (trừ máy làm lốp xe); 

máy móc dùng cho công nghiệp chất dẻo; máy phun tạo chất dẻo; máy tạo chất trùng hợp.  
 

 
(210) 4-2015-03706 (220) 10.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Cơ sở Thuận Hoà (Hộ kinh 

doanh Thuận Hoà)  (VN) 

Sạp L10, L11, tầng trÖt TT TM DV An 
Đông, 34-36 An Dương Vương, phường 
9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; giày da, dép da; dép nhựa.  

 

 
(210) 4-2015-03728 (220) 11.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.5; 24.13.1 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, xanh dương, 

xanh dương đậm, đỏ, hồng, đen 
(731) Công ty cổ phần Fim Plus  (VN)

Số 99, ngõ 64 Kim Giang, phường Kim 
Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng để truyền và hiển thị nội dung kỹ thuật số, tác phẩm 

âm thanh, tác phẩm nghe nhìn, xuất bản phẩm điện tử, sách, phim và âm nhạc; phần mềm 
máy tính dùng để trình duyệt và truy cập nội dung kỹ thuật số, trò chơi trên máy tính, tác 
phẩm âm thanh, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm nghe nhìn, xuất bản phẩm điện tử, sách, 
phim và âm nhạc; bộ giải mã tín hiệu truyền hình; bộ tích hợp truyền thông đa phương 
tiện; thiết bị để xử lý dữ liệu; đầu đọc đa phương tiện, bao gồm phần cứng để đọc nội 
dung audio và video (nghe nhìn), phần mềm lưu giữ và sắp xếp nội dung video. 
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Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quản lý giao dịch kinh doanh trực tuyến; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến nội dung kỹ thuật số là tác phẩm âm thanh, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm 
nghe nhìn, chương trình truyền hình, xuất bản phẩm, sách, báo, phim và âm nhạc được 
định dạng để truyền và hiển thị bằng kỹ thuật số, chương trình phần mềm máy tính, trò 
chơi trên máy tính; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tác phẩm âm thanh, tác phẩm hình 
ảnh, tác phẩm nghe nhìn, xuất bản phẩm điện tử, sách, phim và âm nhạc; dịch vụ bán 
buôn hoặc bán lẻ các thiết bị để lưu trữ và xử lý dữ liệu, đầu đọc đa phương tiện, bộ tích 
hợp truyền thông đa phương tiện, bộ giải mã tín hiệu truyền hình, phần mềm máy tính; 
biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính. 

 
Nhóm 38: Truyền hình; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ cung cấp phòng nói 
chuyện trên internet; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; cấp quyền truy cập vào 
cơ sở dữ liệu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cho thuê phim điện ảnh; dịch vụ giới thiệu phim; sản xuất 
phim; cung cấp video trực tuyến, không tải về; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 

 
 

 
(210) 4-2015-03743 (220) 11.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; A5.3.15; 3.7.16; 4.3.20 
(591) Trắng, đỏ, da cam, xanh dương, xanh 

dương đậm, xanh lá cây 
(731) TRAN MICHAEL HUNG  (US) 

13212 Galway Street, Garden Grove, CA 
92844, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân vi sinh dạng hạt, dạng nước, dạng bột. 

 
 

 
(210) 4-2015-03744 (220) 11.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.16; 4.3.20 
(591) Trắng, đỏ, da cam, xanh dương đậm, 

xanh lá cây 
(731) TRAN MICHAEL HUNG  (US) 

13212 Galway Street, Garden Grove, CA 
92844, USA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân vi sinh dạng hạt, dạng nước, dạng bột. 
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(210) 4-2015-03745 (220) 11.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.16; 4.3.20 
(591) Trắng, đỏ, da cam, xanh dương đậm, 

xanh lá cây 
(731) TRAN MICHAEL HUNG  (US) 

13212 Galway Street, Garden Grove, CA 
92844, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân vi sinh dạng hạt, dạng nước, dạng bột. 

 

 
(210) 4-2015-03746 (220) 11.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.16; 4.3.20 
(591) Trắng, đỏ, da cam, xanh dương đậm, 

xanh lá cây 
(731) TRAN MICHAEL HUNG  (US) 

13212 Galway Street, Garden Grove, CA 
92844, USA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân vi sinh dạng hạt, dạng nước, dạng bột. 

 

 
(210) 4-2015-03782 (220) 11.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 11.3.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ BIG  (VN)

27/119 Trần Đăng Ninh, phường Trần 
Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định 

 
(511)   Nhóm 29: Cá đã chế biến; thức ăn chế biến từ cá; thịt bò khô; mực khô; thịt trâu khô; tôm 

không còn sống.  
 

 
(210) 

 

4-2015-03787 

 
(220) 

 
11.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21; 5.3.6 
(591) Xanh dương đậm, đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Lê Thị Tuyết Minh  (VN) 

Số 53/187 Phan Đình Phùng, phường 
Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng phục vụ.  
 
 

 
(210) 4-2015-03794 (220) 11.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12 
(731) JIANXIN RUBBER (FUJIAN) 

CO.,LTD.  (CN) 
Xiaowutang Industrial Area, Lingyuan 
Street Office, Jinjiang City, Fujian, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 12: Săm, lốp ô tô, đầu máy xe lửa; xe ô tô; xe đạp, goòng đẩy tay 4 bánh; bánh xe 

cộ.  
 
 

 
(210) 4-2015-03812 (220) 11.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 26.3.1 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết bị chiếu sáng Mega   (VN)

C12B đường Bà Hom, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện; mua bán thiết bị chiếu sáng.  

 
 

 
(210) 4-2015-03813 (220) 11.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết bị chiếu sáng Mega   (VN)

C12B đường Bà Hom, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị chiếu sáng và nguyên vật liệu phụ kiện. 
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(210) 4-2015-03814 (220) 11.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.1; 22.1.16 
(591) Xanh lá cây, đen, xanh lá cây nhạt, trắng
(731) Công ty cổ phần Cầm Tiên E 

RA TO   (VN) 

107 Tôn Dật Tiên, CR2-22-23-24 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo, dịch vụ đào tạo âm nhạc.  

 

 
(210) 4-2015-03823 (220) 11.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hanel   (VN) 

Số 2 Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Truyện tranh điện tử có thể tải xuống được; sách điện tử có thể tải xuống được; 

phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để xem truyện tranh điện tử, sách điện tử; 
phim hoạt hình; phần mềm trò chơi điện tử; thiết bị đọc sách điện tử.  

 
Nhóm 16: Sách; truyện tranh; lịch; tạp chí (định kỳ); sổ tay hướng dẫn; xuất bản phẩm 
dạng in.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi mô hình các nhân vật và phụ kiện 
đi kèm.  

 

 
(210) 4-2015-03835 (220) 12.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 7.3.2; 26.4.7 
(731) C B.M.(HK) CO., LTD  (HK) 

Unit 17,9/F, Tower A, New Mandarin 
Plaza, No. 14, Science Museum Road, 
Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; cửa sổ hai cánh bằng kim loại; tấm trượt bằng kim loại; kim 
loại chống ma sát; tay nắm cửa bằng kim loại; khóa cửa; con lăn bằng kim loại; chốt cửa 
bằng kim loại; then cửa bằng kim loại; hợp kim sắt silic; đai bằng kim loại; bản lề bằng 
kim loại. 

 
 

 
(210) 4-2015-03836 (220) 12.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) DULUTH HOLDINGS INC.  (US) 

170 Countryside Drive, P.O. Box 409, 
Belleville, Wisconsin 53508, United 
States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi; balô; cặp đựng giấy tờ; túi đựng dụng cụ (túi rỗng); ví tiền. 
 

Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); đồ đi chân; găng tay (trang phục); đồ đội đầu; bộ áo 
liền quần; quần đùi ống rộng; áo sơ mi; quần soóc; quần giả váy; tất; dây đeo quần; áo len 
dài tay; quần áo lót. 

 
 

 
(210) 4-2015-03840 (220) 12.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Alo360.com  

(VN) 

131 Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố đa năng; máy sinh tố cầm tay; máy giặt; máy xay cà phê; máy 

nghiền rau quả. 
 

Nhóm 08: Bàn là điện; bàn là hơi nước (không dùng điện). 
 

Nhóm 11: Bếp hồng ngoại; bếp từ; nồi áp suất; nồi cơm điện; ấm đun nước (dùng điện); 
bình đun nước (dùng điện); máy luộc trứng; máy sấy tóc; máy duỗc tóc; máy tạo kiểu tóc; 
máy triệt lông (dùng cho người); hộp ủ nóng cơm (dùng điện); máy làm sữa chua. 

 
Nhóm 21: Hộp đựng cơm; hộp ủ cơm (không dùng điện); ly giữ nhiệt; bình giữ nhiệt 
(phích); bộ lau nhà. 
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(210) 4-2015-03864 (220) 12.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

môi trường Toàn Á  (VN) 

Số 29, ngõ 1, khu tập thể Trung đoàn 17, 
xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán thiết bị lọc nước, máy lọc không khí, máy nước nóng năng lượng mặt 

trời, máy làm nước nóng bằng khí nhiệt, máy hút ẩm, tạo ẩm. 
 

 
(210) 4-2015-03869 (220) 12.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Wilson Việt 

Nam  (VN) 

Số 13, ngách 33, ngõ 521, đường Trương 
Định, phường Tân Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vách ngăn không bằng kim loại; sàn không 

bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-03871 (220) 12.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Nguyên 

Sài Gòn   (VN) 

Số 31 ngõ 325/45 phố Kim Ngưu, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu quần, áo, giầy, dép, mũ nón; mua bán túi xách tay, 
vali, túi đeo lưng, ví da.  
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(210) 4-2015-03872 (220) 12.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.3; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Nguyên 

Sài Gòn  (VN) 

Số 31 ngõ 325/45 phố Kim Ngưu, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu quần, áo, giầy, dép, mũ nón; mua bán túi xách tay, 
vali, túi đeo lưng, ví da.  

 
 

 
(210) 4-2015-03873 (220) 12.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Nguyên 

Sài Gòn   (VN) 

Số 31 ngõ 325/45 phố Kim Ngưu, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu quần, áo, giầy, dép, mũ nón; mua bán túi xách tay, 
vali, túi đeo lưng, ví da. 

 
 

 
(210) 4-2015-03876 (220) 12.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) GUANGZHOU EUROSUN PISTON 

CO., LTD.  (CN) 
West of Dongfeng Road, Auto City, 
Tanbu Town, Huadu District, Guangzhou 
City, Guangdong, 510800, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 07: Vòng găng pít-tông; pít-tông (bộ phận của máy hoặc động cơ); pít-tông cho xi 

lanh; trục quay; vòi (bộ phận của máy móc, động cơ hoặc mô tơ); đầu xi lanh cho động 
cơ.  
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(210) 4-2015-03890 (220) 12.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Song 

Phương   (VN) 

814 An Dương Vương, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ cầm tay như: tua vít, dao cắt, mũi khoan, búa, cưa, kìm, cà lê, 

mỏ lết, mỏ khóa, két sắt, đèn pin, máy khoan, máy cưa, máy mài và dụng cụ cầm tay thao 
tác thủ công, phụ kiện trang trí nội thất, hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, hàng 
ngũ kim; mua bán phụ kiện bàn ghế giường tủ, bản lề bằng kim loại, then chốt bằng kim 
loại, thanh ray bằng kim loại dùng trong ngăn kéo, khóa bằng kim loại, bánh xe bằng kim 
loại dùng cho đồ nội thất, ổ khóa, cửa sổ, linh kiện cho cửa và cửa sổ, tấm chống tiếng ồn 
cho cửa sổ, hóa chất, hạt nhựa, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, máy lọc nước, máy 
nước nóng, máy rửa chén, máy sấy quần áo, máy lọc không khí, máy nước nóng lạnh, tủ 
mát - tủ giữ lạnh và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị viễn thông như: điện thoại và 
thiết bị của chúng; mua bán thiết bị tin học như: máy tính xách tay, máy tính bảng, máy 
tính để bàn, màn hình máy vi tính, máy in văn phòng, máy scan, máy fax, máy hủy giấy, 
dàn loa vi tính và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị kỹ thuật số như: máy ảnh, máy 
quay phim, máy ghi âm và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị giải trí như: máy nghe 
nhạc mp3, mp4, đầu phát HD, máy chơi game, từ điển điện tử, bút thông minh; mua bán 
đồ gia dụng như: quạt điện quạt máy, bàn ủi - bàn là, đèn điện - đèn sạc, máy hút bụi, 
bình lọc nước, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy pha cà phê, máy 
vắt cam, máy đánh trứng, máy làm sữa chua và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị nhà 
bếp như: nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp gas-bếp điện- bếp từ, lò vi sóng, lò nướng, vỉ 
nướng, lẩu điện, nồi, xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa chén, ấm nước, máy hâm thức 
ăn, máy tiệt trùng siêu tốc; mua bán máy móc, dụng cụ thiết bị làm đẹp và chăm sóc sức 
khỏe; mua bán điện cơ như: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, công tắc 
điện, máy phát điện, máy bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của chúng, hàng thủ 
công mỹ nghệ, mỹ phẩm, hàng may mặc, vải, công nghệ phẩm, phụ tùng ô tô- mô tô- xe 
gắn máy, lương thực, thực phẩm; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-03891 (220) 12.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.3.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Song 

Phương   (VN) 

814 An Dương Vương, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ cầm tay như: tua vít, dao cắt, mũi khoan, búa, cưa, kìm, cà lê, 
mỏ lết, mỏ khóa, két sắt, đèn pin, máy khoan, máy cưa, máy mài và dụng cụ cầm tay thao 
tác thủ công, phụ kiện trang trí nội thất, hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, hàng 
ngũ kim; mua bán phụ kiện bàn ghế giường tủ, bản lề bằng kim loại, then chốt bằng kim 
loại, thanh ray bằng kim loại dùng trong ngăn kéo, khóa bằng kim loại, bánh xe bằng kim 
loại dùng cho đồ nội thất, ổ khóa, cửa sổ, linh kiện cho cửa và cửa sổ, tấm chống tiếng ồn 
cho cửa sổ, hóa chất, hạt nhựa, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, máy lọc nước, máy 
nước nóng, máy rửa chén, máy sấy quần áo, máy lọc không khí, máy nước nóng lạnh, tủ 
mát - tủ giữ lạnh và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị viễn thông như: điện thoại và 
thiết bị của chúng; mua bán thiết bi tin học như: máy tính xách tay, máy tính bảng, máy 
tính để bàn, màn hình máy vi tính, máy in văn phòng, máy scan, máy fax, máy hủy giấy, 
dàn loa vi tính và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị kỹ thuật số như: máy ảnh, máy 
quay phim, máy ghi âm và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị giải trí như: máy nghe 
nhạc mp3, mp4, đầu phát HD, máy chơi game, từ điển điện tử, bút thông minh; mua bán 
đồ gia dụng như: quạt điện quạt máy, bàn ủi - bàn là, đèn điện - đèn sạc, máy hút bụi, 
bình lọc nước, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy pha cà phê, máy 
vắt cam, máy đánh trứng, máy làm sữa chua và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị nhà 
bếp như: nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp gas-bếp điện- bến từ, lò vi sóng, lò nướng, vỉ 
nướng, lẩu điện, nồi, xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa chén, ấm nước, máy hâm thức 
ăn, máy tiệt trùng siêu tốc; mua bán máy móc, dụng cụ thiết bị làm đẹp và chăm sóc sức 
khỏe; mua bán điện cơ như: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, công tắc 
điện, máy phát điện, máy bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của chúng, hàng thủ 
công mỹ nghệ, mỹ phẩm, hàng may mặc, vải, công nghệ phẩm, phụ tùng ô tô- mô tô- xe 
gắn máy, lương thực, thực phẩm; quảng cáo. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03898 (220) 12.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư ALL FREE 

LIFE  (VN) 

Số 339, đường Nguyễn Khang, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Biển quảng cáo điện tử. 
 

Nhóm 16: Biển quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; áp phích quảng cáo; tờ quảng cáo.  
 
 
 
 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
829 

(210) 4-2015-03920 (220) 12.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.1.1; A11.3.7; 26.1.2 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Tiền Kim Ngó  (VN) 

510 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán phở.  

 

 
(210) 4-2015-03938 (220) 12.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) CHONG KUN DANG 

PHARMACEUTICAL CORP.  (KR) 
8 Chungjeong-ro, Seodaemun-gu, Seoul 
120-756, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm chống bệnh tiểu đường; thuốc hạ đường huyết; thuốc và các chế 

phẩm thú y; thuốc cho các giác quan; chất làm ảnh hưởng đến sự trao đổi chất; chế phẩm 
dược phẩm để điều chỉnh hệ miễn dịch; dược phẩm cho các cơ quan tiết niệu; dược phẩm 
để điều trị các bệnh về xương; dược phẩm để điều trị cho các cơ quan tiêu hóa; chế phẩm 
dược phẩm cho các bệnh tim mạch; các chế phẩm dược sử dụng cho nhãn khoa; thuốc để 
điều chỉnh các bệnh về đường tiêu hóa; các chế phẩm sinh học cho mục đích y tế; chế 
phẩm dược phẩm để điều trị ung thư; chế phẩm dược phẩm để điều trị hệ thần kinh trung 
ương; chế phẩm kháng sinh; chế phẩm dược phẩm để điều trị cho các cơ qua hô hấp; 
thuốc dị ứng. 

 

 
(210) 4-2015-03939 (220) 12.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.1.4; A3.1.24 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) DANIEL TJITRA   (ID) 

Jl. Musi No.16, Jakarta 10150, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ; giày bảo hộ; đồ đi chân bảo hộ; kính mắt bảo hộ; thiết bị bảo 

hộ dùng cho cá nhân để phòng chống tai nạn. 
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(210) 4-2015-03946 (220) 12.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.15.15 
(591) Xanh da trời, xám 
(731) LEOPALACE21 CORPORATION  (JP) 

54-11, Honcho 2-chome, Nakano-ku, 
Tokyo 164-8622, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ karaoke; cung cấp tiện nghi giải trí; 

cung cấp tiện ích giải trí; cho thuê phim điện ảnh; cho thuê máy chiếu phim và phụ tùng 
của máy chiếu phim; cho thuê máy thu thanh và máy thu hình; cung cấp tiện nghi thể 
thao; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức khỏe); cung cấp các tiện 
nghi sử dụng cho chơi gôn; cho thuê sân bãi thể thao. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); đặt chỗ khách 
sạn; đặt chỗ nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục 
vụ; căng tin; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; cung cấp thông tin về các cơ sở lưu 
trú tạm thời; cho thuê hội trường cho nhiều mục đích khác nhau. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03947 (220) 12.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) LEOPALACE21 CORPORATION  (JP) 

54-11, Honcho 2-chome, Nakano-ku, 
Tokyo 164-8622, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ karaoke; cung cấp tiện nghi giải trí; 

cung cấp tiện ích giải trí; cho thuê phim điện ảnh; cho thuê máy chiếu phim và phụ tùng 
của máy chiếu phim; cho thuê máy thu thanh và máy thu hình; cung cấp tiện nghi thể 
thao; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức khỏe); cung cấp các tiện 
nghi sử dụng cho chơi gôn; cho thuê sân bãi thể thao. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); đặt chỗ khách 
sạn; đặt chỗ nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục 
vụ; căng tin; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; cung cấp thông tin về các cơ sở lưu 
trú tạm thời; cho thuê hội trường cho nhiều mục đích khác nhau. 
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(210) 4-2015-03996 (220) 13.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 86/373,877 21.08.2014 US 

  
(731) WASHINGTON APPLE COMMISSION  

(US) 
2900 Euclid Avenue Wenatchee, 
Washington 98807 USA 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng bá tiếp thị để đẩy mạnh tiêu thụ táo. 

 
 

 
(210) 4-2015-04028 (220) 13.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.1 (540) 

 

(731) 1. Bùi Hữu Việt  (VN) 

Số 12/118/34, phố Đào Tấn, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

2. Đinh Ngọc Bình  (VN) 

Số 12/118/34, phố Đào Tấn, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre đan thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 21: Đồ gốm sứ thuỷ tinh, thủy tinh trang trí, đồ lưu niệm, cụ thể là: đĩa, chén, bát. 
 
 

 
(210) 4-2015-04053 (220) 13.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) 1-800 CONTACTS, INC., a Delaware 

(U.S.A.) corporation   (US) 
66 East Wadsworth Park Drive, Draper, 
Utah 84020, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đặt hàng trực tuyến, qua điện thoại và đặt hàng qua thư tín trong lĩnh 

vực kinh doanh kính áp tròng. 
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(210) 4-2015-04080 (220) 13.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.1.1; A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sức Trẻ  (VN) 

Lô G1, đường số 3, khu công nghiệp 
Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa các loại làm từ giấy. 

 

 
(210) 4-2015-04083 (220) 13.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.5.3; 6.1.2; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Hợp tác xã Bình Minh  (VN) 

Xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đông lạnh; thịt lợn; thịt bò; gia cầm, không còn sống. 

 

 
(210) 4-2015-04092 (220) 13.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA also 

trading as Toshiba Corporation  (JP) 
1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Kim loại không chứa sắt: kim loại kiềm. 
 

Nhóm 02: Mực (in) dùng cho máy sao chụp, dùng cho máy in và dùng cho máy fax; hộp 
mực in, đã có mực (dùng cho máy in); sơn (trừ sơn cách điện); mực in; mực in dùng cho 
máy rô-nê-ô; mực màu dùng để vẽ tranh (mực in).  

 
Nhóm 03: Chất khử mùi cho vật nuôi; chế phẩm làm thơm mát hơi thở; chất khử mùi 
dùng cho động vật; chế phẩm làm sạch giấy dán tường; chế phẩm làm sạch sàn nhà, chế 
phẩm làm sạch thảm (chế phẩm làm sạch); chế phẩm làm sạch chậu vệ sinh (chế phẩm 
làm sạch); chất tẩy dùng để giặt (chế phẩm làm sạch, không dùng trong quy trình sản suất 
và không dùng cho mục đích y tế); chất tẩy rửa dùng cho mục đích gia dụng (chế phẩm 
làm sạch, không dùng trong quy trình sản suất và không dùng cho mục đích y tế); chất tẩy 
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rửa chậu xí (chế phẩm làm sạch, không dùng trong quy trình sản suất và không dùng cho 
mục đích y tế); xà phòng và chất tẩy rửa (không dùng trong quy trình sản suất và không 
dùng cho mục đích y tế); chế phẩm xịt làm thơm mát toàn thân (mỹ phẩm); chất chống đổ 
mồ hôi (chế phẩm vệ sinh thân thể); chất khử mùi dùng cho người; mỹ phẩm và chế phẩm 
mỹ phẩm; chế phẩm làm thơm không khí; hương thơm để thắp và chất thơm. 

 
Nhóm 05: Chất khử mùi không dùng cho người hoặc động vật; chế phẩm làm trong sạch 
không khí; chế phẩm chống vi khuẩn (dùng cho mục đích y tế); thảo dược; dược phẩm; 
chất sát trùng; thuốc khử độc; chế phẩm hoá học để trị bệnh nấm mốc ở cây; chất diệt 
khuẩn cho hoá chất vệ sinh; chất khử mùi dùng cho quần áo và hàng dệt; chế phẩm khử 
mùi không khí; chất hun khói diệt côn trùng (dùng cho mục đích nông nghiệp); chất diệt 
nấm (dùng cho mục đích nông nghiệp); thuốc diệt động vật gặm nhấm (dùng cho mục 
đích nông nghiệp); thuốc trừ sâu (dùng cho mục đích nông nghiệp); thuốc diệt cỏ (chất 
diệt cỏ dại); thuốc diệt trừ sâu bọ (dùng cho mục đích nông nghiệp); chất sát khuẩn (dùng 
cho mục đích nông nghiệp); chất tẩy dùng phân tích hóa sinh dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 12: Trục của xe cộ; trục bánh xe hoặc ổ trục bánh xe (dùng phương tiện giao thông 
trên bộ); trục truyền động (dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); khớp nối trục (dùng 
cho phương tiện giao thông trên bộ) hoặc bộ nối (dùng cho phương tiện giao thông trên 
bộ); giảm xóc (dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); lò xo treo (dùng cho phương 
tiện giao thông trên bộ); phanh (dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); động cơ cho 
xe hai bánh (dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); xe đạp và các phụ tùng của 
chúng.  

 
Nhóm 29: Sản phẩm sữa; rau đông lạnh; trái cây đông lạnh; rau và quả đã chế biến.  

 
Nhóm 31: Rau tươi; lá chè (trà) tươi (chưa chế biến); quả tươi; hạt (hạt giống) và củ hành; 
cây; cỏ khô; thảm cỏ tự nhiên; hoa khô (dùng để trang trí); cây giống; cây non (cây nhỏ 
làm giống); hoa tự nhiên; mảng cỏ (thức ăn cho súc vật); cây cảnh nghệ thuật (cây 
bonsai). 

 
Nhóm 32: Đồ uống các-bon-nát (đồ uống giải khát không chứa cồn); nước ép trái cây; 
nước ép rau (đồ uống); nước sinh tố; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm 
đông sữa chua. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quản lý bán hàng nhằm thúc đẩy việc bán hàng và cung 
cấp dịch vụ bán hàng cho người khác thông qua chương trình ưu đãi gồm tem khuyến mại 
(cho mục đích bán hàng); dịch vụ cung cấp thông tin về việc phát hành tem khuyến mại, 
cung cấp thông tin về thẻ khách hàng thường xuyên và cung cấp thông tin về phiếu 
thưởng hàng hóa (cho mục đích bán hàng); cho thuê vật liệu quảng cáo; dịch vụ bán lẻ 
hoặc bán buôn máy và thiết bị điện, cụ thể là: thiết bị điện gia dụng, máy công nghiệp, 
máy nông nghiệp, máy và thiết bị viễn thông, máy điện tử, máy giặt, tủ lạnh, máy thu 
hình, đầu ghi DVD, đầu đĩa DVD, máy vi tính, chương trình máy vi tính và phần mềm 
máy vi tính (ghi sẵn), chất bán dẫn, máy sao chụp, đèn LED, thiết bị chiếu sáng, máy điều 
hòa không khí (dùng cho mục đích gia dụng và công nghiệp); cung cấp thông tin quảng 
cáo trên báo (quảng cáo); cho thuê máy bán hàng tự động. 

 
Nhóm 40: Xử lý nước; tái xử lý hạt nhân (chuyển hóa); dịch vụ cho thuê máy móc và 
công cụ xử lý kim loại; dịch vụ cho thuê thiết bị xử lý làm sạch nước; dịch vụ cho thuê 
máy móc và thiết bị nén chất thải; dịch vụ cho thuê máy nghiền chất thải; dịch vụ cho 
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thuê máy móc và thiết bị xử lý hóa chất; dịch vụ cho thuê máy in 3D; cung cấp thông tin 
về xử lý kim loại; dịch vụ cho thuê máy giữ độ ẩm không khí (dùng cho mục đích gia 
dụng); dịch vụ cho thuê máy làm sạch không khí (dùng cho mục đích gia dụng); dịch vụ 
cho thuê thiết bị điều hòa không khí (dùng cho mục đích gia dụng); dịch vụ cho thuê máy 
phát điện; dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị in.  

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ tư vấn sắc đẹp; dịch vụ xoa bóp và 
xoa bóp bàn chân (xoa bóp bàn chân kiểu Shiatsu của Nhật Bản); chữa bệnh bằng phương 
pháp nắn khớp xương; chữa bệnh bằng cây ngải cứu; điều trị sai khớp, bong gân, gẫy 
xương hoặc những bệnh tương tự (iudo-seifuku); châm cứu chữa bệnh; dịch vụ y tế tại 
bệnh viện; dịch vụ cung cấp thông tin y tế; khám sức khoẻ; dịch vụ chữa răng; điều chế và 
pha chế dược phẩm (dịch vụ y tế); tư vấn sức khỏe; hướng dẫn chế độ ăn kiêng và bổ sung 
dinh dưỡng; dịch vụ chăm sóc điều dưỡng; cho thuê nông cụ; cho thuê máy móc và thiết 
bị y tế; cho thuê máy móc và thiết bị dùng trong thẩm mỹ viện hoặc cửa hiệu căt tóc; cho 
thuê máy xén cỏ. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ thông tin liên quan phối hợp thời trang cho cá nhân (dịch vụ xã hội 
được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá nhân); dịch vụ an 
ninh bảo vệ máy fax; vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ cho thuê chuông báo cháy; dịch vụ cho 
thuê thiết bị chữa cháy.  

 

 
(210) 4-2015-04094 (220) 13.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.9; 26.3.1 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Xuyên Thái 

Bình  (VN) 

236/43/2 Điện Biên Phủ, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã được chế biến và bảo quản; các sản phẩm từ thịt; thủy sản đã được chế 

biến và bảo quản; các sản phẩm từ thủy sản; rau quả được làm sạch, sơ chế, phơi sấy, chế 
biến và bảo quản; dầu thực vật và mỡ ăn; sữa và sản phẩm sữa; mứt nhão; thịt gia cầm đã 
được chế biến; thịt đông lạnh; thịt hầm đóng hộp; cá đã được chế biến đông lạnh dạng 
viên và dạng khoanh nhỏ.  

 
Nhóm 30: Bột nhào; các sản phẩm được làm từ: tinh bột ngũ cốc, tinh bột gạo, tinh bột 
khoai tây, tinh bột ngô, tinh bột sắn; tinh bột cho thực phẩm; ca cao; sô cô la; bánh kẹo; 
mì ống; mì sợi; gia vị; bánh pizza dạng đông lạnh.  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, cho gia cầm và cho thủy sản; con giống thủy sản.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước khoáng (đồ uống). 
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Nhóm 35: Dịch vụ bán đấu giá; đại lý xuất nhập khẩu; đại lý thông tin thương mại; dịch 
vụ bán buôn các mặt hàng sau: nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật 
sống, gạo, thực phẩm, đồ uống, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; dịch vụ 
bán lẻ các mặt hàng sau: lương thực và thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào, thịt và 
các sản phẩm từ thịt, thịt gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh và chế biến, thủy sản, rau, quả, 
đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, 
tinh bột, trứng; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư 
luận; cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng (trừ đồ đạc). 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ tư vấn đầu tư (tài chính); môi giới hải quan. 

 
Nhóm 37: Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; dịch vụ bốc xếp hàng hóa; dịch 
vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt, đường bộ và đường thủy cụ thể là: gửi hàng hóa 
và giao nhận hàng hóa; đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không; môi giới thuê 
tàu biển và máy bay.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in; dịch vụ xay bột.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng trọt; dịch vụ chăn nuôi; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; cho thuê 
máy móc và thiết bị nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-04106 (220) 13.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.1.1; 2.1.11; A26.4.6; A8.5.3 
(731) CHAROEN POKPHAND FOODS 

PUBLIC COMPANY LIMITED   (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Bangrak 
District, Bangkok 10500 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích. 

 

 
(210) 4-2015-04124 (220) 13.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông ITCOM   (VN) 

Phòng 304, K10A tập thể Bách Khoa, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Sản phẩm làm từ kim loại, cụ thể là: ống kim loại; tủ đựng dụng cụ bằng kim 
loại (tủ rỗng).  

 
Nhóm 09: Bộ cấp điện liên tục (không phải máy phát điện); bộ đổi nguồn điện; nguồn cấp 
liên tục cho đèn chiếu sáng (không phải máy phát điện); nguồn cấp liên tục cho thiết bị 
tin học (không phải máy phát điện); bộ lưu trữ điện UPS.  

 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp dùng cho nấu nướng; lò nướng; thiết bị 
điều hòa không khí; quạt; tủ lạnh; thiết bị lọc không khí.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04146 (220) 14.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Phạm Hoàng Tố Loan  (VN) 

Số 33 Đỉnh Tiên Hoàng, khu phố 2, 
phường Đức Nghĩa, Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 29: Giò (chả lụa, chả bò: thực phẩm chế biến được làm từ thịt lợn, thịt bò); thịt lợn 

xông khói; chà bông (ruốc thịt); xúc xích; pa-tê gan; nem thịt lợn. 
 

Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng thực phẩm, thực phẩm chế biến, gồm: thịt lợn, thịt bò, 
thịt đã được bảo quản, giò (chả lụa), thịt lợn xông khói, thịt giăm bông, xúc xích, pa-tê, 
lạp xưởng; nem, xíu mại (thực phẩm chế biến được làm từ thịt lợn), chạo tôm, chạo mực, 
trứng, thực phẩm chế biến được làm từ trứng, thực phẩm chế biến được làm từ cá, tôm, 
mực, sò, thực phẩm chế biến được làm từ rau củ quả, dưa muối, kim chi (món ăn từ rau củ 
lên men), củ kiệu muối, củ hành muối, thịt bò khô, bánh mì, bánh kẹo các loại.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04180 (220) 14.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Chế biến 

Kinh doanh Lương thực Thực 

phẩm Hà Nội    (VN) 

67A Trương Định, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì; bún; miến; phở; bột súp ăn liền (gia vị); cháo ăn liền. 
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(210) 4-2015-04187 (220) 14.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Lê Hồng Hải   (VN) 

Nhà số 16, ngõ 46, phố Phạm Ngọc 
Thạch, phường Phương Liên, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu thực vật, rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; xuất 

nhập khẩu dầu thực vật, rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; đại lý dầu thực 
vật, rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 

 

 
(210) 4-2015-04188 (220) 14.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(731) Lê Hồng Hải   (VN) 

Nhà số 16, ngõ 46, phố Phạm Ngọc 
Thạch, phường Phương Liên, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu thực vật, rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; xuất 

nhập khẩu dầu thực vật, rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; đại lý dầu thực 
vật, rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 

 

 
(210) 4-2015-04208 (220) 24.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) RADIATOR SPECIALTY COMPANY  

(US) 
600 Radiator Road, Indian Trail, NC 
28079, United States   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm tẩy nhờn/tẩy dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất; chất phụ gia làm 

sạch dùng cho dầu xăng; chất phụ gia làm sạch cho xăng (dầu); chất phụ gia làm sạch 
dùng cho dầu (xăng); chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chất phụ gia hoá học 
dùng cho dầu; chất phụ gia hoá học cho nhiên liệu động cơ; hoá chất công nghiệp; chất 
lỏng phụ trợ dùng với tác nhân/vật liệu mài mòn; nguyên liệu tổng hợp dùng để hấp 
thu/hút dầu; chất chống đóng cặn; chế phẩm để làm trong/làm sạch; dầu phanh.   

 
Nhóm 02: Băng chống ăn mòn; chế phẩm chống ăn mòn; sơn chống gỉ; mỡ chống gỉ; dầu 
chống gỉ; chế phẩm chống gỉ (để bảo quản); chế phẩm chống mờ xỉn kim loại; chế phẩm 
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bảo vệ kim loại; véc ni (thuộc nhóm này); sơn lót cho khung gầm xe cộ; chất bảo quản 
gỗ; phẩm màu (thuộc nhóm này); chất cắn màu (thuộc nhóm này); nhựa tự nhiên (dạng 
thô); kim loại dạng lá dùng cho hoạ sỹ, người làm nghề trang trí, người làm nghề in và 
nghệ sỹ; kim loại dạng bột dùng cho hoạ sỹ, người làm nghề trang trí, người làm nghề in; 
sơn.    

 
Nhóm 03: Vải nhám; giấy nhám; vật liệu mài mòn (thuộc nhóm này); chế phẩm làm sạch; 
dầu dùng cho mục đích làm sạch; chất tẩy nhờn không dùng trong quy trình sản xuất; 
chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; kem 
đánh bóng; chế phẩm đánh bóng; chất tẩy sáp đánh ván sàn (chế phẩm cọ rửa); chế phẩm 
loại bỏ cáu cặn dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm làm sáng bóng (chất làm bóng); 
chế phẩm để làm nhẵn; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chất lỏng làm sạch 
kính chắn gió; khí (đóng trong bình áp suất) dùng để làm sạch và thổi bụi; dầu thông để 
tẩy mỡ, tẩy nhờn; nhựa thông để khử dầu mỡ.    

 
Nhóm 04: Chất phụ gia, không phải hoá chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; nến; than đá; 
dầu nhiên liệu; hợp chất hấp thu bụi; chất kết tụ bụi; chế phẩm để khử bụi; nhiên liệu; mỡ 
công nghiệp; dầu công nghiệp; sáp công nghiệp; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; nhiên 
liệu dùng cho động cơ; dầu động cơ.  

 

 
(210) 4-2015-04209 (220) 24.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A25.3.3 
(731) RADIATOR SPECIALTY COMPANY  

(US) 
600 Radiator Road, Indian Trail, NC 
28079, United States  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm tẩy nhờn/tẩy dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất; chất phụ gia làm 

sạch dùng cho dầu xăng; chất phụ gia làm sạch cho xăng (dầu); chất phụ gia làm sạch 
dùng cho dầu (xăng); chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chất phụ gia hoá học 
dùng cho dầu; chất phụ gia hoá học cho nhiên liệu động cơ; hoá chất công nghiệp; chất 
lỏng phụ trợ dùng với tác nhân/vật liệu mài mòn; nguyên liệu tổng hợp dùng để hấp 
thu/hút dầu; chất chống đóng cặn; chế phẩm để làm trong/làm sạch; dầu phanh.   

 
Nhóm 02: Băng chống ăn mòn; chế phẩm chống ăn mòn; sơn chống gỉ; mỡ chống gỉ; dầu 
chống gỉ; chế phẩm chống gỉ (để bảo quản); chế phẩm chống mờ xỉn kim loại; chế phẩm 
bảo vệ kim loại; véc ni (thuộc nhóm này); sơn lót cho khung gầm xe cộ; chất bảo quản 
gỗ; phẩm màu (thuộc nhóm này); chất cắn màu (thuộc nhóm này); nhựa tự nhiên (dạng 
thô); kim loại dạng lá dùng cho hoạ sỹ, người làm nghề trang trí, người làm nghề in và 
nghệ sỹ; kim loại dạng bột dùng cho hoạ sỹ, người làm nghề trang trí, người làm nghề in; 
sơn.    

 
Nhóm 03: Vải nhám; giấy nhám; vật liệu mài mòn (thuộc nhóm này); chế phẩm làm sạch; 
dầu dùng cho mục đích làm sạch; chất tẩy nhờn không dùng trong quy trình sản xuất; 
chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; kem 
đánh bóng; chế phẩm đánh bóng; chất tẩy sáp đánh ván sàn (chế phẩm cọ rửa); chế phẩm 
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loại bỏ cáu cặn dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm làm sáng bóng (chất làm bóng); 
chế phẩm để làm nhẵn; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chất lỏng làm sạch 
kính chắn gió; khí (đóng trong bình áp suất) dùng để làm sạch và thổi bụi; dầu thông để 
tẩy mỡ, tẩy nhờn; nhựa thông để khử dầu mỡ.    

 
Nhóm 04: Chất phụ gia, không phải hoá chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; nến; than đá; 
dầu nhiên liệu; hợp chất hấp thu bụi; chất kết tụ bụi; chế phẩm để khử bụi; nhiên liệu; mỡ 
công nghiệp; dầu công nghiệp; sáp công nghiệp; mỡ để bôi trơn; dầu đề bôi trơn; nhiên 
liệu dùng cho động cơ; dầu động cơ.  

 

 
(210) 4-2015-04216 (220) 24.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) LADY ESTHER KOSMETIK GMBH  

(DE) 
Robert-Bosch-Str. 26, 64625 Bensheim, 
Germany  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm nước hoa các sản phẩm làm đẹp và sản phẩm cho việc vệ sinh cơ thể, 

tinh dầu và xà phòng. 
 

 
(210) 4-2015-04231 (220) 24.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SAWAFUJI ELECTRIC CO., LTD.  (JP) 

3, Nittahayakawa-Cho, Ota-Shi, Gunma 
370-0344 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 07: Động cơ không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ xăng (không 

dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); động cơ diesel (không dùng cho phương tiện 
giao thông trên bộ); máy phát điện; máy sản xuất điện; đinamô; máy phát điện xoay 
chiều; máy phát điện một chiều; máy phát điện chạy bằng động cơ; động cơ điện không 
dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ điện một chiều; động cơ điện xoay 
chiều; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; máy hàn điện; máy bơm; bơm (bộ phận của 
máy móc, máy hoặc động cơ); máy phát điện khẩn cấp; động cơ cho máy phát điện. 

 

 
(210) 4-2015-04232 (220) 24.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) SAWAFUJI ELECTRIC CO., LTD.  (JP) 

3, NittahaYakawa-Cho, Ota-ShI, Gunma 
370-0344 Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy sản xuất điện; đinamô; máy phát điện xoay chiều; máy 
phát điện một chiều; máy phát điện chạy bằng động cơ; động cơ điện không dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ; động cơ điện một chiều; động cơ điện xoay chiều; bộ 
khởi động cho động cơ và máy nổ; máy hàn điện; máy bơm; bơm (bộ phận của máy móc, 
máy hoặc động cơ); máy phát điện khẩn cấp; động cơ cho máy phát điện. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04237 (220) 24.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A25.7.21; 25.1.6; 5.7.3; 3.7.19; 3.7.4; 

26.4.4 
(731) 1. TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU 

VIDPOVIDALNISTIU 
"NATSIONALNA HORILCHANA 
KOMPANIIA"  (UA) 
Smilianske shose, 8-i kilometr, bud. 2, s. 
Stepanky, Cherkaskyi raion, Cherkaska 
oblast, 19632, Ukraine 
2. NECHYTAILO SVIATOSLAV 
IHOROVYCH   (UA) 
Zankovetskoi, 4, kv. 27, KYIV 01001, 
Ukraine 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04238 (220) 24.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.5.1; 26.5.3 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) CLOSED JOINT STOCK COMPANY 

"GALILEO NANOTECH"   (RU) 
Russia, 141371, Moscow Region, 
Sergiyev Posad District, Khotkovo, ul. 
Zavodskaya, d.32 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy bao gói; bìa cứng; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng 

để bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; nhãn, không bằng vải. 
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(210) 4-2015-04245 (220) 24.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) ANAND INTERNATIONAL  (IN) 

Plot 76AB, Govt Indl Estate, Charkop, 
Kandivali (W)., Mumbai - 400067, India

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút viết; bút bi; dụng cụ thay thế và bộ phận của dụng cụ thay thế, cụ thể là, 

ruột bút chì, ngòi bút, bi dùng cho bút bi; dụng cụ viết và bộ phận của dụng cụ viết; văn 
phòng phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04250 (220) 24.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích sản xuất và y tế); chế phẩm 

dùng để tẩy trắng (dùng để giặt), chế phẩm làm sạch; nước hoa, nước thơm (dùng để bôi 
lên da), chế phẩm làm mềm và thơm da dùng sau khi cạo râu (không chứa dược chất), 
nước hoa cô-lô-nhơ (cologne); tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) 
và chế phẩm chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc 
da đầu và tóc; dầu gội và dầu xả tóc; chế phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng 
tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc 
răng miệng (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược chất; 
chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); mỹ phẩm 
chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho da; chế phẩm 
dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; chế phẩm làm rụng lông 
(không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống 
nắng (mỹ phẩm); mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang; kem mỡ dùng để 
bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng môi (không chứa dược chất); 
phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông (dùng cho mỹ phẩm), tăm bông 
(dùng cho mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm 
(được tẩm nước thơm mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn 
lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho mục đích mỹ 
phẩm); mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 
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(210) 4-2015-04251 (220) 24.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích sản xuất và y tế); chế phẩm 

dùng để tẩy trắng (dùng để giặt), chế phẩm làm sạch; nước hoa, nước thơm (dùng để bôi 
lên da), chế phẩm làm mềm và thơm da dùng sau khi cạo râu (không chứa dược chất), 
nước hoa cô-lô-nhơ (cologne); tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) 
và chế phẩm chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc 
da đầu và tóc; dầu gội và dầu xả tóc; chế phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng 
tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc 
răng miệng (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược chất; 
chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); mỹ phẩm 
chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho da; chế phẩm 
dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; chế phẩm làm rụng lông 
(không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống 
nắng (mỹ phẩm); mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang; kem mỡ dùng để 
bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng môi (không chứa dược chất); 
phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông (dùng cho mỹ phẩm), tăm bông 
(dùng cho mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm 
(được tẩm nước thơm mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn 
lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho mục đích mỹ 
phẩm); mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-04252 (220) 24.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-04255 (220) 24.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.  

(US) 
1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, 
CA 92705-4933 USA  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 10: Máy phẫu thuật nhãn khoa sử dụng trong phẫu thuật đục thủy tinh thể và loại 

bỏ dịch kính trong mắt, dao, lưỡi dao, kim, đầu và ống hút rửa, túi dịch lỏng, đầu mang 
kim mổ, bàn đạp (pedal) điều khiển, kính bảo hộ và khay, túi chứa lệ, găng tay và găng 
tay bảo vệ ngón tay, dùng trong y tế; phần mềm máy tính, sổ tay hướng dẫn sử dụng, 
bảng dữ liệu và bộ hồ sơ sản phẩm, tất cả được bán theo bộ.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04256 (220) 24.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) MMP CORPORATION LIMITED  

(TH) 
3075/1-2 Sukhumvit Rd., Bangjak, 
Prakanong, Bangkok 10260, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04257 (220) 24.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) MMP CORPORATION LIMITED  (TH) 

3075/1-2 Sukhumvit Rd., Bangjak, 
Prakanong, Bangkok 10260, Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói.  
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(210) 4-2015-04258 (220) 24.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) JIN HYUNG, BAE   (KR) 

Haogae-ro 351 beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; son môi; keo xịt 

tóc; mặt nạ làm đẹp; kem dưỡng ẩm (mỹ phẩm); kem nền (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc 
da.  

 

 
(210) 4-2015-04259 (220) 24.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) JlN HYUNG, BAE   (KR) 

Haogae-ro 351 beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; son môi; keo xịt 

tóc; mặt nạ làm đẹp; kem dưỡng ẩm (mỹ phẩm); kem nền (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc 
da.  

 

 
(210) 4-2015-04270 (220) 25.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hồng 

Vân  (VN) 

Số 52/1 ấp 1, xã Tân Thạch, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 

 
(210) 4-2015-04271 (220) 25.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) ALIGN TECHNOLOGY, INC.   (US) 

2560 Orchard Parkway, San Jose, 
California 95131, USA  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
845 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ để sử dụng trong lĩnh vực nha khoa liên quan đến điều trị 
chỉnh nha và để sử dụng trong phục hồi nha khoa; máy và dụng cụ nha khoa; thiết bị nha 
khoa, cụ thể là thiết bị chỉnh hình răng, vật liệu, máy móc, bộ phận giả, dụng cụ và thiết 
bị dùng trong phẫu thuật, y tế, nha khoa và chỉnh hình răng; thùng chứa đặc biệt để lưu 
trữ, làm sạch và vận chuyển các thiết bị chỉnh hình răng; dụng cụ, cái kìm, cái khoan, đĩa 
mài bóng, thiết bị khoan răng, thiết bị đo độ dày gia tăng, ống phun định lượng, khay cắn, 
cái cuốc, cái kẹp dùng trong nha khoa và gương dùng trong nha khoa; phụ kiện, vật giữ, 
bộ phận của cầu răng dùng trong nha khoa và dụng cụ lắp bộ phận giả cho mục đích nha 
khoa; dụng cụ chỉnh hình răng và thiết bị chỉnh hình răng và niềng răng sử dụng trong 
làm thẳng răng và điều trị sai lệch khớp cắn; bộ phận và phụ kiện cho tất cả sản phẩm nêu 
trên; máy móc và dụng cụ chỉnh hình răng cho mục đích nha khoa; thiết bị quét chỉnh 
răng kỹ thuật số; máy quét trong miệng để chụp hình ảnh trong nha khoa và y tế. 

 
Nhóm 40: Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng các thiết bị chỉnh hình răng và bộ phận 
giả trong nha khoa; dịch vụ phòng thí nghiệm nha khoa; dịch vụ kỹ thuật viên trong nha 
khoa.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ y tế và chỉnh hình răng; dịch vụ nha khoa và chỉnh 
hình răng; dịch vụ và điều trị nha khoa, chỉnh hình răng, bệnh về nha chu, bệnh nội khoa 
răng miệng và nha nhi khoa; thiết kế và lập kế hoạch điều trị chỉnh hình răng cho cá nhân; 
dịch vụ tư vấn trong ngành nha khoa và chỉnh hình răng; dịch vụ tư vấn và cung cấp thông 
tin liên quan đến kỹ thuật, vật liệu và sản phẩm nha khoa và chỉnh hình răng; dịch vụ tư 
vấn và cố vấn liên quan đến điều trị chỉnh hình răng, bệnh về nha chu, bệnh nội khoa răng 
miệng và nha nhi khoa và điều trị nha khoa làm phục hồi, bao gồm cả cung cấp các dịch 
vụ như trên trực tuyến qua mạng Internet hay Extranet. 

 

 
(210) 4-2015-04272 (220) 25.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-04273 (220) 25.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2015-04274 (220) 25.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Trắng, đen, vàng đậm 
(731) YAMAKI CO., LTD.  (JP) 

3-1, Uemachi 1-chome, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka 540-0005, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép và đồ đi chân; và mũ nón và đồ đội đầu.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04286 (220) 25.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.9.1; 24.1.1; A2.9.15; 2.9.14 
(591) Trắng, nhũ vàng, đỏ, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt 
(731) Balatonbogl¸ri 

Borgazdas¸gi Zrt.  (HU) 

8630 Balatonbogl¸r, ZrÝnyi u. 93. 
(Hungary) 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang và rượu sâm banh. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04307 (220) 25.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MAISON JOSEPH BATTAT LTD.  

(CA) 
8440 Darnley Road, Montreal, QC 
H4T1M4, Canada  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi cho trẻ em, trẻ mới biết đi, trẻ ở độ tuổi mẫu giáo và trẻ ở độ tuổi tiểu 

học.   
 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
847 

(210) 4-2015-04308 (220) 25.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MAISON JOSEPH BATTAT LTD.  

(CA) 
8440 Darnley Road, Montreal, QC 
H4T1M4, Canada  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 28: Nhà đồ chơi (cho trẻ em) và phụ kiện đồ chơi của chúng; đồ chơi bằng nhung, 

đồ đạc đồ chơi; thú đồ chơi nhồi bông và tượng đồ chơi nhồi bông.  
 
 

 
(210) 4-2015-04309 (220) 25.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MAISON JOSEPH BATTAT LTD.  

(CA) 
8440 Darnley Road, Montreal, QC 
H4T1M4, Canada  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 28: Búp bê; phụ kiện cho búp bê; quần áo cho búp bê; đồ đạc cho búp bê.  

 
 

 
(210) 4-2015-04310 (220) 25.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MAISON JOSEPH BATTAT LTD.  

(CA) 
8440 Darnley Road, Montreal, QC 
H4T1M4, Canada 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)  Nhóm 28: Đồ chơi có nhiều thao tác cho trẻ nhỏ; đồ chơi nhà tắm; đồ chơi hành động 

chạy bằng pin; bàn đồ chơi của trẻ em chuyển được thành giá vẽ chứa các đồ chơi vận 
dụng bằng tay, đồ chơi cho trẻ em vận dụng nhiều thao tác (giúp tăng trí thông minh và 
tính vận động cho trẻ em); đồ chơi tập vẽ; đồ chơi học tập bằng điện tử; đồ chơi hành 
động cơ học; vòng đồ chơi bằng chất dẻo; xe cộ đồ chơi điều khiển bằng sóng radio; đồ 
chơi xếp chồng; đồ chơi điện tử có nút bấm xuống có thể phát ra tiếng nói; đồ chơi phát ra 
tiếng nói; thuyền đồ chơi; gạch xây dựng đồ chơi; gạch xây dựng đồ chơi có thể ghép nối 
được; đồ chơi, cụ thể là trò chơi máy tính có nguồn điện riêng với màn hình tinh thể lỏng 
có tính năng hình ảnh động và hiệu ứng âm thanh. 
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(210) 4-2015-04314 (220) 25.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.1; 2.7.1 
(731) PT. SOFTEX INDONESIA   (ID) 

Komplek Industri Gajah Tunggal, Jl. 
Raya Serang Km. 7, Pasir Jaya, Jati 
Uwung, Tangerang, Indonesia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Bỉm dùng cho người già; băng vệ sinh dùng cho người già; tã lót (vệ sinh) 

(dùng cho người già).  
 
 

 
(210) 4-2015-04323 (220) 25.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) HOSTESS BRANDS, LLC   (US) 

1 East Armour Boulevard, Kansas City, 
Missouri 64111, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm tiệm bánh mì, cụ thể là, bánh ngọt, thực phẩm ăn nhanh làm chủ yếu 

từ ngũ cốc và thực phẩm ăn nhanh làm chủ yếu từ gạo, bánh mì, bánh kẹo nướng, bánh 
bít-quy, bánh ngọt dạng ăn nhẹ, và bánh nướng; kem lạnh; đá lạnh có thể ăn được; sữa 
chua đông lạnh (dạng kem lạnh). 

 
 

 
(210) 4-2015-04324 (220) 25.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) HOSTESS BRANDS, LLC   (US) 

1 East Armour Boulevard, Kansas City, 
Missouri 64111, U.S.A.    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm tiệm bánh mì, cụ thể là, bánh ngọt, thực phẩm ăn nhanh làm chủ yếu 

từ ngũ cốc và thực phẩm ăn nhanh làm chủ yếu từ gạo, bánh mì, bánh kẹo nướng, bánh 
bít-quy, bánh ngọt dạng ăn nhẹ, và bánh nướng; kem lạnh; đá lạnh có thể ăn được; sữa 
chua đông lạnh (dạng kem lạnh). 
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(210) 4-2015-04325 (220) 25.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) BORYUNG PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.  (KR) 
136 Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thuốc dùng cho mục đích y tế; thuốc dùng cho 

người; chế phẩm dược dùng cho các cơ quan tiêu hóa; thuốc chữa bệnh đường ruột-dạ 
dày; chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm; chất phốt-phát dùng cho 
ngành dược; và chất làm giảm độ a-xít trong dạ dày. 

 

 
(210) 4-2015-04346 (220) 26.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.15.23; 26.5.3 
(731) HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT 

MANAGEMENT AND OPERATIONAL 
COMPANY  (QA) 
P.O.Box 246549, Doha, Qatar  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý và điều hành sân bay; quản lý kinh doanh trong lĩnh vực vận tải. 
 

Nhóm 39: Vận tải bằng đường hàng không cho hành khách, hàng hóa và đóng gói hàng 
hóa và cất giữ hàng hóa; sắp xếp các chuyến đi; vận tải hàng không; sắp xếp các cuộc đi 
chơi trên biển; sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ chuyển 
phát nhanh; đặt chỗ cho việc vận tải; cung cấp thông tin về vận tải. 

 

 
(210) 

 

4-2015-04354 

 
(220) 

 
26.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Duy Phong  

(VN) 

Số 2, ấp An Phước, xã An Thới, huyện 
Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2015-04355 (220) 26.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 8.1.18; 1.15.23; 8.5.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thực Phẩm Cho Cuộc Sống  

(VN) 

101 xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-04365 (220) 26.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) MOPHIE, INC.   (US) 

15101 Red Hill Avenue, Tustin, 
California 92780 USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bảo vệ thiết bị điện tử di động; băng tay, kẹp thắt lưng, bao da, vỏ hộp chuyên 

dụng cứng và vỏ hộp chuyên dụng mềm dùng cho thiết bị điện tử di động; đầu đọc thẻ; 
máy quét mã vạch; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị thu và phát không dây dùng cho các 
thiết bị điện tử di động; bộ nhớ điện tử; phần cứng bộ nhớ máy vi tính; vỏ hộp chuyên 
dụng có bộ nhớ tích hợp dùng để đựng và bảo vệ thiết bị điện tử di động; vỏ hộp chuyên 
dụng đựng thiết bị điện tử di động có ăng-ten tích hợp dùng cho truyền thông không dây; 
phần mềm máy tính (có thể tải về được) dùng để sưu tập, chọn lọc, tổ chức, sửa đổi, đánh 
dấu, truyền tải, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu và thông tin; thiết bị phần cứng điện tử dùng để 
sưu tập, chọn lọc, tổ chức, sửa đổi, đánh dấu, truyền tải, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu và thông 
tin; thiết bị hiển thị điện tử.  

 

 
(210) 4-2015-04371 (220) 26.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH bao bì nhựa 

Thành Phú  (VN) 

652 Hồ Học Lãm, khu phố 14, Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Bao gói bằng chất dẻo.  
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(210) 4-2015-04375 (220) 26.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 86492368 30.12.2014 US 

  
(731) BEWELL HEALTH, LLC  (US) 

1000 Pannell Street, Ste. D, Columbia, 
Missouri 65201, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Gói muối khan để pha dung dịch rửa mũi. 
 

Nhóm 10: Bộ dụng cụ rửa mũi; bình xịt rửa mũi. 
 
 

 
(210) 4-2015-04376 (220) 26.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 86492347 30.12.2014 US 

  
(731) BEWELL HEALTH, LLC   (US) 

1000 Pannell Street, Ste. D, Columbia, 
Missouri 65201, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Gói muối khan để pha dung dịch rửa mũi. 
 

Nhóm 10: Bộ dụng cụ rửa mũi; bình xịt rửa mũi. 
 
 

 
(210) 4-2015-04377 (220) 26.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 86492341 30.12.2014 US 

  
(731) BEWELL HEALTH, LLC   (US) 

1000 Pannell Street, Ste. D, Columbia, 
Missouri 65201, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Gói muối khan để pha dung dịch rửa mũi. 
 

Nhóm 10: Bộ dụng cụ rửa mũi; bình xịt rửa mũi. 
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(210) 4-2015-04382 (220) 26.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.1; 25.5.25; 26.2.3; 26.3.2 
(591) Ghi, trắng, vàng cam 
(731) ITE GROUP PLC  (GB) 

105 Salusbury Road, London, United 
Kingdom, NW6 6RG 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Sắp xếp, xúc tiến và tiến hành các buổi trình diễn thương mại và triển lãm 

thương mại; dịch vụ quảng cáo và xúc tiến bán hàng.  
 

Nhóm 41: Tổ chức, sắp xếp và đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm cho mục đích 
văn hóa và giáo dục, và các buổi hội thảo chuyên đề.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04385 (220) 26.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MONDE NISSIN (THAILAND) CO., 

LTD.  (TH) 
87 All Seasons Place, M Thai Tower, 
22nd Floor, Unit 2202, Wireless Road, 
Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn; chất chiết xuất từ thịt; trái cây và rau được bảo 

quản, đông lạnh, phơi khô và nấu chín; nước quả nấu đông, mứt quả ướt, trái cây được 
nấu với si-rô hay đường làm món ăn tráng miệng; trứng; sữa và các sản phẩm sữa; dầu, 
mỡ và chất béo ăn được; sữa chua.  

 
Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột và bột cọ sagu; 
bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt, bánh nướng và kẹo; đá lạnh ăn 
được; đường, mật ong, mật đường; nấm men, bột nở; muối; tương hạt cải; giấm, nước xốt 
(gia vị); gia vị; kem lạnh; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước có ga và các loại đồ uống không có cồn khác; đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; nước dừa (đồ 
uống), đồ uống làm từ rau và thực vật (không cồn, không dùng cho mục đích y tế); đồ 
uống côla; nước sô đa (đồ uống). 
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(210) 4-2015-04386 (220) 26.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.13.1; 26.4.1; A26.4.24 
(731) KAMOLPHU KOVITVANISHA  (TH) 

49 Soi Petchkasem 62/3, Petchkasem 
Road, Bangkae Nua, Bangkae, Bangkok, 
10160, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; mũ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; chất bôi trơn dùng cho vũ khí; mỡ 

công nghiệp; dầu công nghiệp; dung dịch để cắt; dầu động cơ. 
 

 
(210) 4-2015-04387 (220) 26.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) GUANGZHOU GUYEJIA FOOD 

COMPANY LIMITED  (CN) 
Room 1007, No.166, Changgang Middle 
Road, Haizhu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; chất chiết xuất từ tảo biển/rong biển cho thực phẩm; thực phẩm làm từ cá; 

trái cây đóng hộp; trái cây lát mỏng; rau đã sấy khô; trứng nghiền thành bột; sản phẩm 
sữa; dầu ăn; trái cây trộn; quả hạch đã chế biến; anbumin cho mục đích nấu ăn; nấm đông 
cô (một loại nấm sinh trưởng trong mùa đông), đã chế biến; nước quả nấu đông; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 

 
(210) 4-2015-04388 (220) 26.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) GUANGZHOU GUYEJIA FOOD 

COMPANY LIMITED  (CN) 
Room 1007, No.166, Changgang Middle 
Road, Haizhu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà; đồ uống trên cơ sở trà; 

đường gluco cho mục đích nấu ăn; kẹo; mật ong; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
thực phẩm giàu tinh bột; chế phẩm ngũ cốc; bột đậu tương; kem lạnh; đồ gia vị; men làm 
bánh; gluten được chế biến làm thực phẩm; bánh quy.  
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(210) 4-2015-04389 (220) 26.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) GUANGZHOU GUYEJIA FOOD 

COMPANY LIMITED  (CN) 
Room 1007, No.166, Changgang Middle 
Road, Haizhu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ của người 

khác; tư vấn quản lý nhân sự; kiểm toán doanh nghiệp; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở 
dữ liệu máy tính; cho thuê kệ, giá bán hàng; cung cấp thị trường trực tuyến cho người 
mua và người bán để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ bằng phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ.  

 

 
(210) 4-2015-04400 (220) 27.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.1; 26.4.3; 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh ngọc, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần may Gia 

Phúc   (VN) 

48 Tăng Nhơn Phú, khu phố 3, phường 
Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng may mặc: vải may quần áo, khăn bông, ga trải 
giường, bông (cotton), sợi dệt, chỉ khâu, hóa chất dùng trong lĩnh vực công nghiệp, chế 
phẩm nhuộm, máy móc thiết bị và phụ tùng ngành dệt, may: máy dệt, máy may, máy vắt 
sổ, máy đan bông; mua bán, xuất nhập khẩu nông lâm sản: cà phê, gạo.  

 

 
(210) 4-2015-04407 (220) 27.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.4 
(731) ALINCO INCORPORATED   (JP) 

1-1 Mishimae 1-chome, Takatsuki-shi, 
Osaka 569-8510, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Giàn giáo bằng kim loại; cột chống bằng kim loại dùng trong xây dựng; 

cột/cọc bằng kim loại; tấm kim loại dùng trong xây dựng; ván chân tường bằng kim loại; 
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lan can bằng kim loại; hàng rào bằng kim loại; tấm gom an toàn bằng kim loại; lưới gom 
an toàn bằng kim loại; dây treo bằng kim loại cho việc vận chuyển hàng hoá có tải trọng 
lớn; rầm bằng kim loại dùng trong xây dựng; xà/viền bằng kim loại; bậc thang/thang bằng 
kim loại; móc bằng kim loại (thanh quặp hai đầu); giá đỡ hình tháp bằng kim loại; bánh 
xe bằng kim loại dùng cho giàn giáo hoặc giá đỡ hình tháp; que bằng kim loại dùng để 
nối kết cấu xây dựng để ngăn ngừa đổ sập của giàn giáo; chân đế bằng kim loại có thể 
điều chỉnh được dùng cho giàn giáo; khung kim loại dùng trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-04425 (220) 27.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Trần Ngọc Điệp  (VN) 

Khu 3.2, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh 
Bảo, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công). 

 

 
(210) 4-2015-04428 (220) 27.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển thương mại Ngọc Hân  

(VN) 

168/7 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-04429 (220) 27.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh 
dùng trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-04448 (220) 27.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.15; A5.3.13 
(731) GOOD YOUNG CO., LTD.  (TW) 

1F, No. 33, Hsi Tung Road, Sanxia Dist., 
New Taipei City 237, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 

chuyên về đồ uống không chứa cồn và nước giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn nhanh; dịch vụ 
quán trà. 

 

 
(210) 4-2015-04449 (220) 27.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.3.1; 1.15.5; 1.3.2 
(731) GOOD YOUNG CO., LTD.  (TW) 

1F, No. 33, Hsi Tung Road, Sanxia Dist., 
New Taipei City 237, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 29: Mứt ướt; trái cây đóng hộp; mứt trái cây ướt; trái cây sấy khô; trái cây đã qua 

chế biến. 
 

Nhóm 30: Cà phê; trà; trà trái cây; đồ uống làm từ trà; kem lạnh; hương liệu cho đồ uống. 
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống trái cây; đồ uống nhẹ; đồ uống nhẹ có vị trái cây; 
nước ép trái cây cô đặc; đồ uống hoa quả; đồ uống trên cơ sở trái cây; đồ uống có vị trái 
cây; bột sử dụng trong chế phẩm đồ uống trên cơ sở trái cây; nước uống đóng chai có mùi 
vị. 

 

 
(210) 4-2015-04473 (220) 27.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) VALMATIC ENGINEERING SDN 

BHD    (MY) 
Lot 10, Jalan Anggerik Mokara 31/48, 
Kota Kemuning, Seksyen 31, 40460 
Shah Alam, Selangor, Malaysia   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 07: Van (bộ phận của máy); van áp lực (bộ phận của máy móc); van điều khiển 
bằng khí nén (bộ phận của máy); bộ truyền động của van; bộ truyền động bằng khí nén 
của van điểu khiển; tất cả đều thuộc nhóm 07. 

 

 
(210) 4-2015-04474 (220) 27.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) VALMATIC ENGINEERING SDN 

BHD   (MY) 
Lot 10, Jalan Anggerik Mokara 31/48, 
Kota Kemuning, Seksyen 31, 40460 
Shah Alam, Selangor, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); van bi; van bướm; van 

cửa; van cẩu; van một chiều; van Y lọc; tất cả đều bằng kim loại và không phải là bộ phận 
của máy, tất cả đều thuộc nhóm 06. 

 

 
(210) 4-2015-04475 (220) 27.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ 
(731) THE B.V.D. LICENSING 

CORPORATION  (US) 
One Fruit Of The Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42102-9015, United 
States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh cụ thể là: quần áo lót; 

quần soóc bó; áo sơ mi; áo ba lỗ; quần áo dài dệt kim giữ ấm cho cơ thể; tất đi chân; trang 
phục dệt kim; quần soóc; áo thun dài tay; quần thun, áo choàng ngoài bao gồm áo khoác 
và áo vét; áo nịt ngực của phụ nữ; quần xi líp; quần áo bó sát cơ thể; đồ đi chân; đồ đội 
đầu. 

 

 
(210) 4-2015-04477 (220) 27.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.5 
(591) Nâu, trắng 
(731) BACK, SO-YOUNG  (KR) 

92-14, Mannyeonnam-ro 3beon-gil, Seo-
gu, DAEJEON, 302-834, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Kem làm đẹp; nước thơm dùng cho da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; 
kem dùng cho da mắt; nước thơm dùng cho mặt; kem dùng cho da mặt; kem làm trắng da; 
nước thơm để xức sau khi tắm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; son môi; chổi chải mi 
mắt (mát-ca-ra), đồ trang điểm (mỹ phẩm); mỹ phẩm dùng để kẻ mắt; chế phẩm mỹ phẩm 
để tắm; kem tắm; nước xức tóc; nước hoa; chế phẩm tẩy trang.  

 

 
(210) 4-2015-04480 (220) 27.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(731) PT MONOKEM SURYA  (ID) 

Jl. Tentara Pelajar Permata Senayan Blok 
D-53, Grogol Utara, Kebayoran Lama, 
Jakarta Selatan, Indonesia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hợp phần gốm dùng để nung kết, thiêu kết (dạng hạt và dạng bột); hợp phần để 

sản xuất gốm kỹ thuật; men gốm/men sứ. 
 

 
(210) 4-2015-04481 (220) 27.02.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây 
(731) PT MONOKEM SURYA   (ID) 

Jl. Tentara Pelajar Permata Senayan Blok 
D-53, Grogol Utara, Kebayoran Lama, 
Jakarta Selatan, Indonesia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hợp phần gốm dùng để nung kết, thiêu kết (dạng hạt và dạng bột); hợp phần để 

sản xuất gốm kỹ thuật; men gốm/men sứ. 
 

 
(210) 4-2015-04489 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và công 

nghệ Nam Thắng  (VN) 

K5/35 Lê Hữu Trác, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
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(210) 4-2015-04490 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ý Hay  (VN) 

Tầng 4, tòa nhà DC, 144 Đội Cấn, 
phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; bít tất; mũ; khăn quàng cổ. 

 
 

 
(210) 4-2015-04491 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.9.1; 15.7.1; 24.1.1; 15.7.15; 3.1.1; 

A3.1.22; 25.1.25 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM & DV Miền 

Nam Samdi  (VN) 

290-292-294-296 Phan Châu Trinh, 
phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

quán rượu; dịch vụ cho thuê phòng họp. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-04492 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.15.23; 4.5.2; 4.5.3; 

2.7.23 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây, vàng, tím 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Liên Việt 

Teambuilding  (VN) 

C12/9E Mai Văn Vĩnh, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
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(210) 4-2015-04493 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.3.23 
(591) Cam đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TM và tư vấn 

kiến trúc mỹ thuật Nam Việt  

(VN) 

245 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá đã chế biến, gia cầm đã chế biến, và thú săn đã chế biến; chất chiết ra 

từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt, mứt 
quả; trứng, sữa và các sản phẩm  sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 

 
Nhóm 30: Cà phê, chè, cacao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; bột là sản 
phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, kẹo, kem ăn; mật ong, nước mật đường; men, bột nở; 
muối, tương hạt cải; dấm và nước sốt (gia vị); gia vị; kem lạnh. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
(không cồn) và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2015-04496 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A14.5.2; 26.4.2 
(591) Trắng, lục bảo, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

hạt giống ánh Dương  (VN) 

9.07 lô D, tòa nhà Nhất Lan, đường 54A, 
khu phố 9, phường Tân Tạo, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật; phân bón; hạt giống thực vật.  

 

 
(210) 4-2015-04497 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Võ Anh 

Dòng  (VN) 

ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng 
Trôm, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 08: Kềm; kéo; kềm bấm móng tay; kéo cắt tóc; kéo cắt chỉ; dũa móng tay.  
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(210) 4-2015-04498 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

quản lý bất động sản G5  (VN) 

Số 216 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ 
Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản. 

 

 
(210) 4-2015-04499 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.15.5 
(591) Hồng, đen 

(540) 

  

(731) Lương Thị Thanh Hương  (VN) 

Số 27D ngõ 343 Đội Cấn, phường Liễu 
Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-04500 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MAX BIOCARE PTY LTD.   (AU) 

Suite 19-20, Level Como Centre, 299 
Toorak Rd., South Yarra VIC 3141 
Australia  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-04501 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) MAX BIOCARE PTY LTD.   (AU) 

Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 
Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 
Australia  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-04502 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MAX BIOCARE PTY LTD.    (US) 

Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 
Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 
Australia 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-04503 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) MAX BIOCARE PTY LTD.   (AU) 

Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 
Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 
Australia  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-04506 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.12; 2.9.4 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Xuất nhập 

khẩu Tổng hợp I Việt Nam  (VN)

46, phố Ngô Quyền, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm; xà phòng; dầu gội đầu; nước sơn móng.  

 

 
(210) 4-2015-04507 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu tổng hợp 1 Việt Nam  

(VN) 

Số 46 phố Ngô Quyền, phường Hàng 
Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm; xà phòng; dầu gội đầu; nước sơn móng.  
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(210) 4-2015-04508 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A3.9.24; 3.9.1 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cá Ngừ Việt Nam  

(VN) 

Lô A4-A8 khu công nghiệp Suối Dầu, xã 
Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 
Hòa  

 
(511)   Nhóm 29: Cá đã lạng xương; cá không còn sống; cá được bảo quản; cá muối; cá đóng 

hộp; thịt cá ngừ; tôm không còn sống; tôm hùm không còn sống; tôm rồng không còn 
sống; tôm pandan không còn sống; động vật có vỏ cứng không còn sống; tôm không còn 
sống; tôm hùm có gai không còn sống. 

 
Nhóm 31: Cá còn sống; trứng cá; tôm nước ngọt sống; động vật giáp xác sống; tôm hùm 
sống; tôm rồng sống; sò hến, tôm cua sống; tôm hùm có gai sống. 

 

 
(210) 4-2015-04509 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.10; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIVADENT  (VN) 

1017/46 Lạc Long Quân, phường 11, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Răng giả; bộ răng giả; thiết bị mài dùng trong nha khoa, thiết bị khoan răng; 

thiết bị nha khoa; thiết bị chỉnh răng, dụng cụ chỉnh răng; đinh ghim cho răng giả, kẹp 
cho răng giả, chốt cho răng giả.  

 
Nhóm 35: Mua bán các các sản phẩm sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế, răng giả, nước 
hoa, hàng mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-04510 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng và thương mại Đức 

Thịnh   (VN) 

Số 62 K80C, ngõ 376 đường Bưởi, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán; xuất nhập khẩu: sàn gỗ công nghiệp, sàn gỗ tự nhiên, chân 
tường gỗ công nghiệp, chân tường gỗ tự nhiên, gỗ tự nhiên, giấy dán tường, sàn tre, sàn 
nhựa, trần nhựa, thảm trải sàn cửa ra vào, cửa cuốn.  

 

 
(210) 4-2015-04511 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH y tế ALFRESA 

CODUPHA Việt Nam  (VN) 

Số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; tư vấn tổ 

chức và điều hành kinh doanh.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2015-04512 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

quốc tế ALPHA  (VN) 

Lô E13, 14 Cụm Công nghiệp đa nghề 
Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  

 

 
(210) 4-2015-04513 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

quốc tế ALPHA   (VN) 

Lô E13, 14 Cụm Công nghiệp đa nghề 
Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; trái cây đóng 

hộp; rau đã được bảo quản; rau trộn; rau đóng hộp.  
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(210) 4-2015-04514 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty thực phẩm quốc tế 

ALPHA  (VN) 

Lô E13, 14 Cụm Công nghiệp đa nghề 
Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước xốt thịt; tương; xốt (gia vị); xốt cà chua; nước xốt cho món trộn; nước 

mật cho thực phẩm.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-04515 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Phạm Văn Luận   (VN) 

Thôn Ba Đông Trại, xã Đồng Quang, 
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) thắp các loại.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04516 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần khoa học 

công nghệ Đông á   (VN) 

Lô A2 CN3, Cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ, phân bón vi lượng đất hiếm, phân bón 

có chứa nitơ, phân bón hữu cơ vi sinh.  
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(210) 4-2015-04517 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần khoa học 

công nghệ Đông á  (VN) 

Lô A2 CN3, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  

 

 

(210) 4-2015-04518 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.1.25; 25.7.25; A25.3.3; A19.13.21; 

1.15.15; 26.1.1; 1.3.1; 1.15.24 
(591) Xanh, trắng, hồng, hồng, nhạt, nâu, xanh 

lá cây, vàng, đen, xanh da trời, nâu đỏ, 
hồng, xanh tím than 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tiến Lộc   (VN) 

Số 53 khu tập thể Công ty xuất nhập 
khẩu thủy sản Hà Nội, phố Lê Văn 
Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 

(210) 4-2015-04519 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.13.15; 3.2.9; A3.2.24; 25.5.1; 

A26.11.12; 26.1.6 
(591) Vàng, vàng cam, đỏ, xanh, đen, hồng, 

xanh nhạt, xanh cốm, xanh nước biển, 
trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Châu   (VN) 

Số 134 phố Lê Lai, phường Nguyễn Trãi, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y.  

 

 
(210) 4-2015-04521 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Sơn Tùng Anh  (VN) 

Thôn Hà Tràng, xã Thăng Long, huyện 
Kinh Môn, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm dùng trong thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người 

đi xe đạp, xe máy.  
 

 
(210) 4-2015-04522 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 86/433,337 24.10.2014 US 

  
(731) BIOGEN IDEC MA INC.   (US) 

225 Binney Street Cambridge, 
Massachusetts 02142, United States 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho việc điều trị chứng rối loạn thần kinh và bệnh máu 

khó đông. 
 

Nhóm 42: Phát triển chế phẩm dược và thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-04524 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A5.1.7; A6.7.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết kế và 

xây dựng Phú Minh  (VN) 

Xóm Chùa Nhĩ, xã Thanh Liệt, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình, xây dựng, tư vấn xây dựng; phá dỡ các 

công trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; làm sạch tòa nhà.  
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Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; 
dịch vụ ứng dịch kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, 
các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; trắc địa địa chất, khảo sát 
địa chấn. 

 
 

 
(210) 4-2015-04525 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thanh Hương  (VN) 

101/3A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Giò chả, lạp xưởng, thịt chà bông, chả cá, bò viên. 

 
 

 
(210) 4-2015-04529 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-04530 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-04531 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04532 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04533 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-04534 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-04535 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-04536 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 65344 01.09.2014 JM 

  
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng của máy vi tính; máy 

vi tính có thể chơi trò chơi; máy vi tính cầm tay; máy tính bảng; máy hỗ trợ cá nhân số 
hoá (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây 
bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy 
tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn); sổ ghi 
chép điện tử; thiết bị đọc sách điện tử; bộ trò chơi điện tử cầm tay dùng với màn hình hay 
màn hiển thị ngoài; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và phần mềm liên quan (ghi sẵn hoặc 
có thể tải về); thiết bị điện tử số hoá di động cầm tay có khả năng truy cập Internet và để 
gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử, và các dữ liệu số hoá 
khác; bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn 
theo phương thức không dây, và thiết bị điện tử cho phép người sử dụng dò tìm hay quản 
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lý thông tin cá nhân; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị 
nghe âm thanh theo định dạng số hoá khác; máy ghi âm thanh kỹ thuật số; máy ghi và 
máy phát viđêô kỹ thuật số; máy ghi âm và máy quay băng cát xét âm thanh; máy ghi âm 
và máy quay băng cát xét viđêô; đầu ghi và máy chạy đĩa compắc; đầu ghi và đầu máy 
chạy đĩa DVD; đầu ghi và đầu máy chạy bằng âm thanh kỹ thuật số; máy thu thanh 
(rađiô), thiết bị phát và thu sóng rađiô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín 
hiệu kỹ thuật số; bộ khuyếch đại âm thanh; bộ thu âm thanh; bộ giải mã âm thanh; thiết bị 
âm thanh dùng trong ô tô; tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; 
micrô; linh kiện và phụ kiện âm thanh; mô-đem; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết 
bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; thiết bị nghe nhìn dùng trong giảng dạy; thiết bị 
và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ viễn thông; thiết bị sử dụng hệ thống định vị 
toàn cầu (GPS); điện thoại; thiết bị liên lạc theo phương thức không dây để truyền âm 
thanh giọng nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; dây cáp; thiết bị lưu trữ dữ liệu; vật mang dữ liệu 
từ tính; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), đĩa và băng có ghi hay dùng để ghi chương 
trình và phần mềm máy tính; máy fax; máy ảnh; pin (ắc quy); ti vi; đầu máy thu hình; 
màn hình ti-vi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); phần mềm máy tính; chương 
trình trò chơi máy tính và trò chơi điện tử; phần mềm máy tính cho hệ thống định vị toàn 
cầu (GPS); phần mềm máy tính dùng trong du lịch và tổ chức du lịch (lữ hành), lên kế 
hoạch du lịch, định hướng, lên kế hoạch tuyến du lịch, cung cấp thông tin địa lý, nơi đến, 
vận chuyển và giao thông, hướng dẫn lái và đi, vẽ bản đồ địa điểm theo tùy chọn của 
người sử dụng, thông tin bản đồ đường phố, hiển thị bản đồ điện tử, và thông tin nơi đến; 
phần mềm máy tính để lập, tạo ra, phân phối, tải, truyền, nhận, chạy, chỉnh sửa, trích dẫn, 
mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm 
thanh, viđêô, và các nội dung đa phương tiện khác, các ấn phẩm điện tử, và các trò chơi 
điện tử; phần mềm máy tính dùng để ghi, tổ chức, phát, thực hiện thao tác, và xem văn 
bản, dữ liệu, tập tin (file) âm thanh, tập tin (file) viđêô và trò chơi điện tử liên quan đến 
máy tính, thiết bị truyền hình, thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình, máy phát âm thanh, 
máy phát viđêô, máy phát đa phương tiện, điện thoại, và các thiết bị điện tử số hóa cầm 
tay; phần mềm máy tính giúp người sử dụng lập trình và phân phối văn bản, dữ liệu, hình 
đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô và các nội dung đa phương tiện khác thông qua mạng 
lưới liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, điện tử và liên lạc khác; phần mềm máy tính 
để nhận diện, định vị, tạo nhóm, phân phối, và quản lý dữ liệu và đường dẫn giữa các máy 
tính chủ (server) và người sử dụng được kết nối tới các mạng lưới liên lạc toàn cầu và các 
mạng máy tính, mạng điện tử và mạng thông tin liên lạc khác; phần mềm máy tính để sử 
dụng trên các thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay và thiết bị điện tử tiêu dùng khác; 
phần mềm xuất bản điện tử; phần mềm đọc ấn phẩm điện tử; phần mềm máy tính quản lý 
thông tin cá nhân; âm thanh và nội dung nghe nhìn, thông tin, và lời bình luận ghi sẵn có 
thể tải xuống; sách, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, báo, tập san chuyên đề điện tử, và 
các ấn phẩm điện tử khác có thể tải xuống; phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu; phần mềm 
nhận dạng ký tự; phần mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm thư điện tử và phần mềm 
nhắn tin điện tử; phần mềm máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực 
tuyến; bảng tin điện tử; phần mềm đồng bộ hóa dữ liệu; phần mềm phát triển ứng dụng; 
sách hướng dẫn cho người sử dụng dưới định dạng có thể đọc được bằng thiết bị điện tử, 
máy hay máy tính được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; bộ 
đấu nối, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (dock), thiết bị gắn 
thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking station), 
giao diện (thiết bị ghép nối), và bộ điều hợp điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm 
trên; thiết bị máy tính dùng cho các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng đa 
phương tiện dùng với các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng tương tác dùng với 
các sản phẩm trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị đo thử để dùng với tất cả 
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các sản phẩm trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất 
cả các sản phẩm trên; thiết bị hoa tiêu (dẫn hướng trong hàng hải); thiết bị kiểm tra tem 
thư; máy đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi 
âm; thiết bị đo chiều cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử dùng cho 
hàng hóa; máy tự động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); thiết bị và dụng cụ 
để cân; thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; thiết bị và dụng cụ quang học; vi 
mạch (các lớp silicon); mạch tích hợp; màn hình huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; 
sợi dây dẫn quang (sợi quang); hệ thống lắp đặt điện tử dùng để điều khiển từ xa các hoạt 
động (quy trình vận hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị 
dập lửa; thiết bị X- quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu 
đắm; thiết bị báo động phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi 
chó; nam châm trang trí; hàng rào tích điện; bít tất được làm ấm (sưởi) bằng điện; thiết bị 
báo động, thiết bị cảm biến có báo động, và hệ thống theo dõi báo động; hệ thống an ninh 
và giám sát cho nhà ở; thiết bị dò khói và khí các-bon mô-nô-xít; bộ điều nhiệt, thiết bị 
theo dõi (màn hình theo dõi), thiết bị cảm biến, và điều khiển cho thiết bị và hệ thống 
điều hòa không khí, sưởi ấm, và thông gió; khóa cửa và khóa cửa sổ và chốt (then) vận 
hành bằng điện và điện tử; thiết bị mở cửa ga-ra; thiết bị mở rèm, màn cửa, mành cửa sổ, 
và rèm cửa sổ; thiết bị điều khiển đèn (hệ thống ánh sáng). 

 

 
(210) 4-2015-04537 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 65344 01.09.2014 JM 

  
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian và bấm giờ; đồng hồ đeo tay (bỏ túi); đồng hồ để bàn 

(treo tường); đồng hồ; máy ghi thời gian dùng làm đồng hồ; thiết bị bấm giờ; quai đồng 
hồ; dải băng đeo đồng hồ; hộp đựng đồng hồ đeo tay (bỏ túi), đồng hồ để bàn (treo 
tường), và dụng cụ đo thời gian và bấm giờ; bộ phận của đồng hồ đeo tay (bỏ túi), đồng 
hồ để bàn (treo tường), và dụng cụ đo thời gian và bấm giờ; đồ trang sức. 

 

 
(210) 4-2015-04538 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 65346 01.09.2014 JM 

  
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng của máy vi tính; máy 

vi tính có thể chơi trò chơi; máy vi tính cầm tay; máy tính bảng; máy hỗ trợ cá nhân số 
hoá (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây 
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bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy 
tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn); sổ ghi 
chép điện tử; thiết bị đọc sách điện tử; bộ trò chơi điện tử cầm tay dùng với màn hình hay 
màn hiển thị ngoài; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và phần mềm liên quan (ghi sẵn hoặc 
có thể tải về); thiết bị điện tử số hoá di động cầm tay có khả năng truy cập Internet và để 
gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử, và các dữ liệu số hoá 
khác; bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn 
theo phương thức không dây, và thiết bị điện tử cho phép người sử dụng dò tìm hay quản 
lý thông tin cá nhân; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị 
nghe âm thanh theo định dạng số hoá khác; máy ghi âm thanh kỹ thuật số; máy ghi và 
máy phát viđêô kỹ thuật số; máy ghi âm và máy quay băng cát xét âm thanh; máy ghi âm 
và máy quay băng cát xét viđêô; đầu ghi và máy chạy đĩa compắc; đầu ghi và đầu máy 
chạy đĩa DVD; đầu ghi và đầu máy chạy băng âm thanh kỹ thuật số; máy thu thanh 
(rađiô), thiết bị phát và thu sóng rađiô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín 
hiệu kỹ thuật số; bộ khuyếch đại âm thanh; bộ thu âm thanh; bộ giải mã âm thanh; thiết bị 
âm thanh dùng trong ô tô; tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; 
micrô; linh kiện và phụ kiện âm thanh; mô-đem; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết 
bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; thiết bị nghe nhìn dùng trong giảng dạy; thiết bị 
và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ viễn thông; thiết bị sử dụng hệ thống định vị 
toàn cầu (GPS); điện thoại; thiết bị liên lạc theo phương thức không dây để truyền âm 
thanh giọng nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; dây cáp; thiết bị lưu trữ dữ liệu; vật mang dữ liệu 
từ tính; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), đĩa và băng có ghi hay dùng để ghi chương 
trình và phần mềm máy tính; máy fax; máy ảnh; pin (ắc quy); ti vi; đầu máy thu hình; 
màn hình ti-vi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); phần mềm máy tính; chương 
trình trò chơi máy tính và trò chơi điện tử; phần mềm máy tính cho hệ thống định vị toàn 
cầu (GPS); phần mềm máy tính dùng trong du lịch và tổ chức du lịch (lữ hành), lên kế 
hoạch du lịch, định hướng, lên kế hoạch tuyến du lịch, cung cấp thông tin địa lý, nơi đến, 
vận chuyển và giao thông, hướng dẫn lái và đi, vẽ bản đồ địa điểm theo tùy chọn của 
người sử dụng, thông tin bản đồ đường phố, hiển thị bản đồ điện tử, và thông tin nơi đến; 
phần mềm máy tính để lập, tạo ra, phân phối, tải, truyền, nhận, chạy, chỉnh sửa, trích dẫn, 
mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm 
thanh, viđêô, và các nội dung đa phương tiện khác, các ấn phẩm điện tử, và các trò chơi 
điện tử; phần mềm máy tính dùng để ghi, tổ chức, phát, thực hiện thao tác, và xem văn 
bản, dữ liệu, tập tin (file) âm thanh, tập tin (file) viđêô và trò chơi điện tử liên quan đến 
máy tính, thiết bị truyền hình, thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình, máy phát âm thanh, 
máy phát viđêô, máy phát đa phương tiện, điện thoại, và các thiết bị điện tử số hóa cầm 
tay; phần mềm máy tính giúp người sử dụng lập trình và phân phối văn bản, dữ liệu, hình 
đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô và các nội dung đa phương tiện khác thông qua mạng 
lưới liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, điện tử và liên lạc khác; phần mềm máy tính 
để nhận diện, định vị, tạo nhóm, phân phối, và quản lý dữ liệu và đường dẫn giữa các máy 
tính chủ (server) và người sử dụng được kết nối tới các mạng lưới liên lạc toàn cầu và các 
mạng máy tính, mạng điện tử và mạng thông tin liên lạc khác; phần mềm máy tính để sử 
dụng trên các thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay và thiết bị điện tử tiêu dùng khác; 
phần mềm xuất bản điện tử; phần mềm đọc ấn phẩm điện tử; phần mềm máy tính quản lý 
thông tin cá nhân; âm thanh và nội dung nghe nhìn, thông tin, và lời bình luận ghi sẵn có 
thể tải xuống; sách, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, báo, tập san chuyên đề điện tử, và 
các ấn phẩm điện tử khác có thể tải xuống; phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu; phần mềm 
nhận dạng ký tự; phần mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm thư điện tử và phần mềm 
nhắn tin điện tử; phần mềm máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực 
tuyến; bảng tin điện tử; phần mềm đồng bộ hóa dữ liệu; phần mềm phát triển ứng dụng; 
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sách hướng dẫn cho người sử dụng dưới định dạng có thể đọc được bằng thiết bị điện tử, 
máy hay máy tính được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; bộ 
đấu nối, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (dock), thiết bị gắn 
thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking station), 
giao diện (thiết bị ghép nối), và bộ điều hợp điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm 
trên; thiết bị máy tính dùng cho các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng đa 
phương tiện dùng với các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng tương tác dùng với 
các sản phẩm trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị đo thử để dùng với tất cả 
các sản phẩm trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất 
cả các sản phẩm trên; thiết bị hoa tiêu (dẫn hướng trong hàng hải); thiết bị kiểm tra tem 
thư; máy đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi 
âm; thiết bị đo chiều cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử dùng cho 
hàng hóa; máy tự động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); thiết bị và dụng cụ 
để cân; thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; thiết bị và dụng cụ quang học; vi 
mạch (các lớp silicon); mạch tích hợp; màn hình huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; 
sợi dây dẫn quang (sợi quang); hệ thống lắp đặt điện tử dùng để điều khiển từ xa các hoạt 
động (quy trình vận hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị 
dập lửa; thiết bị X- quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu 
đắm; thiết bị báo động phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi 
chó; nam châm trang trí; hàng rào tích điện; bít tất được làm ấm (sưởi) bằng điện; thiết bị 
báo động, thiết bị cảm biến có báo động, và hệ thống theo dõi báo động; hệ thống an ninh 
và giám sát cho nhà ở; thiết bị dò khói và khí các-bon mô-nô-xít; bộ điều nhiệt, thiết bị 
theo dõi (màn hình theo dõi), thiết bị cảm biến, và điều khiển cho thiết bị và hệ thống 
điều hòa không khí, sưởi ấm, và thông gió; khóa cửa và khóa cửa sổ và chốt (then) vận 
hành bằng điện và điện tử; thiết bị mở cửa ga-ra; thiết bị mở rèm, màn cửa, mành cửa sổ, 
và rèm cửa sổ; thiết bị điều khiển đèn (hệ thống ánh sáng). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04539 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 65346 01.09.2014 JM 

  
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian và bấm giờ; đồng hồ đeo tay (bỏ túi); đồng hồ để bàn 

(treo tường); đồng hồ; máy ghi thời gian dùng làm đồng hồ; thiết bị bấm giờ; quai đồng 
hồ; dải băng đeo đồng hồ; hộp đựng đồng hồ đeo tay (bỏ túi), đồng hồ để bàn (treo 
tường), và dụng cụ đo thời gian và bấm giờ; bộ phận của đồng hồ đeo tay (bỏ túi), đồng 
hồ để bàn (treo tường), và dụng cụ đo thời gian và bấm giờ; đồ trang sức. 
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(210) 4-2015-04543 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-04545 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty TNHH Y tế Cánh cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-04546 (220) 02.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty TNHH Y tế Cánh cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-04549 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Quốc 

tế Đại Sơn  (VN) 

Số 8, ngách 670/61/4, đường Ngô Gia 
Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho động vật. 
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(210) 4-2015-04550 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; A5.11.11; 24.17.21; 24.17.15; 

A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Lê Thị Phương Chi  (VN) 

Thôn 9 xã Xuân Quang, huyện Thọ 
Xuân, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm cụ thể là: thuốc điều kinh; thuốc mát gan, giải độc gan. 

 

 
(210) 4-2015-04551 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thể Thao Và 

Cuộc Sống  (VN) 

126 Nguyễn Văn Đậu, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ bóng bàn, tenis, cầu lông. 

 

 
(210) 4-2015-04552 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-04553 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2015-04554 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON    (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-04555 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON    (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-04556 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON    (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-04557 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.9 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần QAC Việt Nam  

(VN) 

Tầng 3, số 39, ngõ 181 Tôn Đức Thắng, 
phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo.  
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Nhóm 42: Đánh giá và cấp giấy chứng nhận các hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn 
quốc tế. 

 

 
(210) 4-2015-04558 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo xịt tóc; keo tạo dáng 

cho tóc; thuốc nhuộm tóc; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; nước 
hoa. 

 

 
(210) 4-2015-04560 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh lá, xanh đen, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Mạnh Đạt  (VN) 

P306 A15 tập thể trường đại học kinh tế 
quốc dân, phường Đồng Tâm, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa. 
 

Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm, đại lý ô tô, bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, bán lẻ 
nước hoa. 

 

 
(210) 4-2015-04561 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) RENOWN INCORPORATED  (JP) 

TFT Building East 6F, 3-6-11 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)  Nhóm 25: Quần áo, bộ quần áo, áo khoác/áo vét, áo choàng ngoài, áo khoác blu-dông, 

váy, quần mặc thường ngày, quần jean, quần lót, quần dài, áo len, áo nỉ, hàng dệt kim 
(quần áo), áo sơ mi, áo thun có cổ cài nút (áo polo-shirt), giày, giày cao cổ, giày ống, giày 
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thể thao, dép, vớ, bít tất ngắn cổ, mũ/nón, mũ lưỡi trai, găng tay (trang phục), ca-vát, khăn 
choàng cổ (có thể che được cả mũi và miệng), khăn quàng cổ, quần áo lót, quần áo ngủ, 
áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm, thắt lưng (trang 
phục), dải thắt lưng (trang phục), đồng phục, đồ bơi (quần áo). 

 

 
(210) 

 

4-2015-04564 

 
(220) 

 
03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; A24.17.13; A26.11.8
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Đỗ Đức Thuật   (VN) 

Thôn Phú Lễ, xã Cần Kiệm, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ (làm từ bột mỳ).  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh mỳ.  
 

 
(210) 4-2015-04565 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Phước Đại   (VN) 

309 chung cư Xưởng 4 Bộ đội Biên 
phòng, phố Trần Bình, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ tư vấn và đại diện sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh 

tụng; dịch vụ chuyển giao công nghệ về phương diện pháp lý.  
 

 
(210) 4-2015-04566 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 

Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-04567 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Hoàng 

Gia   (VN) 

P115 - H2, khu TT Kim Giang, phường 
Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho 
mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-04568 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh 
dùng trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-04570 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Hồng, vàng, cam 
(731) Công ty cổ phần cưới hỏi 

Hoàng Gia  (VN) 

Số 71, Đặng Tiến Đông, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắm hoa. 
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(210) 4-2015-04571 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty luật trách nhiệm 

hữu hạn S.U.N Việt Nam  (VN) 

P 093-094, tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; các dịch vụ được cung cấp bởi các luật sư cho các cá nhân, tập 

thể, tổ chức và doanh nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-04572 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.14 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIKOS  (VN) 

Số 275 Lạch Tray, phường Đằng Giang, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-04573 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.7.2; 2.7.1; A24.17.12; 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, trắng, xanh lam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH OPEN SKY 

TECHNOLOGIES  (VN) 

Số nhà 22, N4, tổ 57, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị và máy âm thanh; màn hình video; bộ 

phận ghép nối âm thanh và hình ảnh.  
 

 
(210) 4-2015-04576 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.4.13; A3.4.4; A3.4.24; A26.4.24; 

A25.7.21 
(540) 

  

(731) Võ Trọng Tường Lân  (VN) 

16L Lê Ngô Cát, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2015-04578 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Hữu Tín  (VN) 

95/4 cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; linh kiện xe đạp và các bộ phận của nó, cụ thể là: líp, tay đề, giò dĩa, 

pô tăng, yên xe đạp. 
 

 
(210) 4-2015-04579 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) D'USSE LLC  (US) 

2701 LeJeune Road, Coral Gables FL 
33134, USA 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

 
(210) 4-2015-04580 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 

Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-04581 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 

Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2015-04582 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 

Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04583 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Minh 

Hải  (VN) 

109D/52 Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút bi; văn phòng phẩm; vở; sổ tay; thước kẻ học sinh (văn phòng phẩm); hồ 

dán (văn phòng phẩm). 
 
 
 

 
(210) 4-2015-04584 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH NTC Industries 

Việt Nam  (VN) 

Số 10, ngõ Kim Ngưu, phường Thanh 
Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy viết. 
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(210) 4-2015-04585 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH Quan Sơn  (VN) 

Số 179, đường Lê Duẩn, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Thăng Long 
(LUAT THANG LONG COMPANY 
LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04586 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH mực in Vina S  

(VN) 

2/39B Cao Thắng, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 

Nhóm 35: Mua bán mực in. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-04587 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xi măng 

ASEAN   (VN) 

Số 18 đường Ngũ Xã, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)  Nhóm 19: Gồm: xi măng amiăng (vật liệu xây dựng hợp thành từ hỗn hợp amiăng, ximăng 

và nước); xi măng; cọc xi măng; tấm xi măng; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; vữa dùng 
cho xây dựng. 
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(210) 4-2015-04588 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xi măng 

ASEAN   (VN) 

Số 18 đường Ngũ Xã, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)  Nhóm 19: Gồm: xi măng amiăng (vật liệu xây dựng hợp thành từ hỗn hợp amiăng, ximăng 

và nước); xi măng; cọc xi măng; tấm xi măng; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; vữa dùng 
cho xây dựng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04589 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xi măng 

ASEAN   (VN) 

Số 18 đường Ngũ Xã, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Gồm: xi măng amiăng (vật liệu xây dựng hợp thành từ hỗn hợp amiăng, 

ximăng và nước); xi măng; cọc xi măng; tấm xi măng; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; 
vữa dùng cho xây dựng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04590 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xi măng 

ASEAN   (VN) 

Số 18 đường Ngũ Xã, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)  Nhóm 19: Gồm: xi măng amiăng (vật liệu xây dựng hợp thành từ hỗn hợp amiăng, ximăng 

và nước); xi măng; cọc xi măng; tấm xi măng; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; vữa dùng 
cho xây dựng. 
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(210) 4-2015-04591 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xi măng 

ASEAN   (VN) 

Số 18 đường Ngũ Xã, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)  Nhóm 19: Gồm: xi măng amiăng (vật liệu xây dựng hợp thành từ hỗn hợp amiăng, ximăng 

và nước); xi măng; cọc xi măng; tấm xi măng; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; vữa dùng 
cho xây dựng. 

 
 

 
(210) 4-2015-04592 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xi măng 

ASEAN   (VN) 

Số 18 đường Ngũ Xã, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)  Nhóm 19: Gồm: xi măng amiăng (vật liệu xây dựng hợp thành từ hỗn hợp amiăng, ximăng 

và nước); xi măng; cọc xi măng; tấm xi măng; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; vữa dùng 
cho xây dựng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04593 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ giao 

nhận vận tải Quốc Tế  (VN) 

Số 24, ngõ 192, đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ logistics; dịch vụ vận tải; dịch vụ làm thủ tục hải quan, cụ thể là giao 

nhận hải quan và thông quan cho hàng hóa.  
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(210) 4-2015-04594 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.5; 26.4.1 
(591) Đỏ, đen, vàng 
(731) Công ty TNHH Trung Hạnh 

Linh  (VN) 

Số 117- A1 tập thể Giảng Võ, Phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04595 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.9.14 
(591) Xanh lá cây, hồng cánh sen, vàng cốm 
(731) Công ty TNHH Trung Hạnh 

Linh   (VN) 

Số 117- A1 tập thể Giảng Võ, Phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04596 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH khoá VIETKEYS  

(VN) 

Số 10, ngách 10/20 Tôn Thất Tùng, 
phường Khương Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Khoá cài bằng kim loại thường (đồ ngũ kim); khoá tay; khoá bằng kim loại cho 

xe cộ; két an toàn; khoá lò xo; khoá móc. 
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(210) 4-2015-04597 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Bích  (VN) 

34 đường Thái Nguyên, phường Phương 
Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 

da; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng. 
 
 

 
(210) 4-2015-04598 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Trắng, xanh, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Như ý 

Nguyễn  (VN) 

1/50/12 Thanh Đa, phường 27, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 

phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 
 
 

 
(210) 4-2015-04599 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại xuất 

nhập khẩu mỹ phẩm Hoa 

Hướng Dương  (VN) 

41 đường 30 khu phố 5, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; kem tắm trắng da; lăn khử 

mùi; sữa rửa mặt, sữa tắm. 
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(210) 4-2015-04600 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) BLUESCOPE STEEL LIMITED   (US) 

Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, 
Victoria, Australia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của kim thường, vật liệu xây dựng bằng kim loại; 

kim loại được sơn lót dạng tấm, cuộn dây và dải; vật liệu xây dựng bằng kim loại được 
sơn lót; kim loại được mạ sơn dạng tấm, cuộn dây và dải; vật liệu xây dựng bằng kim loại 
được mạ sơn trước; kim loại ở dạng tấm, dạng cuộn dây, dạng dải, dạng tấm dẹt, dạng 
thanh, dạng que, dạng phiến và dạng thỏi; tấm ốp mái nhà và tường bằng kim loại; ván lót 
trần; vì kèo (khung đỡ mái nhà); xà gồ; sàn mái kết cấu; ván khuôn kim loại và vật liệu 
gia cố cho các tòa nhà; lưới kim loại; lưới thép co giãn; tấm lợp bằng kim loại chống nước 
mưa; biển hiệu bằng kim loại; máng thoát nước bằng kim loại; vật liệu lợp mái; ống thoát 
nước mưa và bể chứa nước mưa bằng kim loại; khung xây dựng kim loại; phần khung 
bằng kim loại của nhà ở và tòa nhà thương mại và linh kiện đi kèm; nhà bằng kim loại có 
thể vận chuyển; vật liệu làm hàng rào bằng kim loại; cột trụ và ván ô (cửa tường) bằng 
kim loại; ống dẫn và ống bằng kim loại; gờ (viền) mái bằng kim loại; lưới thép; dây cáp 
bọc nhựa; thanh thép; nẹp cạnh bằng kim loại; khung kim loại; kẹp kim loại; kẹp treo ty 
xà gồ bằng kim loại, tất cả làm bằng kim loại. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ cơ khí và hóa học để xử lý hoặc chuyển hoá kim loại; dịch vụ gia công 
(sản xuất) kim loại thuộc nhóm này; dịch vụ xử lý (gia công) kim loại thuộc nhóm này; 
dịch vụ phủ kim loại; dịch vụ mạ cách điện đối với kim loại và dịch vụ mạ crôm kim loại. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-04602 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Vinaok  (VN) 

Xóm 4, thôn Đông Lao, xã Đông La, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 

và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
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(210) 4-2015-04607 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) 1. T&I CO., LTD.   (KR) 

18, Soorae-ro 319, Wabu-eup, 
Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic 
of Korea  
2. HEE SOO KIM   (KR) 
(Homaesil-dong, Hyundae-mansion-
villa) 10-6, Norim-ro, Gwonseon-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 10: Gối dùng cho mục đích y tế; đệm lót dùng cho mục đích y tế; đệm dùng cho 

mục đích y tế; gối bấm huyệt dùng cho mục đích y tế; gối ngủ của trẻ em dùng cho mục 
đích y tế; gối gây buồn ngủ để chữa chứng mất ngủ. 

 
Nhóm 20: Gối; đệm lót; đệm; gối hơi không dùng cho mục đích y tế; đệm lót hơi không 
dùng cho mục đích y tế; miếng đệm lót dùng để ngủ. 

 

 
(210) 4-2015-04608 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Năng lượng 

Kinh Bắc   (VN) 

395 Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)  Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp gas (dưới hình thức kho vận), phân phối, vận chuyển, lưu 

chứa gas; cho thuê bình chứa, chai lọ, bể chứa và container để lưu chứa, cung cấp và vận 
chuyển gas; cho thuê phương tiện vận tải để vận chuyển gas; dịch vụ nạp đầy lại bình gas.  

 

 
(210) 4-2015-04609 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần năng lượng 

Kinh Bắc   (VN) 

395 Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp gas (dưới hình thức kho vận), phân phối, vận chuyển, lưu 
chứa gas; cho thuê bình chứa, chai lọ, bể chứa và container để lưu chứa, cung cấp và vận 
chuyển gas; cho thuê phương tiện vận tải để vận chuyển gas; dịch vụ nạp đầy lại bình gas.  

 

 
(210) 4-2015-04610 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần năng lượng 

Kinh Bắc   (VN) 

395 Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp gas (dưới hình thức kho vận), phân phối, vận chuyển, lưu 

chứa gas; cho thuê bình chứa, chai lọ, bể chứa và container để lưu chứa, cung cấp và vận 
chuyển gas; cho thuê phương tiện vận tải để vận chuyển gas; dịch vụ nạp đầy lại bình gas.  

 

 
(210) 4-2015-04611 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần năng lượng 

Kinh Bắc   (VN) 

395 Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp gas (dưới hình thức kho vận), phân phối, vận chuyển, lưu 

chứa gas; cho thuê bình chứa, chai lọ, bể chứa và container để lưu chứa, cung cấp và vận 
chuyển gas; cho thuê phương tiện vận tải để vận chuyển gas; dịch vụ nạp đầy lại bình gas.  

 

 
(210) 4-2015-04612 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần năng lượng 

Kinh Bắc   (VN) 

395 Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp gas (dưới hình thức kho vận), phân phối, vận chuyển, lưu 

chứa gas; cho thuê bình chứa, chai lọ, bể chứa và container để lưu chứa, cung cấp và vận 
chuyển gas; cho thuê phương tiện vận tải để vận chuyển gas; dịch vụ nạp đầy lại bình gas.  
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(210) 4-2015-04613 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần năng lượng 

Kinh Bắc   (VN) 

395 Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp gas (dưới hình thức kho vận), phân phối, vận chuyển, lưu 

chứa gas; cho thuê bình chứa, chai lọ, bể chứa và container để lưu chứa, cung cấp và vận 
chuyển gas; cho thuê phương tiện vận tải để vận chuyển gas; dịch vụ nạp đầy lại bình gas.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04614 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần năng lượng 

Kinh Bắc   (VN) 

395 Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp gas (dưới hình thức kho vận), phân phối, vận chuyển, lưu 

chứa gas; cho thuê bình chứa, chai lọ, bể chứa và container để lưu chứa, cung cấp và vận 
chuyển gas; cho thuê phương tiện vận tải để vận chuyển gas; dịch vụ nạp đầy lại bình gas.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04615 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần năng lượng 

Kinh Bắc   (VN) 

395 Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp gas (dưới hình thức kho vận), phân phối, vận chuyển, lưu 

chứa gas; cho thuê bình chứa, chai lọ, bể chứa và container để lưu chứa, cung cấp và vận 
chuyển gas; cho thuê phương tiện vận tải để vận chuyển gas; dịch vụ nạp đầy lại bình gas.  
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(210) 4-2015-04616 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần năng lượng 

Kinh Bắc   (VN) 

395 Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp gas (dưới hình thức kho vận), phân phối, vận chuyển, lưu 

chứa gas; cho thuê bình chứa, chai lọ, bể chứa và container để lưu chứa, cung cấp và vận 
chuyển gas; cho thuê phương tiện vận tải để vận chuyển gas; dịch vụ nạp đầy lại bình gas.  

 
 

 
(210) 4-2015-04617 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần năng lượng 

Kinh Bắc   (VN) 

395 Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp gas (dưới hình thức kho vận), phân phối, vận chuyển, lưu 

chứa gas; cho thuê bình chứa, chai lọ, bể chứa và container để lưu chứa, cung cấp và vận 
chuyển gas; cho thuê phương tiện vận tải để vận chuyển gas; dịch vụ nạp đầy lại bình gas.  

 
 

 
(210) 4-2015-04618 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần năng lượng 

Kinh Bắc   (VN) 

395 Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp gas (dưới hình thức kho vận), phân phối, vận chuyển, lưu 

chứa gas; cho thuê bình chứa, chai lọ, bể chứa và container để lưu chứa, cung cấp và vận 
chuyển gas; cho thuê phương tiện vận tải để vận chuyển gas; dịch vụ nạp đầy lại bình gas.  
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(210) 4-2015-04619 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần năng lượng 

Kinh Bắc   (VN) 

395 Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp gas (dưới hình thức kho vận), phân phối, vận chuyển, lưu 

chứa gas; cho thuê bình chứa, chai lọ, bể chứa và container để lưu chứa, cung cấp và vận 
chuyển gas; cho thuê phương tiện vận tải để vận chuyển gas; dịch vụ nạp đầy lại bình gas.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04620 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.3.3; 26.1.1; A26.1.24 (540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất bánh đậu 

xanh rồng vàng Kỳ Anh  (VN) 

Số nhà 9C, ngõ 77, phố An Ninh, phường 
Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 30: Bột đậu xanh và bánh đậu xanh.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04623 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.9.1 
(591) Cam, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hàng Hiệu  

(VN) 

Nhà số 8, lô số 6, Dự án nhà ở Thôn 
Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng thời trang.  
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(210) 4-2015-04624 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Trần 

Thị  (VN) 

173 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chất làm sạch dùng cho động cơ nổ; chất chống cáu cặn; chất làm lạnh; dầu 

phanh, chất phụ gia làm sạch dùng cho xăng dầu; chế phẩm hóa học để khử muội than 
của động cơ nổ. 

 
Nhóm 02: Sơn; chế phẩm dùng để ngăn ngừa xỉn màu và gỉ trên bề mặt kim loại; chế 
phẩm chống ăn mòn; chế phẩm chống gỉ, vecni; phẩm màu cho thực phẩm. 

 
Nhóm 03: Chế phẩm dùng để đánh bóng; chế phẩm để tẩy rửa; chế phẩm để làm sạch, 
chế phẩm đánh sạch gỉ; mỹ phẩm; chiết xuất của hoa (nước hoa).  

 
Nhóm 04: Những chất bôi trơn đa mục đích; những chất dùng để bôi trơn và thẩm thấu.  

 

 
(210) 

 

4-2015-04627 

 
(220) 

 
03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) HUANG CHANGSHENG   (CN) 

No.42, Zhangdao Village, Nawu Town, 
Huazhou City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da động vật; ví đựng tiền; cặp học sinh; cặp da; túi xách tay; túi du lịch; «. 
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); quần tắm; áo mưa; giày (đồ 
đi chân); mũ; trang phục dệt kim; găng tay (trang phục); khăn quàng cổ; thắt lưng da 
(trang phục). 

 

 
(210) 4-2015-04628 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) TIEN HSIN INDUSTRIES CO., LTD.  

(TW) 
No.6, Wu-Gong 8th Rd., Wufeng Dist., 
Taichung City 413, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Yên xe đạp; xe đạp; phanh xe đạp; xích xe đạp; đùi đĩa xe đạp; moay-ơ xe đạp; 
khung xe đạp; bánh răng truyền động cho xe đạp; ghi đông xe đạp; bàn đạp xe đạp; vành 
xe đạp; bánh xe đạp. 

 

 
(210) 4-2015-04629 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.5.3; A26.4.5; 26.4.4; 26.3.23 
(731) TIEN HSIN INDUSTRIES CO., LTD.  

(TW) 
No.6, Wu-Gong 8th Rd., Wufeng Dist., 
Taichung City 413, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Yên xe đạp; xe đạp; phanh xe đạp; xích xe đạp; đùi đĩa xe đạp; moay-ơ xe đạp; 

khung xe đạp; bánh răng truyền động cho xe đạp; ghi đông xe đạp; bàn đạp xe đạp; vành 
xe đạp; bánh xe đạp. 

 

 
(210) 4-2015-04630 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) YU LI SHIANG BIOTECHNOLOGY 

CO., LTD.  (TW) 
1F., No. 119-3, Zhongliao, Houbi Dist., 
Tainan City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc tóc; sữa rửa mặt; thuốc đánh 

răng; tinh dầu. 
 

 
(210) 4-2015-04631 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.3.1; 1.3.2; A1.3.20 
(731) YOUNG TOWN ENTERPRISES CO., 

LTD.  (TW) 
No. 26, Lane 242, Section 3, Chung 
Chen Road, Rende District, Tainan City, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ, đồng hồ báo thức, bộ phận chuyển động của đồng 
hồ và đồng hồ đeo tay, bộ phận cơ khí của đồng hồ và đồng hồ đeo tay, bộ máy đồng hồ. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04632 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn 

PHARMA  (VN) 

124/59, xóm Đất, phường 8, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04633 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn 

PHARMA  (VN) 

124/59, xóm Đất, phường 8, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04634 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn 

PHARMA  (VN) 

124/59, xóm Đất, phường 8, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-04635 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn 

PHARMA  (VN) 

124/59, xóm Đất, phường 8, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-04636 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 26.3.1; 24.15.21; A24.15.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần GWIN  (VN) 

Số 283, đường Lương Thế Vinh, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, phụ tùng của xe đạp, xe đạp điện thuộc nhóm này. 

 

 
(210) 4-2015-04637 (220) 03.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4; A26.11.9 
(591) Đen, trắng, vàng, da cam 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MA SAN  (VN) 

Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Đường (dùng để ăn); cà phê; chè; ca cao; chất thay thế cà phê; đồ uống trên cơ 

sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở socola. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát có ga; nước uống tăng lực (đồ uống, không dùng cho mục đích 
y tế); đổ uống không chứa cồn; nước uống thể thao (đồ uống, không dùng cho mục đích y 
tế); đồ uống hoa quả; nước ép trái cây; xi rô dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống. 
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(210) 4-2015-04638 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Đỉnh Bạch Mã  (VN) 

Tầng 2, tòa nhà Vietbuild, số 70, đường 
số 43, phường Tân Quy, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo lường như: thiết bị đo công suất hệ trục dùng cho các thiết bị vận 

chuyển chuyên dùng, thiết bị đo lường phân tích chất khí; thiết bị định hướng. 
 

Nhóm 35: Bán buôn thiết bị khai khoáng, trang thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm, 
phòng nghiên cứu, thiết bị thu phát sóng, vật tư nghành công nghiệp như: thiết bị đo 
lường, thiết bị định hướng, ròng rọc bằng kim loại, vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại, 
ván khuôn bằng kim loại để đổ bê tông, ống thép, tấm thép, bể chứa bằng kim loại, quần 
áo bảo hộ lao động, máy nâng hạ nông nghiệp, bơm hơi (trang bị của xưởng sửa chữa), 
giá đỡ ổ trục cho máy móc; dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo trì máy móc thiết bị; sửa chữa thiết bị điện tử, quang học. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế liên quan đến khoa học, công nghệ như: thiết lập bản vẽ xây 
dựng, thiết kế phần mềm; các dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp như: thăm dò 
địa chất, thử nghiệm vật liệu. 

 

 
(210) 4-2015-04639 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(540) 

  

(731) Lâm Văn Hoán  (VN) 

Xóm 10, thôn Mộc Đức, xã Giao Thịnh, 
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói (micro); đầu đọc đĩa 

VCD. 
 

 
(210) 4-2015-04640 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(540) 

  

(731) Lâm Văn Hoán  (VN) 

Xóm 10, thôn Mộc Đức, xã Giao Thịnh, 
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói (micro); đầu đọc đĩa 

VCD. 
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(210) 4-2015-04641 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Lâm Văn Hoán  (VN) 

Xóm 10, thôn Mộc Đức, xã Giao Thịnh, 
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói (micro); đầu đọc đĩa 

VCD. 
 

 
(210) 4-2015-04644 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.12.1; 26.4.2 
(591) Cam, trắng, xanh tím than 
(731) AMARANTH CO., LTD.  (KR) 

26, 14 Beon-gil, Noksansandan 165-ro, 
Gangseo-gu, Busan, 618817 Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc da.  

 

 
(210) 4-2015-04645 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.15; A1.1.10; A1.1.5; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thành Phố  (VN) 

147/3 B2, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê; bánh kẹo; ca cao; đường. 
 

Nhóm 32: Các loại đồ uống không có cồn; nước uống có hơi; đồ uống làm từ nước ép trái 
cây; nước khoáng. 

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối: trà, cà phê, bánh kẹo, đồ uống không có cồn, nước uống 
giải khát.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2015-04646 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.7.25 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, vàng nhạt
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Lộc Phát 

decor  (VN) 

29B, tổ 16, ấp Phú Ân, xã Phước Lý, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; giá; kệ (tất cả thuộc nhóm này). 
 

Nhóm 37: Thi công: phòng trưng bày sản phẩm (showroom); gian hàng hội chợ; tủ quầy 
siêu thị; nội thất nhà ở. 

 

 
(210) 4-2015-04648 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH Phát Thiên Phú  

(VN) 

Tổ 3, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh 
Cửu, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 
vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 

 
Nhóm 35: Đại lý ký gửi, mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: phân bón, thuốc trừ sâu, 
thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ ốc bươu vàng, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng. 

 

 
(210) 4-2015-04649 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; A25.7.21; A26.4.24; A5.5.20 
(591) Trắng, đen, vàng 
(731) Công ty TNHH Nhan Sắc Việt  

(VN) 

283/33 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-04650 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Nâu, kaki, da bò 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Hợi  (VN) 

Số 86 đường Bạch Đằng, phường Chương 
Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê chưa rang; hương 

liệu cà phê; sản phẩm bột xay. 
 

 
(210) 4-2015-04651 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 7.1.5; 25.12.1; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 

8.1.25 
(591) Đỏ tươi, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Hiệp hội làng nghề truyền 

thống Bánh gai Tứ Trụ, xã 

Thọ Diên, huyện Thọ Xuân  

(VN) 

Xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh gai. 
 

Nhóm 35: Buôn bán bánh gai. 
 

 
(210) 4-2015-04652 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION   (JP) 
7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8310 Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-04653 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) OWNER HOOKS CO., LTD.   (JP) 

120, Tomita-cho, Nishiwaki-shi, Hyogo-
ken, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Lưỡi câu; đồ câu cá.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04655 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04656 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.23; A3.7.24 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lưu Đại Phúc  

(VN) 

Đường 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 17: Nhựa nhân tạo (nhựa tổng hợp), bao bì không thấm nước; cao su cứng (êbônit); 

vật liệu bằng cao su hoặc chất dẻo, amiăng; vật liệu bao gói bằng cao su hoặc chất dẻo. 
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(210) 4-2015-04657 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.3.9; A5.3.15; 25.1.25; 5.5.16; 26.1.2 
(591) Xanh, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may và thiết kế 

thời trang Hương Thảo  (VN) 

208 Lương Nhữ Học, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; đồng phục; cà vạt; dây thắt lưng; giày. 

 

 
(210) 4-2015-04658 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hải Dương 

GAS  (VN) 

Lô CN5B khu công nghiệp tàu thủy Lai 
Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 04: Các nhiên liệu dùng để đốt cụ thể là: khí thô, khí thấp áp, khí hoá lỏng (gas). 
 

Nhóm 06: Bình ga; bồn chứa ga bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-04659 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hải Dương 

GAS   (VN) 

Lô CN5B khu công nghiệp tàu thủy Lai 
Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 04: Các nhiên liệu dùng để đốt cụ thể là: khí thô, khí thấp áp, khí hoá lỏng (gas) 
 

Nhóm 06: Bình ga; bồn chứa ga bằng kim loại.  
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(210) 4-2015-04660 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Hồng cánh sen, hồng phấn, hồng cam, 

vàng, xanh lá cây, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư The 

Pink Sala   (VN) 

88/7 đường số 18, Phạm Văn Đồng, 
phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng phục vụ ăn uống; khách sạn.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04661 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MAX BIOCARE PTY LTD.   (AU) 

Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 
Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 
Australia  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04662 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MAX BIOCARE PTY LTD.    (AU) 

Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 
Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 
Australia   

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
906 

(210) 4-2015-04663 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.3; 26.3.4; A26.3.5 
(591) Xanh cốm, xanh nước biển, đỏ 
(731) Công ty cổ phần giáo dục và 

đầu tư DVC   (VN) 

Số 6 lô M2 khu ĐTM Yên Hòa, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc dùng trong trường học và trong văn phòng cụ thể là: bàn bằng gỗ, ghế 

bằng gỗ, giường bằng gỗ, tủ bằng gỗ, giá bằng gỗ, kệ bằng gỗ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; buôn bán các sản phẩm đồ uống có ga và đồ uống không 
có ga, giầy dép, mỹ phẩm, văn phòng phẩm, dao kéo, ô dù, quần áo, mũ nón.  

 
Nhóm 41: Giáo dục, thông tin về giáo dục, trường đào tạo, dịch vụ hỗ trợ giáo dục.  

 

 
(210) 4-2015-04664 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 20.7.1; A9.7.22 
(591) Xanh tím than, xanh nhạt 
(731) Công ty cổ phần giáo dục và 

đầu tư DVC   (VN) 

Số 6 lô M2 khu ĐTM Yên Hòa, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 
LAWYER) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; buôn bán các sản phẩm đồ uống có ga và đồ uống không 

có ga, giầy dép, mỹ phẩm, văn phòng phẩm, dao kéo, ô dù, quần áo, mũ nón.  
 

Nhóm 41: Giáo dục, thông tin về giáo dục, trường đào tạo, dịch vụ hỗ trợ giáo dục.  
 

 
(210) 4-2015-04666 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Lê Ngọc Quế  (VN) 

149 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-04668 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển và thương mại quốc tế 

Việt An   (VN) 

83A Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; xoa bóp; vật lý trị 
liệu.  

 

 
(210) 4-2015-04669 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; 4.5.15; 4.5.5 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển và thương mại quốc tế 

Việt An   (VN) 

83A Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 29: yến sào; tổ yến đã tinh chế và đóng hộp; sữa; sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà (chè); kem lạnh; đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng; bia; nước uống có ga; nước yến (đồ uống không cồn); xirô; nước 
ép hoa quả; đồ uống hỗn hợp, không có cồn. 

 

 
(210) 4-2015-04670 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu tổng hợp Hoàng Gia  

(VN) 

Thôn 7, xã Thành Vân, huyện Thạch 
Thành, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Kho hàng hóa; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; cho thuê kho chứa hàng; 
cho thuê xe; cho thuê bãi đỗ xe.  

 

 
(210) 4-2015-04671 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 

Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-04672 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 

Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-04673 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 

Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)  Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-04674 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 

Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-04675 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công  (VN) 

Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-04676 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 

Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)  Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-04677 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Mặt Trời Đen  (VN) 

P606, tháp A1, toà nhà Indochina Plaza 
HN, 241 Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-04678 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Bảo 

Tâm  (VN) 

Số 6 ngõ 162 phố Tôn Đức Thắng, 
phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-04679 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE  (VN) 

Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-04680 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.5.3; 1.15.5; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh 

dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thacophar  (VN) 

Số nhà P1, ngõ 210 đường Hoàng Quốc 
Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu, ký gửi hàng hóa cụ thể gồm: thực phẩm dinh 
dưỡng, thực phẩm chức năng, gạo, dụng cụ và thiết bị y tế, thuốc, mỹ phẩm, hóa chất, 
mực in, tinh dầu thơm, keo hóa học, nhựa tổng hợp, ô tô, xe máy. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ kho bãi, lưu trữ hàng hóa; bốc xếp và đóng gói hàng hóa; vận tải hành 
khách bằng đường bộ. 

 

 
(210) 4-2015-04681 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.1.1; A25.3.13 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh dương, 

xanh tím than 
(731) Công ty cổ phần Elovi Việt 

Nam  (VN) 

KCN Nam Phổ Yên, xã Thuận Thành, 
huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa (sữa tươi, sữa sô cô la, sữa lúa mạch, sữa trái cây).  
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) sữa và các sản phẩm từ sữa (sữa tươi, sữa sô cô la, sữa 
lúa mạch, sữa trái cây). 

 

 
(210) 4-2015-04682 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.2.13 
(591) Trắng, vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần Vinacam  

(VN) 

28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích sinh trưởng cây trồng.  

 

 
(210) 

 

4-2015-04683 

 
(220) 

 
04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A3.13.4; A3.13.24; 26.5.1 
(591) Nâu, đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Sanuco  (VN) 

Lô N02A, khu K26, 203A Dương Quảng 
Hàm, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; nước mật đường.  

 

 
(210) 4-2015-04686 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)  Nhóm 16: Đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); giáo trình giảng dạy; văn phòng 

phẩm.  
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Nhóm 25: Quần áo đồng phục học sinh, học viên; mũ nón đồng phục cho học sinh, học 
viên; giày dép đồng phục cho học sinh, học viên. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; dạy nghề; tuyển sinh học viên; hướng dẫn nghề nghiệp 
(hướng nghiệp). 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu, đánh giá chương trình giáo dục đào tạo của các giáo sư và giáo 
viên. 

 
 

 
(210) 4-2015-04688 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh Đình Đình  (VN) 

Số 40 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-04689 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sách Dân 

Tộc  (VN) 

25 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Sách báo ấn phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-04690 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sách Dân 

Tộc   (VN) 

25 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Sách báo ấn phẩm. 
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(210) 4-2015-04691 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sách Dân 

Tộc   (VN) 

25 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Sách báo ấn phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-04692 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sách Dân 

Tộc   (VN) 

25 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Sách báo ấn phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-04693 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sách Dân 

Tộc   (VN) 

25 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Sách báo ấn phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-04694 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sách Dân 

Tộc   (VN) 

25 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Sách báo ấn phẩm. 
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(210) 4-2015-04695 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tấm Lợp 

Đông Anh Hà Nội  (VN) 

Số 4, lô BT 5, khu ĐT Pháp Vân, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)  Nhóm 19: Tấm lợp mái không bằng kim loại; vật liệu lợp mái nhà không bằng kim loại; 

tấm lợp amiăng xi măng; tấm ốp không bằng kim loại dùng cho các công trình xây dựng; 
tấm ốp amiăng xi măng dùng cho các công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-04696 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tấm Lợp 

Đông Anh Hà Nội   (VN) 

Số 4, lô BT 5, khu ĐT Pháp Vân, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Tấm lợp mái không bằng kim loại; vật liệu lợp mái nhà không bằng kim loại; 

tấm lợp amiăng xi măng; tấm ốp không bằng kim loại dùng cho các công trình xây dựng; 
tấm ốp amiăng xi măng dùng cho các công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-04697 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sơn Thanh Chương  (VN) 

1/471 khu phố Hoà Lân 2, phường Thuận 
Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2015-04700 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 

22 Hồ Biểu Chánh, phuờng 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-04701 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân   (VN) 

22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-04702 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Long 

Quân   (VN) 

Số 70/14 ấp Thiện Mỹ, xã Tân Thiềng, 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, thuốc bảo vệ thủy sản, chế phẩm sinh học dùng 

trong nuôi trồng thủy sản, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng 
thủy sản. 

 

 
(210) 4-2015-04703 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Long 

Quân     (VN) 

Số 70/14 ấp Thiện Mỹ, xã Tân Thiềng, 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, thuốc bảo vệ thủy sản, chế phẩm sinh học dùng 

trong nuôi trồng thủy sản, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng 
thủy sản. 
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(210) 4-2015-04704 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Long 

Quân      (VN) 

Số 70/14 ấp Thiện Mỹ, xã Tân Thiềng, 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, thuốc bảo vệ thủy sản, chế phẩm sinh học dùng 

trong nuôi trồng thủy sản, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng 
thủy sản. 

 

 
(210) 4-2015-04705 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Long 

Quân      (VN) 

Số 70/14 ấp Thiện Mỹ, xã Tân Thiềng, 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, thuốc bảo vệ thủy sản, chế phẩm sinh học dùng 

trong nuôi trồng thủy sản, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng 
thủy sản. 

 

 
(210) 4-2015-04706 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Long 

Quân   (VN) 

Số 70/14 ấp Thiện Mỹ, xã Tân Thiềng, 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, thuốc bảo vệ thủy sản, chế phẩm sinh học dùng 

trong nuôi trồng thủy sản, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng 
thủy sản. 
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(210) 4-2015-04707 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.5.1 
(591) Trắng, đen, xanh dương, xanh rêu, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Long 

Quân      (VN) 

Số 70/14 ấp Thiện Mỹ, xã Tân Thiềng, 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, thuốc bảo vệ thủy sản, chế phẩm sinh học dùng 

trong nuôi trồng thủy sản, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng 
thủy sản. 

 
 

 
(210) 4-2015-04708 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

điện tử ISLAND  (VN) 

38A Đinh Củng Viên, phường Phước 
Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các hàng hóa sau: vải, quần áo, giày dép, máy vi tính, thiết bị ngoại 

vi, phần mềm và thiết bị viễn thông, thiết bị nghe nhìn.  
 
 

 
(210) 4-2015-04709 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Vũ Đình Hưng  (VN) 

Tổ 6, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; va li; túi đeo lưng; ví da.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; ca vát; tất.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, giày, dép, mũ, nón; mua bán túi xách tay, va li, túi đeo lưng, 
ví da.  

 
Nhóm 40: May quần áo; gia công vải; gia công da.  
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(210) 4-2015-04710 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Vũ Đình Hưng  (VN) 

Tổ 6, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; va li; túi đeo lưng; ví da.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép, mũ; ca vát; tất.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, giày, dép, mũ, nón; mua bán túi xách tay, va li, túi đeo lưng, 
ví da.  

 
Nhóm 40: May quần áo; gia công vải; gia công da.  

 
 

 
(210) 4-2015-04711 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Otsuka Pharmaceutical 

Factory, Inc.   (JP) 

115 Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, 
Naruto, Tokushima, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn 
kiêng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng.  

 
 

 
(210) 4-2015-04712 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.7; 3.7.16; A3.7.24; 26.13.1 
(591) Trắng, xanh da trời, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

môi trường Nhật Linh  (VN) 

Thôn Quy Hậu, xã Hòa Trị, huyện Phú 
Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 
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(210) 4-2015-04713 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(591) Trắng, xanh da trời (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

môi trường Nhật Linh  (VN) 

Thôn Quy Hậu, xã Hòa Trị, huyện Phú 
Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng. 

 

 
(210) 4-2015-04714 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.1; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, da cam, xám 
(731) Công ty TNHH Cốc Cốc  (VN) 

Phòng 1202, tầng 12, tòa nhà HITTC, số 
185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy tính có thể tải về; phần mềm máy tính (ghi sẵn); 

chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); máy vi tính.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; thông tin kinh doanh; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng Internet; thăm dò dư luận.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ bản đồ; lập trình máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên Internet; 
thiết kế phần mềm máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2015-04715 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.9.15; 5.9.21; A9.7.17 
(591) Đỏ, vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá cây 
(731) Vũ Linh Chi   (VN) 

49 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
921 

(210) 4-2015-04716 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) INTEPLAST GROUP, LTD.   (US) 

9 Peach Tree Hill Road, Livingston, New 
Jersey 07039, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 40: Sản xuất theo yêu cầu bao bì bằng chất dẻo, sản phẩm đùn ép bằng chất dẻo, và 

màng bằng chất dẻo; sản xuất theo yêu cầu các sản phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong 
công nghiệp, cụ thể: màng, bảng (bìa), tấm (bản) và thành phẩm bằng chất dẻo.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04717 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.1 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, đỏ 
(731) Trần Mạnh Long  (VN) 

Số 32, ngõ 243, phố Nam Dư, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; sữa ong chúa (dược phẩm); mật ong (dùng cho mục đích y tế); keo 

ong (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán sữa ong chúa (dược phẩm); mua bán mật ong 
(dùng cho mục đích y tế); mua bán keo ong (dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04718 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SANOFI    (FR) 

54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, FRANCE

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
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(210) 4-2015-04719 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Trắng, vàng, xanh biển 
(731) Công ty cổ phần hoá - dược 

phẩm MEKOPHAR  (VN) 

Số 297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-04720 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Vàng nhạt, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại & 

dịch vụ Swan  (VN) 

Số 6 đường Bác ái, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 

 
 

 
(210) 4-2015-04727 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm làm 

sạch.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-04728 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm làm 

sạch.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-04729 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) GERMANS BOADA, S.A.  (ES) 

Pol.Ind.Can Roses, Avda.Olimpiades s/n. 
- 08191 RUBI (Barcelona) - Spain 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy cắt gạch chạy điện; dụng cụ cầm tay vận hành bằng điện; 

máy khoan; đĩa cắt dùng cho máy công cụ; đĩa mài (bộ phận của máy móc); đĩa cắt kim 
cương dùng cho máy công cụ. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ cắt gạch cầm tay; dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; công cụ cắt 
(dụng cụ cầm tay); dao; mũi khoan (dụng cụ cầm tay). 

 

 
(210) 4-2015-04730 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) HONG KONG CARPENTER TAN CO., 

LIMITED  (HK) 
5th Floor, Gloucester Tower, The 
Landmark, 11 Pedder Street, Central, 
Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc; giá để đồ (đồ đạc); vật dụng cất giữ 

quần áo (tủ đựng quần áo); tủ trưng bày (đồ đạc); khay, không bằng kim loại; hộp bằng 
gỗ hoặc chất dẻo; nút chai lọ; màn chắn cho lò sưởi (đồ đạc); kính tráng bạc (gương); 
gương soi; đồ đan lát làm từ cây liễu gai; roi mây/gậy bằng song; đồ thủ công mỹ nghệ 
bằng tre hoặc gỗ, sừng động vật; tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ thủ 
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công mỹ nghệ bằng sơn mài; tranh cổ động/áp phích bằng gỗ hoặc chất dẻo; hộp làm ổ 
cho vật nuôi trong nhà; vòng tay nhận dạng, không bằng kim loại; bình đựng tro hỏa táng; 
phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại; cửa cho đồ đạc; gối; phụ kiện lắp ráp 
cửa sổ, không bằng kim loại; mành làm từ những thanh gỗ kết lại (đồ đạc); gương cầm tay 
(gương dùng cho trang điểm). 

 
Nhóm 21: Lọ đựng gia vị; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; đũa; đồ thủy tinh dùng hàng 
ngày (bao gồm cốc, đĩa, ấm, bình đựng); đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trang trí 
bằng sứ; bình để uống, lư đốt xông nước hoa; bình/hũ; bót để đi giày/đót giày/dụng cụ 
đón giày; lược; lược thưa để chải tóc; hộp đựng lược; lược khít hai lưỡi; đồ dùng để chải; 
lược cho động vật; lông cứng động vật (dùng làm đồ để chải); bàn chải đánh răng; hộp 
đựng tăm/vật dụng giữ tăm; bàn chải trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm; đồ chứa đựng 
giữ nhiệt cho thực phẩm; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; pha lê (đồ chứa đựng bằng 
thủy tinh); chuồng cho vật nuôi trong nhà; vỉ đập ruồi; ống hút; vỏ bọc giữ ấm và/hoặc 
trang trí cho bình trà. 

 
Nhóm 26: Đồ để thêu trang trí; cặp tóc (kẹp tóc cho mái); đồ trang trí tóc; kẹp (không 
phải đồ trang sức kim loại quý); nơ cài tóc; hộp đựng đồ khâu vá; kim đan; cúc/khuy; bộ 
tóc giả; cây cảnh nhân tạo; miếng đệm vai cho trang phục; miếng dán nhiệt để trang trí đồ 
vải (phụ kiện may mặc); chữ hoặc số để đánh dấu/trang trí đồ vải. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ khuyến mãi/đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); 
phổ biến các thông báo quảng cáo; lập kế hoạch quảng cáo; định giá gỗ thẳng; quảng cáo; 
kiểm tra/đánh giá gỗ thẳng; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo; tổ chức triển lãm công nghệ/kỹ thuật cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; tư vấn quản lý nhân sự; kế toán; quản lý việc nhượng quyền thương mại. 

 
Nhóm 40: Gia công gỗ; dịch vụ cưa xẻ (xưởng cưa); bào (cưa gỗ); đốn gỗ và xẻ gỗ; khắc 
gỗ, chạm trổ; dịch vụ mài mòn; cán kim loại; dịch vụ lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng 
cho người khác; nhuộm vải; dịch vụ nung đồ gốm; may quần áo; làm khung cho các tác 
phẩm nghệ thuật. 

 
 

 
(210) 4-2015-04731 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) KANG, SEUNG-GU  (KR) 

Daewon Kantavil APT 102-402, 1024, 
Dangjeong-dong, Gunpo-si, Gyeonggi-
do 435-769 Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị thủy lực dùng để gom, đổ vật liệu, rác thải được lắp ráp trên xe tải; 

thiết bị thủy lực dùng để chất và bốc dỡ hàng hoá, vật liệu. 
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(210) 4-2015-04732 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.9.1; A25.3.13; 25.3.1 
(731) ASSOCIATED BRANDS PTE. LTD.  

(SG) 
78 Shenton Way, #28-01/03, Singapore 
079120 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu uýt ki; đồ uống có cồn trên cơ sở rượu uýt ki và đồ uống có cồn mang 

hương vị uýt ki. 
 

 
(210) 4-2015-04733 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.2.7; A26.11.8 
(591) Đỏ, ghi 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đỗ và Anh Em  (VN)

Số 97/3 tổ 64, khu phố 5, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa; khung cửa, không bằng kim loại; tấm cửa, không bằng kim loại; cửa 

chớp, không bằng kim loại; cửa sổ, không bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-04734 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.  

(TW) 
16F, 16F-3, NO. 166, JIAN 1ST RD., 
Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); xuất bản phẩm 

điện tử, có thể tải xuống; đĩa quang; sách điện tử, có thể tải xuống được; miếng đệm lót 
chuột máy tính; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; tệp 
tin hình ảnh kỹ thuật số (tải xuống được) từ mạng máy tính; vật mang dữ liệu quang học 
ghi lại chương trình trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi máy tính cho thiết bị trò chơi 
viđêo tại gia; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); kính đeo mắt; 
phim điện ảnh, đã phơi sáng; băng viđêô; đĩa compắc (nghe-nhìn); phim hoạt hình; vi 
mạch (mạch tích hợp); thẻ thông minh (thẻ tích hợp); băng ghi hình, đĩa DVD, đĩa âm 
thanh, đĩa CD trắng và đĩa được ghi; nhạc chuông có thể tải về được dùng cho điện thoại 
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di động; đĩa ghi âm thanh; băng phát thanh; thiết bị ghi hình ảnh, cụ thể là, máy quay 
hình; giá để và hộp đựng chuyên dụng cho đĩa CD và đĩa điện tử viđêô. 

 
Nhóm 41: Xuất bản sách, tạp chí, niên giám, báo hàng ngày; cho thuê sách; cho thuê tạp 
chí; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ thư viện lưu động; phòng tranh; dịch vụ giải 
trí; thông tin giải trí; thông tin về giải trí tiêu khiển; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không 
tải về; cung cấp viđêo trực tuyến, không tải về; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ 
mạng máy tính; công viên vui chơi, giải trí; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch 
vụ giải trí, cụ thể là cung cấp môi trường ảo cho người sử dụng có thể tương tác để tiêu 
khiển, thư giãn hoặc mang mục đích giải trí; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); 
tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; 
sản xuất phim và phim cho băng thu hình (không phải phim quảng cáo); dịch vụ giải trí 
với bản chất là sáng tạo, phát triển và sản xuất chương trình truyền hình; sản xuất chương 
trình biểu diễn; dịch vụ hoạt náo viên; cho thuê thiết bị âm thanh; dịch vụ cung cấp sàn 
diễn kịch và ca nhạc tại nơi biểu diễn; dịch vụ người mẫu cho nghệ sỹ; trình diễn các buổi 
biểu diễn trực tiếp. 

 

 
(210) 4-2015-04735 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.  

(TW) 
16F, 16F-3, No. 166, Jian 1ST RD., 
Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); xuất bản phẩm 

điện tử, có thể tải xuống; đĩa quang; sách điện tử, có thể tải xuống được; miếng đệm lót 
chuột máy tính; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; tệp 
tin hình ảnh kỹ thuật số (tải xuống được) từ mạng máy tính; vật mang dữ liệu quang học 
ghi lại chương trình trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi máy tính cho thiết bị trò chơi 
viđêo tại gia; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); kính đeo mắt; 
phim điện ảnh, đã phơi sáng; băng viđêô; đĩa compắc (nghe-nhìn); phim hoạt hình; vi 
mạch (mạch tích hợp); thẻ thông minh (thẻ tích hợp); băng ghi hình, đĩa DVD, đĩa âm 
thanh, đĩa CD trắng và đĩa được ghi; nhạc chuông có thể tải về được dùng cho điện thoại 
di động; đĩa ghi âm thanh; băng phát thanh; thiết bị ghi hình ảnh, cụ thể là, máy quay 
hình; giá để và hộp đựng chuyên dụng cho đĩa CD và đĩa điện tử viđêô. 

 
Nhóm 41: Xuất bản sách, tạp chí, niên giám, báo hàng ngày; cho thuê sách; cho thuê tạp 
chí; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ thư viện lưu động; phòng tranh; dịch vụ giải 
trí; thông tin giải trí; thông tin về giải trí tiêu khiển; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không 
tải về; cung cấp viđêô trực tuyến, không tải về; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ 
mạng máy tính; công viên vui chơi, giải trí; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch 
vụ giải trí, cụ thể là cung cấp môi trường ảo cho người sử dụng có thể tương tác để tiêu 
khiển, thư giãn hoặc mang mục đích giải trí; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); 
tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; 
sản xuất phim và phim cho băng thu hình (không phải phim quảng cáo); dịch vụ giải trí 
với bản chất là sáng tạo, phát triển và sản xuất chương trình truyền hình; sản xuất chương 
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trình biểu diễn; dịch vụ hoạt náo viên; cho thuê thiết bị âm thanh; dịch vụ cung cấp sàn 
diễn kịch và ca nhạc tại nơi biểu diễn; dịch vụ người mẫu cho nghệ sỹ; trình diễn các buổi 
biểu diễn trực tiếp. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-04736 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.  

(TW) 
16F, 16F-3, No. 166, Jian 1ST RD., 
Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); xuất bản phẩm 

điện tử, có thể tải xuống; đĩa quang; sách điện tử, có thể tải xuống được; miếng đệm lót 
chuột máy tính; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; tệp 
tin hình ảnh kỹ thuật số (tải xuống được) từ mạng máy tính; vật mang dữ liệu quang học 
ghi lại chương trình trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi máy tính cho thiết bị trò chơi 
viđêo tại gia; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); kính đeo mắt; 
phim điện ảnh, đã phơi sáng; băng viđêô; đĩa compắc (nghe-nhìn); phim hoạt hình; vi 
mạch (mạch tích hợp); thẻ thông minh (thẻ tích hợp); băng ghi hình, đĩa DVD, đĩa âm 
thanh, đĩa CD trắng và đĩa được ghi; nhạc chuông có thể tải về được dùng cho điện thoại 
di động; đĩa ghi âm thanh; băng phát thanh; thiết bị ghi hình ảnh, cụ thể là, máy quay 
hình; giá để và hộp đựng chuyên dụng cho đĩa CD và đĩa điện tử viđêô. 

 
Nhóm 41: Xuất bản sách, tạp chí, niên giám, báo hàng ngày; cho thuê sách; cho thuê tạp 
chí; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ thư viện lưu động; phòng tranh; dịch vụ giải 
trí; thông tin giải trí; thông tin về giải trí tiêu khiển; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không 
tải về; cung cấp viđêô trực tuyến, không tải về; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ 
mạng máy tính; công viên vui chơi, giải trí; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch 
vụ giải trí, cụ thể là cung cấp môi trường ảo cho người sử dụng có thể tương tác để tiêu 
khiển, thư giãn hoặc mang mục đích giải trí; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); 
tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; 
sản xuất phim và phim cho băng thu hình (không phải phim quảng cáo); dịch vụ giải trí 
với bản chất là sáng tạo, phát triển và sản xuất chương trình truyền hình; sản xuất chương 
trình biểu diễn; dịch vụ hoạt náo viên; cho thuê thiết bị âm thanh; dịch vụ cung cấp sàn 
diễn kịch và ca nhạc tại nơi biểu diễn; dịch vụ người mẫu cho nghệ sỹ; trình diễn các buổi 
biểu diễn trực tiếp. 
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(210) 4-2015-04737 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.4.6; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.  

(TW) 
16F, 16F-3, No. 166, Jian 1ST RD., 
Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); xuất bản phẩm 

điện tử, có thể tải xuống; đĩa quang; sách điện tử, có thể tải xuống được; miếng đệm lót 
chuột máy tính; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; tệp 
tin hình ảnh kỹ thuật số (tải xuống được) từ mạng máy tính; vật mang dữ liệu quang học 
ghi lại chương trình trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi máy tính cho thiết bị trò chơi 
viđêo tại gia; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); kính đeo mắt; 
phim điện ảnh, đã phơi sáng; băng viđêô; đĩa compắc (nghe-nhìn); phim hoạt hình; vi 
mạch (mạch tích hợp); thẻ thông minh (thẻ tích hợp); băng ghi hình, đĩa DVD, đĩa âm 
thanh, đĩa CD trắng và đã được ghi; nhạc chuông có thể tải về được dùng cho điện thoại di 
động; đĩa ghi âm thanh; băng phát thanh; thiết bị ghi hình ảnh, cụ thể là, máy quay hình; 
giá để và hộp đựng chuyên dụng cho đĩa CD và đĩa điện tử viđêô. 

 
Nhóm 41: Xuất bản sách, tạp chí, niên giám, báo hàng ngày; cho thuê sách; cho thuê tạp 
chí; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ thư viện lưu động; phòng tranh; dịch vụ giải 
trí; thông tin giải trí; thông tin về giải trí tiêu khiển; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không 
tải về; cung cấp viđêô trực tuyến, không tải về; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ 
mạng máy tính; công viên vui chơi, giải trí; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch 
vụ giải trí, cụ thể là cung cấp môi trường ảo cho người sử dụng có thể tương tác để tiêu 
khiển, thư giãn hoặc mang mục đích giải trí; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); 
tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; 
sản xuất phim và phim cho băng thu hình (không phải phim quảng cáo); dịch vụ giải trí 
với bản chất là sáng tạo, phát triển và sản xuất chương trình truyền hình; sản xuất chương 
trình biểu diễn; dịch vụ hoạt náo viên; cho thuê thiết bị âm thanh; dịch vụ cung cấp sàn 
diễn kịch và ca nhạc tại nơi biểu diễn; dịch vụ người mẫu cho nghệ sỹ; trình diễn các buổi 
biểu diễn trực tiếp. 

 

 
(210) 4-2015-04738 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21; 26.13.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bảo Ngọc  (VN) 

125 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 01: Chất dẻo dạng thô. 
 

Nhóm 16: Túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; túi rác bằng 
giấy hoặc chất dẻo; túi giấy (hình nón, hình phễu); màng mỏng bằng chất dẻo dùng để 
bao gói; băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu gói có các bọt khí, 
làm bằng chất dẻo (dùng để bọc hoặc đóng gói). 

 

 
(210) 4-2015-04739 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.6 
(731) MONDE NISSIN (THAILAND) CO., 

LTD.  (TH) 
87 All Seasons Place, M Thai Tower, 
22nd Floor, Unit 2202, Wireless Road, 
Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 

sống); chất chiết xuất từ thịt; trái cây và rau được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu 
chín; nước quả nấu đông; mứt quả ướt; trái cây được nấu với si-rô hay đường làm món ăn 
tráng miệng; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu, mỡ và chất béo ăn được; sữa chua; sữa 
chua kiểu Hy Lạp; sữa chua có mật ong; sữa chua có hoa quả; thực phẩm trên cơ sở phô 
mát kem (phô mát là chủ yếu); thực phẩm trên cơ sở rau được bảo quản, đông lạnh, sấy 
khô và nấu chín (rau được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín là chủ yếu); thực 
phẩm trên cơ sở thảo cỏ được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín (thảo cỏ được bảo 
quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín là chủ yếu) không dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm trên cơ sở thịt (thịt là chủ yếu); thực phẩm trên cơ sở quả hạch đã chế biến (quả 
hạch đã chế biến là chủ yếu); thực phẩm trên cơ sở hạt đã chế biến (hạt đã chế biến là chủ 
yếu); thực phẩm trên cơ sở dầu ôliu (dầu ôliu là chủ yếu). 

 
Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; bột mì và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; kẹo; đá lạnh ăn được; đường ăn; mật ong; 
mật đường; nấm men; bột nở; muối; tương hạt cải; giấm; nước xốt (gia vị); gia vị; kem 
lạnh; nước xốt để chấm; thực phẩm trên cơ sở gia vị (gia vị là chủ yếu). 

 

 
(210) 4-2015-04740 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A18.1.19; 26.1.1 
(591) Xanh dương, da cam, hồng, tím, xanh lá 

cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần Ayopa  (VN) 

14F Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ chơi trẻ em; mua bán lương thực thực phẩm (sữa, bột ăn dặm, sữa 
bầu, hạt điều sấy khô); mua bán trang thiết bị và dụng cụ dùng cho em bé (bình sữa, máy 
tiệt trùng sữa, dụng cụ vệ sinh bình sữa, ly cốc, bát, thìa, đĩa, máy hút sữa và phụ kiện, 
dụng cụ vệ sinh răng miệng, nhiệt kế, dụng cụ hút mũi, ti giả - miếng cắn răng, đồ dùng 
an toàn cho bé, nôi, bô, ghế tập ngồi); mua bán thiết bị công nghệ và kỹ thuật số (điện 
thoại, pin sạc, đế sạc, thẻ nhớ, bao da, ốp lưng, chuột, tai nghe, bàn phím cho điện thoại, 
modem, loa, máy ảnh, máy quay, phụ kiện máy ảnh, máy tính bảng, dây cáp); mua bán 
đồ gia dụng (máy xay, máy ép, máy làm bánh, nồi cơm điện, nồi áp suất, ấm đun siêu tốc, 
chảo, nồi, xoong, bình thủy, xô đựng đá, chổi, dụng cụ lau sàn, bàn là (bàn ủi), quạt, đèn, 
máy sấy tóc, máy cạo râu, cân sức khỏe, lò vi sóng, lò nướng, máy hút bụi, máy rửa chén, 
máy giặt, máy nước nóng lạnh, máy lọc nước, tủ lạnh, máy hút mùi, đồng hồ treo tường, 
máy nướng bánh, bếp ga, bếp từ, bếp điện, bếp hồng ngoại); mua bán quần áo (quần áo 
nam nữ, trang phục lót, yếm, thời trang bầu, áo thun, áo khoác, áo sơ mi, quần áo thể 
thao, vấy đầm, quần áo ngủ, quần áo công sở); mua bán trang phục phụ kiện (túi xách, ba 
lô, ví bóp, giày dép, chăn màn, túi đựng chăn màn, tất, đồng hồ, mắt kính, thắt lưng, mũ 
nón, cà vạt); mua bán dụng cụ và thiết bị vệ sinh (chậu rửa, vòi rửa, dụng cụ làm vườn, 
dụng cụ phòng tắm); mua bán dụng cụ nhà bếp (chén, dao, muỗng, dĩa, ly, hũ, hộp đựng 
thức ăn); mua bán hóa mỹ phẩm (sữa rửa mặt, sữa tắm, sữa tắm em bé, kem trị mụn, phấn, 
dầu gội, dầu xả, dầu mát xa, kem lót, nước hoa, nước giặt đồ, phấn phủ, phấn má hồng, 
son môi, son bóng, son dưỡng môi, chì kẻ viền môi, phấn mắt, chì kẻ mắt, xà phòng, kem 
dưỡng da, kem chống nắng, tinh dầu, dầu dưỡng tóc, gel tạo kiểu tóc); mua bán trái cây 
(nho, lê, táo, anh đào (cherry), hạt điều); mua bán khăn giấy. 

 

 
(210) 4-2015-04742 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Napoho  (VN) 

68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy vi tính đã được 

ghi. 
 

 
(210) 4-2015-04743 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thuận 

Thành  (VN) 

229 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý việc kinh doanh cho văn phòng, trung tâm thương mại.  
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Nhóm 38: Viễn thông. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; hoạt động vui chơi giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách 
sạn; cung cấp chỗ ở tạm thời. 

 
 

 
(210) 4-2015-04746 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) NS RETAIL CO., LTD.  (KR) 

2F, Lucky B/D, 12, Tojeong-ro, Mapo-
gu, Seoul, 121-883, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; dầu gội đầu; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; tinh dầu dưỡng 

thể; kem dưỡng tay; kem tẩy trang; nước thơm dưỡng thể; khăn giấy được tẩm nước thơm 
mỹ phẩm; chất làm se dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem chống nắng. 

 
 

 
(210) 

 

4-2015-04747 

 
(220) 

 
05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) NS RETAIL CO., LTD.  (KR) 

2F, Lucky B/D, 12, Tojeong-ro, Mapo-
gu, Seoul, 121-883, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; dầu gội đầu; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; tinh dầu dưỡng 

thể; kem dưỡng tay; kem tẩy trang; nước thơm dưỡng thể; khăn giấy được tẩm nước thơm 
mỹ phẩm; chất làm se dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem chống nắng. 

 
 

 
(210) 4-2015-04749 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) AEROGROUP INTERNATIONAL LLC  

(US) 
201 Meadow Road, Edison, New Jersey 
08817, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân cụ thể là: giày, giày cao cổ, dép, dép đi trong nhà, giày đế mềm (để 

đánh quần vợt), giày làm bằng vải bạt, giày da đanh (của thổ dân Bắc Mỹ), giày lười.  
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(210) 4-2015-04750 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) AEROGROUP LNTERNATIONAL 

LLC   (US) 
201 Meadow Road, Edison, NJ 08817  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân cụ thể là: giày, giày cao cổ, dép, dép đi trong nhà, giày đế mềm (để 

đánh quần vợt), giày làm bằng vải bạt, giày da đanh (của thổ dân Bắc Mỹ), giày lười.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-04751 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.5.1; 4.3.3; 26.3.1 
(591) Xanh đậm, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kiểm toán và 

định giá Thăng Long - T.D.K  

(VN) 

Sàn KT-TM và DV khu nhà ở CBCS 
CSTT-CAHN, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Kiểm toán; dịch vụ kế toán; tư vấn quản lý nhân sự. 
 

Nhóm 36: Định giá bất động sản; đánh giá bất động sản; tư vấn tài chính; dịch vụ tài 
chính. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04752 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Ngô Văn Toàn  (VN) 

Số 120 phố Bần, thị trấn Bần Yên Nhân, 
Huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 06: Thép thanh, thép dây, kim loại thường và hợp kim của chúng. 
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(210) 4-2015-04753 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 7.3.1; 7.3.2; 26.4.9; A25.7.3 (540) 

  

(731) Ngô Văn Toàn  (VN) 

Số 120 phố Bần, thị trấn Bần Yên Nhân, 
huyện Mỹ Hảo, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; trục cửa cuốn bằng kim loại; phụ kiện kèm theo cửa 

cuốn bằng kim loại.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-04754 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Thịnh  (VN) 

Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 06: Tôn; khung nhà bằng kim loại; trần (nhà) bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán tôn. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-04755 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.1.6; A3.1.24; 2.5.6; 25.7.25; 26.4.2; 

2.9.1; 1.15.11; 24.13.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Big Ben Việt 

nam  (VN) 

Số nhà 1- C6, đường Trần Hữu Dực, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Yếm dãi của trẻ em bằng giấy; khăn giấy dùng để tẩy trang; giấy vệ sinh; khăn 

lau bằng giấy; giấy thấm; khăn ăn bằng giấy, khăn bàn bằng giấy.  
 

Nhóm 24: Tấm gạc (vải vóc), miếng gạc (bằng vải); khăn vải để tẩy trang, khăn tẩy trang 
(bằng vải); khăn ăn bằng vải dệt, vải flanen dùng để vệ sinh; khăn tay bỏ túi bằng vải; 
khăn lạnh cao cấp bằng vải; vải không dệt.  
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(210) 4-2015-04756 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Trịnh Sơn Hải   (VN) 

209/4 Phan Đình Phùng, phường 02, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-04757 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.1; 26.1.1; A11.3.3 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển và thương mại quốc tế 

Việt An  (VN) 

83A Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 29: Yến sào; tổ yến đã tinh chế và đóng hộp; sữa; sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà (chè); kem lạnh; đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); bia; nước uống có ga; nước yến (đồ uống không cồn); 
xirô (dùng cho đồ uống), nước ép hoa quả; đồ uống hỗn hợp, không có cồn. 

 

 
(210) 4-2015-04758 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.17; 26.1.2 
(731) BENTLEY MOTORS LIMITED  (GB) 

Pyms Lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL, 
United Kingdom  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường không hoặc dưới nước; xe 

cộ; xe có động cơ và bộ phận và linh kiện của chúng; xích dùng cho bánh xe có động cơ 
đi trên tuyết; lốp dùng cho xe có động cơ; lốp bằng cao su rắn dùng cho bánh xe có động 
cơ; lốp hơi; bánh xe bằng hợp kim dùng cho xe có động cơ; cái chắn bùn dùng cho xe có 
động cơ; bánh lái dùng cho xe có động cơ; ghế bảo hiểm cho trẻ em dùng trong ô tô; 
gương soi trong xe dùng cho xe có động cơ; tấm tăng độ bám bằng kim loại dùng cho xe 
có động cơ; lưới trùm hành lý dùng cho xe có động cơ; còi dùng cho xe có động cơ; 
chuông và thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; đường viền bao quanh đèn đầu; đèn hiệu 
báo lùi dùng cho xe cộ; giá chở ván trượt tuyết để dùng trên xe có động cơ; bộ phận 
phanh dùng cho xe có động cơ; tay nắm cần số dùng cho xe có động cơ; lưới thông gió 
dùng cho xe cộ; tấm ốp bằng gỗ dùng cho xe có động cơ; vỏ đậy lỗ hổng nơi đặt loa trong 
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xe cộ; bình chứa nhiên liệu dùng cho xe cộ; nắp đậy bình chứa nhiên liệu xe cộ; thiết bị 
châm thuốc và xì gà dùng cho xe cộ; thiết bị khóa bình chứa nhiên liệu dùng cho xe cộ; 
thiết bị khóa cửa trung tâm dùng cho xe cộ; gương dùng cho xe cộ; gương chiếu hậu; cái 
tựa đầu dùng cho xe cộ; thắt lưng bảo hiểm dùng cho ghế ngồi của xe cộ, đai an toàn cho 
ghế ngồi của xe cộ; hệ thống gạt nước kính chắn gió, vòi phun của bộ rửa kính, lưỡi gạt 
nước và cần gạt nước; phụ tùng, bộ phận và linh kiện dùng cho các sản phẩm nói trên.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-04759 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty TNHH POWERTOOLS 

Việt Nam   (VN) 

Số 24, ngõ 2, phố Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cơ khí chạy điện bao gồm các công cụ và máy móc chạy bằng điện 

năng và phụ kiện, cụ thể là: máy khoan, máy mài, máy cắt, máy bào, máy đánh ráp, máy 
cưa, máy đầm, máy hàn điện, búa điện, lưỡi cưa (bộ phận của máy), đá cắt (bộ phận của 
máy), đá mài (bộ phận của máy), mũi khoan (bộ phận của máy), đầu cặp của máy khoan 
(bộ phận của máy), máy nổ, máy bơm, máy phát điện, máy nén khí.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-04760 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty TNHH Powertools 

Việt Nam   (VN) 

Số 24, ngõ 2, phố Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cơ khí chạy điện bao gồm các công cụ và máy móc chạy bằng điện 

năng và phụ kiện, cụ thể là: máy khoan, máy mài, máy cắt, máy bào, máy đánh ráp, máy 
cưa, máy đầm, máy hàn điện, búa điện, lưỡi cưa (bộ phận của máy), đá cắt (bộ phận của 
máy), đá mài (bộ phận của máy), mũi khoan (bộ phận của máy), đầu cặp của máy khoan 
(bộ phận của máy), máy nổ, máy bơm, máy phát điện, máy nén khí.  
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(210) 4-2015-04761 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A18.1.19; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH Powertools 

Việt Nam  (VN) 

Số 24, ngõ 2, phố Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cơ khí chạy điện bao gồm các công cụ và máy móc chạy bằng điện 

năng và phụ kiện, cụ thể là: máy khoan, máy mài, máy cắt, máy bào, máy đánh ráp, máy 
cưa, máy đầm, máy hàn điện, búa điện, lưỡi cưa (bộ phận của máy), đá cắt (bộ phận của 
máy), đá mài (bộ phận của máy), mũi khoan (bộ phận của máy), đầu cặp của máy khoan 
(bộ phận của máy), máy nổ, máy bơm, máy phát điện, máy nén khí.  

 

 
(210) 4-2015-04762 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) TRIPLENINE A/S   (DK) 

Trafikhavnskaj 9, DK-6700 Esbjerg, 
Denmark  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm ăn kiêng thích hợp dùng trong y tế; dầu dùng trong y tế, bao gồm cả 

dầu cá dùng như là thực phẩm bổ sung cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 30: Hương liệu dùng cho thực phẩm; hương liệu làm từ cá; tinh chất cho thực phẩm 
(trừ tinh dầu ete và tinh dầu). 

 
Nhóm 31: Thực phẩm và thức ăn cho động vật; bột từ cá cho tiêu dùng cho động vật; chế 
phẩm thức ăn cho gia súc. 

 

 
(210) 4-2015-04763 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây, xanh lá cây đậm 
(731) Công ty cổ phần sản phẩm 

thiên nhiên DK   (VN) 

Xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh 
Thái Nguyên  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng (có chứa hoặc làm từ nguyên liệu cây dây thìa 
canh); hương xua đuổi côn trùng (có chứa hoặc làm từ nguyên liệu cây dây thìa canh); 
thực phẩm ăn kiêng dùng trong y học (có chứa hoặc làm từ nguyên liệu cây dây thìa 
canh); thực phẩm chức năng (có chứa hoặc làm từ nguyên liệu cây dây thìa canh); dược 
phẩm có chứa hoặc làm từ nguyên liệu cây dây thìa canh.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04764 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Ngô Văn Pháp  (VN) 

ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, 
tỉnh Bình Phước   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04765 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Ngô Văn Pháp  (VN) 

ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, 
tỉnh Bình Phước   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04770 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2 
(731) UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 

CORP.   (TW) 
No. 301, Zhongzheng Rd., Yongkang 
Dist., Tainan City 71001, Taiwan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; rau tươi; rau được trồng dưới nước; lợn (động vật sống); cá (động 

vật sống); thức ăn cho động vật; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho cá; 
thức ăn cho tôm; thức ăn cho vật nuôi; thức ăn cho rùa; chất bổ sung cho thức ăn động 
vật; hoa tươi; cây; thóc; thực vật tự nhiên; hoa tự nhiên; thực vật trồng trong chậu.  
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(210) 4-2015-04771 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4; A1.1.10; A1.1.3; A26.11.9 
(731) UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 

CORP.   (TW) 
No. 301, Zhongzheng Rd., Yongkang 
Dist., Tainan City 71001, Taiwan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; rau tươi; rau được trồng dưới nước; lợn (động vật sống); cá (động 

vật sống); thức ăn cho động vật; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho cá; 
thức ăn cho tôm; thức ăn cho vật nuôi; thức ăn cho rùa; chất bổ sung cho thức ăn động 
vật; hoa tươi; cây; thóc; thực vật tự nhiên; hoa tự nhiên; thực vật trồng trong chậu.  

 

 
(210) 4-2015-04772 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) FOOD SHOULD TASTE GOOD, INC.  

(US) 
Number One General Mills Blvd., 
Minneapolis, Minnesota 55426 USA  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau đã chế biến ở dạng sệt để làm nước chấm; xúp và nước dùng; sản phẩm 

sữa không bao gồm kem lạnh, sữa đá và sữa chua đông lạnh; món ăn đông lạnh có thành 
phần chủ yếu là thịt, cá, gia cầm hoặc rau; rau đông lạnh.  

 
Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhẹ làm từ ngũ cốc; thức ăn nhẹ trên cơ sở các loại hạt; nước sốt 
cay; bánh quy giòn; bánh qui; thanh ngũ cốc; đồ ăn nhanh dạng thanh trên cơ sở granola 
(thực phẩm ăn nhẹ bao gồm yến mạch đã xay, quả hạch, mật ong, đôi khi có thêm bỏng 
gạo, thường được nướng đến khi khô); thực phẩm dạng thanh ăn liền làm từ ngũ cốc; thực 
phẩm trên cơ sở ngũ cốc đã chế biến dùng như đồ ăn sáng, thực phẩm ăn nhanh hoặc 
thành phần để làm đồ ăn khác; món ăn đông lạnh có thành phần chủ yếu là mì hoặc gạo; 
lát ngũ cốc mỏng sấy khô, lát mỏng sấy khô làm từ bột mì, lát mỏng sấy khô làm từ các 
loại hạt, lát bánh mỏng làm từ ngô hoặc lúa mạch, thịt và rau, lát bánh mỏng làm từ ngô 
hoặc lúa mạch và trứng.  

 

 
(210) 4-2015-04773 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 6.1.3; 6.1.2; 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 

NAKATA   (VN) 

Khu 1, xã Phạm Kha, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương  
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(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2015-04774 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 

Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y.  

 

 
(210) 4-2015-04775 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công  (VN) 

Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-04776 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 

Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-04777 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 

Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-04778 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 

Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-04779 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 

Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04780 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  

(VN) 

Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04781 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  

(VN) 

Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
942 

(210) 4-2015-04782 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  

(VN) 

Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-04783 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  

(VN) 

Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-04784 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  

(VN) 

Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04785 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  

(VN) 

Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04786 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  

(VN) 

Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-04787 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  

(VN) 

Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-04788 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.7.25; 26.4.1; 25.5.3; 26.3.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ An 

Ngọc  (VN) 

Số 34 ngõ 81/30 Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Sách vở, đồ dùng học tập, thiết bị giáo dục (không kể máy móc), văn phòng 

phẩm. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi. 
 

 
(210) 4-2015-04789 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.5.20; 5.5.16; 20.7.1; 13.1.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dầu khí Hà Tĩnh  (VN) 

Nhà ông Lê Hồng Phú, xóm Mới, xã 
Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, ga. 
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Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa chất lỏng. 
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết. 
 

Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, ga, bếp ga, khí hóa lỏng, hóa chất.  
 

Nhóm 39: Chiết nạp: gas, xăng dầu, khí hóa lỏng. 
 

 
(210) 4-2015-04790 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.3; 3.9.16; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh đen, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh gạo sạch Ao 

Tôm  (VN) 

Số 56/2, ấp An Hòa, xã An Nhơn, huyện 
Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo. 

 

 
(210) 4-2015-04792 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.11; A15.9.11 
(731) CT ASIA ROBOTICS CO., LTD.  (TH) 

145 Ramkhamhaeng 48, Ramkhamhaeng 
Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 
10240, Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Người máy (máy móc). 

 

 
(210) 4-2015-04793 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; 1.15.21; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Yêu Âm Nhạc  

(VN) 

125/20 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 02: Sơn; nhựa cây; mực in; chế phẩm màu; nước men bóng (chất màu, sơn). 
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; tinh dầu; chế phẩm đánh răng; hương liệu (tinh 
dầu, dùng cho đồ ăn và đồ uống). 

 
Nhóm 04: Xăng, nhiên liệu; chất bôi trơn (dầu nhờn); khí dầu mỏ; sáp ong (dạng thô); sản 
phẩm dùng để bảo quản da (dầu và mỡ). 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; tá dược dùng trong ngành y; thuốc mê (gây tê); chế phẩm chống 
ký sinh trùng; chất khử trùng; băng vệ sinh. 

 
Nhóm 10: Thiết bị phun dùng trong ngành y; máy xoa bóp đặt trên giường; thắt lưng 
chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ nha khoa; bàn mổ; ống đựng thuốc. 

 
Nhóm 11: Máy điều hòa; bếp gas; thiết bị dùng cho bồn tắm; thiết bị và dụng cụ nấu 
nướng; thiết bị và máy làm khô; bộ tiết kiệm nhiên liệu. 

 
Nhóm 12: Thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ, xe gắn máy; ô tô; ô tô có gắn máy xúc; 
phà; thuyền phao. 

 
Nhóm 13: Chất nổ; pháo hoa; chất tự cháy; súng; tín hiệu báo sương mù và báo nổ; tên 
lửa báo hiệu. 

 
Nhóm 14: Nữ trang bằng kim loại quý hoặc đá quý; đồ châu báu; đồng hồ đeo tay; kim 
cương; ngọc trai; kim loại quý. 

 
Nhóm 15: Bộ chuông hòa âm; nhạc cụ; trống; đàn; sáo; kèn. 

 
Nhóm 17: Vật liệu cách điện, nhiệt; vải cách điện nhiệt; cao su lỏng; mi ca; sợi thủy tinh 
nhân tạo để cách điện, cách nhiệt; ống nhựa mềm nhân tạo. 

 
Nhóm 19: Xi măng; gỗ lát sàn; gạch; vôi; khung cửa sổ không bằng kim loại; cửa kính. 

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất (dùng cho gia đình, trường học, văn phòng) bao gồm: bàn; ghế; 
giường; tủ; kệ; rèm bằng tre. 

 
Nhóm 21: Tác phẩm nghệ thuật bằng gốm sứ, đất nung hoặc thủy tinh; bình tưới cây; đồ 
đựng dùng cho gia đình; đồ dùng trong nhà vệ sinh; bộ đồ ăn không kể dao, dĩa và thìa.  

 
Nhóm 22: Vải nhựa; lều trại; đai không bằng kim loại dùng để chuyển hàng nặng; cái 
võng; mái che bằng vải bạt. 

 
Nhóm 23: Len đã xe thành sợi; sợi và chỉ len; chỉ; sợi cao su dùng cho ngành dệt; sợi và 
chỉ tơ nhân tạo; sợi bằng thủy tinh dùng cho ngành dệt. 

 
Nhóm 24: Bộ đồ vải dùng cho giường (gồm ga phủ và chăn); vải vóc; rèm cửa bằng sợi 
dệt hoặc bằng chất dẻo; khăn lau mặt; khăn tay bỏ túi bằng vải; áo gối bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày; dép; thắt lưng (trang phục); đồ đội đầu; đồ đi ở chân. 
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Nhóm 26: Tóc giả; hoa giả; đăng ten trang trí; đồ thêu; ruy băng (đồ may vá). 
 

Nhóm 27: Thảm; chiếu; giấy gián tường; thảm/trướng treo tường (không bằng vải); mảng 
đất có cỏ nhân tạo; lớp lót dưới thảm. 

 
Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện hình thể; máy để luyện tập thể dục; đồ chơi; đồ câu, đánh 
cá; trò chơi trong nhà. 

 
Nhóm 31: Hoa quả tươi; thức ăn cho vật nuôi; động vật sống; thực phẩm cho động vật; 
chế phẩm để vỗ béo động vật; bã rượu bia. 

 
Nhóm 32: Nước tinh khiết (đồ uống); bia; mật hoa quả (không có cồn); nước ép trái cây 
(đồ uống không cồn); tinh dầu để sản xuất đồ uống; nước có gaz. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu; nước ép trái cây có cồn; rượu tiêu cơm (uống 
sau bữa ăn, không dùng cho mục đích y tế); rượu mùi; đồ uống chưng cất. 

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sĩ; quản lý kinh doanh của 
những người hoạt động thể thao; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của 
người khác; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức trình diễn thời 
trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; 
sản xuất phim quảng cáo; quảng cáo trên truyền hình; quan hệ công chúng. 

 
Nhóm 36: Hãng bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động 
sản; dịch vụ cung cấp thông tin về bất động sản; dịch vụ làm tài chính; hoạt động ngân 
hàng. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa xe cộ; xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông - 
vận tải, thông tin - liên lạc, nhà ở, khu chung cư, khu đô thị; khai thác khoáng sản; dịch 
vụ làm sạch toà nhà và các thiết bị trong nhà; dịch vụ cho thuê các thiết bị xây dựng; dịch 
vụ phá các công trình để xây dựng. 

 
Nhóm 38: Truyền hình cáp; phát thanh; truyền hình; phát sóng truyền thanh, truyền hình 
không dây; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn 
thông; hãng thông tấn. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và 
khách du lịch; dịch vụ chuyển phát thư tín, bưu phẩm và hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho 
hàng; dịch vụ cung cấp nước; dịch vụ bao gói hàng hóa. 

 
Nhóm 41: Tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; 
sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn; tổ 
chức cuộc thi sắc đẹp; dịch vụ giới thiệu phim; huấn luyện (đào tạo); tổ chức các cuộc thi 
(giáo dục hoặc giải trí); tổ chức và điều khiển buổi hòa nhạc; dịch vụ điều chỉnh nhạc 
(DJ); biên tập băng hình; dịch vụ giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ 
người mẫu cho các nghệ sĩ; cho thuê phim điện ảnh; dịch vụ trường quay; dịch vụ sáng 
tác nhạc; nhà hát ca múa nhạc; dịch vụ phóng viên tin tức; tổ chức trình diễn thời trang 
cho mục đích giải trí, lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải trí); sản xuất nhạc; dịch vụ phòng 
thu âm; giải trí trên truyền hình. 
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Nhóm 42: Dịch vụ cho thuê máy tính và phần mềm máy tính, dịch vụ thiết kế phần mềm 
và các chương trình máy tính; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học công nghệ vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, cầu đường, hóa chất; dịch vụ thiết kế kiến trúc; 
dịch vụ thiết kế tạo mẫu. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê, cho thuê 
bàn ghế, đồ thủy tinh; cho thuê phòng họp; cho thuê lều.  

 
Nhóm 44: Nhà điều dưỡng; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ trồng rừng và chăm sóc vườn 
hoa, cây cảnh; thẩm mỹ viện; bệnh viện; nhà tế bần. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ; dịch vụ li xăng về sở hữu trí tuệ; dịch vụ trọng tài phân xử; câu 
lạc bộ gặp gỡ; hãng thám tử; dịch vụ cho thuê quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-04794 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A11.3.4 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

cà phê NAPOLI  (VN) 

36 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; cà phê nhân tạo. 

 

 
(210) 4-2015-04795 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng 

Thành Trường Lộc  (VN) 

387 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, máy móc thiết bị phụ tùng 

cho ngành xây dựng, hàng tiểu thủ công nghiệp; dịch vụ quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản, cho thuê bất 
động sản; mua bán bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, xây dựng cầu đường, xây dựng thủy lợi, xây dựng đường ống cấp 
thoát nước, xây dựng công nghiệp, xây dựng mạng lưới điện dưới 35kv. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
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(210) 4-2015-04797 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Minh 

Hậu  (VN) 

54/16 Đình Nghi Xuân, khu phố 10, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 

 

 
(210) 4-2015-04798 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

§¨k TÝn  (VN) 

Số 67, thôn Đức Lễ A, xã Đức Mạnh, 
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-04799 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty TNHH giấy Vĩnh 

Thành Phát  (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; giấy vệ sinh; giấy sao chụp (văn phòng); giấy gói hàng; giấy viết; khăn 

ăn bằng giấy. 
 
 

(210) 4-2015-04801 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) SANOFI  (FR) 

54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, FRANCE 
(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
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(210) 4-2015-04802 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.15; 1.15.15 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây 
(731) KOREA PEAR ASSOCIATION   (KR) 

549 Cheongdang-dong, Dongnam-gu, 
Cheonan-si, Chungcheongnam-do 330-
270, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Quả lê được bảo quản; quả lê được chế biến; quả lê sấy khô; mứt lê (mứt ướt); 

lê muối; lát quả lê; quả lê đông lạnh; quả lê đóng hộp.  
 

 
(210) 4-2015-04803 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty TNHH MEDICI OSEN 

Việt Nam  (VN) 

Số nhà 39, ngõ 88 Giáp Nhị, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-04804 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A19.13.21; 24.13.1 
(591) Xanh lam, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần SADIPHA  (VN) 

Số 22, ngõ 205, đường Xuân Đỉnh, tổ 
Trung, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hoá dược, thuốc dùng cho người; chế phẩm dược, dược phẩm. 

 

 
(210) 

 

4-2015-04805 

 
(220) 

 
05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.3; A26.4.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Dũng  (VN) 

7/N4, ngõ 90, đường Nguyễn Tuân, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 30: Mì sợi. 
 
 

 
(210) 4-2015-04806 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH EUROMADE Việt 

Nam   (VN) 

Tổ dân phố Miêu Nha 3, phường Tây 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện, máy điều hòa nhiệt độ; thiết bị và hệ thống nấu nướng; thiết bị 

và máy đông lạnh; thiết bị lọc nước, máy làm nước uống nóng lạnh.  
 
 

 
(210) 4-2015-04811 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.2; 26.3.2 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lam 
(731) NICHIBAN CO.,LTD.   (JP) 

2-3-3, Sekiguchi, Bunkyo-ku, Tokyo 
112-8663, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bộ phân phối băng dính cho 

mục đích gia dụng hoặc văn phòng; chất dính (đồ dùng văn phòng); lớp lót băng dính 
bằng giấy tách ra được; lớp lót tấm dính bằng giấy tách ra được; lớp lót nhãn dính bằng 
giấy tách ra được; đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng 
dạy; giấy; bìa cứng; vật dụng bằng bìa cứng; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất 
dẻo, dùng để bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói.  

 
Nhóm 17: Màng bằng chất dẻo được bọc chất dính; tấm bằng chất dẻo được bọc chất 
dính; băng dính (không dùng cho mục đích gia dụng, y tế hoặc văn phòng); băng dính 
dùng để bao gói, không dùng cho mục đích gia dụng hoặc văn phòng; băng tự dính để 
đóng gói; băng dính dùng trong nông nghiệp; băng dính để thu hoạch cây trồng; băng 
dính dùng trong làm vườn; băng dính che chắn những phần không sơn để sơn khỏi dính 
vào; băng dính dùng trong xây lắp phương tiện giao thông trên bộ; băng dính dùng trong 
xây dựng; băng dính hai mặt (không cho mục đích văn phòng, gia dụng hoặc y tế); tấm 
bằng chất dẻo không dùng để bao gói; chất dẻo, bán thành phẩm; vật liệu cách âm; băng 
cách điện cách nhiệt.  
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(210) 4-2015-04813 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

Huyền Hân   (VN) 

Tổ 1A, phường Đức Xuân, thị xã Bắc 
Kạn, tỉnh Bắc Kạn  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn. 

 
 

 
(210) 4-2015-04815 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; 16.1.1; A16.1.5; A18.1.8 
(731) Nguyễn Quang Văn  (VN) 

Cụm 3 Thư Trung 2, phường Đằng Lâm, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận chuyển hàng hóa  

 
 

 
(210) 4-2015-04817 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) VINI COSMETICS PVT. LTD.   (IN) 

"Janki House" 2, Sunrise Park, Opp. 
Himalaya Mall, Drive in Road, 
Bodakdev, Ahmedabad, Gujarat, lndia.  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 

tư (INTRACO LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm các loại; xà phòng; đồ dùng vệ sinh cá nhân (mỹ 

phẩm); các loại kem và chất dưỡng (mỹ phẩm); chất khử mùi các loại dùng cho nguời 
(mỹ phẩm).  
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(210) 4-2015-04818 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.13.1; A3.13.24 
(731) CHIUMIEN COSMETICS CO., LTD.   (TW) 

No.46, Lane 451, Tsoying Ta Road, Tso 
Ying District, Kaohsiung City 813, 
Taiwan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; kem làm trắng da; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy 

trang; chế phẩm làm sạch dùng cho cá nhân.  
 

 
(210) 4-2015-04820 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.21; 3.7.16; 2.7.10; 2.7.25 
(591) Xanh lá mạ, trắng 
(731) Ngô Mưu Tiến   (VN) 

34 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, sữa tắm.  
 
 

(210) 4-2015-04821 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất một thành viên Ngọc 

Vân   (VN) 

92 Đỗ Đức Dục, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 

 
(210) 4-2015-04823 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.10 
(731) THE NORTH FACE APPAREL CORP.  

(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách dùng cho mục đích thể thao, ba lô, ba lô nhỏ (để đựng những thứ cần 
dùng trong ngày), cặp đeo vai dùng để đựng sách vở, túi xách lớn với miệng túi thường để 
mở, túi xách tay, túi vải buộc dây để đựng vật dụng cá nhân, túi đựng đồ trang bị cắm trại 
hoặc thể dục, túi xách dùng cho người đưa thư, túi đeo ở hông và ngang lưng, thắt lưng 
đeo ngang hông, túi xách đeo vai, túi đeo ở ngang eo, túi đeo ngang mông, cặp học sinh, 
túi dùng cho leo núi, túi xách Boston (túi xách có hình thuôn ở đáy và hai đầu bên hình 
nón dần về phía trên cùng của túi, có hai quai xách ngắn), ba lô có khung đỡ kim loại bên 
trong và ba lô có khung đỡ kim loại bên ngoài, túi đựng chai nước dùng cho ba lô, tấm 
phủ che mưa dùng để che tất cả các sản phẩm trên; ba lô đựng nước gồm có một ba lô, 
một bình đựng nước và một đầu hút được nối với bình đựng nước bằng một ống dẫn; bộ 
đây đeo vai dùng cho ba lô; bộ phận và phụ kiện dùng cho các sản phẩm nêu trên.  

 
Nhóm 20: Túi ngủ; vỏ bọc túi ngủ; đệm lót dùng cho túi ngủ; lớp lót túi ngủ; túi dùng 
mang và đựng túi ngủ; cột chống và cọc dùng cho lều trại không làm bằng kim loại.  

 
Nhóm 22: Lều trại; các đồ phụ tùng dùng cho lều trại, cụ thể là túi đựng lều trại, tấm bạt 
che mưa, tấm bạt bằng nhựa vinyl dùng để trải dưới đất; túi đựng cột chống cho lều trại và 
túi lưới có móc treo bên trong lều dùng để đựng vật dụng nhỏ và nhẹ.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); quần áo mặc bên 
ngoài; ghệt và thắt lưng (trang phục).  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-04824 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh da trời, xanh đa trời đậm 
(731) Công ty TNHH Thanh Xuân  

(VN) 

Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng. 
 

Nhóm 21: Sản phẩm bằng thủy tinh dùng để trang trí và chứa đựng, bao gồm cốc thủy 
tinh, chén thủy tinh, lọ hoa thủy tinh, bát thủy tinh, nồi thủy tinh; đồ sứ để trang trí và 
chứa đựng, bao gồm cốc, chén, bát, đĩa, lọ hoa; đồ gốm để trang trí và chứa đựng, bao 
gồm cốc, chén, bát đĩa, lọ hoa. 
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(210) 4-2015-04826 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.6; A5.1.16; 5.3.6; A5.5.20 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

dịch vụ An Thái  (VN) 

Xóm 4, thôn Công Đình, xã Đình Xuyên, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 28: Bộ bài lơ khơ. 

 
 

 
(210) 4-2015-04828 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế Trần 

Thị  (VN) 

173 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính xách tay; bộ tai nghe không dây dùng cho điện 

thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; pin điện; thiết bị sạc pin; bao 
bằng da (chuyên dụng và đi kèm) cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy 
tính bảng, vỏ bọc bảo vệ (dạng bao gập) dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông 
minh và máy tính bảng; tấm dán bảo vệ màn hình dùng cho điện thoại di động, điện thoại 
thông minh và máy tính bảng. 

 
 

 
(210) 4-2015-04829 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.3; 19.7.1; A19.7.16; 25.1.6 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuyển  (VN) 

Tổ 2, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, 
tỉnh Lào Cai 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại. 
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(210) 4-2015-04830 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.1; A5.3.15; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, nâu 
(731) Nguyễn Thị Liền  (VN) 

145/2A (31), Hùng Vương, tổ tự quản 8, 
khu phố 2, thị trấn Hòa Thành, huyện 
Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); trà ướp lạnh; cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ 
uống trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 35: Mua bán trà (chè), trà ướp lạnh, cà phê, cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở trà. 

 
 

(210) 4-2015-04831 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.1; A5.3.15; 25.1.6; 26.1.2; 2.5.1; 

A19.7.16; 25.1.25; 11.3.14 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh dương, 

đen, xanh da trời, hồng, nâu, trắng 
(731) Nguyễn Thị Liền  (VN) 

145/2A (31), Hùng Vương, tổ tự quản 8, 
khu phố 2, thị trấn Hòa Thành, huyện 
Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); trà ướp lạnh; cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ 

uống trên cơ sở trà. 
 

Nhóm 35: Mua bán trà (chè), trà ướp lạnh, cà phê, cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở trà. 

 
 

(210) 4-2015-04832 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.1; A5.3.15; 25.1.6; 26.1.1; A19.7.16; 

25.1.25 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, đen, xanh da 

trời, hồng, nâu, trắng 
(731) Nguyễn Thị Liền  (VN) 

145/2A (31), Hùng Vương, tổ tự quản 8, 
khu phố 2, thị trấn Hòa Thành, huyện 
Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 30: Trà (chè); trà ướp lạnh; cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ 
uống trên cơ sở trà. 

 
Nhóm 35: Mua bán trà (chè), trà ướp lạnh, cà phê, cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở trà. 

 

 
(210) 4-2015-04834 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Hoàng Thế Vũ  (VN) 

135/5A13 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); bộ 

trộn âm (micxơ); ống nói (micrô). 
 

 
(210) 4-2015-04835 (220) 05.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Trương Đình Khương  (VN) 

413/71 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); 

hệ thống ống dẫn nước; vòi phun nước; vòi dùng cho đường ống. 
 

 
(210) 4-2015-04837 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.1.1; A3.1.24; 24.1.1; 18.3.21 
(591) Đỏ, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 

Biệt Thự Chăm  (VN) 

32 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống lưu động. 
 

 
(210) 4-2015-04839 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.23; 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

du lịch Việt - Hàn  (VN) 

Số 21, phố Hàng Bè, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; sắp xếp các cuộc đi 

chơi trên biển; vận chuyển hành khách; hướng dẫn khách du lịch; cho thuê xe. 
 

 
(210) 4-2015-04840 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2015-04841 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế 

TRUSTLAW  (VN) 

57 ngõ 77 Bùi Xương Trạch, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tư vấn và đại diện sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở 

hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ trọng tài phân xử. 
 

 
(210) 4-2015-04842 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.23; 24.15.3; A25.7.3 
(591) Xanh tím, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Đặng Ngọc Chúc  (VN) 

34/36 đường Trần Phú, phường 4, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 
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(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 
da; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng. 

 

 
(210) 4-2015-04843 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Kha Ly  (VN) 

75 ấp 2, Tân Hòa B, xã Minh Đức, huyện 
Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 

da; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng. 
 

 
(210) 4-2015-04844 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đầu tư và Sản xuất Dầu tràm 

miền Trung  (VN) 

16 Trần Cao Vân, phường Phú Nhuận, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán tinh dầu. 
 

 
(210) 4-2015-04845 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.1.25; 26.1.1; A25.1.10; A1.1.12 
(591) Xanh ngọc, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thanh Hằng   (VN) 

144/8 đường số 10, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; nước thơm xả vải; kem đánh răng; chế phẩm dùng để 

giặt; chế phẩm dùng để tẩy rửa (mỹ phẩm dùng cho mục đích vệ sinh không dùng cho các 
hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2015-04846 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.14; 26.4.1 
(591) Nâu, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sanaland 

Việt Nam  (VN) 

Xóm 7, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 

 
(210) 4-2015-04847 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Cơ sở Hợp Thành 1  (VN) 

706 Quang Trung 2, phường Đông Vệ, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước (dùng trong dân dụng). 

 

 
(210) 4-2015-04848 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Thanh Tùng  (VN) 

Phòng 1 nhà 40, tập thể ĐH Bách Khoa, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

2. Cao Chiến Thắng  (VN) 

15 G19, tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

3. Bùi Đức Anh  (VN) 

226 Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm ốp trần bằng kim loại; tấm ốp tường bằng 

kim loại; tấm chắn nắng bằng kim loại; khung nhôm; cửa bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm ốp trần không bằng kim loại; tấm ốp tường 
không bằng kim loại; tấm chắn nắng không bằng kim loại; đường gờ, chỉ không bằng kim 
loại, dùng cho xây dựng; đường gờ, chỉ không bằng kim loại, dùng cho mái đua. 
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(210) 4-2015-04849 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh dương, xanh lá mạ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Văn hóa Sáng 

tạo Trí Việt  (VN) 

11 I-H Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, bao bì (bằng giấy, các tông), ấn phẩm; văn phòng phẩm; bút. 

 

 
(210) 4-2015-04860 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  

(VN) 

Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-04861 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  

(VN) 

Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-04862 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  

(VN) 

Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-04863 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  

(VN) 

Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-04864 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  

(VN) 

Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04865 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  

(VN) 

Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04866 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  

(VN) 

Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-04867 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  

(VN) 

Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-04868 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

lnterglaxo Health Care UK  

(VN) 

Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-04869 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  

(VN) 

Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-04875 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại tiếp thị dịch vụ 

du lịch Nam Phương   (VN) 

58C Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý bán vé máy bay; vận tải hàng hóa và 

hành khách. 
 

Nhóm 41: Câu lạc bộ vui chơi giải trí; câu lạc bộ thể dục thể thao; dịch vụ tổ chức các sự 
kiện văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí; dịch vụ tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm. 

 

 
(210) 4-2015-04876 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư và xây lắp Điện Số Năm  

(VN) 

Số 104, đường Trần Tấn, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ làm thí nghiệm điện trong các công trình điện, nhà máy điện và trạm 

biến áp; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện của nhà máy điện; hiệu chỉnh, đo hiệu 
suất của nhà máy điện. 

 

 
(210) 4-2015-04878 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.15.1; 1.15.23; 26.15.15; 2.9.14; 

26.13.25 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

phát triển kỹ thuật và nhân 

lực Quốc Tế  (VN) 

Số 30, đường Trần Cung, xã Cổ Nhuế, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất khẩu lao động; văn phòng tuyển dụng lao động; văn phòng giới 
thiệu việc làm; tuyển dụng lao động; tư vấn quản lý nhân sự. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04883 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) UK00003078545 24.10.2014 GB 

  
(731) CTBAT INTERNATIONAL CO. 

LIMITED   (HK) 
29th Floor, Oxford House, Taikoo Place, 
979 King's Road, Island East, Hong 
Kong 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04884 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) UK00003075665 06.10.2014 GB 

  
(731) CTBAT INTERNATIONAL CO. 

LIMITED  (HK) 
29th Floor, Oxford House, Taikoo Place, 
979 King's Road, Island East, Hong 
Kong 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm. 
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(210) 4-2015-04885 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 10.5.25; 2.3.1 
(591) Xanh da trời, vàng, trắng, hồng, hồng 

cánh sen đậm, xanh da trời nhạt, bạc, đỏ, 
nâu, đen, xanh lá cây nhạt 

(731) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 
INC.  (US) 
Neenah, Wisconsin 54956, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ.  

 

 
(210) 4-2015-04887 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH  (DE) 
Bruningstrasse 50, 65926 Frankfurt am 
Main, Germany 

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2015-04889 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.21 
(731) COMPUTER TELEPHONY ASIA CO., 

LTD.  (TH) 
1635-1637 Pattanakarn Road, Suan 
Luang, Bangkok 10250, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy vi tính, có 

thể tải về.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ trao 
đổi dữ liệu và nội dung cuộc nói chuyện thông qua mạng máy tính; dịch vụ cung cấp cuộc 
gọi video qua giao thức internet thông qua các thiết bị truyền thông kỹ thuật số; dịch vụ 
cung cấp thông tin liên lạc thông qua thiết bị đầu cuối máy tính; dịch vụ phát hình và âm 
thanh thông qua internet. 
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(210) 4-2015-04890 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Lý Gia  (VN) 

463B/34 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện chiếu sáng; bóng đèn điện.  

 

 
(210) 

 

4-2015-04891 

 
(220) 

 
06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A25.7.3; 26.4.1; 26.4.9 
(591) Đỏ, hồng, trắng, vàng nghệ, vàng tươi, 

xanh lá cây, xanh nước biển, xanh 
dương, tím 

(731) Hộ kinh doanh Phước Thịnh  

(VN) 

80/25 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày, dép, guốc, tất (vớ), dây buộc giày, đế lót giày. 

 

 
(210) 4-2015-04892 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.15.21; 26.1.1; 25.5.1 
(591) Xanh rêu, đen, nâu, xanh dương 
(731) Hộ kinh doanh Khương Lạc 

Viên  (VN) 

258/1 khu phố Thạnh Hòa B, phường An 
Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện. 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
969 

(210) 4-2015-04893 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) DENTSPLY INTERNATIONAL INC.  

(US) 
Susquehanna Commerce Center, 221 
West Philadelphia Street, York, PA 
17401-2992, USA 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm và hợp chất nha khoa, cụ thể là gel và chất lỏng ăn mòn, chất bịt kín 

hố răng và vết nứt, gel và hồ bột phòng bệnh, gel florua để rịt răng, gel lấy cao răng, hợp 
chất tẩy trắng răng, gel đặc trị răng, vật liệu tái tạo cùi răng, compozit lai, vật liệu để hàn 
răng và acrylic nha khoa, mát tít nha khoa, hợp chất làm khuôn nha khoa, hợp kim hỗn 
hống, hợp kim trám răng, hợp kim răng giả cục bộ, chất tách, nhựa làm mão răng và nhựa 
làm cầu răng, vật liệu khay chỉnh nha, vật liệu để niền và chỉnh lại hàm giả, nhựa và 
acrylic để niền hàm giả, hồ bột cách ly, sứ nha khoa, chất tạo sắc cho răng và chất tẩy 
màu không mong muốn trên răng, vật liệu đánh bóng và hoàn tất, chất trám răng, vật liệu 
để in dấu răng, vật liệu lấy dấu khớp cắn, thạch cao, bột đúc, vật liệu bọc ống đúc, thạch 
cao đổ mẫu và thạch cao thí nghiệm, hạt cứng mài mòn, vật liệu xử lý mô, chất liên kết 
nha khoa, chất lấy cao quanh răng dạng gel và vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật, vật 
liệu phục hồi nội nha, chất bịt kín ống tủy, nhựa két dùng cho liệu pháp nha khoa, thuốc 
gây mê tại chỗ cho liệu pháp nha khoa, chất thấm nước và chất làm sạch dụng cụ nha 
khoa, dung dịch rửa tay vệ sinh cho mục đích nha khoa, chất diệt khuẩn bề mặt răng đa 
công dụng, dung dịch mài bóng thụ điện cho mục đích nha khoa, chế phẩm silicon dạng 
xịt cho mục đích nha khoa. 

 
Nhóm 10: Dụng cụ nha khoa để xét nghiệm, cụ thể là dụng cụ dò, gương soi miệng và 
dụng cụ thông dò đầu liềm; dụng cụ nha khoa để phục hình, cụ thể là dụng cụ cắt, dụng 
cụ nạo, cây nhồi chất trám/bộ ngưng tụ, dao, dụng cụ đánh bóng và vật dụng đáng bóng 
bằng chất dẻo hình cầu, dụng cụ đo khoảng hở, dụng cụ lắp đặt bằng chất dẻo, dụng cụ 
compozit và cái đè lưỡi; dụng cụ nha khoa để điều trị bệnh nha chu, cụ thể là dụng cụ dò 
giai đoạn tiến triển của bệnh, dụng cụ cạo vôi răng, que nạo, dao phẫu thuật và trâm 
perio; dụng cụ và thiết bị nội nha, cụ thể là dụng cụ thông dò ống tủy, vật mang nhiệt, cây 
nhồi chất trám, trâm, đinh ghim, chốt, và hàm bịt; dụng cụ nha khoa để sử dụng trong 
phòng thí nghiệm nha khoa, cụ thể là dao chỉnh hình sáp và sứ nha khoa, dụng cụ cắt 
acrylic, bay trộn bằng sáp, dao bằng sáp, và dao bằng chất dẻo; dụng cụ nha khoa dùng 
cho phẫu thuật miệng, cụ thể là dụng cụ chọc tủy răng; kẹp foóc-xép dùng trong nha 
khoa; tay khoan thẳng dùng trong nha khoa; dụng cụ khoan cầm tay nha khoa để làm sạch 
bề mặt răng và răng giả; tay khoan sợi quang và sợi phi quang; máy khoan khí nén; thiết 
bị mài mòn dẫn lưu chịu nén; hệ thống chiếu sáng chủ yếu bao gồm đèn, bộ biến áp, và 
bút thử; máy làm sạch nha khoa và ống của bơm tiêm; thiết bị phun; hệ thống điều trị trực 
tiếp hố răng và rãnh nứt, chủ yếu bao gồm bạc đạn và khay trộn, súng phun/ống định 
lượng, đầu ống tiêm, ống tiêm; màng chắn kiểm soát lây nhiễm; đầu bịt dự phòng (đi kèm 
với tay khoan để làm sạch răng và lấy cao răng); tách và chổi dự phòng; nhẫn kẹp ngón 
tay dự phòng (có gắn một ống tròn nhỏ để chứa chế phẩm nha khoa, giúp nha sĩ làm việc 
thuận tiện); khay florua; mũi khoan nha khoa và kim cương gắn vào răng; dụng cụ và 
thiết bị X quang cụ thể là thiết bị chụp X quang chủ yếu bao gồm bàn, máy tạo sóng, máy 
định vị, trụ đặt ống, dụng cụ chuẩn trực, dây cáp, bệ đỡ gắn tường, giá đỡ, lưới ô vuông và 
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khay, máy chụp toàn diện panoral (cho mục đích nha khoa), dụng cụ giữ phim chụp X 
quang, đèn đọc phim X quang, máy sao chép phim chụp, tấm lưu trữ phim, dụng cụ dánh 
dấu tấm lưu trữ phim, phong bì và vỏ bao đựng phim chụp, thiết bị làm buồng tối để bàn 
(giúp tráng phim nhanh, tiết kiệm không gian, thời gian và chi phí) và thiết bị làm buồng 
tối cỡ nhỏ, hộp bảo quản phim chụp), giá treo phim chụp, áo choàng bảo vệ (dùng khi 
chụp X quang), thiết bị định vị (PIDs) dây chì, phần mềm chẩn đoán X quang; răng giả 
làm bằng sứ và chất dẻo; thiết bị phân biệt màu sắc và thiết bị chọn màu hỗn hợp (giúp 
chọn màu răng phù hợp với mắt, tóc, da của bệnh nhân); máy đo răng và cần máy; tủ 
đựng răng; phong bì đựng dấu răng; thiết bị khớp răng; khuôn làm hàm giả; côn có mũi 
nhọn để mài mòn; đá mài và đĩa mài (dùng để mài mòn hoặc làm bóng răng); dao cắt 
cacbit; nẹp gỗ; dụng cụ vạch dấu hình vòng cung; tấm lót; khay đất sét chịu lửa; dụng cụ 
hàn và dụng cụ nấu chảy nha khoa; que hàn có ống rót (trong nha khoa); cuộn sáp có ống 
rót (trong nha khoa); khay nung sứ (trong nha khoa); chổi quét vật liệu sứ (dùng trong nha 
khoa); lọ có vạch đo nhựa dẻo niền hàm giả; vách cao su và kìm; máy đúc và ống đúc; đá 
để đúc hàm giả và đá nha khoa; băng khuôn và vòng kẹp; dụng cụ nong; trâm gai; khuôn 
mão răng; dụng cụ sáp, cụ thể là sáp làm mão răng và cầu răng, que sáp cắn (dùng trong 
nha khoa), thanh sáp thô, thanh sáp đúc, thanh sáp cắt theo khuôn, hàm giả bằng sáp, 
thanh sáp nhúng (cắt theo mẫu), miếng sáp lá, que sáp thẳng, miếng sáp dính, và thanh 
sáp đa dụng; lò nung nha khoa; bệ và đế nung; lò sấy nha khoa; đèn quang trùng hợp và 
dụng cụ dò có đèn quang trùng hợp; thiết bị đèn quang trùng hợp không dây; máy đo có 
đèn quang trùng hợp; dụng cụ có mặt cắn (để lấy dấu răng); máy đúc và máy bơm chân 
không; kim (dùng trong nha khoa); dụng cụ bảo vệ đầu kim; máy nạo siêu âm và hệ thống 
đánh bóng chủ yếu bao gồm vòi phun, đầu bịt, máy nạo, cây thám trâm nội nha và vòng 
chữ O; máy trộn hỗn hống; hộp đựng các hợp chất cho vào máy trộn và dụng cụ nện; hệ 
thống chụp ảnh nội nha chủ yếu gồm máy ảnh, thấu kính, dụng cụ tạo nguồn sáng, màn 
hình video, máy ghi âm trên băng từ, thiết bị phát lại và máy in; hệ thống lập phác đồ điều 
trị và phân tích biểu đồ được vi tính hóa chủ yếu gồm màn hình, máy in, bàn phím và bộ 
xử lý; và vật liệu mô xương sinh học để cấy tiếp sau. 

 

 
(210) 4-2015-04898 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Bếp Xinh  (VN) 

R4-93 Hưng Gia III, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải; vải lụa; vải nhung; vải gấm; vải len. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vải, vải lụa, vải nhung, vải gấm, vải len, chăn, vỏ gối, ga trải giường, 
nệm, khăn bông. 
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(210) 4-2015-04899 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.15; 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Đen, trắng, xanh da trời 
(731) Nguyễn Thị Kim Oanh  (VN) 

Số 2a Điện Biên Phủ, phường Máy Tơ, 
quận Ngô Quyền, Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2015-04900 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) HACIENDA HEIGHTS 

PRODUCTIONS, INC.   (US) 
130 N. Brand Blvd., Suite 400 Glendale, 
CA 91203, United States  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục cụ thể là: giày, giày cao cổ, dép, áo sơ mi, quần và mũ.  

 

 
(210) 4-2015-04901 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) HACIENDA HEIGHTS 

PRODUCTIONS, INC.   (US) 
130 N. Brand Blvd., Suite 400 Glendale, 
CA 91203, United States  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục cụ thể là: giày, giày cao cổ, dép, áo sơ mi, quần và mũ.  

 

 
(210) 4-2015-04902 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) ASPEN GLOBAL INCORPORATED  

(MU) 
GBS Plaza, Cnr La Salette & Royal 
Roads, Grand Bay, Mauritius 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em 
bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người; sữa bột cho trẻ sơ sinh.  

 
Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa. 

 
 

 
(210) 4-2015-04903 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.1; A5.3.15; 26.1.1; 25.1.6; 2.1.22; 

2.7.11; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng, cam, đỏ, vàng 

đậm, vàng nhạt, hồng, xanh da trời 
(731) Nguyễn Thị Liền  (VN) 

145/2A (31), Hùng Vương, tổ tự quản 8, 
khu phố 2, thị trấn Hòa Thành, huyện 
Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); trà ướp lạnh; cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ 

uống trên cơ sở trà. 
 

Nhóm 35: Mua bán trà (chè), trà ướp lạnh, cà phê, cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở trà.  

 
 

 
(210) 4-2015-04904 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.1; A5.3.15; 26.1.1; 25.1.6; A19.7.16; 

4.3.3; 1.15.11 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng, vàng, cam, đỏ, 

xanh dương, xanh da trời, đen 
(731) Nguyễn Thị Liền  (VN) 

145/2A (31), Hùng Vương, tổ tự quản 8, 
khu phố 2, thị trấn Hoà Thạnh, huyện 
Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); trà ướp lạnh; cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ 

uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 35: Mua bán trà (chè), trà ướp lạnh, cà phê, cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở trà.  
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(210) 4-2015-04907 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.4.6; A25.1.10 
(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-
3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ đồ dùng nhà bếp; đại lý bán đồ dùng nhà 

bếp; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ nồi không chạy điện; đại lý bán nồi không chạy 
điện; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; 
đại lý bán đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán 
lẻ các sản phẩm phòng vệ sinh; đại lý bán các sản phẩm phòng vệ sinh, dịch vụ cửa hàng 
bán buôn và bán lẻ đồ bằng vải dùng cho giường; đại lý bán đồ bằng vải dùng cho giường; 
dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ đồ nội thất; đại lý bán đồ nội thất; đại lý xuất nhập 
khẩu.  

 

 
(210) 4-2015-04908 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.4.6; A25.1.10 
(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-
3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ đồ dùng nhà bếp; đại lý bán đồ dùng nhà 

bếp; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ nồi không chạy điện; đại lý bán nồi không chạy 
điện; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; 
đại lý bán đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán 
lẻ các sản phẩm phòng vệ sinh; đại lý bán các sản phẩm phòng vệ sinh, dịch vụ cửa hàng 
bán buôn và bán lẻ đồ bằng vải dùng cho giường; đại lý bán đồ bằng vải dùng cho giường; 
dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ đồ nội thất; đại lý bán đồ nội thất; đại lý xuất nhập 
khẩu.  

 

 
(210) 4-2015-04909 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1 
(731) KABUSHIKI KAISHA 

TAKASHIMAYA (Takashimaya 
Co.,Ltd.)  (JP) 
1-5, Namba 5-chome, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka-shi, Osaka-fu, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 04: Năng lượng điện. 
 

Nhóm 37: Đắp lốp (lốp xe). 
 

 
(210) 4-2015-04910 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1 
(731) KABUSHIKI KAISHA 

TAKASHIMAYA (Takashimaya Co., 
Ltd.)    (JP) 
1-5, Namba 5-chome, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka-fu, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Năng lượng điện.  
 

Nhóm 37: Đắp lốp (lốp xe).  
 

 
(210) 4-2015-04911 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) KABUSHIKI KAISHA 

TAKASHIMAYA (Takashimaya Co., 
Ltd.)   (JP) 
1-5, Namba 5-chome, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka-fu, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Năng lượng điện.    
 

Nhóm 37: Đắp lốp (lốp xe).  
 

 
(210) 4-2015-04912 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Bông Sen  

(VN) 

117-123 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2015-04913 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 7.15.8; 5.1.20 
(591) Ghi, đen 
(731) CARPET MAKER (THAILAND) 

COMPANY LIMITED   (TH) 
194 Moo 1, Jangsanit Road, Muang 
Peer, Ban Phai, Khon Kaen 40110 
Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 27: Tấm thảm.  

 
 

 
(210) 4-2015-04914 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) POINT PYURU CO., LTD.   (JP) 

486-12, Maja, Kumejimacho, Shimajiri-
Gun, Okinawa, 901-3104 Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng 

cho mục đích y tế; mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm xoa bóp dạng dầu 
hoặc gel, không dùng cho mục đích y tế; kem dưỡng tóc; dầu xả; kem massage cho tóc và 
da đầu, không dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm cho động vật; tinh dầu; nước hoa; hương 
liệu (chất thơm), cụ thể là hương liệu tự nhiên có nguồn gốc từ cây cỏ, hương liệu tự 
nhiên có nguồn gốc từ động vật.  

 
 

 
(210) 4-2015-04915 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) POINT PYURU CO., LTD.   (JP) 

486-12, Maja, Kumejimacho, Shimajiri-
Gun, Okinawa, 901-3104 Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng 

cho mục đích y tế; mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể.  
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(210) 4-2015-04916 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) POINT PYURU CO., LTD.   (JP) 

486-12, Maja, Kumejimacho, Shimajiri-
Gun, Okinawa, 901-3104 Japan   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng 

cho mục đích y tế; mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể.  
 

 
(210) 4-2015-04917 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) BRIDGESTONE CORPORATION   (JP) 

1-1, Kyobashi 3 - chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: « tô; lốp cho xe chở khách; lốp cho xe tải; lốp cho xe buýt; lốp cho xe đua; lốp 
cho xe ô tô; lốp được đắp lại cho xe chở khách; lốp được đắp lại cho xe tải; lốp được đắp 
lại cho xe buýt; lốp được đắp lại cho xe đua; lốp được đắp lại cho xe ô tô; săm xe cho xe 
chở khách; săm xe cho xe tải; săm xe cho xe buýt; săm xe cho xe đua; săm xe cho xe « 
tô; bánh và vành xe cho xe chở khách; bánh và vành xe cho xe tải; bánh và vành xe cho 
xe buýt; bánh và vành xe cho xe đua; bánh và vành xe cho xe ô tô; mặt gai của lốp/ta lông 
cao su dùng để đắp lại lốp của những phương tiện giao thông kể trên; xe hai bánh có động 
cơ; lốp cho xe hai bánh có động cơ; săm cho xe hai bánh có động cơ; bánh và vành xe cho 
xe hai bánh có động cơ; xe đạp; lốp cho xe đạp; săm cho xe đạp; bánh và vành xe cho xe 
đạp; mặt gai của lốp/ta lông cao su dùng để đắp lại lốp của xe hai bánh có động cơ hoặc 
xe đạp; máy bay; lốp và săm cho máy bay; mặt gai của lốp/ta lông cao su dùng để đắp lại 
lốp của máy bay; miếng vá bằng cao su dính để vá săm hoặc lốp; giảm xóc (cho các 
phương tiện giao thông trên bộ); giảm xóc hơi (giảm chấn bằng khí cho các phương tiện 
giao thông trên bộ); khớp nối trục hoặc bộ nối (bộ phận/thiết bị/phụ kiện cho các phương 
tiện giao thông trên bộ); đệm chống va đập cho tàu thủy (lớp bảo vệ mạn tàu); đệm 
ngồi/ghế đệm cho các phương tiện giao thông (đệm/ghế đệm chuyên dụng cho các 
phương tiện giao thông).  

 

 
(210) 4-2015-04918 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master   (VN) 

Lô C2-3, đường D2, khu công nghiệp 
Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, nui, bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2015-04919 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Pood Master   (VN) 

Lô C2-3, đường D2, khu công nghiệp 
Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, nui, bánh kẹo.  

 
 

 
(210) 4-2015-04920 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master   (VN) 

Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, mỳ (nui), bánh kẹo.  

 
 

 
(210) 4-2015-04921 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master   (VN) 

Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền: cháo ăn liền, mỳ (nui), bánh kẹo.  
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(210) 4-2015-04922 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master  (VN) 

Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, mỳ (nui), bánh kẹo.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04923 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master   (VN) 

Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, mỳ (nui), bánh kẹo.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04924 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master   (VN) 

Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, mỳ (nui), bánh kẹo.  
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(210) 4-2015-04925 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master  (VN) 

Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, mỳ (nui), bánh kẹo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04926 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master  (VN) 

Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, mỳ (nui), bánh kẹo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04927 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master  (VN) 

Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, mỳ (nui), bánh kẹo. 
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(210) 4-2015-04928 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master  (VN) 

Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, mỳ (nui), bánh kẹo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04929 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master  (VN) 

Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, mỳ (nui), bánh kẹo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04930 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master  (VN) 

Lô C2-3, đường D2, khu công nghiệp 
Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, nui, bánh kẹo. 
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(210) 4-2015-04931 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master  (VN) 

Lô C2-3, đường D2, khu công nghiệp 
Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, nui, bánh kẹo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04932 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master  (VN) 

Lô C2-3, đường D2, khu công nghiệp 
Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, nui, bánh kẹo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04933 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master  (VN) 

Lô C2-3, đường D2, khu công nghiệp 
Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, nui, bánh kẹo. 
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(210) 4-2015-04934 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master  (VN) 

Lô C2-3, đường D2, khu công nghiệp 
Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, nui, bánh kẹo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04935 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master  (VN) 

Lô C2-3, đường D2, khu công nghiệp 
Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, nui, bánh kẹo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04936 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master  (VN) 

Lô C2-3, đường D2, khu công nghiệp 
Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, nui, bánh kẹo. 
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(210) 4-2015-04937 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) ALFRED H. KNIGHT HOLDINGS 

LIMITED  (GB) 
Eccleston Grange, Prescot Road St. 
Helens Merseyside WA10 3BQ, the 
United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 

(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Khảo sát (thị trường) hàng hóa; điều tra và phân tích (thị trường) hàng hóa. 
 

Nhóm 42: Xác định trữ lượng bằng cách khảo sát sơ bộ, sự hao hụt/sóng âm hoặc thang 
âm; xác định trữ lượng bằng công nghệ cổ điển hoặc công cụ đo đạc trên các vật liệu 
không chứa sắt, nhiên liệu hóa thạch, các vật liệu chứa sắt và các sản phẩm nông nghiệp 
và tiêu dùng; phân tích hóa học; giám sát hàng hóa và sản phẩm bao gồm lưu kho và vận 
chuyển chúng và lấy mẫu, thử nghiệm và chứng nhận; kiểm soát hàng hóa và sản phẩm 
bao gồm lưu kho và vận chuyển chúng và lấy mẫu, thử nghiệm và chứng nhận; phân tích 
cho các mỏ dầu và lĩnh vực thăm dò khác; phân tích vật lý; trắc địa. 

 

 
(210) 4-2015-04938 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Đầu tư Kiến 

trúc Bền vững  (VN) 

Số 24, ngõ 192, đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế xây dựng 

công trình dân dụng và công nghiệp; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội 
thất; tư vấn kiến trúc. 

 

 
(210) 4-2015-04939 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MORINAGA NYUGYO KABUSHIKI 

KAISHA (Morinaga Milk Industry Co., 
Ltd.)  (JP) 
33-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng dạng lỏng; thực phẩm ăn 
kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành sản xuất thực phẩm, thực phẩm bổ sung, đồ uống, sản phẩm bơ sữa và thức ăn cho 
động vật; sữa bột được sử dụng như chất bổ sung dinh dưỡng; sữa uống kiêng và sản 
phẩm sữa uống kiêng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé; thực phẩm cho trẻ sơ 
sinh và cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm ăn kiêng cho phụ nữ mang thai và 
cho con bú dùng cho mục đích y tế; kẹo chứa thuốc; đồ uống kiêng cho em bé, cho trẻ sơ 
sinh và cho trẻ em dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng cho phụ nữ mang thai và cho 
con bú dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng cho người trung tuổi và cho người già 
dùng cho mục đích y tế; sản phẩm thuốc chăm sóc trẻ em cụ thể là: thuốc nhỏ mắt, gạc y 
tế, thuốc dùng để trị chứng táo bón. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04940 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) CJ CGV CO., LTD.   (KR) 

10th Floor, 434 World Cup buk-ro, 
Mapo-gu, Seoul (Sangam-dong), 
Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống; căng-tin; dịch vụ chuỗi nhà hàng 

ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (dịch vụ do nhà hàng ăn uống thực hiện); 
quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nấu 
ăn; dịch vụ cửa hàng bánh (dịch vụ do nhà hàng ăn uống thực hiện); dịch vụ quán rượu; 
dịch vụ khách sạn; dịch vụ lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; 
cho thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04941 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ECO  (VN) 

Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-04942 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Trần 

Thị  (VN) 

173 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính xách tay; bộ tai nghe không dây dùng cho điện 

thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; pin điện; thiết bị sạc pin; bao 
bằng da (chuyên dụng và đi kèm) cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy 
tính bảng; vỏ bọc bảo vệ (dạng bao gập) dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông 
minh và máy tính bảng; tấm dán bảo vệ màn hình dùng cho điện thoại di động, điện thoại 
thông minh và máy tính bảng. 

 

 
(210) 4-2015-04943 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Trần 

Thị  (VN) 

173 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chất làm sạch dùng cho động cơ nổ; chất chống cáu cặn; chất keo dính dùng 

trong công nghiệp; dầu phanh; chất phụ gia làm sạch dùng cho xăng dầu; chế phẩm hóa 
học để khử muội than của động cơ nổ. 

 
Nhóm 02: Sơn; chế phẩm dùng để ngăn ngừa xỉn màu và gỉ trên bề mặt kim loại; chế 
phẩm chống ăn mòn; chế phẩm chống gỉ; vecni; phẩm màu cho thực phẩm. 

 
Nhóm 03: Chế phẩm dùng để đánh bóng; chế phẩm để tẩy rửa; chế phẩm để làm sạch; 
chế phẩm đánh sạch gỉ; mỹ phẩm; dung dịch để lau rửa kính chắn gió. 

 
Nhóm 04: Những chất bôi trơn đa mục đích; dầu dùng để bôi trơn và thẩm thấu đa công 
dụng; dầu dùng trong công nghiệp; mỡ dùng trong công nghiệp; dầu máy; dầu diesel. 

 
Nhóm 07: Máy phát điện; máy bơm nước; máy nén khí; vòng bi; máy dụng cụ cầm tay 
vận hành cơ khí; bugi. 

 
Nhóm 11: Thiết bị và trang bị chiếu sáng; quạt điện; thiết bị dùng cho bồn tắm; thiết bị để 
làm sạch nước uống; lò sưởi thiết bị sưởi nóng; bóng đèn. 
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Nhóm 12: Săm lốp dùng cho xe cộ; vỏ bọc ghế xe cộ; còi (kèn) dùng cho xe cộ; xích 
dùng cho xe cộ; cần gạt nước kính chắn gió; giảm xóc dùng cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2015-04947 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.4; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh ngọc đậm, đỏ, 

vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hùng  (VN) 

80 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc, sửa sắc đẹp cho người. 

 

 
(210) 4-2015-04948 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.1; 5.7.3; 5.5.16; 26.1.1 
(591) Đỏ, hồng, hồng nhạt, xanh lá cây, xanh 

dương, xanh dương nhạt, vàng, vàng 
đậm, trắng, đen 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Cỏ May  

(VN) 

Số 186, quốc lộ 80, ấp Thạnh Phú, xã 
Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng 
Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2015-04949 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.6; 5.7.3 
(591) Đỏ, hồng, xanh lá cây, xanh dương, xanh 

dương nhạt, vàng, trắng, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Cỏ May  

(VN) 

Số 186, quốc lộ 80, ấp Thạnh Phú, xã 
Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng 
Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2015-04950 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.2; A26.11.12; A6.19.9 
(591) Đỏ, hồng, hồng nhạt, xanh lá cây, xanh 

dương, xanh dương đậm, xanh pha vàng, 
vàng, ghi xám, trắng 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Cỏ May  

(VN) 

Số 186, quốc lộ 80, ấp Thạnh Phú, xã 
Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng 
Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2015-04951 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.1.1; 25.1.6 
(591) Đỏ, trắng ngà, vàng đồng, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm một 

thành viên thuốc lá Long An  

(VN) 

08A, quốc lộ 1A, xã Thạnh Đức, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 4-2015-04953 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  (VN) 

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; trứng gia cầm; sữa; mỡ ăn; rau củ quả được bảo quản phơi khô hoặc 

nấu chín; chất chiết từ thịt dưới dạng hạt dùng để ăn liền. 
 

Nhóm 30: Cà phê; gia vị; hạt nêm (gia vị), mì ăn liền; bún ăn liền; bún khô; phở ăn liền; 
hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; hạt tiêu (gia vị); xốt cà chua; mù tạc; tương ớt. 
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(210) 4-2015-04955 (220) 06.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.5.20; A5.3.15; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần dầu nhờn HD 

Việt Nam  (VN) 

Số 44 ngách 358/25, Bùi Xương Trạch, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu bôi trơn; dầu mỡ công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-04956 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.9; A9.7.19; A8.5.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Dương Trần 

Thị Vy  (VN) 

56 đường Phan Đình Giót, phường 
Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 29: Giò chả; nem chua; chả lụa; thực phẩm được chế biến từ thịt, cá, gia cầm 

(không còn sống). 
 

 
(210) 4-2015-04957 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ HKM  (VN) 

1/38D2, Thanh Đa, phường 27, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Giường; gối ôm; gối dài; gối ống; nệm.  
 

Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm; áo gối; mÒn bông; túi ngủ (dạng tấm phủ).  
 

Nhóm 27: Chiếu, thảm. 
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(210) 4-2015-04958 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Ngô Văn Toàn  (VN) 

Số 120, phố Bần, thị trấn Bần Yên Nhân, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 06: Tôn; khung nhà bằng kim loại; trần (nhà) bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán tôn.  
 
 

 
(210) 4-2015-04959 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.8 
(591) Đen, xanh lá, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

VIVABEAUTY  (VN) 

Lầu 1 tòa nhà PVFCco, số 43 Mạc Đỉnh 
Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Miếng dán làm sáng răng dùng trong nha khoa.  

 
 

 
(210) 4-2015-04960 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH An Cường  (VN) 

130A đường 30/4, khu phố 1, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải: du lịch, cho thuê phương tiện vận chuyển.  
 

Nhóm 41: Giải trí, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao có mục đích là giải trí, vui 
chơi hoặc tiêu khiển cho mọi người.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời, dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do 
nhà hàng cung cấp). 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
990 

(210) 4-2015-04961 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Tím, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Cường  (VN) 

130A đường 30/4 khu phố 1, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải: du lịch, cho thuê phương tiện vận chuyển.   
 

Nhóm 41: Giải trí, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao có mục đích là giải trí, vui 
chơi hoặc tiêu khiển cho mọi người.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời, dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do 
nhà hàng cung cấp). 

 

 
(210) 4-2015-04962 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH lương thực 

thực phẩm Kim Lợi  (VN) 

273 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đường. 

 

 
(210) 4-2015-04963 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Travaco   (VN) 

549/82 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến, yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp.  

 

 
(210) 4-2015-04964 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Travaco  (VN) 

549/82 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến, yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp.  
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(210) 4-2015-04965 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.10; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Toàn Cầu  (VN) 

228 Hòa Hảo, phường 3, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ khám và chữa bệnh răng hàm mặt.  

 
 

 
(210) 4-2015-04966 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh nước biển đậm, đỏ, hồng, vàng, 

trắng 
(731) MORINAGA & CO., LTD.   (JP) 

33-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Sôcôla; bánh kẹo có sôcôla; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao, bánh qui; bánh 

quy dẹt; bánh ngọt; bánh patê; bánh mỳ; bột nhồi; bánh kẹo; kẹo dùng cho thực phẩm; 
kẹo caramen; kẹo cao su, không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn nhanh làm từ lúa 
mì; thực phẩm ăn nhanh làm từ bột khoai tây; kem lạnh; kem trái cây (đá lạnh). 

 
 

 
(210) 4-2015-04988 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.1; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đỏ, ghi 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thúy Quỳnh  (VN) 

Ngõ 124, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo; mũ, giày dép, khăn quàng (trang phục); quần áo bơi. 
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(210) 4-2015-04990 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trung Phát  (VN) 

Số 234 ấp Long Hòa, xã Giao Long, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm ăn uống, nhà hàng, khách sạn, karaoke. 

 
 

 
(210) 4-2015-04991 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh da trời, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hải Nhãn  (VN) 

Số 117 ngõ 283 Trần Khát Chân, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mắt kính, gọng kính, kính thời trang, dây lưng, ví da, giầy dép, máy 

móc ngành kính; nhập khẩu: mắt kính, gọng kính, kính thời trang, dây lưng, ví da, giầy 
dép, máy móc ngành kính; xuất khẩu: mắt kính, gọng kính, kính thời trang, dây lưng, ví 
da, giầy dép, máy móc ngành kính. 

 
 

 
(210) 4-2015-04992 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.11; 2.9.19 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ky Vy  (VN) 

Lô II-7 đường số 8, nhóm CN 2, KCN 
Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em (tã lót dạng quần); tã lót (tã trẻ em).  
 

Nhóm 16: Khăn giấy. 
 

Nhóm 24: Khăn ướt (bằng vải). 
 

Nhóm 29: Sữa. 
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc; bột ăn dặm; bánh ăn dặm. 
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(210) 4-2015-04993 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A2.1.16; 2.1.25; 2.1.8; 2.1.12 
(591) Đen, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hiền  (VN) 

Xóm 9, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, 
tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu gạo được chưng cất từ gạo. 

 

 
(210) 4-2015-04994 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Vũ Qúy Anh  (VN) 

158D/401 Pasteur, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-04995 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Vàng, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Ngọc Trắng  (VN) 

9 Mỹ Phú 2A, KP6, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn. 

 

 
(210) 4-2015-04996 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển, vàng, xanh, 

đen, hồng, tím, vàng cam, nâu, ghi 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trường An  (VN) 

Số 28, ngõ 112, phố Ngọc Khánh, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04997 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữụ hạn 

thương mại - dịch vụ Đăng 

Quang Ban Mê  (VN) 

Số 181/47/6 đường Y Moan, phường Tân 
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04998 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữụ hạn 

thương mại - dịch vụ Đăng 

Quang Ban Mê   (VN) 

Số 181/47/6 đường Y Moan, phường Tân 
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu 

thuật; thiết bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; bao cao su; bơm kim tiêm dùng một 
lần.  
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(210) 4-2015-04999 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữụ hạn 

thương mại - dịch vụ Đăng 

Quang Ban Mê   (VN) 

Số 181/47/6 đường Y Moan, phường Tân 
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy, giấy ăn, khăn giấy ướt. 

 

 
(210) 4-2015-05000 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ Đăng 

Quang Ban Mê   (VN) 

Số 181/47/6 đường Y Moan, phường Tân 
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-05001 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ Đăng 

Quang Ban Mê    (VN) 

Số 181/47/6 đường Y Moan, phường Tân 
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu 
thuật; thiết bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; bao cao su; bơm kim tiêm dùng một 
lần.  

 

 
(210) 4-2015-05002 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ Đăng 

Quang Ban Mê    (VN) 

Số 181/47/6 đường Y Moan, phường Tân 
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy, giấy ăn, khăn giấy ướt.  

 

 
(210) 4-2015-05003 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ Đăng 

Quang Ban Mê    (VN) 

Số 181/47/6 đường Y Moan, phường Tân 
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca 
cao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải 
khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi, khăn giấy, giấy ăn, khăn giấy ướt; quảng cáo và giới thiệu sản 
phẩm.  
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(210) 4-2015-05004 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.23; 2.9.25; 24.15.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, vàng, đỏ nhạt, 

nâu, nâu đỏ, vàng cam, xanh nước biển, 
xanh lá cây, xanh lá cây nhạt 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại ARENPHAR   (VN) 

Số 51, ngách 207/77 phố Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-05005 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.1.1; 5.3.20; 5.3.9; 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây nhạt, 

xanh lá cây, đỏ, hồng, vàng, xanh nước 
biển 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại ARENPHAR   (VN) 

Số 51, ngách 207/77 phố Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-05006 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.25; 26.1.2; A25.7.21; 26.4.1 
(591) Đỏ, vàng, nâu, trắng, xanh nước biển, 

xanh lá cây, xanh dương, nâu đỏ, vàng 
nâu nhạt, trắng sữa 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại ARENPHAR   (VN) 

Số 51, ngách 207/77 phố Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-05007 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4 
(731) Nguyễn Thị Hiền  (VN) 

Xóm 1, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang cho người lớn và trẻ em.  

 
 

 
(210) 4-2015-05008 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.11; 3.7.17 
(591) Nâu, đen, vàng cam, trắng 
(731) Nguyễn Văn Quế  (VN) 

Số nhà 2A/144, phố ái Mộ, tổ 5 phường 
Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem que, kem ốc quế, kem lạnh.   
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(210) 4-2015-05009 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sài Gòn Huỳnh 

TÚ  (VN) 

91/41/23 Tân Chánh Hiệp 33, khu phố 2, 
phuơng Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa chua. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05010 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 5.7.1 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê ROBUSTA 

Việt Nam  (VN) 

27/3 đường TA12, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05011 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.1; 26.1.1; A7.1.12; 7.1.24; 7.3.2; 

26.7.25 
(591) Xám, xanh, cam 

(540) 

  

(731) Phan Trọng Khôi  (VN) 

499/6/144E đường Quang Trung, phường 
10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo tiếng anh. 
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(210) 4-2015-05012 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.1; 26.3.23; 24.15.3; A24.15.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế và xây 

dựng Khối  (VN) 

23/30/23G đường số 21, tổ 38, khu phố 
5, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; 

thiết kế trang trí cho bao bì . 
 

 
(210) 4-2015-05014 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) UK00003076720 13.10.2014 GB 

(531) 4.3.1; 24.9.1; 26.1.1; A25.7.4 
(591) Đen, xám nhạt, xanh dương đậm 
(731) CTBAT INTERNATIONAL CO. 

LIMITED   (HK) 
29th Floor, Oxford House, Taikoo Place, 
979 King's Road, Island East, Hong 
Kong.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  

 

 
(210) 4-2015-05017 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.9.1 
(591) Xanh xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nam Thành 

Công   (VN) 

11/29 đường B1, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Khóa cửa bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; bản lề cửa bằng kim loại; 

cửa bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; lan can cầu thang bằng kim loại.  
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(210) 4-2015-05019 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 2.9.1 
(591) Hồng, xanh tím, da cam, xanh nõn chuối

(540) 

  

(731) Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến 

Phục vụ Cộng Đồng   (VN) 

Số 11, ngõ 47, phố Trung Liệt, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; marketing; thăm dò dư luận; quan hệ công chúng.  
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; hội thảo khoa học; tổ chức các cuộc thi (giáo 
dục, giải trí); hoạt động truyền thông(giáo dục, giải trí); đào tạo bồi dưỡng kỹ thuật trong 
các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em, giáo dục, y tế, môi 
trường, và phát triển cộng đồng.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; nghiên cứu ứng dụng và triển 
khai các mô hình phát triển phục vụ cộng đồng; nghiên cứu khoa học. 

 

 
(210) 4-2015-05020 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

công nghệ - thương mại - dịch 

vụ Việt Phát  (VN) 

A3, đường D1, khu tái định cư Chánh 
Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 09: Camera quan sát. 

 

 
(210) 4-2015-05021 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(591) Xanh dương, đỏ, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

công nghệ - thương mại - dịch 

vụ Việt Phát  (VN) 

A3, đường D1, khu tái định cư Chánh 
Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 09: Camera quan sát.  
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(210) 4-2015-05022 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân phối 

xuất nhập khẩu VINACO-OP  

(VN) 

Số 4 Trần Doãn Khanh, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, thực phẩm đã qua chế biến như: cacao, cà phê, nước uống 

đóng chai, thực phẩm chức năng.  
 
 

 
(210) 4-2015-05023 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Dư Minh Đông  (VN) 

96/46 Lý Thường Kiệt, phường 7, thành 
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước rửa chén, nước tẩy đa năng, nước tẩy bồn cầu, nước rửa kính, 

nước lau sàn nhà. 
 
 

 
(210) 4-2015-05024 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Dư Minh Đông  (VN) 

96/46 Lý Thường Kiệt, phường 7, thành 
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước rửa chén, nước tẩy đa năng, nước tẩy bồn cầu, nước rửa kính, 

nước lau sàn nhà.  
 
 

 
(210) 4-2015-05025 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Dư Minh Đông  (VN) 

96/46 Lý Thường Kiệt, phường 7, thành 
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước rửa chén, nước tẩy đa năng, nước tẩy bồn cầu, nước rửa kính, 

nước lau sàn nhà. 
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(210) 4-2015-05026 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Dư Minh Đông  (VN) 

96/46 Lý Thường Kiệt, phường 7, thành 
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước rửa chén, nước tẩy đa năng, nước tẩy bồn cầu, nước rửa kính, 

nước lau sàn nhà. 
 

 
(210) 4-2015-05028 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Liên hiệp Khoa học Doanh 

nhân Việt Nam  (VN) 

49 Trần Phú, KDC Chánh Nghĩa, phường 
Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện, triển lãm, hội chợ với mục đích kinh 

doanh, thương mại và quảng cáo; tư vấn điều hành trong kinh doanh; nghiên cứu, khảo 
sát, điều tra thông tin thị trường; quan hệ công chúng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông nhằm mục đích thương mại; tổ chức bình chọn và trao giải 
thưởng cho các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt nhằm tôn vinh doanh nghiệp và 
doanh nhân (mục đích thương mại và quảng cáo), tất cả thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề; xuất bản sách 
báo, tạp chí, ấn phẩm (không bao gồm những bài quảng cáo); tổ chức các cuộc thi về giáo 
dục, giải trí và thể thao; sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình; tổ chức đào 
tạo để phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp và doanh nhân, tất cả 
thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ thiết kế đồ họa; dịch 
vụ vẽ trang trí cho bao bì; nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tất cả thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; tư vấn sở hữu trí tuệ, tất cả thuộc nhóm này. 

 

 
(210) 4-2015-05029 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24; A26.11.12 
(591) Vàng nâu, trắng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Lương Hoàng Hưng  (VN) 

Số 259/8 Nguyễn Tri Phương, phường 5, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện, triển lãm, hội chợ với mục đích kinh 
doanh, thương mại và quảng cáo; tư vấn điều hành trong kinh doanh; nghiên cứu, khảo 
sát, điều tra thông tin thị trường; quan hệ công chứng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông nhằm mục đích thương mại; tổ chức bình chọn và trao giải 
thưởng cho các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt nhằm tôn vinh doanh nghiệp và 
doanh nhân (mục đích thương mại và quảng cáo), tất cả thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề; xuất bản sách 
báo, tạp chí, ấn phẩm (không bao gồm những bài quảng cáo); tổ chức các cuộc thi về giáo 
dục, giải trí và thể thao; sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình; tổ chức đào 
tạo để phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp và doanh nhân, tất cả 
thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ thiết kế đồ họa; dịch 
vụ vẽ trang trí cho bao bì; nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tất cả thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; tư vấn sở hữu trí tuệ, tất cả thuộc nhóm này. 

 

 
(210) 4-2015-05030 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.5.1 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Lương Hoàng Hưng  (VN) 

Số 259/8 Nguyễn Tri Phương, phường 5, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện, triển lãm, hội chợ với mục đích kinh 

doanh, thương mại và quảng cáo; tư vấn điều hành trong kinh doanh; nghiên cứu, khảo 
sát, điều tra thông tin thị trường; quan hệ công chứng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông nhằm mục đích thương mại; tổ chức bình chọn và trao giải 
thưởng cho các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt nhằm tôn vinh doanh nghiệp và 
doanh nhân (mục đích thương mại và quảng cáo). 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề; xuất bản sách 
báo, tạp chí, ấn phẩm (không bao gồm những bài quảng cáo; tổ chức các cuộc thi về giáo 
dục, giải trí và thể thao; sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình; tổ chức đào 
tạo để phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp và doanh nhân. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ thiết kế đồ họa; dịch 
vụ vẽ trang trí cho bao bì; nghiên cứu khoa học kỹ thuật. 

 
Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; tư vấn sở hữu trí tuệ. 
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(210) 4-2015-05031 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Gia 

Nông  (VN) 

62/173 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-05032 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.14 
(591) Đỏ, xanh lá cây, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Gia 

Nông  (VN) 

62/173 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-05033 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.14 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Gia 

Nông  (VN) 

62/173 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-05034 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.14 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Gia 

Nông  (VN) 

62/173 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-05035 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.14 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, trắng, 

hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Gia 

Nông  (VN) 

62/173 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

 
(210) 4-2015-05036 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.1; 5.7.17; A5.1.12; A5.1.6 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ, đỏ cam 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Dương 

Thanh  (VN) 

Số 158, ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, 
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Quả khóm tươi (quả dứa), quả chuối tươi. 

 
 

 
(210) 4-2015-05037 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 15.1.1 
(591) Đen, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân cơ khí 

& thương mại Thiên Sơn  (VN) 

74 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thống 
Nhất, thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh 
Đắk Lắc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy rang cà phê. 
 

Nhóm 30: Cà phê rang xay. 
 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1007 

(210) 4-2015-05038 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia An  (VN) 

Số 37 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 
 

 
(210) 4-2015-05039 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.17.5 
(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.  

(US) 
410 Terry Ave North, Seattle, WA 
98109, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu cho trẻ em, cụ thể là áo sơ mi, áo phông ngắn 

tay, áo thun len, quần dài, quần gin bằng vải bò, quần soóc, váy, áo váy, áo len dài tay, 
khăn quàng cổ, áo gilê, áo vét và áo choàng ngoài, áo mưa, dải băng buộc đầu thời trang, 
mũ, mũ lưỡi trai len, thắt lưng (trang phục), quần áo ngủ, tất ngắn cổ, quần áo bó, găng 
tay (trang phục). 

 
 

 
(210) 4-2015-05041 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.23; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) CHANGZHOU SHICHUANG 

ENERGY TECHNOLOGY LIMITED 
CORPORATION  (CN) 
No.168 Wushen Road, Licheng Town, 
Liyang City, Changzhou City, Jiangsu 
Province, P.R.China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin khô; ắc quy điện; pin mặt trời; ắc quy điện dùng cho xe cộ; thiết bị nạp ắc 

quy; bình ắc quy; chất bán dẫn; mạch tích hợp; vi mạch (mạch tích hợp). 
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(210) 4-2015-05045 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH  (DE) 
Bruningstrasse 50, 65926 Frankfurt am 
Main, Germany 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05046 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.15; A2.1.23; 4.5.5; 2.1.11 
(731) CAMA COFFEE INC.  (TW) 

12F., No. 155, Sec. 4, Xinyi Rd., Da-an 
Dist., Taipei City 10681, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; đồ uống trên cơ sở ca cao; cà phê; đồ uống cà 

phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh xăng đuých; trà; đồ uống trên cơ sở trà; cà 
phê chưa rang. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; căng tin; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 

 
 

 
(210) 4-2015-05047 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Daisy Quốc 

TẾ  (VN) 

Yên Thành, phường Biên Giang, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 
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(210) 4-2015-05048 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Daisy Quốc 

TẾ  (VN) 

Yên Thành, phường Biên Giang, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 

 
 

 
(210) 4-2015-05050 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; A1.11.8; 

26.3.23 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Tân Văn Phát  

(VN) 

415B/1 Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn bàn. 

 
 

 
(210) 4-2015-05051 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH Một thành viên 

rượu Việt   (VN) 

Số nhà 600, tổ 5, khu 6, phường Hà Tu, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu ngô; rượu táo; đồ uống có cồn (trừ bia), đồ uống có cồn được 

pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia, đồ uống hoa quả có cồn. 
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(210) 4-2015-05052 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH Một thành viên 

rượu Việt    (VN) 

Số nhà 600, tổ 5, khu 6, phường Hà Tu, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu ngô; rượu táo; đồ uống có cồn (trừ bia), đồ uống có cồn được 

pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia, đồ uống hoa quả có cồn. 
 

 
(210) 4-2015-05053 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.17; 26.1.1; A3.7.24 
(591) Trắng, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH Hưng Long, 

Quảng Ninh  (VN) 

Tổ 1, khu 1, phường Hà Lầm, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách bằng ô tô, vận tải đường biển (bằng tàu thuyền), vận tải 

hàng hóa bằng ô tô, môi giới vận chuyển hàng hóa; cho thuê xe, cho thuê chỗ để xe. 
 

 
(210) 4-2015-05054 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.8 
(731) ADlDAS AG   (DE) 

Adi-Dassler-Strasse 1, Herzogenaurach, 
91074, Germany  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, cụ thể là nước hoa, nước hoa cô-lô-nhơ, nước 

xịt thơm toàn thân, nước dùng sau khi cạo râu, dầu thơm dùng sau khi cạo râu, chất khử 
mùi và chất chống đổ mồ hôi cơ thể; các sản phẩm làm sạch cơ thể, cụ thể gel dùng trong 
tắm bồn, gel dùng trong tắm vòi hoa sen, dầu gội đầu, dầu dưỡng tóc, sản phẩm tẩy tế bào 
chết toàn thân, kem dưỡng toàn thân, kem làm sạch da, nước thơm làm sạch da, xà phòng, 
xà phòng dạng lỏng dùng cho tay, mặt và toàn thân, nước thơm dùng cho tay và toàn thân; 
chế phẩm chống nắng dạng mỹ phẩm, cụ thể là nước thơm bảo vệ da chống nắng và giúp 
có làn da rám nắng; sản phẩm tạo màu da rám nắng mà không cần phơi nắng, cụ thể là 
nước thơm tự tạo màu da rám nắng và gel bôi da để thúc đẩy, tăng cường hoặc mở rộng 
vùng da rám nắng; son dưỡng môi; son bóng; thuốc xịt khử mùi chân.  
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(210) 4-2015-05055 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.5.23; 1.3.1; 1.3.2; 3.11.7 
(591) Cam, xám, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 

thông & du lịch NBC  (VN) 

Thôn Mũi Đá, xã Tân Phước, thị xã Lagi, 
tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-05056 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.4.24 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm bảy 

hai bảy  (VN) 

6 Bình Quới, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; quần dài; quần áo bó; đồng phục.  

 

 
(210) 4-2015-05057 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Kim Tú   (VN) 

183/36 đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2015-05058 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) KOBELCO ECO-SOLUTIONS CO., 

LTD.   (JP) 
1-4-78, Wakinohama-cho, Chuo-ku, 
Kobe-shi, Hyogo 651-0072 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1012 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; hố rác tự hoại (dùng cho mục đích công nghiệp); bể xử lý 
nước thải (dùng cho mục đích công nghiệp); thiết bị xử lý nước ô nhiễm; thiết bị lọc dùng 
để làm sạch nước; thiết bị lọc nước thải công nghiệp; thiết bị lọc nước thải.  

 

 
(210) 4-2015-05059 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) NATIONAL FEDERATION OF 

AGRICULTURAL COOPERATIVE 
ASSOCIATIONS (ZEN-NOH)   (JP) 
1-3-1, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò. 

 

 
(210) 4-2015-05060 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.1; 26.4.1; 26.7.25 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ 
(731) NATIONAL FEDERATION OF 

AGRICULTURAL COOPERATIVE 
ASSOCIATIONS (ZEN-NOH)   (JP) 
1-3-1, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò.  

 

 
(210) 4-2015-05061 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Ri Ta Võ  (VN) 

327 xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2015-05062 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 13.1.6; 26.3.1 
(591) Vàng, cam, nâu 
(731) Công ty TNHH thiết bị điện 

Kim Thành  (VN) 

627 Nguyễn Tất Thành, xã Bình Kiến, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng kim khí điện máy, đồ điện và linh kiện điện, máy móc thiết bị, 

công cụ, vật tư gồm: máy lạnh, tủ lạnh, tivi, giàn máy nghe nhạc, rađiô, đầu đĩa, bộ 
khuyếch đại âm thanh, loa, đầu thu truyền hình, tủ đông, máy lọc nước, máy nước nóng, 
máy rửa chén, tủ mát, máy sấy quần áo, máy hủy giấy, máy giặt, máy mát-xa, máy hút 
bụi, quạt máy, máy vi tính, linh kiện máy tính, điện thoại, linh kiện điện thoại, máy in, 
máy fax, máy scan, máy sấy tóc, máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm, bóng đèn, điện 
trở, tụ điện, ổ điện, cảm biến, ổn áp, công tắc điện, dây dẫn, máy bơm nước, máy phun áp 
lực, máy may, máy khoan, máy mài, đèn pin, búa, cưa, kìm, cờ lê, mỏ lết, ổ khóa, mũi 
khoan, máy cưa, máy cắt, máy phát điện.  

 

 
(210) 4-2015-05063 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Vàng, đỏ 
(731) Nguyễn Tiến Luân  (VN) 

Thôn Bằng Viên, xã Toàn Thắng, huyện 
Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương; hương vòng; hương que. 

 

 
(210) 4-2015-05068 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) KosÐ Corporation  (JP) 

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Chổi đánh lông mày; chổi đánh phấn má; chổi đánh nền mắt; chổi đánh phấn 

mắt đầu mút (không dùng cho y tế); lược chải mi mắt; hộp phấn trang điểm không làm 
bằng kim loại quý, chổi đánh son môi và bông phấn trang điểm. 
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(210) 4-2015-05069 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme   (FR)

14 rue Royale, 75008 Paris, France  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm trang điểm.  

 

 
(210) 4-2015-05070 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme   (FR)

14 rue Royale, 75008 PARIS - France  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm mặt.  

 

 
(210) 4-2015-05071 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 6.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Cảnh Toàn  (VN) 

Số nhà 5, dây P khu tập thể Bộ Y Tế, 
138A Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục).  

 

 
(210) 4-2015-05072 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 24.15.1; A24.15.7; 

1.15.23; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa đậu nành; sữa chua.  
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(210) 4-2015-05073 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.15; A24.15.7; 1.15.23; 

26.1.2; 24.15.1 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa đậu nành; sữa chua.  

 

 
(210) 4-2015-05074 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd)  (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-05075 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-05076 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

 
(210) 4-2015-05077 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-05078 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-05079 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-05080 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-05081 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-05082 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-05083 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 9.9.1 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

Nhà Bè  (VN) 

4 Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn, quần áo đồng phục, áo sơ mi, áo thun, áo vest, áo 
gilê, váy, quần dài. 

 

 
(210) 4-2015-05084 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 9.9.1 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

Nhà Bè   (VN) 

4 Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn, quần áo đồng phục, áo sơ mi, áo thun, áo vest, áo 

gilê, váy, quần dài. 
 

 
(210) 4-2015-05085 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 9.9.1 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

Nhà Bè   (VN) 

4 Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn, quần áo đồng phục, áo sơ mi, áo thun, áo vest, áo 

gilê, váy, quần dài. 
 

 
(210) 4-2015-05086 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 9.9.1 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

Nhà Bè   (VN) 

4 Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn, quần áo đồng phục, áo sơ mi, áo thun, áo vest, áo 

gilê, váy, quần dài. 
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(210) 4-2015-05087 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 25.1.25; 24.9.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Hiền Tâm  (VN) 

21/41A đường số 11, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh kẹo. 

 
 
 

 
(210) 

 

4-2015-05088 

 
(220) 

 
09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.13.1; 4.5.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Hiền Tâm   (VN) 

21/41A đường số 11, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh kẹo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05089 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A2.3.23; 2.3.25 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Hiền Tâm   (VN) 

21/41A đường số 11, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh kẹo. 
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(210) 4-2015-05090 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.1.25; A2.1.23 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Hiền Tâm   (VN) 

21/41A đường số 11, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh kẹo. 

 
 

 
(210) 4-2015-05091 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 2.3.25; A2.3.23 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Hiền Tâm   (VN) 

21/41A đường số 11, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh kẹo. 

 
 

 
(210) 4-2015-05092 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 2.1.25; A2.1.23 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Hiền Tâm   (VN) 

21/41A đường số 11, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh kẹo. 
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(210) 4-2015-05093 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.1.25; A2.1.23 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Hiền Tâm   (VN) 

21/41A đường số 11, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh kẹo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05094 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 2.1.25; A2.1.23 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Hiền Tâm   (VN) 

21/41A đường số 11, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh kẹo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05095 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; A26.1.24; 25.1.25; A25.1.10 
(591) Đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đa Lộc Phương 

Nam  (VN) 

17/12 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 
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(210) 4-2015-05097 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.1; 26.3.23; 20.5.7 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

phát triển Hoa Việt  (VN) 

107 Nguyễn Trường Té, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy móc và dụng cụ để thử nghiệm vật liệu: thiết bị thử nghiệm không dùng 

cho mục đích y tế; đồ đạc đặc chủng cho phòng thí nghiệm; quần áo đặc biệt sử dụng 
trong phòng thí nghiệm; khóa điện; máy đo thiết bị điện. 

 
Nhóm 11: Hệ thống thiết bị vệ sinh; hệ thống điều hòa không khí; thiết bị khử mùi không 
khí; hệ thống lọc không khí; thiết bị khử trùng; đèn điện. 

 

 
(210) 4-2015-05098 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.5.3; 1.17.11 
(591) Đen, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ sản xuất 

cà vạt Vĩnh Hiền  (VN) 

109/3 Bình Thới, phường 11, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Cà vạt; đồng phục công sở; quần áo trẻ em; quần áo người lớn; áo dài phụ nữ; 

áo vest.  
 

 
(210) 4-2015-05099 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đen trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Vina Kafo  (VN) 

Số 34-36, đường Nguyễn Thị Định, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay. 
 

Nhóm 11: Lò rang; lò rang cà phê; máy lọc cà phê dùng điện; thiết bị lọc cà phê, chạy 
điện, máy pha cà phê, dùng điện, bình pha cà phê, dùng điện. 

 
Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên 
cơ sở cà phê; hương liệu cà phê; ca cao; chế phẩm dinh dưỡng sử dụng thay thế cà phê, 
chế phẩm thực vật sử dụng thay thế cà phê. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; căng tin. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05100 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cơ sở Quốc 

Hưng  (VN) 

843 Ba Đình, phường 10, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Mô tơ quạt.  
 

Nhóm 35: Mua bán lốc quạt. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-05101 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 21.3.7 
(731) ZOTT CO., LTD.   (JP) 

Nakajima Bld 2F, 4-10-14, 
Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-
0075, Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo sơ mi chơi môn polo; áo sơ mi thể thao; áo sơ mi thấm mồ hôi; áo 

thun ngắn tay; áo sơ mi không tay; quần áo lót; khăn ống làm ấm cổ; găng tay (quần áo); 
mũ nón; mũ lưỡi trai (quần áo); giày dép; đồng phục thể thao; giày thể thao; đồng phục 
chơi môn bóng đá trong nhà; giày chơi môn bóng đá trong nhà. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05106 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa 

Vy  (VN) 

Số 36C, khóm 3, phường 9, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-05107 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) LOTUS SPARK PLUGS INDUSTRIES 

SDN. BHD.   (MY) 
No, 29 & 31 Jalan Wira 8, Taman Tan 
Sri Yacob, 81300 Skudai, Johor, 
Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Dây mồi lửa (bộ phận của bugi đánh lửa); dây nối (bộ phận của bugi đánh lửa); 

bugi đánh lửa; bugi đánh lửa cho động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; bugi đánh lửa 
cho động cơ đốt trong.  

 

 
(210) 4-2015-05108 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) CJ CGV CO., LTD.   (KR) 

10th Floor, 434 World Cup buk-ro, 
Mapo-gu, Seoul (Sangam-dong), 
Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát sóng phim; truyền hình cáp; phát thanh; truyền hình; dịch vụ 

truyền phát qua internet; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn 
cầu; dịch vụ điện thoại; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ thông tin liên 
lạc không dây; dịch vụ viễn thông qua điện thoại di động; cung cấp các kênh viễn thông 
cho dịch vụ mua hàng từ xa; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người 
sử dụng; dịch vụ bảng thông tin điện tử (dịch vụ truyền thông); dịch vụ truyền tin tức; cho 
thuê thiết bị viễn thông; cung cấp dịch vụ truyền phát phim, ca nhạc, viđeo, trò chơi và 
các nội dung đa phương tiện; cung cấp truy cập vào mạng trực tuyến không dây.  

 

 
(210) 4-2015-05109 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) CJ CGV CO., LTD.   (KR) 

10th Floor, 434 World Cup buk-ro, 
Mapo-gu, Seoul (Sangam-dong), 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ rạp chiếu phim; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; 

trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ ông bầu, cụ thể là, tổ chức các buổi biểu 
diễn trực tiếp trong lĩnh vực điện ảnh; sản xuất chương trình biểu diễn; phân phối phim 
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hoạt hình; dịch vụ giải trí, cụ thể là, lên kế hoạch và tiến hành chuỗi liên hoan phim; sản 
xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ trường quay; cho thuê phim chiếu bóng; xuất bản 
tạp chí theo định kỳ; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; dịch vụ phóng viên tin 
tức; dịch vụ sắp xếp đặt vé xem phim; dịch vụ cung cấp thông tin và dữ liệu liên quan tới 
phim ảnh; cung cấp và vận hành các phương tiện vui chơi giải trí; lập kế hoạch cho buổi 
tiệc (giải trí); cho thuê phim, phim điện ảnh và thiết bị sản xuất phim; dịch vụ giáo dục, 
cụ thể là, cung cấp các lớp học trực tuyến và hội thảo trong lĩnh vực phim ảnh và sản xuất 
nghệ thuật thị giác thông qua Internet; đánh bạc; điều khiển hội thảo cho mục đích giáo 
dục; dịch vụ vận hành phòng đọc (cho mục đích giải trí và/hoặc giáo dục).  

 

 
(210) 4-2015-05110 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) CJ CGV CO., LTD.  (KR) 

10th Floor, 434 World Cup buk-ro, 
Mapo-gu, Seoul (Sangam-dong), 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo tại rạp chiếu phim; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo, cụ thể là 

quảng bá sản phẩm và dịch vụ của người khác bằng cách cung cấp phim quảng cáo và 
quảng bá phim của người khác bằng việc cung cấp phim quảng cáo; dịch vụ quảng cáo 
trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ bán lẻ thức ăn, đồ uống và đồ lưu niệm; dịch vụ 
nhượng lại quầy bán thức ăn, đồ uống và đồ lưu niệm; quản lý kinh doanh công việc biểu 
diễn của nghệ sỹ; cho thuê không gian quảng cáo và vật liệu quảng cáo; tổ chức triển lãm 
cho mục đích thương mại và quảng cáo; quản lý kinh doanh nhà hát và rạp chiếu phim 
cho người khác; dịch vụ bán buôn và bán lẻ dụng cụ âm nhạc; dịch vụ bán lẻ sách; dịch 
vụ bán buôn và bán lẻ các thiết bị nghe - nhìn.  

 

 
(210) 4-2015-05111 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Đinh thuỵ Thu Hiền  (VN) 

742/12 Nguyễn Kiệm, phường 04, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-05112 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Đinh Thuỵ Thu Hiền  (VN) 

742/12 Nguyễn Kiệm, phường 04, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-05113 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.9; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Tùng  (VN) 

Số 43 ngõ 97, đường Văn Cao, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện: thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED); hệ thống chiếu 

sáng và thiết bị chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2015-05114 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 5.7.3; A5.3.15; 

A5.7.23; 25.5.25; 1.15.23 
(540) 

  

(731) 1. Lê Thu Trang  (VN) 

Số 25 phố Hàng Vôi, phường Lý Thái 
Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
2. WANG HAN XIN  (CN) 
He Bei Sheng, Xinji Shi, Wei bo Zhen, 
Da bai dian Cun, Peng bo Jie, 23 hao  

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt ướt, 

mứt quả.  
 

Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc.  
 

Nhóm 31: Hạt và các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các 
nhóm khác rau và quả tươi.  

 
Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả (đồ uống).  

 

 
(210) 4-2015-05115 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH Đông y dược 

Thiên Nam  (VN) 

Số 10 Võ Thị Sáu, phường Phước Long, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1027 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-05116 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 26.2.7; 1.15.23; 18.2.1 
(731) Vũ Đức Sinh  (VN) 

Phòng 1009 A1 chung cư Hòa Bình 
Green City, số 505 Minh Khai, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo tắm; quần áo lót phụ nữ (đồ vải); áo vét (quần áo); 

đồng phục; cà vát; váy; áo choàng; thắt lưng (trang phục); mũ; khăn quàng, cổ; giày cao 
cổ bằng da; giày ống ngắn; giày cao su; nẹp kim loại dùng cho đồ đi chân; găng tay; đồ 
đội đầu; đồ đi ở chân; trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang; tất dài.  

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo; giày dép; mũ nón; cà vát ; thắt lưng (dùng cho trang phục).  

 
 

(210) 4-2015-05117 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ ánh 

sáng Châu á   (VN) 

27/13 Bis Hậu Giang, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-05118 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 

Hưng Việt   (VN) 

Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-05119 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 

Hưng Việt   (VN) 

Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-05120 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Ích Nhân   (VN) 

Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-05121 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Ích Nhân   (VN) 

Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-05122 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo, bột ngũ cốc, cà phê, chè (trà), ca cao, bánh, kẹo.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-05123 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá kho, cá đã chế biến, thịt đã chế biến, dầu ăn thực vật, sữa và sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2015-05124 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm, cá kho, cá đã chế biến, thịt đã chế biến, bánh, 

kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, gia vị, sữa và các sản phẩm sữa, thịt cá, gia 
cầm, trứng, dầu ăn thực vật; buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản 
xuất thuốc, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm 
chức năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế; mua bán mỹ phẩm, nước 
hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-05125 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINAMEDIC  (VN) 

Số 30, ngõ 179, phố Đội Cấn, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05126 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINAMEDIC  (VN) 

Số 30, ngõ 179, phố Đội Cấn, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05127 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINAMEDIC  (VN) 

Số 30, ngõ 179, phố Đội Cấn, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05128 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; 26.15.15 
(731) VINOD SACHDEV  (IN) 

603, Natasha Towers, Andheri West, 
Mumbai - 400 061, State of Maharashtra, 
India 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 16: Dụng cụ viết; bút bi; mực. 

 

 
(210) 4-2015-05129 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; 26.1.6; 26.13.1; 26.7.25 
(591) Đỏ, cam, vàng, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phim Thiên 

Ngân  (VN) 

Số 16B Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo ngoài trời.  
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Nhóm 38: Truyền hình; truyền hình cáp; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; thông tin 
liên lạc bằng điện thoại.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải 
trí); công viên vui chơi giải trí. 

 

 
(210) 4-2015-05130 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Cam, đỏ, xanh lá cây, xanh lam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phim Thiên 

Ngân  (VN) 

Số 16B Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo ngoài trời.  
 

Nhóm 38: Truyền hình; truyền hình cáp; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; thông tin 
liên lạc bằng điện thoại. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải 
trí); công viên vui chơi giải trí. 

 

 
(210) 4-2015-05131 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.7.25; A17.2.2; 26.5.1; 26.7.25; 2.7.13
(591) Xanh dương, xanh lá cây, cam, tím, 

hồng, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH DIAMOND 

FITNESS CENTER  (VN) 

Lầu 2, cao ốc Horizon, 214 Trần Quang 
Khải, phường Tân Định, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, nước giải khát, quần áo thể dục thể thao, dụng 

cụ thể dục thể thao. 
 

Nhóm 41: Câu lạc bộ thể dục thể thao; câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức 
khỏe); điều hành các lớp thể dục thể hình; huấn luyện viên thể dục; cung cấp tiện nghi thể 
thao; cho thuê thiết bị thể thao (trừ xe cộ). 
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(210) 4-2015-05132 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.1 (540) 

  

(731) Vũ Việt Hùng   (VN) 

53 phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép (thuộc nhóm này); mũ đội đầu (thuộc nhóm này); khăn 

quàng cổ (trang phục); thắt lưng (thuộc nhóm này). 
 
 
 

 
(210) 4-2015-05133 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; 1.15.23; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Văn phòng Luật sư Đức Quang  

(VN) 

Phòng 093-094, tòa nhà M5, 91 Nguyễn 
Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; các dịch vụ được cung cấp bởi các luật sư cho các cá nhân, tập 

thể, tổ chức và doanh nghiệp. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-05134 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.17.11 
(591) Đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch SoHa  

(VN) 

3/3A Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
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(210) 4-2015-05135 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.9.1 
(731) Nguyễn Thái Hoàng Kha  (VN) 

107 đường số 13, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05136 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.17; 26.3.23; A26.11.8 
(731) Nguyễn Thái Hoàng Kha  (VN) 

107 đường số 13, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05137 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh dương đậm chuyển sắc, xanh 

dương nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MeKeLong Việt 

Nam  (VN) 

Đường số 12, KCX Tân Thuận, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt; nước tẩy lồng máy giặt; nước rửa chén; các chất tẩy rửa 

trong gia đình. 
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(210) 4-2015-05138 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Xuân Cường  (VN) 

446, Lê Lai, phường Đông Sơn, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô (thiết bị vệ sinh); bệ xí 

nhà vệ sinh; vòi xịt nước trong nhà vệ sinh; vòi khóa nước dùng trong nhà vệ sinh; bồn 
tắm (thiết bị vệ sinh). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05139 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4 
(591) Xanh, đỏ, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hải  (VN) 

Số nhà 04, xóm Ngang, thôn Đại Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm), bồn rửa mặt la-va-bô; 

bệ xí nhà vệ sinh; vòi xịt nước trong nhà vệ sinh; bồn rửa tay và chậu rửa gắn cố định; vòi 
khóa nước dùng trong nhà vệ sinh. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05140 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.5.1; 24.17.18 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xây dựng - quảng cáo - 

thương mại - dịch vụ Gia Phú  

(VN) 

Số 11F, đường Hùng Vương, khóm 1, 
phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 35: Lập bản kê khai thuế; tư vấn lập bản kê khai thuế. 
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(210) 4-2015-05142 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH Quan Sơn  (VN) 

Số 179, đường Lê Duẩn, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Thăng Long 

(LUAT THANG LONG COMPANY 
LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05144 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư A&B 

Việt Nam  (VN) 

Số 45, phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, cụ thể là rượu thuộc nhóm này. 

 
 
 

 
(210) 

 

4-2015-05145 

 
(220) 

 
10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A17.2.2; 26.3.23 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Băng  (VN) 

Số 95, đường Nguyễn Thái Học, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Đá quý. 
 

Nhóm 16: Tranh nghệ thuật. 
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(210) 4-2015-05146 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A3.9.4; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xám, xanh dương, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ công nghệ kỹ thuật 

môi trường Biển Xanh   (VN) 

286 đường số 2, cư xá đài Rađa Phú 
Lâm, phường 13, quận 6, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; làm sạch tòa nhà (bên trong); 

làm sạch tòa nhà (bên ngoài); làm sạch đường phố. 
 

Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; vận tải và tích trữ rác. 
 

Nhóm 40: Tái chế rác và phế thải; xử lý rác thải (chuyển hóa); tiêu hủy rác và chất thải; 
dịch vụ đốt rác và chất thải. 

 

 
(210) 4-2015-05147 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.15 
(731) Trung tâm nghiên cứu tư vấn 

sáng tạo và phát triển bền 

vững  (VN) 

Số 15 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá; rau quả chế biến; mứt hoa quả (mứt ướt), trứng, sữa. 
 

Nhóm 31: Rau và quả tươi, cây và hoa tươi; động vật sống, hạt cây nông nghiệp. 
 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả; nước khoáng; đồ uống không cồn; bia; 
xiro. 

 

 
(210) 4-2015-05148 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Hà Thu  (VN) 

Số 61, đường Lâm Du, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 11: Quạt điện; bếp điện; nồi cơm điện; bình nước nóng; máy điều hòa; thiết bị 
chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2015-05149 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.17.11; 1.5.1 
(731) Công ty TNHH chế biến nông 

sản Đức Phương  (VN) 

Khu vực 1, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Các loại đậu đã qua chế biến, vừng, lạc, hạt hướng dương đã qua chế biến. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo, bột đậu xanh, bột đậu đen, bột đậu nành, miến dong. 
 

 
(210) 4-2015-05151 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; A10.3.13 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BETHEL VINA  

(VN) 

Xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay, cặp tài liệu; ba lô; cặp học sinh, vali, túi du lịch.  
 

Nhóm 35: Mua bán balô, vali, túi xách và các phụ kiện kèm theo như: dây kéo, đầu kéo, 
dây đai, khoen khóa; mua bán phụ kiện thời trang, cụ thể như: đồng hồ, mắt kính thời 
trang; mua bán quần áo; mua bán mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-05152 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) HUNTER FAN COMPANY   (US) 

Suite 400, 7130 Goodlett Farms 
Parkway, Memphis, Tennessee 38016, 
United States of America  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 11: Quạt trần và các loại quạt có thể mang đi được dùng cho mục đích thương mại 

và dân dụng.  
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(210) 4-2015-05154 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) ROTAPHARM ILACLARI LIMITED 

SIRKETI   (TR) 
Evren Mah. Camiyolu Cad. No:50 K.2 
Bagcilar Istanbul Turkey  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; thuốc thú y; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích y tế; 

chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y 
tế; axit amin dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng; chất ăn kiêng (có nguồn 
gốc phấn hoa); chất bổ sung khoáng chất; chất ăn kiêng (có nguồn gốc protein); dược 
thảo; đồ uống làm từ thảo mộc thích hợp cho mục đích y tế; thuốc dùng cho nha khoa; sản 
phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là miếng đệm lót; vật liệu đệm lót dùng cho 
mục đích y tế; cao dán dùng cho mục đích y tế; vật liệu băng bó dùng trong y tế; chế 
phẩm dùng để diệt các thực vật có hại; chế phẩm dùng để diệt các động vật có hại; chế 
phẩm dùng để diệt nấm độc có hại; chất khử mùi không dùng cho cá nhân; chất tẩy uế 
dùng cho mục đích vệ sinh; chất sát trùng; chất tẩy dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-05155 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) WORLD MEDICINE ILACLARI 

LIMITED SIRKETI   (TR) 
Evren Mah. Camiyolu Cad.No.50 K.2 
Gunesli Bagcilar Istanbul Turkey  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; thuốc thú y; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích y tế; 

chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y 
tế; axit amin dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng; chất ăn kiêng (có nguồn 
gốc phấn hoa); chất bổ sung khoáng chất; chất ăn kiêng (có nguồn gốc protein); dược 
thảo; đồ uống làm từ thảo mộc thích hợp cho mục đích y tế; thuốc dùng cho nha khoa; sản 
phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là miếng đệm lót; vật liệu đệm lót dùng cho 
mục đích y tế; cao dán dùng cho mục đích y tế; vật liệu băng bó dùng trong y tế; chế 
phẩm dùng để diệt các thực vật có hại; chế phẩm dùng để diệt các động vật có hại; chế 
phẩm dùng để diệt nấm độc có hại; chất khử mùi không dùng cho cá nhân; chất tẩy uế 
dùng cho mục đích vệ sinh; chất sát trùng; chất tẩy dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-05156 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn  (VN) 

930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, keo rửa tay, chất tẩy rửa dùng cho gia đình, 

nước rửa kính, phấn trang điểm, phấn trang điểm mắt, son môi, sơn móng tay, keo xức 
tóc, nước xức tóc, thuốc bôi mi mắt (mỹ phẩm), xà phòng, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem 
dưỡng da, kem chống nắng, chất khử mùi cho cá nhân, kem đánh răng. 

 

 
(210) 4-2015-05157 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn  (VN) 

930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, keo rửa tay, chất tẩy rửa dùng cho gia đình, 

nước rửa kính, phấn trang điểm, phấn trang điểm mắt, son môi, sơn móng tay, keo xức 
tóc, nước xức tóc, thuốc bôi mi mắt (mỹ phẩm), xà phòng, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem 
dưỡng da, kem chống nắng, chất khử mùi cho cá nhân, kem đánh răng. 

 

 
(210) 4-2015-05158 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Tân Tài Nguyên Phát  

(VN) 

27 Thống Nhất, phường Vạn Thạnh, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán khăn trải giường (drap), màn, rèm, gối, mÒn, váy, giường, khăn, bảo 

vệ nệm, áo choàng tắm, túi giặt đồ, nệm, thảm trải sàn, giấy dán tường, dép đi trong nhà, 
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móc treo quần áo, lò hâm buffet, bình hâm caté, bình nước trái cây, thùng rác, xe dọn 
phòng, khay trưng bày thức ăn, đèn hâm nóng thức ăn, máy đánh giày, kệ để hành lý, kệ 
đẩy hành lý, xe đẩy rượu trà, cột (dải) phân cách, tủ mát trưng bày, tủ đông trưng bày, bàn 
đông, bàn mát, khóa, gương, bát, chén, cốc, ấm trà, đĩa, thìa, lọ hoa, khay, đũa, nĩa, dao.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-05159 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Mạnh 

Nguyễn   (VN) 

492 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị trị liệu bằng khí nóng; máy xoa bóp dùng khí nóng cho mục đích y tế, 

đệm sưởi ấm, vận hành bằng điện, cho mục đích y tế; ghế bành cho mục đích y tế hoặc 
nha khoa; thiết bị để xoa bóp; thiết bị và dụng cụ y tế; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho 
mục đích y tế; dụng cụ đo huyết áp; thiết bị hồi sức; máy xoa bóp đặt trên giường; thiết bị 
rung xoa bóp; nệm lót hơi dùng cho mục đích y tế, thiết bị y tế dùng cho luyện tập thân 
thể; thắt lưng dùng điện cho mục đích y tế; thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế; 
thiết bị sử dụng trong xét nghiệm y tế; chăn dùng điện cho mục đích y tế, thiết bị dùng 
cho vật lý trị liệu; nhiệt kế cho mục đích y tế; dụng cụ châm cứu dùng điện; thiết bị phục 
hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế; máy đo nhịp tim.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-05160 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ địa ốc Mỹ Việt  (VN) 

97/12 Hưng Phú, phường 8, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa. 
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(210) 4-2015-05161 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.1.1; 18.3.2; A26.11.7; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Sơn Nhật Anh  (VN)

Khu công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường; bột đá dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-05162 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.1.1; 18.3.2; A26.11.12; A26.11.7 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Sơn Nhật Anh  (VN)

Khu công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường; bột đá dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-05165 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.3.1; 3.4.13; A3.4.24; A3.4.2 
(591) Vàng, đỏ, cam, nâu, xám, đen, trắng 
(731) ALPHA MAX GROUP LIMITED  

(HK) 
27/F, Tesbury Centre, 28 Queen's Road 
East, Wanchai, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện.  
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(210) 4-2015-05166 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.21; A25.3.3; 2.5.1; 2.1.1 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) ALPHA MAX GROUP LIMITED  

(HK) 
27/F, Tesbury Centre, 28 Queen's Road 
East, Wanchai, Hong Kong  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-05167 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) ALPHA MAX GROUP LIMITED  

(HK) 
27/F, Tesbury Centre, 28 Queen's Road 
East, Wanchai, Hong Kong  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-05168 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) ALPHA MAX GROUP LIMITED  

(HK) 
27/F, Tesbury Centre, 28 Queen's Road 
East, Wanchai, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện. 
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(210) 4-2015-05169 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 3.7.17; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

mỹ phẩm Vân Anh   (VN) 

124/7, phòng số 5, đường 3/2, phường 
Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  

 

 
(210) 4-2015-05170 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.2; 26.4.1; 26.4.2; 26.7.25 
(731) KABUSHIKI KAISHA BANDAI (a.k.a. 

Bandai Co., Ltd.)   (JP) 
4-8, Komagata 1 -chome, Taito-ku, 
Tokyo, 111-8081, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; bộ mô hình thu nhỏ (đồ chơi); đồ chơi điện tử; búp bê; nhân vật đồ 

chơi; bộ bài lá; bàn cờ trò chơi; thiết bị trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; thiết 
bị để làm ảo thuật, đồ câu cá. 

 

 
(210) 4-2015-05171 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4; A26.11.12; 25.5.25 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, vàng 
(731) Công ty cổ phần tiếp vận HP  

(VN) 

Số 45 ngách 122/44 phố Vĩnh Tuy, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ khai thuê hải quan.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường biển, đường sắt và đường bộ, dịch vụ lưu kho.  
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(210) 4-2015-05172 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MCDONALD'S CORPORATION   (US) 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Ilinois 60523, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-05179 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thời trang Anh Quốc  (VN) 

94/16 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-05180 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thời trang Anh Quốc  (VN) 

94/16 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-05181 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thời trang Anh Quốc  (VN) 

94/16 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-05182 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thời trang Anh Quốc  (VN) 

94/16 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-05184 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Nguồn Sống 

Việt   (VN) 

237 đường số 9A khu dân cư Trung Sơn, 
ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải gia đình (không kể bút lông); sợi thép rối; dụng cụ và đồ chứa dùng 

cho gia đình và bếp nóc như nồi, xoong, chảo, xô, chậu, lược điện; giá (đế, khay) để bình, 
đĩa; đồ lau dọn. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; đồ trang hoàng cây Noel; bóng cho trò chơi; ván trượt; máy để 
tập luyện thể dục; gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em). 

 

 
(210) 4-2015-05186 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.9.1; 26.1.2 
(731) CADBURY ENTERPRISES PTE. LTD.  

(SG) 
#05-01, Keppel Bay Tower, 1 Harbour 
Front Avenue, Singapore 098632  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm và vật liệu xây dựng.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng và sửa chữa nhà cửa, trang trí nội thất.  
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(210) 4-2015-05188 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.13; A5.7.23 (540) 

 

(731) Huỳnh Ngọc Phương Chân  

(VN) 

137/84 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước táo lên men, không có cồn; đồ uống làm từ nước 

ép trái cây không có cồn; đồ uống từ nước quả ép không có cồn; nước ép trái cây; nước 
quả ép; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống khai vị không có cồn. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả; đồ uống hoa quả có 
cồn; rượu táo; chiết xuất trái cây (có cồn); rượu lê; rượu mùi. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05189 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.2; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty luật trách nhiệm 

hữu hạn S.U.N Việt Nam  (VN) 

P 093-094, tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; các dịch vụ được cung cấp bởi các luật sư cho các cá nhân, tập 

thể, tổ chức và doanh nghiệp. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-05190 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.2; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty luật trách nhiệm 

hữu hạn S.U.N Việt Nam   (VN) 

P 093-094, tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; các dịch vụ được cung cấp bởi các luật sư cho các cá nhân, tập 

thể, tổ chức và doanh nghiệp. 
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(210) 4-2015-05191 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty luật trách nhiệm 

hữu hạn S.U.N Việt Nam   (VN) 

P 093-094, tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; các dịch vụ được cung cấp bởi các luật sư cho các cá nhân, tập 

thể, tổ chức và doanh nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-05192 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-05193 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-05194 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Viễn Hồng  (VN) 

94/2A1 Lê Thị Riêng, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Đậu phộng, đậu Hà Lan, hạt điều đã qua sơ chế.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập đậu Hà Lan, đậu phộng, hạt điều các loại đã qua sơ chế.  
 

 
(210) 4-2015-05195 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(591) Xanh da trời đậm, trắng, đỏ (540) 

 

(731) Công ty cổ phần cơ điện lạnh 

Hoàng Đạt  (VN) 

Số 75B, phố Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh không khí; hệ thống cho thiết bị điều hòa không khí; hệ 

thống và máy làm lạnh. 
 

 
(210) 4-2015-05196 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 18.1.5; 18.1.23 
(591) Cam, chàm, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

du lịch dịch vụ Hoa Hồng  

(VN) 

37-39 Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải khách du lịch và khách theo hợp đồng; dịch vụ tour du lịch mạo 

hiểm. 
 

 
(210) 4-2015-05197 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A18.1.9; A18.1.8 
(591) Đỏ, vàng đồng, xanh lính 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

du lịch dịch vụ Hoa Hồng  

(VN) 

37-39 Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải khách du lịch và khách theo hợp đồng; dịch vụ tour du lịch mạo 

hiểm. 
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(210) 4-2015-05198 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 7.3.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, vàng đất 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

du lịch dịch vụ Hoa Hồng  

(VN) 

37-39 Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  

 

 
(210) 4-2015-05199 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Bùi Thị Bích Liên  (VN) 

167/37/47 Tây Sơn, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm và chất dùng để giặt và xả, chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm 

để cọ rửa và lau nhà; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; xà phòng và nước rửa tay (không 
chứa dược chất và không dùng cho mục đích y tế); sữa tắm và dầu gội; chế phẩm vệ sinh 
phụ nữ không chứa thuốc. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong ngành 
y; thực phẩm dành cho em bé; thực phẩm chức năng dành cho người cao tuổi và vận động 
viên; chế phẩm vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc; chất tẩy uế (làm sạch) dùng cho môi trường 
chăn nuôi, thủy sản. 

 
Nhóm 29: Thịt và thực phẩm chế biến làm từ thịt gia súc, gia cầm; thực phẩm chế biến 
làm từ thủy hải sản; thực phẩm phẩm chế biến làm từ gia cầm; trứng, sữa và các sản phẩm 
sữa. 

 
Nhóm 31: Động vật sống; gia cầm sống; thủy hải sản sống; rau, củ và hoa, quả tươi; thức 
ăn gia súc; thức ăn gia cầm; thức ăn cho thủy hải sản, chất phụ gia cho thức ăn gia súc 
không dùng trong ngành y. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
Nhóm 35: Mua bán: động vật, gia cầm và thủy hải sản sống, rau tươi, hoa quả tươi, các 
sản phẩm nông lâm thủy sản, lương thực và thực phẩm khác (các sản phẩm lâm sản bao 
gồm: các sản phẩm lâm sản dùng làm thực phẩm (mộc nhĩ, nấm, măng, trám, mật ong, 
các sản phẩm lâm sản dùng cho mục đích làm gia vị, dược liệu (quế, hồi, sa nhân, sâm, 
thảo quả, nấm dược liệu, thảo dược)); dịch vụ siêu thị bán lẻ: động vật, gia cầm và thủy 
hải sản sống, rau tươi, hoa quả tươi, các sản phẩm nông lâm thủy sản, lương thực và thực 
phẩm khác, đồ gia dụng (các sản phẩm lâm sản bao gồm: các sản phẩm lâm sản dùng làm 
thực phẩm (mộc nhĩ, nấm, măng, trám, mật ong, các sản phẩm lâm sản dùng cho mục 
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đích làm gia vị, dược liệu (quế, hồi, sa nhân, sâm, thảo quả, nấm dược liệu, thảo dược)) 
(đồ gia dụng bao gồm các sản phẩm nhựa dùng trong gia đình (thùng, thùng rác, xô, chậu, 
bàn, ghế, thau, gáo múc nước, chai, cốc chén, bình, bát, rổ, rá, khay, sọt, bàn chải, chậu 
hoa, giá treo, hộp, kệ, tủ, mắc áo, móc treo, dây treo, thìa, dĩa), dụng cụ làm bếp, thiết bị 
điện dùng trong gia đình (nồi cơm điện, quạt, bàn là, ấm điện, đèn, lò, máy sưởi, bình 
thủy điện, bình nóng lạnh, phích điện), thiết bị làm lạnh, thiết bị nấu nướng, máy xay, ép, 
chế biến các loại, thiết bị làm sạch nhà cửa, thiết bị làm sạch quần áo, thiết bị làm mát, 
các loại máy gia dụng khác như máy mài dao, máy tạo độ ẩm); cửa hàng bán lẻ tổng hợp: 
động vật, gia cầm và thủy hải sản sống, rau tươi, hoa quả tươi, các sản phẩm nông lâm 
thủy sản, lương thực và thực phẩm khác, đồ gia dụng (các sản phẩm lâm sản bao gồm: các 
sản phẩm lâm sản dùng làm thực phẩm (mộc nhĩ, nấm, măng, trám, mật ong, các sản 
phẩm lâm sản dùng cho mục đích làm gia vị, dược liệu (quế, hồi, sa nhân, sâm, thảo quả, 
nấm dược liệu, thảo dược)) (đồ gia dụng bao gồm các sản phẩm nhựa dùng trong gia đình 
(thùng, thùng rác, xô, chậu, bàn, ghế, thau, gáo múc nước, chai, cốc chén, bình, bát, rổ, 
rá, khay, sọt, bàn chải, chậu hoa, giá treo, hộp, kệ, tủ, mắc áo, móc treo, dây treo, thìa, 
dĩa), dụng cụ làm bếp, thiết bị điện dùng trong gia đình (nồi cơm điện, quạt, bàn là, ấm 
điện, đèn, lò, máy sưởi, bình thủy điện, bình nóng lạnh, phích điện), thiết bị làm lạnh, 
thiết bị nấu nướng, máy xay, ép, chế biến các loại, thiết bị làm sạch nhà cửa, thiết bị làm 
sạch quần áo, thiết bị làm mát, các loại máy gia dụng khác như máy mài dao, máy tạo độ 
ẩm). 

 

 
(210) 4-2015-05200 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.1; A25.7.3; 26.4.9 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Trần Quang Trường Thanh  

(VN) 

416 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, mắt kính, túi xách.  
 

 
(210) 4-2015-05201 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 
xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị nạp ắc quy; bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho 
máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận 
cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng, hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát 
quang; màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in 
dùng với máy vi tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn); điện thoại thông minh.  

 

 
(210) 4-2015-05202 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị nạp ắc quy; bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho 
máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận 
cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng, hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát 
quang; màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in 
dùng với máy vi tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn); điện thoại thông minh.  

 

 
(210) 4-2015-05203 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị nạp ắc quy; bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho 
máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận 
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cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng, hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát 
quang; màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in 
dùng với máy vi tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn); điện thoại thông minh.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-05204 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần OSEVEN  (VN) 

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục 

vụ; dịch vụ quầy rượu (quầy bar).  
 
 
 

 
(210) 4-2015-05205 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Phúc 

Quốc Tế  (VN) 

137 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ, đồng hồ đeo tay, trang sức; phụ kiện đồng hồ.  
 

Nhóm 18: Da và giả da; va li; ví; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); tất (vớ); đồ lót (quần áo 
lót).  

 
Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh mỳ xăng - đuých để ăn; bánh ngọt, bánh làm từ bột nhão, nước 
xốt, gia vị, đường.  

 
Nhóm 32: Đồ uống bao gồm nước khoáng, nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước 
sô đa (đồ uống); nước có ga, đồ uống (không chứa cồn); đồ uống cung cấp muối và 
khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 33: Rượu gạo; rượu vang; rượu brandi (rượu mạnh); rượu vốtca; rượu uýtki.  
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(210) 4-2015-05206 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.1 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Phúc Trang  (VN) 

10/29 đường Tân Quý, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu quần áo thời trang.  
 

 
(210) 4-2015-05207 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Chớ  

(VN) 

Thôn Diêm Trường, xã Xuân Bình, 
huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 

 

4-2015-05208 

 
(220) 

 
11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.1 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

trực tuyến 24H   (VN) 

Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ thương mại điện tử trực tuyến như: mua bán va li, cặp, túi, ví, hàng 

hóa bằng da và giả da, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, dụng cụ thể dục, 
thể thao, xe đạp và phụ tùng của xe đạp, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức, nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi, thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày 
dép, ôtô và xe có động cơ khác, bỉm, tã, thức ăn cho động vật, đồ chơi và phụ kiện cho 
động vật; môi giới lao động; cung ứng tạm thời lao động và quản lý nguồn lao động; tư 
vấn quản lý kinh doanh; quảng cáo thương mại và thương hiệu.   
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(210) 4-2015-05209 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.1 
(591) Trắng, xanh da trời nhạt, da cam, vàng 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

trực tuyến 24H   (VN) 

Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ thương mại điện tử trực tuyến như: mua bán va li, cặp, túi, ví, hàng 

hóa bằng da và giả da, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, dụng cụ thể dục, 
thể thao, xe đạp và phụ tùng của xe đạp, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức, nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi, thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày 
dép, ôtô và xe có động cơ khác, bỉm, tã, thức ăn cho động vật, đồ chơi và phụ kiện cho 
động vật; môi giới lao động; cung ứng tạm thời lao động và quản lý nguồn lao động; tư 
vấn quản lý kinh doanh; quảng cáo thương mại và thương hiệu.  

 

 
(210) 4-2015-05210 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.1 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

trực tuyến 24H  (VN) 

Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ thương mại điện tử trực tuyến như: mua bán hàng gốm, sứ, thuỷ 

tinh (như vải bằng sợi thuỷ tinh dùng trong ngành dệt và các sản phẩm làm bằng vật liệu 
này bao gồm trong nhóm 21), đồ điện gia dụng (như cụ thể là ấm đun siêu tốc, ấm sắc 
thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi 
sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, 
máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, máy hút mùi, máy hút 
bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, 
máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy 
phát điện), đèn và bộ đèn điện, sản phẩm quang học và chụp ảnh, băng, đĩa CD, DVD đã 
ghi âm thanh, hình ảnh, đồ uống, rượu mạnh, rượu vang, bia, gạo, máy móc thiết bị điện, 
động cơ điện, vật liệu điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện (bóng đèn 
điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn 
điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối đây diện, cút điện, nắp 
đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu 
điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi và phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông (cụ thể là tivi, phụ kiện tivi, 
cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kĩ thuật số, đầu 
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đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu 
âm, tai nghe nhạc, điện thoại), sữa, sản phẩm cho mẹ, sản phẩm cho bé, thức ăn đóng hộp.  

 

 
(210) 4-2015-05211 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Hùng Cường  (VN) 

Số 13 ngõ 612/50 Đê La Thành, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2015-05212 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Hùng Cường  (VN) 

Số 13 ngõ 612/50 Đê La Thành, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2015-05213 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.5.1; 5.7.6 
(591) Xanh lá, nâu 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Ca Cao Đông 

Nam á.   (VN) 

745/165 Quang Trung, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm cacao bột; sản phẩm cafe bột. 
 

Nhóm 32: Nước suối đóng chai (đồ uống).  
 

 
(210) 4-2015-05214 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Vàng, đồng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thụy Hoàng Trúc  

(VN) 

31 đường Nguyễn Quang Diêu, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Bông thấm hút; băng vệ sinh; tã lót dùng cho người không kiềm chế được; quần 
lót vệ sinh, vật thấm hút dùng cho người không kiềm chế được; quần lót phụ nữ dùng khi 
có kinh nguyệt; quần lót vệ sinh; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược 
phẩm; khăn vệ sinh. 

 
Nhóm 25: Quần áo lót phụ nữ (đồ vải); áo nịt ngực; quần lót; quần áo lót bằng giấy.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-05215 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.1.6; 25.1.25; 24.1.1; 4.2.11; 1.15.24 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng 

(540)  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Lê 

Gia   (VN) 

90/14/18 Trần Văn ơn, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Cá được bảo quản; cá đóng hộp; cá đã lạng xương, thăn cá đã bỏ xương, phi-lê 

cá; cá cơm, cá trổng; thực phẩm làm từ cá; cá (không còn sống); cá hồi; thực phẩm chế 
biến từ cá; cá mòi (không còn sống), cá trích (không còn sống); cá nhuyễn dạng sệt; cá 
ướp muối. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05216 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.1.6; 24.1.1; 4.2.11; 1.15.24; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm Lê 

Gia  (VN) 

90/14/18 Trần Văn ơn, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Cá được bảo quản; cá đóng hộp; cá đã lạng xương, thăn cá dã bò xương, phi lê 

cá; cá cơm, cá trổng; thực phẩm làm từ cá; cá không còn sống; cá hồi; thực phẩm chế biến 
từ cá; cá mòi (không còn sống), cá trích (không còn sống); cá nhuyễn dạng sệt; cá ướp 
muối. 
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(210) 4-2015-05217 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và sản xuất phần mềm HDAPPS  

(VN) 

Tòa nhà văn phòng Rosana, 60 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; nghiên cứu và phát 

triển (cho người khác).  
 

 
(210) 4-2015-05218 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.15.1; 26.4.4; 25.5.25 
(591) Đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và sản xuất phần mềm HDAPPS  

(VN) 

Tòa nhà văn phòng Rosana, 60 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; nghiên cứu và phát 

triển (cho người khác). 
 
 

(210) 4-2015-05219 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(540) 

 

(731) Phạm Thị Xuyên  (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy.  

 

 
(210) 4-2015-05220 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.3 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dụng cụ y khoa trang phục 

lót Quang Mậu   (VN) 

199B/26 Lê Quang Sung, phường 6, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục lót nữ, gen nịt bụng (là loại trang phục lót nữ).  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1059 

(210) 4-2015-05221 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4; 26.13.25; A26.4.24 
(591) Trắng, đen, da cam, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Thành 

Nhất  (VN) 

Thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông ứng dụng trong 

lĩnh vực truyền thông và truyền hình như thiết bị truyền dẫn, đầu thu kỹ thuật số, đầu giải 
mã vệ tinh, trung tâm điều khiển (control panel), đầu thu sóng vệ tinh, đầu thu sóng mặt 
đất.  

 
 

 
(210) 4-2015-05222 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 2.3.1; A2.3.2 
(591) Trắng, hồng đậm, hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Châm  (VN) 

Số 28, phố Lò Rèn, phường Hàng Bồ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán nước hoa. 
 

Nhóm 44: Chăm sóc da mặt, chăm sóc tóc; chăm sóc da toàn thân; phẫu thuật tạo hình; 
dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ xông hơi, matxa. 

 
 

 
(210) 4-2015-05223 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.10; 1.13.1; A1.13.10 
(591) Trắng, đỏ, xanh da trời, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vạn Phước  

(VN) 

306 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Chữa răng; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 

dược sỹ kê đơn thuốc; dịch vụ trị liệu.  
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(210) 4-2015-05224 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.5.1; A5.3.13; A25.7.3 
(591) Nâu, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Công nghệ Dầu 

Quốc tế  (VN) 

65/26 đường 339, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp; supe phốt phát (phân bón); chế phẩm phân 

bón. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (bộ lọc dầu, máy lọc dầu, bộ phận 
của máy móc, động cơ); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ.  

 

 
(210) 4-2015-05225 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 7.3.11; A7.1.11; 7.1.24; A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dầu 

khí thành phố Hồ Chí Minh  

(VN) 

451 Long Phước, ấp Phước Hậu, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt, khí nhiên liệu; khí ga để thắp sáng. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (ga, khí đốt); đại lý thông tin thương 
mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; 
quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-05226 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nha khoa Kỹ 

thuật số  (VN) 

62 Đặng Dung, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Chữa răng; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 

dược sỹ kê đơn thuốc; dịch vụ trị liệu. 
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(210) 4-2015-05227 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.1.1; 25.12.1; 4.3.3 
(591) Xanh nước biển, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 

Phi Long Hải  (VN) 

76 đường S5, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ vệ sĩ, bảo vệ; bảo vệ ban đêm; tư vấn về an ninh. 

 
 

 
(210) 4-2015-05228 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 9.9.1; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Thế giới Đồ da  

(VN) 

101A nhà D11 TT Vĩnh Hồ, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy, dép, thắt lưng (trang phục), quần áo da, quần áo giả da, mũ đội đầu. 

 
 

 
(210) 4-2015-05229 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.1 
(731) Hộ kinh doanh Thế giới Đồ da  

(VN) 

101A nhà D11 TT Vĩnh Hồ, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy, dép, thắt lưng (trang phục), quần áo da, quần áo giả da, mũ đội đầu. 
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(210) 4-2015-05230 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm UNESFRANCE  (VN) 

Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường 
Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05231 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh  (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05232 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh  (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05233 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh  (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05234 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh  (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05235 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh  (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05236 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh  (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05237 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh  (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05238 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh  (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05239 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh  (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05240 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh  (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05241 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh  (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)  Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05242 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh  (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05243 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Thu Sen   (VN) 

Phòng 108 ngõ 651, hẻm 82/5, đường 
Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Tivi; đầu DVD; loa; đài; âm ly; máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-05244 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 24.5.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Ni Trần  (VN) 

Hẻm 151/08/02, đường Trương Định, 
phường Trần Phú, thành phố Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
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Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, tổ chức và điều khiển đại hội, tổ chức các cuộc 
thi (giáo dục và giải trí). 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất, thiết kế công nghiệp, thiết lập các bản vẽ xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-05245 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.3.1; A11.3.3 
(591) đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất thương mại dịch vụ 

Bazan  (VN) 

66/19 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, chè, ca cao, các sản phẩm nông sản, lương thực thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-05247 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp 

Tiếp thị  (VN) 

Tầng 12A tòa nhà Vincom Center B Hồ 
Chí Minh, số 72 Lê Thánh Tôn, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-05248 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 26.3.23; A26.11.8; 24.15.21 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ vận 

tải giao nhận xếp dỡ hàng 

hóa xuất nhập khẩu Vạn 

Thành Đạt  (VN) 

Số 141 đường số 1, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt. 

 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1068 

(210) 4-2015-05249 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.3.1; 26.7.25 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất nhựa cao su Hưng 

Long  (VN) 

283A/11 ấp 1, xã An Phú Tây, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Săm (ruột xe); lốp (vỏ xe) xe gắn máy. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05250 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tuyên Hưng  

(VN) 

41/1 Học Lạc, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc cụ thể là đá cắt, đá mài, đĩa nhám, lưỡi cắt gạch, mâm 

cưa, nỉ đánh bóng.  
 

Nhóm 08: Đá mài lưỡi cưa (dụng cụ cầm tay); mũi khoan (dụng cụ cầm tay); đá cắt (dụng 
cụ cầm tay, thao tác thủ công); đá đánh bóng (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); lưỡi 
cưa (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); đá mài bằng đá nhám.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-05252 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MARY MANUFACTURING CO., LTD.  

(TH) 
101 Soi Pattanakarn 20 Yaek 8 (Soi 
Saengsanti), Pattanakarn Rd., Suan-
Luang, Bangkok 10250 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa. 
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(210) 4-2015-05253 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.7.23; 2.7.16; 2.7.2 
(731) MARY MANUFACTURING CO., LTD.  

(TH) 
101 Soi Pattanakarn 20 Yaek 8 (Soi 
Saengsanti), Pattanakarn Rd., Suan-
Luang, Bangkok 10250 Thailand   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa. 

 

 
(210) 4-2015-05254 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MARY MANUFACTURING CO., LTD.  

(TH) 
101 Soi Pattanakarn 20 Yaek 8 (Soi 
Saengsanti), Pattanakarn Rd., Suan-
Luang, Bangkok 10250 Thailand   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa. 

 

 
(210) 4-2015-05255 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MARY MANUFACTURING CO., LTD.  

(TH) 
101 Soi Pattanakarn 20 Yaek 8 (Soi 
Saengsanti), Pattanakarn Rd., Suan-
Luang, Bangkok 10250 Thailand   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa. 

 

 
(210) 4-2015-05261 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15 
(731) HYATT INTERNATIONAL 

CORPORATION  (US) 
71 S. Wacker Drive, 14th Floor, 
Chicago, IL 60606, U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ tổ hợp khách sạn, khu nghỉ dưỡng; dịch vụ khách 
sạn bên đường cho khách vãng lai; dịch vụ chỗ nghỉ tạm thời; dịch vụ làm đại lý du lịch 
chuyên đặt trước chỗ ở tạm thời tại khách sạn; dịch vụ khách sạn chuyên biệt được mô tả 
như là một phần của chương trình cung cấp dịch vụ cao cấp cho các khách hàng đặc biệt; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu và cốc tai; dịch vụ quán rượu; dịch vụ cung 
cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cho thuê nơi tổ chức các bữa tiệc lớn (do 
nhà hàng thực hiện) và cung cấp không gian tổ chức cho các sự kiện đặc biệt; cho thuê 
nơi tổ chức hội nghị, triển lãm và hội thảo; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn và đồ thuỷ 
tinh dùng cho hội nghị, triển lãm, hội thảo, các sự kiện xã hội khác và dùng cho các bữa 
tiệc lớn; cho thuê phòng họp.  

 

 
(210) 4-2015-05262 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(591) Xanh lá, xanh tím, xám (540) 

  

(731) Lương Thị Thủy  (VN) 

P318 nhà Nơ 2, khu đô thị Pháp Vân - 
Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục về âm nhạc; dịch vụ đào tạo về âm nhạc, đàn, hát.  

 

 
(210) 4-2015-05263 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ truyền 

thông và quảng cáo Hợp 

Nhất  (VN) 

17-19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-05265 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.1.1; A14.5.2 
(591) Cam, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn & đào 

tạo BRAIN KEY  (VN) 

5/7A đường Quang Trung, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng, kỹ năng mềm, kỹ năng trình bày một 

chỉnh thể văn học, kỹ năng sống. 
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(210) 4-2015-05266 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.9.6; A19.7.16 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Duy Thiện  (VN) 

C17/55 Đinh Đức Thiện, ấp 3, xã Bình 
Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Tỏi đen. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05267 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Tuấn Tú   (VN) 

Thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Gia, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05268 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh lá cây (đậm và nhạt) 
(731) Công ty cổ phần NAFAR Việt 

Nam  (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 29: Tỏi đen (đã qua chế biến); nấm hương; mộc nhĩ; mướp đắng khô; hạt sen; hạt 

đỗ (đã qua chế biến).  
 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1072 

(210) 4-2015-05269 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Cổng Vàng   (VN) 

60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán rượu, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-05270 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm 

NIKKO Việt Nam  (VN) 

Số 6, tổ 58, thị trấn Đông Anh, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; chế phẩm để làm sạch, đánh bóng, tẩy dầu mỡ; chế phẩm làm 

thơm dùng cho quần áo và các loại vải dệt; bột giặt; mỹ phẩm; nước hoa. 
 

Nhóm 30: Bánh làm từ bột ngũ cốc; kẹo; mỳ ăn liền; phở ăn liền; kem; cà phê.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-05271 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và sản xuất Lâm 

Oanh   (VN) 

Số 18, ngõ 475/49 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Nước chấm có nguồn gốc thực vật (chẳm chéo) dùng cho mục đích gia vị; gia 

vị.  
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(210) 4-2015-05272 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và sản xuất Lâm 

Oanh  (VN) 

Số 18, ngõ 475/49 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Lạp sườn, thịt động vật không còn sống: thịt trâu, thịt lợn, thịt bò.  

 

 
(210) 4-2015-05274 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 1.5.1; 1.7.6 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt 
(731) Công ty cổ phần PRONACO 

Việt Nam  (VN) 

Số 8/252, phố Định Công, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu thực phẩm chức năng 

(không dùng cho mục đích y tế) như: viên uống bổ sung sức khỏe, hết nám, giảm cân, 
tăng cân, đẹp da. 

 

 
(210) 4-2015-05275 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị nạp ắc quy; bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho 
máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận 
cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng; hộp đổi tín 
hiệu truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát quang; 
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màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in dùng với 
máy tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn). 

 
 

 
(210) 4-2015-05276 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Nhật Lan Hoa  (VN) 

611 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc (nước ngũ cốc); 

chè ăn liền (được nấu từ nếp, đường và các loại ngũ cốc).  
 

Nhóm 32: Nước mè đen, nước ép từ trái cây hoặc rau củ (đồ uống không cồn). 
 
 

 
(210) 4-2015-05277 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.5.1; A5.5.21; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế và 

quảng cáo Số Bảy  (VN) 

Số 6/16 Phạm Văn Hai, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn; ra (ga) trải giường; màn (rèm) cửa. 

 
 

 
(210) 4-2015-05279 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Sao Mới  (VN) 

10 Tú Xương, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; tổ chức sự kiện 

thương mại. 
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(210) 4-2015-05280 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Sao Mới   (VN) 

10 Tú Xương, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, tổ chức sự kiện 

thương mại. 
 

 
(210) 4-2015-05281 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-05282 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-05283 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-05284 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05285 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05286 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.13.1; 1.15.15 
(591) Cam, hồng, đỏ, xanh lá cây, trắng, nâu 
(731) DD IP HOLDER LLC  (US) 

P.O. Box 9141, Canton, Massachusetts 
02021, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà.  
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(210) 4-2015-05287 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) ONWARD HOLDINGS CO., LTD.  (JP) 

10-5, Nihonbashi 3- chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của kim loại quý; đồ trang sức bằng đá quý; đồ trang 

sức từ đá quý nhân tạo; dụng cụ bấm giờ và đo thời gian; đồng hồ; dây chuyền (đồ trang 
sức); vỏ đồng hồ; dây đeo đồng hồ; vòng đeo tay (đồ trang sức); nhẫn (đồ trang sức); hoa 
tai; vòng cổ (đồ trang sức); khuy măng sét; ghim cài ca vát; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ 
trang rẻ tiền); đồ nữ trang rẻ tiền. 

 
Nhóm 18: Da và đồ giả da; da động vật; vali và túi du lịch; ô, lọng và gậy đi bộ; roi da, bộ 
yên cương và yên cương; cặp da, ba lô và túi xách dùng cho người leo núi; túi đựng quần 
áo dùng để đi du lịch; cặp đựng giấy tờ tài liệu; ví đựng danh thiếp; túi nhỏ bằng da thuộc 
để bao gói; túi xách tay; bao để móc chìa khóa (bằng da); ví bỏ túi và túi nhỏ bằng da 
thuộc dùng để bao gói; ví đựng tiền; ba lô; cặp học sinh; vali; bộ đồ du lịch bằng da; vali 
(hành lý); vali xách tay; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong).  

 

 
(210) 4-2015-05288 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Duy Thiện  (VN) 

C17/55 Đinh Đức Thiện, ấp 3, xã Bình 
Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Tỏi đen. 

 

 
(210) 4-2015-05289 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Duy Thiện  (VN) 

C17/55 Đinh Đức Thiện, ấp 3, xã Bình 
Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Tỏi đen. 
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(210) 4-2015-05290 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 20.5.25; A26.11.12; 1.15.21; 1.15.23 
(591) Hồng, hồng nhạt, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Phú  (VN) 

Thôn Dương ổ, phường Phong Khê, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy vệ sinh. 

 
 

 
(210) 4-2015-05291 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4 
(591) Đen, trắng, nâu, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

may thương mại Đông Long  

(VN) 

21 Huỳnh Bá Chánh, phường Hòa Hải, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón đội đầu, khăngquàng, tất, giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu đồ bảo hộ 
lao động, hàng thủ công mỹ nghệ, quần áo, mũ nón đội đầu, khăn quàng, tất, giày dép. 

 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo, mũ nón đội đầu, khăn quàng, tất, giày dép.  

 
 

 
(210) 4-2015-05293 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Phạm Ngọc Đông  (VN) 

Số nhà 302, tổ 4, phường Trung Thành, 
thành phố Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng taxi; dịch vụ vận chuyển hành khách bằng taxi.  
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(210) 4-2015-05294 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty liên doanh Bio-

Pharmachemie  (VN) 

2/3 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long 
B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; thuốc thủy sản. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05295 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Nguyễn Vũ Dương  (VN) 

Số 10 đường Đỗ Thừa Luông, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 08: Kéo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05296 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1 
(731) Công ty TNHH thương mại 

thiết bị điện Thiên Long  (VN) 

214/100 Hàn Hải Nguyên, phường 9, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ phận máy bơm nước: phớt bơm nước (dùng để làm kín trục máy bơm nước). 

 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1080 

(210) 4-2015-05297 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1 
(731) Công ty TNHH thương mại 

thiết bị điện Thiên Long   (VN) 

214/100 Hàn Hải Nguyên, phường 9, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ phận máy bơm nước: phớt bơm nước (dùng để làm kín trục máy bơm nước). 

 
 

 
(210) 4-2015-05298 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.23; 26.3.2; 26.1.1; 26.1.10; 15.1.13 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ điện Tường Phát  (VN) 

102 Gia Phú, phường 01, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện; cáp điện.  

 
 

 
(210) 4-2015-05299 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xám, trắng, nâu, đen 
(731) Công ty TNHH may mặc Lâm 

MƠ  (VN) 

Thôn Phú Diễn, xã Hòa Đồng, huyện 
Tây Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón). 
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(210) 4-2015-05301 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) VALENCE CORPORATION LIMITED  

(HK) 
31/F, 148 Electric Road, North Point, 
Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Tinh bột sắn; bột gạo; bột gạo nếp; tinh bột biến tính; bún; gạo.  

 

 
(210) 4-2015-05302 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) AISA OPERATIONS SDN BHD  (MY) 

38-3A, 3rd Floor, Jalan Pandan 3/2, 
Pandan Jaya, Kuala Lumpur 55100, 
Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; đặt chỗ khách 

sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; cho thuê phòng họp; nhà 
dưỡng lão; cung cấp nơi nhốt giữ động vật.  

 

 
(210) 4-2015-05303 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.23; 3.11.7 
(731) YUAN SHR CHAN YIN LIMITED  

(TW) 
1F., No. 12, Anlin Rd., Yanchao Dist., 
Kaohsiung City 824, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Căng tin; nhà hàng ăn uống; phòng trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp 

thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán rượu nhỏ; cửa hàng đồ uống nóng và lạnh 
(dịch vụ do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2015-05304 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 
dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) và chế phẩm chống chảy nhiều mồ 
hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dầu xả tóc, chế 
phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược 
chất); mỹ phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho 
da; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-
nhơ (cologne); chế phẩm làm rụng lông (không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da 
dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm 
và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm 
dưỡng môi (không chứa dược chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông 
dùng cho mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông mỹ 
phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá 
nhân (dùng cho mục đích mỹ phẩm) hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm).  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-05305 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 

dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) và chế phẩm chống chảy nhiều mồ 
hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dầu xả tóc, chế 
phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược 
chất); mỹ phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dung cho 
da; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-
nhơ (cologne); chế phẩm làm rụng lông (không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da 
dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm 
và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm 
dưỡng môi (không chứa dược chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông 
dùng cho mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông mỹ 
phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá 
nhân (dùng cho mục đích mỹ phẩm) hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm).  
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(210) 4-2015-05307 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Vàng nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần Hiền Đức  

(VN) 

Số 57 Trần Quốc Toản, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê bất động sản; môi giới, định giá 

và quản lý bất động sản; đại lý bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ giáo dục và đào 
tạo; công viên vui chơi giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; 
cho thuê nhà nghỉ có tiện nghi tạm thời.  

 

 
(210) 4-2015-05308 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.1; A25.7.6; A25.7.7; 26.1.6 
(591) Đỏ, đen 
(731) DENTSU INC.  (JP) 

1-8-1, Higashi-shimbashi, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải; khăn tay bỏ túi; sản phẩm vải dệt dùng cho mục đích cá 

nhân; màn chống muỗi; ga trải giường; chăn đệm có thể gấp lại được; vỏ chăn đệm (bằng 
vải lanh); vải bọc chăn đệm (không chứa đồ bên trong); vỏ gối (áo gối); chăn; khăn ăn 
bằng vải dệt; khăn dùng để lau khô đĩa; cờ hiệu và cờ (không làm bằng giấy).  

 

Nhóm 25: áo thun ngắn tay; đồ đội đầu; khăn choàng cổ (có thể che được cả mũi và 
miệng); chụp tai (trang phục); găng tay và găng tay hở ngón (trang phục); tấm che mắt 
khi ngủ; bít tất ngắn cổ và tất dài ngoại trừ đồ thể thao; khăn quàng cổ; ca vát; khăn 
quàng cổ loại nhỏ; khăn rằn (khăn quàng cổ); quần áo (thuộc nhóm này); nịt bít tất; dây 
nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dải đeo quần, tất (dây đeo); dây đai bụng; thắt lưng (trang 
phục); dép (thuộc về giày dép); giày (thuộc nhóm này) và giày cao cổ; giày bãi biển; dép 
đi trong nhà; đồ đi ở chân (ngoại trừ đồ đi ở chân đặc biệt dùng trong thể thao); trang 
phục dùng trong các lễ hội hóa trang.  
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(210) 4-2015-05309 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 2014-76804 11.09.2014 JP 

(531) A25.7.6; A25.7.7; 26.1.6; 26.4.1 
(591) Đỏ, đen 
(731) DENTSU INC.   (JP) 

1-8-1, Higashi-shimbashi, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; cung cấp xuất bản phẩm điện tử, không tải 

xuống được; dịch vụ thư viện tài liệu tham khảo cho sách văn học và hồ sơ, tài liệu; cho 
thuê sách; lập kế hoạch và tổ chức các buổi chiếu phim, buổi biểu diễn, chương trình trò 
chơi và buổi hòa nhạc; phân phối các chương trình phim, tác phẩm phim ảnh hoặc phim 
điện ảnh; cung cấp trực tuyến các hình ảnh tĩnh và video, không tải về được; trình diễn 
các buổi biểu diễn trực tiếp; điều khiển và giới thiệu các chương trình trò chơi; trình diễn 
các buổi hòa nhạc; cung cấp trực tuyến âm thanh và âm nhạc, không tải xuống được; cung 
cấp các chương trình phát thanh và truyền hình; điều khiển các chương trình phát thanh và 
truyền hình; tổ chức các sự kiện vui chơi giải trí không bao gồm các buổi chiếu phim, 
buổi biểu diễn, chương trình trò chơi, buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao, đua ngựa, đua xe 
đạp, đua thuyền và đua ô tô; cung cấp các tiện ích vui chơi giải trí.  

 

 
(210) 4-2015-05311 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Phùng Thị Nguyệt   (VN) 

Phòng E3307, chung cư Mulberry Lane, 
phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng.  

 

 
(210) 4-2015-05312 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.3.1; 26.1.1 
(591) Trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH EVASKIN 

COSMETIC  (VN) 

133 quốc lộ 13, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa dưỡng thể; kem làm trắng da (mỹ phẩm); kem dưỡng 
da; sữa rửa mặt.  

 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, sữa dưỡng thể, kem làm trắng da, kem dưỡng da, 
sữa rửa mặt, kem ngăn ngừa mụn, kem chống nắng, kem dưỡng da toàn thân, nước hoa, 
dầu gội đầu, chế phẩm vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc, chế phẩm rửa tay dạng dung 
dịch, chất khử mùi chống đổ mồ hôi, kem ngăn ngừa vết thâm, kem tẩy tế bào chết, màu 
mắt, bột tắm trắng.  

 

 
(210) 4-2015-05314 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Cơ sở nước mắm Trung Phát  

(VN) 

Số 16/4, tổ 1, ấp Đông, xã Kim Sơn, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  

 

 
(210) 4-2015-05315 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

nông nghiệp Quốc Tế  (VN) 

Lô A4, đường số 2, khu công nghiệp 
Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi (gia súc, gia cầm, thủy sản); phụ gia thức ăn chăn nuôi, chế 

phẩm vỗ béo vật nuôi, chất bổ sung cho vào thức ăn chăn nuôi (không dùng trong ngành 
y). 

 

 
(210) 4-2015-05316 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

nông nghiệp Quốc Tế  (VN) 

Lô A4, đường số 2, khu công nghiệp 
Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1086 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi (gia súc, gia cầm, thủy sản); phụ gia thức ăn chăn nuôi; chế 
phẩm vỗ béo vật nuôi; chất bổ sung cho vào thức ăn chăn nuôi (không dùng trong ngành 
y).   

 

 
(210) 4-2015-05317 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

nông nghiệp Quốc Tế  (VN) 

Lô A4, đường số 2, khu công nghiệp 
Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi (gia súc, gia cầm, thủy sản); phụ gia thúc ăn chăn nuôi; chế 

phẩm vỗ béo vật nuôi; chất bổ sung cho vào thức ăn chăn nuôi (không dùng trong ngành 
y).   

 

 
(210) 4-2015-05318 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

nông nghiệp Quốc Tế   (VN) 

Lô A4, đường số 2, khu công nghiệp 
Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi (gia súc, gia cầm, thủy sản); phụ gia thức ăn chăn nuôi; chế 

phẩm vỗ béo vật nuôi; chất bổ sung cho vào thức ăn chăn nuôi (không dùng trong ngành 
y).   

 

 
(210) 4-2015-05319 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

nông nghiệp Quốc Tế    (VN) 

Lô A4, đường số 2, khu công nghiệp 
Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1087 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi (gia súc, gia cầm, thủy sản); phụ gia thức ăn chăn nuôi; chế 
phẩm vỗ béo vật nuôi; chất bổ sung cho vào thức ăn chăn nuôi (không dùng trong ngành 
y).   

 

 
(210) 4-2015-05320 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.5; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, đen, nâu, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần NAFOODS 

GROUP  (VN) 

Số 47, đường Nguyễn Cảnh Hoan, 
phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất dùng cho thú y, thức ăn dinh dưỡng cho động vật, thực phẩm 

chức năng, thức ăn dinh dưỡng dùng cho trẻ em.  
 

Nhóm 29: Rau củ quả đông lạnh; trái cây đóng hộp.  
 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè).  
 

Nhóm 31: Rau củ quả chưa qua chế biến; hạt (ngũ cốc).  
 

Nhóm 32: Nước ép hoa quả.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ lâm nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-05321 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-05322 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED  

(GB) 
111-113 Renfrew Road, Paisley, 
Renfrewshire PA3 4DY, United 
Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, (trừ bia).  

 

 
(210) 

 

4-2015-05323 

 
(220) 

 
11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(731) ESONA TECHNOLOGIES SDN BHD  

(MY) 
No. 46, Jalan 1, Taman Industri Pandan 
Indah, Pandan Indah, 55100 Kuala 
Lumpur, Malaysia.  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất chống đổ mổ hôi (chế phẩm vệ sinh thân thể); chế phẩm làm sạch; xà 

phòng khử mùi; xà phòng khử trùng; dầu gội đầu; dầu gội cho động vật cảnh; chế phẩm 
để vệ sinh thân thể; chế phẩm để giặt; chế phẩm để giặt khô; chế phẩm tẩy trắng để giặt; 
chế phẩm ngâm giặt; hồ bột để giặt là; sáp để giặt là; soda giặt, đế làm sạch. 

 

 
(210) 4-2015-05325 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 

thực phẩm AIDA  (VN) 

54A đường số 21, khu dân cư Bình 
Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (sử dụng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2015-05327 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất xuất 

nhập khẩu Tan Lâm Phát  (VN) 

616 trệt Trần Hưng Đạo, phường 14, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem dưỡng da; kem ngăn ngừa mụn (dạng mỹ 

phẩm); bút kẻ mi. 
 

Nhóm 08: Kìm cắt da, móng tay, móng chân; nhíp; kẹp bấm mi. 
 
 

 
(210) 4-2015-05328 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất xuất 

nhập khẩu Tan Lâm Phát  (VN) 

616 trệt Trần Hưng Đạo, phường 14, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem dưỡng da; kem ngăn ngừa mụn (dạng mỹ 

phẩm); bút kẻ mi.  
 
 

 
(210) 4-2015-05329 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất xuất 

nhập khẩu Tan Lâm Phát  (VN) 

616 trệt Trần Hưng Đạo, phường 14, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem dưỡng da; kem ngăn ngừa mụn (dạng mỹ 

phẩm); bút kẻ mi.  
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(210) 4-2015-05330 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH ngũ kim Hua 

Sheng  (VN) 

10A, đường số 6, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe ô tô, xe gắn máy. 

 
 

 
(210) 4-2015-05331 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH ngũ kim Hua 

Sheng  (VN) 

10A, đường số 6, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe ô tô, xe gắn máy. 

 
 

 
(210) 4-2015-05332 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất VNINVENT  

(VN) 

474 đường Tân Chánh Hiệp 10, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 10: Băng hỗ trợ cho việc băng bó; ống thông cho mục đích y tế; đồ đựng thích hợp 

cho dụng cụ y tế; nệm cho việc sinh nở; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ cho 
nhân viên điều dưỡng. 
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(210) 4-2015-05333 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất VNINVENT  

(VN) 

474 đường Tân Chánh Hiệp 10, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Tã lót trẻ em dùng một lần; tã lót trẻ em làm bằng giấy; quần tã trẻ em bằng 

giấy; băng gạc dùng trong y tế; bông dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-05334 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất VNINVENT  

(VN) 

474 đường Tân Chánh Hiệp 10, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Tã lót trẻ em dùng một lần; tã lót trẻ em làm bằng giấy; quần tã trẻ em bằng 

giấy; băng gạc dùng trong y tế; bông dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-05335 (220) 11.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.23; 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, trắng, vàng, cam, nâu 
(731) BOGANG ENTERPRISE CO., LTD.  

(KR) 
(Cheonhodong, 3rd floor) 8, 
Gucheonmyeon-ro 42-gil, Gangdong-gu, 
Seoul 134-866 Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ chuỗi nhà hàng; quán rượu; dịch vụ quán cà phê; 

nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà ăn dành cho khách du lịch; nhà hàng kiểu Hàn Quốc. 
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(210) 4-2015-05336 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.1; 3.7.17; A3.7.24; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH gia dụng ¸ 

Châu  (VN) 

Số 16/39 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Ghế võng. 

 

 
(210) 4-2015-05337 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.1; A2.9.15; 2.9.14; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Xanh tím, xanh lá, xanh dương, cam, 

hồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH gia dụng ¸ 

Châu   (VN) 

Số 16/39 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Thùng lau nhà. 

 

 
(210) 4-2015-05339 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Đặng Văn Đà  (VN) 

Tổ 1, khu 1, Đại Yên, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; khách sạn; nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm thời. 
 

 
(210) 4-2015-05340 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.5.1; 24.1.1 
(731) CHUANG XIN WEI (SHENZEN) 

BICYCLE LTD.  (CN) 
Room 2-126, Second Building, Xi Cheng 
Shang Zhu Garden, N5 District, Central 
District, Baoan District, Shenzhen, China

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp; lốp xe đạp; vành xe đạp; bơm cho xe đạp; khung xe đạp; xe cộ cho 
việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05341 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Autoid  (VN) 

Số 15 ngõ 42 phố Yên Hòa, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy in công nghiệp; máy bán hàng; máy in mã vạch; máy in hóa đơn; máy in 

(thuộc nhóm này). 
 
 
 

 
(210) 4-2015-05342 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Kim Long  (VN) 

Số nhà 120, phố Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; két sắt an toàn. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05343 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Kim Long  (VN) 

Số nhà 120, phố Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; két sắt an toàn. 
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(210) 4-2015-05344 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; A3.7.24; 24.15.21 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân đầu tư 

thương mại và dịch vụ sản 

xuất Hải Anh  (VN) 

Thôn Kinh Giao, xã Tân Tiến, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn ướt, loại khăn được làm bằng vải không dệt. 

 
 

 
(210) 4-2015-05345 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.5; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH San Liên  (VN) 

Số 177 Trần Văn Lan, phường Cát Bi, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm lò xo, đệm bông ép, đệm mút xốp. 

 
 

 
(210) 4-2015-05346 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, vàng, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và dịch 

vụ Linh Giao  (VN) 

198-1.6 Phan Văn Trị, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo 

dục); khóa đào tạo từ xa; giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều khiển 
hội nghị. 
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(210) 4-2015-05347 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Happyworld 

Quốc tế  (VN) 

Số B8, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 04: Khí ga tự nhiên và ga hóa lỏng đóng bình (nhiên liệu). 
 

Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa ga hóa lỏng và 
ga tự nhiên. 

 
 

 
(210) 4-2015-05348 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Happyworld 

Quốc tế  (VN) 

Số B8, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm. 
 

Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu mỡ công nghiệp; dầu mỡ bôi trơn. 
 

Nhóm 18: Túi xách, ba lô, va ly, túi du lịch. 
 

Nhóm 19: Gỗ ván sàn. 
 

Nhóm 20: Giường, tủ bàn, ghế, gối, đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, rèm. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ, nón, thắt lưng. 
 

Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn. 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1096 

(210) 4-2015-05349 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại chế biến thực 

phẩm Thiên Ân  (VN) 

89/5 Lê Lợi, ấp Trung Chánh 1, xã Trung 
Chánh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2015-05350 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Đức Hiệu   (VN) 

322/12/8/13 Nguyễn Tất Thành, phường 
13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; quán cà phê; quán cơm; 

quán cháo.  
 

 
(210) 4-2015-05351 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.14; 24.15.2; A24.15.13; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ 

nhạt, trắng, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ 171 Đà Lạt   (VN) 

193 Trần Quang Khải, phường 08, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ diệt trừ động vật có hại, không dùng trong lĩnh vực nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-05352 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần Giải trí Di 

động  (VN) 

Lầu 4, tòa nhà Sogetraco Building, số 30 
Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy tính, phần mềm 
máy tính, phần mềm trò chơi trực tuyến, phần mềm trò chơi trên máy tính, phần mềm trò 
chơi trên điện thoại, thẻ điện thoại, thẻ cào dùng cho trò chơi trên máy tính, thẻ gọi điện 
thoại trên mạng internet; dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; dịch vụ hãng 
thông tin thương mại; dịch vụ quảng cáo; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy 
tính.  

 

 
(210) 4-2015-05353 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(591) Đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần Giải trí Di 

động  (VN) 

Lầu 4, tòa nhà Sogetraco Building, số 30 
Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi máy tính; phần mềm máy tính; xuất bản phẩm điện tử có 

thể tải xuống như: phần mềm máy tính, phần mềm trò chơi trên máy tính.  
 

 
(210) 4-2015-05354 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(591) Đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần Giải trí Di 

động  (VN) 

Lầu 4, tòa nhà Sogetraco Building, số 30 
Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-05355 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(591) Đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần Giải trí Di 

động  (VN) 

Lầu 4, tòa nhà Sogetraco Building, số 30 
Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ thông tin về lĩnh vực giải trí.  
 

 
(210) 4-2015-05356 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần Giải trí Di 

động  (VN) 

Lầu 4, tòa nhà Sogetraco Building, số 30 
Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú 
Nhuận,  thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ thông tin liên lạc 

bằng mạng cáp quang; dịch vụ cho thuê thiết bị gửi tin nhắn; dịch vụ điện thoại. 
 

 
(210) 4-2015-05357 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 6.1.2; 1.15.11; A26.11.9; 7.11.1 
(591) Trắng, đen nhạt, xanh nước biển, xanh lá 

cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trần Hưng Quang   (VN) 

305 Trần Hưng Đạo, phường An Hải 
Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-05358 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.13.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Trắng, đỏ nhạt, đỏ, đỏ đậm, đen 
(731) Công ty cổ phần thiết bị và 

xây dựng Trường Sa   (VN) 

Nhà số 48A - ngách 251/8 đường 
Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 16: Vỏ xúc xích, lạp xưởng và dăm bông (màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao 

gói).  
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Nhóm 18: Vỏ xúc xích, lạp xưởng và dăm bông (ruột động vật).  
 

 
(210) 4-2015-05359 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A8.5.3; 11.1.22; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, đỏ nhạt, đỏ, đỏ đậm, đen 
(731) Công ty cổ phần thiết bị và 

xây dựng Trường Sa  (VN) 

Nhà số 48A - ngách 251/8 đường 
Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 16: Vỏ xúc xích, lạp xưởng và dăm bông (màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao 

gói). 
 

Nhóm 18: Vỏ xúc xích, lạp xưởng và dăm bông (ruột động vật).  
 

 
(210) 4-2015-05360 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) GOGORO Inc.   (KY) 

190 Elgin Avenue, George Town, Grand 
Cayman, KY1-9005, Cayman Islands  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; năng lượng điện; nhiên liệu; dầu gazoin; dầu xăng; mỡ dùng 

cho da thuộc, cho đồ da; mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; sáp công nghiệp; chế phẩm 
bảo quản da thuộc, đồ da (dầu và mỡ); nhất bôi trơn; dầu động cơ; dầu để bảo quản da 
thuộc, bảo quản đồ da.  

 

 
(210) 4-2015-05361 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) GOGORO Inc.   (KY) 

190 Elgin Avenue, George Town, Grand 
Cayman, KY1-9005, Cayman Islands  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị chống ô nhiễm cho động cơ và đầu máy; đai truyền dùng cho động cơ 

và đầu máy; máy lắp ráp xe đạp; máy phát điện cho xe đạp; thanh truyền cho máy móc, 
động cơ điện và động cơ; cáp điều khiển của máy, động cơ điện và động cơ; cơ cấu điều 
khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; bộ điều khiển thuỷ lực dùng cho máy, động cơ 
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điện và động cơ; bộ điều khiển hơi dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; hộp tay quay 
dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; xi lanh dùng cho động cơ điện và động cơ; đai 
truyền quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; quạt gió dùng cho động cơ điện và 
động cơ; bộ phận lọc để làm sạch không khí lạnh (dùng cho động cơ); cần khởi động mô 
tô; bộ giảm thanh dùng cho động cơ và máy móc; pít-tông cho động cơ; bộ tản nhiệt (làm 
mát) cho động cơ và máy; bộ giảm thanh cho động cơ và máy; bộ điều chỉnh tốc độ của 
máy móc, động cơ điện và động cơ.  

 

 
(210) 4-2015-05362 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) GOGORO INC.   (KY) 

190 Elgin Avenue, George Town, Grand 
Cayman, KY1-9005, Cayman Islands  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Hộp ắc quy; bình ắc quy; ắc quy điện; ắc quy điện dùng cho xe cộ; thiết bị đo 

axit dùng cho ắc quy; thiết bị nạp ắc quy; thiết bị sạc cho pin điện; bình đựng ắc qui; cực 
dương; điện cực âm; thiết bị chống ăn mòn điện hoá; bộ chuyển mạch điện; bộ đổi điện; 
bảng phân phối (điện); máy điện phân; bộ pin ganvanic; điện cực lưới cho pin; đồng hồ 
ghi cây số cho xe cộ; thiết bị mô phỏng dùng để điều khiển và lái xe cộ; thiết bị kiểm tra 
tốc độ dùng cho xe cộ; máy biến thế (điện); bộ điều chỉnh điện áp dùng cho xe cộ.  

 

 
(210) 4-2015-05363 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) GOGORO Inc.    (KY) 

190 Elgin Avenue, George Town, Grand 
Cayman, KY1-9005, Cayman Islands  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Băng tải trên không; ô tô; xe đạp hai bánh; xe ô tô; xe đạp; động cơ dẫn động 

cho phương tiện giao thông trên bộ; xe cộ chạy bằng điện; động cơ cho phương tiện giao 
thông trên bộ; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe ôtô con; động cơ 
điện cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho xe đạp; động cơ cho xe cộ mặt đất; 
xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; động cơ máy kéo; máy kéo; xe đạp ba 
bánh; phương tiện giao thông đường thuỷ; xe cút kít; xe lăn dùng cho người tàn tật. 

 

 
(210) 4-2015-05364 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) GOGORO Inc.    (KY) 

190 Elgin Avenue, George Town, Grand 
Cayman, KY1-9005, Cayman Islands  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; bán đấu giá; dán áp phích 
quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới 
thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu; nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ quảng cáo 
trực tuyến trên mạng máy tính; thăm dò dư luận; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trên đài 
phát thanh; quảng cáo thương mại trên đài phát thanh; quảng cáo trên truyền hình; quảng 
cáo thương mại trên truyền hình; cập nhật tài liệu quảng cáo; dịch vụ soạn thảo tài liệu 
quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2015-05365 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) GOGORO Inc.    (KY) 

190 Elgin Avenue, George Town, Grand 
Cayman, KY1-9005, Cayman Islands  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt các bộ phận của 

xe có động cơ; sửa chữa xe có động cơ; trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo 
dưỡng); rửa xe ô tô; làm sạch xe cộ; bôi trơn xe cộ (tra dầu mỡ); bảo dưỡng xe cộ; đánh 
bóng xe cộ; sửa chữa xe cộ; rửa xe cộ; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; tra dầu 
mỡ cho xe cộ; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; phục 
hồi lại máy móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; thông tin về lĩnh vực sửa chữa.  

 

 
(210) 4-2015-05367 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) GOGORO Inc.    (KY) 

190 Elgin Avenue, George Town, Grand 
Cayman, KY1-9005, Cayman Islands  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời đặt chỗ 

trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quầy rượu; nhà trọ, dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; 
khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch.  

 

 
(210) 4-2015-05368 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) TBC TRADEMARKS, LLC   (US) 

22 15-B Renaissance Dr., Suite 5 Las 
Vegas, Nevada 89119, United States  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 12: Lốp xe. 
 

 
(210) 4-2015-05369 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) KAAREM LIMITED LIABILITY 

COMPANY   (US) 
198 Van Vorst St #510, Jersey  City, NJ 
07302, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Ví tiền; túi xách tay.  
 

Nhóm 25: Trang phục phụ nữ và đàn ông, cụ thể là: áo, áo váy, váy, quần, áo vét, khăn 
quàng cổ, áo sơ mi, quần đùi, quần áo khoác ngoài và bộ quần áo; đồ đi chân; thắt lưng.  

 

 
(210) 4-2015-05370 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.12; 26.1.1; 1.7.6 
(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ F123  (VN) 

322/33 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn long nhãn, hạt sen khô vải khô, hạt dẻ, trái cây tươi, trái cây khô, 

dụng cụ nấu ăn, thiết bị nhà bếp, hàng gốm, sứ, thủy tinh, đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn 
điện, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, dụng 
cụ thể dục thể thao.  

 

 
(210) 4-2015-05372 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.3; 5.3.20; 1.15.23 
(591) Vàng, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại CI  

(VN) 

Số 9, đường Đinh Tiên Hoàng, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 29: Bơ, pho mát, dầu cải cho thực phẩm, dầu có thể ăn được, dầu hạt cọ cho thực 

phẩm, dầu hoa hướng dương cho thực phẩm, dầu thực vật và mỡ, dầu dừa, dầu olive cho 
thực phẩm, sữa, sữa đông, sản phẩm từ sữa, trứng. 
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Nhóm 30: Lúa mạch nghiền, lúa mạch đã bóc vỏ, lúa mạch đã xát vỏ, bột ngô, bột mì cho 
thực phẩm, gluten cho thực phẩm, yến mạch làm thực phẩm cho con người, bột yến mạch, 
yến mạch nghiền, tinh bột cho thực phẩm, mạch nha làm thực phẩm cho con người, 
mantoza, bánh mì, bánh quy, bánh ngọt. 

 
Nhóm 31: Lúa mạch, thức ăn gia súc, hạt ngũ cốc, hạt cho thức ăn động vật, yến mạch 
dùng làm thức ăn gia cầm, phế phẩm của ngũ cốc cho động vật (cám mì hoặc dạng viên), 
ngô, yến mạch, khô dầu đóng bánh dùng cho động vật, lúa mì.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ phân tích giá cả thị trường, hỗ trợ quản lý kinh doanh, dịch vụ tư vấn 
nghiệp vụ thương mại, thông tin về thương mại, dịch vụ so sánh giá cả, phân tích giá 
thành, tư vấn nghiệp vụ thương mại, phân tích giá cả thị trường, nghiên cứu thị trường, 
dịch vụ nghiên cứu kinh doanh, dịch vụ lựa chọn cho người khác hàng hóa để mua và nơi 
cung cấp dịch vụ cho mục đích kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2015-05373 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 24.17.5; 24.13.1 
(591) Vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hà Nội - Chợ Lớn  

(VN) 

Số 36, đường Phạm Văn Đồng, phường 
Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu sàn phẩm, dịch vụ siêu thị bán 

các sản phẩm điện máy, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, máy văn phòng, cụ thể là: điện 
thoại, máy vi tính, máy tính bảng, máy in, máy fax, máy scan, máy chiếu, máy hủy tài 
liệu, máy photocopy, tivi, loa đài, âm ly, đầu đĩa, dàn âm thanh, đầu kỹ thuật số, máy ghi 
âm, máy ghi hình, camera, máy ảnh, điều hòa, tủ lạnh, tủ đông lạnh, tủ làm mát, nồi cơm 
điện, bếp đun nấu, nồi điện, lò vi sóng, máy xay sinh tố, máy ép, máy nghiền thực phẩm, 
máy trộn thực phẩm, máy pha cà phê, máy làm sữa đậu lành, máy nướng bánh mỳ, máy 
hút mùi, ấm đun nước, bình nóng lạnh, máy lọc nước, cây nước nóng lạnh, máy sấy bát 
đĩa, máy rửa bát, máy hút bụi, máy giặt, máy sấy quần áo, máy sưởi, máy tạo độ ấm, máy 
hút ẩm, đèn chiếu sáng, máy sấy tóc.  

 

 
(210) 4-2015-05374 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ, cam, 

vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Tùng 

Ngọc  (VN) 

Số 24 - 26 phố Bát Sứ, phường Hàng Bồ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế.  
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-05375 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.5; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Vàng, xanh lá, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại nông sản Hữu Trí  

(VN) 

13/3H Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 29: Rau củ quả được chế biến, bảo quản. 
 

Nhóm 31: Rau tươi; củ tươi; quả tươi. 
 

 
(210) 4-2015-05377 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.15; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Nâu đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu  (VN) 

Thôn Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: trà chùm ngây; bột dinh dưỡng chùm ngây; mì chùm ngây; nước 

uống dinh dưỡng chùm ngây; bánh kẹo chùm ngây; viên nang chùm ngây. 
 

 
(210) 4-2015-05378 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 

- điện tử Bách Khoa   (VN) 

Số 125, lô 6, Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát hành trình phương tiện giao thông vận tải sử dụng công nghệ 

vệ tinh toàn cầu và công nghệ truyền số liệu (Data) GPRS của hệ thống điện thoại di động 
GSM hoặc CDMA; thiết bị điện tử tự động nhận dạng phương tiện giao thông (nhận dạng 
biển số xe, vị trí và thời gian di chuyển của phương tiện giao thông); thiết bị điện tử tự 
động cảnh báo giao thông; thiết bị thu thập và truyền thông tin qua mạng thông tin di 
động GSM/GPRS/SMS. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1105 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các thiết bị giám sát hành trình các phương tiện vận tải, thiết 
bị điện, bộ biến đổi điện, máy biến thế (điện), thiết bị điều khiển phân phối (điện), thiết bị 
điều chỉnh điện, dụng cụ bảo hộ chống sự tăng vọt điện áp, thiết bị báo cháy tự động, báo 
trộm, camera giám sát, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị âm thanh, ánh sáng trang 
trí, đèn giao thông, đèn quảng cáo, thiết bị truyền thanh, thiết bị truyền hình cáp và vô 
tuyến, thiết bị thu hình vệ tinh, ăng ten parabol. 

 
 
 

 
(210) 

 

4-2015-05382 

 
(220) 

 
12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.13.25; 26.13.1; 9.9.1 
(591) Tím, đen 

(540) 

  

(731) Đỗ Hữu Dơn  (VN) 

418/22 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đội đầu cụ thể là mũ vải (nón vải). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05383 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.13.25; 9.9.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Hữu Dơn   (VN) 

418/22 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đội đầu cụ thể là mũ vải (nón vải). 
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(210) 4-2015-05384 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 9.9.1; 26.13.25; 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đỏ, xanh lá nhạt, hồng, đen, xanh dương

(540) 

  

(731) Đỗ Hữu Dơn   (VN) 

418/22 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đội đầu cụ thể là mũ vải (nón vải). 

 

 
(210) 4-2015-05385 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.11.3; A26.4.24 
(591) Đỏ, trắng xám, đen 

(540) 

  

(731) Đỗ Hữu Dơn   (VN) 

418/22 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đội đầu cụ thể là mũ vải (nón vải). 

 

 
(210) 4-2015-05387 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh Thành Hương  

(VN) 

Số 273B Hoàng Lam, phường 5, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo lạc (kẹo đậu phộng); kẹo chuối; kẹo trái cây; kẹo dừa. 
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(210) 4-2015-05388 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; 26.15.1; 18.3.2; 18.3.23; 6.3.11; 

A6.3.12 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh lá 

cây, trắng, trắng mờ 
(731) Hộ kinh doanh chế biến cà 

phê Đáng  (VN) 

Số 1044 quốc lộ 50, ấp Phong Thuận, xã 
Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  

 
 

 
(210) 4-2015-05389 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.4.6 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây 
(731) Phạm Mai Vân  (VN) 

ấp 2 Cả Nhỏ, xã Định Trung, huyện 
Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tét. 

 
 

 
(210) 4-2015-05390 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 

28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước sơn móng; dầu làm bóng móng; chế phẩm tẩy nước sơn móng; 

móng (tay; chân) giả; hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân. 
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(210) 4-2015-05391 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.13.1 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Cty TNHH thương mại dịch vụ 

NMY  (VN) 

192 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-05392 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.9.19 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Đoan Trang  (VN) 

I26 - I27 khu dân cư Him Lam, đường số 
10, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-05393 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

United Spot Medical  (VN) 

124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-05394 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

United Spot Medical   (VN) 

124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05395 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

United Spot Medical   (VN) 

124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05396 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn  (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05397 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05398 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05399 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại ARENPHAR  (VN) 

Số 51, ngách 207/77 phố Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05400 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh   (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-05401 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh   (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-05402 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh    (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-05403 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh    (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-05404 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh    (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-05405 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh    (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-05406 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, vàng cam, xanh nước biển, 

đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ADC   (VN) 

101, Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ, phân bón vi lượng đất hiếm, phân bón 
có chứa nitơ, phân bón hữu cơ vi sinh.  

 

 
(210) 4-2015-05407 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ADC   (VN) 

101, Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ, phân bón vi lượng đất hiếm, phân bón 

có chứa nitơ, phân bón hữu cơ vi sinh.  
 

 
(210) 4-2015-05408 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam    (VN) 

Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt kiến, thuốc diệt muỗi, thuốc diệt gián, mối, thuốc diệt côn trùng hại 

cây trồng.  
 

 
(210) 4-2015-05409 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam    (VN) 

Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, Hà 
Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt kiến, thuốc diệt muỗi, thuốc diệt gián, mối, thuốc diệt côn trùng hại 

cây trồng.  
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(210) 4-2015-05410 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam    (VN) 

Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, Hà 
Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt kiến, thuốc diệt muỗi, thuốc diệt gián, mối, thuốc diệt côn trùng hại 

cây trồng.  
 
 

 
(210) 4-2015-05411 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam    (VN) 

Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, Hà 
Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt kiến, thuốc diệt muỗi, thuốc diệt gián, mối, thuốc diệt côn trùng hại 

cây trồng.  
 
 

 
(210) 4-2015-05412 (220) 28.01.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam    (VN) 

Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, Hà 
Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt kiến, thuốc diệt muỗi, thuốc diệt gián, mối, thuốc diệt côn trùng hại 

cây trồng.  
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(210) 4-2015-05413 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.3; 15.7.1; 25.1.6; A5.1.7; A7.5.6; 

7.1.6 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng, xanh lá 

cây, xám 

(540) 

  

(731) An Công Khai  (VN) 

101/717Q Nguyễn Kiệm, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; mành che cửa sổ 

bên trong nhà; giỏ không bằng kim loại; khung tranh ảnh; đồ gỗ mỹ thuật; tượng nhỏ 
bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo.  

 
Nhóm 29: Trái cây dầm đường; thạch trái cây; trái cây được bảo quản; trái cây đóng hộp; 
mứt nhão; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh ngọt; kẹo; chế 
phẩm ngũ cốc; kem lạnh; trà; đường; bột; sản phẩm bột xay. 

 
Nhóm 32: Nước uống có ga; bia; đồ uống không có cồn; chế phẩm để làm đồ uống; nước 
quả ép; nước giải khát bằng trái cây. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn; đồ uống có cồn chứa hoa quả; chiết xuất trái cây có cồn. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà nghỉ du lịch. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05414 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.4.18; A26.11.12 
(591) Vàng nhạt, da cam, nâu đậm, nâu nhạt, 

đỏ đậm 
(731) Hội Chăn Nuôi Lợn Sạch Tân 

Yên   (VN) 

Thị Trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn.  
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(210) 4-2015-05415 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Mai Trần Thuyết   (VN) 

Thôn Long Tiên, xã Hồng Giang, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 25: Giày da. 

 
 

 
(210) 4-2015-05416 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 6.1.2; 3.7.16; 3.7.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Yến Trường 

Thịnh   (VN) 

Số 78/02/14, quốc lộ 13, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào, các sản phẩm từ tổ yến, bào ngư, vi cá, nhân sâm, đông trùng 

hạ thảo, thực phẩm chức năng và thực phẩm dinh dưỡng; đại lý thương mại đối với các 
sản phẩm yến sào, các sản phẩm từ tổ yến, bào ngư, vi cá, nhân sâm, đông trùng hạ thảo, 
thực phẩm chức năng và thực phẩm dinh dưỡng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-05417 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Phương (VN)  

(VN) 

Số 09 Tạ Hiện, phường Hòa Cường Bắc, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo may mặc sẵn. 
 

Nhóm 35: Mua bán vải, hàng may mặc, giày dép, đồ trang sức bằng vàng bạc và đá quý, 
hàng thủ công mỹ nghệ. 
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(210) 4-2015-05418 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.1.25; 25.5.5 (540) 

  

(731) Hầu Nguyễn Phương Mai  (VN) 

285/20/E2 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-05419 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.2.1; 3.2.15 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PLAGO  (VN) 

11 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ chơi trẻ em, quần áo, xe đạp, xe đạp điện.  

 

 
(210) 4-2015-05420 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.1.8 
(731) RCA TRADEMARK MANAGEMENT  

(FR) 
1-5 rue Jeanne d'Arc 92130 Issy les 
Moulineaux, France  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; động cơ điện và động cơ (không kể động cơ dùng cho các 

phương tiện giao thông đường bộ); các bộ phận liên kết và đai truyền của máy móc 
(không dùng cho các phương tiện giao thông đường bộ); máy dùng để giặt và/hoặc làm 
khô các đồ giặt; máy vắt cho đồ giặt; máy rửa; bát đĩa; máy hút bụi, túi, chổi, bộ lọc và 
ống vòi của máy hút bụi chân không; máy là; thiết bị làm sạch chạy bằng điện; máy sản 
xuất điện; động cơ hơi nước; máy khâu; máy móc chạy điện cho mục đích gia dụng, cụ 
thể là máy đập chạy điện, dụng cụ đánh kem, máy chế biến thức ăn dùng điện, máy ly 
tâm, máy trộn, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, dụng cụ mở hộp/lon, máy xay, máy xay 
cà phê, dao điện, máy bóc vỏ, dao chặt thịt (dao điện), máy nạo rau củ, máy cắt bánh mỳ, 
máy xay dùng trong nhà bếp, máy xay muối và hạt tiêu; tua bin gió; động cơ bơm gió 
(không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); máy phát điện; bơm dùng cho hệ thống 
cấp nhiệt, máy làm mì ống.  

 
Nhóm 09: Ti vi; màn hình LCD; màn hình ti vi; màn hình chiếu, máy chiếu, máy chiếu 
pico; máy thu hình kỹ thuật số; sản phẩm điện thoại, cụ thể là điện thoại, điện thoại di 
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động, điện thoại thông minh, pin, thiết bị sạc pin, đế sạc, cục sạc; máy chủ viễn thông; 
mô đem viễn thông; bộ định tuyến viễn thông; trạm viễn thông; cổng truyền thông (thiết 
bị viễn thông); đĩa compắc không để trống, đĩa viđêô kỹ thuật số và đĩa quang; thiết bị xử 
lý dữ liệu và máy vi tính, cụ thể là máy chủ, máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy 
trạm, máy tính bảng, màn hình máy vi tính, ổ cứng, máy chủ trung tâm; máy in của máy 
tính, máy quét của máy tính, máy quét cầm tay của máy tính; hộp đặt trên nóc (ti vi) kết 
nối mạng internet, thiết bị thu sóng truyền hình đặt trên nóc ti vi; thiết bị âm thanh 
và/hoặc hình ảnh dùng điện một chiều 12 vôn được thiết kế để lắp đặt cố định trong xe « 
tô, thuyền hoặc xe có động cơ khác (bao gồm nhưng không giới hạn, máy cát sét, đĩa 
quang, ổ cứng và thiết bị ghi và đọc dữ liệu, máy ảnh, bộ khuếch đại, bộ cân bằng, và các 
thiết bị GPS) và loa được thiết kế để lắp đặt cố định trong xe ô tô, thuyền hoặc xe có động 
cơ khác; thiết bị giám sát và an ninh trong nhà/văn phòng, cụ thể là camera an ninh, thiết 
bị ghi hình an ninh, hệ thống báo động chống đột nhập, hỏa hoạn và an ninh, thiết bị và 
phần mềm giám sát bằng hình ảnh để vận hành hệ thống giám sát bằng hình ảnh, camera 
giám sát bằng hình ảnh, hệ thống liên lạc nội bộ bằng hình ảnh, ti vi mạch kín, công cụ 
giám sát an ninh (thiết bị giám sát, dùng điện), máy dò hồng ngoại, máy đo gia tốc; thiết 
bị cảm biến chống trộm, thiết bị đo khói, thiết bị phát hiện rò rỉ nước, thiết bị phát hiện rò 
rỉ khí; gaz, bảng điều khiển trong nhà (thiết bị điện/điện tử); phần mềm và ứng dụng 
(phần mềm) di động để sử dụng với các thiết bị điện tử được kết nối trong lĩnh vực an 
ninh, tự động hóa trong nhà/văn phòng, giám sát trong nhà/văn phòng, thể dục thể thao, y 
tế và sức khỏe; thiết bị xác thực dùng cho kiểm soát truy cập (thiết bị điện tử); phù hiệu 
nhận dạng (phù hiệu từ tính); thiết bị điện tử sử dụng để phát hiện, lưu trữ, xử lý dữ liệu 
điện tử liên quan đến hoạt động thể dục và sức khỏe cảm biến điện hoặc điện tử dùng để 
phát hiện, đo lường, xử lý, thu thập, ghi và truyền dẫn dữ liệu liên quan đến hoạt động 
theo dõi giấc ngủ và các thông tin về y tế và sức khỏe khác; thiết bị cảm biến điện, điện tử 
được sử dụng để phát hiện, đo lường, xử lý, thu thập, ghi và truyền dẫn thông tin liên quan 
đến môi trường; máy theo dõi hoạt động (thiết bị giám sát, dùng điện); thiết bị đếm bước 
chân; bộ chỉ báo tốc độ; nhiệt kế (không dùng cho mục đích y tế); cân dùng trong phòng 
tắm; thiết bị giám sát giấc ngủ.  

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, phân phối nước và thiết bị vệ sinh; đèn, đèn led; bóng đèn; bóng đèn led; ống 
dạ quang để chiếu sáng; thiết bị sưởi, thiết bị làm nóng nước, nồi hơi cấp nhiệt, bơm 
nhiệt, bình đun nước nóng (dùng điện); lò, lò vi sóng, bếp nấu, vật dụng hâm nóng bình 
sữa dùng điện, ấm đun nước dùng điện; lò hâm thức ăn; máy pha cà phê dùng điện, thiết 
bị làm sữa chua bằng điện, khuôn bánh quế dùng điện, chảo rán dùng điện, thiết bị nướng, 
nồi áp suất (nồi hấp dùng điện), vỉ để nướng, khay (bộ phận của lò nướng), chảo điện, nồi 
cơm điện, máy làm bánh pizza, máy làm bánh mỳ; nồi hấp thực phẩm, lò nướng bánh 
bằng điện, lò nướng bánh mỳ; tủ lạnh, tủ đông lạnh, máy và thiết bị làm kem, thiết bị làm 
lạnh rượu, thiết bị làm lạnh nước; thiết bị sấy khô tay; máy sấy tóc, máy uốn tóc, máy ép 
tóc; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; quạt điện; cái chụp thông gió; máy lọc không khí; 
hệ thống và thiết bị làm mềm nước; thiết bị giúp da rám nắng (giường tắm nắng); thiết bị 
xông hơi da mặt; hệ thống phân phối nước; máy và thiết bị làm sạch không khí; máy làm 
khô các đồ giặt, dùng điện; thiết bị làm nóng bằng năng lượng mặt trời; thiết bị tích nhiệt; 
thiết bị thu hồi nhiệt; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng); bình nước nóng 
năng lượng mặt trời; bơm nhiệt năng lượng mặt trời; lò năng lượng mặt trời, đèn năng 
lượng mặt trời; thiết bị hấp thụ năng lượng mặt trời (sưởi ấm đốt nóng).  

 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1119 

(210) 4-2015-05422 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phụ kiện Bảo 

Phong  (VN) 

Số 39 Thịnh Yên, phường Phố Huế, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán phụ kiện điện thoại, phụ kiện máy tính bảng. 

 

 
(210) 4-2015-05423 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Trần Quang Tảo  (VN) 

12 Hoàng Hoa Thám, phường Tân 
Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại; trưng bày sản phẩm; dịch vụ mua sắm cho 

người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; cho 
thuê kệ, giá bán hàng; bán buôn thực phẩm, nước hoa mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-05424 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.17.5 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ tổng hợp VIESKY   (VN) 

Lô G2-02 khu dân cư An Hòa, tổ 44, 
phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến (yến sào) chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp, yến sào đã 

chưng cất và đóng hộp; tổ chim ăn được; sữa, váng sữa.  
 

 
(210) 4-2015-05425 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) ASAHI KASEI HOME PRODUCTS 

CORPORATION  (JP) 
1-105 Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, 
Tokyo 101-8101 Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm; màng mỏng đúc bằng 
chất dẻo để bao gói thực phẩm cho mục đích gia dụng; màng mỏng đúc bằng chất dẻo để 
bao gói thực phẩm sử dụng cho công nghiệp; túi bằng chất dẻo để cất giữ thức ăn cho mục 
đích gia dụng; tấm giấy dùng trong nấu nướng và ngăn ngừa cháy và dính thức ăn trên đĩa 
quay hoặc đĩa trong lò vi sóng; tấm lót bằng chất dẻo không dệt dùng trong nấu nướng; 
giấy; bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; tranh ảnh; văn phòng phẩm; chất dính (keo 
dán) dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chổi quét sơn; máy chữ (dùng điện 
hoặc không dùng điện) và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc bằng gỗ); đồ dùng hướng dẫn và 
giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm 
trong các nhóm khác); chữ in; bản in đúc. 

 

 
(210) 4-2015-05432 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh, vàng chanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BAY EXPRESS  

(VN) 

Tầng 1, tòa nhà PACKSIMEX, 52 Đông 
Du, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát nhanh nội tỉnh, liên tỉnh. 

 

 
(210) 4-2015-05433 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-05434 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-05435 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.24; ; 4.5.15; 4.5.5 
(591) Xanh lá cây, vàng, xanh dương, đỏ, cam, 

hồng, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (VN) 

281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y. 

 
Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy 
khô; chiết xuất của thịt. 

 
Nhóm 30: Đồ uồng trên cơ sở chè; cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 

 
Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị. 

 

 
(210) 4-2015-05436 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.9; 4.5.5; 4.5.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

xanh dương, hồng, đỏ, xám, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 

281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y. 
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Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy 
khô; chiết xuất của thịt. 

 
Nhóm 30: Đồ uồng trên cơ sở chè; cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 

 
Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05437 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.15; 4.5.5; ; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

hồng, xanh dương, cam, đỏ, nâu, xám, 
trắng, đen 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (VN) 

281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y. 

 
Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy 
khô; chiết xuất của thịt. 

 
Nhóm 30: Đồ uồng trên cơ sở chè; cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 

 
Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị. 
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(210) 4-2015-05438 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.5; 4.5.15; ; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

xanh dương, đỏ, nâu, cam, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (VN) 

281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y. 

 
Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy 
khô; chiết xuất của thịt. 

 
Nhóm 30: Đồ uồng trên cơ sở chè; cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 

 
Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị. 

 

 
(210) 4-2015-05439 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A3.4.2; A6.19.11; A5.3.15; A6.19.13 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, hồng, 

cam 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (VN) 

281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y. 

 
Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy 
khô; chiết xuất của thịt. 
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Nhóm 30: Đồ uồng trên cơ sở chè; cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 

 
Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị. 

 

 
(210) 

 

4-2015-05440 

 
(220) 

 
12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

V.B.M  (VN) 

175/20 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa; nước rửa chén; xà phòng; nước lau kính; nước lau sàn. 

 

 
(210) 4-2015-05441 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

V.B.M  (VN) 

175/20 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa; nước rửa chén; xà phòng; nước lau kính; nước lau sàn. 

 

 
(210) 4-2015-05442 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  

(JP) 
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, các bộ phận, phụ kiện của ôtô; động cơ dùng cho ô tô; lốp dùng cho ô tô; 

bánh xe dùng cho ô tô; thanh chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe ô tô (cản); tấm 
điều chỉnh dòng khí động (phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tấm chắn bùn dùng cho ô tô; 
bộ tản nhiệt động cơ xe ô tô (ga lăng tản nhiệt xe ô tô); tấm chắn bảo vệ lưới tản nhiệt 
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dùng cho xe cộ; hệ thống bảo vệ (dạng các ống thép hàn vào nhau) dùng cho xe cộ; giá đỡ 
hoặc giữ đèn dùng cho xe ô tô; bậc thang lên xuống dùng cho xe ô tô; thang lên xuống 
phía sau xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng cho xe ô tô; tấm ổp bảo vệ bình nhiên liệu 
dùng cho xe cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; ống xả khí thải dùng cho xe ô tô; bộ 
phận giảm sốc treo dùng cho xe cộ; lò xo treo dùng cho xe cộ; bộ ổn định (thăng bằng) 
bánh lái dùng cho xe ô tô guốc phanh (guốc hãm) dùng cho xe cộ; má phanh dùng cho xe 
cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ; vành bánh xe; vỏ chụp ngoài của bánh xe ô tô; bánh 
răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng thanh) trên nóc xe; giá gác hành lý gắn 
trên nóc xe; thùng chứa hành lý trên nóc xe; bánh lái (vô lăng); bộ phận điều khiển tay lái 
dùng cho xe cộ; nút bấm còi, cơ cấu truyền động dùng cho xe ô tô, tay nắm cần điều 
khiển cấp truyền động dùng cho xe cộ mặt đất; cần điều khiển cấp truyền động (cần số) 
dùng cho xe cộ mặt đất; miếng đặt chân dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của lốp xe dự 
phòng; thanh (cần) chắn an toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang trí phía sau, ở giữa và 
phía dưới dùng cho ô tô; đường gờ trang trí phía bên cạnh của xe ô tô; đường gờ trang trí 
phía sau của xe ô tô; thanh chống dùng cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe); tay đòn bên dùng 
cho ô tô; bệ đỡ chân máy dùng cho ô tô; tấm chắn nắng dùng cho ô tô; vỏ gương dùng 
cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của bộ ly hợp; đĩa ly hợp dùng cho xe cộ; ghế ngồi dùng cho xe 
cộ; dây đai an toàn dùng cho người ngồi ghế dùng trên xe cộ; xe gắn máy, các bộ phận, 
phụ kiện của xe gắn máy; động cơ cho xe gắn máy; lốp xe gắn máy; bánh xe gắn máy; 
gương chiếu hậu dùng cho xe cộ; tấm chắn gió dùng cho xe cộ; vỏ che mặt đồng hồ tốc 
độ; giá gắn giữ biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy cho động cơ xe gắn máy; vỏ bình 
nhiên liệu dùng cho xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; vỏ bọc ghế ngồi dùng 
cho xe cộ; vỏ bọc tay nắm dùng cho xe cộ; tấm chắn bảo vệ chân dùng cho xe mô tô; tấm 
phủ xe gắn máy (đã tạo hình); giá chở hàng phía sau dùng cho xe gắn máy; giỏ chở hàng 
phía trước dùng cho xe gắn máy; hộp đựng đồ gắn phía sau xe gắn máy; chân chống bên 
dùng cho xe gắn máy; bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy; cơ cấu truyền động dùng cho xe 
gắn máy; đèn báo chuyển hướng dùng cho xe gắn máy; bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; 
tay lái (ghi đông) dùng cho xe gắn máy; phanh dùng cho xe gắn máy; đòn lắc dùng cho 
xe gắn máy; các loại xe vượt địa hình; xe bốn bánh chạy bằng điện; xe lăn; thuyền. 

 

 
(210) 4-2015-05443 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) KABUSHIKI KAISHA SAGINOMIYA 

SEISAKUSHO  (JP) 
55-5, Wakamiya 2-chome, Nakano-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); đầu nối bằng kim loại cho 

ống dẫn; vòng kẹp bằng kim loại. 
 

Nhóm 07: Van (bộ phận của máy); van kiểm soát; van giãn nở; van điều khiển bằng tay; 
van ba cửa; van bốn cửa; van chạy bằng động cơ; van ổn áp; van điều chỉnh áp suất; van 
điều chỉnh dòng nước; tất cả các sản phẩm nêu trên đều là bộ phận của máy móc; máy 
bơm; bơm chân không (máy móc); máy bơm thoát nước; động cơ (không dùng cho xe cộ 
mặt đất). 
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Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc kiểm 
soát điện; van điện từ; van đảo chiều bốn cửa điện từ; cầu dao điện; rơle áp suất; máy điều 
nhiệt; thiết bị chuyển mạch ẩm; thiết bị kiểm soát nhiệt độ điện tử; thiết bị chuyển mạch 
lưu lượng; bộ cảm biến điện; bộ cảm biến điện tử; bộ cảm biến áp suất; máy cảm biến độ 
ẩm; bộ cảm biến lưu lượng; van giãn nở điện tử; bộ biến đổi mạch dùng cho van điện tử; 
thiết bị kiểm soát tốc độ quạt giàn ngưng; cuộn dây điện lõi sắt; thiết bị kiểm soát điện tử 
để sưởi, làm lạnh, sấy khô, điều hòa không khí, làm đông lạnh, làm nguội hoặc làm lạnh; 
thiết bị kiểm soát giám sát dùng cho thiết bị làm đông lạnh hoặc thiết bị làm lạnh; thiết bị 
thử nghiệm không dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 11: Thiết bị và máy móc để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy 
khô, thông gió, cấp nước; máy ướp lạnh; buồng làm lạnh; thiết bị làm lạnh đố uống; hệ 
thống thiết bị làm lạnh nước; thiết bị và máy làm lạnh; thiết bị và máy làm đá lạnh; hệ 
thống thiết bị làm lạnh chất lỏng; hệ thống, máy móc và thiết bị làm lạnh; thiết bị làm 
lạnh không khí; thiết bị sưởi ấm không khí; thiết bị làm nóng không khí; thiết bị và hệ 
thống điều hòa không khí; máy điều hoà không khí cho xe cộ; thiết bị sưởi dùng cho xe 
cộ; thiết bị làm lạnh cho xe cộ; hệ thống làm tan băng dùng cho xe cộ; thiết bị và hệ 
thống sưởi ấm và làm mát; máy sấy khô không khí; bơm nhiệt; van kiểm soát lưu lượng 
điều hòa không khí và làm lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-05446 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) KATSUHIKO NIITSUMA  (JP) 

3-8-8 Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 18: Da thuộc và da giả; da động vật, da sống; túi; túi xách tay; ví tiền; ba lô đeo 

vai; ba lô; vali và túi du lịch; ô và lọng; gậy chống; roi da, bộ yên cương và yên cương; 
hộp và hòm thuộc nhóm này. 

 

Nhóm 25: áo khoác ngoài không theo phong cách Nhật Bản; áo nỉ; quần nỉ; áo choàng 
ngoài; áo len dài tay và sản phẩm tương tự; áo sơ mi và sản phẩm tương tự; quần áo ngủ; 
đồ lót (quần áo lót); đồ đi bơi (bộ quần áo tắm); mũ bơi (mũ tắm); áo nịt ngoài; áo thun 
ngắn tay; trang phục truyền thống Nhật Bản; tấm che mắt khi ngủ; tạp dề (trang phục); vật 
bảo vệ cổ áo (dùng để đeo); tất ngắn cổ và tất cao cổ; xà cạp và ghệt; khăn choàng bằng 
lông thú; khăn choàng; khăn quàng cổ; bít tất ngắn cổ kiểu Nhật (tabi); bao tất kiểu Nhật 
(tabi covers); găng tay và găng tay hở ngón (trang phục); ca vát; khăn quàng cổ cách điệu 
(neckerchieves); khăn rằn (khăn quàng cổ); quần áo lót giữ ấm; khăn choàng cổ có thể 
che được cả mũi và miệng (muffler); mũ che tai (trang phục); mũ mềm đội giữ ấm khi 
ngủ; đồ đội đầu; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dải đeo quần, tất (dây đeo 
quần); đai thắt lưng; thắt lưng dùng cho trang phục; đồ đi chân (không phải là đồ đi chân 
đặc biệt dùng trong thể thao); quần áo thể thao; đồ đi chân đặc biệt dùng trong thể thao. 
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(210) 4-2015-05447 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) PROMART INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TH) 
137/6 Moo 1, Bhuddhamonton 8th Road, 
Nakornchaisri District, Nakornpathom, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; đồ uống trên cơ sở sữa; sữa đậu nành (thay thế sữa).  
 

Nhóm 32: Đồ uống đậu nành (không cồn, không thay thế sữa); đồ uống làm từ đậu nành 
(không cồn, không thay thế sữa). 

 

 
(210) 4-2015-05448 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) PROMART INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TH) 
137/6 Moo 1, Bhuddhamonton 8th Road, 
Nakornchaisri District, Nakornpathom, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê hòa tan; cà 

phê đá. 
 

 
(210) 4-2015-05449 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) PROMART INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TH) 
137/6 Moo 1, Bhuddhamonton 8th Road, 
Nakornchaisri District, Nakornpathom, 
Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa giàu protein; kem 

(sản phẩm sữa); kem đánh dậy bọt; Kefia (đồ uống từ sữa); cu mit (đồ uống chế từ sữa 
ngựa lên men). 
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(210) 4-2015-05450 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A3.11.3; 24.13.1; 2.9.1; A1.1.10; 

A2.9.16; 5.13.4; 5.7.3 
(591) Vàng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Bệnh viện Đa khoa huyện 

Đoan Hùng  (VN) 

Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, 
tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế (hoạt động bệnh viện). 

 

 
(210) 4-2015-05451 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.15; A3.7.24 
(731) GLOBAL FRANCHISE HOLDINGS 

PTE LTD   (SG) 
7 Lorong 42 Geylang, #05-01 Singapore 
(398028)  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp các khóa học và các khóa đào tạo; sắp 

xếp và tiến hành các khóa học, hội thảo về chương trình và nội dung học tiếng Anh; dịch 
vụ giáo dục mầm non; dịch vụ giáo dục liên quan đến đào tạo, hướng dẫn, giảng dạy và 
trang bị các kỹ năng cho trẻ em, cá nhân và tổ chức trong việc học tiếng Anh ở mọi cấp 
độ; viện đào tạo (giáo dục); sắp xếp và tiến hành các buổi hội thảo; tổ chức các cuộc thi 
(giáo dục hoặc giải trí); trường mẫu giáo; xuất bản sách; xuất bản sách điện tử và tạp chí 
trực tuyến; dịch vụ giảng dạy; dịch vụ dạy kèm, tất cả thuộc nhóm 41. 

 

 
(210) 4-2015-05452 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH RBK Việt Nam  

(VN) 

140 B ngõ 16, phố Ngô Quyền, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện dùng cho ô tô, xe máy (dây ghim sạc).  
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Nhóm 12: Phụ tùng ô tô, xe máy cụ thể là: phao xăng, lá côn, bi côn xe máy; má phanh, 
xích, đĩa (nhông).  

 

 
(210) 4-2015-05453 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương, ghi 
(731) Công ty TNHH Đăng Tâm   (VN) 

C2 nơ 19 khu đô thị Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc đa năng. 

 

 
(210) 4-2015-05454 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) CENTRAL RETAIL 

INTERNATIONAL LTD.   (US) 
520 S.7th Street, Suite C, Las Vegas, 
Nevada 89101 USA  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh và bán hàng hóa, cụ thể là thiết bị văn phòng, thiết 

bị điện tử như máy tính, máy fax, máy thu thanh, máy quay đĩa, sách và văn phòng phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-05455 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Xuân Thành 

Group   (VN) 

Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình   

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; dầu than đá; năng lượng điện; xăng; nhiên liệu; chất đốt chiếu 

sáng; dầu công nghiệp; khí dầu mỏ.   
 

Nhóm 06: ống kim loại dùng cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí; hợp kim của 
kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại; lớp phủ kim loại dùng trong xây dựng 
và nhà ở; kim loại thường, thô hoặc bán thành phẩm; quặng kim loại.  
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Nhóm 12: Xe cộ chạy trên đường bộ; tầu, xuồng chạy trên đường thủy; xe chở nguời; xe 
chở hàng; phụ tùng của các phương tiện nói trên thuộc nhóm này.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại như: đá, vôi, xi măng, đất sét; bê tông; 
gỗ xây dựng; kính xây dựng.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh khách sạn; hãng xuất nhập khẩu; nghiên cứu 
thị trường; tổ chức hội chợ thương mại nhằm thương mại hoặc quảng cáo; quan hệ công 
chúng.   

 
Nhóm 36: Hãng bất động sản; đầu tư, môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng; môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; phát 
hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ bảo hiểm.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ khai thác mỏ; dịch vụ khai thác đá; nghề đóng tầu; xây dựng công 
trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; tư vấn xây 
dựng, giám sát xây dựng.   

 
Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; cho thuê xe; dịch vụ vận tải hàng hóa, vận chuyển hành 
khách bằng xe taxi; dịch vụ lưu kho; cho thuê kho hàng; xếp hàng vào kho.   

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội ngoại thất; thiết kế công trình 
xây dựng dân dụng và công nghiệp; thăm dò địa chất; lập dự án đầu tư.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ; cho thuê chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch; dịch vụ cung cấp đồ uống và thức ăn do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-05456 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Xuân Thành 

Group   (VN) 

Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; dầu than đá; năng lượng điện; xăng; nhiên liệu; chất đốt chiếu 

sáng; dầu công nghiệp; khí dầu mỏ.  
 

Nhóm 06: ống kim loại dùng cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí; hợp kim của 
kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại; lớp phủ kim loại dùng trong xây dựng 
và nhà ở; kim loại thường, thô hoặc bán thành phẩm; quặng kim loại. 

 
Nhóm 12: Xe cộ chạy trên đường bộ; tầu, xuồng chạy trên đường thủy; xe chở nguời; xe 
chở hàng; phụ tùng của các phương tiện nói trên thuộc nhóm này. 
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại như: đá, vôi, xi măng, đất sét; bê tông; 
gỗ xây dựng; kính xây dựng.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh khách sạn; hãng xuất nhập khẩu; nghiên cứu 
thị trường; tổ chức hội chợ thương mại nhằm thương mại hoặc quảng cáo; quan hệ công 
chúng.  

 
Nhóm 36: Hãng bất động sản; đầu tư, môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng; môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; phát 
hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ khai thác mỏ; dịch vụ khai thác đá; nghề đóng tầu; xây dựng công 
trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; tư vấn xây 
dựng, giám sát xây dựng.  

 
Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; cho thuê xe; dịch vụ vận tải hàng hóa, vận chuyển hành 
khách bằng xe taxi; dịch vụ lưu kho; cho thuê kho hàng; xếp hàng vào kho.  

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội ngoại thất; thiết kế công trình 
xây dựng dân dụng và công nghiệp; thăm dò địa chất; lập dự án đầu tư.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ; cho thuê chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch; dịch vụ cung cấp đồ uống và thức ăn do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-05457 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MAXIM'S CATERERS LIMITED  

(HK) 
Room 3008, Gloucester Tower, The 
Landmark, Central, Hong Kong    

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê nhân tạo, chất thay thế cà phê; chè (trà), lá chè và sản phẩm 

chè; ca cao, bột ca cao và sản phẩm ca cao; hương liệu dùng cho súp (trừ tinh dầu); bánh 
mỳ; bánh quy; bánh ngọt; thực phẩm ăn nhanh bao gồm chủ yếu là bánh mỳ, bánh kẹo, 
ngũ cốc, hạt ngũ cốc, mỳ sợi, gạo hoặc rau; bánh quy nhỏ; bánh quy giòn; bánh ngọt kiểu 
phương Đông và bánh ngọt kiểu phương Tây; bánh trung thu; bánh trứng cuộn; bánh hấp 
kiểu Trung Quốc (bánh bao); mảnh hạnh nhân dẹt mỏng; sô cô la; bánh mỳ que; bánh 
kếp; món tráng miệng đông lạnh, cụ thể là sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), kem sữa 
đông lạnh; món tráng miệng được chuẩn bị sẵn (bánh kẹo và bánh ngọt); kem lạnh; bánh 
put-đing; bánh nướng và bánh kẹo; mì ống; mỳ ý (spaghetti); mỳ và sản phẩm mỳ sợi; bột 
mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; mật ong; mật đường; nấm men, bột nở; muối ăn; đường; 
giấm; mù tạc; hạt tiêu; gia vị; xốt cây cải ngựa (gia vị); xốt (gia vị); nước xốt cho sa-lát; 
xốt may-on-ne; nước xốt cà chua nấm (xốt); bột ca-ri (gia vị); đá lạnh để ăn; gạo; bột sắn 
hột; bột cọ sa gu.  
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(210) 4-2015-05458 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MAXIM'S CATERERS LIMITED  

(HK) 
Room 3008, Gloucester Tower, The 
Landmark, Central, Hong Kong    

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê nhân tạo, chất thay thế cà phê; chè (trà), lá chè và sản phẩm 

chè; ca cao, bột ca cao và sản phẩm ca cao; hương liệu dùng cho súp (trừ tinh dầu); bánh 
mỳ; bánh quy; bánh ngọt; thực phẩm ăn nhanh bao gồm chủ yếu là bánh mỳ, bánh kẹo, 
ngũ cốc, hạt ngũ cốc, mỳ sợi, gạo hoặc rau; bánh quy nhỏ; bánh quy giòn; bánh ngọt kiểu 
phương Đông và bánh ngọt kiểu phương Tây; bánh trung thu; bánh trứng cuộn; bánh hấp 
kiểu Trung Quốc (bánh bao); mảnh hạnh nhân dẹt mỏng; sô cô la; bánh mỳ que; bánh 
kếp; món tráng miệng đông lạnh, cụ thể là sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), kem sữa 
dông lạnh; món tráng miệng được chuẩn bị sẵn (bánh kẹo và bánh ngọt); kem lạnh; bánh 
put-đing; bánh nướng và bánh kẹo; mì ống; mỳ ý (spaghetti); mỳ và sản phẩm mỳ sợi; bột 
mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; mật ong; mật đường; nấm men, bột nở; muối ăn; đường; 
giấm; mù tạc; hạt tiêu; gia vị; xốt cây cải ngựa (gia vị); xốt (gia vị); nước xốt cho sa-lát; 
xốt may-on-ne; nước xốt cà chua nấm (xốt); bột ca-ri (gia vị); đá lạnh để ăn; gạo; bột sắn 
hột; bột cọ sa gu. 

 

 
(210) 4-2015-05459 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MAXIM'S CATERERS LIMITED  

(HK) 
Room 3008, Gloucester Tower, The 
Landmark, Central, Hong Kong    

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê nhân tạo, chất thay thế cà phê; chè (trà), lá chè và sản phẩm 

chè; ca cao, bột ca cao và sản phẩm ca cao; hương liệu dùng cho súp (trừ tinh đầu); bánh 
mỳ; bánh quy; bánh ngọt; thực phẩm ăn nhanh bao gồm chủ yếu là bánh mỳ, bánh kẹo, 
ngũ cốc, hạt ngũ cốc, mỳ sợi, gạo hoặc rau; bánh quy nhỏ; bánh quy giòn; bánh ngọt kiểu 
phương Đông và bánh ngọt kiểu phương Tây; bánh trung thu; bánh trứng cuộn; bánh hấp 
kiểu Trung Quốc (bánh bao); mảnh hạnh nhân dẹt mỏng; sô cô la; bánh mỳ que; bánh 
kếp; món tráng miệng đông lạnh, cụ thể là sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), kem sữa 
đông lạnh; món tráng miệng được chuẩn bị sẵn (bánh kẹo và bánh ngọt); kem lạnh; bánh 
put-đing; bánh nướng và bánh kẹo; mì ống; mỳ ý (spaghetti); mỳ và sản phẩm mỳ sợi; bột 
mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; mật ong; mật đường; nấm men, bột nở; muối ăn; đường; 
giấm; mù tạc; hạt tiêu; gia vị; xốt cây cải ngựa (gia vị); xốt (gia vị); nước xốt cho sa-lát; 
xốt may-on-ne; nước xốt cà chua nấm (xốt); bột ca-ri (gia ví); đá lạnh để ăn; gạo; bột sắn 
hột; bột cọ sa gu. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 
uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán ăn nhỏ (quán rượu nhỏ), tiệm cà phê 
và nhà hàng cà phê, dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về, và dịch vụ nhà hàng đưa đồ 
ăn tận nơi; dịch vụ cung cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm 
và đồ uống theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn (do nhà hàng 
thực hiện); chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang về (do nhà hàng thực hiện); tất cả thuộc 
nhóm 43.  

 

 
(210) 4-2015-05460 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MAXIM'S CATERERS LIMITED  

(HK) 
Room 3008, Gloucester Tower, The 
Landmark, Central, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 16: Phong bì (văn phòng phẩm); mẫu tờ khai (in sẵn); sổ tay hướng dẫn; tạp chí 

(định kỳ); sách hướng dẫn (cẩm nang); bản tin; sổ tay; sách mỏng; giấy; giấy dưới dạng tờ 
(văn phòng phẩm); phiếu mua hàng; dải băng giấy; tạp chí xuất bản định kỳ; ấn phẩm; 
xuất bản phẩm dạng in; tờ quảng cáo, tờ giao hàng; văn phòng phẩm; giấy bao gói; bao bì 
để gói, cụ thể là giấy hoặc tấm chất dẻo thấm hút để gói thực phẩm, túi (phong bì, bao 
nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói, vật liệu để gói làm từ tinh bột; dụng cụ 
viết; vật liệu dùng để viết; vở viết hoặc vẽ; tập giấy viết; giấy viết; bìa cứng và các sản 
phẩm làm bằng vật liệu này, không bao gồm trong các nhóm khác, cụ thể là vật phẩm 
bằng bìa cứng, ống bằng bìa cứng, hộp bằng bìa cứng, bảng quảng cáo bằng bìa cứng, vỏ 
bọc chai bằng bìa cứng, hộp đựng mũ bằng bìa cứng, tranh cổ động bằng bìa cứng hoặc 
áp phích bằng bìa cứng, biển hiệu bằng bìa cứng; ảnh chụp (được in); vật liệu bằng chất 
dẻo để bao gói (không thuộc các nhóm khác), cụ thể là, túi bằng chất dẻo để bao gói, giấy 
bao gói bằng chất dẻo, giấy bằng chất dẻo có keo dính để bao gói và giấy bao gói có các 
bóng khí.  

 
Nhóm 29: Thịt và thịt đã được bảo quản; cá (không còn sống); gia cầm và thú săn (không 
còn sống); chiết xuất của thịt; trái cây và rau củ được bảo quản, phơi khô và nấu chín; 
thạch cho thực phẩm; mứt ướt; trái cây nghiền nhuyễn; mứt quả ướt; trứng; sữa và sản 
phẩm sữa; sữa bột (không phải sữa cho trẻ em); kem (sản phẩm sữa); dầu và mỡ để ăn; 
sữa chua; chất phết lên bánh xăng đuých; làm từ sữa; quả hạch đã chế biến; dưa muối; hải 
sản đã bảo quản và phơi khô (trừ cá).  

 
Nhóm 30: Cà phê, cà phê nhân tạo, chất thay thế cà phê; chè (trà), lá chè và sản phẩm 
chè; ca cao, bột ca cao và sản phẩm ca cao; hương liệu dùng cho súp (trừ tinh dầu); bánh 
mỳ; bánh quy; bánh ngọt; thực phẩm ăn nhanh bao gồm chủ yếu là bánh mỳ, bánh kẹo, 
ngũ cốc, hạt ngũ cốc, mỳ sợi, gạo hoặc rau; bánh quy nhỏ; bánh quy giòn; bánh ngọt kiểu 
phương đông và bánh ngọt kiểu phương Tây; bánh trung thu; bánh trứng cuộn; bánh hấp 
kiểu Trung Quốc (bánh bao); mảnh hạnh nhân dẹt mỏng (bánh kẹo); sô cô la; bánh mỳ 
que; bánh kếp; món tráng miệng đông lạnh, cụ thể là sữa chua đông lạnh (dạng kem 
lạnh), kem sữa đông lạnh; món tráng miệng được chuẩn bị sẵn (bánh kẹo và bánh ngọt); 
kem lạnh; bánh put-đing; bánh nướng và bánh kẹo; mì ống; mỳ ý (spaghetti); mỳ và sản 
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phẩm mỳ sợi; bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; mật ong; mật đường; nấm men, bột nở; 
muối ăn; đường; giấm; mù tạc; hạt tiêu; gia vị; xốt cây cải ngựa (gia vị); xốt (gia vị); nước 
xốt cho sa-lát; xốt may-on-ne; nước xốt cà chua nấm (xốt); bột ca-ri (gia vị); đá lạnh để 
ăn; gạo; bột sắn hột; bột cọ sa gu.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quảng cáo qua thư đặt hàng; giới thiệu 
sản phẩm; quảng cáo qua thư trực tiếp; phổ biến các thông báo quảng cáo; phân phát hàng 
mẫu; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; 
tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ khuyến mại 
(cho người khác); phân phối bán lẻ và bán buôn các sản phẩm bánh và thực phẩm.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 
uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán ăn nhỏ (quán rượu nhỏ), tiệm cà phê 
và nhà hàng cà phê, dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về và dịch vụ nhà hàng đưa đồ ăn 
tận nơi; dịch vụ cung cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm và 
đồ uống theo hơp đồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn (do nhà hàng 
thực hiện); chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang về (do nhà hàng thực hiện); tất cả thuộc 
nhóm 43.  

 

 
(210) 4-2015-05461 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MAXIM'S CATERERS LIMITED  

(HK) 
Room 3008, Gloucester Tower, The 
Landmark, Central, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 

uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán ăn nhỏ (quán rượu nhỏ), tiệm cà phê 
và nhà hàng cà phê, dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về và dịch vụ nhà hàng đưa đồ ăn 
tận nơi; dịch vụ cung cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm và 
đồ uống theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn (do nhà hàng 
thực hiện); chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang về (do nhà hàng thực hiện); tất cả thuộc 
nhóm 43.  

 

 
(210) 4-2015-05462 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MAXIM'S CATERERS LIMITED  

(HK) 
Room 3008, Gloucester Tower, The 
Landmark, Central, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 
uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán ăn nhỏ (quán rượu nhỏ), tiệm cà phê 
và nhà hàng cà phê, dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về và dịch vụ nhà hàng đưa đồ ăn 
tận nơi; dịch vụ cung cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm và 
đồ uống theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn (do nhà hàng 
thực hiện); chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang về (do nhà hàng thực hiện); tất cả thuộc 
nhóm 43.  

 
 

 
(210) 4-2015-05463 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MAXIM'S CATERERS LIMITED  

(HK) 
Room 3008, Gloucester Tower, The 
Landmark, Central, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 

uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán ăn nhỏ (quán rượu nhỏ), tiệm cà phê 
và nhà hàng cà phê, dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về và dịch vụ nhà hàng đưa đồ ăn 
tận nơi; dịch vụ cung cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm và 
đồ uống theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn (do nhà hàng 
thực hiện); chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang về (do nhà hàng thực hiện); tất cả thuộc 
nhóm 43.  

 
 

 
(210) 4-2015-05464 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MAXIM'S CATERERS LIMITED  

(HK) 
Room 3008, Gloucester Tower, The 
Landmark, Central, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 

uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán ăn nhỏ (quán rượu nhỏ), tiệm cà phê 
và nhà hàng cà phê, dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về và dịch vụ nhà hàng đưa đồ ăn 
tận nơi; dịch vụ cung cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm và 
đồ uống theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn (do nhà hàng 
thực hiện); chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang về (do nhà hàng thực hiện); tất cả thuộc 
nhóm 43. 
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(210) 4-2015-05465 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.5 
(731) CHAMP SUCCESS (HONG KONG) 

LIMITED   (HK) 
Room 3008, Gloucester Tower, The 
Landmark, Central, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 

uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán ăn nhỏ (quán rượu nhỏ), tiệm cà phê 
và nhà hàng cà phê; dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về, và dịch vụ nhà hàng đưa đồ 
ăn tận nơi; dịch vụ cung cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm 
và đồ uống theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn (do nhà hàng 
thực hiện); chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang về (do nhà hàng thực hiện); tất cả thuộc 
nhóm 43.  

 

 
(210) 4-2015-05466 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MAXIM'S CATERERS LIMITED  

(HK) 
Room 3008, Gloucester Tower, The 
Landmark, Central, Hong Kong  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 

uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán ăn nhỏ (quán rượu nhỏ), tiệm cà phê 
và nhà hàng cà phê, dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về và dịch vụ nhà hàng đưa đồ ăn 
tận nơi; dịch vụ cung cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm và 
đồ uống theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn (do nhà hàng 
thực hiện); chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang về (do nhà hàng thực hiện); tất cả thuộc 
nhóm 43.  

 

 
(210) 4-2015-05467 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MAXIM'S CATERERS LIMITED  

(HK) 
Room 3008, Gloucester Tower, The 
Landmark, Central, Hong Kong   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1137 

(511)   Nhóm 16: Phong bì (văn phòng phẩm); mẫu tờ khai (in sẵn); sổ tay hướng dẫn; tạp chí 
(định kỳ); sách hướng dẫn (cẩm nang); bản tin; sổ tay; sách mỏng; giấy; giấy dưới dạng tờ 
(văn phòng phẩm); phiếu mua hàng; dải băng giấy; tạp chí xuất bản định kỳ; ấn phẩm; 
xuất bản phẩm dạng in; tờ quảng cáo, tờ rao hàng; văn phòng phẩm; giấy bao gói; bao bì 
để gói, cụ thể là giấy hoặc tấm chất dẻo thấm hút để gói thực phẩm, túi (phong bì, bao 
nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói, vật liệu để gói làm từ tinh bột; dụng cụ 
viết; vật liệu dùng để viết; vở viết hoặc vẽ; tập giấy viết; giấy viết; bìa cứng và các sản 
phẩm làm bằng vật liệu này, không bao gồm trong các nhóm khác, cụ thể là vật phẩm 
bằng bìa cứng, ống bằng bìa cứng, hộp bằng bìa cứng, bảng quảng cáo bằng bìa cứng, vỏ 
bọc chai bằng bìa cứng, hộp đựng mũ bằng bìa cứng, tranh cổ động bằng bìa cứng hoặc 
áp phích bằng bìa cứng, biển hiệu bằng bìa cứng; ảnh chụp (được in); vật liệu bằng chất 
dẻo để bao gói (không thuộc các nhóm khác), cụ thể là, túi bằng chất dẻo để bao gói, giấy 
bao gói bằng chất dẻo, giấy bằng chất dẻo có keo dính để bao gói và giấy bao gói có các 
bóng khí.    

 
Nhóm 29: Thịt và thịt đã được bảo quản; cá (không còn sống); gia cầm và thú săn (không 
còn sống); chiết xuất của thịt; trái cây và rau củ được bảo quản, phơi khô và nấu chín; 
thạch cho thực phẩm; mứt ướt; trái cây nghiền nhuyễn; mứt quả ướt; trứng; sữa và sản 
phẩm sữa; sữa bột (không phải sữa cho trẻ em); kem (sản phẩm sữa); dầu và mỡ để ăn; 
sữa chua; chất phết lên bánh xăng đuých, làm từ sữa; quả hạch đã chế biến; dưa muối; hải 
sản đã bảo quản và phơi khô (trừ cá).   

 
Nhóm 30: Cà phê, cà phê nhân tạo, chất thay thế cà phê; chè (trà), lá chè và sản phẩm 
chè; ca cao, bột ca cao và sản phẩm ca cao; hương liệu dùng cho súp (trừ tinh dầu); bánh 
mỳ; bánh quy; bánh ngọt; thực phẩm ăn nhanh bao gồm chủ yếu là bánh mỳ, bánh kẹo, 
ngũ cốc, hạt ngũ cốc, mỳ sợi, gạo hoặc rau; bánh quy nhỏ; bánh quy giòn; bánh ngọt kiểu 
phương Đông và bánh ngọt kiểu phương Tây; bánh trung thu; bánh trứng cuộn; bánh hấp 
kiểu Trung Quốc (bánh bao); mảnh hạnh nhân dẹt mỏng (bánh kẹo); sô cô la; bánh mỳ 
que; bánh kếp; món tráng miệng đông lạnh, cụ thể là sữa chua đông lạnh (dạng kem 
lạnh), kem sữa đông lạnh; món tráng miệng được chuẩn bị sẵn (bánh kẹo và bánh ngọt); 
kem lạnh; bánh put-đing; bánh nướng và bánh kẹo; mì ống; mỳ ý (spaghetti); mỳ và sản 
phẩm mỳ sợi; bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; mật ong; mật đường; nấm men, bột nở; 
muối ăn; đường; giấm; mù tạc; hạt tiêu; gia vị; xốt cây cải ngựa (gia vị); xốt (gia vị); nước 
xốt cho sa-lát; xốt may-on-ne; nước xốt cà chua nấm (xốt); bột ca-ri (gia vị); đá lạnh để 
ăn; gạo; bột sắn hột; bột cọ sa gu.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quảng cáo qua thư đặt hàng; giới thiệu 
sản phẩm; quảng cáo qua thư trực tiếp; phổ biến các thông báo quảng cáo; phân phát hàng 
mẫu; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; 
tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ khuyến mại 
(cho người khác); phân phối bán lẻ và bán buôn các sản phẩm bánh và thực phẩm.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 
uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán ăn nhỏ (quán rượn nhỏ), tiệm cà phê 
và nhà hàng cà phê, dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về và dịch vụ nhà hàng đưa đồ ăn 
tận nơi; dịch vụ cung cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm và 
đồ uống theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn (do nhà hàng 
thực hiện); chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang về (do nhà hàng thực hiện); tất cả thuộc 
nhóm 43.  
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(511)   Nhóm 16: Phong bì (văn phòng phẩm); mẫu tờ khai (in sẵn); sổ tay hướng dẫn; tạp chí 

(định kỳ); sách hướng dẫn (cẩm nang); bản tin; sổ tay; sách mỏng; giấy; giấy dưới dạng tờ 
(văn phòng phẩm); phiếu mua hàng; dải băng giấy; tạp chí xuất bản định kỳ; ấn phẩm; 
xuất bản phẩm dạng in; tờ quảng cáo, tờ rao hàng; văn phòng phẩm; giấy bao gói; bao bì 
để gói, cụ thể là giấy hoặc tấm chất dẻo thấm hút để gói thực phẩm, túi (phong bì, bao 
nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói, vật liệu để gói làm từ tinh bột; dụng cụ 
viết; vật liệu dùng để viết; vở viết hoặc vẽ; tập giấy viết; giấy viết; bìa cứng và các sản 
phẩm làm bằng vật liệu này, không bao gồm trong các nhóm khác, cụ thể là vật phẩm 
bằng bìa cứng, ống bằng bìa cứng, hộp bằng bìa cứng, bảng quảng cáo bằng bìa cứng, vỏ 
bọc chai bằng bìa cứng, hộp đựng mũ bằng bìa cứng, tranh cổ động bằng bìa cứng hoặc 
áp phích bằng bìa cứng, biển hiệu bằng bìa cứng; ảnh chụp (được in); vật liệu bằng chất 
dẻo để bao gói (không thuộc các nhóm khác), cụ thể là, túi bằng chất dẻo để bao gói, giấy 
bao gói bằng chất dẻo, giấy bằng chất dẻo có keo dính để bao gói và giấy bao gói có các 
bóng khí.    

 
Nhóm 29: Thịt và thịt đã được bảo quản; cá (không còn sống); gia cầm và thú săn (không 
còn sống); chiết xuất của thịt; trái cây và rau củ được bảo quản, phơi khô và nấu chín; 
thạch cho thực phẩm; mứt ướt; trái cây nghiền nhuyễn; mứt quả ướt; trứng; sữa và sản 
phẩm sữa; sữa bột (không phải sữa cho trẻ em); kem (sản phẩm sữa); dầu và mỡ để ăn; 
sữa chua; chất phết lên bánh xăng đuých, làm từ sữa; quả hạch đã chế biến; dưa muối; hải 
sản đã bảo quản và phơi khô (trừ cá).   

 
Nhóm 30: Cà phê, cà phê nhân tạo, chất thay thế cà phê; chè (trà), lá chè và sản phẩm 
chè; ca cao, bột ca cao và sản phẩm ca cao; hương liệu dùng cho súp (trừ tinh dầu); bánh 
mỳ; bánh quy; bánh ngọt; thực phẩm ăn nhanh bao gồm chủ yếu là bánh mỳ, bánh kẹo, 
ngũ cốc, hạt ngũ cốc, mỳ sợi, gạo hoặc rau; bánh quy nhỏ; bánh quy giòn; bánh ngọt kiểu 
phương Đông và bánh ngọt kiểu phương Tây; bánh trung thu; bánh trứng cuộn; bánh hấp 
kiểu Trung Quốc (bánh bao); mảnh hạnh nhân dẹt mỏng (bánh kẹo); sô cô la; bánh mỳ 
que; bánh kếp; món tráng miệng đông lạnh, cụ thể là sữa chua đông lạnh (dạng kem 
lạnh), kem sữa đông lạnh; món tráng miệng được chuẩn bị sẵn (bánh kẹo và bánh ngọt); 
kem lạnh; bánh put-đing; bánh nướng và bánh kẹo; mì ống; mỳ ý (spaghetti); mỳ và sản 
phẩm mỳ sợi; bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; mật ong; mật đường; nấm men, bột nở; 
muối ăn; đường; giấm; mù tạc; hạt tiêu; gia vị; xốt cây cải ngựa (gia vị); xốt (gia vị); nước 
xốt cho sa-lát; xốt may-on-ne; nước xốt cà chua nấm (xốt); bột ca-ri (gia vị); đá lạnh để 
ăn; gạo; bột sắn hột; bột cọ sa gu.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quảng cáo qua thư đặt hàng; giới thiệu 
sản phẩm; quảng cáo qua thư trực tiếp; phổ biến các thông báo quảng cáo; phân phát hàng 
mẫu; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; 
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tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ khuyến mại 
(cho người khác); phân phối bán lẻ và bán buôn các sản phẩm bánh và thực phẩm.    

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 
uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán ăn nhỏ (quán rượu nhỏ), tiệm cà phê 
và nhà hàng cà phê, dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về và dịch vụ nhà hàng đưa đồ ăn 
tận nơi; dịch vụ cung cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm và 
đồ uống theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn (do nhà hàng 
thực hiện); chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang về (do nhà hàng thực hiện); tất cả thuộc 
nhóm 43.  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 

uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán ăn nhỏ (quán rượu nhỏ), tiệm cà phê 
và nhà hàng cà phê, dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về và dịch vụ nhà hàng đưa đồ ăn 
tận nơi; dịch vụ cung cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm và 
đồ uống theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn (do nhà hàng 
thực hiện); chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang về (do nhà hàng thực hiện); tất cả thuộc 
nhóm 43.  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 

uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán ăn nhỏ (quán rượu nhỏ), tiệm cà phê 
và nhà hàng cà phê, dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về, và dịch vụ nhà hàng đưa đồ 
ăn tận nơi; dịch vụ cung cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm 
và đồ uống theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn (do nhà hàng 
thực hiện); chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang về (do nhà hàng thực hiện); tất cả thuộc 
nhóm 43.  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 

uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán ăn nhỏ (quán rượu nhỏ), tiệm cà phê 
và nhà hàng cà phê, dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về, và dịch vụ nhà hàng đưa đồ 
ăn tận nơi; dịch vụ cung cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm 
và đồ uống theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn (do nhà hàng 
thực hiện); chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang về (do nhà hàng thực hiện); tất cả thuộc 
nhóm 43.  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 

uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán ăn nhỏ (quán rượu nhỏ), tiệm cà phê 
và nhà hàng cà phê, dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về, và dịch vụ nhà hàng đưa đồ 
ăn tận nơi; dịch vụ cung cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm 
và đồ uống theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn (do nhà hàng 
thực hiện); chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang về (do nhà hàng thực hiện); tất cả thuộc 
nhóm 43.  

 

 
(210) 4-2015-05473 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MAXIM'S CATERERS LIMITED  

(HK) 
Room 3008, Gloucester Tower, The 
Landmark, Central, Hong Kong   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 
uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán ăn nhỏ (quán rượu nhỏ), tiệm cà phê 
và nhà hàng cà phê, dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về, và dịch vụ nhà hàng đưa đồ 
ăn tận nơi; dịch vụ cung cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm 
và đồ uống theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn (do nhà hàng 
thực hiện); chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang về (do nhà hàng thực hiện); tất cả thuộc 
nhóm 43. 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 

uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán ăn nhỏ (quán rượu nhỏ), tiệm cà phê 
và nhà hàng cà phê, dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về, và dịch vụ nhà hàng đưa đồ 
ăn tận nơi; dịch vụ cung cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm 
và đồ uống theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn (do nhà hàng 
thực hiện); chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang về (do nhà hàng thực hiện); tất cả thuộc 
nhóm 43. 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 

uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán ăn nhỏ (quán rượu nhỏ), tiệm cà phê 
và nhà hàng cà phê, dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về, và dịch vụ nhà hàng đưa đồ 
ăn tận nơi; dịch vụ cung cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm 
và đồ uống theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn (do nhà hàng 
thực hiện); chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang về (do nhà hàng thực hiện); tất cả thuộc 
nhóm 43. 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 

uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán ăn nhỏ (quán rượu nhỏ), tiệm cà phê 
và nhà hàng cà phê, dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về, và dịch vụ nhà hàng đưa đồ 
ăn tận nơi; dịch vụ cung cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm 
và đồ uống theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn (do nhà hàng 
thực hiện); chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang về (do nhà hàng thực hiện); tất cả thuộc 
nhóm 43. 

 

 
(210) 4-2015-05477 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MAXIM'S CATERERS LIMITED  

(HK) 
Room 3008, Gloucester Tower, The 
Landmark, Central, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 

uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán ăn nhỏ (quán rượu nhỏ), tiệm cà phê 
và nhà hàng cà phê, dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về, và dịch vụ nhà hàng đưa đồ 
ăn tận nơi; dịch vụ cung cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm 
và đồ uống theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn (do nhà hàng 
thực hiện); chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang về (do nhà hàng thực hiện); tất cả thuộc 
nhóm 43. 

 

 
(210) 4-2015-05478 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MAXIM'S CATERERS LIMITED  

(HK) 
Room 3008, Gloucester Tower, The 
Landmark, Central, Hong Kong  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 
uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán ăn nhỏ (quán rượu nhỏ), tiệm cà phê 
và nhà hàng cà phê, dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về, và dịch vụ nhà hàng đưa đồ 
ăn tận nơi; dịch vụ cung cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm 
và đồ uống theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn (do nhà hàng 
thực hiện); chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang về (do nhà hàng thực hiện); tất cả thuộc 
nhóm 43. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05479 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MAXIM'S CATERERS LIMITED  

(HK) 
Room 3008, Gloucester Tower, The 
Landmark, Central, Hong Kong  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 

uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán ăn nhỏ (quán rượu nhỏ), tiệm cà phê 
và nhà hàng cà phê, dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về, và dịch vụ nhà hàng đưa đồ 
ăn tận nơi; dịch vụ cung cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm 
và đồ uống theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn (do nhà hàng 
thực hiện); chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang về (do nhà hàng thực hiện); tất cả thuộc 
nhóm 43. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05481 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thuốc lá Cửu 

Long  (VN) 

Số 4D, đường Nguyễn Trung Trực, 
phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2015-05482 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.5.25; 26.1.1; A26.4.24 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Thành Lâm  (VN) 

Thôn Xuân La, xã Thanh Sơn, huyện 
Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép thời trang.  

 

 
(210) 4-2015-05484 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.4.5; A26.4.6 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối công 

nghệ Quang Dũng  (VN) 

Tầng 20, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ kiện máy vi tính, thiết bị nguồn ngành điện, thiết bị nguồn 

ngành công nghệ thông tin, thiết bị chống sét, thiết bị viễn thông, thiết bị ngành điện lực, 
thiết bị cấp nước, tổng đài điện thoại. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, lắp đặt thiết bị viễn thông; bảo trì thiết bị viễn 
thông; bảo dưỡng thiết bị viễn thông. 

 

 
(210) 4-2015-05485 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Vàng đồng, đen 
(731) Công ty TNHH Nestlé Việt Nam  

(VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa; ca cao; thực phẩm 

ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹo. 
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(210) 4-2015-05486 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.9; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Quang Phương  (VN) 

121-123-125-127 Nguyễn Tri Phương, 
phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng ô tô, xe máy như: mâm xe, lốp xe, xích, phanh, còi xe, gương xe. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05487 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Quang Phương   (VN) 

121-123-125-127 Nguyễn Tri Phương, 
phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng ô tô, xe máy như: mâm xe, lốp xe, xích, phanh, còi xe, gương xe. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05488 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) GIOVANNI ITALY INC.  (VG) 

P.O.Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town Tortola, British 
Vilgin Islands 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Lê và Đồng sự (LE & 

PARTNERS) 
 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; cặp đựng giấy tờ tài liệu; túi xách tay.  
 

Nhóm 25: Giấy. 
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(210) 4-2015-05489 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.5.1; A25.3.3 
(591) Đỏ, xanh lam đậm, xanh lam nhạt, trắng 
(731) SEKISUI KAGAKU KOGYO 

KABUSHIKI (doing business as Sekisui 
Chemical Co., Ltd.)  (JP) 
4-4, Nishitemma 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-8565, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng ống lót cho các ống dẫn, hệ thống đường ống dẫn và đường cống; 

bảo dưỡng thiết bị xây dựng, sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị và máy móc xây dựng; sửa 
chữa hoặc bảo dưỡng và cho thuê máy móc làm ống lót và máy khoan và/hoặc máy nung 
chảy để tạo ra các lỗ khoan đã được khoan thủng sử dụng cho đường ống dẫn chất thải; 
trát vữa; lắp đặt đường ống; cho thuê thiết bị xây dựng; cho thuê máy xúc; các dịch vụ đã 
đề cập ở trên không liên quan tới tàu thuyền hoặc các phương tiện đi lại dưới nước khác 
và ngoại trừ các dịch vụ xử lý nước; sửa chữa và tái xây dựng các ống dẫn và đường ống 
dẫn hiện có, ví dụ như ống cống, đường ống dẫn nước và hệ thống ống dẫn công nghiệp 
không bao gồm việc đào và phá vỡ thông qua việc lắp đặt miếng lót trong các ống dẫn và 
đường hầm hiện có để lắp đặt các rãnh cửa các đường ống mới có đường kính lớn hơn.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-05491 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hường  (VN) 

312/10/18 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-05492 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hường    (VN) 

312/10/18 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1147 

(210) 4-2015-05493 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hường    (VN) 

312/10/18 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón.  

 
 

 
(210) 4-2015-05494 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hường    (VN) 

312/10/18 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón.  

 
 

 
(210) 

 

4-2015-05495 

 
(220) 

 
12.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hường    (VN) 

312/10/18 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón.  

 
 

 
(210) 4-2015-05496 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.5.3; 26.1.6; 26.1.2; A25.1.10; 25.3.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đông Trùng 

Hạ Thảo  (VN) 

Số 7 đường số 6, khu phố 4, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ yến ăn được).  
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(210) 4-2015-05497 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LS Toàn Cầu  (VN) 

Số 6, ngõ 20, ngách 20/26, đường Mỹ 
Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa dược; thuốc dùng cho người; chế phẩm dược, dược phẩm; chất 

bổ sung cazein dùng cho ăn kiêng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực 
phẩm cho em bé. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05498 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

phần mềm và thương mại điện 

tử O.V.E.M  (VN) 

Số nhà 194, tổ 18, ngõ 624, đường Minh 
Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán café; quán ăn tự phục vụ; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; 

nhà hàng ăn uống; cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-05499 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Phương 

Duy  (VN) 

77/10/2 đường TX 21, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-05500 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A25.7.2; A25.7.21 
(591) Đỏ, xám, vàng, trắng, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng phát 

triển năng lượng Miền Nam  

(VN) 

329/4 Tân Hương, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán, bán lẻ máy nước nóng năng lượng mặt trời.  

 

 
(210) 4-2015-05501 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A25.7.2; A25.7.21 
(591) Đỏ, xám, vàng, trắng, xanh dương, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng phát 

triển năng lượng Miền Nam  

(VN) 

329/4 Tân Hương, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán, bán lẻ máy nước nóng năng lượng mặt trời.  

 

 
(210) 4-2015-05502 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Poly - Poxy 

Coatings Việt Nam  (VN) 

Số 11 VSIP, đường số 2 KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; vécni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: sơn, vécni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ.  
 

 
(210) 4-2015-05504 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; 5.3.7 
(591) Xanh lá cây, vàng cam, nâu 

(540) 

  

(731) Trương Kim Thu  (VN) 

41A, Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước xức tóc. 
 

 
(210) 4-2015-05507 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.13.1; A1.13.10; A26.11.12 
(731) UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 

CORP.   (TW) 
No. 301, Zhongzheng Rd., Yongkang 
Dist., Tainan City 71001, Taiwan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước uống có gaz: nước uống có gaz có vị nước ép trái 

cây; nước uống chứa cacbonat; nước khoáng (đồ uống); nước tinh khiết có vị nước ép trái 
cây; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước 
ép trái cây; nước ép trái cây loãng; nước ép rau-trái cây; nước ép rau; đồ uống không chứa 
thuốc bao gồm chất bổ sung dinh dưỡng và vitamin (không dùng cho mục đích chữa 
bệnh); đồ uống là từ hoa cúc; đồ uống thạch thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế; 
nước mía ép; đồ uống làm từ quả bí trắng; nước ép măng tây, nước ép chà là mật ong; đồ 
uống làm từ quả hạnh; đồ uống làm từ gạo; đồ uống trên cơ sở đậu nành (không thay thế 
sữa); đồ uống không cồn bao gồm thịt trái cây; nước tinh khiết; nước ép cà chua; chế 
phẩm dùng để làm đồ uống; đồ uống không cồn bao gồm chất bổ sung dinh dưỡng và 
vitamin (không dùng cho mục đích chữa bệnh); đồ uống từ cây thổ phục linh (đồ uống 
không cồn); đồ uống làm từ mận; nước ép gừng.  

 

 
(210) 4-2015-05508 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) NERIUM BIOTECHNOLOGY, INC.  

(US) 
11467 Huebner Road, Suite 175, San 
Antonio Texas 78230, USA  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm dinh dưỡng và chất dinh dưỡng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực 
phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người và động vật; cao dán dùng cho 
mục đích y tế, vật liệu dùng để băng bó (dùng cho mục đích y tế); vật liệu dùng để hàn 
răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây 
hại; chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ; chế phẩm chăm sóc da có chứa thuốc; chế phẩm chăm 
sóc da cục bộ có chứa thuốc, cụ thể là kem, nước thơm, thuốc mỡ, gel, chế phẩm dùng để 
làm sạch và săn da, chế phẩm làm sạch, chế phẩm loại bỏ tế bào da cũ; chế phẩm dược 
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dùng để chăm sóc da; thuốc dùng cho mục đích y tế; thành phần của chế phẩm chăm sóc 
da có chứa thuốc; thành phần của chế phẩm chăm sóc da cục bộ có chứa thuốc dùng trong 
kem, nước thơm, thuốc mỡ, gel, chế phẩm dùng để làm sạch và săn da, chế phẩm dùng để 
làm sạch, chế phẩm loại bỏ tế bào da cũ; và thành phần của chế phẩm dược dùng để chăm 
sóc da.  

 

 
(210) 4-2015-05509 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.5.3; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Bếp Xinh  (VN) 

R4-93 Hưng Gia III, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dĩa, thìa (muỗng), dao, kéo, mâm, rổ, thau (chậu), xoong (nồi), đĩa, 

muôi (vá) múc canh. 
 

 
(210) 4-2015-05510 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A25.3.3 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Bếp Xinh  (VN) 

R4-93 Hưng Gia III, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 08: Muỗng; nĩa; kéo; dao.   
 

Nhóm 21: Muôi (vá - đồ dùng trên bàn); nồi; mâm; rổ; rá; thau (chậu); đĩa; xẻng để 
xúc/đảo thức ăn (sạn); chảo; ca; đũa; vỉ nướng (dụng cụ nấu nướng); que xiên; ấm; phin 
cà phê; ly đá; gamen (cặp lồng); xửng hấp. 

 
Nhóm 35: Mua bán: muỗng, nĩa, kéo, dao, muôi (vá), nồi, mâm, rổ, rá, thau (chậu), đĩa, 
xẻng để xúc/đảo thức ăn (sạn), chảo, ca, đũa, vỉ nướng, que xiên, ấm, phin cà phê, ly đá, 
gamen (cặp lồng), xửng hấp, bàn, ghế.  
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(210) 4-2015-05511 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ tổng hợp 

Quỳnh Anh  (VN) 

74/6/29 đường số 9, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  

 

 
(210) 4-2015-05512 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.24; A5.7.23; 5.7.13; 26.4.2 
(591) Xanh, vàng, đỏ, đen, trắng, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

thương mại dịch vụ Bảo Vinh  

(VN) 

144 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây, đồ uống được ép từ trái cây (không chứa cồn).  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, dịch vụ quầy rượu, dịch 
vu quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-05514 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.2; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thức ăn 

chăn nuôi SPOTLIGHT  (VN) 

Lô A59/1, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị chăn nuôi, thức ăn, nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản, thịt, thủy sản, con giống trong chăn nuôi.  

 
Nhóm 40: Bảo quản thức ăn thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.  

 
Nhóm 44: Chăn nuôi động vật, gia súc, gia cầm và thủy sản.  
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(210) 4-2015-05515 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.3.2 
(591) Vàng, xanh lam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thức ăn 

chăn nuôi SPOTLIGHT  (VN) 

Lô A59/1, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị chăn nuôi, thức ăn, nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản, thịt, thủy sản, con giống trong chăn nuôi.  

 
Nhóm 40: Bảo quản thức ăn thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.  

 
Nhóm 44: Chăn nuôi động vật, gia súc, gia cầm và thủy sản. 

 

 
(210) 4-2015-05516 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

Nam Thiên An  (VN) 

KB17 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng gia dụng như: nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp hồng 

ngoại, bếp gas; chảo lẩu điện, máy xay thịt, máy làm sữa đậu nành.  
 

 
(210) 4-2015-05517 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.15; A5.7.22; 26.1.1; 26.3.4 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Luyện  (VN) 

71-73 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát, nước ép sinh tố, nước trái cây.  
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(210) 4-2015-05518 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ du lịch Mỹ Khê Xanh  

(VN) 

461 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  

 

 
(210) 4-2015-05519 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SPECIAL PARTS TAKEGAWA CO., 

LTD.  (JP) 
3-5-16, Nishikiorihigashi, Tondabayashi-
shi, Osaka, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 07: Đầu xi lanh dùng cho động cơ xe cộ đường bộ; xi lanh dùng cho động cơ xe cộ 

đường bộ; pít-tông dùng cho động cơ xe cộ đường bộ; trục khuỷu dùng cho động cơ xe cộ 
đường bộ; bộ khởi động động cơ dùng cho xe cộ đường bộ; tay gạt cần khởi động động cơ 
dùng cho xe cộ đuờng bộ, hệ thống nạp khí dùng cho xe cộ đường bộ; bộ chế hòa khí 
dùng cho xe cộ đường bộ; ống dẫn khí vào bộ chế hòa khí dùng cho xe cộ đường bộ; ống 
thông khí dùng cho xe cộ đường bộ; ống mềm dẫn không khí dùng cho xe cộ đường bộ; 
miếng đệm lót động cơ dùng cho xe cộ đường bộ; trục cam dùng cho xe cộ đường bộ; bộ 
giảm thanh dùng cho động cơ và máy móc. 

 
Nhóm 12: Vỏ xe cộ đường bộ; khung gầm xe cộ đường bộ; thiết bị truyền động dùng cho 
xe cộ đường bộ; xích truyền động dùng cho xe cộ dường bộ; phanh trống dùng cho xe cộ 
đường bộ, phanh đĩa dùng cho xe cộ đường bộ; hệ thống phanh dùng cho xe cộ đường bộ; 
miếng đệm phanh dùng cho xe cộ đường bộ; xi lanh chính dùng cho hệ thống phanh của 
xe cộ đường bộ; khối quay đĩa dùng cho hệ thống phanh của xe cộ đường bộ; trống của hệ 
thống phanh dùng cho xe cộ đường bộ; ống thủy lực của hệ thống phanh dùng cho xe cộ 
đường bộ; dây phanh dùng cho xe cộ đường bộ; đòn hãm phanh dùng cho xe cộ đường 
bộ; bộ kẹp phanh dùng cho xe cộ đường bộ; hệ thống chống bó cứng phanh dùng cho xe 
cộ đường bộ; chân chống phụ dùng cho xe cộ đường bộ; chân chống đứng dùng cho xe cộ 
đường bộ; hệ thống khớp ly hợp dùng cho xe cộ đường bộ; nắp che khớp ly hợp dùng cho 
xe cộ đường bộ; hộp tay quay dùng cho xe cộ đường bộ; bánh xe dùng cho xe cộ đường 
bộ; ổ trục dùng cho xe cộ đường bộ; tín hiệu điều hướng dùng cho xe cộ đường bộ; động 
cơ dùng cho xe cộ đường bộ; hộp số dùng cho xe cộ đường bộ; hệ thống thủy lực cho xe 
cộ đường bộ; gương chiếu hậu dùng cho xe cộ đường bộ; bàn đạp dùng cho xe cộ dường 
bộ; bộ giảm tốc dùng cho xe cộ đường bộ; bánh răng trên đĩa xích dùng cho xe cộ đường 
bộ; bình chứa dầu dùng cho xe cộ đường bộ; hệ thống làm máy dầu dùng cho xe cộ đường 
bộ; ghế ngồi dùng cho xe cộ đường bộ; bậc lên xuống dùng cho xe cộ đường bộ; tay du 
dùng cho xe cộ đường bộ; giảm xóc trước dùng cho xe cộ đường bộ; giảm xóc treo dùng 
cho xe cộ đường bộ; lò xo dùng cho xe cộ đường bộ; hệ thống khởi động động cơ dùng 
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cho xe cộ đường bộ; tay gạt cần khởi động động cơ dùng cho xe cộ đường bộ; lốp đùng 
cho xe cộ đường bộ; săm dùng cho xe cộ đường bộ; động cơ cho xe cộ đường bộ; bộ giảm 
xóc tay lái dùng cho xe cộ đường bộ; bộ tản nhiệt dùng cho xe cô đường bô; dây an toàn 
dùng- cho xe cộ đường bộ: bình chứa xăng dầu dùng cho xe cộ đường bộ; ròng rọc, con 
lăn trọng lực, dây đai, bộ ly hợp và lò xo, tất cá dùng cho bộ điều biển tốc độ dùng cho xe 
cộ đường bộ; bơm dầu dùng cho xe cộ đường bộ; đệm lót hộp tay quay dùng cho xe cộ 
đường bộ; đệm lót bộ giảm thanh dùng cho xe cộ đường bộ.  

 

 
(210) 4-2015-05521 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm F.R.A.N.C.E Nam 

Ngọc  (VN) 

Số nhà 130 Phan Đình Giót, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-05522 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A2.9.15; 2.9.14; A18.1.9; 18.1.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

HMA Việt Nam  (VN) 

Số 76, đường Trương Định, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hoà không khí cho xe cộ; thiết bị điều hoà không khí; hệ thống điều 

hoà không khí; thiết bị làm lạnh không khí; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và 
máy làm lạnh.  

 

 
(210) 4-2015-05525 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.14; A5.5.21; A5.5.20; 26.1.1 (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Lê Hồng Ngân  

(VN) 

359 Tân Hòa Đông, khu phố 13, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy: ống xả (pô), nhông xe, đĩa xe, má phanh (bố thắng), xích 
xe, còi xe máy. 

 

 
(210) 4-2015-05526 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 

28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; dụng cụ cấy tóc giả. 

 

 
(210) 4-2015-05527 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 

28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân (dùng 

điện và không dùng điện); dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo.  
 

Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc dùng điện. 
 

 
(210) 4-2015-05528 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 

28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân (dùng 

điện và không dùng điện); dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo.   
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(210) 4-2015-05529 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 

28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân (dùng 

điện và không dùng điện); dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo.   
 

Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc dùng điện. 
 

 
(210) 4-2015-05530 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH Quốc tế Vĩ Long  

(VN) 

28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân (dùng 

điện và không dùng điện); dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo.   
 

Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc dùng điện. 
 

 
(210) 4-2015-05531 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 24.17.5; 24.17.25 
(731) Công ty TNHH Quốc tế Vĩ Long  

(VN) 

28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân (dùng 

điện và không dùng điện); dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo.   
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1158 

Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc dùng điện. 
 

 
(210) 4-2015-05532 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.1.1; 2.3.1; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH Quốc tế Vĩ Long  

(VN) 

28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân (dùng 

điện và không dùng điện); dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo.   
 

Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc dùng điện. 
 

 
(210) 4-2015-05533 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở Tự Lực  

(VN) 

62/2C - 62/2D Trần Nguyên Hãn, 
phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 06: Đinh ghim (kim bấm) dùng trong công nghiệp; đinh bấm dùng trong công 

nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-05534 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 20.1.17 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở Tự Lực  

(VN) 

62/2C - 62/2D Trần Nguyên Hãn, 
phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 06: Đinh ghim (kim bấm) dùng trong công nghiệp; đinh bấm dùng trong công 

nghiệp. 
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(210) 4-2015-05535 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.9.16; A26.11.12; 26.11.3; 7.1.6 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất giống 

thủy sản Biển Sáng PMH  (VN) 

Thôn Khánh Nhơn 2, xã Nhơn Hải, 
huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 31: Giống thủy sản; thủy sản, hải sản sống; thức ăn cho thủy sản, hải sản.  
 

Nhóm 35: Mua bán giống thủy sản, thủy sản sống, hải sản sống, lâm sản nguyên liệu (trừ 
gỗ, tre, nứa), động vật sống, thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho thủy sản, hải sản. 

 

 
(210) 4-2015-05536 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 26.1.2; 26.1.4; A11.3.4 
(591) Nâu, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Hương Xưa  

(VN) 

Số 21/56 đường Thống Nhất, phường Đài 
Sơn, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-05537 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23; 2.1.11 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Dũng  (VN) 

10 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2015-05538 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hoa Huệ  (VN) 

Phòng 2305, tầng 23, tòa nhà VNT, số 
19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); dịch vụ 

phiên dịch viên; dịch thuật; trường đào tạo, học viện. 
 

 
(210) 4-2015-05539 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Vàng cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

tiêu chuẩn A  (VN) 

Số 21 Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp 

cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé; viên thuốc con nhộng dùng 
cho dược phẩm; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; 
dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2015-05540 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Sea Phoenix  (VN) 

115 Hồ Xuân Hương, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-05541 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1 
(591) Xanh lam, xanh da trời, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Lư Văn Thông  (VN) 

Phòng 5, số 16, đường Nguyễn Trung 
Trực, phường Xuân Trung, thị xã Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 31: Cá cảnh thủy sinh. 
 

 
(210) 4-2015-05542 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Vũ Thị Hiền  

(VN) 

Số nhà 88, đường Phạm Ngũ Lão, thị 
trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ghế phòng khách, giường, giá sách, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, tủ giầy, 

kệ, bàn trang điểm, tủ đựng quần áo, bàn làm việc. 
 

 
(210) 4-2015-05544 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kinh doanh Đầu 

tư Châu á Việt Nam  (VN) 

Lầu 10 tòa nhà BS1, số 2 Nguyễn Khắc 
Viện, phường Tân Phú, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2015-05545 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Trần Đức Nguyễn  (VN) 

ấp Phú Hiệp 1, xã Gia Hiệp, huyện Di 
Linh, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ khám và chữa bệnh răng hàm mặt. 

 

 
(210) 4-2015-05546 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.2; 26.1.1; 4.5.3 
(591) Đỏ, tím 

(540) 

 

(731) Lê Tấn Phước  (VN) 

17/4 đường số 4, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ khám và chữa bệnh răng hàm mặt. 
 

 
(210) 4-2015-05547 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Nghiên cứu 

Thảo dược Công nghệ cao 

Pháp Anh  (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05548 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Nghiên cứu 

Thảo dược Công nghệ cao 

Pháp Anh  (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05549 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Nghiên cứu 

Thảo dược Công nghệ cao 

Pháp Anh  (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05550 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh    (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-05551 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh    (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-05552 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh    (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 

 

4-2015-05553 

 
(220) 

 
13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh    (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-05554 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh    (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-05555 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh    (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-05556 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh    (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-05557 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh    (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-05558 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh    (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-05559 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh   (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-05560 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần Nghiên cứu 

Thảo dược Công nghệ cao 

Pháp Anh   (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-05561 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đen, xám, trắng, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Đức Minh   (VN) 

Thôn Nhuận Tháp, xã Phụng Công, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; công tắc điện (cho xe đạp điện, xe máy); bình ắc qui (cho xe đạp 
điện, xe máy).  

 

 
(210) 4-2015-05562 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đen, xám, trắng, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Đức Minh   (VN) 

Thôn Nhuận Tháp, xã Phụng Công, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; công tắc điện (cho xe đạp điện, xe máy); bình ắc qui (cho xe đạp 

điện, xe máy).  
 

 
(210) 4-2015-05563 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH BURO  (VN) 

Số S 11, Lương Văn Can, phường Bình 
Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa. 
 

 
(210) 4-2015-05564 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Vàng, cam, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hai Cọp - Mai 

Hoa  (VN) 

Số 92/3B Phạm Ngũ Lão, phường Mỹ 
Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nấu ăn (phục vụ tiệc cưới, liên hoan, sinh 

nhật) do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2015-05565 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 1.7.6 
(591) Vàng, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Thiên Phúc  (VN) 

Số 199, 390/33B Trần Hưng Đạo, khóm 
Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05569 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, cam 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và thương mại Thái Bình 

Dương  (VN) 

12 Tôn Đản, phường 13, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng bình; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga: 

nước sô đa và nước tăng lực (đồ uống giải khát không dùng cho mục đích y tế); nước ép 
trái cây.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-05570 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) LUPIN LIMITED   (IN) 

159, C.S.T Road, Kalina, Santacruz 
(East), Mumbai-400 098, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-05571 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.3.1; 5.7.3; 25.1.6; 26.4.1 
(591) Đen, đỏ, cam, vàng, xanh dương, xanh 

lá, trắng 
(731) Công ty cổ phần Trí Cao   (VN) 

Tổ 10, phường Ngọc Xuân, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước giải khát; nước hoa quả (không cồn).  

 

 
(210) 4-2015-05572 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xuân Thành 

Group    (VN) 

Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình   

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; dầu than đá; năng lượng điện; xăng; nhiên liệu; chất đốt chiếu 

sáng; dầu công nghiệp; khí dầu mỏ.  
 

Nhóm 06: ống kim loại dùng cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí; hợp kim của 
kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại; lớp phủ kim loại dùng trong xây dựng 
và nhà ở; kim loại thường, thô hoặc bán thành phẩm; quặng kim loại.  

 
Nhóm 12: Xe cộ chạy trên đường bộ; tầu, xuồng chạy trên đường thủy; xe chở nguời; xe 
chở hàng; linh kiện của các phương tiện nói trên thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại như: đá, vôi, xi măng, đất sét; bê tông; 
gỗ xây dựng; kính xây dựng.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh khách sạn; hãng xuất nhập khẩu; nghiên cứu 
thị trường; tổ chức hội chợ thương mại nhằm thương mại hoặc quảng cáo; quan hệ công 
chúng.  

 
Nhóm 36: Hãng bất động sản; đầu tư, môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng; môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; phát 
hành trái phiếu có giá trị.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ khai thác mỏ; dịch vụ khai thác đá; nghề đóng tầu; xây dựng công 
trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; tư vấn xây 
dựng, giám sát xây dựng.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1170 

Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; cho thuê xe; dịch vụ vận tải hàng hóa, vận chuyển hành 
khách bằng xe taxi; dịch vụ lưu kho; cho thuê kho hàng; xếp hàng vào kho.  

 
 

 
(210) 4-2015-05573 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xuân Thành 

Group    (VN) 

Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình   

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; hãng bất động sản; đầu tư, môi giới bất động sản; cho thuê 

bất động sản; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng; môi giới chứng khoán 
và kỳ phiếu; phát hành trái phiếu có giá trị. 

 
 

 
(210) 4-2015-05574 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xuân Thành 

Group   (VN) 

Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; hãng bất động sản; đầu tư, môi giới bất động sản; cho thuê 

bất động sản; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng; môi giới chứng khoán 
và kỳ phiếu; phát hành trái phiếu có giá trị. 

 
 

 
(210) 4-2015-05576 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.1; A1.1.12 
(591) Hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH Hiền My  (VN) 

Số 05 Tôn Đức Thắng, phường Trần Phú, 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ hôn lễ; dịch vụ tổ chức ăn hỏi; dịch vụ tổ chức tiệc cưới (nghi lễ); dịch 

vụ cho thuê đồ cưới. 
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(210) 4-2015-05577 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.3.5; 2.3.1; A2.3.2; A5.3.13; A5.3.14; 

5.5.1; 25.1.25 
(591) Nâu, đỏ, hồng, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-05578 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.1.25; 25.7.25; 3.13.1; A5.3.13; 

A5.3.14; 2.3.1; A2.3.2 
(591) Đỏ, nâu, trắng, xanh, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-05579 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.9.14 
(591) Nâu đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần quần áo 

trang phục Tinh Tế Nhật Bản  

(VN) 

44A đường 38, khu phố 8, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); cà ra vát (cà vạt); khăn choàng; thắt lưng (trang 
phục). 

 
Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu mặt hàng thời trang (quần áo, giày dép, mũ nón, cà ra 
vát (cà vạt), khăn choàng, thắt lưng); dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm các mặt hàng 
thời trang nêu trên; tổ chức hội chợ triển lãm để bán hàng thời trang nêu trên. 

 

 
(210) 4-2015-05580 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.9.14 
(591) Nâu đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần quần áo 

trang phục Tinh Tế Nhật Bản  

(VN) 

44A đường 38, khu phố 8, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); cà ra vát (cà vạt); khăn choàng, thắt lưng.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu mặt hàng thời trang (quần áo, giày dép, mũ nón, cà ra 
vát (cà vạt), khăn choàng, thắt lưng); dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm các mặt hàng 
thời trang nêu trên; tổ chức hội chợ triển lãm để bán hàng thời trang nêu trên. 

 

 
(210) 4-2015-05581 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần quần áo 

trang phục Tinh Tế Nhật Bản  

(VN) 

44A đường 38, khu phố 8, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); cà ra vát (cà vạt); khăn choàng, thắt lưng.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu mặt hàng thời trang (quần áo, giày dép, mũ nón, cà ra 
vát (cà vạt), khăn choàng, thắt lưng); dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm các mặt hàng 
thời trang nêu trên; tổ chức hội chợ triển lãm để bán hàng thời trang nêu trên. 
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(210) 4-2015-05582 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.9.1 
(591) Cam, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Xu hướng 

Thời trang  (VN) 

128 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ sơ sinh; quần áo trẻ em. 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo trẻ sơ 
sinh, quần áo trẻ em, bình sữa em bé, núm ty cho em bé, ty ngậm cho em bé, máy hút sữa 
cho em bé, máy hâm sữa, máy tiệt trùng bình sữa, ghế nằm trẻ em, ghế ngồi trẻ em, xe 
đẩy em bé, địu em bé, khăn tắm, tăm bông, băng gạc, rơ lưỡi em bé, yếm (xây) em bé, tất 
(vớ) cho bé, bao tay chân cho bé, bô (vệ sinh cho bé), đệm lót bồn cầu cho bé, dụng cụ cắt 
móng tay chân cho bé, máy báo khóc (máy báo em bé khóc), máy tạo ẩm không khí, giày 
dép, nón, phụ kiện tóc, ba lô, túi xách, nôi, giường, cũi, võng, máy đưa võng, chăn, gối, 
nệm, quây cũi, màn (mùng chụp), thanh treo màn, miếng lót, đồ chơi trẻ em; (tất cả dùng 
cho trẻ em). 

 

 
(210) 4-2015-05583 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.9.1; 24.17.5; 24.13.1 
(591) Cam, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Xu hướng 

Thời trang   (VN) 

128 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ sơ sinh; quần áo trẻ em.  
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo trẻ sơ 
sinh, quần áo trẻ em, bình sữa em bé, núm ty cho em bé, ty ngậm cho em bé, máy hút sữa 
cho em bé, máy hâm sữa, máy tiệt trùng bình sữa, ghế nằm trẻ em, ghế ngồi trẻ em, xe 
đẩy em bé, địu em bé, khăn tắm, tăm bông, băng gạc, rơ lưỡi em bé, yếm (xây) em bé, tất 
(vớ) cho bé, bao tay chân cho bé, bô (vệ sinh cho bé), đệm lót bồn cầu cho bé, dụng cụ cắt 
móng tay chân cho bé, máy báo khóc (máy báo em bé khóc), máy tạo ẩm không khí, giày 
dép, nón, phụ kiện tóc, ba lô, túi xách, nôi, giường, cũi, võng, máy đưa võng, chăn, gối, 
nệm, quây cũi, màn (mùng chụp), thanh treo màn, miếng lót, đồ chơi trẻ em; (tất cả dùng 
cho trẻ em). 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1174 

(210) 4-2015-05585 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) DOBIZ  (KR) 

#18, Yangjae-daero 99-gil, Gangdong-gu 
Seoul, South Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần áo lót phụ nữ; quần áo ngủ; quần đùi; yếm; tất cao cổ.  

 

 
(210) 4-2015-05587 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.2; 24.5.5; 26.7.25; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thạch Nhất  

(VN) 

F11, khu phố 5A, phường Tân Biên, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: trụ đá, bàn đá, ghế đá, các loại đá thiên nhiên dùng trong xây dựng, 

tượng đá trang trí, các sản phẩm được gia công, cưa cắt, điêu khắc, trạm trổ từ đá để sử 
dụng trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp và trang trí nội ngoại thất công 
trình.  

 

 
(210) 4-2015-05588 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quảng cáo Như 

ý  (VN) 

40/59B1 Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: áo mưa, bộ đồ đi mưa (quần áo mưa); quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2015-05590 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 24.17.18 
(591) Xanh lục bảo, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giấy SuSu   (VN) 

94/49 đường 185, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, giấy viết, giấy bao gói, giấy thấm.  
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(210) 4-2015-05591 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần may Minh 

Ngọc  (VN) 

Xóm 1, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, 
tỉnh Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: kem dưỡng da, dầu gội, sữa tắm, nước hoa hồng, thuốc nhuộm tóc, 

son môi. 
 
 

 
(210) 4-2015-05592 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh Bếp Rồng Việt  

(VN) 

117 Phan Đình Phùng, phường 17, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp các loại; máy khử mùi; lò vi sóng; lò nướng; chậu rửa dùng cho nhà bếp; 

bồn rửa dùng cho nhà bếp. 
 
 

 
(210) 4-2015-05593 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đỏ, đen 
(731) MILLENNIUM & COPTHORNE 

INTERNATIONAL LIMITED  (SG) 
36 Robinson Road #04-01 City House, 
Singapore 068877 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ khách hàng thân thiết và dịch vụ câu lạc bộ khách hàng cho mục đích 

thương mại, khuyến mãi và/hoặc quảng cáo; các chương trình khách hàng thân thiết có 
phiếu thân thiết và điểm thân thiết mang lại lợi nhuận để thưởng cho các khách hàng 
thường xuyên.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống cho những khách hàng được ưu tiên.  
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(210) 4-2015-05594 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; A25.7.21 (540) 

  

(731) Nguyễn Trần Minh Sơn  (VN) 

637 (số cũ 79/5), khu phố 6, phường Tân 
Biên, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà sữa (trà là thành phần chủ yếu); bánh ngọt; kẹo; kem (lạnh) tráng 

miệng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng phục vụ.  
 

 
(210) 4-2015-05595 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đen, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Phương  (VN) 

14 Cô Giang, phường Hiệp Phú, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 

 
(210) 4-2015-05597 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.15.17; 26.4.8; 

A26.4.6 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

da trời đậm, xanh da trời nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Khang Gia 

Khang  (VN) 

59 Nguyễn Hữu Dật, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới; dịch vụ ngân hàng; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ thẻ 

tín dụng; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; môi giới khách hàng/môi giới tuỳ chỉnh; dịch vụ 
tài chính; trả góp; cho vay; quản lý tài chính; cho vay theo bảo lãnh/cho vay có thế chấp. 
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(210) 4-2015-05598 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Trung Ương 1 - Chi 

nhánh thành phố Hồ Chí Minh  

(VN) 

297/24A Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc kháng viêm không steroid dạng tiêm truyền. 

 

 
(210) 4-2015-05599 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Trung Ương 1 - Chi 

nhánh thành phố Hồ Chí Minh  

(VN) 

297/24A Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc kháng sinh dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2015-05600 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH giáo dục Kết 

nối Toàn cầu   (VN) 

14 Đặng Trần Côn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy tiếng Anh; tư vấn du học, dịch vụ câu lạc bộ tiếng Anh (giáo 

dục); thông tin giáo dục; trường đào tạo (giáo dục); khóa đào tạo từ xa.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
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(210) 4-2015-05601 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.1.1; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Lê Bá Linh  (VN) 

86 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan. 

 
 

 
(210) 4-2015-05602 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A11.3.3; 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5; 

A5.3.15 
(591) Trắng, đen 

(540) 

  

(731) Lê Bá Linh  (VN) 

86 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan.  

 
 

 
(210) 4-2015-05603 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.5.16; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây đậm, nhạt, 

hồng, xanh da trời 
(731) Cơ sở Đại Thành  (VN) 

30A1 Văn Thân, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang. 
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(210) 4-2015-05604 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Xuân 

Phương Dung  (VN) 

Số 9, phố Phúc Thịnh, phường Phúc 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình  

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén bát, nước tẩy rửa bồn cầu, nước lau sàn nhà.  

 

 
(210) 4-2015-05605 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.9; 26.4.4; 26.4.9 (540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Hoàng  (VN) 

Số 304, khu B1 TT Nhà hát Cải lương, 
phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo: đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2015-05606 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH TJB Vina  (VN) 

Lô số 3, khu công nghiệp Thụy Vân, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 22: Túi bằng vải dùng để bao gói. 

 

 
(210) 4-2015-05607 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SARTORI COMPANY  (US) 

107 N. Pleasant View Road, PO Box 
258, Plymouth, WI 53073-0258, United 
States of America  

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 29: Pho mát. 
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(210) 4-2015-05608 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SARTORI COMPANY   (US) 

107 N. Pleasant View Road, PO Box 
258, Plymouth, WI 53073-0258, United 
States of America  

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 29: Pho mát. 

 

 
(210) 4-2015-05609 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Vũ Diệu Thúy  (VN) 

Số nhà 29 phố Bà Triệu, phường Hàng 
Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-05611 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.23; 20.5.7 (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Hiển  (VN) 

48/4/24 đường Quang Trung, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; quần áo may sẵn; bộ quần áo; giày giày cao cổ, giày ống.  
 

 
(210) 

 

4-2015-05612 

 
(220) 

 
13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.7.6 (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Hiển  (VN) 

48/4/24 đường Quang Trung, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 18: Túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; quần áo may sẵn; bộ quần áo; giày; giày cao cổ, giày 
ống.  

 

 
(210) 4-2015-05613 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thuận Phát  (VN) 

Số 84 ngõ 1 đường Giảng Võ, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy ăn. 

 

 
(210) 4-2015-05614 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A3.7.24 
(591) Xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kym Việt  

(VN) 

Số 22 đường Đông Ngạc, Thuỵ Phương, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Tạp dề. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi nhồi bông. 
 

 
(210) 4-2015-05615 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.15.21 
(591) Da cam, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Minh Hương  (VN) 

Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý Yên, 
tỉnh Nam Định  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví. 
 

Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); khăn quàng; cà vạt; giày dép; quần áo thời trang.  
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: túi sách, ví, thắt lưng, khăn quàng, cà vạt, giày dép, quần áo 
thời trang.  

 

 
(210) 4-2015-05616 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 24.15.21; 26.1.10 
(731) Công ty TNHH SOLOHA Việt 

Nam  (VN) 

Số 573, đường Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ: bàn, ghế, giường, tủ, kệ; bộ bàn ghế sofa  
 

Nhóm 37: Thi công công trình xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2015-05617 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 7.3.2; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xám, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va   (VN) 

313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2015-05618 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A25.7.21; A26.11.7; A7.1.12; 7.1.24; 

A26.11.8 
(591) Vàng, cam, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va   (VN) 

313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 
cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn.  

 

 
(210) 4-2015-05619 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 9.9.1 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va   (VN) 

313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2015-05620 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.3.1; 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty TNHH Vật liệu Xây 

dựng Việt Nam   (VN) 

Thôn Xuân Hạ, xã Văn Hóa, huyện 
Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng, cát, gạch, ngói, vữa dùng trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-05621 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.3; A5.11.13; 24.17.5 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần Bông Sen  

(VN) 

117-123 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2015-05622 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần hoá dầu 

Mekong  (VN) 

ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ, chất lỏng bôi trơn.  

 

 
(210) 4-2015-05626 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.23 
(591) Xanh lam, ghi, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần tư vấn 

thương mại Lạc Việt  (VN) 

Tổ dân phố 18B, phường Cổ Nhuế 2, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Đồng hồ đo nước (dụng cụ đo, đồng hồ đo).  
 

Nhóm 35: Kinh doanh mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm, thiết bị ngành 
nước như: ống nhựa, đồng hồ đo nước, máy hàn và máy cắt dùng cho ngành nước, van, tê, 
cút các loại, gioăng cao su, keo dán. 

 

 
(210) 4-2015-05628 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.14 
(591) Trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Châu Doãn Trác  (VN) 

125/3 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi: mô hình nhân vật. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê. 
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(210) 4-2015-05629 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH IPHA Công nghệ  

(VN) 

Thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-05630 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây, xanh tím than, đỏ đậm, đỏ nhạt, 
da cam 

(731) Công ty cổ phần MAX Việt 

Nam  (VN) 

Tầng 18, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; bán đấu giá; thông tin về thương mại; tổ chức triển lãm cho mục 

đích thương mại hoặc quảng cáo; marketing; nghiên cứu thị trường. 
 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; đại lý bất 
động sản; quản lý bất động sản; tư vấn tài chính; dịch vụ đầu tư phát triển bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; cho 
thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-05631 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH I-GLOCAL  (VN) 

Phòng 1206, tầng 12, tòa nhà văn phòng 
IndoChina Plaza Hà Nội, 241 Xuân 
Thủy, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 09: Phầm mềm máy vi tính (ghi sẵn); chương trình máy vi tính. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ kế toán; dịch vụ tư vấn 
kế toán; dịch vụ lập các báo cáo thống kê kế toán; dịch vụ tư vấn thuế; dịch vụ lập bản kê 
khai thuế. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ tư vấn tài chính.  

 
 

(210) 4-2015-05632 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Trắng, vàng đồng, vàng nâu nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm Hạt Vàng  (VN) 

Số 36, ấp Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh 
Trung, thành phố Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã qua chế biến. 
 

 
(210) 4-2015-05633 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.8; A26.11.9; 26.1.1; A1.1.5; 

A1.1.10 
(591) Đen, đỏ sẫm, nâu đỏ, vàng nhạt, ghi 

xám, trắng 
(731) Trần Thị Lan  (VN) 

212/A61 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị sản xuất quần áo giày dép và quần áo; mua bán túi 

xách; mua bán thực phẩm đồ ăn, và đồ uống; mua bán đồng hồ, mắt kính và phụ kiện thời 
trang (vòng đeo tay chân, dây truyền); mua bán hàng thủ công mỹ nghệ (tranh thêu sơn 
mài); mua bán thiết bị điện, điện tử, điện gia dụng (máy xay sinh tố, máy sấy tóc, bàn là). 

 
 

(210) 4-2015-05634 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Trắng, vàng đồng, xanh dương 
(731) Nguyễn Hoàng An  (VN) 

45/10/40 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2015-05638 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.5.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) SANDISK CORPORATION  (US) 

601 McCarthy Boulevard, Milpitas, 
California, 95035. U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Các thiết bị ghi bán dẫn như: mạch tích hợp (vi mạch); băng từ và thẻ mạch 

điện tử; và thiết bị bán dẫn khác như: thẻ nhớ có và không có đèn nháy (đèn fsah); hộp 
băng từ; bộ nắn điện; bộ đổi điện; bộ điều khiển; mô đun đọc, chạy (play) và lưu trữ; và 
thiết bị ngoại vi máy tính; thẻ ghi được tải sẵn (tải trước) diễn tả nội dung về hình ảnh và 
âm thanh; máy đọc/ghi âm thanh và hình ảnh xách tay sử dụng thiết bị bán dẫn như là 
phương tiện ghi; chương trình máy tính dùng cho thiết bị ghi (thẻ) bán dẫn; phần mềm tải 
được và không tải được, cụ thể là phần mềm vận hành máy tính; phần mềm dùng tích hợp 
dữ liệu số vào trong đầu phát tương tác của thiết bị đa phương tiện; phần mềm để tải, 
xem, nghe và chuyển phát các dữ liệu số từ mạng internet; phần mềm truyền phát dữ liệu 
số và nội dung tải được từ thiết bị lưu trữ bất kỳ đến một thiết bị truyền thông điện tử 
khác và ngược lại. 

 

 
(210) 4-2015-05639 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MORGAN, LEWIS & BOCKIUS LLP  

(US) 
1701 Market Street, Philadelphia, PA 
19103, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 

 
(210) 4-2015-05640 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tam Giang 

quán  (VN) 

269 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực 
hiện). 

 

 
(210) 4-2015-05641 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

Tiêu chuẩn A  (VN) 

Số 21 Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp 

cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé; viên thuốc con nhộng dùng 
cho dược phẩm; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; 
dược phẩm dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2015-05642 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.3 
(591) Đỏ cờ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 

thương mại - xuất nhập khẩu 

Minh Ngọc  (VN) 

25 đường 892 Tạ Quang Bửu, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa sổ bằng kim loại; cửa sổ hai cánh bằng kim loại; cửa sổ nâng hạ, cửa lật, 

bức mành bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; cửa quay bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Cửa sổ, không bằng kim loại; cửa sổ hai cánh không bằng kim loại; cửa quay, 
không bằng kim loại; cửa, không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-05643 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 9.9.1; A9.9.5 (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Hiển  (VN) 

48/4/24 đường Quang Trung, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; quần áo may sẵn; bộ quần áo; giày; giày cao cổ, giày 

ống. 
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(210) 4-2015-05644 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất và công nghệ Gia Linh  

(VN) 

Số 5, ngõ 178, đường Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo ngủ; quần áo lót dành cho người lớn (nam và nữ); 

tất đi chân dành cho người lớn (nam và nữ). 
 

 
(210) 4-2015-05645 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh nước uống Đại 

Dương  (VN) 

Số 116, đường Thiên Hộ Dương, khóm 2, 
phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh 
Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước giải khát (đồ uống không cồn), nước hoa quả (đồ 

uống không cồn). 
 

 
(210) 4-2015-05646 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Nâu, vàng, đỏ, xanh dương đậm 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh nhà thuốc Đức 

Thọ Sanh  (VN) 

Số 57, đường 1/5, phường 1, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược thảo, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y tế, 

chế phẩm làm sạch, mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-05648 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Cao Xuân Minh  (VN) 

Số 6, ngõ 1002, đường Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

 
(210) 4-2015-05649 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.1; A5.7.23; 2.3.1; A2.3.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

thương mại sản xuất mỹ phẩm 

Trương Tuyền  (VN) 

Số 11/8/2/85, đường Trục, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-05650 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED   (JP)

1-40, Dojimahama 2-Chome, Kita-Ku, 
Osaka-Shi, Osaka 530-8203, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục liên quan đến nước, môi trường, vệ sinh môi trường và vệ 

sinh; sắp xếp và tiến hành các cuộc hội thảo trong lĩnh vực nước, môi trường, vệ sinh môi 
trường và vệ sinh.  

 
 

 
(210) 4-2015-05651 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) WRANGLER APPAREL CORP.    (US) 

3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, United States of 
America   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và bít tất, mũ nón và khăn trùm đầu, và quần áo lót.  
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(210) 4-2015-05652 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) WRANGLER APPAREL CORP.    (US) 

3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, United States of 
America   

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và bít tất, mũ nón và khăn trùm đầu, và quần áo lót.  

 

 
(210) 4-2015-05653 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) WRANGLER APPAREL CORP.    (US) 

3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, United States of 
America   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và bít tất, mũ nón và khăn trùm đầu, và quần áo lót.  

 

 
(210) 4-2015-05654 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) WRANGLER APPAREL CORP.    (US) 

3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, United States of 
America   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và bít tất, mũ nón và khăn trùm đầu, và quần áo lót.  

 

 
(210) 4-2015-05655 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) WRANGLER APPAREL CORP.    (US) 

3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, United States of 
America   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và bít tất, mũ nón và khăn trùm đầu, và quần áo lót.  
 

 
(210) 4-2015-05656 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) WRANGLER APPAREL CORP.   (US) 

3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và bít tất, mũ nón và khăn trùm đầu, và quần áo lót.  

 

 
(210) 4-2015-05657 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Tuân   (VN) 

Số 2, ngõ 127 Nguyễn Trãi, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nội thất, ngoại thất; dịch vụ thiết kế kiến trúc.  

 

 
(210) 4-2015-05658 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Mạnh Tuân   (VN) 

Số 2, ngõ 127 Nguyễn Trãi, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nội thất, ngoại thất; dịch vụ thiết kế kiến trúc.  

 

 
(210) 4-2015-05659 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.7; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Tuân  (VN) 

Số 2, ngõ 127 Nguyễn Trãi, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nội thất, ngoại thất; dịch vụ thiết kế kiến trúc.  
 

 
(210) 4-2015-05660 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân cơ khí 

thương mại Xuân Thủy  (VN) 

Thôn Hưng Long, xã Thiệu Long, huyện 
Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép.  

 

 
(210) 4-2015-05661 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

giải pháp thông minh Momo  

(VN) 

45 đường số 43, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chất lỏng làm sạch kính chắn gió; chế phẩm làm sáng bóng (chất làm bóng); 

chế phẩm loại bỏ cáu cặn dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm đánh bóng; dầu dùng 
cho mục đích làm sạch.  

 
Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; kính chống lóa mắt: tấm chắn chống lóa mắt; 
thiết bị báo động, chuông báo động, chuông báo cháy.  

 

 
(210) 4-2015-05663 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.3; 1.15.23; A25.3.3 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật công 

nghệ ánh Dương Sài Gòn   (VN) 

123 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ba lô; va li; túi du lịch; cặp học sinh; ví đựng tiền.  
 

Nhóm 25: Giầy dép; quần áo; nón mũ; dây thắt lưng quần; tất vớ.  
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(210) 4-2015-05664 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.1 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật công 

nghệ ánh Dương Sài Gòn   (VN) 

123 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ba lô; va li, túi du lịch; cặp học sinh; ví đựng tiền.  
 

Nhóm 25: Giầy dép; quần áo; nón mũ; dây thắt lưng quần; tất vớ.  
 

 
(210) 4-2015-05665 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; 5.7.21 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Thị 

Thanh Thủy  (VN) 

Số 252B, đường Nguyễn Văn Tư, phường 
7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm (dầu dừa dùng để gội đầu, xức tóc, chăm sóc da).  
 

Nhóm 29: Dầu dừa tinh khiết (dùng trong chiên xào, nấu nướng); dầu dừa nguyên chất; 
dầu dừa thô, bột sữa dừa.  

 

 
(210) 4-2015-05666 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.9.1; 1.15.15; 5.7.21; 5.3.7 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Thị 

Thanh Thủy  (VN) 

Số 252B, đường Nguyễn Văn Tư, phường 
7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ Phẩm (dầu dừa dùng để gội đầu, xức tóc, chăm sóc da).  
 

Nhóm 29: Dầu dừa tinh khiết (dùng trong chiên xào, nấu nướng); dầu dừa nguyên chất; 
dầu dừa thô; bột sữa dừa.  

 
 

 
(210) 4-2015-05667 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Lý Thơ Hỷ   (VN) 

42/17 Trần Thiện Chánh, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn trải bàn và trải giường, chăn, mÒn bông, khăn phủ giường (drap), gối, áo 

gối. 
 
 

 
(210) 4-2015-05668 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.1.25; 25.7.25 
(591) Hồng, xám, vàng 

(540) 

  

(731) Lý Thơ Hỷ  (VN) 

42/17 Trần Thiện Chánh, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 24:  Khăn trải bàn và trải giường, chăn, mÒn bông, khăn phủ giường (drap), gối, áo 

gối. 
 
 

 
(210) 4-2015-05669 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 

Vinh  (VN) 

Số 291/4, ấp An Lộc Thị, xã An Thạnh, 
huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý: vàng, bạc; đồ trang sức; đá quý; kim cương; dây chuyền (đồ 

trang sức, đồ kim hoàn). 
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(210) 4-2015-05670 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Phương 

Thảo  (VN) 

Số 134, Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý: vàng, bạc; đồ trang sức; đá quý; kim cương; dây chuyền (đồ 

trang sức, đồ kim hoàn). 
 
 

 
(210) 

 

4-2015-05672 

 
(220) 

 
16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Ngô Trọng Huy  (VN) 

264B Bạch Đằng, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo (trang phục); đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); thắt lưng 

đựng tiền (trang phục); găng tay (trang phục).  
 
 

 
(210) 4-2015-05673 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) CTRIP.COM INTERNATIONAL, LTD.  

(KY) 
Ugland House, P.O. Box 309, George 
Town, Cayman Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; thông tin về giao thông; vận tải; tham quan (du lịch); 

cho thuê xe cộ; sắp xếp các chuyến du lich; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hoá); đặt 
chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ dẫn lái; thông tin về kho chứa.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quán cà phê; 
quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ; khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; cho thuê nhà 
di động; đặt chỗ khách sạn; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ).  
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(210) 4-2015-05674 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.4; 2.1.2 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh lam, vàng nhũ, ghi 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Thị Kim 

Hoa  (VN) 

Khu Hưng Hoà, phường Cộng Hòa, thị 
xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu, thạch hoa quả, thạch dừa, hạt hướng dương đã qua chế biến.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát có ga đóng chai, nước hoa quả, nước uống tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Mua bán thạch rau câu, thạch dừa, thạch hoa quả, bánh, kẹo, cà phê, thuốc lá, 
kem lạnh các loại, đồ uống, bia, rượu, nước hoa quả ép, đồ ăn được chế biến sẵn, hạt 
hướng dương, hạt điều.  

 

 
(210) 4-2015-05675 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.4; 2.1.2 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh lam, vàng nhũ, ghi 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Thị Kim 

Hoa  (VN) 

Khu Hưng Hoà, phường Cộng Hoà, thị 
xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu, thạch hoa quả, thạch dừa.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát có ga đóng chai, nước hoa quả, nước uống tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Mua bán thạch rau câu, thạch dừa, thạch hoa quả, bánh, kẹo, cà phê, thuốc lá, 
kem lạnh các loại, đồ uống, bia, rượu, nước hoa quả ép, đồ ăn được chế biến sẵn, hạt 
hướng dương, hạt điều.  
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(210) 4-2015-05676 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Rồng 

Vàng  (VN) 

Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn vecni, matit phủ bề mặt kim loại. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường (matit phủ tường). 
 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu sơn, vecni, matit.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-05677 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Anh Vân  (VN) 

Số 27, ngõ 201/1/4, đường Thụy Phương, 
xã Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy ép trái cây; máy vắt cam; máy xay đa năng; máy xay sinh tố; máy xay 

thịt; máy làm sữa đậu nành. 
 

Nhóm 11: ấm siêu tốc chạy điện; bếp điện từ; nồi cơm điện; lẩu điện; máy làm sữa chua; 
lò nướng; quạt điện các loại; nồi áp suất chạy điện. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05678 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4; A25.3.3 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hai Tư Giờ  

(VN) 

166 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc: tủ, giường, bàn, ghế, kệ, hệ thống kệ chứa hàng.  
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(210) 4-2015-05679 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 25.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Bảo Thịnh  (VN) 

740G Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, túi đeo lưng, túi dụng cụ (túi rỗng). 

 

 
(210) 4-2015-05680 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A9.7.19; 26.1.1 
(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Cường  (VN) 

Xóm 21, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh 
Lưu, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; hương liệu cho bánh ngọt, trừ tinh dầu; bột để làm bánh 

ngọt; kem lạnh; bột mì. 
 

 
(210) 4-2015-05682 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.10; A26.4.24; 1.7.6 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải Yến Bird  

(VN) 

Số 01H Quân Trấn, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, nhà dưỡng lão, nhà hàng ăn uống, nhà hàng giải 

khát, quán rượu nhỏ.  
 

 
(210) 4-2015-05684 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Hội Nghệ nhân và Thương 

hiệu Việt Nam  (VN) 

Số 8, ngõ 256 đường Xuân Đỉnh, phường 
Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 41: Hoạt động văn hóa.  
 
 

 
(210) 4-2015-05685 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 26.2.3; 26.2.1; 7.1.6 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nhà bếp Sài Gòn  

(VN) 

237 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không phí; thiết bị khử mùi không khí; bếp ga; bếp điện; bếp từ; 

bình nóng lạnh; quạt điện; thiết bị sưởi ấm (dùng điện); tủ lạnh; lò vi sóng; vòi hoa sen; 
bồn rửa; chậu rửa gắn cố định; chậu vệ sinh; buồng tắm gương sen (có vách ngăn đóng 
kín); thiết bị hong khô tay dùng cho phòng vệ sinh; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; máy 
sấy bát đĩa.  

 
 

 
(210) 4-2015-05689 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; A26.11.12; A25.3.13 
(591) Xanh lá cây, vàng nâu, trắng, đen 
(731) MCCORMICK & COMPANY, 

INCORPORATED  (US) 
18 Loveton Circle, Sparks, Maryland 
21152-6000, U.S.A  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 30: Thảo mộc đã bảo quản (gia vị), gia vị, và hỗn hợp gia vị. 

 
 

 
(210) 4-2015-05690 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.1; A25.3.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển 
(731) McCORMICK & COMPANY, 

INCORPORATED   (US) 
18 Loveton Circle, Sparks, Maryland 
21152-6000, U.S.A  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 30: Thảo mộc đã bảo quản (gia vị), gia vị, và hỗn hợp gia vị. 
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(210) 4-2015-05692 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) LINFOX AUSTRALIA PTY LTD  

(AU) 
55 English Street, Essendon Fields, 
Victoria 3041, Australia  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý hàng tồn kho; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc 

công nghiệp; dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh được lưu trữ trên máy tính về các 
thùng hàng đang quá cảnh cho mục đích theo dõi tình trạng của các thùng hàng đó; cho 
thuê không gian quảng cáo; quản lý dự án, cụ thể là cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý kinh 
doanh và hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp. 

 
 

 
(210) 4-2015-05694 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) LINFOX AUSTRALIA PTY LTD  

(AU) 
55 English Street, Essendon Fields, 
Victoria 3041, Australia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý hàng tồn kho; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc 

công nghiệp, dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh được lưu trữ trên máy tính về các 
thùng hàng đang quá cảnh cho mục đích theo dõi tình trạng của các thùng hàng đó; cho 
thuê không gian quảng cáo; quan lý dự án, cụ thể là cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý kinh 
doanh và hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp.  

 
 

 
(210) 4-2015-05696 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(731) LINFOX AUSTRALIA PTY LTD  

(AU) 
55 English Street, Essendon Fields, 
Victoria 3041, Australia  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển, đóng gói và lưu kho hàng hóa; xếp hàng vào kho; dịch vụ cho 

thuê kho chứa hàng; dịch vụ chuyên chở hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa và vận 
tải; cho thuê xe cộ; dịch vụ theo dõi quá trình vận tải hàng hóa qua máy tính. 
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(210) 4-2015-05697 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) LINFOX AUSTRALIA PTY LTD  

(AU) 
55 English Street, Essendon Fields, 
Victoria 3041, Australia  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển, đóng gói và lưu kho hàng hóa; xếp hàng vào kho; dịch vụ cho 

thuê kho chứa hàng; dịch vụ chuyên chở hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa và vận 
tải; cho thuê xe cộ; dịch vụ theo dõi quá trình vận tải hàng hóa qua máy tính. 

 
 

 
(210) 4-2015-05698 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) LINFOX AUSTRALIA PTY LTD  

(AU) 
55 English Street, Essendon Fields, 
Victoria 3041, Australia  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển, đóng gói và lưu kho hàng hóa; xếp hàng vào kho; dịch vụ cho 

thuê kho chứa hàng; dịch vụ chuyên chở hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa và vận 
tải; cho thuê xe cộ; dịch vụ theo dõi quá trình vận tải hàng hóa qua máy tính. 

 
 

 
(210) 4-2015-05699 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.3; A5.3.14; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ nông 

nghiệp Hợp Lực  (VN) 

45/1 Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; phân ủ, phân trộn; phân bón làm từ bột cá; than 

bùn (phân bón), xỉ (phân bón). 
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(210) 4-2015-05702 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6; A5.5.20; A25.7.6 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển, đỏ cam, 

vàng 
(731) PRIME COLOR VISION CO., LTD.  

(KR) 
76, Bopyeong-gil, Changpyeong-myeon, 
Damyang-gun, Jeollanam-do, Republic 
of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính bảo hộ; thấu kính; kính đeo mắt (quang học); kính áp tròng; kính đeo 

trong nhà hát; kính râm; thấu kính dùng cho kính râm; kính bảo hộ dùng khi có tuyết; 
kính bảo hộ dùng khi trượt tuyết (kính trượt tuyết); kính bảo hộ cho thể thao; bao kính 
đeo mắt và bao kính râm; thấu kính đeo mắt; hộp đựng kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; 
gọng kính đeo mắt và gọng kính râm; kính đeo khi xem Opera; thiết bị rửa kính áp tròng; 
hộp đựng kính áp tròng; kính phân cực; ống nhòm.  

 

 
(210) 4-2015-05704 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.3; 5.13.4; 25.1.25; 2.1.22; 2.1.4 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng 
(731) Phạm Văn Đông  (VN) 

Xóm Giữa, thôn Tu Lễ, xã Kim Đường, 
huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán rượu gạo.  
 

 
(210) 4-2015-05705 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.3.1; 2.3.1 
(591) Đen, hồng, xanh dương nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư Nam 

Khang  (VN) 

Số nhà 30A, ngõ 131, đường Hồng Hà, 
phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1204 

(210) 4-2015-05706 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) TOSHIBA ELEVATOR KABUSHIKI 

KAISHA  (JP) 
72-34, Horikawa-cho, Saiwai-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nâng (thang máy).  
 

Nhóm 09: Hệ thống cung cấp năng lượng liên tục cho máy nâng (thang máy) bao gồm 
thiết bị điều khiển và ắc quy điện.  

 

 
(210) 4-2015-05707 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.4.1; 3.4.13; 5.7.3; 25.1.6; 26.1.5; 

A5.5.20 
(591) Xanh da trời, đen, đỏ đậm, vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Bính Hạnh   (VN) 

209/14 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm tươi sống, động vật sống (có nguồn gốc hợp pháp).  

 

 
(210) 4-2015-05714 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; 11.1.22; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh da trời, vàng nhạt, nâu, trắng 
(731) COMMUNE HOLDINGS LIMITED  

(HK) 
Unit C, 5/F, Por Mee Factory Building, 
500 Castle Peak Road, Kowloon, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ quán rượu; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 
dịch vụ cung cấp thức ăn mang đi do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn nhanh 
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do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện cho 
các bên tư nhân; dịch vụ chuẩn bị thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-05715 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.1.6; 20.5.25; 24.3.1; A24.3.7 
(591) Đỏ, trắng, vàng, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất bánh Thuận 

Phát  (VN) 

690 Lý Thường Kiệt, phường 5, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy bơ. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh quy bơ. 
 

 
(210) 4-2015-05716 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.13.1; 15.1.13 
(591) Đỏ cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại sản xuất Thiên 

Hiếu  (VN) 

381/88 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng.  

 

 
(210) 4-2015-05717 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.5.21; 3.7.17; 24.13.1; 2.9.1; 15.1.13 
(591) Mực tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại sản xuất Thiên 

Hiếu  (VN) 

381/88 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Dông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng.  
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(210) 4-2015-05718 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 

sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm.  
 

 
(210) 4-2015-05719 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 1.15.11; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt, xanh da trời, trắng 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế), chế 

phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm làm mềm vải 
(dùng để giặt); chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn, vết màu; hồ bột để giặt 
là; chế phẩm để giặt quần áo và hàng dệt bằng tay; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm để 
làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài; xà phòng; xà phòng làm sáng bóng 
vải, sợi, hàng dệt; chế phẩm để rửa bát đĩa; khăn giấy được ngâm tẩm chế phẩm và chất 
để làm sạch và đánh bóng (thuộc nhóm này); phấn thoa thân thể (mỹ phẩm); nước xức tóc 
vâ nước xức cơ thể; mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da dầu và 
tóc; dầu gội đầu, dầu xả và dâu dưỡng tóc (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc tóc để gỡ rối 
và ngăn rối tóc (mỹ phẩm); thuốc đánh răng; chế phẩm chải sạch răng và xúc miệng 
(không dùng cho mục đích y tế); nước xúc miệng (không dùng cho mục đích y tế); chế 
phẩm chăm sóc để trang điểm không chứa dược chất; mỹ phẩm làm đẹp để tắm thường và 
tắm vòi hoa sen; dầu (gel) để tắm thường và tắm vòi hoa sen; mỹ phẩm chăm sóc dùng 
cho trẻ em; mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm cạo râu; dầu (mỹ phẩm), kem bôi và nước 
xức để chăm sóc tóc, thân thể và da; dầu (mỹ phẩm) và kem (mỹ phẩm), chế phẩm khử 
mùi cơ thể (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm; nước hoa; phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ 
phẩm); miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm và khăn lau mỹ phẩm được tẩm chất 
làm sạch dùng cho mục đích mỹ phẩm; miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc 
khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chế phẩm làm sạch (dùng cho mục đích 
mỹ phẩm); bông và bông tăm (dùng cho mục đích mỹ phẩm).  

 
Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích vệ sinh); chế phẩm làm sạch dùng trong gia 
đình, cụ thể là chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế); chất tẩy uế, chất diệt khuẩn, 
chế phẩm khử trùng, sát khuẩn dùng cho mục đích làm sạch trong gia đình; thuốc xua 
đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc trừ sâu; thuốc diệt các loại ấu trùng; chế phẩm khử mùi và 
làm thơm dùng cho quần áo và hàng dệt.  
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Nhóm 19: Tấm chắn côn trùng (không bằng kim loại) cho cửa sổ và cửa ra vào.  
 

Nhóm 24: Màn che (bằng vải) và rèm cửa sổ và cửa ra vào (được tẩm thuốc trừ sâu hoặc 
thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ); màn và rèm chống muỗi.  

 

 
(210) 4-2015-05722 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) EUROPEAN FOOD PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
291 Moo 10 Poochaosamingprai Road, 
South Samrong, Prapradang, 
Samutprakarn 10130, Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2015-05723 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.3.1; 26.13.1 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) EUROPEAN FOOD PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
291 Moo 10 Poochaosamingprai Road, 
South Samrong, Prapradang, 
Samutprakarn 10130, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2015-05724 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) EUROPEAN FOOD PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
291 Moo 10 Poochaosamingprai Road, 
South Samrong, Prapradang, 
Samutprakarn 10130, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt. 
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(210) 4-2015-05725 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A25.3.11; A5.3.15 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) EUROPEAN FOOD PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
291 Moo 10 Poochaosamingprai Road, 
South Samrong, Prapradang, 
Samutprakarn 10130, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thạch cho thực phẩm. 
 

Nhóm 30: Thạch (bánh kẹo). 
 

 
(210) 4-2015-05726 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) EUROPEAN FOOD PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
291 Moo 10 Poochaosamingprai Road, 
South Samrong, Prapradang, 
Samutprakarn 10130, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thạch cho thực phẩm.  
 

Nhóm 30: Thạch (bánh kẹo).  
 

 
(210) 4-2015-05727 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.4.24; A26.11.8; 25.1.5 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) EUROPEAN FOOD PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
291 Moo 10 Poochaosamingprai Road, 
South Samrong, Prapradang, 
Samutprakarn 10130, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh dẹt nhỏ.  
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(210) 4-2015-05728 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đen, trắng, xám 
(731) EUROPEAN FOOD PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
291 Moo 10 Poochaosamingprai Road, 
South Samrong, Prapradang, 
Samutprakarn 10130, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh dẹt nhỏ.  

 
 

 
(210) 4-2015-05729 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A8.1.22; 5.7.20 
(731) EUROPEAN FOOD PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
291 Moo 10 Poochaosamingprai Road, 
South Samrong, Prapradang, 
Samutprakarn 10130, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Kẹo cao su. 

 
 

 
(210) 4-2015-05730 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH Minh Hoàng Thơ  

(VN) 

99 hương lộ Ngọc Hiệp, phường Ngọc 
Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, thuốc lào, lương thực, thực phẩm, 

sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; đại lý du lịch; điều hành chuyến (tour) du lịch. 
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; 
dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-05731 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 3.7.17 
(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển xuất 

nhập và đầu tư Việt Mỹ  (VN) 

Nhà 17-2, khu đô thị mới Sài Đồng, 
phường Phúc Đồng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe máy điện; xe đạp; xe đạp điện; phụ tùng xe máy, xe đạp thuộc 

nhóm 12. 
 

 
(210) 4-2015-05732 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) EUROPEAN FOOD PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
291 Moo 10 Poochaosamingprai Road, 
South Samrong, Prapradang, 
Samutprakarn 10130, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thạch cho thực phẩm.  
 

Nhóm 30: Thạch (bánh kẹo). 
 
 

 
(210) 4-2015-05734 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) EUROPEAN FOOD PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
291 Moo 10 Poochaosamingprai Road, 
South Samrong, Prapradang, 
Samutprakarn 10130, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh dẹt nhỏ.  
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(210) 4-2015-05735 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.6; 26.13.1; 15.7.15 
(731) EUROPEAN FOOD PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
291 Moo 10 Poochaosamingprai Road, 
South Samrong, Prapradang, 
Samutprakarn 10130, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quế. 

 

 
(210) 4-2015-05736 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SP. Z 

O.O.  (PL) 
Ul. Nocznickiego 31 PL-01-918 
Warszawa 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-05737 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SP. Z 

O.O.  (PL) 
ul. Nocznickiego 31 PL-01-918 
Warszawa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-05738 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.2; 3.13.21; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, vàng, da cam, hồng tím 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Châu 

Phúc  (VN) 

260/1 Bà Hạt, phường 9, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-05739 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 25.5.1 
(731) LUN-YUAN ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
No. 33, Renhuagong 18th Rd., Dali 
Dist., Taichung City 412, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy dập nổi; máy cắt cáp; máy 

tách vỏ cáp; bơm thủy lực. 
 

 
(210) 4-2015-05740 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) FENG JING YAN  (CN) 

No.224, HaiNanDao Road, Huangdao 
District, Qingdao, Shandong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; vali xách tay; vật liệu giả da; ô; ví bỏ túi. 

 

 
(210) 4-2015-05741 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.17; 26.1.2; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh dương, da cam, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vạng Linh   (VN) 

101A Đỗ Xuân Hợp, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục lót phụ nữ; quần áo. 

 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1213 

(210) 4-2015-05742 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động; tai nghe không dây dùng cho 
điện thoại thông minh; tai nghe không dây dùng cho máy tính bảng; pin có thể sạc được; 
thiết bị sạc pin; bao bằng da dùng cho điện thoại di động; bao bằng da dùng cho điện 
thoại thông minh; bao bằng da dùng cho máy tính bảng; bao lật bảo vệ dùng cho điện 
thoại di dộng; bao lật bảo vệ dùng cho điện thoại thông minh; bao lật bảo vệ dùng cho 
máy tính bảng; máy tính bảng; máy thu hình; linh kiện điện tử âm thanh cụ thể hệ thống 
âm thanh nổi; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình bằng kỹ thuật số; đầu đĩa DVD; màn 
hình đi ốt phát quang; màn hình (phần cứng máy tính); kính 3D, máy vi tính; máy in dùng 
với máy tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính (có thể tải 
xuống được). 

 

 
(210) 4-2015-05743 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động; tai nghe không dây dùng cho 
điện thoại thông minh; tai nghe không dây dùng cho máy tính bảng; pin có thể sạc được; 
thiết bị sạc pin; bao bằng da dùng cho điện thoại di động; bao bằng da dùng cho điện 
thoại thông minh; bao bằng da dùng cho máy tính bảng; bao lật bảo vệ dùng cho điện 
thoại di dộng; bao lật bảo vệ dùng cho điện thoại thông minh; bao lật bảo vệ dùng cho 
máy tính bảng; máy tính bảng; máy thu hình; linh kiện điện tử âm thanh cụ thể hệ thống 
âm thanh nổi; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình bằng kỹ thuật số; đầu đĩa DVD; màn 
hình đi ốt phát quang; màn hình (phần cứng máy tính); kính 3D, máy vi tính; máy in dùng 
với máy tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính (có thể tải 
xuống được). 
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(210) 4-2015-05744 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động; tai nghe không dây dùng cho 
điện thoại thông minh; tai nghe không dây dùng cho máy tính bảng; pin có thể sạc được; 
thiết bị sạc pin; bao bằng da dùng cho điện thoại di động; bao bằng da dùng cho điện 
thoại thông minh; bao bằng da dùng cho máy tính bảng; bao lật bảo vệ dùng cho điện 
thoại di dộng; bao lật bảo vệ dùng cho điện thoại thông minh; bao lật bảo vệ dùng cho 
máy tính bảng; máy tính bảng; máy thu hình; linh kiện điện tử âm thanh cụ thể hệ thống 
âm thanh nổi; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình bằng kỹ thuật số; đầu đĩa DVD; màn 
hình đi ốt phát quang; màn hình (phần cứng máy tính); kính 3D, máy vi tính; máy in dùng 
với máy tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính (có thể tải 
xuống được). 

 

 
(210) 4-2015-05745 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động; tai nghe không dây dùng cho 
điện thoại thông minh; tai nghe không dây dùng cho máy tính bảng; pin có thể sạc được; 
thiết bị sạc pin; bao bằng da dùng cho điện thoại di động; bao bằng da dùng cho điện 
thoại thông minh; bao bằng da dùng cho máy tính bảng; bao lật bảo vệ dùng cho điện 
thoại di dộng; bao lật bảo vệ dùng cho điện thoại thông minh; bao lật bảo vệ dùng cho 
máy tính bảng; máy tính bảng; máy thu hình; linh kiện điện tử âm thanh cụ thể hệ thống 
âm thanh nổi; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình bằng kỹ thuật số; đầu đĩa DVD; màn 
hình đi ốt phát quang; màn hình (phần cứng máy tính); kính 3D, máy vi tính; máy in dùng 
với máy tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính (có thể tải 
xuống được). 
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(210) 4-2015-05748 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Võ Công Vinh  (VN) 

664/21 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo, dạy nghề thẩm mỹ; cung cấp các chương trình giáo dục và đào tạo. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu (quán bar). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc 
đẹp; dịch vụ xoa bóp (massage); dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 
 

 
(210) 4-2015-05749 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.7.25; A25.1.10; 25.1.25 
(591) Đen, xanh lam, trắng 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(Vinamilk)  (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); sữa chua đông lạnh; trà; cà phê. 

 
 

 
(210) 4-2015-05751 (220) 16.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4; A26.11.8 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần VINACAFE 

Biên Hòa  (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hôa, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát; đồ uống không cồn; nước uống đóng chai; nước uống tăng lực; 

nước uống có ga. 
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(210) 4-2015-05753 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Quốc Hùng  

(VN) 

F7/24A ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 

 
(210) 4-2015-05754 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.1; 25.5.25; A26.4.24 
(591) Đen, vàng, đỏ, ghi 
(731) Công ty TNHH Thông Hiệp Đắk 

Nông    (VN) 

Thôn 1, xã §¾k Wer, huyện §¾k R'LÊp, 
tỉnh Đắk Nông  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-05755 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.1; 3.7.16 (540) 

  

(731) Phan Thị Ngọc   (VN) 

Thôn Châu Xá, xã Thanh Long, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-05756 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A25.3.3 
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần EULAB 

HOLDING   (VN) 

Tầng 16, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.   
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Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, dụng cụ y tế  
 

 
(210) 4-2015-05758 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần EULAB 

HOLDING   (VN) 

Tầng 16, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.   
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, dụng cụ y tế  
 

 
(210) 4-2015-05759 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần EULAB 

HOLDING  (VN) 

Tầng 16, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, dụng cụ y tế. 
 

 
(210) 4-2015-05764 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; A25.7.22; 3.6.1; A25.7.3 
(591) Xanh lam, vàng nâu, đỏ, xanh lá cây 

nhạt, xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Eulab 

Holding  (VN) 

Tầng 16, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, dụng cụ y tế.  
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(210) 4-2015-05765 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 25.1.6 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm TD Hoa 

Sen  (VN) 

67 đường số 5, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da, kem dưỡng da tay và móng tay, sữa tắm, nước hoa, dầu hấp tóc, 

gel vuốt tóc, chế phẩm duỗi tóc.  
 

Nhóm 08: Dụng cụ uốn lông mi. 
 

Nhóm 21: Nùi bông để thoa phấn (bông phấn trang điểm). 
 
 

(210) 4-2015-05766 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.5.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Đức Thanh  

(VN) 

67 đường số 5, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem dưỡng da tay và móng tay; sữa tắm; nước hoa; dầu hấp 

tóc; gel vuốt tóc; chế phẩm duỗi tóc.  
 

Nhóm 08: Dụng cụ uốn lông mi.  
 

Nhóm 16: Hộp giấy ( dùng để đựng mỹ phẩm).  
 

Nhóm 21: Nùi bông để thoa phấn (bông phấn trang điểm); chai thủy tinh (dùng để đựng 
mỹ phẩm); hộp thủy tinh (dùng để đựng mỹ phẩm); chai nhựa (dùng để đựng mỹ phẩm); 
hộp nhựa (dùng để đựng mỹ phẩm).  

 
 

(210) 4-2015-05767 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.3.1; 1.15.24; 1.3.2; 3.9.15; 10.3.7; 

A25.3.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Minh Phúc - 

Chả mực Hạ Long  (VN) 

¤ số 12 lô B12, khu đô thị cột 5, cột 8, 
phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Chả mực, chả cá, chả tôm, cá thu héo (đã qua chế biến). 
 

 
(210) 4-2015-05768 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.3.2; 1.3.1; 3.9.15; 10.3.7; 1.15.24; 

26.1.1; A25.3.3 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Minh Phúc - 

Chả mực Hạ Long  (VN) 

¤ số12 lô B12 khu đô thị cột 5, cột 8, 
phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán chả mực, chả cá, chả tôm, cá thu héo (đã qua chế biến). 

 

 
(210) 4-2015-05769 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Thuận Thành  (VN) 

Đội 3, xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều, 
tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch ốp lát trang trí bằng gốm sứ, gạch ngói 

đất sét nung; gạch ngói đất sét nung có tráng men. 
 

 
(210) 4-2015-05772 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 26.3.2; 24.13.1; A17.3.2 
(591) Trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH Nguyễn 

Linh   (VN) 

Số 169 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng, dịch vụ nghiên cứu pháp luật, dịch vụ giải quyết tranh chấp 

ngoài tòa án, tư vấn về sở hữu trí tuệ.  
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(210) 4-2015-05773 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A3.7.24; 3.7.8; 24.1.1; 25.5.2 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, cam, vàng cam, đen, trắng, 

xám, xanh, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Lê Văn Dũng  (VN) 

Xóm Cuối, thôn Chi Nê, xã Trung Hòa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược dùng cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-05774 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Bách Việt   (VN) 

146 ngõ 230 Định Công Thượng, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-05775 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Bách Việt   (VN) 

146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-05777 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A25.3.3; A11.1.2; A26.11.8 
(591) Vàng, hồng, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Baby  

(VN) 

191 Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền. 

 

 
(210) 4-2015-05778 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; A26.11.8; 

A26.11.12; 25.5.2 
(591) Xanh, đỏ, da cam 

(540) 

  

(731) Hiệp hội sản xuất và kinh 

doanh lụa Nha Xá  (VN) 

Thôn Nha Xá, xã Mộc Nam, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam  

 
(511)   Nhóm 22: Kén tằm. 
 

Nhóm 23: Sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; tơ tằm đã xe. 
 

Nhóm 24: Vải lụa; vải lụa dùng cho mẫu in hoa; khăn lụa. 
 

 
(210) 4-2015-05779 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ngọc Hân Hân  (VN) 

313 ấp Long Khánh 3, xã Tam Phước, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-05780 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ngọc Hân Hân  (VN) 

313 ấp Long Khánh 3, xã Tam Phước, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-05781 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ngọc Hân Hân  (VN) 

313 ấp Long Khánh 3, xã Tam Phước, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-05782 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại tổng hợp Hồng Anh  (VN) 

Số 107 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm nội thất như: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, gương. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, gương, chăn, ga, gối, nệm, 
ván lót sàn, giấy dán tường. 

 
Nhóm 37: Thi công trang trí nội thất. 

 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất.  

 

 
(210) 4-2015-05783 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Happymom Việt 

Nam  (VN) 

Số 9, hẻm 24/27, ngõ Thổ Quan, phố 
Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải; khăn lau mặt bằng vải; giẻ lau kính (khăn lau); khăn tay bỏ 

túi bằng vải; khăn vải để tấy trang. 
 

Nhóm 35: Mua bán khăn vải đa năng, thời trang, mỹ phẩm, giày dép. 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1223 

(210) 4-2015-05784 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Phú 

Minh Châu  (VN) 

Thôn Kim Châu 2, xã An Châu, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán thực phẩm chức năng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05785 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ Phú 

Minh Châu   (VN) 

Thôn Kim Châu 2, xã An Châu, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán thực phẩm chức năng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05786 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 21.1.16 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, 

trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Nữ 

Thần  (VN) 

352/31 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê, kẹo dừa, mứt, bánh kẹo, tinh bột cho thực phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: trà, cà phê, kẹo dừa, dầu dừa, tinh bột, 
mứt và bánh kẹo các loại. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; dịch vụ kinh doanh quán cà phê giải 
khát; dịch vụ kinh doanh khách sạn lưu trú. 
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(210) 4-2015-05787 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ DHA 

Việt Nam  (VN) 

Cụm 1, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị nạp ắc quy, máy nạp ắc quy.  

 

 
(210) 4-2015-05788 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất-

thương mại Hi Ki Food  (VN) 

621/2/14 khu phố 7, hương lộ 2, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 

 

 
(210) 4-2015-05789 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; A17.3.2; 25.3.1 
(591) Xanh lá cây nhạt, trắng, xanh lá cây đậm

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cân điện tử 

Hưng Thịnh Phát  (VN) 

13 đường D1, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Cân điện tử; cân phân tích; cân công nghiệp; linh kiện cân điện tử.  

 

 
(210) 4-2015-05790 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 3.7.17; A3.7.24 
(731) WELCRON CO., LTD.  (KR) 

12, Digital-ro 27-gil, Guro-gu, Seoul, 
152-848 Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn lông vịt, vỏ đệm, áo gối, chăn du lịch, chăn bông; vỏ chăn, mÒn bông 

bằng vải dệt, tấm trải phủ giường, chăn, khăn trải giường (vải dệt), khăn trải giường bằng 
vải lanh, khăn phủ giường, vỏ nệm, chăn bằng sợi đan, vải bông, vải sợi tổng hợp. 
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(210) 4-2015-05791 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.13.4; 24.1.1; 25.5.1; 5.7.1; 25.1.25 
(591) Trắng, xanh côban, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng và thương mại Phương 

Anh  (VN) 

Số 900 tổ dân phố 9, phường Mường 
Thanh, thành phố Biên Phủ, tỉnh Điện 
Biên 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống các loại. 

 

 
(210) 4-2015-05792 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A3.9.24; 1.15.24; 26.1.6; 1.15.21; 

26.13.1 
(591) Lục lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sự kiện và quảng cáo Blue 

Wings  (VN) 

47 xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại và 

quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức hội chợ thương mại 
cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; sản xuất phim quảng cáo; 
quan hệ công chúng; dịch vụ khuyến mại; quảng cáo trên truyền hình.  

 

 
(210) 4-2015-05793 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Huấn  (VN) 

117/9 Vườn Chuối, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng internet; dịch vụ thương mại điện tử, 

cụ thể: lập danh mục sản phẩm, đặt hàng, tư vấn quản lý kinh doanh, nghiên cứu thị 
trường, phân phối hàng hóa, trung gian phân phối hàng hóa và tư vấn kinh doanh hiệu 
quả. 
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(210) 4-2015-05794 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A25.7.21 
(591) Cam, đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Huấn   (VN) 

117/9 Vườn Chuối, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường hàng không, đường bộ, đường biển; dịch vụ 

chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; cho thuê xe. 
 

 
(210) 4-2015-05795 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Kota Vina  

(VN) 

134 phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Ăng ten thu phát sóng vô tuyến điện; dây cáp điện; dây cáp đồng trục; đầu nối 

cho dây điện; máy vi tính; sợi cáp quang. 
 

 
(210) 4-2015-05796 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư công 

nghệ và thiết bị HT  (VN) 

Nhà số 6, ngõ 123, đường Hoàng Quốc 
Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Các loại van đường ống nước, bằng kim loại hoặc hợp kim như: van cổng, van 

một chiều, van giảm áp, van xả khí, van chống va, van phao, van báo động, van bướm. 
 

 
(210) 4-2015-05797 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Nữ Hạnh  (VN) 

Thôn 4, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc 
Hồi, tỉnh Kon Tum 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; các loại đồ uống trên cơ sở cà phê, chè, ca cao, sô cô 

la; các loại bánh làm từ bột mỳ như bánh mỳ, bánh ngọt, bánh xốp. 
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(210) 4-2015-05798 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh lam, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hà Nội IEC  (VN) 

Tầng 3, tòa nhà Sapphire, 163 Bà Triệu, 
phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-05799 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.1.15; A1.1.10; A1.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh đậm, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Diễm  (VN) 

Thôn 3, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận 
Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 40: May quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-05800 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty liên doanh Phạm - 

Asset  (VN) 

Lô D4/1, đường 1B, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh snack.  

 

 
(210) 4-2015-05801 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty liên doanh Phạm - 

Asset  (VN) 

Lô D4/1, đường 1B, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Bánh snack. 
 

 
(210) 4-2015-05802 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất - thương mại và dịch 

vụ Bigrafa   (VN) 

33B Phạm Văn Đồng, phường Tân An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 

 

 
(210) 4-2015-05803 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.14; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, vàng cam, đen, trắng, 

hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Cao Sơn  (VN) 

Số 8, ngõ 312 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Trà. 
 

Nhóm 35: Mua bán trà.  
 

 
(210) 

 

4-2015-05804 

 
(220) 

 
17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ngô Việt   (VN) 

82/1D ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng thực hiện.  

 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1229 

(210) 4-2015-05805 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.1.1; A2.1.23 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Kim Dung  (VN) 

175 An Dương Vương, phường 8, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo, dạy nghề, giáo dục. 

 
 

 
(210) 4-2015-05806 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.3.1; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây đậm, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại trà 

cà phê Cường Thịnh   (VN) 

548/7 Tân Kỳ Tân Quý, khu phố 7, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); bánh ngọt và mặn; kẹo; bánh mứt; bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê giải khát. 
 
 

 
(210) 4-2015-05807 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Hồng, đỏ, ánh tím 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nga  (VN) 

Số 51, ngách 443/104 đường Nguyễn 
Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã được bảo quản; sữa chua; mứt dừa; mứt gừng; thạch trái cây, thạch hoa 

quả; thực phẩm chế biến từ cá.  
 

Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh pate, bánh nướng, bánh hấp, bánh kẹo; bánh gạo; caramen 
(kẹo), chế phẩm ngũ cốc.  
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(210) 4-2015-05808 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.5.3; 2.9.14; 2.7.12; 3.7.17 
(591) Đỏ, xanh lam, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú 

Thọ   (VN) 

Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện.  

 

 
(210) 4-2015-05809 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.1.25; A5.5.20; 26.13.25; 26.1.6 
(731) GIOVANNI ITALY INC.   (VG) 

P.O.Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town Tortola, British 
Vilgin Islands 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Lê và Đồng sự (LE & 
PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; cặp đựng tài liệu bằng da; túi xách tay.  

 

 
(210) 4-2015-05810 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 9.1.10; 26.13.25; 26.1.2; 26.1.4 
(731) GIOVANNI ITALY INC.   (VG) 

P.O.Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town Tortola, British 
Vilgin Islands  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Lê và Đồng sự (LE & 
PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày.  

 

 
(210) 4-2015-05811 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.13.25; 24.17.25; 18.2.1; 26.1.2 
(731) GIOVANNI ITALY INC.   (VG) 

P.O.Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town Tortola, British 
Vilgin Islands   

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Lê và Đồng sự (LE & 
PARTNERS) 
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(511)   Nhóm 18: Cặp da; cặp đựng giấy tờ tài liệu; túi xách tay.  
 

 
(210) 4-2015-05812 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.13.1; 25.1.25; 18.2.1; 26.1.2; 26.1.6 
(731) GIOVANNI ITALY INC.   (VG) 

P.O.Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town Tortola, British 
Vilgin Islands    

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Lê và Đồng sự (LE & 
PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; cặp đựng tài liệu bằng da; túi xách tay.  

 

 
(210) 4-2015-05813 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 18.2.1; 26.13.25; 26.1.2; 24.17.25 
(731) GIOVANNI ITALY INC.   (VG) 

P.O.Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town Tortola, British 
Vilgin Islands    

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Lê và Đồng sự (LE & 
PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; cặp đựng tài liệu bằng da; túi xách tay.  

 

 
(210) 4-2015-05814 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.1.22; 2.1.20; 2.1.2 
(731) Nguyễn Bạch Xuyến  (VN) 

Số nhà 19, đường Hoa Lan 5, khu biệt 
thự Vinhomes Riverside, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu mạnh (đồ uống); rượu gạo; rượu đắng; rượu rum; rượu vang; đồ uống có 

cồn (trừ bia) 
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(210) 4-2015-05815 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.1.22; 2.1.20; 2.1.2 
(731) Nguyễn Bạch Xuyến   (VN) 

Số nhà 19, đường Hoa Lan 5, khu biệt 
thự Vinhomes Riverside, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-05816 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.1.22; 2.1.20; 2.1.2 
(731) Nguyễn Bạch Xuyến   (VN) 

Số nhà 19, đường Hoa Lan 5, khu biệt 
thự Vinhomes Riverside, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Tre; mành rèm bằng tre; rổ (giỏ) bằng mây, tre; bàn bằng mây, tre; ghế bằng 

mây tre.  
 

Nhóm 31: Quả tươi; rau cỏ tươi; hạt (ngũ cốc); hoa tự nhiên; quả mọng, trái cây tươi.  
 

 
(210) 4-2015-05817 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS CORP., 
LTD.  (CN) 
No. 18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, 
Dongguan, Guangdong, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy fax; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; điện thoại 

di động; máy nghe nhạc cầm tay; vật liệu cho mạnh điện chính (dây, dây cáp); phích cắm, 
ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); pin điện; thiết bị sạc cho pin điện; thiết 
bị sạc pin.  
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(210) 4-2015-05818 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.3; 26.4.4 
(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS CORP., 
LTD.   (CN) 
No. 18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, 
Dongguan, Guangdong, China     

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy fax; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; điện thoại 

di động; máy nghe nhạc cầm tay; vật liệu cho mạnh điện chính (dây, dây cáp); phích cắm, 
ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); pin điện; thiết bị sạc cho pin điện; thiết 
bị sạc pin.  

 
 

 
(210) 4-2015-05819 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.15.1; A5.5.21; A5.5.20; 26.15.15; 

26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời, xanh lá

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trồng trọt 

nông sản giá trị cao PURE 

ORGANIC Việt Nam  (VN) 

218/7 đường số 6, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; củ hoa, hạt giống thực vật; cây giống; cây trồng.  

 
 

 
(210) 4-2015-05820 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

kinh doanh ổn áp, biến áp 

SANDA Vinh Mạnh  (VN) 

Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm. 
 

Nhóm 11: Máy lọc nước, thiết bị lọc nước dùng cho gia đình. 
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(210) 4-2015-05821 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.24; 3.2.1; 26.5.3; A25.7.8 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, hồng đậm, 

xanh da trời, xanh nước biển, xanh lá 
mạ, nâu nhạt, đen, xám, đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 

Số 8, ngõ 9, Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  

 

 
(210) 4-2015-05822 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.9.1; 23.1.1 (540) 

 

(731) Vũ Bá Toàn   (VN) 

964/9B Hương lộ 2, khu phố 10, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-05823 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Vũ Bá Toàn   (VN) 

205/6/17 Bình Trị Đông, khu phố 3, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-05824 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Tâm Hoà  (VN) 

Số 81, ngõ 199 Lò Đúc, phường Đống 
Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 
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(511)   Nhóm 25: Đồ lót nam, quần đùi lót, mũ, quần áo (trang phục), đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-05825 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.5.16; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đen, hồng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH lắp ráp xe đạp 

Thành Đạt  (VN) 

304/85/31/11 Bùi Đình Túy, phường 12, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp, xe đạp điện, phụ tùng xe đạp, phụ tùng xe đạp điện. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-05826 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 3.7.1; 3.7.16 
(591) Vàng, vàng nâu, vàng cam, xanh dương, 

đen, vàng cam, tím, trắng, đỏ, xanh tím 
than, nâu, nâu đỏ 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 

Hinew  (VN) 

Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-05827 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.8; 2.9.4; A5.5.20; 2.3.1 
(591) Trắng, vàng nâu, xanh ngọc, đen, tím, 

tím nhạt, xanh cốm, vàng, đỏ, hồng nhạt, 
vàng sữa, xanh tím than, xanh da trời 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 

Hinew  (VN) 

Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-05828 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A17.2.6; 19.11.1 
(591) Xanh cốm, vàng, trắng, đen, xanh da 

trời, nâu, xanh tím than 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 

Hinew  (VN) 

Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-05829 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Nâu, xanh cốm, xanh tím than, trắng, đỏ, 

đen, hồng, xanh da trời, vàng, xanh nước 
biển, xanh, hồng nhạt, tím 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 

Hinew  (VN) 

Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-05830 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.8; A2.3.2; 2.9.7; 2.9.12 
(591) Xanh rêu, xanh, vàng, vàng nhạt, xanh 

cốm, đen, hồng, xanh xám, trắng, nâu 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

TONKIN Việt Nam  (VN) 

Số nhà 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2015-05831 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.1; 7.3.2 
(591) Xanh, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và thương mại CDC Việt 

Nam  (VN) 

Số 99 phố An Trạch, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại, cửa an toàn bằng kim loại, cửa chống cháy bằng kim loại, 
cửa tự động, cửa cuốn, sắt uốn nghệ thuật, tấm ốp, hệ vách kim loại; bản lề, chốt cửa, tay 
nắm, phụ kiện cửa vách, tất cả bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại, cửa an toàn bằng nhựa, cửa an toàn bằng gỗ, cửa 
nhựa lõi thép, kính an toàn, kính cường lực, hộp kính, kính hoa văn dùng trong xây dựng. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các loại cửa, hệ vách kim loại và kính, 
nhựa lõi thép và kính, phụ kiện cửa, vách. 

 

 
(210) 4-2015-05832 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.12.1; 26.1.2; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

lá mạ, đen, trắng, đỏ, vàng, cam 
(731) Trần Hữu Vũ  (VN) 

43R/15 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; rau củ tươi. 
 

Nhóm 44: Trang trại trồng trọt và chăn nuôi. 
 

 
(210) 4-2015-05836 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hưng Hiệp Phát  (VN) 

Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 4-2015-05837 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hưng Hiệp Phát  (VN) 

Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
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(210) 4-2015-05839 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.7.25; 26.4.1; 1.15.23; A1.1.12; 

25.5.25; A5.5.21; 5.5.3 
(731) FORMOSA PETROCHEMICAL 

CORPORATION  (TW) 
No. 1-1, Taisu Industrial Park, Mailiao 
Township, Yunlin County, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu dùng cho bánh răng và hộp số; dầu động cơ; dầu nhờn dùng cho 

máy nén; dầu tuần hoàn (cho mục đích công nghiệp); mỡ để bôi trơn. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-05840 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) FORMOSA PETROCHEMICAL 

CORPORATION  (TW) 
No. 1-1, Taisu Industrial Park, Mailiao 
Township, Yunlin County, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu dùng cho bánh răng và hộp số; dầu động cơ; dầu nhờn dùng cho 

máy nén; dầu tuần hoàn (cho mục đích công nghiệp); mỡ để bôi trơn. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-05841 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.3; 26.5.1; 24.15.21; A25.3.13 
(731) FORMOSA PETROCHEMICAL 

CORPORATION  (TW) 
No. 1-1, Taisu Industrial Park, Mailiao 
Township, Yunlin County, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu dùng cho bánh răng và hộp số; dầu động cơ; dầu nhờn dùng cho 

máy nén; dầu tuần hoàn (cho mục đích công nghiệp); mỡ để bôi trơn. 
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(210) 4-2015-05842 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng   (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05843 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng   (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05844 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Ghi, trắng, vàng, đỏ đun, xanh lá cây, 

vàng đậm 
(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 

Dinh dưỡng Sinh thái  (VN) 

2 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến như: thịt, rau, trứng, sữa, dầu ăn, mứt (ướt). 
 

Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh kẹo; ca cao; mỳ; gạo. 
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(210) 4-2015-05845 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Ghi, trắng, vàng, đỏ đun, xanh lá cây, 

vàng đậm 
(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 

Dinh dưỡng Sinh thái  (VN) 

2 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến như: thịt, rau, trứng, sữa, dầu ăn, mứt (ướt).  
 

Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh kẹo; ca cao; mỳ; gạo. 
 

 
(210) 4-2015-05846 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15; 2.9.14 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ đun, xanh lá cây, 

vàng đậm 
(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 

Dinh dưỡng Sinh thái  (VN) 

2 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến như: thịt, rau, trứng, sữa, dầu ăn, mứt (ướt).  
 

Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh kẹo; ca cao; mỳ; gạo. 
 

 
(210) 4-2015-05847 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15; 2.9.14 
(591) Ghi, trắng, đen, vàng, đỏ đun, xanh lá 

cây, vàng đậm 
(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 

Dinh dưỡng Sinh thái  (VN) 

2 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến như: thịt, rau, trứng, sữa, dầu ăn, mứt (ướt).  
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Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh kẹo; ca cao; mỳ; gạo. 
 

 
(210) 4-2015-05848 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) THEFACESHOP CO., LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa. 
 

 
(210) 4-2015-05849 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) THEFACESHOP CO., LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa. 
 

 
(210) 4-2015-05850 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.1 
(731) GUANGZHOU JIANLANG MEDICAL 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
Floor 2, Building 1, Li Feng Road No. 3, 
Conghua Pearl Industrial Park, 
Guangzhou, Guangdong, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Miếng đệm lót vệ sinh; khăn vệ sinh; quần lót phụ nữ dùng khi có kinh nguyệt; 

quần lót thấm hút được, dùng cho người không tự kiềm chế; quần tã trẻ em; khăn giấy 
được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; bông vô trùng; băng dùng để băng bó; 
vật liệu băng bó dùng trong y tế; hộp thuốc cấp cứu có chứa thuốc bên trong.  

 
Nhóm 10: Nệm cho việc sinh nở; khăn trải giường cho người bệnh không kiềm chế được; 
đai lưng dùng cho phụ nữ mang thai; băng rốn; ghế để tiểu tiện trong phòng dùng cho 
bệnh nhân; tấm đệm bụng; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; khăn trải giường vô trùng 
dùng trong phẫu thuật; bình sữa cho trẻ em bú; khăn vải dùng trong phẫu thuật. 
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Nhóm 25: Quần lót; yếm; quần áo lót phụ nữ (đồ vải); áo nịt ngực (áo lót); tã lót trẻ sơ 
sinh (quần áo); yếm dãi không bằng giấy; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang 
điểm hoặc sau khi tắm; đồ đi ở chân; mũ (trang phục); trang phục dệt kim. 

 

 
(210) 4-2015-05851 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.4.6 
(591) Đỏ, đỏ sậm, vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH thực phẩm CHEN 

LIN  (VN) 

205/E, ấp 2, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng tươi; cá viên; thịt viên; thực phẩm dạng viên làm từ thịt lợn và nấm 

đông cô; thực phẩm được chế biến từ đậu phụ, rau và cá; lẩu dê ăn liền bao gồm thịt dê và 
các gia vị để chế biến làm nước dùng cho món lẩu.  

 

 
(210) 4-2015-05852 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 10.3.7; 26.2.3; 26.2.1; 26.15.15 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Kim Hằng  (VN) 

6 Phạm Ngũ Lão, tổ 25 khu 2, phường 
Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo. 

 

 
(210) 4-2015-05853 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) DREW & NAPIER LLC   (SG) 

10 Collyer Quay, #10-01 Ocean 
Financial Centre, Singapore 049315  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dịch thuật.  
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Nhóm 45: Dịch vụ sở hữu trí tuệ, dịch vụ pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ, dịch vụ đại 
diện sở hữu trí tuệ, dịch vụ li-xăng và chuyển nhượng sở hữu trí tuệ, dịch vụ tư vấn và cố 
vấn trong lĩnh vực sỡ hữu trí tuệ, cung cấp thông tin liên quan đến sở hữu trí tuệ, dịch vụ 
lưu giữ hồ sơ sở hữu trí tuệ; quản lý hồ sơ sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật và 
tra cứu pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ.  

 

 
(210) 4-2015-05854 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; A5.3.13; A5.3.15; 2.9.8 
(731) AJITH KAPILA BANDU MALWATTA  

(LK) 
No 154/3, Namal Uyana, Nawinna, 
Maharagama, Sri Lanka  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà. 

 

 
(210) 4-2015-05855 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.1.6; 26.4.1 
(731) AJITH KAPILA BANDU MALWATTA  

(LK) 
No 154/3, Namal Uyana, Nawinna, 
Maharagama, Sri Lanka  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà. 

 

 
(210) 4-2015-05856 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.3.3; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VCCORP  (VN) 

Số 01 phố Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn), xuất bản phẩm dưới dạng điện tử được cung cấp 

trực tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc từ mạng internet (có thể tải xuống được). 
 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính.  
 

Nhóm 42: Thiết kế đồ hoạ. 
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(210) 4-2015-05857 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as AEON Co., Ltd.)   (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan   

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ (department store retail services) liên quan đến quần áo, 

giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, thực phẩm, đồ uống 
không có cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng cụ thể là máy sấy tóc 
chạy điện, chổi vận hành bằng điện, dụng cụ mở hộp dùng điện, máy và thiết bị điện để 
làm sạch, máy nghiền/xay gia dụng chạy điện, thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị mở 
cửa bằng điện, máy sản xuất điện, động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất, thiết bị 
hàn dùng điện, dao cạo dùng điện, ắc quy điện, chuông điện báo động, thiết bị sạc cho ắc 
quy điện, bộ điều chỉnh ánh sáng chạy điện, thiết bị đo bằng điện, ổ cắm, phích cắm và 
các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện), hộp cầu dao điện (điện), chăn điện không dùng 
cho mục đích y tế, đèn điện dùng cho cây Nô-en, thiết bị lọc cà phê chạy điện, thiết bị 
điện để làm sữa chua, đèn điện, quạt điện dùng cho cá nhân, bóng đèn điện, đèn pin bỏ túi 
dùng điện, bàn chải đánh răng dùng điện, ấm đun nước dùng điện, máy pha cà phê dùng 
điện, máy hút bụi chân không, máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình, máy ép 
trái cây dùng điện cho mục đích gia đình, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng (thiết bị nấu nướng), 
bàn là chạy điện, đồ nội thất cụ thể là giường, tủ đựng, tủ nhiều ngăn, tủ có khóa, tủ 
thuốc, tủ trưng bày (đồ đạc), tủ ly, bàn, ghế (ngồi), ghế dài (đồ đạc), gương soi, khung 
ảnh, giá (đồ đạc), giá đỡ (đồ đạc), giá sách (đồ đạc), bình phong (đồ đạc), cũi cho vật 
nuôi trong nhà, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, 
dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia 
đình cụ thể là lò sưởi chạy điện (dùng trong nhà), thiết bị sưởi ấm chạy điện, hệ thống 
chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng chạy điện, hệ thống và thiết bị làm lạnh chạy điện, hệ 
thống và thiết bị điều hòa không khí chạy điện, máy công nghiệp cụ thể là máy chế biến 
đồ uống có ga, máy hút không khí, máy đập, máy uốn, thiết bị cơ điện để chế biến đồ 
uống, máy lắp ráp xe đạp, máy thổi, máy và thiết bị đóng sách dùng cho mục đích công 
nghiệp, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy đậy nút chai, máy đóng nút chai, máy 
súc rửa chai, máy bện, máy cắt bánh mỳ, máy sản xuất bia, máy làm bơ, máy chải thô, 
máy ly tâm, máy sản xuất thuốc lá cho mục đích công nghiệp, máy và thiết bị điện để làm 
sạch cho mục đích công nghiệp, máy khai thác than, máy giặt vận hành bằng đồng xu, 
máy sơn tường, máy khí nén, máy trộn bê tông, băng tải (máy móc), máy bện dây thừng 
nhỏ, máy nghiền, máy cày (máy móc), máy cắt, máy sản xuất bơ sữa, máy tẩy nhờn, máy 
phân phối tự động, máy khoan, máy nhuộm, máy xúc đất, thiết bị mạ điện, máy dập nổi, 
máy khắc trổ, máy rót, máy lọc, máy hoàn thiện sản phẩm, thiết bị cơ điện để chế biến 
thực phẩm, máy đúc, thiết bị mạ kẽm, máy sản xuất thủy tinh, máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, 
máy nạo rau củ, máy xay, máy xếp dỡ tự động (máy điều khiển), máy gặt hái, máy là, 
máy nhào bột, máy đan, máy xén cỏ, máy gia công da thuộc, máy công cụ cho mục đích 
công nghiệp, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy kéo dây kim loại, máy 
gia công kim loại, máy vắt sữa, máy phay, máy sản xuất nước khoáng, máy khai thác mỏ, 
máy trộn, máy nhào, máy bào rãnh, máy cắt và thu hoạch cỏ, máy tiện ren đai ốc, máy lọc 
dầu, máy gia công quặng, máy đóng gói hàng, máy đóng bao, máy sơn, máy làm giấy, 
máy gia công giấy, máy bóc vỏ, máy bào, máy in, máy luyện thép, máy phun bụi, máy 
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bơm, máy đột lỗ, máy đan vợt đánh bóng, máy thi công đường sắt, máy đầm, máy súc 
rửa, máy tán đinh, người máy (máy móc), máy làm xúc xích, máy cưa, máy gắn xi dùng 
cho mục đích công nghiệp, máy may, máy mài sắc, máy xén lông súc vật, máy nghiền 
dùng trong công nghiệp, sàng (máy hoặc bộ phận của máy), máy hồ vải, máy phân loại 
dùng trong công nghiệp, máy gieo hạt, máy kéo sợi, máy phun, máy tuốt quả, máy dán 
tem, máy in bằng bản in đúc, máy khâu, máy gia công đá, máy mài, máy hút dùng cho 
mục đích công nghiệp, máy làm đường ăn, máy quét đường tự vận hành, máy rải nhựa, 
máy tiện ren, máy đập lúa, máy chế biến thuốc lá, máy ép rác, máy xén, máy in nghệ 
thuật, máy bán hàng tự động, máy rung dùng trong công nghiệp, máy giặt, máy nén chất 
thải, máy quét vôi, máy gia công gỗ, máy bao gói, và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, 
nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho 
vật nuôi trong nhà, dụng cụ âm nhạc, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc 
(furniture), văn phòng phẩm; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; nghiên cứu và tìm hiểu 
thị trường; cung cấp thông tin thương mại và kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; sao chép 
tài liệu; quản lý và quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh các tổ hợp thương mại mua 
sắm hàng hóa; quản lý kinh doanh siêu thị bán hàng hóa, cửa hàng bách hóa tổng hợp 
thuận tiện cho người tiêu dùng, và các cửa hàng bán lẻ tạp hóa; cho thuê máy và thiết bị 
văn phòng (trừ máy fax và máy vi tính); biên tập quảng cáo để sử dụng làm trang web 
trên mạng máy tính toàn cầu (internet); phổ biến quảng cáo cho người khác qua mạng 
thông tin liên lạc điện tử trực tuyến; mua sắm tại nhà thông qua mạng máy tính toàn cầu 
liên quan đến quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, 
thực phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng cụ 
thể là máy sấy tóc chạy điện, chổi vận hành bằng điện, dụng cụ mở hộp dùng điện, máy 
và thiết bị điện để làm sạch, máy nghiền/xay gia dụng chạy điện, thiết bị đóng cửa bằng 
điện, thiết bị mở cửa bằng điện, máy sản xuất điện, động cơ điện không dùng cho xe cộ 
mặt đất, thiết bị hàn dùng điện, dao cạo dùng điện, ắc quy điện, chuông điện báo động, 
thiết bị sạc cho ắc quy điện, bộ điều chỉnh ánh sáng chạy điện, thiết bị đo bằng điện, ổ 
cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện), hộp cầu dao điện (điện), chăn 
điện không dùng cho mục đích y tế, đèn điện dùng cho cây Nô-en, thiết bị lọc cà phê 
chạy điện, thiết bị điện để làm sữa chua, đèn điện, quạt điện dùng cho cá nhân, bóng đèn 
điện, đèn pin bỏ túi dùng điện, bàn chải đánh răng dùng điện, ấm đun nước dùng điện, 
máy pha cà phê dùng điện, máy hút bụi chân không, máy trộn chạy điện dùng cho mục 
đích gia đình, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia đình, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng 
(thiết bị nấu nướng), bàn là chạy điện, đồ nội thất cụ thể là giường, tủ đựng, tủ nhiều 
ngăn, tủ có khóa, tủ thuốc, tủ trưng bày (đồ đạc), tủ ly, bàn, ghế (ngồi), ghế dài (đồ đạc), 
gương soi, khung ảnh, giá (đồ đạc), giá đỡ (đồ đạc), giá sách (đồ đạc), bình phong (đồ 
đạc), cũi cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng 
không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ 
điện dùng trong gia đình cụ thể là lò sưởi chạy điện (dùng trong nhà), thiết bị sưởi ấm 
chạy điện, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng chạy điện, hệ thống và thiết bị làm 
lạnh chạy điện, hệ thống và thiết bị điều hòa không khí chạy điện, máy công nghiệp cụ 
thể là máy chế biến đồ uống có ga, máy hút không khí, máy đập, máy uốn, thiết bị cơ 
điện để chế biến đồ uống, máy lắp ráp xe đạp, máy thổi, máy và thiết bị đóng sách dùng 
cho mục đích công nghiệp, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy đậy nút chai, máy 
đóng nút chai, máy súc rửa chai, máy bện, máy cắt bánh mỳ, máy sản xuất bia, máy làm 
bơ, máy chải thô, máy ly tâm, máy sản xuất thuốc lá cho mục đích công nghiệp, máy và 
thiết bị điện để làm sạch cho mục đích công nghiệp, máy khai thác than, máy giặt vận 
hành bằng đồng xu, máy sơn tường, máy khí nén, máy trộn bê tông, băng tải (máy móc), 
máy bện dây thừng nhỏ, máy nghiền, máy cày (máy móc), máy cắt, máy sản xuất bơ sữa, 
máy tẩy nhờn, máy phân phối tự động, máy khoan, máy nhuộm, máy xúc đất, thiết bị mạ 
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điện, máy dập nổi, máy khắc trổ, máy rót, máy lọc, máy hoàn thiện sản phẩm, thiết bị cơ 
điện để chế biến thực phẩm, máy đúc, thiết bị mạ kẽm, máy sản xuất thủy tinh, máy bóc 
vỏ hạt ngũ cốc, máy nạo rau củ, máy xay, máy xếp dỡ tự động (máy điều khiển), máy gặt 
hái, máy là, máy nhào bột, máy đan, máy xén cỏ, máy gia công da thuộc, máy công cụ 
cho mục đích công nghiệp, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy kéo dây 
kim loại, máy gia công kim loại, máy vắt sữa, máy phay, máy sản xuất nước khoáng, máy 
khai thác mỏ, máy trộn, máy nhào, máy bào rãnh, máy cắt và thu hoạch cỏ, máy tiện ren 
đai ốc, máy lọc dầu, máy gia công quặng, máy đóng gói hàng, máy đóng bao, máy sơn, 
máy làm giấy, máy gia công giấy, máy bóc vỏ, máy bào, máy in, máy luyện thép, máy 
phun bụi, máy bơm, máy đột lỗ, máy đan vợt đánh bóng, máy thi công đường sắt, máy 
đầm, máy súc rửa, máy tán đinh, người máy (máy móc), máy làm xúc xích, máy cưa, máy 
bắn xi dùng cho mục đích công nghiệp, máy may, máy mài sắc, máy xén lông súc vật, 
máy nghiền dùng trong công nghiệp, sàng (máy hoặc bộ phận của máy), máy hồ vải, máy 
phân loại dùng trong công nghiệp, máy gieo hạt, máy kéo sợi, máy phun, máy tuốt quả, 
máy dán tem, máy in bằng bản in đúc, máy khâu, máy gia công đá, máy mài, máy hút 
dùng cho mục đích công nghiệp, máy làm đường ăn, máy quét đường tự vận hành, máy 
rải nhựa, máy tiện ren, máy đập lúa, máy chế biến thuốc lá, máy ép rác, máy xén, máy in 
nghệ thuật, máy bán hàng tự động, máy rung dùng trong công nghiệp, máy giặt, máy nén 
chất thải, máy quét vôi, máy gia công gỗ, máy bao gói, và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà 
bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn 
cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ âm nhạc, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc 
(furniture), văn phòng phẩm; dịch vụ bán đấu giá; phân tích giá thành; cho thuê chỗ để 
quảng cáo; xúc tiến bán hàng cho người khác; phân phát hàng mẫu; siêu thị bán lẻ hàng 
hóa trực tuyến (retail online department stores) quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, 
đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, thực phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống có cồn, 
sản phẩm và đồ điện gia dụng cụ thể là máy sấy tóc chạy điện, chổi vận hành bằng điện, 
dụng cụ mở hộp dùng điện, máy và thiết bị điện để làm sạch, máy nghiền/xay gia dụng 
chạy điện, thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị mở cửa bằng điện, máy sản xuất điện, 
động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất, thiết bị hàn dùng điện, dao cạo dùng điện, ắc 
quy điện, chuông điện báo động, thiết bị sạc cho ắc quy điện, bộ điều chỉnh ánh sáng 
chạy điện, thiết bị đo bằng điện, ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối 
điện), hộp cầu dao điện (điện), chăn điện không dùng cho mục đích y tế, đèn điện dùng 
cho cây Nô-en, thiết bị lọc cà phê chạy điện, thiết bị điện để làm sữa chua, đèn điện, quạt 
điện dùng cho cá nhân, bóng đèn điện, đèn pin bỏ túi dùng điện, bàn chải đánh răng dùng 
điện, ấm đun nước dùng điện, máy pha cà phê dùng điện, máy hút bụi chân không, máy 
trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia 
đình, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng (thiết bị nấu nướng), bàn là chạy điện, đồ nội thất cụ thể là 
giường, tủ đựng, tủ nhiều ngăn, tủ có khóa, tủ thuốc, tủ trưng bày (đồ đạc), tủ ly, bàn, ghế 
(ngồi), ghế dài (đồ đạc), gương soi, khung ảnh, giá (đồ đạc), giá đỡ (đồ đạc), giá sách (đồ 
đạc), bình phong (đồ đạc), cũi cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ nấu nướng dùng điện và 
dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, máy công cụ, 
thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình cụ thể là lò sưởi chạy điện (dùng trong nhà), 
thiết bị sưởi ấm chạy điện, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng chạy điện, hệ thống 
và thiết bị làm lạnh chạy điện, hệ thống và thiết bị điều hòa không khí chạy điện, máy 
công nghiệp cụ thể là máy chế biến đồ uống có ga, máy hút không khí, máy đập, máy 
uốn, thiết bị cơ điện để chế biến đồ uống, máy lắp ráp xe đạp, máy thổi, máy và thiết bị 
đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy đậy 
nút chai, máy đóng nút chai, máy súc rửa chai, máy bện, máy cắt bánh mỳ, máy sản xuất 
bia, máy làm bơ, máy chải thô, máy ly tâm, máy sản xuất thuốc lá cho mục đích công 
nghiệp, máy và thiết bị điện để làm sạch cho mục đích công nghiệp, máy khai thác than, 
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máy giặt vận hành bằng đồng xu, máy sơn tường, máy khí nén, máy trộn bê tông, băng tải 
(máy móc), máy bện dây thừng nhỏ, máy nghiền, máy cày (máy móc), máy cắt, máy sản 
xuất bơ sữa, máy tẩy nhờn, máy phân phối tự động, máy khoan, máy nhuộm, máy xúc 
đất, thiết bị mạ điện, máy dập nổi, máy khắc trổ, máy rót, máy lọc, máy hoàn thiện sản 
phẩm, thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm, máy đúc, thiết bị mạ kẽm, máy sản xuất 
thủy tinh, máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, máy nạo rau củ, máy xay, máy xếp dỡ tự động (máy 
điều khiển), máy gặt hái, máy là, máy nhào bột, máy đan, máy xén cỏ, máy gia công da 
thuộc, máy công cụ cho mục đích công nghiệp, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm 
thịt, máy kéo dây kim loại, máy gia công kim loại, máy vắt sữa, máy phay, máy sản xuất 
nước khoáng, máy khai thác mỏ, máy trộn, máy nhào, máy bào rãnh, máy cắt và thu 
hoạch cỏ, máy tiện ren đai ốc, máy lọc dầu, máy gia công quặng, máy đóng gói hàng, 
máy đóng bao, máy sơn, máy làm giấy, máy gia công giấy, máy bóc vỏ, máy bào, máy in, 
máy luyện thép, máy phun bụi, máy bơm, máy đột lỗ, máy đan vợt đánh bóng, máy thi 
công đường sắt, máy đầm, máy súc rửa, máy tán đinh, người máy (máy móc), máy làm 
xúc xích, máy cưa, máy gắn xi dùng cho mục đích công nghiệp, máy may, máy mài sắc, 
máy xén lông súc vật, máy nghiền dùng trong công nghiệp, sàng (máy hoặc bộ phận của 
máy), máy hồ vải, máy phân loại dùng trong công nghiệp, máy gieo hạt, máy kéo sợi, 
máy phun, máy tuốt quả, máy dán tem, máy in bằng bản in đúc, máy khâu, máy gia công 
đá, máy mài, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy làm đường ăn, máy quét 
đường tự vận hành, máy rải nhựa, máy tiện ren, máy đập lúa, máy chế biến thuốc lá, máy 
ép rác, máy xén, máy in nghệ thuật, máy bán hàng tự động, máy rung dùng trong công 
nghiệp, máy giặt, máy nén chất thải, máy quét vôi, máy gia công gỗ, máy bao gói, và máy 
nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm 
dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ âm nhạc, đồ chơi, trò chơi, đồ 
vật để chơi trò chơi, đồ đạc, văn phòng phẩm; cửa hàng bách hóa bán lẻ trực tuyến thuận 
tiện cho người tiêu dùng (retail online convenience stores) bán quần áo, giày, dép, đồ đi 
chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, thực phẩm, đồ uống không có cồn và 
đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng cụ thể là máy sấy tóc chạy điện, chổi vận 
hành bằng điện, dụng cụ mở hộp dùng điện, máy và thiết bị điện để làm sạch, máy 
nghiền/xay gia dụng chạy điện, thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị mở cửa bằng điện, 
máy sản xuất điện, động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất, thiết bị hàn dùng điện, 
dao cạo dùng điện, ắc quy điện, chuông điện báo động, thiết bị sạc cho ắc quy điện, bộ 
điều chỉnh ánh sáng chạy điện, thiết bị đo bằng điện, ổ cắm, phích cắm và các công cụ 
tiếp xúc khác (vật nối điện), hộp cầu dao điện (điện), chăn điện không dùng cho mục đích 
y tế, đèn điện dùng cho cây Nô-en, thiết bị lọc cà phê chạy điện, thiết bị điện để làm sữa 
chua, đèn điện, quạt điện dùng cho cá nhân, bóng đèn điện, đèn pin bỏ túi dùng điện, bàn 
chải đánh răng dùng điện, ấm đun nước dùng điện, máy pha cà phê dùng điện, máy hút 
bụi chân không, máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình, máy ép trái cây dùng 
điện cho mục đích gia đình, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng (thiết bị nấu nướng), bàn là chạy 
điện, đồ nội thất cụ thể là giường, tủ đựng, tủ nhiều ngăn, tủ có khóa, tủ thuốc, tủ trưng 
bày (đồ đạc), tủ ly, bàn, ghế (ngồi), ghế dài (đồ đạc), gương soi, khung ảnh, giá (đồ đạc), 
giá đỡ (đồ đạc), giá sách (đồ đạc), bình phong (đồ đạc), cũi cho vật nuôi trong nhà, dụng 
cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận 
hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình cụ thể là lò sưởi 
chạy điện (dùng trong nhà), thiết bị sưởi ấm chạy điện, hệ thống chiếu sáng và thiết bị 
chiếu sáng chạy điện, hệ thống và thiết bị làm lạnh chạy điện, hệ thống và thiết bị điều 
hòa không khí chạy điện, máy công nghiệp cụ thể là máy chế biến đồ uống có ga, máy 
hút không khí, máy đập, máy uốn, thiết bị cơ điện để chế biến đồ uống, máy lắp ráp xe 
đạp, máy thổi, máy và thiết bị đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp, máy đóng nắp 
chai, máy đóng chai, máy đậy nút chai, máy đóng nút chai, máy súc rửa chai, máy bện, 
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máy cắt bánh mỳ, máy sản xuất bia, máy làm bơ, máy chải thô, máy ly tâm, máy sản xuất 
thuốc lá cho mục đích công nghiệp, máy và thiết bị điện để làm sạch cho mục đích công 
nghiệp, máy khai thác than, máy giặt vận hành bằng đồng xu, máy sơn tường, máy khí 
nén, máy trộn bê tông, băng tải (máy móc), máy bện dây thừng nhỏ, máy nghiền, máy 
cày (máy móc), máy cắt, máy sản xuất bơ sữa, máy tẩy nhờn, máy phân phối tự động, 
máy khoan, máy nhuộm, máy xúc đất, thiết bị mạ điện, máy dập nổi, máy khắc trổ, máy 
rót, máy lọc, máy hoàn thiện sản phẩm, thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm, máy đúc, 
thiết bị mạ kẽm, máy sản xuất thủy tinh, máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, máy nạo rau củ, máy 
xay, máy xếp dỡ tự động (máy điều khiển), máy gặt hái, máy là, máy nhào bột, máy đan, 
máy xén cỏ, máy gia công da thuộc, máy công cụ cho mục đích công nghiệp, máy dùng 
cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy kéo dây kim loại, máy gia công kim loại, máy 
vắt sữa, máy phay, máy sản xuất nước khoáng, máy khai thác mỏ, máy trộn, máy nhào, 
máy bào rãnh, máy cắt và thu hoạch cỏ, máy tiện ren đai ốc, máy lọc dầu, máy gia công 
quặng, máy đóng gói hàng, máy đóng bao, máy sơn, máy làm giấy, máy gia công giấy, 
máy bóc vỏ, máy bào, máy in, máy luyện thép, máy phun bụi, máy bơm, máy đột lỗ, máy 
đan vợt đánh bóng, máy thi công đường sắt, máy đầm, máy súc rửa, máy tán đinh, người 
máy (máy móc), máy làm xúc xích, máy cưa, máy gắn xi dùng cho mục đích công 
nghiệp, máy may, máy mài sắc, máy xén lông súc vật, máy nghiền dùng trong công 
nghiệp, sàng (máy hoặc bộ phận của máy), máy hồ vải, máy phân loại dùng trong công 
nghiệp, máy gieo hạt, máy kéo sợi, máy phun, máy tuốt quả, máy dán tem, máy in bằng 
bản in đúc, máy khâu, máy gia công đá, máy mài, máy hút dùng cho mục đích công 
nghiệp, máy làm đường ăn, máy quét đường tự vận hành, máy rải nhựa, máy tiện ren, máy 
đập lúa, máy chế biến thuốc lá, máy ép rác, máy xén, máy in nghệ thuật, máy bán hàng tự 
động, máy rung dùng trong công nghiệp, máy giặt, máy nén chất thải, máy quét vôi, máy 
gia công gỗ, máy bao gói, và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, 
mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, dụng 
cụ âm nhạc, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc (furniture), văn phòng phẩm; 
đặt mua hàng hóa trực tuyến bằng máy tính (computerized online ordering) đối với quần 
áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, thực phẩm, đồ uống 
không có cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng cụ thể là máy sấy tóc 
chạy điện, chổi vận hành bằng điện, dụng cụ mở hộp dùng điện, máy và thiết bị điện để 
làm sạch, máy nghiền/xay gia dụng chạy điện, thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị mở 
cửa bằng điện, máy sản xuất điện, động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất, thiết bị 
hàn dùng điện, dao cạo dùng điện, ắc quy điện, chuông điện báo động, thiết bị sạc cho ắc 
quy điện, bộ điều chỉnh ánh sáng chạy điện, thiết bị đo bằng điện, ổ cắm, phích cắm và 
các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện), hộp cầu dao điện (điện), chăn điện không dùng 
cho mục đích y tế, đèn điện dùng cho cây Nô-en, thiết bị lọc cà phê chạy điện, thiết bị 
điện để làm sữa chua, đèn điện, quạt điện dùng cho cá nhân, bóng đèn điện, đèn pin bỏ túi 
dùng điện, bàn chải đánh răng dùng điện, ấm đun nước dùng điện, máy pha câ phê dùng 
điện, máy hút bụi chân không, máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình, máy ép 
trái cây dùng điện cho mục đích gia đình, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng (thiết bị nấu nướng), 
bàn là chạy điện, đồ nội thất cụ thể là giường, tủ đựng, tủ nhiều ngăn, tủ có khóa, tủ 
thuốc, tủ trưng bày (đồ đạc), tủ ly, bàn, ghế (ngồi), ghế dài (đồ đạc), gương soi, khung 
ảnh, giá (đồ đạc), giá đỡ (đồ đạc), giá sách (đồ đạc), bình phong (đồ đạc), cũi cho vật 
nuôi trong nhà, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, 
dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia 
đình cụ thể là lò sưởi chạy điện (dùng trong nhà), thiết bị sưởi ấm chạy điện, hệ thống 
chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng chạy điện, hệ thống và thiết bị làm lạnh chạy điện, hệ 
thống và thiết bị điều hòa không khí chạy điện, máy công nghiệp cụ thể là máy chế biến 
đồ uống có ga, máy hút không khí, máy đập, máy uốn, thiết bị cơ điện để chế biến đồ 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1250 

uống, máy lắp ráp xe đạp, máy thổi, máy và thiết bị đóng sách dùng cho mục đích công 
nghiệp, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy đậy nút chai, máy đóng nút chai, máy 
súc rửa chai, máy bện, máy cắt bánh mỳ, máy sản xuất bia, máy làm bơ, máy chải thô, 
máy ly tâm, máy sản xuất thuốc lá cho mục đích công nghiệp, máy và thiết bị điện để làm 
sạch cho mục đích công nghiệp, máy khai thác than, máy giặt vận hành bằng đồng xu, 
máy sơn tường, máy khí nén, máy trộn bê tông, băng tải (máy móc), máy bện dây thừng 
nhỏ, máy nghiền, máy cày (máy móc), máy cắt, máy sản xuất bơ sữa, máy tẩy nhờn, máy 
phân phối tự động, máy khoan, máy nhuộm, máy xúc đất, thiết bị mạ điện, máy dập nổi, 
máy khắc trổ, máy rót, máy lọc, máy hoàn thiện sản phẩm, thiết bị cơ điện để chế biến 
thực phẩm, máy đúc, thiết bị mạ kẽm, máy sản xuất thủy tinh, máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, 
máy nạo rau củ, máy xay, máy xếp dỡ tự động (máy điều khiển), máy gặt hái, máy là, 
máy nhào bột, máy đan, máy xén cỏ, máy gia công da thuộc, máy công cụ cho mục đích 
công nghiệp, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy kéo dây kim loại, máy 
gia công kim loại, máy vắt sữa, máy phay, máy sản xuất nước khoáng, máy khai thác mỏ, 
máy trộn, máy nhào, máy bào rãnh, máy cắt và thu hoạch cỏ, máy tiện ren đai ốc, máy lọc 
dầu, máy gia công quặng, máy đóng gói hàng, máy đóng bao, máy sơn, máy làm giấy, 
máy gia công giấy, máy bóc vỏ, máy bào, máy in, máy luyện thép, máy phun bụi, máy 
bơm, máy đột lỗ, máy đan vợt đánh bóng, máy thi công đường sắt, máy đầm, máy súc 
rửa, máy tán đinh, người máy (máy móc), máy làm xúc xích, máy cưa, máy gắn xi dùng 
cho mục đích công nghiệp, máy may, máy mài sắc, máy xén lông súc vật, máy nghiền 
dùng trong công nghiệp, sàng (máy hoặc bộ phận của máy), máy hồ vải, máy phân loại 
dùng trong công nghiệp, máy gieo hạt, máy kéo sợi, máy phun, máy tuốt quả, máy dán 
tem, máy in bằng bản in đúc, máy khâu, máy gia công đá, máy mài, máy hút dùng cho 
mục đích công nghiệp, máy làm đường ăn, máy quét đường tự vận hành, máy rải nhựa, 
máy tiện ren, máy đập lúa, máy chế biến thuốc lá, máy ép rác, máy xén, máy in nghệ 
thuật, máy bán hàng tự động, máy rung dùng trong công nghiệp, máy giặt, máy nén chất 
thải, máy quét vôi, máy gia công gỗ, máy bao gói, và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, 
nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho 
vật nuôi trong nhà, dụng cụ âm nhạc, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc 
(furniture), văn phòng phẩm; cung cấp hướng dẫn quảng cáo trực tuyến có thể tra cứu 
(tìm kiếm) được có nội dung về hàng hoá và dịch vụ của những người bán hàng trực tuyến 
khác; xử lý và quản lý cơ sở dữ liệu máy tính bao gồm biên tập và hệ thống hoá thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập và cho thuê danh sách địa chỉ gửi thư; điều tra kinh 
doanh; lập bản kê khai thuế; dịch vụ đại lý thuế.   

 
Nhóm 36: Cung cấp tài chính để cho vay; chiết khấu hối phiếu (tín phiếu); bao tiêu chứng 
khoán; đại lý bảo hiểm phi nhân thọ; cho thuê toà nhà; cung cấp thông tin bất động sản về 
nhà và đất; định giá tác phẩm nghệ thuật; điều tra tín dụng của doanh nghiệp; quyên góp 
gây dựng quỹ từ thiện; bảo lãnh nợ hay trách nhiệm tài chính; nhận thanh toán hối phiếu; 
mua và chuyển giao các yêu cầu, đòi hỏi tài chính; bán hối phiếu thế chấp; thanh toán 
thay cho người sử dụng thẻ tín dụng và những người vay trả dần; dịch vụ thẻ tín dụng; 
dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm; dịch vụ cầm cố thế chấp tài sản; dịch vụ ngân hàng thông 
qua máy giao dịch ngân hàng tự động (ATM); bao thanh toán nợ; dịch vụ bảo hiểm và 
dịch vụ môi giới bảo hiểm cho việc mua xe cộ trả chậm; dịch vụ môi giới bảo hiểm và 
dịch vụ đánh giá rủi ro bảo hiểm; đánh giá tổn thất để trả bảo hiểm phi nhân thọ; dịch vụ 
thống kê bảo hiểm; quản lý bất động sản; đại lý hay môi giới cho thuê, thuê, định giá dựa 
trên các yếu tố thị trường và dựa trên các tính toán khoa học bất động sản, tòa nhà và đất; 
cung cấp dịch vụ thông tin liên quan đến việc cho thuê và định giá toà nhà và đất; dịch vụ 
ngân hàng; cung cấp phương tiện tín dụng; xử lý việc thanh toán, tất cả được cung cấp 
trực tuyến qua internet và/hoặc cơ sở dữ liệu máy tính và/hoặc kiốt đa phương tiện 
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và/hoặc thiết bị máy vi tính và/hoặc máy giao dịch ngân hàng tự động (ATM); dịch vụ thẻ 
trả trước. 

 
 

 
(210) 

 

4-2015-05859 

 
(220) 

 
17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH Cửa Nguyên 

Tâm  (VN) 

642/39 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 06: Lá cửa cuốn bằng kim loại.  

 
 

 
(210) 4-2015-05860 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A9.7.19 
(591) Đỏ, trắng, nâu 
(731) Công ty TNHH MIWON Việt Nam  

(VN) 

Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; bột nêm; bột ngọt; gia vị dùng để chế biến cơm rang.  

 
 

 
(210) 4-2015-05861 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH MIWON Việt Nam  

(VN) 

Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước tương, tương ớt. 
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(210) 4-2015-05862 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty TNHH MIWON Việt Nam  

(VN) 

Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 30: Nước tương; tương ớt.  

 

 
(210) 4-2015-05863 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần OTV  (VN) 

Số 250, phố Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; rửa xe cộ; tra dầu mỡ xe cộ; sơn 

nội thất, ngoại thất; chống gỉ.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; khách sạn; dịch vụ quán cafe.  
 

 
(210) 4-2015-05864 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 

sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm. 
 

 
(210) 4-2015-05865 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED  

(JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 

sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm. 
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(210) 4-2015-05866 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.5.21; 5.5.15; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Đông Hiệp   (VN) 

Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 21: Tăm; hộp đựng tăm; đũa; hộp đựng bữa ăn trưa; bộ bát đĩa; thìa trộn (dụng cụ 

nhà bếp).  
 
 
 

 
(210) 4-2015-05867 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Đông Hiệp   (VN) 

Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 16: Túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-05868 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

trực tuyến Vifami   (VN) 

Phòng 1703, toà 18T2, đường Lê Văn 
Lương, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 21: Nồi nấu không dùng điện; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; chảo để rán không 

dùng điện; bộ nồi nấu không dùng điện; dụng cụ nhà bếp.  
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(210) 4-2015-05869 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

Dược Vật tư Y tế Hà Nội  (VN) 

Số 17 phố Phó Đức Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế; bàn mổ, thiết bị chiếu tia X quang cho mục đích y tế; 

thiết bị nha khoa, dùng điện; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ.  
 

 
(210) 4-2015-05870 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược vật tư y tế Hà Nội  (VN) 

Số 17, phố Phó Đức Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế; bàn mổ; thiết bị chiếu tia X quang cho mục đích y tế; 

thiết bị nha khoa, dùng điện; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ.  
 

 
(210) 4-2015-05871 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 17.2.25 
(731) SHANDONG JINBAO ELECTRONICS 

CO., LTD.   (CN) 
128 Wenquan, Rd., Zhaoyuan, 
Shandong, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; lá kim loại dùng để bao gói và 

đóng gói; kim loại dạng bột, không dùng cho họa sỹ, người làm nghề trang trí, người làm 
nghề in; thanh mỏng lát trần nhà bằng kim loại; lá và tấm kim loại; vách ngăn bằng kim 
loại.  

 
Nhóm 09: Thẻ thông minh (thẻ tích hợp); mạch tích hợp; mạch in; bảng mạch in; thiết bị 
điện phân; vi mạch (mạch tích hợp).  
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(210) 4-2015-05873 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A3.4.2; A3.4.25; A3.4.24; 26.1.6 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, đen, 

xanh lam, vàng, đỏ, da cam, hồng 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 

 
 

 
(210) 4-2015-05874 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.21; A3.4.24; 26.1.6; A3.4.2 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, đen, 

xanh lam, vàng, đỏ, da cam, hồng, tím 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 

 
 

 
(210) 4-2015-05875 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A3.4.24; A6.19.11; 1.15.21; A3.4.2 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, đen, 

xanh lam, vàng, đỏ, da cam, hồng 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(Vinamilk)  (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 
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(210) 4-2015-05876 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.21; A3.4.2; A3.4.25; A3.4.24 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, đen, 

xanh lam, vàng, đỏ, da cam, hồng, trắng 
xám 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(Vinamilk)   (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 

 

 
(210) 4-2015-05877 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất Gia Thành  (VN) 

1085 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn LED đội đầu (đèn pin chiếu sáng). 
 

Nhóm 21: Vợt diệt muỗi điện. 
 

 
(210) 4-2015-05878 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất Gia Thành   (VN) 

1085 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn LED đội đầu (đèn pin chiếu sáng). 
 

Nhóm 21: Đồ dùng gia đình bằng nhựa: ly, nắp ly nhựa, hộp nhựa, muỗng nhựa dùng 
trong thực phẩm; vợt diệt muỗi điện.  
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(210) 4-2015-05880 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm & bánh kẹo Phạm 

Nguyên  (VN) 

613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-05881 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm & bánh kẹo Phạm 

Nguyên  (VN) 

613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-05882 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 13.1.6; A26.4.6 
(731) Công ty cổ phần Điện tử Biên 

Hòa  (VN) 

52-54 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy tăng âm Hi-end; thùng loa; đầu đĩa DVD; máy thu hình màu. 

 

 
(210) 4-2015-05884 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) ROTHMANS OF PALL MALL 

LIMITED  (CH) 
Zaehlerweg 4, Zug, CH 6300, 
Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm. 

 

 
(210) 4-2015-05885 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH phân bón 

Trường Sơn  (VN) 

34A Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; hoá chất công nghiệp; chế phẩm sinh học 

không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; nitơ; hợp chất nitơ. 
 

 
(210) 4-2015-05886 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.9.1; 1.15.24 (540) 

  

(731) Trần Quốc Thắng  (VN) 

Tổ 19, phường Tương Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 28: Mồi nhân tạo để câu cá; mồi câu cá có mùi thơm; mồi nhử đùng để câu cá. 

 

 
(210) 4-2015-05888 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Hồ Thanh Nhanh  (VN) 

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-05891 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Làn Da Đẹp  (VN) 

69/4N ấp Xuân Thới Đông 1, xã  Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-05892 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Vinh 

Nghĩa  (VN) 

1886 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vải; mua bán vải đã ép ly. 
 

Nhóm 40: ép, xếp, nhún ply vải; gia công ép ly vải. 
 
 

 
(210) 4-2015-05893 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị điện G8  (VN) 

Nhà ông Nguyễn Huy Cảnh, xóm 3, xã 
Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hoá cụ thể là: thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên 
liệu để sản xuất thuốc lá. 
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(210) 4-2015-05894 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị điện G8   (VN) 

Nhà ông Nguyễn Huy Cảnh, xóm 3, xã 
Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hoá cụ thể là: thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên 
liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-05896 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 9.3.1; A9.3.5 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

công sở Evyclasic Việt Nam  

(VN) 

Ngách 88/61, tổ 20, phố Thịnh Liệt, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); quần áo thời trang. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (buôn bán) quần áo (trang phục), quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2015-05897 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A11.3.4; A26.11.12 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh lam 
(731) Hồ Quang Minh  (VN) 

87 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2015-05898 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.6; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm 
(731) Công ty cổ phần Zogo  (VN) 

184 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; các dịch vụ của văn phòng du lịch và đại lý du lịch 

sắp xếp chuyến đi; các dịch vụ chuyến đi trọn gói; cung cấp thông tin du lịch. 
 
 

 
(210) 4-2015-05899 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hà Yến  (VN) 

Số 3, lô CN6, cụm công nghiệp tập trung 
vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh Khai, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy chế biến thức ăn dùng điện; máy rửa bát đĩa; máy nạo, nghiền rau củ; 

thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm. 
 

Nhóm 11: Lò nướng bánh mì; thiết bị làm lạnh đồ uống; bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu 
nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị làm lạnh; tủ lạnh; tủ lạnh có 
cửa kính để trưng bày; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; bình đun nước nóng; thiết bị và 
máy làm đá lạnh; thiết bị nấu bếp; thiết bị sấy khô đồ giặt là, dùng điện; lò vi sóng dùng 
cho mục đích công nghiệp; bồn rửa; chụp thông gió. 

 
 

 
(210) 4-2015-05900 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.10 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nha khoa Sài Gòn - Seoul   (VN)

Số 56 Nguyễn Thị Thập, khu dân cư Him 
Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế: phòng khám nha khoa.  
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(210) 4-2015-05901 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A3.9.12; 7.15.8 
(591) Trắng, xanh nước biển, đỏ, đen, xanh lá 

cây, nâu. 

(540) 

 

(731) Dư Quang Hải  (VN) 

Số 12 Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05903 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.2; A1.1.12 
(591) Xanh lá cây, da cam, trắng 
(731) Công ty TNHH vàng bạc và 

thương mại dịch vụ Tiến Lực  

(VN) 

Thôn Hưng Đạo, thị trấn Tây Đằng, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ điện tử - điện lạnh như máy tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, 

phần mềm, tivi, điện thoại, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, tủ đông, tủ mát, lò vi sóng; mua 
bán vàng, bạc, đá quí, đá bán quí, đồ trang sức, tranh đá quý, gốm sứ; mua bán ôtô, xe 
máy, xe máy điện, xe đạp điện; mua bán giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất; mua bán 
nhiêu liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, cụ thể là mua bán xăng dầu, khí đốt 
và các sản phẩm có liên quan; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-05904 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh dương, xanh lá mạ, đỏ, vàng chanh

(540) 

 

(731) Công ty TNHH văn hóa sáng 

tạo Trí Việt  (VN) 

11 I - H Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch thuật; đào tạo, giải trí. 
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(210) 4-2015-05906 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh dương, xanh lá mạ, đỏ, vàng chanh

(540) 

 

(731) Công ty TNHH văn hóa sáng 

tạo Trí Việt   (VN) 

11 I - H Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2015-05908 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 26.3.23 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Đình Nam  (VN) 

3/70 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Chăm sóc (làm sạch) kính (gương). 

 

 
(210) 4-2015-05909 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 11.3.18; A11.1.5; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Hàng Thị Hồng Loan  (VN) 

967 Kiến Thành, Đăkrlấp, Đăk Nông.  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-05910 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hiền  (VN) 

Xóm 9, Diễn Yên, Diễn Châu, tỉnh Nghệ 

an 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia): rượu gạo được chưng cất từ gạo. 
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(210) 4-2015-05911 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển D&G Việt Nam   (VN)

Số 1, Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 

 

 
(210) 4-2015-05912 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Braun 

Electronics Việt Nam  (VN) 

Số 15 ngõ 429 đường Lĩnh Nam, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn sưởi ấm phòng tắm; thiết bị sưởi ấm và thiết bị làm lạnh; quạt điện; thiết bị 

điều hòa không khí.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị điện gia dụng cụ thể là đèn sưởi ấm phòng 
tắm, thiết bị sưởi ấm và làm lạnh, thiết bị điều hòa không khí.  

 

 
(210) 4-2015-05913 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần DILIGO  (VN) 

Khu công nghiệp Châu Đức, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; gọng kính; hộp đựng kính râm và kính đeo mắt; kính 

bơi.  
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay; túi cầm tay của phụ nữ; ví tiền; vali hành lý; ba lô; túi đựng đồ 
quần áo tập thể thao.  
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(210) 4-2015-05914 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật An Giang  (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-05915 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 

viễn thông Hoàng Gia   (VN) 

Số 27, ngõ 209, đường Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Đồng hồ công tơ mét. 

 

 
(210) 4-2015-05916 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần CITICHARM 

Hoa Kỳ   (VN) 

Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cacao, thực phẩm và đồ uống trên cơ sở cacao; thực phẩm và đồ uống trên cơ 

sở chất thay thế cacao; cà phê (các sản phẩm thuộc nhón này). 
 

 
(210) 4-2015-05917 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần CITICHARM 

Hoa Kỳ   (VN) 

Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cacao; thực phẩm và đồ uống trên cơ sở cacao; thực phẩm và đồ uống trên cơ 

sở chất thay thế cacao; cà phê (các sản phẩm thuộc nhón này). 
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(210) 4-2015-05918 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

REDCO Việt Nam   (VN) 

Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; kinh doanh thương mại; xúc tiến thương mại; tiếp thị; xuất nhập 

khẩu; mua bán: thực phẩm được chế biến từ ngũ cốc, kem lạnh, bánh ngọt, cà phê, ca cao, 
trà (chè), gia vị (thực phẩm), dược phẩm, thuốc thú y, thực phẩm chức năng, thực phẩm ăn 
kiêng, thực phẩm cho em bé, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, 
giấy, tạp chí, khăn ăn làm bằng giấy, văn phòng phẩm như: bút, sổ ghi chép, cặp đựng tài 
liệu, ba lô, túi xách, ví (bóp), cặp đựng tài liệu, va li, ô (dù), sữa, thực phẩm và đồ uống 
được chế biến trên cơ sở sữa, sữa nước, sữa bột, dầu thực vật và mỡ ăn, phô mai, sữa chua, 
bánh ngọt, kẹo, bánh mì, đồ uống đống chai; đồ uống hoa quả, bia, nước uống có ga, 
nước ép hoa quả, nước uống tăng lực, nước uống bổ sung vitamin và khoáng chất không 
dùng cho mục đích y tế, quần, áo, giầy, dép, bít tất (vớ), khăn quàng cổ, khăn trùm đầu.  

 

 
(210) 

 

4-2015-05919 

 
(220) 

 
18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.1 
(591) Xanh tím than, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp nội 

thất KONCEPLUS  (VN) 

260 Phố Vọng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng dân dụng và công nghiệp; dịch vụ thông tin về xây dựng; 

dịch vụ trang trí nội thất.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ lập bản vẽ trong xây dựng; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ về thiết kế nội 
thất, ngoại thất; dịch vụ về quy hoạch đô thị. 

 

 
(210) 4-2015-05921 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 

1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

 
(210) 4-2015-05922 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Thích Chí Minh  (VN) 

728/19 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói (micro); đầu máy đọc đĩa kỹ 

thuật số; thiết bị lưu trữ dữ liệu (usb). 
 
 

 
(210) 4-2015-05925 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.5.25; 1.13.1; A3.4.2; A6.19.11 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

xanh dương, xanh ngọc, đỏ, nâu, trắng, 
đen 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (VN) 

281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y. 

 
Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy 
khô; chiết xuất của thịt. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 

 
Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị. 
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(210) 4-2015-05926 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.5.25; A3.4.2; 8.3.1; A6.19.11 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

xanh dương, xanh ngọc, đỏ, nâu, trắng, 
đen 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (VN) 

281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y. 

 
Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy 
khô; chiết xuất của thịt. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 

 
Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị. 

 

 
(210) 4-2015-05927 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.21; 8.3.1; 26.4.9; 1.13.1; 25.5.25; 

A5.11.17 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

đỏ, hồng, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (VN) 

281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y. 
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Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy 
khô; chiết xuất của thịt. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 

 
Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị. 

 

 
(210) 4-2015-05928 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Minh 

Nam  (VN) 

Số 744/35 Nguyễn Kiệm, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-05929 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 1.15.5 
(591) Xanh da trời, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 

Phát Đạt  (VN) 

Số nhà 3, ngõ 114 phố Ga, thị trấn 
Thường Tín, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục và đào tạo; giảng dạy tiếng anh. 
 

 
(210) 4-2015-05930 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Lâm Tuyết Hằng  (VN) 

37A Trương Định, khu phố 5, phường 
An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) bôi da; sữa rửa mặt; sữa 

tắm; kem và bột tắm trắng. 
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Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán phấn son môi; mua bán nước hoa. 
 

 
(210) 4-2015-05931 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Lâm Tuyết Hằng  (VN) 

37A Trương Định, khu phố 5, phường 
An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) bôi da; sữa rửa mặt; sữa 

tắm; kem và bột tắm trắng.  
 

 
(210) 4-2015-05932 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Hồng, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Như ý 

Nguyễn  (VN) 

1/50/12 Thanh Đa, phường 27, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 

phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 
 

 
(210) 4-2015-05933 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Duy  (VN) 

12/6/16 XTT 58C, ấp 7, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem ngừa mụn nám da; kem tắm trắng da; kem chống nhăn da; 

kem rửa mặt; kem ngừa tàn nhang. 
 

 
(210) 4-2015-05934 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Duy  (VN) 

12/6/16 XTT 58C, ấp 7, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem ngừa mụn nám da; kem tắm trắng da; kem chống nhăn da; 
kem rửa mặt; kem ngừa tàn nhang. 

 

 
(210) 4-2015-05935 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.1.25; A25.1.10; 25.7.25 (540) 

  

(731) Vương Thị Trường Duyên  (VN) 

58/9A đường Trần Phú, phường 4, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 

da; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng. 
 

 
(210) 4-2015-05936 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần may X19  (VN) 

Số 311 đường Trường Chinh, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-05937 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 23.1.1; 24.1.1; 26.15.15 
(591) Đen, xám bạc, xanh 

(540) 

  

(731) Võ Hoàng Bảo Vi  (VN) 

60/27 Dương Đức Hiền, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
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tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05938 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Võ Hoàng Bảo Vi  (VN) 

60/27 Dương Đức Hiền, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 
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(210) 4-2015-05939 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.1; 26.1.1; A1.1.10; A24.3.7 
(591) Nâu đen, nâu đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Sài Gòn Hà Nội  (VN) 

5/6 đường 10, Linh Trung, Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-05940 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A2.3.17; 26.1.2; 2.3.5; A2.3.16 
(591) Xanh da trời; trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NOCOS Việt 

Nam  (VN) 

Số nhà 106, ngõ 171 Thái Hà, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2015-05941 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.5.16; 26.1.2; A1.1.10; A1.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 

thương mại và dịch vụ Minh 

Khuê  (VN) 

Thôn My Hạ, xã Thanh Mai, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-05942 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(540) 

  

(731) Ngô Văn Binh   (VN) 

Thôn Dương ổ, phường Phong Khê, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; giấy lau chùi dùng trong gia đình. 
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(210) 4-2015-05943 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ cam, trắng, xám ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH UMA  (VN) 

Tầng 1, tòa nhà CT1, khu đô thị Mỹ 
Đình, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 

 

 
(210) 4-2015-05945 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24; A25.7.21 
(591) Xanh da trời, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Bếp Xinh  

(VN) 

36 lô D đường số 6, khu dân cư Nam 
Hùng Vương, phường An Lạc, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Trang trí nội thất. 

 

 
(210) 4-2015-05946 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Thị Mai Hương  (VN) 

Phòng 204 chung cư 44 Bis Phan Liêm, 
phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay; đồ trang sức; đồng hồ đeo tay. 
 

Nhóm 25: Quần áo; váy; giày dép; thắt lưng (dây nịt); mũ (nón); tất (vớ). 
 

 
(210) 4-2015-05947 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.1.1; 25.5.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Quân  (VN) 

45/15 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1275 

(511)   Nhóm 09: Miếng dán bảo vệ màn hình cho điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính 
xách tay; ốp lưng cho điện thoại di động; bao da cho điện thoại di động; máy tính bảng; 
máy tính xách tay. 

 

 
(210) 4-2015-05948 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ thiết bị giám sát 

Bảo Toàn  (VN) 

Số 300D.08 lô D khu 300 Bến Chương 
Dương, phường Cầu Kho, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy ghi hình, thiết bị ghi hình, thiết bị và máy âm thanh, máy quay phim, máy 

ảnh (chụp ảnh), thiết bị báo động, thiết bị báo cháy. 
 

 
(210) 4-2015-05949 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Vàng, đen, cam, nâu, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Phan Sỹ Chín  (VN) 

Thôn 4, xã Eabhốk, huyện Cu Kuin, tỉnh 
§¾k L¾k 

 
(511)   Nhóm 05: Tinh bột nghệ vàng (thực phẩm chức năng); tinh bột nghệ đen (thực phẩm chức 

năng); tinh bột nghệ (thực phẩm chức năng). 
 

 
(210) 4-2015-05950 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh, cam 

(540) 

  

(731) Cty TNHH MTV Hải Mây  (VN) 

18/12 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Bì mắm và nêm các loại: giò lụa các loại, khoanh khoai tây rán giòn, lát khoai 

tây sấy khô, rau muối lên men (kim chi và các loại rau cá quả khác lên men), thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở trái cây, thực phẩm làm từ cá. 
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(210) 4-2015-05951 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn Durmex 

Việt Nam  (VN) 

Số 686 đường Phúc Diễn, phường Xuân 
Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); véc ni; chất để pha loãng, chất tạo màu (tất 

cả là phụ gia cho thuốc màu, véc ni hoặc sơn); chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ.  
 

 
(210) 4-2015-05952 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Khuê  (VN) 

74 Lý Thái Tổ, phường Thạc Gián, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2015-05953 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH VO VO   (VN) 

 119 Hoàng Quốc việt, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi (pasta), sốt cà chua.  

 

 
(210) 4-2015-05954 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 18.3.21; 26.1.2 
(591) Cam, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Triển Hưng  (VN) 

47 đường số 14, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Bơm thủy lực (bộ phận máy móc), xi lanh thủy lực dùng cho máy; van thủy 

lực.  
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(210) 4-2015-05956 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.15; A5.5.20; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Everpia Việt 

Nam  (VN) 

Dương Xá, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, gương, khung ảnh. 

 

 
(210) 4-2015-05957 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH Romal Việt Nam  

(VN) 

Số 24-26 ngách 93/59 đường Mễ Trì, tổ 
dân phố Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy phát điện; máy xay/máy nghiền dùng trong nhà bếp chạy 

điện; máy giặt; máy vắt khô quần áo (không sấy); máy đóng gói hàng.  
 

Nhóm 11: Bếp gaz; chậu rửa gắn cố định; vòi hoa sen; phụ kiện phòng tắm; bồn tắm; 
dụng cụ nấu nướng dùng điện; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); lò nướng; thiết bị điều hòa 
không khí; quạt gió của máy hút khói.  

 
Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; chảo rán; vỉ 
nướng (dụng cụ nấu nướng).  

 

 
(210) 4-2015-05958 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH Romal Việt Nam  

(VN) 

Số 24-26 ngách 93/59 đường Mễ Trì, tổ 
dân phố Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy phát điện; máy xay/máy nghiền dùng trong nhà bếp chạy 

điện; máy giặt; máy vắt khô quần áo (không sấy); máy đóng gói hàng.  
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Nhóm 11: Bếp gaz; chậu rửa gắn cố định; vòi hoa sen; phụ kiện phòng tắm; bồn tắm; 
dụng cụ nấu nướng dùng điện; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); lò nướng; thiết bị điều hòa 
không khí; quạt gió của máy hút khói.  

 
Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; chảo rán; vỉ 
nướng (dụng cụ nấu nướng).  

 

 
(210) 4-2015-05959 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.1.22; 2.1.20; 26.4.1; 2.1.2 
(731) Nguyễn Bạch Xuyến  (VN) 

Số nhà 19, đường Hoa Lan 5, khu biệt 
thự Vinhomes Riverside, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng sứ; đồ gốm để chứa 

đựng; đồ sứ để chứa đựng; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thuỷ tinh.  
 

 
(210) 4-2015-05961 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.1.8; 2.1.20 
(731) SANTA BARBARA POLO & 

RACQUET CLUB   (US) 
3375 Foothill Rd. #1200, Carpinteria, 
CA 93013, U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thu mua hàng hoá cho người khác (bao gồm các loại mũ và ô) nhằm 

phục vụ mục đích kinh doanh.  
 

 
(210) 4-2015-05963 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 1.3.1; 25.12.1 
(591) Xanh cô ban, xanh dương, cam, đen 
(731) Công ty TNHH phát triển giáo 

dục Domino Việt Nam   (VN) 

Số nhà 104-T21, ngõ 81 Lạc Long Quân, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm; dịch vụ dịch thuật, 
dịch vụ sản xuất các video nhằm mục đích giáo dục: dịch vụ tổ chức các sự kiện nhằm 
mục đích giáo dục.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-05965 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 2.9.21 
(591) Trắng, xanh nước biển, trắng, xanh da 

trời, vàng, xám, hồng nhạt, hồng đậm, 
ghi 

(731) Lương Hồng Quân   (VN) 

Xóm Ngòi, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, 
tỉnh Tuyên Quang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-05966 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.21; 25.1.6;  
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời, tím, đen, xanh 

dương, hồng, vàng, xanh lá cây, xám, ghi
(731) Lương Hồng Quân   (VN) 

Xóm Ngòi, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, 
tỉnh Tuyên Quang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-05967 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong   (VN) 

Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng 
Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-05968 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong  (VN) 

Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng 
Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
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giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-05969 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm AMIGO Việt Nam  

(VN) 

Số 67 Trần Quốc Hoàn, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y. 

 

 
(210) 4-2015-05970 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.8; 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sức Khỏe Tốt    (VN) 

Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-05971 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.9.8 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sức Khỏe Tốt   (VN) 

Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-05972 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

liên kết Việt Nam  (VN) 

Lô 16/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, phố 
Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-05973 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu ete (dùng cho mục đích làm sạch, trang điểm), mỹ phẩm, nước hoa, 

kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa tắm.  
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(210) 4-2015-05974 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Ngô Đức Hiệp  (VN) 

Phòng 519, nhà A25 B5 Khu tập thể 
Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-05975 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược Phúc Tín  (VN) 

238/20 Thống Nhất, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-05976 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.1.11; A2.1.24; 4.5.2; 4.5.3; 25.1.6 
(591) Trắng, đen, nâu, xanh da trời nhạt, xanh 

da trời đậm, hồng da nhạt, hồng da đậm, 
đỏ, xanh lá cây, xám, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khai vị 

Hoàng Đức  (VN) 

318/111 Phạm Văn Hai, phường 5, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Lạc đã chế biến. 
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(210) 4-2015-05977 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 11.3.18 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Tín Hưng Sơn  (VN) 

14/4/2 đường 23, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để bảo quản thực phẩm. 
 

Nhóm 30: Gia vị (mì chính; bột nêm). 
 

 
(210) 4-2015-05978 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A25.1.10; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Tín Hưng Sơn    (VN) 

14/4/2 đường 23, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để bảo quản thực phẩm.  
 

Nhóm 30: Gia vị (mì chính; bột nêm). 
 

 
(210) 4-2015-05979 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A26.11.12; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Sơn Jymec 

Việt Nam  (VN) 

Số 11, ngõ 55, tổ dân phố Giao Quang, 
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn chịu lửa; sơn diệt khuẩn; sơn lót; sơn phủ; vữa thạch cao mạt 

đá để hoàn thiện trong (lớp lót phủ trước khi sơn). 
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Nhóm 19: Bột bả tường; bê tông; xi măng; vữa dùng cho xây dựng; lớp phủ không bằng 
kim loại, dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-05980 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) Công ty TNHH Jellyfish HR  

(VN) 

Tầng 12A, tòa nhà CMC, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; văn phòng giới thiệu việc làm, văn phòng tuyển dụng 

lao động; tuyển dụng lao động; tuyển dụng nhân sự; tư vấn quản lý nhân sự. 
 

 
(210) 4-2015-05982 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 7.3.11; 26.1.1; 26.3.23 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí kim 

loại xây dựng Hoàng Kim  (VN)

236M KDC Nam Hùng Vương, Lê Cơ, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim thép; công trình xây dựng bằng thép; cột bằng thép; ống thép; tấm ép; 

lưới thép. 
 

 
(210) 4-2015-05983 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.9.16; 25.1.6 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Xuất nhập khẩu Phân bón 

Italy  (VN) 

814 khu dân cư Hai Thành, Tên Lửa, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-05984 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.4; A3.7.24; 4.3.3 
(591) Vàng đồng 

(540) 

  

(731) Ngô Thúy Ly  (VN) 

Số 6 Lê Văn Sỹ, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05990 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.7.6; A26.11.12; 1.15.23; A5.5.20 
(591) Đỏ, xanh navy, xanh nõn chuối, da cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sawa Việt 

Nam  (VN) 

Số 1 Nguyễn Xiển, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm gia dụng, cụ thể: máy 

lọc nước, cây nóng lạnh, ấm đun siêu tốc, bếp lẩu nướng, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp từ, 
cân sức khỏe, chảo chống dính, chảo inox, chổi lau nhà, cây lau nhà đa năng, đèn sưởi, lò 
nướng, máy sấy tóc, máy xay sữa đậu nành, máy xay sinh tố, nồi cơm, nồi inox, nồi áp 
suất, nồi đa năng, máy tạo ozon, quạt phun sương, quạt không cánh, quạt đứng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05991 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ điện cơ 

Tân Bình  (VN) 

298/12 Tân Hoà Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
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(210) 4-2015-05992 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ điện cơ 

Tân Bình  (VN) 

298/12 Tân Hoà Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05993 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ điện cơ 

Tân Bình  (VN) 

298/12 Tân Hoà Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05994 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.14; 1.15.21 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Alpha  (VN) 

12/6 Hiệp Bình, khu phố 7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước uống tinh khiết đóng chai, nước uống tinh khiết 

đóng bình. 
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(210) 4-2015-05995 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.13.1; A5.3.14; A26.11.12 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Đại 

Quân  (VN) 

178/1 đường TA32, khu phố 2, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05996 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Đại 

Quân  (VN) 

178/1 đường TA32, khu phố 2, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-05997 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.1 
(731) MEITU (CHINA) LIMITED  (CN) 

RM C, 21/F CMA Bldg No 64 
Connaught Rd, Central Hong Kong, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy tính bảng; phần mềm ứng dụng 

máy tính, có thể tải xuống được; chương trình máy tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính, ghi 
sẵn; thiết bị nghe nhạc cầm tay; máy chụp ảnh; tai nghe; nhãn điện tử dùng cho hàng hóa; 
thiết bị thu hình; thiết bị để xử lý dữ liệu; bộ sạc cho ắc quy điện. 
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(210) 4-2015-05998 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, đỏ 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử bán hàng, dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử bán 

hàng, bán lẻ và bán buôn quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử (tivi, loa, đài), 
điện lạnh (tủ lạnh, máy điều hoàn), đồ bếp (nồi, xong), đồ nội thất (tủ, bàn, ghế) theo đơn 
đặt hàng qua mạng Internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ các sản phẩm nói trên; quảng cáo bán hàng hóa; nghiên cứu thị trường. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào cổng thông tin liên quan đến máy tính; 
dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp truy 
cập Internet thông qua mạng kết nối giữa khách hàng và ISP (như truy cập Internet quay 
số dial-up); cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông như VOIP (điện thoại 
Internet); dịch vụ viễn thông liên quan đến máy tính. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa bán qua thương mại điện tử. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và vận hành phần mềm, chương trình máy tính cho thương mại điện tử 
bán hàng. 

 
 

 
(210) 4-2015-05999 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4; A5.3.13; A5.3.15; 21.3.5 
(731) Lâm Thị Minh Ngọc  (VN) 

Số 8 Nghĩa Sĩ Cần Giuộc, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; quán rượu (quán 

bar).  
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(210) 4-2015-06001 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Những Ngày Mới  (VN) 

67 (số cũ 274) Phan Xích Long, phường 
2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), quán cà phê, nhà 

hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-06002 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 18.1.11 
(591) Vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Phạm Trần Huấn  (VN) 

447 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-06003 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá An Giang  (VN) 

23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-06004 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) FUJI XEROX KABUSHIKI KAISHA 

(Fuii Xerox Co., Ltd.)   (JP) 
9-7-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); phầm mềm máy 
tính (ghi sẵn). 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; bảo trì phần 
mềm máy tính; khôi phục dữ liệu máy tính; dịch vụ sao chép chương trình máy tính; tư 
vấn phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cung 
cấp phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm máy tính không tải xuống được nhằm cung 
cấp thông tin bằng việc kết hợp tài liệu và thiết bị đầu cuối di động; dịch vụ điện toán 
đám mây.  

 

 
(210) 4-2015-06005 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 7.11.1; 7.1.1; 18.3.2; 5.7.1 
(591) Nâu, kem, be, vàng, đỏ, trắng, đen 
(731) ELITE GOLD LTD.   (VG) 

Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 
3444, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; bánh quy dẹt; bánh quy; sô cô la; ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở cà 

phê; bánh ngọt và bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-06006 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 24.9.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, vàng, đỏ 
(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION   (PH) 
13E Rodriguez Jr. Avenue, Bagong Ilog, 
Pasig City, Philippines 1600  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh (trên cơ sở trái cây); thịt, cá (không còn sống), thịt gia 

cầm và thịt thú săn (không còn sống); chiết xuất của thịt; trái cây và rau củ đã được chế 
biến, sấy khô và bảo quản; thạch; mứt ướt/mứt quả ướt; trứng; sữa và các sản phẩm sữa; 
dầu và mỡ để ăn.  

 
Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh (trên cơ sở gạo hoặc ngũ cốc); cà phê, chè (trà), ca cao, 
đường, gạo, bột sắn, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, bột mỳ và các chế phẩm làm từ ngũ 
cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và kẹo; đá lạnh có thể ăn được; mật ong; mật đường; men; bột 
nở; muối; mù tạc; giấm; nước xốt (gia vị); gia vị các loại; kem lạnh.  
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(210) 4-2015-06007 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh, nâu, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH doanh nhân 

Toàn Cầu  (VN) 

63 Đường số 13, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 

internet.  
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-06008 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(731) Trần Đình Nhãn  (VN) 

4.8 chung cư Quân sự, phường 09, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng; nối nhựa như nối chữ T (T rút), nối chữ Y (Y rút), nối chữ 
thập, lơi (nối các góc 90 độ, 180 độ), nối có ren; ống tiêu nước không bằng kim loại; ống 
máng xối không bằng kim loại; ống dẫn cứng không bằng kim loại dùng trong xây dựng.  

 
Nhóm 20: Van ống dẫn nước làm bằng nhựa hoặc chất dẻo khác; van không bằng kim 
loại và không là bộ phận của máy; kẹp nối ống làm bằng chất dẻo; đinh vít (không bằng 
kim loại); chốt không bằng kim loại; nút không bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán keo dán công nghiệp, keo dán ống nhựa, dụng cụ ngành nước 
bao gồm ống nhựa, nối nhựa như nối chữ T (T nối), nối chữ Y (rút), nối chữ thập, lơi (nối 
các góc 90 độ, 180 độ), nối có ren, ống tiêu nước không bằng kim loại, ống máng xối 
không bằng kim loại, ống dẫn cứng không bằng kim loại dùng trong xây dựng, van ống 
dẫn nước làm bằng nhựa hoặc chất dẻo khác, van không bằng kim loại và không là bộ 
phận của máy, kẹp nối ống làm bằng chất dẻo, đinh vít (không bằng kim loại), chốt không 
bằng kim loại, nút không bằng kim loại, vật liệu xây dựng không bằng kim loại; nhượng 
quyền thương mại trong lĩnh vực mua bán các sản phẩm trên.  
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(210) 4-2015-06009 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Thư Thái   (VN) 

Tổ dân phố 1 Miêu Nha, phường Tây 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, chi tiết: giầy, dép.  

 

 
(210) 4-2015-06010 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Thư Thái  (VN) 

Tổ dân phố 1 Miêu Nha, phường Tây 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, chi tiết: giầy, dép.  

 

 
(210) 4-2015-06011 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.12.1; 26.1.2; 1.15.23 
(731) SUN SIAM CO., LTD.  (TH) 

325, 327, 329 Soi Pattanakarn 3, 
Pattanakarn Rd., Suanluang, Bangkok 
10250, Thailand  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 04: Các loại dầu công nghiệp (không phải là dầu ăn và các loại dầu khác); mỡ công 

nghiệp; chất bôi trơn, dầu nhờn; dầu nhiên liệu; benzen; dầu diezel.  
 

 
(210) 4-2015-06012 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as Kao Corporation)   (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, 
đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  

 

 
(210) 4-2015-06013 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Xuân   (VN) 

Số 110 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng để cải tạo đất, đất sạch, đất trồng rau sạch và rau an toàn.  
 

Nhóm 05: Chất diệt nấm; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ; chất trừ động 
vật có hại, chế phẩm diệt khuẩn dùng cho đất (tất cả đều là thuốc bảo vệ thực vật). 

 
Nhóm 30: Cà phê, chè; ca cao; gạo; đường.  

 
Nhóm 31: Hạt giống (lúa rau củ quả); thức ăn chăn nuôi (dùng cho gia súc gia cầm, thủy 
hải sản); hoa tươi; cây ăn quả; rau củ quả tươi. 

 
Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật, mua bán hóa chất sử dụng trong nông nghiệp; 
mua bán vật tư nông nghiệp. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn; dịch vụ lâm nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-06014 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Xuân   (VN) 

Số 110 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng để cải tạo đất, đất sạch, đất trồng rau sạch và rau an toàn.  
 

Nhóm 05: Chất diệt nấm; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ; chất trừ động 
vật có hại, chế phẩm diệt khuẩn dùng cho đất (tất cả đều là thuốc bảo vệ thực vật). 
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Nhóm 30: Cà phê; chè, ca cao; gạo; đường.  
 

Nhóm 31: Hạt giống (lúa, rau củ quả); thức ăn chăn nuôi (dùng cho gia súc, gia cầm, thủy 
hái sản), hoa tươi cây ăn quả, rau củ quả tươi. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn; dịch vụ lâm nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-06015 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Xuân    (VN) 

Số 110 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang   

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất dùng để cải tạo đất, đất sạch, đất trồng rau sạch và rau an 

toàn.    
 

Nhóm 05: Chất diệt nấm; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ; chất trừ động 
vật có hại, chế phẩm diệt khuẩn dùng cho đất (tất cả đều là thuốc bảo vệ thực vật).   

 
Nhóm 30: Cà phê; chè, ca cao; gạo; đường.     

 
Nhóm 31: Hạt giống (lúa, rau củ quả); thức ăn chăn nuôi (dùng cho gia súc, gia cầm, thủy 
hái sản), hoa tươi cây ăn quả, rau củ quả tươi.    

 

 
(210) 4-2015-06016 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 9.7.1; 26.3.1 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Xuân   (VN) 

Số 110 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang   

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất dùng để cải tạo đất, đất sạch, đất trồng rau sạch và rau an 

toàn.    
 

Nhóm 05: Chất diệt nấm; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ; chất trừ động 
vật có hại, chế phẩm diệt khuẩn dùng cho đất (tất cả đều là thuốc bảo vệ thực vật).   
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Nhóm 30: Cà phê; chè, ca cao; gạo; đường.     
 

Nhóm 31: Hạt giống (lúa, rau củ quả); thức ăn chăn nuôi (dùng cho gia súc, gia cầm, thủy 
hái sản), hoa tươi cây ăn quả, rau củ quả tươi.    

 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn; dịch vụ lâm nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-06017 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thái Đỉnh Phong   (VN) 

415 Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì ni lông dùng để bao gói. 

 

 
(210) 4-2015-06018 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế TYG  

(VN) 

Số 172 phố Trần Bình, phường Mỹ Đình 
2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Nguyên liệu thép không gỉ; thành phẩm thép không gỉ; nguyên liệu kim loại 

màu; thành phẩm kim loại màu.  
 

Nhóm 35: Mua bán nguyên liệu thép không gỉ; mua bán thành phẩm thép không gỉ; mua 
bán nguyên liệu kim loại màu; mua bán thành phẩm kim loại màu.  

 

 
(210) 4-2015-06019 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế TYG  

(VN) 

Số 172 phố Trần Bình, phường Mỹ Đình 
2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Nguyên liệu thép không gỉ; thành phẩm thép không gỉ; nguyên liệu kim loại 

màu; thành phẩm kim loại màu.  
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Nhóm 35: Mua bán nguyên liệu thép không gỉ; mua bán thành phẩm thép không gỉ; mua 
bán nguyên liệu kim loại màu; mua bán thành phẩm kim loại màu.  

 
 

 
(210) 4-2015-06020 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) KIM, SUNG HOON   (KR) 

(Kyungnam honorsville apt., Vision-
dong)104-1601, 671, Pyeongnam-ro, 
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 450-749 
Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh kinh nguyệt; dây đai dùng cho băng vệ sinh (dạng khăn); khăn vệ 

sinh; quần lót phụ nữ dùng khi có kinh nguyệt; nút gạc dùng khi có kinh nguyệt; miếng 
đệm lót vệ sinh; miếng đệm chăm sóc ngực; tã lót dùng cho người không kiềm chế được; 
quần lót vệ sinh, vật thấm hút dùng cho người không kiềm chế được.  

 
 

 
(210) 4-2015-06021 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) BALZANO, LLC.  (US) 

903 Providence Place, Suite 153, 
Providence, Rhode Island, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao cắt; dao kéo (không dùng cho mục đích phẫu thuật); bộ đồ ăn (dao và 

thìa); bàn xẻng (dụng cụ cầm tay), công cụ cắt (dụng cụ cầm tay); kéo cắt.  
 
 

 
(210) 4-2015-06022 (220) 18.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Thuỷ  (VN) 

7/2 Hải Thượng, phường 5, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán cà phê.  
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(210) 4-2015-06025 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Sao 

Việt  (VN) 

Số 75 phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-06026 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Sao 

Việt  (VN) 

Số 75 phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-06027 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-06028 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH VEMMA  (VN) 

Tầng 12A, tòa nhà Việt á, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng gồm: chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống chứa sữa và 
mạch nha dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin; chất tăng cường tiêu hóa dùng cho 
mục đích dược phẩm; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng. 

 

 
(210) 4-2015-06029 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) MEDOCHEMIE LIMlTED  (CY) 
1-10, Constantinoupoleos St., 3011- 
Limassol, Cyprus 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-06030 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.12; 24.11.15; 24.17.25; 26.3.2 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đấu giá Vạn 

Vật  (VN) 

Số 26 An Thành, phường Yên Phụ, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Bán đấu giá; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho 

mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-06031 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.12; 24.11.15; 24.17.25; 26.3.2 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đấu giá Vạn 

Vật  (VN) 

Số 26 An Thành, phường Yên Phụ, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Bán đấu giá; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho 

mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
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(210) 4-2015-06032 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 6.1.2; 26.3.3; 26.3.4 (540) 

  

(731) Đặng Đình Quý  (VN) 

Số 3F Tăng Bạt Hổ, phường 1, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ 

sở cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cà phê giải khát; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-06033 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 25.1.6 
(591) Trắng, vàng da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thủy Đặc 

Sản  (VN) 

213 Hòa Bình, phường Hòa Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Cá đóng hộp; cá, được bảo quản; thịt đóng hộp; cá nhuyễn dạng sệt; cá đã lạng 

xương; bột cá dùng làm thức ăn cho người. 
 

 
(210) 4-2015-06034 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.1.8; A3.1.24 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, vàng 

(540) 

  

(731) Lê Ngọc Hà  (VN) 

66 Hoàng Diệu, phường Quang Trung, 
thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón (trang phục); giày, dép.  

 

 
(210) 4-2015-06035 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Lê 

Hoàng Thông  (VN) 

Tổ 1, ấp 1, xã An Thái Trung, huyện Cái 
Bè, tỉnh Tiền Giang 
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(511)   Nhóm 31: Trái cây, rau, củ quả (sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến). 
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây, rau, củ, quả. 
 

 
(210) 

 

4-2015-06036 

 
(220) 

 
19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH T.M.A  (VN) 

05 đường số 01, khu nhà ở Chánh Hưng, 
phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Đóng gói và lưu giữ hàng hóa; đóng gói nguyên liệu sản xuất thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-06037 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 7.3.2 
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

cửa SACOM  (VN) 

24 đường 17, phường Linh Chiểu, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa sổ hai cánh bằng kim loại; cửa sổ nâng hạ bằng kim loại; cửa sổ bằng kim 

loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; cửa ra vào bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp 
cửa ra vào bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Cửa sổ hai cánh không bằng kim loại; cửa không bằng kim loại; khung cửa 
không bằng kim loại; vỏ bọc cửa không bằng kim loại; khuôn cửa không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-06038 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 10.3.7; 5.7.3; 5.3.20; 1.7.6; 25.12.1; 

3.9.18 
(591) Xanh lam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ văn hóa Minh Châu  

(VN) 

369 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ. 
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(210) 4-2015-06039 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đỏ, tím, xanh lá, xanh nước biển, cam, 

xanh lam, đỏ đô 

(540) 

 
(731) Đỗ Văn Hùng   (VN) 

Tổ 6, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo (trang phục); áo sơ mi; sơ mi cộc tay; quần dài; áo mưa. 

 

 
(210) 4-2015-06040 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; 25.1.25 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất hàng 

may mặc Lan Anh  (VN) 

Thôn Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ (nón), tất, giầy dép, phụ kiện thời trang (đai lưng). 

 

 
(210) 4-2015-06041 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn & kế 

toán Hằng Lợi  (VN) 

133 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; 

chế phẩm mỹ phẩm để tắm. 
 

 
(210) 4-2015-06042 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn & kế 

toán Hằng Lợi  (VN) 

133 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; 

chế phẩm mỹ phẩm để tắm. 
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(210) 4-2015-06043 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.7.2; 2.7.23; 2.9.1 
(591) Xanh đậm, cam, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Bệnh viện Chợ Rẫy  (VN) 

201B Nguyễn Chí Thanh, phường 12, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ chăm sóc y tế. 

 

 
(210) 4-2015-06044 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đỏ đo, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CIAO BELLA  (VN) 

11 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn đồ uống có cồn: rượu, bia. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-06045 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.15.15; 26.7.25; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh 

dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật xây 

dựng E-Power  (VN) 

Phòng 1505, tầng 15, nhà HH1, KĐTM 
Yên Hòa Contrexim, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Lớp phủ bằng kim loại dùng trong xây dựng và nhà ở; vật liệu xây dựng bằng 

kim loại; tấm lợp mái bằng kim loại; lớp phủ tường bằng kim loại; khung kim loại dùng 
cho xây dựng; máng nước mưa bằng kim loại dưới mái nhà. 

 
Nhóm 37: Xây gạch; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; dịch vụ về cách 
điện, nhiệt, âm trong xây dựng; xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây 
dựng. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; dịch vụ 
ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch 
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vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất; thiết lập bản vẽ công nghiệp; nghiên 
cứ dự án kỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2015-06046 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.5.25; A25.7.6; A25.7.7; 1.15.21 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thị Lan  (VN) 

30 Hoàng Hoa Thám, phường Tân 
Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống; dịch vụ quán trà. 

 

 
(210) 4-2015-06047 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Đen, trắng, đỏ, đỏ đậm, đỏ nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty ô tô Toyota Việt Nam  

(VN) 

Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xe ô tô; dịch vụ xuất nhập khẩu xe ô tô. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo hành, sửa chữa xe ô tô. 
 

 
(210) 4-2015-06048 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Đen, trắng, đỏ, đỏ đậm, đỏ nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty ô tô Toyota Việt Nam  

(VN) 

Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xe ô tô; dịch vụ xuất nhập khẩu xe ô tô.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo hành, sửa chữa xe ô tô. 
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(210) 4-2015-06049 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.24 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Xây 

dựng và Du lịch Hà Nội  (VN) 

Số 4A-4B ngõ Bảo Khánh, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng phục vụ ăn uống, quán cà phê. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06051 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh dương đậm, trắng 
(731) JEAN-MARC MARTIAL MERLIN  

(FR) 
5 Square Alfred Dehodencq 7511 Paris, 
France  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi thể thao, cụ thể là các cuộc thi đua xe có động cơ (mô tô, 

« tô); dịch vụ câu lạc bộ thể thao đua xe; dịch vụ huấn luyện môn thể thao đua xe; cho 
thuê các tiện nghi trường đua xe.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-06052 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Vàng xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TEN GROUP  

(VN) 

56 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 
7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh; tổ chức hội chợ thương mại cho mục 

đích quảng cáo.  
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(210) 4-2015-06053 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.8 
(591) Vàng, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TEN GROUP  

(VN) 

56 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 
7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh; tổ chức hội chợ thương mại cho mục 

đích quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-06054 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu nhựa Quang Minh  (VN) 

55/6/11 đường 18B, KP1, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: ống mềm để tưới nước; ống bằng vật liệu dệt; khớp nối ống không bằng kim 
loại; đầu nối ống không bằng kim loại; mối nối ống không bằng kim loại.  

 

Nhóm 19: ống dẫn nước không bằng kim loại (ống cứng).  
 

 
(210) 4-2015-06055 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A19.13.21; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh, đỏ, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HEALTH VINA  

(VN) 

Số 7B khu giãn dân, tổ 49A, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, sữa rửa mặt; kem làm trắng da (mỹ phẩm), kem dưỡng da (mỹ 

phẩm); kem ngừa mụn (mỹ phẩm); sữa tắm.  
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược (thực phẩm chức năng) an thần, xương khớp, thanh nhiệt 
giải độc.  

 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm - thực phẩm chức năng, sữa rửa mặt; kem làm trắng da (mỹ 
phẩm); kem dưỡng da (mỹ phẩm); kem ngừa mụn (mỹ phẩm); sữa tắm, dầu gội đầu; nước 
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hoa; kem chống nắng (mỹ phẩm), sản phẩm an thần (thực phẩm chức năng); xương khớp 
(thực phẩm chức năng); thanh nhiệt giải độc (thực phẩm chức năng). 

 

 
(210) 4-2015-06056 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.16; 3.7.9; A3.7.24 
(591) Tím 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH HEALTH VINA  

(VN) 

Số 7B khu giãn dân, tổ 49A, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; kem làm trắng da (mỹ phẩm); kem dưỡng da (mỹ 

phẩm); kem ngừa mụn (mỹ phẩm); sữa tắm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa rửa mặt, kem làm trắng da (mỹ phẩm), kem dưỡng da 
(mỹ phẩm), kem ngừa mụn (mỹ phẩm), sữa tắm, dầu gội đầu, nước hoa, kem chống nắng 
(mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2015-06057 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh nước biển, đỏ nâu 

(540) 

 

(731) Tổng công ty Phát triển Phát 

thanh Truyền hình Thông tin  

(VN) 

Số 5A phố Thi Sách, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy phát thanh FM; cụm loa truyền thanh không dây; bàn trộn tín hiệu âm 

thanh 4 đường; bộ phát mã điều khiển cụm loa; bộ thu tín hiệu AM/FM.  
 

 
(210) 4-2015-06058 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.3.1; 25.12.1 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Mặt 

Trời Vàng  (VN) 

Số 8, ngõ 282/69/12 Trần Khát Chân, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng. 
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(210) 4-2015-06059 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 2.9.25 
(591) Đen, xanh lá cây, vàng, trắng, đỏ, hồng, 

nâu đỏ, nâu, nâu nhạt, xám, xám nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MEDIPHAR USA  

(VN) 

ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-06060 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh cốm đậm, xanh cốm nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lục Diệp 

LAGIECO  (VN) 

Số 220/1B Nguyễn Phúc Nguyên, 
phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-06061 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; A25.7.21 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất quốc tế Viễn Phú  (VN) 

25-30-32-34 đường số 26, phường 11, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm khử keo, khử gôm; keo (hồ), chất dính dùng trong công nghiệp; keo 

(hồ), chất dính không dùng trong văn phòng và gia đình; chất dính/ chất keo dùng để dán 
quảng cáo, áp phích; chất dính dùng cho da thuộc, keo (hồ); nhựa tổng hợp dạng thô. 

 
Nhóm 05: Băng dính dùng cho mục đích y tế; băng dùng để băng bó, chế phẩm hóa dược; 
vải gạc để băng bó, băng keo dán cá nhân để băng vết thương. 

 
Nhóm 11: Đèn dùng cho xe đạp, bộ lọc nước, bóng đèn điện, thiết bị chiếu sáng bằng đèn 
điốt phát quang (LED); hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, đèn cho xe cộ. 
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(210) 4-2015-06062 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, xanh lá mạ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TRIWIN  (VN) 

22 đường số 4, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo, đại lý thông tin thương mại: marketing, nghiên 

cứu thị trường; môi giới thương mại. 
 
 

 
(210) 4-2015-06064 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.1.7; A5.1.16; A5.3.13; A3.7.24 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cấy đậm, trắng, nâu

(540) 

  

(731) Quỹ Bảo vệ và Phát triển 

Rừng tỉnh Đắc Nông  (VN) 

Đường Trần Hưng Đạo, thị xã Gia 
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông  

 
(511)   Nhóm 36: Tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn viện trợ, tài trợ, đóng góp của các tổ chức cá 

nhân trong và ngoài nước và nguồn tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để phục vụ 
công tác quản lý và bảo vệ rừng.   

 
 

 
(210) 4-2015-06065 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(731) NIPPON CLOSURES CO.. LTD.   (JP) 

18-1, Higashi-Gotanda 2-chome, 
Shinagawa-ku, Tokyo 141-8640, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Hộp thiếc (hộp rỗng); ống gấp được làm bằng kim loại (ống rỗng); bình chứa 

khí ga áp suất cao làm bằng kim loại (bình rỗng); thùng chứa hình cái trống làm bằng 
thép (thùng rỗng); đồ chứa đựng làm bằng kim loại để bao gói nhiều loại hàng hoá công 
nghiệp; vật dụng chặn giữ bằng kim loại (dùng cho thùng đóng gói hàng công nghiệp); 
nắp và nút chai lọ làm bằng kim loại (dùng cho đồ chứa đựng hàng công nghiệp). 
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(210) 4-2015-06066 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược 

DANAPHA  (VN) 

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-06067 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần DANAPHA  

(VN) 

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-06068 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 

phẩm Thành Nam   (VN) 

3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-06069 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Hoàng 

Anh   (VN) 

Số 10/1, phố Phan Đình Giót, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Ca cao, sô cô la, bánh, kẹo, bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2015-06070 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.4.24; 3.7.19; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Vàng nâu, nâu, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu thương mại 

Desiric   (VN) 

18B Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế bao bì, bảng hiệu quảng cáo; dịch vụ thiết kế phần mềm máy 

tính, bảo trì phần mềm khôi phục dữ liệu máy tính, cho thuê phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2015-06071 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.4.24; A5.3.13; A5.3.15; 3.7.19 
(591) Vàng nâu, nâu, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu thương mại 

Desiric  (VN) 

18B Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ cho nhiều sản phẩm điện tử tiêu dùng, sản phẩm 

liên quan đến máy tính và phần mềm máy tính, cụ thể là các sản phẩm sau: thiết bị nhập 
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dữ liệu theo tọa độ, thiết bị (bộ phận) số hóa, bảng mạch nhập dữ liệu đầu vào của máy vi 
tính, bộ bảng mạch cảm ứng nhập dữ liệu đầu vào của máy vi tính, bút điện tử nhập dữ 
liệu đầu vào dùng cho máy vi tính, phần mềm máy vi tính dùng cho thiết bị đầu vào của 
máy vi tính, phần mềm máy vi tính dùng để xử lý hình ảnh kỹ thuật số, máy vi tính, điện 
thoại, điện thoại di động (mang theo người), máy chụp ảnh/quay phim kỹ thuật số, thiết bị 
hỗ trợ cá nhân số hóa (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng 
đưa vào bằng cây bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi 
chép, gửi fax), máy và thiết bị viễn thông, trò chơi phổ thông có màn hình viđêô, thiết bị 
nghe-nhìn, thiết bị kỹ thuật số để ghi lại chữ ký viết tay trên máy vi tính, thiết bị hiển thị 
có màn hình tinh thể lỏng, máy chơi trò chơi viđêô trong nhà, máy và thiết bị nhiếp ảnh, 
máy và thiết bị điện ảnh, thiết bị và dụng cụ quang học, máy và thiết bị đo hoặc kiểm tra, 
bảng trắng điện tử, tập tin (file) ảnh có thể tải về, chương trình máy tính có thể tải về hoặc 
ghi sẵn, phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về), chương trình trò chơi máy tính 
và chương trình trò chơi viđêô (ghi sẵn hoặc có thể tải về), máy trò chơi cầm tay, phần 
cứng máy tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, máy điện thoại; mua bán mỹ phẩm, quà tặng.  

 

 
(210) 4-2015-06072 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A19.13.21; A5.3.14; 26.4.9 
(591) Vàng, đỏ, vàng cam, xanh, trắng, xanh 

đậm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ và dược phẩm 

ZORRO   (VN) 

Thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-06073 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A25.3.3; 15.1.13 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh, nâu nhạt, ghi, nâu
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Hữu Thành  (VN) 

47/3A Lạc Long Quân, phường 1,  quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Mô tơ quạt điện, mô tơ điện, động cơ điện (không dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ), máy bơm nước.  

 

 
(210) 4-2015-06074 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A25.7.5; 26.4.2 
(591) Xanh nưóc biển, hồng, hồng nhạt, sữa, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  

(VN) 

Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-06075 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tiến Lộc  (VN) 

Số 53 khu tập thể Công ty xuất nhập 
khẩu thủy sản Hà Nội, phố Lê Văn 
Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-06076 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ECO  (VN) 

Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-06077 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ECO   (VN) 

Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-06078 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ECO   (VN) 

Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-06079 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ECO   (VN) 

Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-06080 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.1.14; A3.1.24 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ may mặc Gấu Uniform  

(VN) 

Tầng 9, số 59 Võ Văn Dũng, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế thời trang. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-06081 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH Vimex Việt Nam  

(VN) 

Số 425, Trần Khát Chân, phường Thanh 
Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; vòi hoa sen; bồn rửa mặt; bệ xí nhà vệ sinh; bình nước nóng sử 

dụng điện; bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-06082 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Đỗ Thành Trung  (VN) 

Số 3, tập thể nhà máy nước Bạch Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-06083 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Đỗ Thành Trung   (VN) 

Số 3, tập thể nhà máy nước Bạch Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu đắng; đồ uống được chưng cất; đồ 

uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; rượu mật ong. 
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(210) 4-2015-06084 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Đỗ Thành Trung   (VN) 

Số 3, tập thể nhà máy nước Bạch Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Bia; bia mạch nha. 

 
 

 
(210) 4-2015-06085 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Đỗ Thành Trung   (VN) 

Số 3, tập thể nhà máy nước Bạch Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cháo; chế phẩm để nấu cháo. 

 
 

 
(210) 4-2015-06086 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Đỗ Thành Trung   (VN) 

Số 3, tập thể nhà máy nước Bạch Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Mỳ ống; mỳ sợi; mì sợi dẹt; miến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo. 

 
 

 
(210) 4-2015-06087 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Đỗ Thành Trung   (VN) 

Số 3, tập thể nhà máy nước Bạch Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2015-06088 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Đỗ Thành Trung   (VN) 

Số 3, tập thể nhà máy nước Bạch Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2015-06089 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Đỗ Thành Trung   (VN) 

Số 3, tập thể nhà máy nước Bạch Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2015-06090 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Đỗ Thành Trung   (VN) 

Số 3, tập thể Nhà máy nước Bạch Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Cá còn sống; tôm nước ngọt (sống); động vật giáp xác (sống); tôm hùm (còn 

sống); động vật sống. 
 

 
(210) 4-2015-06091 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Đỗ Thành Trung   (VN) 

Số 3, tập thể nhà máy nước Bạch Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2015-06092 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Đỗ Thành Trung   (VN) 

Số 3, tập thể nhà máy nước Bạch Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2015-06093 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Đỗ Thành Trung   (VN) 

Số 3, tập thể nhà máy nước Bạch Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2015-06095 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.4.9; 1.15.23 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Ming Ling  (VN) 

264/16 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; động cơ điêzen; máy bốc dỡ hàng; máy nâng cơ học. 

 

 
(210) 4-2015-06096 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ tím, xanh ngọc 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Korihome 

Việt Nam  (VN) 

Số 36, đường Nguyễn Hữu Huân, phường 
Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 07: Máy làm sữa đậu nành chạy bằng điện; máy xay dùng trong gia đình; máy xay 
bột; máy làm bơ; máy trộn; máy rửa bát đĩa; máy giặt. 

 
Nhóm 08: Bộ đồ ăn (dao, dĩa và thìa); bàn là điện; bàn là hơi nước dùng điện; dĩa; đá mài, 
dao. 

 
Nhóm 09: Cân sức khỏe; cân điện tử; cân tiểu ly; quả cân; máy cân.  

 

Nhóm 11: ấm siêu tốc; nồi cơm điện; nồi lẩu điện; chảo dùng điện; bếp nướng dùng điện; 
bếp từ; bếp hồng ngoại; lò nướng dùng điện; lò vi sóng; máy làm sữa chua dùng điện; lò 
sưởi; đèn sưởi nhà tắm; điều hòa không khí; máy làm mát không khí; máy làm sạch 
không khí; cây nước nóng lạnh (dùng điện hoặc gas); máy lọc nước; máy lọc không khí; 
quạt điện; quạt phun sương dùng điện; máy hút ẩm; máy lọc nước có chức năng làm 
nóng/lạnh nước; máy sấy quần áo chạy điện; máy sấy tóc; máy lọc nước có chức năng 
làm nóng/lạnh nước dùng điện. 

 
Nhóm 21: Nồi xoong không dùng điện; chảo không dùng điện; nồi nấu đa năng không 
dùng điện; nồi áp suất không dùng điện; nồi lẩu không chạy bằng điện. 

 

 
(210) 4-2015-06097 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.2; A26.3.5; 18.1.21; 18.1.23 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Các 

Men  (VN) 

8 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí; dịch vụ tổ chức ca nhạc; dịch vụ tổ chức sự kiện 

nhằm mục đích giải trí, văn hóa, giáo dục; dịch vụ sáng tác nhạc. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  
 

 
(210) 4-2015-06099 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dịch vụ thuê 

xe vận chuyển An Toàn 24  

(VN) 

Số 2 Vũ Hữu Lợi, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng tắc xi; môi giới vận tải; cho thuê xe cộ. 
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(210) 4-2015-06100 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đỏ, xanh rêu 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sawa Việt 

Nam   (VN) 

Số 1 Nguyễn Xiển, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, máy xay sữa đậu nành; máy hút không khí; máy xay, máy 

phát điện, hệ thống khử bụi cho mục đích làm sạch.  
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; cây nóng lạnh (bình nóng lạnh); ấm đun siêu tốc dùng điện; 
bếp lẩu nướng; bếp ga; bếp hồng ngoại;  bếp từ; thiết bị sưởi ấm; lò nướng; máy sấy tóc; 
nồi cơm điện; nồi áp suất dùng điện; nồi nấu đa năng dùng điện; quạt phun sương dùng 
điện; quạt không cánh dùng điện; quạt đứng dùng điện. 

 
Nhóm 21: Chảo rán không dùng điện; chổi lau nhà; cây lau nhà đa năng; bộ nồi nấu 
không dùng điện; dụng cụ cho mục đích gia dụng. 

 

 
(210) 4-2015-06101 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, cam, vàng, 

hồng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Khoa học và 

Công nghệ Giáo dục   (VN) 

Số 12, ngõ 156, phố Nguyễn Đổng Chi, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ giáo dục trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2015-06102 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Văn phòng luật sư Nguyễn 

Hoàng Trung Hiếu  (VN) 

375 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ tranh tụng; tư vấn sở hữu trí 

tuệ.  
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(210) 4-2015-06103 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) SONY MOBILE COMMUNICATIONS 

INC.   (JP) 
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-
0075, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại bảng; phụ kiện cho điện thoại di động và điện 

thoại bảng.  
 

 
(210) 4-2015-06104 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) SONY MOBILE COMMUNICATIONS 

INC.   (JP) 
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-
0075, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại bảng; phụ kiện cho điện thoại di động và điện 

thoại bảng.  
 

 
(210) 4-2015-06105 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) SONY MOBILE COMMUNICATIONS 

INC.   (JP) 
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-
0075, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại bảng; phụ kiện cho điện thoại di động và điện 

thoại bảng.  
 

 
(210) 4-2015-06106 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) SONY MOBILE COMMUNICATIONS 

INC.   (JP) 
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-
0075, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại bảng; phụ kiện cho điện thoại di động và điện 
thoại bảng.  

 
 

 
(210) 4-2015-06107 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SONY MOBILE COMMUNICATIONS 

INC.   (JP) 
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-
0075, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại bảng; phụ kiện cho điện thoại di động và điện 

thoại bảng.  
 
 

 
(210) 4-2015-06108 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SONY MOBILE COMMUNICATIONS 

INC.   (JP) 
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-
0075, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại bảng; phụ kiện cho điện thoại di động và điện 

thoại bảng.  
 
 

 
(210) 4-2015-06109 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SONY MOBILE COMMUNICATIONS 

INC.   (JP) 
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-
0075, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại bảng; phụ kiện cho điện thoại di động và điện 

thoại bảng.  
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(210) 4-2015-06110 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Sao Mới   (VN) 

10 Tú Xương, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; tổ chức sự kiện 

thương mại.  
 

 
(210) 4-2015-06111 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.5.1; 1.15.15 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty cổ phần KAROFI Việt 

Nam   (VN) 

Tòa nhà Ngôi Sao, số 15B đường Nguyễn 
Cảnh Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và linh kiện sử dụng năng lượng mặt trời, cụ thể là pin mặt trời; máy 

đo, điều khiển, kiểm soát chất lượng nước, nước thải, không khí.  
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; máy/thiết bị 
khử trùng bằng ozone hay tia cực tím; thiết bị điện gia dụng, cụ thể là máy sưởi làm nóng 
không khí, máy đun nước dùng năng lượng mặt trời.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước, không khí.  

 

 
(210) 4-2015-06112 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.5.1; 1.15.15 
(731) Công ty cổ phần KAROFI Việt 

Nam   (VN) 

Tòa nhà Ngôi Sao, số 15B đường Nguyễn 
Cảnh Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và linh kiện sử dụng năng lượng mặt trời, cụ thể là pin mặt trời; máy 

đo, điều khiển, kiểm soát chất lượng nước, nước thải, không khí.  
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Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; máy/thiết bị 
khử trùng bằng ozone hay tia cực tím; thiết bị điện gia dụng, cụ thể là máy sưởi làm nóng 
không khí; máy đun nước dùng năng lượng mặt trời.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước, không khí.  

 

 
(210) 4-2015-06113 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.5.1; 1.15.15 
(731) Công ty cổ phần KAROFI Việt 

Nam   (VN) 

Tòa nhà Ngôi Sao, số 15B đường Nguyễn 
Cảnh Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và linh kiện sử dụng năng lượng mặt trời, cụ thể là pin mặt trời; máy 

đo, điều khiển, kiểm soát chất lượng nước, nước thải, không khí.  
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; máy/thiết bị 
khử trùng bằng ozone hay tia cực tím; thiết bị điện gia dụng, cụ thể là máy sưởi làm nóng 
không khí; máy đun nước dùng năng lượng mặt trời.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước, không khí.  

 

 
(210) 4-2015-06114 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.6; A3.7.24 (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Ngọc  (VN) 

Số 2 phố Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật.  

 

 
(210) 4-2015-06115 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) SHANGHAI POINT HIGH-RISE 

EQUIPMENT CO., LTD.   (CN) 
No. 1298 Pingan Road, Minhang 
District, Shanghai City, 201108, People's 
Republic of China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Thiết bị làm sạch cửa sổ, dùng điện; thang máy (không dùng để kéo người trượt 
tuyết); cần trục (thiết bị nâng và nhấc); thiết bị vận hành thang máy; máy và thiết bị để 
làm sạch, dùng điện; thiết bị nâng.  

 

 
(210) 4-2015-06116 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Phạm Thị Hồng Liên   (VN) 

Số 57 làng Yên Phụ (số nhà mới: Số 76D 
ngách 76/76 phố Yên Phụ), phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm thời trang, bao gồm: quần áo, mũ nón, giày dép.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu đồ quần áo, mũ nón, giày dép thời trang và 
các đồ phụ kiện thời trang; dịch vụ tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán 
hàng.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo thời trang.  

 

 
(210) 4-2015-06117 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH Bắc Đức Noger  

(VN) 

Số 19, ngách 36, ngõ 203, đường Kim 
Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-06118 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL 

FACTORY, INC.   (JP) 
115 Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, 
Naruto, Tokushima, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng cho 
người; chế phẩm dược.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-06119 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.14; 25.5.25 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, xanh đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm Nam 

Du   (VN) 

Số 28, Biệt thự 3, bán đảo Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán: lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca 

cao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, đồ uống, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu, thuốc lá, thuốc lào, nước hoa, mỹ phẩm, hóa chất, văn phòng 
phẩm, sách, báo, tạp chí, dụng cụ y tế, thực phẩm chức năng, vali, túi, cặp, ví bằng da và 
giả da khác, thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc, hạt quả có dầu, hoa và cây, động vật sống, da 
sống, bì sống, da thuộc.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh các công trình công nghiệp và dân dụng; vệ sinh làm sạch nhà 
cửa.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-06120 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đen, xanh da trời, da cam 
(731) Hoàng Hữu Thành  (VN) 

Xóm Nhồi, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thiết bị nhà bếp, cụ thể là: bếp từ, bếp ga, máy hút mùi, máy 

rửa bát, máy sấy bát, lò nướng, lò vi sóng.  
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(210) 4-2015-06121 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây, da cam 
(731) Công ty cổ phần Chế biến 

Thực phẩm Xuất khẩu Miền 

Tây  (VN) 

Khu công nghiệp Cái Sơn Hàng Bàng, 
phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đóng hộp và thực phẩm đông lạnh (từ rau, củ, quả).  

 

 
(210) 4-2015-06123 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 7.5.10; 7.3.1 
(591) Đen, xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại tổng hợp Minh An  

(VN) 

Số 10, ngõ 9, đường Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; cho thuê thiết bị xây 

dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; sơn nội, 
ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2015-06124 (220) 28.08.2013 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ 

Alobuy Việt Nam   (VN) 

17/11 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại, máy cát sét, tai nghe; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân, 

thiết bị sạc pin; pin điện.   
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(210) 4-2015-06125 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 

INC.  (US) 
Neenah, Wisconsin 54956, USA 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ, miếng lót của quần lót (vệ sinh). 

 

 
(210) 4-2015-06126 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Nguyễn Duy Nam  (VN) 

Số 100 ngõ 219, Đê Tô Hoàng, phường 
Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy bơm. 
 

 
(210) 4-2015-06128 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.4; A3.7.24; 26.1.1; 24.17.5 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sinh dược phẩm Hera  (VN) 

Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-06130 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty liên doanh Phạm - 

ASSET  (VN) 

Lô D4/1, đường 1B, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Bánh Snack. 
 

 
(210) 4-2015-06131 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty liên doanh Phạm - 

ASSET  (VN) 

Lô D4/1, đường 1B, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh Snack. 

 

 
(210) 4-2015-06132 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.13.1; 1.15.3 
(591) Hồng, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Việt 

Quảng  (VN) 

95C Dương Công Khi, xã Xuân Thới 
Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá. 

 

 
(210) 4-2015-06133 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, đen, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Việt 

Quảng  (VN) 

95C Dương Công Khi, xã Xuân Thới 
Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá. 
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(210) 4-2015-06134 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) U. LEK TRADING CO., LTD.  (TH) 

157 Soi Puttabucha 36, Puttabucha Road, 
Kwang Bangmod, Khet Tungkru, 
Bangkok 10140, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho vật nuôi cảnh; thức ăn cho thủy sản đã qua 

xử lý hóa học. 
 
 

 
(210) 4-2015-06135 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) U. LEK TRADING CO., LTD.  (TH) 

157 Soi Puttabucha 36, Puttabucha Road, 
Kwang Bangmod, Khet Tungkru, 
Bangkok 10140, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho vật nuôi cảnh; thức ăn cho thủy sản đã qua 

xử lý hóa học. 
 
 

 
(210) 4-2015-06136 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.5.1; A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21; 

25.1.25 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 

doanh địa ốc Hưng Thịnh  (VN)

110-112 Trần Quốc Toản, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản. 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1331 

(210) 4-2015-06137 (220) 26.07.2013 

(641) 4-2013-16692 (441) 25.05.2015 
  
(731) ISAGENIX WORLDWIDE LLC  (US) 

2225 S. Price Road, Chandler, Arizona 
85286, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất ngăn sự thèm ăn; vi-ta-min; chất bổ sung thực phẩm, dinh dưỡng, khoáng 

chất và ăn kiêng; sản phẩm thay thế thức ăn, cụ thể là sản phẩm thay thế thức ăn dạng 
thanh/thỏi cho mục đích y tế, chế phẩm thay thế thức ăn cho mục đích y tế, đồ uống dùng 
để thay thế thức ăn cho mục đích y tế và hỗn hợp đồ uống dùng để thay thế thức ăn cho 
mục đích y tế; chất bổ sung làm trong sạch, chất hỗ trợ tiêu hóa và hợp chất làm sạch; 
chất ăn kiêng; thực phẩm và đồ uống dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ em; chế 
phẩm dược; sản phẩm chăm sóc da, cơ thể và tóc có chứa dược chất; chế phẩm trang điểm 
có chứa dược chất; thuốc mỡ trị rạm nắng da và chất chống nắng; thuốc viên nang chống 
lão hóa; chất mài mòn răng có chứa dược chất; chế phẩm bổ sung thực phẩm dạng bột, 
viên nang hoặc lỏng. 

 

 
(210) 4-2015-06138 (220) 26.07.2013 

(641) 4-2013-16691 (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.13; A5.3.15 
(731) ISAGENIX WORLDWIDE LLC  (US) 

2225 S. Price Road, Chandler, Arizona 
85286, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất ngăn sự thèm ăn; vi-ta-min; chất bổ sung thực phẩm, dinh dưỡng, khoáng 

chất và ăn kiêng; sản phẩm thay thế thức ăn, cụ thể là sản phẩm thay thế thức ăn dạng 
thanh/thỏi cho mục đích y tế, chế phẩm thay thế thức ăn cho mục đích y tế, đồ uống dùng 
để thay thế thức ăn cho mục đích y tế và hỗn hợp đồ uống dùng để thay thế thức ăn cho 
mục đích y tế; chất bổ sung làm trong sạch, chất hỗ trợ tiêu hóa và hợp chất làm sạch; 
chất ăn kiêng; thực phẩm và đồ uống dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ em; chế 
phẩm dược; sản phẩm chăm sóc da, cơ thể và tóc có chứa dược chất; chế phẩm trang điểm 
có chứa dược chất; thuốc mỡ trị rạm nắng da và chất chống nắng; thuốc viên nang chống 
lão hóa; chất mài mòn răng có chứa dược chất; chế phẩm bổ sung thực phẩm dạng bột, 
viên nang hoặc lỏng. 

 

 
(210) 4-2015-06139 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Nguyễn Đăng Nam  (VN) 

19/3 tổ 50, phường Bồ Xuyên, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bột tắm trắng (mỹ phẩm); kem tắm trắng (mỹ phẩm); kem tẩy tế bào 
chết (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da; sữa rửa mặt. 

 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, bột tắm trắng, kem tắm trắng, kem tẩy tế bào chết, mặt nạ 
dưỡng da, sữa tắm, kem ngăn ngừa mụn, kem dưỡng da, kem chống nắng, sữa rửa mặt, 
son môi, phấn má hồng, chế phẩm bôi mi mắt (mát-ca-ra), dầu xả tóc, dầu gội đầu, phấn 
trang điểm, nước hoa, kem trị nám, kem làm mờ vết thâm. 

 

 
(210) 4-2015-06140 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 18.1.21; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh đen 
(731) Công ty cổ phần Vận tải ¤ tô 

số 2  (VN) 

51/13 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 12: Thân xe ô tô; bệ xe ô tô; thùng xe ô tô. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thân xe ô tô, bệ xe ô tô, thùng xe ô tô, động cơ nổ, ô tô vận tải. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa phương tiện vận tải đường bộ. 
 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa bằng ô tô; bốc xếp hàng hóa; cho thuê kho bãi. 
 

Nhóm 40: Cải tạo phương tiện vận tải đường bộ. 
 

 
(210) 4-2015-06141 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 18.3.2; 26.4.3; 18.3.21; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, đen, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sơn Hải Âu  (VN) 

KP 7, phường Long Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (không bao gồm sơn cách điện và cách nhiệt); véc ni; mực in; ma tít. 
 

Nhóm 19: Gỗ dán; gỗ lạng; ván gỗ ép; ván gỗ dạng mỏng. 
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Nhóm 35: Mua bán: sơn, hóa chất phục vụ sản xuất sơn, véc ni, mực in, ma tít, gỗ dán, gỗ 
lạng, ván gỗ ép, ván gỗ dạng mỏng. 

 

 
(210) 4-2015-06142 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.1.14; 24.1.1 
(731) N.V. NUTRICIA  (NL) 

Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 
Zoetermeer, The Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dùng cho mục đích y tế đặc biệt; chất ăn kiêng phù hợp cho mục 

đích y tế; thực phẩm cho em bé, trẻ sơ sinh và người bệnh; thực phẩm cho em bé có nhu 
cầu dinh dưỡng đặc biệt; sữa cho em bé và trẻ sơ sinh; chất ăn kiêng bổ sung dinh dưỡng 
cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; sữa bột; sữa chua, sữa chua uống, món tráng miệng trên 
cơ sở sữa, đồ tráng miệng làm từ sữa, đồ uống trên cơ sở sữa có hương vị, sữa chua trên cơ 
sở sữa có hương vị. 

 

 
(210) 

 

4-2015-06143 

 
(220) 

 
19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da (không chứa thuốc); xà phòng; nước hoa; 

tinh dầu; nước xức tóc; kem đánh răng; chế phẩm dùng để làm sạch, chăm sóc, xử lý và 
làm đẹp da, da đầu và tóc (không chứa thuốc). 

 

 
(210) 4-2015-06145 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.23 
(731) EURO TOBACCO MIDDLE EAST FZE  

(AE) 
P.O. Box 52058, Sharjah, United Arab 
Emirates 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; thuốc lá. 
 
 

 
(210) 4-2015-06150 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) NAVER CORPORATION   (KR) 

Greenfactory, 6 Buljeong-ro, Bundang-
gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic 
of Korea (Jeongja-dong)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngôn ngữ trực tuyến; đào tạo ngôn ngữ từ xa thông qua trang web trên 

internet; hướng dẫn giảng dạy ngôn ngữ; cung cấp khóa học đào tạo ngôn ngữ; hướng dẫn 
về ngôn ngữ; khóa học đào tạo thông qua internet; thông tin đào tạo; cung cấp các nội 
dung đào tạo thông qua một trang web cho mục đích đào tạo ngôn ngữ; dịch vụ đào tạo 
ngôn ngữ, cụ thể là, cung cấp danh sách từ vựng trực tuyến và các khoá học trên cơ sở từ 
vựng (không tải xuống được); hướng dẫn đào tạo trong lĩnh vực ngôn ngữ qua mạng 
internet. 

 
 

 
(210) 4-2015-06151 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Âu Ngọc Mỹ   (VN) 

Số B5 Nguyễn ái Quốc, khu nhà Liên 
Kế Hóa An, phường Hóa An, phường 
Hóa An, thành phố Biên Hòa  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06152 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Âu Ngọc Mỹ  (VN) 

Số B5 Nguyễn ái Quốc, khu nhà Liên 
Kế Hóa An, phường Hóa An, phường 
Hóa An, thành phố Biên Hòa 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-06153 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.2; A1.1.10; 1.15.23; 

24.17.25; 24.17.17 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Họa  (VN) 

Số 37/1, tổ 6, KP3, phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; kem tắm trắng da; lăn khử 

mùi; sữa rửa mặt; sữa tắm.  
 

 
(210) 4-2015-06154 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.2; A1.1.10; 1.15.23; 

24.17.25; 24.17.17 
(591) Trắng, anh dương, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Họa  (VN) 

Số 37/1, tổ 6, KP3, phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; kem tắm trắng da; lăn khử 

mùi; sữa rửa mặt; sữa tắm.  
 

 
(210) 4-2015-06156 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; A1.1.10; 26.1.2; 24.17.25; 

24.17.17; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Họa   (VN) 

Số 37/1, tổ 6, KP3, phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem(mỹ phẩm) bôi da; kem tắm trắng da; lăn khử 

mùi; sữa rửa mặt; sữa tắm.  
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(210) 4-2015-06157 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.7.25; 3.7.17; 18.5.1 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch 

Absolute Việt Nam (Absolute 

Viet Nam Travel Co .,Ltd)  (VN)

1B đường 37, khu phố 5, phường Bình 
Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch, sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển, sắp xếp các 

chuyến du lịch, giữ chỗ cho các chuyến đi, đặt chỗ cho các chuyến đi, vận chuyển khách 
hàng, đặt chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 43: Nhà nghỉ du lịch, dịch vụ khách sạn, đặt chỗ ở tạm thời, đặt chỗ trọ, đặt chỗ 
khách sạn, đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời, giữ chỗ tạm thời lưu trú, cho thuê phòng 
họp. 

 

 
(210) 4-2015-06158 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 25.1.5; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Cường Tuấn  (VN) 

Số A37/1 đường số 2 D, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bao bì nylon và nhựa plastic. 

 

 
(210) 4-2015-06159 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ALPHARCO 

Thăng Long  (VN) 

Số 32, ngõ 79 đường Hoàng Mai, phường 
Hoàng Văn Thụ quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-06160 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.3.16; A5.5.22; 25.7.25 
(591) Nâu nhạt, đỏ, vàng nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ALPHARCO 

Thăng Long  (VN) 

Số 32, ngõ 79, đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-06161 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.3.9; 26.4.2; 1.15.21 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ALPHARCO 

Thăng Long  (VN) 

Số 32, ngõ 79, đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-06162 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hường   (VN) 

312/10/18 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón.  

 

 
(210) 4-2015-06163 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hường  (VN) 

312/10/18 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi.  
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(210) 4-2015-06164 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thanh Hường  (VN) 

312/10/18 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Vali và túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón.  
 

 
(210) 4-2015-06165 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ khí SEIKI Việt 

Nam  (VN) 

Đường D2 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, 
xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 06: Thùng bằng kim loại; hộp bằng kim loại thường; đồ chứa đựng bằng kim loại 

(dùng để lưu kho, vận chuyển); két an toàn; két bạc (két đựng tiền bằng kim loại); tủ đựng 
dụng cụ bằng kim loại (tủ rỗng). 

 
Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; thiết bị để gia công cơ khí; công 
cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công; thiết bị hàn dùng điện; thiết bị nâng; thiết 
bị hàn vận hành bằng ga. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay); dụng 
cụ để khoan; công cụ cắt (dụng cụ cầm tay); dụng cụ làm vườn (công cụ cầm tay thao tác 
thủ công); êto bàn kẹp (dụng cụ cầm tay). 

 
Nhóm 20: Xe đẩy tay (đồ đạc); giá đỡ (đồ đạc); giá đỡ khung ảnh; giá đỡ cho tủ đựng hồ 
sơ (đồ đạc); tủ trưng bày; tủ nhiều ngăn. 

 

 
(210) 4-2015-06166 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Tanida Pharma  

(VN) 

50/8 Trương Phước Phan, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Khoáng chất bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng.  
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(210) 4-2015-06167 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tanida Pharma  

(VN) 

50/8 Trương Phước Phan, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Khoáng chất bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng.  

 

 
(210) 4-2015-06168 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tanida Pharma  

(VN) 

50/8 Trương Phước Phan, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-06169 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Tanida Pharma  

(VN) 

50/8 Trương Phước Phan, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-06170 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH TANIDA PHARMA  

(VN) 

50/8 Trương Phước Phan, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-06171 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH TANIDA PHARMA  

(VN) 

50/8 Trương Phước Phan, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-06172 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 16.1.4 
(591) Đỏ, trắng, hồng y, vàng, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần UDC Việt Nam  

(VN) 

Số 49 ngõ 91 đường Trần Duy Hưng, tổ 
15, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị thu truyền hình, Thiết bị truyền phát (viễn thông); Bộ thiết bị truyền 

phát (viễn thông); Bộ máy phát (viễn thông); Bộ thu phát sóng; Thiết bị xử lý dữ liệu. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (Mua-bán): Thiết bị thu truyền hình, Thiết bị truyền phát (viễn 
thông), Bộ thiết bị truyền phát (viễn thông), Bộ máy phát (viễn thông), Bộ thu phát sóng, 
Thiết bị xử lý dữ liệu; Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; Quảng cáo; Nghiên cứu thị trường. 

 
Nhóm 38: Truyền hình; Dịch vụ truyền hình; phát chương trình truyền hình; phát sóng 
truyền thanh; truyền hình không dây; dịch vụ kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn 
cầu; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2015-06173 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A3.7.24; 3.7.11; 26.4.2; 3.7.16 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Lô-Gi-Stíc Chim 

Bồ Câu  (VN) 

3 Nguyễn Xuân Khoát, phường An Hải 
Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải, dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa. 
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(210) 4-2015-06174 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH TPC Việt Nam  

(VN) 

Số 75 ngõ 79 đường Cầu Giấy, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ sản khoa; thiết bị và dụng cụ y tế; que thử thai.  

 

 
(210) 4-2015-06175 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.2; 25.7.20; 26.11.3; 

A26.11.12 
(591) Đỏ, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Cây Mặt Trời Toàn 

Cầu  (VN) 

300 D.08 lô D, khu 300, đường Bến 
Chương Dương, phường Cầu Kho, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị quay phim, thiết bị giám sát, dụng cụ quan sát, thiết bị báo chống 

trộm, thiết bị và máy âm thanh. 
 

 
(210) 4-2015-06176 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Vàng, xanh lá đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HCK Thái Bình 

Dương  (VN) 

342 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong thủy sản. 
 

Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản (thuốc trị và phòng bệnh cho tôm). 
 

Nhóm 31: Thức ăn bổ sung cho thủy sản.  
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(210) 4-2015-06177 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.7.25; 26.5.1; 26.3.4; 26.15.15; 

1.15.15; 1.15.21; 26.15.9 
(591) Xanh dương, xanh biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ Aqua Blue  (VN) 

57/6 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong thủy sản.  
 

Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản (thuốc trị và phòng bệnh cho tôm). 
 

Nhóm 31: Thức ăn bổ sung cho thủy sản. 
 
 

 
(210) 4-2015-06178 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.5.1 
(591) Xanh sẫm, trắng, đen, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AMERICAN AQUA 

Việt Nam  (VN) 

57/6 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong thủy sản.  
 

Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản (thuốc trị và phòng bệnh cho tôm).  
 

Nhóm 31: Thức ăn bổ sung cho thủy sản.  
 
 

 
(210) 4-2015-06179 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH AMERICAN AQUA 

Việt Nam   (VN) 

57/6 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản. 
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(210) 4-2015-06180 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH American Aqua 

Việt Nam   (VN) 

57/6 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-06181 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.9; 1.15.9; 25.12.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Gia Tiến Thành  

(VN) 

57-57A Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn các loại và bộ đèn điện trang trí nội - ngoại thất; mua bán thiết bị 

điện: quạt điện, nồi cơm điện, ấm điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy 
sấy tóc; mua bán máy phát điện, máy biến thế, dây điện, rơ le, cầu dao, cầu chì. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-06182 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.5.16; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, xanh ngọc, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại thực phẩm Tân Hiệp Thành 

Phát  (VN) 

F6/3 ấp 6, tỉnh lộ 10, xã Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: mực khô (nguyên con), mực xé, mực tẩm.  
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(210) 4-2015-06185 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.)  (JP) 
No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ, trên không, dưới nước hoặc đường sắt; ô tô; xe 

cộ chạy điện; toa xe; ô tô tải; xe tải chở hành lý hoặc người (xe cộ); xe tiện ích dùng trong 
thể thao; xe buýt có động cơ; xe đi dã ngoại (RV); xe đạp; xe ba bánh; xe môtô; xe thùng, 
xe nâng (xe có thiết bị kỹ thuật giống chiếc dĩa ở đầu dùng để nâng và di chuyển các vật 
nặng); xe kéo bao gồm cả máy kéo (xe gắn động cơ khoẻ dùng để kéo máy móc); má 
phanh cho xe cộ mặt đất; tấm cản va cho xe cộ; túi khí (thiết bị an toàn cho xe cộ mặt 
đất); cái chắn bùn; phụ tùng của xe cộ trên bộ, trên không và dưới nước; phụ kiện cho xe 
cộ. 

 
Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên đề; sắp xếp và tiến hành hội thảo (đào 
tạo); dịch vụ giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); dịch vụ 
hướng dẫn giảng dạy; cung cấp ấn phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được); dịch 
vụ giảng dạy (kinh doanh); đào tạo thực hành (thao diễn); đào tạo lại nghề. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-06186 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH Powertools 

Việt Nam  (VN) 

Số 24, ngõ 2, phố Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cơ khí chạy điện bao gồm các công cụ và máy móc chạy bằng điện 

năng và phụ kiện, cụ thể là: máy khoan, máy mài, máy cắt, máy bào, máy đánh ráp, máy 
cưa, máy đầm, máy hàn điện, búa điện, lưỡi cưa (bộ phận của máy), đá cắt (bộ phận của 
máy), đá mài (bộ phận của máy), mũi khoan (bộ phận của máy), đầu cặp của máy khoan 
(bộ phận của máy), máy nổ, máy bơm, máy phát điện, máy nén khí. 
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(210) 4-2015-06187 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH Powertools 

Việt Nam   (VN) 

Số 24, ngõ 2, phố Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cơ khí chạy điện bao gồm các công cụ và máy móc chạy bằng điện 

năng và phụ kiện, cụ thể là: máy khoan, máy mài, máy cắt, máy bào, máy đánh ráp, máy 
cưa, máy đầm, máy hàn điện, búa điện, lưỡi cưa (bộ phận của máy), đá cắt (bộ phận của 
máy), đá mài (bộ phận của máy), mũi khoan (bộ phận của máy), đầu cặp của máy khoan 
(bộ phận của máy), máy nổ, máy bơm, máy phát điện, máy nén khí. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06188 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH Powertools 

Việt Nam   (VN) 

Số 24, ngõ 2, phố Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cơ khí chạy điện bao gồm các công cụ và máy móc chạy bằng điện 

năng và phụ kiện, cụ thể là: máy khoan, máy mài, máy cắt, máy bào, máy đánh ráp, máy 
cưa, máy đầm, máy hàn điện, búa điện, lưỡi cưa (bộ phận của máy), đá cắt (bộ phận của 
máy), đá mài (bộ phận của máy), mũi khoan (bộ phận của máy), đầu cặp của máy khoan 
(bộ phận của máy), máy nổ, máy bơm, máy phát điện, máy nén khí. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06190 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Anh Quyết  (VN) 

Số 8, hẻm 2, ngách 24, ngõ 18, phố Định 
Công Thượng, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu; buôn bán 

thiết bị y tế. 
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(210) 4-2015-06191 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; A25.3.3 (540) 

  

(731) Trần Anh Quyết   (VN) 

Số 8, hẻm 2, ngách 24, ngõ 18, phố Định 
Công Thượng, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu; buôn bán 

thiết bị y tế. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-06192 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 25.5.25 
(591) Xanh lục 

(540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Nguyễn 

Hoàng Trung Hiếu  (VN) 

375 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ tranh tụng; tư vấn sở hữu trí 

tuệ. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-06193 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 20.5.7; A26.4.24; A14.5.2; A26.11.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại thùng loa Sài 

Gòn  (VN) 

358/28 đường TTH02, khu phố 3A, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Loa phóng thanh. 
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(210) 4-2015-06194 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.5.1; 26.3.1; 26.1.1; 26.1.5; 1.15.23 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 

khoa học quốc tế Trường 

Sinh  (VN) 

1335 đường Phạm Văn Đồng (km 10), tổ 
9, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06195 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.1.5; 1.15.23; 25.5.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 

khoa học quốc tế Trường 

Sinh  (VN) 

1335 đường Phạm Văn Đồng (km 10), tổ 
9, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06196 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.1; 26.1.1; 25.5.1; 1.15.23; 26.1.5 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 

khoa học quốc tế Trường 

Sinh  (VN) 

1335 đường Phạm Văn Đồng (km 10), tổ 
9, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2015-06197 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.5.1; 26.3.1; 26.1.1; 26.1.5; 1.15.23 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 

khoa học quốc tế Trường 

Sinh  (VN) 

1335 đường Phạm Văn Đồng (km 10), tổ 
9, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2015-06198 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.5.1; 26.1.1; 26.3.1; 26.1.5; 1.15.23 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 

khoa học quốc tế Trường 

Sinh  (VN) 

1335 đường Phạm Văn Đồng (km 10), tổ 
9, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2015-06199 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.1.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Lê Quốc Nam  (VN) 

56C Đào Duy Từ, phường 5, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-06201 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) CONTI FASTENERS AG   (CH) 

Albisstrasse 15, CH-6340 Baar, 
Switzerland 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 06: Chốt có ren bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-06202 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) CONTI FASTENERS AG  (CH) 

Albisstrasse 15, CH-6340 Baar, 
Switzerland 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Chốt có ren bằng kim loại.  

 

 
(210) 

 

4-2015-06203 

 
(220) 

 
20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) CONTI FASTENERS AG  (CH) 

Albisstrasse 15, CH-6340 Baar, 
Switzerland 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Chốt có ren bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-06204 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) CONTI FASTENERS AG  (CH) 

Albisstrasse 15, CH-6340 Baar, 
Switzerland 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Chốt có ren bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-06205 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) CONTI FASTENERS AG  (CH) 

Albisstrasse 15, CH-6340 Baar, 
Switzerland 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Chốt có ren bằng kim loại.  
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(210) 4-2015-06206 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) CONTI FASTENERS AG  (CH) 

Albisstrasse 15, CH-6340 Baar, 
Switzerland 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Chốt có ren bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-06207 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) CONTI FASTENERS AG   (CH) 

Albisstrasse 15, CH-6340 Baar, 
Switzerland    

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Chốt có ren bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-06208 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 86/425,627 16.10.2014 US 

(731) RESEARCH ENGINEERING & 
MANUFACTURING, INC.   (US) 
55 Hammarlund Way, Tech II 
Middletown, Rhode Island 02842  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Chốt bằng kim loại, cụ thể là chốt có ren bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-06209 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 7.1.6; 7.3.11; 7.1.19; 7.1.20 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) PEZZO INTERNATIONAL PTE.LTD.  

(SG) 
51 Imbiah Road, Singapore 099702  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phương Bắc và 
Đồng sự (PBC PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2015-06211 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu tổng hợp Hoàng Gia  

(VN) 

Thôn 7, xã Thành Vân, huyện Thạch 
Thành, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa quả; mua bán thực phẩm; mua bán đồ uống.  

 

 
(210) 4-2015-06213 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Phương Lê  (VN) 

B2, Lô 15, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-06214 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) POLARIS SINGAPORE 

TRANSNATIONAL PTE. LTD   (SG) 
16 Raffles Quay, #33-03 Hong Leong 
building, Singapore 048581  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy giám sát trẻ em (công cụ giám sát), máy báo trẻ em khóc (thiết bị giám 

sát trẻ em), thiết bị giám sát, cán cơ học, cân điện tử.  
 

 
(210) 4-2015-06215 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) POLARIS SINGAPORE 

TRANSNATIONAL PTE. LTD    (SG) 
16 Raffles Quay, #33-03 Hong Leong 
building, Singapore 048581  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Nhiệt kế dùng cho mục đích y tế, bơm dùng để hút sữa mẹ, máy đo huyết áp, 
máy đo đường huyết, dụng cụ hút mũi họng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2015-06216 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) POLARIS SINGAPORE 

TRANSNATIONAL PTE. LTD   (SG) 
16 Raffles Quay, #33-03 Hong Leong 
building, Singapore 048581   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy tiệt trùng, máy khử trùng, lò để hun nóng bình sữa cho trẻ em (dùng điện), 

dụng cụ hâm nóng bầu sữa (bình đựng thức ăn) dùng điện.  
 

 
(210) 4-2015-06217 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.1.1; 5.7.3; 3.1.16 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Thị Hương Giang    (VN)

Số 4, dãy B, số 142 phố Đội Cấn, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca, rượu uýtky, rượu brandi, rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả.  

 

 
(210) 4-2015-06218 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đen, đỏ mận, trắng 
(731) Nguyễn Thị Hương Giang    (VN)

Số 4, dãy B, số 142 phố Đội Cấn, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca, rượu uýtky, rượu brandi, rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả.  
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(210) 4-2015-06219 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Mặt Trời Đen   (VN) 

P606, tháp A1, toà nhà Indochina Plaza 
HN, 241 Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-06223 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 26.3.23; 4.5.13; 26.2.7 
(591) Xanh lá cây, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại Gia Ninh  (VN) 

Phòng 1607, tòa nhà N2D, đường Lê 
Văn Lương, khu đô thị Trung Hòa - 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; dầu gội đầu; sữa tắm; chế phẩm đánh răng.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực 
phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; hương xua đuổi côn trùng; băng vệ sinh.  

 
Nhóm 29: Rau, củ và quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; thịt, cá, gia cầm (đã 
chế biến) 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; mật ong; bánh ngọt; kem lạnh.  
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Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; thảo mộc tươi; nấm tươi; cây và hoa tươi; thức ăn cho động 
vật.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, dầu gội đầu, 
sữa tắm, chế phẩm đánh răng, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, hương xua đuổi côn trùng, 
băng vệ sinh, kính đeo mắt kính râm, hộp đựng kính đeo mắt, gọng kính đeo mắt, dây 
dùng cho kính đeo mắt, mắt kính đeo mắt, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, dây đồng hồ 
đeo tay, vòng đeo chìa khóa làm bằng kim loại quý, khuy măng sét, kẹp cài caravat, túi 
xách tay, túi du lịch, ba lô, ví đựng danh thiếp, ví đựng tiền, túi đựng đồ trang điểm (chưa 
có đồ bên trong), quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng (trang phục), cà vạt, khăn quàng 
cổ, vải, chăn, ga, gối, đệm, rau, củ và quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, thịt, cá, 
gia cầm (đã chế biến), cà phê, chè (trà), ca cao, mật ong, bánh ngọt, kem lạnh, rau tươi, 
quả tươi; thảo mộc tươi, nấm tươi, cây và hoa tươi, thức ăn cho động vật.  

 

 
(210) 4-2015-06224 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển thương mại dịch vụ 

B.R.O.S  (VN) 

369/12 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-06226 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Tiến  (VN) 

Khu Châm Khê, xã Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; giấy lau chùi dùng trong gia đình. 

 

 
(210) 4-2015-06227 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.9; A1.1.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần NINZA  (VN) 

Số 19 N7B, khu đô thị Trung Hòa Nhân 
Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; linh kiện máy tính cụ thể là: con chuột máy tính, bàn phím máy tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy tính và linh phụ kiện của máy tính. 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1355 

(210) 4-2015-06228 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hải Dương 

GAS  (VN) 

Lô CN5B khu công nghiệp tàu thủy Lai 
Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 06: Bình ga bằng kim loại; bồn chứa ga bằng kim loại. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06229 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Trắng, bạc, xanh crôm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

Phạm Phan  (VN) 

48 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu), hương liệu dùng cho đồ uống (tinh dầu), hương liệu cho 

bánh ngọt (tinh dầu); mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: huơng liệu (tinh dầu), hương liệu dùng cho đồ uống (tinh dầu), 
hương liệu cho bánh ngọt (tinh dầu); mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-06230 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Mỹ Lan 164 Bàn 

CỜ  (VN) 

Số 164, đường Bàn Cờ, phường 3, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-06231 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.15; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ, ngọc thạch 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Quang 

Đại Phát  (VN) 

61 đường 19/5, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi đựng quần áo đi du lịch, túi lưới đi mua sắm, túi xách tay, túi mua 

hàng. 
 

 
(210) 4-2015-06232 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.13.1 
(591) Ngọc thạch 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH in - sản xuất 

bao bì Thành Tiến  (VN) 

445/14 Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì giấy, bao bì các tông, bao bì làm bằng chất dẻo.  

 

 
(210) 4-2015-06233 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.8; A26.3.5; 26.3.1 
(591) Xám, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và dịch vụ Phi 

Việt  (VN) 

51 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ gia thức ăn chăn nuôi (LIGNOBAND DD, PELLTECH, 

SOFTACID IV+, SOFTACID V, SOFTACID FL+, SOFTACID P+). 
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(210) 4-2015-06234 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.4.1; A3.4.4 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại và sản xuất Lạc 

Hưng  (VN) 

386 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, cụ thể: kéo, dụng cụ đánh số, đánh cỡ 

(size) sử dụng trong may mặc, dụng cụ ghim nhãn vào quần áo, dụng cụ dán keo, dụng cụ 
để xịt tẩy chất bẩn trên vải và quần áo, bàn là. 

 
Nhóm 26: Phụ liệu ngành may: dây treo nhãn, ti đóng nhãn, kim máy may, dây khóa kéo, 
móc cài áo ngực, kẹp nhựa cài áo. 

 

 
(210) 4-2015-06235 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.9.18; 3.9.15; 26.4.1 
(731) Lê Trần Vinh   (VN) 

278 khu vực 5-6, thị trấn Giồng Riềng, 
huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu mực, cá gồm: mồi câu nhân tạo, lưỡi câu, cần câu, dây cước, ống 

cuộn dây câu. 
 

 
(210) 4-2015-06236 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.1.6 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty dầu ăn Golden Hope - 

Nhà Bè  (VN) 

Số 370 đường Gò ¤ Môi, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
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(210) 4-2015-06237 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 25.1.6; 1.13.1; 3.9.16; 

5.9.24 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, 

vàng, vàng đậm, vàng nhạt, da cam, nâu, 
vàng nhũ 

(731) Công ty dầu ăn Golden Hope - 

Nhà Bè   (VN) 

Số 370 đường Gò ¤ Môi, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 

 

 
(210) 4-2015-06238 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.1.6; 1.15.15; 24.13.1; 5.9.19; 5.5.14; 

A5.1.6; 26.1.5; 5.3.20; A5.1.12 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng, vàng đậm, 

vàng nhạt, da cam, nâu, vàng nhũ 
(731) Công ty dầu ăn Golden Hope - 

Nhà Bè   (VN) 

Số 370 đường Gò ¤ Môi, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 

 

 
(210) 4-2015-06239 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.1.6; 5.9.19; 6.7.1; 11.3.14; A19.1.11 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, 

vàng, vàng đậm, vàng nhạt, da cam, nâu, 
vàng nhũ 

(731) Công ty dầu ăn Golden Hope - 

Nhà Bè   (VN) 

Số 370 đường Gò ¤ Môi, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
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(210) 4-2015-06240 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thiên Đại Phát  

(VN) 

59/13 đường Trương Phước Phan, khu 
phố 18, phường Bình Trị Đông, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện, bóng đèn, tủ lạnh, máy điều hòa không khí, nồi cơm điện, bếp ga. 

 

 
(210) 4-2015-06241 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thiên Đại Phát  

(VN) 

59/13 đường Trương Phước Phan, khu 
phố 18, phường Bình Trị Đông, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện, phích cắm điện, công tắc điện, dây dẫn điện, cầu dao điện, cầu 
chì. 

 
Nhóm 11: Quạt điện, bóng đèn, tủ lạnh, máy điều hòa không khí, nồi cơm điện, bếp ga. 

 

 
(210) 4-2015-06242 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9; 25.1.15 
(591) Vàng, đen, đỏ 
(731) Cơ sở sản xuất rượu ca cao 

Đạt Thành  (VN) 

Số 363/68 ấp Long Quới, xã Long Thới, 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại. 
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(210) 4-2015-06243 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.5.2; 2.1.25 
(591) Trắng, đen, xám, xanh đen, nâu, vàng, 

xanh dương 
(731) Trịnh Thái Phong  (VN) 

53/112/42 Trần Khánh Dư, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh Biscotti (bánh quy); bánh bông lan; bánh kem; bánh ngọt; bánh nướng 

xốp, bánh nhân hoa quả. 
 

 
(210) 4-2015-06244 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.9.14; 26.4.1; 25.5.2 
(591) Đỏ. xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sơn Seamaster 

(Việt Nam)  (VN) 

16 đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường.  

 

 
(210) 4-2015-06245 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.3.1; 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây, hồng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thẩm mỹ Quốc 

tế Việt Hàn  (VN) 

5 Bình Thới, phường 11, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 44: Khám chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1361 

(210) 4-2015-06246 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.3.1; 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây, hồng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thẩm mỹ Quốc 

tế Việt Hàn  (VN) 

5 Bình Thới, phường 11, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 44: Khám chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ. 

 
 

 
(210) 4-2015-06247 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 

sản xuất thương mại Hưng 

Thịnh Phát  (VN) 

Số 311 đường Liên Phường, khu phố 6, 
phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo sản phẩm cửa sổ bằng kim loại và cửa sổ không 

bằng kim loại; tổ chức giới thiệu sản phẩm nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 
 
 

 
(210) 4-2015-06248 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh nõn chuối, vàng, đỏ, xanh lam, đen

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất 

thông minh XHOME Việt Nam  

(VN) 

Tầng 3, tòa nhà số 168, đường Láng, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, quản lý bất động sản, môi giới bất động sản. 
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất, thiết lập bản vẽ xây dựng, tư vấn thiết kế ngoại thất. 
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(210) 4-2015-06249 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A1.1.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư, sản 

xuất và thương mại Sao Đỏ  

(VN) 

Thôn Trung Kỳ, xã Đắc Sở, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Các chất tẩy rửa như: bột giặt, nước rửa tay, nước rửa nhà vệ sinh, nước rửa 

chén, nước lau sàn nhà. 
 

 
(210) 4-2015-06250 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A1.1.9 (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư, sản 

xuất và thương mại Sao Đỏ  

(VN) 

Thôn Trung Kỳ, xã Đắc Sở, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Các chất tẩy rửa như: bột giặt, nước rửa tay, nước rửa nhà vệ sinh, nước rửa 

chén, nước lau sàn nhà. 
 

 
(210) 4-2015-06251 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A1.1.9 (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư, sản 

xuất và thương mại Sao Đỏ  

(VN) 

Thôn Trung Kỳ, xã Đắc Sở, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Các chất tẩy rửa như: bột giặt, nước rửa tay, nước rửa nhà vệ sinh, nước rửa 

chén, nước lau sàn nhà. 
 

 
(210) 4-2015-06252 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Hoàng Mai  (VN) 

Số 5 Điện Biên Phủ, phường Máy Tơ, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu ô tô. 
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(210) 4-2015-06253 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần US PHARM  

(VN) 

Phòng 104 nhà P2 đô thị Nam Thăng 
Long - Ciputra, phường Xuân Đỉnh, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-06254 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần 3DMAKER  

(VN) 

Số 618/A31-32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy in 3D; mua bán thiết bị công nghệ thông tin; mua bán thiết bị 

viễn thông; mua bán thiết bị điện tử: mua bán thiết bị bán dẫn, mua bán vi mạch điện; 
dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường. 

 

 
(210) 4-2015-06255 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần 3DMAKER  

(VN) 

Số 618/A31-32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy in 3D; mua bán thiết bị công nghệ thông tin; mua bán thiết bị 

viễn thông; mua bán thiết bị điện tử: mua bán thiết bị bán dẫn, mua bán vi mạch điện; 
dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường. 

 

 
(210) 4-2015-06256 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần 3DMAKER  

(VN) 

Số 618/A31-32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 35: Mua bán máy in 3D; mua bán thiết bị công nghệ thông tin; mua bán thiết bị 
viễn thông; mua bán thiết bị điện tử: mua bán thiết bị bán dẫn, mua bán vi mạch điện; 
dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường. 

 

 
(210) 4-2015-06257 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần 3DMAKER  

(VN) 

Số 618/A31-32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy in 3D; mua bán thiết bị công nghệ thông tin; mua bán thiết bị 

viễn thông; mua bán thiết bị điện tử: mua bán thiết bị bán dẫn, mua bán vi mạch điện; 
dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường. 

 

 
(210) 4-2015-06258 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần 3DMAKER  

(VN) 

Số 618/A31-32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy in 3D; mua bán thiết bị công nghệ thông tin; mua bán thiết bị 

viễn thông; mua bán thiết bị điện tử: mua bán thiết bị bán dẫn, mua bán vi mạch điện; 
dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường. 

 

 
(210) 

 

4-2015-06259 

 
(220) 

 
20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần 3DMAKER  

(VN) 

Số 618/A31-32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy in 3D; mua bán thiết bị công nghệ thông tin; mua bán thiết bị 

viễn thông; mua bán thiết bị điện tử: mua bán thiết bị bán dẫn, mua bán vi mạch điện; 
dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường. 
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(210) 4-2015-06260 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.3.1; A25.3.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Trường Đông  (VN)

13 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 

 

 
(210) 4-2015-06261 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Trường Đông  (VN)

13 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt.  

 

 
(210) 4-2015-06262 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại nông nghiệp GAP  

(VN) 

422/1A tỉnh lộ 9, ấp 1, xã Bình Mỹ, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2015-06263 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty luật TNHH VIN Việt 

Nam   (VN) 

Số 12 Lê Văn Lương kéo dài, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài Toà án, tư vấn về sở hữu trí tuệ, tư vấn sở 

hữu trí tuệ, dịch vụ tranh tụng. 
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(210) 4-2015-06264 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Cơ sở sản xuất tương An Lạc  

(VN) 

189 tổ NDTQ số 7, ấp Bình Phú, xã Châu 
Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Xì dầu (nước tương); tương hột.  
 

Nhóm 35: Mua bán xì dầu (nước tương); tương hột.  
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-06265 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.21; 3.7.20; A26.11.12 
(591) Cam, xanh dương, trắng 
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.   (CH) 

1800 Vevey, Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng và chất dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế và điều trị 

bệnh; sữa công thức dùng cho trẻ sơ sinh (dùng cho mục đích y tế), đồ ăn, đồ uống và 
chất làm thức ăn cho trẻ sơ sinh; sữa công thức dùng cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), 
đồ ăn, đồ uống và chất làm thức ăn cho trẻ em dùng cho mục đích y tế; đồ ăn và chất làm 
thức ăn cho trẻ sơ sinh và người ốm dùng cho mục đích y tế; đồ ăn và chất làm thức ăn 
dùng cho phụ nữ đang mang thai, bà mẹ đang cho con bú, dùng cho mục đích y tế; chất 
dinh dưỡng bổ sung và chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm vitamin; chất bổ sung khoáng dùng cho thực phẩm (dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 41: Giáo dục, cung cấp dịch vụ đào tạo, dịch vụ thông tin về giáo dục liên quan 
đến sản phẩm thực phẩm và đồ uống, hoạt động văn hóa và tất cả các dịch vụ này được 
cung cấp trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến; xuất bản văn bản (không 
bao gồm những bài quảng cáo); giáo dục giảng dạy về dinh dưỡng; giáo dục và đào tạo 
trong lĩnh vực thực phẩm và dinh dưỡng.  
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(210) 4-2015-06266 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh da trời, xanh hoàng hôn 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Huỳnh Đạt   (VN) 

91 đường số 8, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa sổ, cửa ra vào bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-06267 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh da trời, xanh hoàng hôn 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Huỳnh Đạt  (VN) 

91 đường số 8, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa sổ, cửa ra vào bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-06269 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.3; 24.15.21; 3.7.17; A3.7.24; 

A18.5.7 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, xanh tím than 
(731) Công ty TNHH phân bón Việt 

Hoa Ninh Bình  (VN) 

Thôn Trung Thanh, xã Sơn Hà, huyện 
Nho Quan, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2015-06270 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A6.3.4; 26.1.2 
(591) Xanh nhạt, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Anh Phúc  (VN) 

Xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình 
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại cụ thể là: tôn xốp.  
 

 
(210) 4-2015-06271 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4; A5.3.13; A5.3.15 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại công nghiệp 

A.V.A.L  (VN) 

Lô A65/II-A72/II đường số 4, khu công 
nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa xịt toàn thân; nước thơm xịt phòng; nước thơm để lau sàn nhà; nước 

xả làm mềm vải; nước rửa chén; nước rửa bồn cầu. 
 

 
(210) 4-2015-06272 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) NOVARTIS AG  (CH) 

4002 BASEL Switzerland  
(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2015-06273 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL Switzerland   
(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2015-06274 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A17.2.2; 26.1.2; 26.1.5 
(591) Xanh, vàng, tím, đỏ, hồng, cam, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Thanh Nga   (VN) 

436/75/1E Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 14: Đồ kim hoàn, đồ trang sức, đá quý, đồ giả kim hoàn. 
 
 

 
(210) 4-2015-06275 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.5; A8.5.10 
(591) Cam, vàng, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Phát Nhất  

(VN) 

Số 33, phố Quang Trung, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn uống, 

quán ăn tự phục vụ; quán rượu; dịch vụ quán cafe; dịch vụ quầy rượu (bar). 
 
 

 
(210) 4-2015-06276 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) TOSHIBA ELEVATOR KABUSHIKI 

KAISHA  (JP) 
72-34, Horikawa-cho, Saiwai-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nâng (thang máy).  
 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn dùng cho hệ thống điều khiển máy nâng (thang 
máy). 

 
 

 
(210) 4-2015-06277 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.23; 26.4.4; 3.7.17 
(731) VELO ENTERPRISE CO., LTD.  (TW) 

No.1012, Sec.1, Jhongshan Rd., Dajia 
Dist., Taichung City, Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; yên xe đạp; vỏ bọc yên xe đạp; khung xe đạp; tay nắm của ghi đông xe 

đạp; băng bọc bảo vệ tay nắm của ghi đông xe đạp (bộ phận của xe đạp); ghi đông xe đạp 
và băng bọc bảo vệ ghi đông xe đạp (bộ phận của xe đạp). 
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(210) 4-2015-06278 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) BAYER EAST COAST LLC  (US) 

100 Bayer Boulevard, Whippany, NJ 
07981, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; thực phẩm bổ sung. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06281 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật năng 

lượng môi trường Bảo Gia 

Khang   (VN) 

K5-81 Lê Hữu Trác, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng). 
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

Nhóm 40: Xử lý nước. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-06282 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật năng 

lượng môi trường Bảo Gia 

Khang   (VN) 

K5-81 Lê Hữu Trác, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng). 
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(210) 4-2015-06283 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6; A26.11.9 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật năng 

lượng môi trường Bảo Gia 

Khang   (VN) 

K5-81 Lê Hữu Trác, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng). 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

Nhóm 40: Xử lý nước. 
 
 

 
(210) 4-2015-06284 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

truyền thông Thiên Hy Long 

Việt Nam  (VN) 

Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 
 

 
(210) 4-2015-06285 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.1.4; A1.1.10; 24.17.21; 24.17.15 
(591) Đỏ đô, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất thương mại đông nam 

dược Hồng Thái  (VN) 

Số 449 Bình Qưới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thuốc y học cổ truyền bao gồm cả rượu thuốc. 
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(210) 4-2015-06286 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.4.24; 4.5.21; A9.7.25; 2.1.7 (540) 

  

(731) Trần Lập Trung  (VN) 

B2 nhà số 5 tầng 21 căn hộ Sacom 
Hoàng Anh Giai Việt, đường Tạ Quang 
Bửu, phường 5, quận 8, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang. 
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2015-06287 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Nâu đen, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ và đầu tư UNIQUE  (VN)

741 Lý Thường Kiệt, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức tiệc cưới (nghi lễ cưới). 

 

 
(210) 4-2015-06288 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Grain  (VN) 

Lầu 3, số 71-73-75 Hai Bà Trưng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, đồ uống, gia vị, cà phê, chè (trà), sô cô la; mua bán vải, 

quần áo, khăn lau; mua bán hàng lưu niệm bao gồm bìa đựng hộ chiếu, lồng đèn vải, phin 
cà phê mỹ nghệ, miếng hút nam châm, tượng bằng đất; mua bán sách dạy nấu ăn, sổ tay 
nhỏ, bưu thiếp; mua bán đồ dùng nhà bếp bao gồm nồi, niêu, xoong, chảo, dao, kéo, thớt, 
tô, bát (chén), đĩa (dĩa), lọ thủy tinh đựng gia vị, máy pha cà phê. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ dạy nấu ăn. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống. 
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(210) 4-2015-06289 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.1.25; A25.7.21; A25.1.10 
(591) Trắng, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Grain   (VN) 

Lầu 3, số 71-73-75 Hai Bà Trưng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, đồ uống, gia vị, cà phê, chè (trà), sô cô la; mua bán vải, 

quần áo, khăn lau; mua bán hàng lưu niệm bao gồm bìa đựng hộ chiếu, lồng đèn vải, phin 
cà phê mỹ nghệ, miếng hút nam châm, tượng bằng đất; mua bán sách dạy nấu ăn, sổ tay 
nhỏ, bưu thiếp; mua bán đồ dùng nhà bếp bao gồm nồi, niêu, xoong, chảo, dao, kéo, thớt, 
tô, bát (chén), đĩa (dĩa), lọ thủy tinh đựng gia vị, máy pha cà phê.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ dạy nấu ăn.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-06290 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Grain   (VN) 

Lầu 3, số 71-73-75 Hai Bà Trưng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, đồ uống, gia vị, cà phê, chè (trà), sô cô la; mua bán vải, 

quần áo, khăn lau; mua bán hàng lưu niệm bao gồm bìa đựng hộ chiếu, lồng đèn vải, phin 
cà phê mỹ nghệ, miếng hút nam châm, tượng bằng đất; mua bán sách dạy nấu ăn, sổ tay 
nhỏ, bưu thiếp; mua bán đồ dùng nhà bếp bao gồm nồi, niêu, xoong, chảo, dao, kéo, thớt, 
tô, bát (chén), đĩa (dĩa), lọ thủy tinh đựng gia vị, máy pha cà phê.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ dạy nấu ăn.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống. 
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(210) 4-2015-06291 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Đen nâu, trắng, xám, xanh nước biển, 

xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần thiết bị và 

xây dựng Nguyên Khánh  (VN) 

Số 4, ngõ 521/190/17, đường Trương 
Định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 

tư (INTRACO LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 11: Bình lọc nước chịu áp lực. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình, bao gồm: công trình cấp nước sinh hoạt, xử lý 
nước thải, công trình thủy lợi. 

 

 
(210) 4-2015-06292 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 21: Tăm xỉa răng; bàn chải làm sạch kẽ răng, bàn chải đánh răng chạy điện, bàn 

chải đánh răng chạy bằng pin, vật liệu dùng để làm bàn chải; vật dụng để giữ (giá để đỡ), 
và dụng cụ để chia (phân phối) dùng trong nha khoa; hộp đựng bàn chải để mang đi, cốc 
xúc miệng; dụng cụ phân phối kem đánh răng; đầu bàn chải thay thế cho bàn chải đánh 
răng; chỉ nha khoa; vật dụng để giữ chỉ nha khoa; bộ phận và chi tiết cho các sản phẩm 
trên trong nhóm này. 

 

 
(210) 4-2015-06293 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.21 
(731) CENTURY INNOVATIVE 

TECHNOLOGY LIMITED  (HK) 
11/F., 68 Yee Wo Street, Causeway Bay, 
Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); chương trình máy vi tính (ghi 

sẵn hoặc phần mềm có thể tải xuống được); máy vi tính; phần cứng máy vi tính; thiết bị 
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ngoại vi máy vi tính; chương trình điều hành máy vi tính ghi sẵn; tệp tin hình ảnh có thể 
tải về được; tệp tin (file) âm nhạc có thể tải về được; nhạc chuông có thể tải về được dùng 
cho điện thoại di động; đĩa compắc (đĩa CD), đĩa DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số 
khác; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; máy đếm tiền, máy tính, 
thiết bị xử lý dữ liệu; dây đeo trang trí điện thoại di động; bộ sử dụng điện thoại không 
dùng tay; tai nghe; nam châm trang trí; miếng đệm lót chuột máy vi tính; thiết bị và dụng 
cụ khoa học, cụ thể là màng chắn dùng cho các thiết bị khoa học, thiết bị định vị toàn cầu 
(GPS), thiết bị tạo laze không cho mục đích y tế, thiết bị mã hóa từ tính, máy móc và 
dụng cụ để thử nghiệm vật liệu; thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện 
ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy; 
thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; cơ cấu cho thiết bị vận hành 
bằng đồng xu; tất cả các sản phẩm trên không liên quan đến Phật giáo. 

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; dụng cụ tập thể dục và thể thao không thuộc các nhóm 
khác; đồ trang trí cho cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); tất cả các sản phẩm trên 
không liên quan đến Phật giáo. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo (giảng dạy); giải trí; tổ chức các hoạt động 
văn hóa và thể thao; công viên vui chơi giải trí; sản xuất nhạc; sản xuất/dàn dựng các 
chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất/dàn dựng chương trình biểu diễn; cung 
cấp xuất bản phẩm điện tử trực truyến, không tải xuống được; xuất bản sách; xuất bản 
sách và báo điện tử trực tuyến; tất cả các dịch vụ trên không liên quan đến Phật giáo. 

 

 
(210) 4-2015-06295 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(731) BH ASIA LTD.  (TW) 

1F., No.139, Jhongshan Rd., Daya Dist., 
Taichung City 428, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Thiết bị tập thể dục; dụng cụ rèn luyện hình thể; thiết bị tập luyện thể hình; 

dụng cụ tập luyện (dây chun kéo); máy để tập luyện thể dục; xe đạp đặt cố định để tập 
luyện thể dục. 

 

 
(210) 4-2015-06296 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9 
(591) Xanh dương, vàng, xám 
(731) Công ty TNHH 

TRAVELINDOCHINA Việt Nam  

(VN) 

P. 1308, 2 Ngô Đức Kế, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 39: Tổ chức du lịch, hướng dẫn du lịch, vận chuyển khách du lịch, đặt chỗ cho các 
chuyến đi. 

 
 

 
(210) 4-2015-06297 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9; A26.4.24 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH 

TRAVELINDOCHINA Việt Nam  

(VN) 

P. 1308, 2 Ngô Đức Kế, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức du lịch, hướng dẫn du lịch, vận chuyển khách du lịch, đặt chỗ cho các 

chuyến đi. 
 
 

 
(210) 4-2015-06301 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1; 5.3.20 
(591) Trắng, xanh nước biển, vàng, xanh lá cây
(731) Công ty TNHH KINVI  (VN) 

Tổ 23, thôn Hòn Nghê 2, xã Vĩnh Ngọc, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; enzyme dùng cho mục đích thú 

y; chế phẩm enzyme dùng cho mục đích thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho mục đích y tế 
và thú y; chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chế phẩm thú y.  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; bột 
gạo dùng làm thức ăn cho súc vật; bột cá làm thức ăn động vật; thức ăn cho thủy sản. 

 
Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y, enzyme dùng cho mục 
đích thú y, chế phẩm enzyme dùng cho mục đích thú y, chế phẩm vi sinh dùng cho mục 
đích y tế và thú y, chế phẩm diệt trừ động vật gây hại, chế phẩm thú y; mua bán: tôm (còn 
sống), cua (còn sống), cá (còn sống), mực (còn sống), động vật sống, thức ăn cho động 
vật, thức ăn cho gia súc, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, bột gạo dùng làm thức ăn cho súc 
vật, bột cá làm thức ăn động vật, thức ăn cho thủy sản.  
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(210) 4-2015-06302 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1; 5.3.20 
(591) Trắng, xanh nước biển, vàng, xanh lá cây
(731) Công ty TNHH KINVI   (VN) 

Tổ 23, thôn Hòn Nghê 2, xã Vĩnh Ngọc, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm điều 
hoà sự sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng; phân ủ.  

 
Nhóm 35: Mua bán: hoá chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 
thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), phân bón, chế phẩm phân bón, chế 
phẩm điều hoà sự sinh trưởng cây trồng, chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng, phân ủ.  

 

 
(210) 4-2015-06303 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)    (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-06304 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3; 25.7.20 
(591) Nâu đen, đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh da 

trời, nâu nhạt 
(731) Công ty TNHH in Việt Tín  (VN) 

50B Củ Chi, phường Vĩnh Hải, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến tham quan du 

lịch; tổ chức các chuyến tham quan du lịch trong và ngoài nước.  
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Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn hạn, khách sạn; nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống 
phục vụ lưu động.  

 

 
(210) 4-2015-06305 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 6.1.2; 26.4.1; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Đông á Châu   (VN) 

5/1A, đường Đồng Khởi, phường Tân 
Mai, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-06307 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.4.4; 26.4.9; 26.7.25 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH Việt Phúc  (VN) 

ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Bột mì (thức ăn cho động vật), bã mì (thức ăn cho động vật), mì lát (thức ăn 

cho động vật); ngô (bắp) làm thức ăn cho động vật. 
 

Nhóm 35: Mua bán bột mì (thức ăn cho động vật), bã mì (thức ăn cho động vật), mì lát 
(thức ăn cho động vật), ngô (bắp), vật liệu xây dựng (cát, đá, gạch).  

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường bộ.  

 

 
(210) 4-2015-06308 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại 

Công nghệ và Môi Trường Hải 

Linh   (VN) 

363A, tổ 13, phố Nam Dư, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước tinh khiết; thiết bị lọc nước uống; bếp ga; bếp từ; bình đun nước 
nóng và lạnh tức thời để uống, chạy điện.  

 

 
(210) 4-2015-06309 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

công nghệ và môi trường Hải 

Linh   (VN) 

363A, tổ 13, phố Nam Dư, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước tinh khiết; thiết bị lọc nước uống; bếp ga; bếp từ; bình đun nước 

nóng và lạnh tức thời để uống, chạy điện.  
 

 
(210) 4-2015-06310 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.1.2; 1.7.6; A25.3.3 
(591) Vàng, xanh dương, xám nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu Tư Nam 

Dương   (VN) 

R4-93 Hưng gia 2, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh.  
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2015-06311 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.1.2; 1.7.6; A25.3.3 
(591) Trắng, tím, vàng, hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu Tư Nam 

Dương   (VN) 

R4-93 Hưng gia 2, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh.  
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Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2015-06312 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.1.2; 1.7.6; A25.3.3 
(591) Trắng, tím, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu Tư Nam 

Dương   (VN) 

R4-93 Hưng Gia 2, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh.   
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2015-06313 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.25; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu Tư Nam 

Dương   (VN) 

R4-93 Hưng Gia 2, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh.   
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2015-06314 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 2.3.1 
(591) Hồng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Nam 

Dương   (VN) 

R4-93 Hưng Gia 2, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh.   
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Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2015-06315 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.1 
(591) Tím, tím đậm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ Hoa Tâm 

Việt   (VN) 

6/20 Tân Hóa, phường 1, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa và cây; mua bán hoa tươi cây cảnh.  

 

 
(210) 4-2015-06318 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.13.1; 26.1.1; A16.1.6 
(591) Xanh dương, đỏ, ghi xám, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ y tế tại bệnh viện.  
 

 
(210) 

 

4-2015-06319 

 
(220) 

 
20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty cổ phần xi măng Hà 

Tiªn-Kiªn Giang BECAMEX   (VN)

Lô G-1A-CN, đường D1, khu công 
nghiệp Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
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(210) 4-2015-06320 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) OIL-DRI CORPORATION OF 

AMERICA   (US) 
Suite 400, 410 N. Michigan Ave., 
Chicago Illinois 60611, U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 31: Phụ gia thức ăn cho động vật không chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2015-06321 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; 7.15.20 
(591) Xanh nước biển, vàng cam, tím hồng, 

nâu, vàng, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng Xuân Mai  (VN) 

Tầng 3, tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, 
phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư, mua bán, chuyển nhượng, môi giới và cho thuê bất động sản.   
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-06322 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; 7.15.20 
(591) Xanh nước biển, vàng cam, tím hồng, 

nâu, vàng, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng Xuân Mai  (VN) 

Tầng 3, tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, 
phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư, mua bán, chuyển nhượng, môi giới và cho thuê bất động sản.   
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1383 

(210) 4-2015-06323 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; A25.3.3; A11.3.6 
(591) Trắng, cam, tím, xanh lá mạ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ giải trí Jazzy 

Paradise  (VN) 

216 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 43: Quán trà sữa.  

 
 

 
(210) 4-2015-06325 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.1; 24.1.1; 3.7.19 
(591) Đỏ, đen, xanh dương, vàng, trắng, xám, 

nâu 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hoàng 

Phong  (VN) 

48 Đoàn Hồng Phước, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: áo đi mưa. 
 
 

 
(210) 4-2015-06326 (220) 20.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.5 
(731) Cơ sở Nhật Tiến   (VN) 

89/22/20 Phan Anh, khu phố 12, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy như: đồ gác chân dùng cho xe máy; tay cầm dùng cho xe 

máy, cục giảm xóc (bố đùm); má phanh (bố thắng); gương chiếu hậu dùng cho xe máy. 
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(210) 4-2015-06330 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại TECHPHARM Việt 

Nam  (VN) 

Số 6, ngõ 109 Hoàng Ngân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

 
(210) 4-2015-06331 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại TECHPHARM Việt 

Nam  (VN) 

Số 6, ngõ 109 Hoàng Ngân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

 
(210) 4-2015-06332 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Trắng, đen, vàng nhạt, vàng đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 

ROYAL Việt Nam  (VN) 

202 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Tỏi đen (đã sơ chế và bảo quản).  

 

 
(210) 4-2015-06333 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(540) 

  

(731) Trần Quốc Hoàng  (VN) 

Phòng E3307, chung cư Mulberry Lane, 
phường Mỗ Lao, Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng. 
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(210) 4-2015-06334 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.8; 1.15.23 
(591) Vàng đồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH AKLC Việt Nam  

(VN) 

22 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục; giảng dạy; đào tạo thực hành. 

 

 
(210) 4-2015-06335 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23 
(591) Nâu đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH AKLC Việt Nam  

(VN) 

22 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục; giảng dạy; đào tạo thực hành. 

 

 
(210) 4-2015-06336 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh lục nhạt, xanh lục đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH AKLC Việt Nam  

(VN) 

22 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục; giảng dạy; đào tạo thực hành. 

 

 
(210) 4-2015-06337 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A9.7.25; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Đế Du 

Thuyền  (VN) 

Tổ 2, khu 2, Vườn Đào, phường Bãi 
Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận chuyển. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, dịch vụ tiêu khiển trên du thuyền (không bao gồm các dịch vụ: 
karaoke, dịch vụ tư vấn giáo dục, dịch vụ giáo dục và đào tạo). 

 

 
(210) 4-2015-06338 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.5.1 
(591) Đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bali Limousine  (VN) 

291 Trần Phú, phường 8, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe. 
 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận tải bằng ô tô; cho thuê xe chở khách chạy bằng 
động cơ. 

 

 
(210) 4-2015-06339 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.21; 3.7.13; A26.4.24 (540) 

  

(731) Phạm Hoàng Yến  (VN) 

Số 2 ngõ 97, phố Khương Trung, phường 
Khương Trung, Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục. 

 

 
(210) 4-2015-06341 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.5.1; 1.17.11 (540) 

  

(731) Vũ Đình Hò  (VN) 

135 Nguyễn Viết Xuân, phường Ngô 
Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục), giầy, dép.  
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(210) 4-2015-06342 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần HTBC Việt 

Nam  (VN) 

Số 172, Bạch Mai, phường Cầu Dền, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); dịch vụ 

khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-06343 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Dương Thanh Chung  (VN) 

Cụm 5, thôn Phú Thịnh, xã Ngọc Tảo, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi áp suất điện; nồi cơm điện; bếp từ; bếp hồng ngoại; 

nồi lẩu điện; ấm siêu tốc. 
 

 
(210) 4-2015-06345 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN  (VN) 

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu (quầy bar). 
 

 
(210) 4-2015-06346 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN  (VN) 

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu (quầy bar). 
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(210) 4-2015-06347 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ B.C.G  (VN) 

339/7B Tô Hiến Thành, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, thắt lưng (dây nịt), nữ trang, mũ nón, túi xách, 

phụ kiện thời trang. 
 

 
(210) 4-2015-06348 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ B.C.G  (VN) 

339/7B Tô Hiến Thành, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, thắt lưng (dây nịt), nữ trang, mũ nón, túi xách, 

phụ kiện thời trang. 
 

 
(210) 4-2015-06349 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Lâm 

Bỉnh Hiệp  (VN) 

69 Lê Lợi, phường 6, thị xã Sóc Trăng, 
tỉnh Sóc Trăng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, thắt lưng (dây nịt), nữ trang, mũ nón, túi xách, 

phụ kiện thời trang.  
 

 
(210) 4-2015-06351 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Thăng 

Tuấn  (VN) 

45/1A Đình Nghi Xuân, khu phố 10, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị nguyên vật liệu ngành in.  
 
 

 
(210) 4-2015-06353 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.4.24 
(731) Đoàn Vũ Đại Lâm   (VN) 

1 Nguyễn Văn Ngọc, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thời trang như: ba lô, túi xách, bóp (ví), dây thắt lưng, quần áo, 

giày dép, mũ (nón), tất (vớ), đồng hồ, mắt kính, nữ trang, mua bán quà tặng, quà lưu 
niệm. 

 
 

 
(210) 4-2015-06354 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh nước biển, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Phúc 

Giang  (VN) 

Số 63/4/19A đường số 9, phường Trường 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước uống đóng chai.  

 
 

 
(210) 4-2015-06358 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BUSUKA Việt 

Nam  (VN) 

Số 19 - H1, ngõ 130 Xuân Thủy, Dịch 
Vọng, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ cầm tay như là: máy khoan, máy cắt, máy mài, đục..., máy 

rửa xe, máy bơm nước, máy hàn. 
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(210) 4-2015-06359 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần BUSUKA Việt 

Nam   (VN) 

Số  19 - H1, ngõ 130 Xuân Thủy, Dịch 
Vọng, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ cầm tay như là: máy khoan, máy cắt, máy mài, đục, máy rửa 

xe, máy bơm nước, máy hàn. 
 

 
(210) 4-2015-06361 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 1.15.23; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Camera 247  (VN)

Tầng 1, số nhà 46 ngõ 14, phố Vạn Kiếp, 
phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy quay phim; thiết bị ghi hình; máy quay video xách tay có kèm theo bộ 

phận ghi hình; máy báo động bằng âm thanh; thiết bị báo động; thiết bị báo hiệu chống 
trộm. 

 

 
(210) 4-2015-06363 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4; A25.7.3 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tiến   (VN) 

628/13 Phan Văn Trị, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: má phanh dùng cho xe cộ, xích truyền động cho xe, bạc đạn đĩa, 

bánh răng truyền động cho xe máy, thiết bị đánh lửa cho động cơ đốt trong, đồng hồ tốc 
độ xe máy, magnêtô đánh lửa cho xe máy, vòng bi cho ổ trục, ống dẫn xăng cho xe máy, 
bình lọc xăng cho xe máy, dây ga xe gắn máy, dây công tơ mét xe gắn máy, vỏ dây phanh 
xe máy, thớt nhông đề xe máy, xích cam xe máy, cần khởi động cho xe máy. 

 

 
(210) 4-2015-06364 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Tiến  (VN) 

628/13 Phan Văn Trị, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn: má phanh dùng cho xe cộ, xích truyền động cho xe, bạc đạn đĩa, 
bánh răng truyền động cho xe máy, thiết bị đánh lửa cho động cơ đốt trong, đồng hồ tốc 
độ xe máy, magnêtô đánh lửa cho xe máy, vòng bi cho ổ trục, ống dẫn xăng cho xe máy, 
bình lọc xăng cho xe máy, dây ga xe gắn máy, dây công tơ mét xe gắn máy, vỏ dây phanh 
xe máy, thớt nhông đề xe máy, xích cam xe máy, cần khởi động cho xe máy. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06366 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm 

Nikko Việt Nam  (VN) 

Số 6, tổ 58, thị trấn Đông Anh, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; chế phẩm để làm sạch, đánh bóng, tẩy dầu mỡ; chế phẩm làm 

thơm dùng cho quần áo và các loại vải dệt; bột giặt; mỹ phẩm; nước hoa. 
 

Nhóm 25: Sản phẩm trang phục thời trang gồm: quần, áo, giầy, dép, mũ.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-06367 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.4.24 (540) 

 

(731) 1. Bùi Hữu Việt   (VN) 

Số 12/118/34 phố Đào Tấn, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

2. Đinh Ngọc Bình  (VN) 

Số 12/118/34 phố Đào Tấn, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), cacao, đường, bột sắn, kem lạnh.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ, dịch vụ cung cấp thức ăn (dịch vụ do nhà hàng thực hiện), dịch 
vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2015-06368 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Chế biến 

Kinh doanh Lương thực - Thực 

phẩm Hà Nội  (VN) 

67A đường Trương Định, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; nước ép trái cây có ga nhẹ; đồ uống từ nước ép trái cây 

không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; chiết xuất từ trái cây không có cồn; đồ 
uống lên men không chứa cồn.  

 

 
(210) 4-2015-06369 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Chế biến 

Kinh doanh Lương thực  - 

Thực phẩm Hà Nội  (VN) 

67A, đường Trương Định, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; nước ép trái cây có ga nhẹ; đồ uống từ nước ép trái cây 

không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; chiết xuất từ trái cây không có cồn; đồ 
uống lên men không chứa cồn. 

 

 
(210) 4-2015-06370 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 25.5.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Khang Ly  (VN) 

Số 117/61, đường Nguyễn Hữu Cảnh, 
phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh bao gồm: chậu rửa bằng đá nhiên, chậu rửa bằng 

đồng, chậu rửa bằng sứ, bộ sen tắm, móc treo áo, móc treo khăn, giá treo khăn, kệ đựng 
xà phòng, phiễu thu sàn, gương và phụ kiện của gương dùng trong nhà tắm, vòi lavabo, bộ 
xả lavabo, vòi đồng; xuất nhập khẩu thiết bị vệ sinh bao gồm: chậu rửa bằng đá nhiên, 
chậu rửa bằng đồng, chậu rửa bằng sứ, bộ sen tắm, móc treo áo, móc treo khăn, giá treo 
khăn, kệ đựng xà phòng, phiễu thu sàn, gương và phụ kiện của gương dùng trong nhà tắm, 
vòi lavabo, bộ xã lavabo, vòi đồng.  
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(210) 4-2015-06371 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.10 (540) 

  

(731) Nguyễn Nam Chung  (VN) 

Số nhà 193 Buôn Jù, thôn Buôn Jù, xã 
Eatu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¨k L¨k  

 
(511)   Nhóm 44: Nha khoa; dịch vụ khám chữa bệnh răng hàm mặt.  

 

 
(210) 4-2015-06372 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.13.25; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cầu Đông  

(VN) 

77 Cầu Đông, phường Đồng Xuân, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục), 

giày dép. 
 

Nhóm 28: Dụng cụ thể thao; dụng cụ chơi thể thao; thiết bị tập thể thao.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, dụng cụ thể thao, đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang 
phục), giày dép, dụng cụ chơi thể thao, thiết bị tập thể thao.  

 

 
(210) 4-2015-06373 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kinh doanh 

Thương mại Tổng hợp Minh 

Nguyên   (VN) 

Số 290, phố Lê Thánh Tông, tổ 58, 
phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; lõi lọc nước; bình nước nóng dùng điện; bình nước nóng 

dùng năng lượng mặt trời; thiết bị điều hòa không khí; máy điều hòa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu điện gia dụng (ti vi, tủ lạnh, đèn, quạt, máy điều 
hòa), thiết bị điện, vật liệu điện, máy tính, thiết bị lọc nước, lõi lọc nước, bình nước nóng 
dùng điện, bình nước nóng dùng năng lượng mặt trời, dụng cụ nấu nướng, bếp điện, nồi 
điện, xoong nồi.  
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Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị lọc nước, bình nước nóng dùng điện, bình 
nước nóng dùng năng lượng mặt trời, thiết bị điều hòa không khí, máy điều hòa.  

 
 

 
(210) 4-2015-06374 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Cam, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

OLYMPIC PRO Việt Nam  (VN) 

Lô C5, đường N4, khu công nghiệp Nam 
Tân Uyên, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; khung xe đạp; giỏ xe đạp; bát đỡ cho chân chống xe đạp; giảm xóc cho 

xe đạp. 
 
 

 
(210) 4-2015-06375 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 6.1.2; A5.11.11 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nhựa Tài Phú  (VN) 

202 ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa 
Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 16: Túi giấy; túi giấy hình nón; giấy gói hàng; hộp bằng giấy. 

 
 

 
(210) 4-2015-06376 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 6.1.2; A5.11.11 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nhựa Tài Phú   (VN) 

202 ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa 
Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 16: Túi giấy; túi giấy hình nón; giấy gói hàng; hộp bằng giấy. 
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(210) 4-2015-06378 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; 1.15.5 
(591) Đỏ, trắng, vàng, vàng nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

truyền thông Trí HD  (VN) 

357/8 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ sáng tác nghệ thuật và giải trí, sản xuất chương trình biểu diễn, sản 

xuất phim video truyền hình, dịch vụ hậu kỳ như lồng tiếng, lồng nhạc.  
 

 
(210) 4-2015-06379 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Việt  (VN) 

Số 124 đường Trường Chinh, phường 
Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát 
trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-06380 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tiến Lộc  (VN) 

Số 53 khu tập thể Công ty xuất nhập 
khẩu Thuỷ sản Hà Nội, phố Lê Văn 
Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho em bé dùng cho mục đích y tế. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1396 

(210) 4-2015-06381 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn  (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-06382 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Linh Chi Korea  

(VN) 

Số 43 đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, chất tẩy rửa 

không chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2015-06383 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Linh Chi Korea  

(VN) 

Số 43 đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, gel nghệ làm mờ sẹo dùng trong y tế, dầu 

gội đầu chứa dược liệu, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, 
nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-06384 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 1.15.15; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tuyết Châu  

(VN) 

265/41 Bùi Văn Ngữ, khu phố 5, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như 

nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; mua bán chất dính dùng cho mục đích công 
nghiệp; mua bán tinh bột dùng trong công nghiệp; mua bán hóa chất dùng trong công 
nghiệp; mua bán chất dính dùng cho giấy dán tường; mua bán chất gắn, chất kết dính 
dùng cho giày; mua bán bột nhão/keo/hồ dán làm từ tinh bột (chất dính/chất kết dính) 
không dùng cho văn phòng hoặc gia đình. 

 

 
(210) 4-2015-06385 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ đậm, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Công Hiển  (VN) 

019 lô E3, chưng cư Him Lam, Nam 
Khánh, đường 1011, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (đèn chiếu sáng, ổ điện, dây kéo); đại 

lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2015-06386 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.1; A26.11.8 
(591) Cam, xanh cốm, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BN Furniture  

(VN) 

33A Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ đựng; giường; ghế; đồ gỗ mỹ thuật; mành tre.  
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: giường, tủ, bàn ghế, đồ 
dùng gia đình, tre, nứa, rơm); đại lý thông tin thương mại; dịch giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 
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(210) 4-2015-06387 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.22 
(591) Trắng, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Xuân Nhật Phát  

(VN) 

87/11 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mỹ phẩm, xà phòng); đại lý thông 

tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-06388 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.5.19; 26.1.1 
(591) Trắng, nâu đỏ, xanh rêu, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Xuân Nhật Phát  

(VN) 

87/11 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng khử trùng, tẩy uế; xà phòng vệ sinh dạng bánh; mỹ phẩm; nước hoa, 

dầu thơm. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (xà phòng, mỹ phẩm); đại lý thông 
tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-06389 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.5.19; 26.4.2 
(591) Trắng, nâu đỏ, xanh rêu, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Xuân Nhật Phát  

(VN) 

87/11 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mỹ phẩm, xà phòng); đại lý thông 

tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 
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(210) 4-2015-06390 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.17; 20.7.1; 2.5.21; 22.5.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 

xuất - dịch vụ - thương mại 

Bút Vàng  (VN) 

208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau: màu vẽ 

(màu nước). 
 

 
(210) 4-2015-06391 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 20.7.1; 3.7.17; 22.5.1; A20.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 

xuất - dịch vụ - thương mại 

Bút Vàng   (VN) 

208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau: màu vẽ 

(màu nước). 
 

 
(210) 4-2015-06392 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Cổng Vàng  (VN) 

60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-06393 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Cổng Vàng   (VN) 

60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1400 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2015-06394 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Cổng Vàng   (VN) 

60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-06395 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.17; 9.9.1; 26.1.1; 7.11.10 
(591) Nâu đỏ 

(540) 

 

(731) Phạm Đình Thụ  (VN) 

Thôn Thượng Yên, xã Phú Yên, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Giày da. 

 

 
(210) 4-2015-06398 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Cơ sở Mai Phương  (VN) 

Khu vực 2, phường Châu văn Liêm, quận 
¤ Môn, thành phố Cần Thơ. 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-06400 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia An   (VN) 

Số 37 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2015-06402 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời, đen 
(731) Nguyễn Trọng Biên  (VN) 

Tổ 4, xóm Soi, phường Túc Duyên, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; khu nghỉ 

dưỡng (resort); dịch vụ tổ chức tiệc cưới (cung cấp thức ăn, đồ uống); dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức tiệc cưới hỏi (tổ chức nghi lễ).  

 

 
(210) 4-2015-06403 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.3.3; 26.4.1 
(591) Xanh lục, đỏ, vàng, trắng 
(731) Nguyễn Trọng Biên  (VN) 

Tổ 4, xóm Soi, phường Túc Duyên, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; khu nghỉ 

dưỡng (resort); dịch vụ tổ chức tiệc cưới (cung cấp thức ăn, đồ uống); dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức tiệc cưới hỏi (tổ chức nghi lễ).  

 

 
(210) 4-2015-06405 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.13; A5.7.23 
(591) Vàng, đen, ghi 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Táo Vàng  (VN) 

118 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng 
Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: điện thoại, máy vi tính, máy tính bảng, linh kiện điện thoại, 
thiết bị máy vi tính như: bàn phím, màn hình, chuột, loa máy tính, đầu nối (giắc nối).  

 

 
(210) 4-2015-06408 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) OGONTOH CO., LTD  (JP) 

8-21-100, Shimizugaoka 3-chome, 
Sumiyoshi-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh kẹo đường, và kẹo.  

 

 
(210) 4-2015-06409 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.21 
(591) Xanh da trời, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

đào tạo ngôn ngữ bản ngữ 

Talky.   (VN) 

132E phố Quan Nhân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo: dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm thoại.  

 

 
(210) 4-2015-06410 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá không còn sống; rau và quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; 

trứng và sữa; dầu thực vật  
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động 
vật.  
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(210) 4-2015-06411 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.1.1; 2.1.12 
(731) FEDERAL OATS MILLS SDN. 

BERHAD   (MY) 
No. 4826A Jalan Permatang Pauh, Mak 
Mandin Industrial Estate, 13400 
Butterworth, Penang, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 30: Mảnh yến mạch dẹt mỏng; chế phẩm ngũ cốc; bột yến mạch; thực phẩm trên 

cơ sở yến mạch; yến mạch nghiền.  
 

 
(210) 4-2015-06413 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần Món Việt 

Mang đi   (VN) 

30 Nguyễn Huy Tự, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà, đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát, nước ép trái cây, đồ uống không cồn; nước uống đóng chai, 
bia; nước uống có ga.  

 
Nhóm 43: Quán cà-phê, quán trà; quán ăn uống, dich vụ cung cấp thức ăn từ nhà hàng 
thức ăn và đồ uống mang đi, quán ăn nhanh.  

 

 
(210) 4-2015-06414 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 40-2014-0068623 14.10.2014 KR 

  
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.  (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; chế phẩm trang điểm; tinh dầu; chế phẩm chống tĩnh điện 

dùng cho mục đích gia dụng; chất làm mềm vải dùng để giặt; chế phẩm tẩy trắng để giặt; 
mỹ phẩm; hương liệu dùng cho mục đích gia dụng; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ 
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phẩm; mặt nạ làm đẹp; xà phòng không dùng cho mục đích cá nhân; chất tẩy rửa không 
dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm sạch; chế 
phẩm để xả vải (dùng để giặt); dầu gội đầu; xà phòng dùng cho mục đích cá nhân; thuốc 
đánh răng; chế phẩm làm trắng răng; dầu gội cho động vật cảnh; mỹ phẩm cho động vật.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-06415 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & 

SERVICES CORPORATION   (JP) 
2-9, Suehiro-Cho, Ome, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chân không cùng các bộ phận và phụ tùng của chúng dùng cho 

mục đích gia dụng; chổi của máy hút bụi chân không.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-06416 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 6.1.2 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá mạ 
(731) Công ty Mỹ Lệ (Trách Nhiệm 

Hữu Hạn).  (VN) 

Đường ĐT.741, xã Long Hưng, huyện 
Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo làm từ hạt điều; trà; cà phê.  
 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 

Nhóm 35: Mua bán: hạt điều đã qua chế biến, bánh kẹo làm từ hạt điều, trà, cà phê, nước 
uống đóng chai. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục.   
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(210) 4-2015-06417 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty Mỹ Lệ (Trách Nhiệm 

Hữu Hạn)  (VN) 

Đường ĐT.741, xã Long Hưng, huyện 
Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo làm từ hạt điều; trà; cà phê  
 

Nhóm 35: Mua bán: hạt điều đã qua chế biến, bánh kẹo làm từ hạt điều, trà, cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-06420 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 3.7.17 
(591) Vàng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Hermes Power  (VN) 

193 - 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn.  
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-06422 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Biaka  (VN) 

7E Nguyễn Tuyển, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hóa chất công nghiệp, phụ gia thực phẩm, vật liệu xây dựng phi kim 

loại như: xi măng, cát, đất sét, gạch, đá vôi, phụ tùng xe ôtô, mua bán thực phẩm.  
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(210) 4-2015-06424 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.5; A17.2.2 
(591) Da cam, vàng, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và đầu tư New Power Việt 

Nam  (VN) 

Số 9, lô 5B, đường Trung Yên 6, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; đại lý thông tin thương 

mại; đại lý xuất nhập khẩu; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; mua bán các sản 
phẩm làng nghề (như gốm sứ, mây tre đan, tranh thêu), thủy tinh, hương, ví, cặp, túi, thắt 
lưng, quần áo, kính, mũ, nón, đồ lương thực, thực phẩm (như thịt, cá, gia cầm đã qua chế 
biến, muối, đường, cà phê, ca cao, gạo), thuốc lá, rượu, bia, nước khoáng, nước ngọt, bánh 
ngọt, kẹo, sữa, đồ nội thất (như giường, tủ, bàn ghế, giá kệ), nước hoa, mỹ phẩm, chế 
phẩm vệ sinh, thuốc đánh răng, xà phòng, hàng điện tử, điện dân dụng (như ti vi, tủ lạnh, 
điều hòa, quạt, máy vi tính; laptop, máy hút ẩm, máy tạo ẩm), đồ dùng gia đình (như dao, 
kéo, thìa, đũa, xoong, chảo, nồi, máy lọc nước).  

 

 
(210) 4-2015-06425 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.5; A17.2.2 
(591) Da cam, vàng, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và đầu tư New Power Việt 

Nam  (VN) 

Số 9, lô 5B, đường Trung Yên 6, phuờng 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; đại lý thông tin thương 

mại; đại lý xuất nhập khẩu; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; mua bán các sản 
phẩm làng nghề (như gốm sứ, mây tre đan, tranh thêu), thủy tinh, hương, ví, cặp, túi, thắt 
lưng, quần áo, kính, mũ, nón, đồ lương thực, thực phẩm (như thịt, cá, gia cầm đã qua chế 
biến, muối, đường, cà phê, ca cao, gạo), thuốc lá, rượu, bia, nước khoáng, nước ngọt, bánh 
ngọt, kẹo, sữa, đồ nội thất (như giường, tủ, bàn ghế, giá kệ), nước hoa, mỹ phẩm, chế 
phẩm vệ sinh, thuốc đánh răng, xà phòng, hàng điện tử, điện dân dụng (như ti vi, tủ lạnh, 
điều hòa, quạt, máy vi tính; laptop, máy hút ẩm, máy tạo ẩm), đồ dùng gia đình (như dao, 
kéo, thìa, đũa, xoong, chảo, nồi, máy lọc nước). 
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(210) 4-2015-06430 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 

75 Yên Ninh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06431 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 

75 Yên Ninh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06432 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 

75 Yên Ninh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2015-06433 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 

75 Yên Ninh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 
 

 
(210) 4-2015-06434 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 

75 Yên Ninh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 
 

 
(210) 4-2015-06435 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 

75 Yên Ninh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2015-06436 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4; 18.5.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mwork  (VN) 

Số 01, dãy Thương Nghiệp, khối 9, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính; phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài 
đặt phần mềm máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2015-06437 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 1.15.23 
(591) Cam, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mwork  (VN) 

Số 01, dãy Thương Nghiệp, khối 9, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính; phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài 
đặt phần mềm máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2015-06440 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SP. Z 

O.O.  (PL) 
ul. Nocznickiego 31 PL-01-918 
Warszawa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-06442 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Dương Quang Sơn  (VN) 

Số 5, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 
1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
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(511)  Nhóm 29: Hạt macadamia chế biến rang; hạt macadamia chế biến rang muối; hạt 
macadamia chế biến sấy; hạt macadamia chế biến ướp, tẩm đường; hạt macadamia chế 
biến ướp tẩm, mật ong; hạt macadamia chế biến ướp, tẩm washabi. 

 
 

 
(210) 4-2015-06443 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Dương Quang Sơn  (VN) 

Số 5, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 
1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

 
(511)  Nhóm 29: Hạt macadamia chế biến rang; hạt macadamia chế biến rang muối; hạt 

macadamia chế biến sấy; hạt macadamia chế biến ướp, tẩm đường; hạt macadamia chế 
biến ướp tẩm, mật ong; hạt macadamia chế biến ướp, tẩm washabi. 

 
 

 
(210) 4-2015-06444 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Xanh dương, trắng, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết bị an ninh Hòa Phát  (VN)

18 Trương Văn Lĩnh, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống chống sét; lắp đặt hệ thống 

chống trộm; lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy. 
 
 

 
(210) 4-2015-06445 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Tím, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ hàng 

hóa Con Thoi  (VN) 

351/31 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không; đại lý 

vận tải; môi giới vận tải; môi giới hàng hải; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; 
chuyển phát thư tín. 
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(210) 4-2015-06446 (220) 23.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xám, xanh lam, đen 
(731) Lưu Tôn Hải  (VN) 

Thôn Yên Nội, xã Tiên Ngoại, huyện 
Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng cà phê; nhà hàng cà phê âm nhạc. 

 
 

 
(210) 4-2015-06448 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại Hùng 

Đạt  (VN) 

41 khu tái định cư chợ Cầu Xáng, đường 
số 3, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Tụ điện. 

 
 

 
(210) 4-2015-06451 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.3.23 
(591) Đen, trắng, cam 
(731) Doanh nghiệp tư nhân xí 

nghiệp Tùng Linh  (VN) 

Nhà 1A, ngõ 199 đường Trường Chinh, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ); gương; khung ảnh.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất bao gồm: bàn ghế văn phòng, tủ sách, giường 
ngủ, tủ quần áo, táp đầu giường, bàn trà, bàn cafe, ghế thư giãn, sofa da, sofa bọc vải, sofa 
gỗ, bàn phấn-bàn trang điểm, bàn ăn, ghế ăn.  
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(210) 4-2015-06452 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.3.23; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, cam 
(731) Doanh nghiệp tư nhân xí 

nghiệp Tùng Linh  (VN) 

Nhà 1A, ngõ 199 đường Trường Chinh, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế giường, tủ, giá, kệ); gương; khung ảnh.  

 

 
(210) 4-2015-06453 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.3.23 
(591) Đen, trắng, cam 
(731) Doanh nghiệp tư nhân xí 

nghiệp Tùng Linh  (VN) 

Nhà 1A, ngõ 199 đường Trường Chinh, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất bao gồm: bàn ghế văn phòng, tủ sách, giường 

ngủ, tủ quần áo, táp đầu giường, bàn trà, bàn cafe, ghế thư giãn, sofa da, sofa bọc vải, sofa 
gỗ, bàn phấn-bàn trang điểm, bàn ăn, ghế ăn.  

 
 

(210) 4-2015-06454 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Da cam, xanh 
(731) Nguyễn Quốc Việt  (VN) 

Số 17, ngõ 162 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 33: Rượu, đồ uống có cồn (trừ bia), đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên 
cơ sở bia; đồ uống hoa quả có cồn. 
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(210) 4-2015-06455 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.3.1; 4.3.3; 6.1.2 
(591) Đỏ sẫm, vàng, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và dịch 

vụ du lịch Đức Tài  (VN) 

¤ số 1, lô C1, tổ 13, khu 2, phường Hồng 
Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, du lịch lữ hành. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, quán rượu và các dịch vụ cung cấp thực phẩm do nhà hàng 
thực hiện. 

 
 

 
(210) 

 

4-2015-06456 

 
(220) 

 
24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.9.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thiên Thuận 

Phát BAKERY  (VN) 

165A Cách Mạng Tháng Tám, khu 5 
phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, bánh ngọt, bánh bông lan, bánh bao, bánh trung thu, 

bánh mì, bánh kem.  
 
 

 
(210) 4-2015-06457 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.1; 26.3.2; A26.11.9; 26.5.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ booc đô, trắng 

(540) 

  

(731) Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn Việt 

Nam   (VN) 

Sồ 02 Lạng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính tiền tệ.  
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(210) 4-2015-06458 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 4.5.21; 9.1.10; 4.5.13; 4.5.15; 

2.5.3 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

giáo dục IECC  (VN) 

Tầng 3, số 54 - 56 Nguyễn Khuyến, 
phường Văn Miếu, quận  Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao văn hóa. 

 

 
(210) 4-2015-06459 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1 (540) 

 

(731) RUDOLF LIETZ, INC.   (PH) 
Lietz Industrial Complex, Edison 
Avenue (P.Leviste), Km 14 SLEX, 1709 
Paranaque City, Metro Manila, 
Philippines  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xuất nhập khẩu các loại hàng hóa sau:  sản phẩm thực vật, mỡ 

và dầu động vật và các sản phẩm tách từ chúng, thực phẩm chế biến, sản phẩm của ngành 
công nghiệp hóa chất và các ngành công nghiệp liên quan như hóa chất hữu cơ, các chất 
hữu cơ hoạt động bề mặt, các chất chứa anbium và các sản phẩm hóa chất khác.  

 

 
(210) 4-2015-06460 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Lê Nhật Anh  (VN) 

59/6 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: tổ yến thô chưa qua sơ chế, yến sào thành phẩm, tổ yến đã tinh chế, 

sơ chế và đóng hộp (dùng làm món ăn).  
 

 
(210) 4-2015-06461 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.5.1; A26.11.12; A1.1.10 
(591) Xanh cô ban, xanh dương nhạt, trắng, 

xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo 

thương mại Toàn Cầu  (VN) 

265 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-06462 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Thái Văn Đức  (VN) 

120 Yên Bái, phường Phước Ninh, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-06463 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Vương 

Minh Anh  (VN) 

58/14 đuờng Thống Nhất, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2015-06464 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Vương 

Minh Anh  (VN) 

58/14 đường Thống Nhất, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2015-06465 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tanida Pharma  

(VN) 

50/8 Trương Phước Phan, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-06469 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xuất 

nhập khẩu Hoàng Phú   (VN) 

Xóm 1, thôn Phong Châu, xã Phú Châu, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy ăn, khăn ướt (bằng giấy).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-06470 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.5.1; A1.1.12; A1.1.2 
(591) Cam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần du lịch Hòa 

Bình  (VN) 

Số 367, đường An Dương Vương, 
phường Phương Lâm, thành phố Hoà 
Bình, tỉnh Hoà Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; Lữ hành nội địa; Lữ hành quốe tế; Dịch vụ vận chuyển hành 

khách tàu du lịch.  
 

Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống, kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ du lịch.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-06471 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH Long Hải   (VN) 

Cụm Công nghiệp I, xã Gia Xuyên, 
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu. 
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(210) 4-2015-06474 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 25.1.25; A9.9.5; 

A5.11.11 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại và đầu 

tư Việt Phú   (VN) 

Đội 5, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại như: Phân vi sinh, phân đạm, lân, kali, phân bón lá; phân vi 

sinh tổng hợp.  
 

 
(210) 4-2015-06475 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

thời trang Long Phượng  (VN) 

557 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, quần áo lót nam nữ các loại. 

 

 
(210) 4-2015-06476 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

thời trang Long Phượng   (VN)

557 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, quần áo lót nam nữ các loại. 

 

 
(210) 4-2015-06479 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.9.1; 26.15.15 
(591) Vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Lý Trần  (VN) 

Số nhà 1, tổ 12A, ngõ 99/110/46 Định 
Công Hạ, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp cà phê; dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-06480 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ thiết bị giám sát 

Bảo Toàn  (VN) 

Số 300D.08 lô D khu 300 Bến Chương 
Dương, phường Cầu Kho, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy ghi hình và thiết bị ghi hình; thiết bị và máy âm thanh; máy quay phim; 

máy ảnh (chụp ảnh); thiết bị báo động; thiết bị báo cháy. 
 

 
(210) 4-2015-06481 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất & đầu 

tư thương mại Ngọc Mai  (VN) 

Thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn lau mặt bằng giấy; giấy lọc; giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy. 
 

Nhóm 24: Khăn ướt, loại khăn được làm bằng vải không dệt. 
 

 
(210) 4-2015-06482 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.23; 25.1.25 
(591) Vàng ánh kim, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Be Japan  (VN) 

290/20 Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); quần áo, trang phục; quần áo giả da; quần áo da; áo 

choàng ngoài; đồ đi ở chân, quần áo, bó sát người bằng vải lanh, quần áo mặc trong bằng 
vải lanh; ca vát; quần lót, quần đùi; áo sơ mi; giày; áo sơ mi ngắn tay; bộ quần áo; áo thun 
ngắn tay, áo phông ngắn tay, áo dệt kim ngắn tay; quần dài; quần đùi, quần ngắn của đàn 
ông, quần lót; áo mưa. 
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(210) 4-2015-06483 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 25.1.25; 26.3.23 
(591) Trắng, đen, vàng ánh kim 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Be Japan   (VN) 

290/20 Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); quần áo, trang phục; quần áo giả da; đồ đi ở chân; áo 

sơ mi; giày; bộ quần áo; quần dài. 
 

 
(210) 4-2015-06484 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, cam, đỏ, vàng, 

đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; mì sợi; gạo. 
 

Nhóm 31: Hạt (ngũ cốc); ngô; quả mọng, trái cây tươi; đậu tươi; củ hoa, củ của cây hoa; 
quả tươi; cám. 

 

 
(210) 4-2015-06485 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.5.3; 26.5.4; A5.5.20; 25.5.25 
(591) Xanh nước biển, tím, vàng, đen, xanh lá 

cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Golden Forest  

(VN) 

Số 217/34/9 Đề Thám, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử; dụng cụ âm nhạc; nhạc cụ; nhạc cụ dây; đàn piano; nhạc cụ 

điện tử tổng hợp.  
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(210) 4-2015-06486 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Tô Quang Minh  (VN) 

Xóm Trung Thành, xã Danh Thắng, 
huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 11: Bệ xí; vòi hoa sen; bồn rửa bát; tiểu treo (tiểu nam); thiết bị cung cấp nước 

nóng; bồn tắm; đèn điện; đèn chiếu sáng. 
 

Nhóm 35: Xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán các sản phẩm sau: bệ xí, vòi hoa sen, bồn rửa 
bát, tiểu treo (tiểu nam), thiết bị cung cấp nước nóng, bồn tắm, đèn điện, đèn chiếu sáng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06487 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thịnh Cường 

Đạt  (VN) 

A13/13 A quốc lộ 50, ấp 2, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06488 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; A17.2.2; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông á HTP  (VN)

Số 20 Lý Thường Kiệt, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tổng hợp. 
 

Nhóm 35: Mua bán sơn tổng hợp. 
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(210) 4-2015-06489 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Momotea Việt 

Nam  (VN) 

Số nhà 80, ngách 8, ngõ 95, phố Chùa 
Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; vòi phun nước; bệ xí vệ sinh; buồng tắm gương sen; hệ thống và 

thiết bị vệ sinh. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-06490 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.13.1; 1.15.17; A5.5.20 
(731) CHINA RESOURCES SNOW 

BREWERY (LIAO NING) COMPANY 
LIMITED.  (CN) 
No. 159 Xuelian Street, Sujiatun District, 
Shenyang 110101, Liaoning, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06491 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.17; A5.5.20; 26.13.1 
(731) CHINA RESOURCES SNOW 

BREWERY (LIAO NING) COMPANY 
LIMITED.  (CN) 
No. 159 Xuelian Street, Sujiatun District, 
Shenyang 110101, Liaoning, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2015-06497 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.6.3; 26.1.1 
(591) Nâu, xám 

(540) 

  

(731) Trần Thị Hương Trâm  (VN) 

Số 14 đường Hoa Sữa, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-06498 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.1.8; A2.1.16; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, nâu đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH AKLC Việt Nam  

(VN) 

22 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục; giảng dạy; đào tạo thực hành.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-06499 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; A5.5.20; 1.15.5 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

truyền thông Trí HD  (VN) 

357/8 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý tiếp thị (marketing), tư vấn quản lý nhân sự và nguồn 

nhân lực, giới thiệu việc làm, quảng cáo và xúc tiến thương mại, dịch vụ quan hệ công 
chúng.  
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(210) 4-2015-06500 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; 1.15.5; A5.5.20 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

truyền thông Trí HD   (VN) 

357/8 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ đào tạo, dịch vụ giải trí, hoạt động văn hóa và thể 

thao, dịch vụ dạy nghề.  
 

 
(210) 4-2015-06501 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại CG Việt Nam   (VN) 

Số 9, ngách 100, ngõ 164 đường Vương 
Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-06502 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-06503 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-06504 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-06505 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-06506 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-06507 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-06508 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-06509 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12; A5.3.13; 

A5.3.15 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Everpia Việt 

Nam   (VN) 

Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường.  
 

 
(210) 4-2015-06510 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh thổ, vàng nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Khải Tuấn  (VN) 

Phòng 1-901, tòa nhà SaiGon Trade 
Center, 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Đồ dùng gia đình bằng thủy tinh như: bể cá (bể nuôi loài thủy sinh) trong nhà; 

bình thủy tinh; chén (bát) thủy tinh; ly thủy tinh; đĩa thủy tinh.  
 

 
(210) 4-2015-06511 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Thàm Hếnh Phấn   (VN) 

173/23/54 Khuông Việt, phường Phú 
Trung, quận tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép các loại.  

 

 
(210) 4-2015-06512 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ mực in Mai Anh  (VN) 

140/6 Nguyễn Tri Phương, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 

 
(210) 4-2015-06513 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.21; A3.7.24; 26.1.2 
(591) Lam sẫm, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở Vũ Tín  

(VN) 

428/43/18 Chiến Lược, KP8, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại giày, dép.  

 

 
(210) 4-2015-06514 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 25.1.6 
(591) Đỏ, lam sẫm, trắng, vàng, xanh nõn 

chuối 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Phú Sang  (VN) 

170/171 Lạc Long Quân, phường 08, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: áo mưa; màng nhựa; màng nhựa ghép, bao bì nhựa.  

 

 
(210) 4-2015-06515 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh da trời, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

kẹo Bảy Ba Bảy  (VN) 

737 đường 3/2, phường 06, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo các loại, đường, sữa và các sản phẩm từ sữa.  

 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1428 

(210) 4-2015-06516 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 15.7.1; 1.5.1; 1.17.11 
(591) Đỏ, xám, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

Vĩnh Phú  (VN) 

536/32/17/7 Âu Cơ, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: máy bơm; máy đầm; máy khoan cắt bê tông; máy trộn; lưỡi 

khoan; lưỡi mài.  
 

 
(210) 4-2015-06517 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại THANH LONG  (VN) 

11 đường A, khu ADC, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: kệ kim loại; khung ghế bằng kim loại; tủ vải.  

 

 
(210) 

 

4-2015-06519 

 
(220) 

 
24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, lam sẫm, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Nga Thuý Huỳnh  (VN) 

79/15 Điện Biên Phủ, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn và giải khát.  

 

 
(210) 4-2015-06521 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 7.3.2; A25.7.6; 26.1.6 
(591) Xanh dương, xám đen, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nhãn mác 

SHINJIN VINA  (VN) 

Lô HC 15, khu công nghiệp Xuyên á, xã 
Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  
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(511)   Nhóm 24: Nhãn mác bằng vải và vải dệt.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in nhãn mác, nhãn hiệu.  
 

 
(210) 4-2015-06522 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.2.3; 26.2.1; 10.3.7 
(591) Đỏ, lam sẫm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GLORYTEX VINA  

(VN) 

Lô HC 15, khu công nghiệp Xuyên á, xã 
Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 24: Nhãn mác bằng vải và vải dệt.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in. 
 

 
(210) 4-2015-06524 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Mai Thanh Loan  (VN) 

Số 24, đường 10, phường Nghĩa Dũng, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ xoa bóp. 
 

 
(210) 4-2015-06525 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 8.7.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng 
(731) Hợp tác xã dịch vụ vận tải, 

kinh doanh hàng nông sản, 

thực phẩm Mạnh Cường  (VN) 

Thôn Nam Sơn, xã Nam Dương, huyện 
Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi dẹt; miến (sợi dẹt); mỳ ống. 
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(210) 4-2015-06527 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.3.20; 5.7.14; 6.1.2; 26.3.3 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Trương Sỹ Hùng   (VN) 

325 Phan Bội Châu, phường Tân Tiến, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 31: Vải thiều; chanh; ổi (tất cả là quả tươi). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06529 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.15.7; 26.15.15; 7.15.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất Thăng Long  (VN) 

Đội 5, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn chịu lửa, sơn diệt khuẩn; sơn lót; sơn phủ; vữa thạch cao mạt 

đá để hoàn thiện trong (lớp lót phủ trước khi sơn). 
 

Nhóm 19: Bột bả tường; bê tông; xi măng; vữa dùng cho xây dựng; lớp phủ không bằng 
kim loại, dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06530 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nippon Paint 

(Việt Nam)  (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm, chất 

cắn màu. 
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(210) 4-2015-06531 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia An  (VN) 

Số 37 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

 
(210) 4-2015-06532 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Trần Danh Thông  (VN) 

Xóm 9, thôn Phấn Dũng, xã Đông Sơn, 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đặc trị hôi nách; thuốc đặc trị hôi chân; thuốc đặc trị nấm.  

 

 
(210) 4-2015-06533 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A17.2.2; 26.1.1; A1.1.9 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hùng Nhung  

(VN) 

Số 46, đường Đốc Binh Kiều, phường 2, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 14: Các sản phẩm trang sức từ vàng, bạc, đá quý. 

 

 
(210) 4-2015-06534 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Trịnh 

Thúy Trinh  (VN) 

469C, Nguyễn Trãi, khóm 6, phường 9, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang (hương) muỗi. 
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(210) 4-2015-06535 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A25.3.3; 25.1.6; A5.11.11; 25.5.25 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, xanh nõn 

chuối, đỏ, trắng, đen, nâu vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư Quốc tế Tùng Lâm  (VN) 

130/27 TTN01, phường Tân Thới Nhất, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-06536 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.3; 3.6.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH JUNSUN Việt 

Nam  (VN) 

49/40/20-49/40/22 Trịnh Đình Trọng, 
phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Ba lát đèn (tăng phô đèn); dây điện; ổ cắm điện; công tắc điện; cầu dao điện; 

cầu chì; bút thử điện. 
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn trang trí (đèn dùng để chiếu sáng và trang trí); hộp đèn 
chiếu sáng (máng đèn); bóng đèn; quạt điện; chóa đèn (chụp đèn); dụng cụ thông gió: 
quạt điện. 

 
Nhóm 35: Mua bán: ba lát đèn (tăng phô đèn), dây điện, ổ cắm điện, công tắc điện, cầu 
dao điện, cầu chì, đèn chiếu sáng, đèn trang trí (đèn dùng để chiếu sáng và trang trí), hộp 
đèn chiếu sáng (máng đèn), bóng đèn, quạt đèn, chóa đèn (chụp đèn), dụng cụ thông gió: 
quạt điện; bút thử điện. 

 

 
(210) 4-2015-06537 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) ALMANIT SANITARY GMBH  (DE) 

Papenstarsse 23, 22089 Hamburg, 
Germany 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 19: ống cứng dẫn nước, không bằng kim loại; van ống dẫn nước, không bằng kim 
loại; ống máng, không bằng kim loại; ống dẫn cứng không bằng kim loại (xây dựng); ống 
dẫn chịu áp không bằng kim loại; ống thoát nước, không bằng kim loại. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1433 

(210) 4-2015-06538 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) ALMANIT SANITARY GMBH  (DE) 

Papenstarsse 23, 22089 Hamburg, 
Germany 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn tắm; phụ kiện gá lắp đường ống của 

bồn tắm; vòi cho đường ống; hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi (van). 
 

 
(210) 4-2015-06539 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.2; 1.15.23; A11.1.18 
(591) Nâu, trắng, nâu đậm 
(731) BLUE SKY HOLDINGS LIMITED  

(HK) 
Flat/RM 1801, Public Bank Centre, 120 
Des Vouex Road Central, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-06540 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A11.1.18; 1.15.23; 26.1.2; 1.15.15 
(591) Nâu nhat, trắng, nâu đậm 
(731) BLUE SKY HOLDINGS LIMITED  

(HK) 
Flat/RM 1801, Public Bank Centre, 120 
Des Vouex Road Central, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-06541 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.23; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây nhạt, trắng, xanh lá cây đậm
(731) BLUE SKY HOLDING LIMITED  (HK) 

Flat/RM 1801, Public Bank Centre, 120 
Des Vouex Road Central, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-06542 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị điện G8  (VN) 

Nhà ông Nguyễn Huy Cảnh, xóm 3, xã 
Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; giấy cuốn thuốc lá. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên 
liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-06547 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 1.15.24; A26.11.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Trung Định  (VN) 

Ngõ 109 đường Trường Chinh, cụm 4, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Chăn bông; vỏ gối; ga trải giường. 
 

Nhóm 28: Gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán ba lô, đệm, chăn bông, vỏ gối, ga trải giường, quần áo thời 
trang, gấu nhồi bông. 

 

 
(210) 4-2015-06548 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 1.15.21; A26.4.24 
(591) Xanh da trời, trắng, đen, vàng 
(731) Bành Oai Dũng  (VN) 

211/4/4 Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, đồng hồ, phụ kiện trang sức như chuỗi hạt, móc 
cài, ghim cài, dây bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-06549 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 9.7.1 (540) 

  

(731) Dương Công Thoại  (VN) 

Số 31K Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giày; mũ; ca vát; dép. 

 

 
(210) 4-2015-06551 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) GLOHERIDE, Inc.   (JP) 

3-14-16, Maesawa, Higashi Kurume 
203-8511, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 28: Gậy đánh gôn, túi đựng vật dụng đánh gôn, có hoặc không có bánh xe; găng 

tay đánh gôn; bóng gôn; tee đánh gôn (vật nhỏ nhọn để đặt quả bóng trước khi đánh bóng 
vào từng lỗ); thân gậy đánh gôn; cán gậy đánh gôn; đầu gậy đánh gôn, bao bịt đầu gậy 
đánh gôn; ống cuộn dây câu dùng để câu cá, cần câu cá; túi đựng cần câu cá, lưỡi câu cá; 
dây câu cá; phao câu; mồi nhân tạo để câu cá, mồi săn hoặc mồi câu cá (mồi giả); giá giữ 
cần câu cá; chỉ câu cá; túi chuyên dụng để đựng đồ câu cá; hộp đựng đồ câu cá; găng tay 
được thiết kế đặc biệt để câu cá.  

 

 
(210) 4-2015-06552 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 

dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) và chế phẩm chống chảy nhiều mồ 
hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dầu xả tóc, chế 
phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược 
chất); mỹ phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xúc dùng cho 
da; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-
nhơ (cologne); chế phẩm làm rụng lông (không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da 
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dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm 
và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm 
dưỡng môi (không chứa dược chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông 
dùng cho mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông mỹ 
phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá 
nhân (dùng cho mục đích mỹ phẩm) hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm).  

 
 

 
(210) 4-2015-06555 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Lố  (VN) 

70 Phùng Văn Cung, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  

 
 

 
(210) 4-2015-06556 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Mạnh Cường   (VN) 

130 Thành Thái, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 

 
 

 
(210) 4-2015-06557 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 2.9.14; A2.9.15 (540) 

  

(731) Lô Vàng Tồn  (VN) 

229B Phạm Hùng, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; quán cà phê.  
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(210) 4-2015-06558 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 26.13.25; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Hải Đăng  (VN) 

Ngõ 29, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-06559 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.1.24; 26.13.25; 26.1.1; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Hải Đăng  (VN) 

Ngõ 29, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-06560 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 26.13.25; 26.3.23 
(591) Đen, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Hải Đăng  (VN) 

Ngõ 29 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 
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(210) 4-2015-06561 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Hải Đăng  (VN) 

ngõ 29 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-06562 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ATEN  (VN) 

Số 102G ngõ 95 phố Chùa Bộc, phường 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; chất pha loãng sơn; chất làm đặc sơn; sơn phủ; sơn chống gỉ.  
 

Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy, 
trường mẫu giáo; trường nội trú; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); 
dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-06563 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.1.1; 24.9.1; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ, vàng 
(731) BLISSFUL CENTANY 

INTERNATIONAL LIMITED  (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh xốp; bánh xốp dạng que; bánh quế. 
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(210) 4-2015-06566 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.13.25; A26.11.13; 26.13.1 
(591) Xanh tím than, đỏ, xanh lá cây 
(731) JSC SCIENTIFIC CONTROLS CO., 

LTD.   (TW) 
7F., No. 8, Alley 30, Lane 358, 
Rueiguang Rd., Neihu District, Taipei 
City 114, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 07: Lò xo dùng để kiểm soát rung, xóc và tiếng ồn sử dụng trong thiết bị giảm xóc; 

khung chống rung cho động cơ; giảm xóc cho máy móc; bộ phận giảm rung dưới dạng bộ 
phận của máy móc.  

 
 

 
(210) 4-2015-06567 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH HIMICO Hà Nội  

(VN) 

LK 24/42 khu đô thị Ngô Thì Nhậm, 
phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy in để dùng với máy vi tính; bộ thiết bị truyền phát (viễn 

thông); bàn phím máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chương trình máy vi tính 
(phần mềm có thể tải xuống được). 

 
 

 
(210) 4-2015-06568 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.17; A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH may mặc và 

thương mại Phú Vĩnh Hưng  

(VN) 

Xóm Đoàn Kết, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục dệt kim; đồ đi ở chân; mũ khăn choàng, đồng phục.  
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(210) 4-2015-06569 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master  (VN) 

Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, mì (nui). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06570 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master   (VN) 

Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, nui.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-06571 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master    (VN) 

Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, nui.  
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(210) 4-2015-06572 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master    (VN) 

Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, nui.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-06573 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master    (VN) 

Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, nui.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-06575 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master  (VN) 

Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, nui. 
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(210) 4-2015-06576 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master   (VN) 

Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, nui. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06577 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master   (VN) 

Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, nui. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06578 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master   (VN) 

Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, nui. 
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(210) 4-2015-06579 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master   (VN) 

Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, nui. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06580 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master   (VN) 

Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, mì (nui). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06581 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master   (VN) 

Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, mì (nui). 
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(210) 4-2015-06582 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH International 

Food Master   (VN) 

Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, mì (nui). 

 
 

 
(210) 

 

4-2015-06583 

 
(220) 

 
24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Cam, đen 
(731) Công ty cổ phần I.VALUE  (VN) 

Phòng 1242, tầng 12, tòa nhà Petro Việt 
Nam, số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh, tư vấn quản lý nhân sự. 
 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư. 
 
 

 
(210) 4-2015-06584 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) cam, đen 
(731) Công ty cổ phần I.VALUE  (VN) 

Phòng 1242, tầng 12, tòa nhà Petro Việt 
Nam, số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh, tư vấn quản lý nhân sự.  
 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư. 
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(210) 4-2015-06586 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) WOW VENTURES CO., LTD.  (KR) 

(4F, Ace twin tower 1, Guro-dong) #409, 
285, Digital-ro, Guro-gu, Seoul 152-779 
Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Son môi; mỹ phẩm; nước thơm dùng cho cơ thể (cho mục đích mỹ phẩm); sữa 

dưỡng dùng cho cơ thể (cho mục đích mỹ phẩm); nước thơm dùng cho da (cho mục đích 
mỹ phẩm); kem dưỡng dùng cho da (cho mục đích mỹ phẩm); kem mỹ phẩm để chăm sóc 
da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước hoa; xà phòng làm đẹp.  

 
 

 
(210) 4-2015-06587 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) WOW VENTURES CO., LTD.  (KR) 

(4F, Ace twin tower 1, Guro-dong) #409, 
285, Digital-ro, Guro-gu, Seoul 152-779 
Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Son môi; mỹ phẩm; nước thơm dùng cho cơ thể (cho mục đích mỹ phẩm); sữa 

dưỡng dùng cho cơ thể (cho mục đích mỹ phẩm); nước thơm dùng cho da (cho mục đích 
mỹ phẩm); kem dưỡng dùng cho da (cho mục đích mỹ phẩm); kem mỹ phẩm để chăm sóc 
da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước hoa; xà phòng làm đẹp.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-06588 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

truyền thông Thiên Hy Long 

Việt Nam  (VN) 

Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1446 

(210) 4-2015-06589 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

truyền thông Thiên Hy Long 

Việt Nam  (VN) 

Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06590 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

truyền thông Thiên Hy Long 

Việt Nam  (VN) 

Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06591 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

truyền thông Thiên Hy Long 

Việt Nam  (VN) 

Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
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(210) 4-2015-06592 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

truyền thông Thiên Hy Long 

Việt Nam  (VN) 

Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06593 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

truyền thông Thiên Hy Long 

Việt Nam  (VN) 

Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06594 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

truyền thông Thiên Hy Long 

Việt Nam  (VN) 

Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
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(210) 4-2015-06595 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

truyền thông Thiên Hy Long 

Việt Nam  (VN) 

Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06596 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Huấn  (VN) 

117/9 Vườn Chuối, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hệ thống mành rèm tự động dùng điện, hệ thống cửa tự động (sử 

dụng điện năng), khóa cửa điện tử, thiết bị hẹn giờ và nhắc việc bằng giọng nói, máy 
chấm công, hàng rào điện tử, thiết bị cảm biến, thiết bị xả nước cảm ứng bồn tiểu, vòi xà 
nước cảm ứng, máy sấy tay (được gắn cố định trong phòng rửa mặt hoặc nhà vệ sinh), 
thiết bị xịt xà phòng tự động, quạt thông gió, đèn điện cảm ứng, máy phát điện, điện gia 
dụng, thiết bị nhà tắm (vòi hoa sen, bồn rửa mặt, bệ xí), vật liệu xây dựng, hàng trang trí 
nội thất; dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể: lập danh mục sản phẩm, đặt hàng, tư vấn 
quản lý kinh doanh, nghiên cứu thị trường, phân phối hàng hóa, trung gian phân phối 
hàng hóa và tư vấn kinh doanh hiệu quả. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06597 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Huấn  (VN) 

117/9 Vườn Chuối, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng cầu đường; thi công 

lắp đặt hệ thống điện; giám sát công trình xây dựng; thi công hệ thống cấp, thoát nước; 
lắp đặt hệ thống báo động; trang trí nội thất công trình.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1449 

(210) 4-2015-06598 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Huấn  (VN) 

117/9 Vườn Chuối, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp, thiết kế trang trí nội thất; thiết kế 

công trình kiến trúc, lập dự án đầu tư xây dựng công trình.  
 

 
(210) 4-2015-06601 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Sơn Nghĩa 

Toàn Phát  (VN) 

59/15 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 

 

 
(210) 4-2015-06602 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 26.13.1; A26.1.24 
(591) Đỏ, xanh da trời, đen, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

Family Shopping  (VN) 

728-730 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc; mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-06603 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.5.3; 26.5.4 
(591) Đỏ, xanh da trời, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

Family Shopping  (VN) 

728-730 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 22: Dây đai không bằng kim loại dùng để buộc hoặc quấn.  
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(210) 4-2015-06604 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại Hoàng Nhung  

(VN) 

Số nhà 1, B1, tập thể Ga Bắc, xã Yên 
Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi cho ổ trục; chổi than; bộ chế hòa khí; bộ truyền động cho máy móc.  

 

 
(210) 4-2015-06605 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại Hoàng Nhung  

(VN) 

Số nhà 1, B1, tập thể Ga Bắc, xã Yên 
Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi cho ổ trục; chổi than; bộ chế hòa khí; bộ truyền động cho máy móc.  

 

 
(210) 4-2015-06606 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại Hoàng Nhung  

(VN) 

Số nhà 1, B1, tập thể Ga Bắc, xã Yên 
Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi cho ổ trục; chổi than; bộ chế hòa khí; bộ truyền động cho máy móc.  

 

 
(210) 4-2015-06607 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MAX BIOCARE PTY LTD.  (AU) 

Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 
Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 
Australia  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-06608 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) MAX BIOCARE PTY LTD.   (AU) 

Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 
Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 
Australia  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-06609 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) MAX BIOCARE PTY LTD.   (AU) 

Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 
Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 
Australia  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-06610 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) MAX BIOCARE PTY LTD.  (AU) 

Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 
Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 
Australia  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-06611 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) MAX BIOCARE PTY LTD.  (AU) 

Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 
Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 
Australia  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-06612 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) MAX BIOCARE PTY LTD.    (AU) 

Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 
Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 
Australia  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-06613 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 13.1.6; 15.1.13; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất thương mại dịch vụ kỹ 

thuật cơ điện Công Luận  (VN) 

24/13 Miếu Gò Xoài, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-06614 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 13.1.6; A13.1.12; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ đô, hồng, hồng nhạt 
(731) Công ty cổ phần LE CIRQUE  

(VN) 

Số 18, ngõ 117/18 đường Nguyễn Sơn, 
phường Gia Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 
 
(511)   Nhóm 41: Điều hành các lớp thể hình; tổ chức các cuộc thi liên quan đến giáo dục và giải 

trí; dàn dựng chương trình biểu diễn; giảng dạy; trình diễn sân khấu; dịch vụ giải trí.  
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(210) 4-2015-06615 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đen, xanh thẫm, xám 
(731) Công ty cổ phần LE CIRQUE  

(VN) 

Số 18, ngõ 117/18 đường Nguyễn Sơn, 
phường Gia Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 
 
(511)   Nhóm 31: Củ của cây hoa; hoa khô dùng để trang trí; hoa tự nhiên; thảo mộc tươi; cây 

trồng; cây khô dùng để trang trí.  
 

Nhóm 35: Mua bán cây cảnh.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ cắm hoa; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh.  
 
 

 
(210) 4-2015-06617 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Cọp Sinh Thái  (VN) 

286 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 

và chất diệt ký sinh trùng; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; đất bùn-
Humus; than bùn - phân bón; hóa chất cải tạo đất.  

 
 

 
(210) 4-2015-06618 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Cọp Sinh Thái   (VN) 

286 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân 

bón; đất bùn-Humus; than bùn - phân bón; hóa chất cải tạo đất.  
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(210) 4-2015-06619 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Cọp Sinh Thái   (VN) 

286 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân 

bón; đất bùn-Humus; than bùn - phân bón; hóa chất cải tạo đất.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-06620 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Cọp Sinh Thái   (VN) 

286 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 

và chất diệt ký sinh trùng; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; đất mùn; 
than bùn (phân bón); hóa chất cải tạo đất.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-06621 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Cọp Sinh Thái   (VN) 

286 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 

và chất diệt ký sinh trùng; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; đất mùn; 
than bùn (phân bón); hóa chất cải tạo đất. 
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(210) 4-2015-06622 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Cọp Sinh Thái   (VN) 

286 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 

và chất diệt ký sinh trùng; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; phân lân; 
than bùn (phân bón); hóa chất cải tạo đất. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06623 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Cọp Sinh Thái   (VN) 

286 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 

và chất diệt côn trùng; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; phân lân; than 
bùn (phân bón); hóa chất cải tạo đất.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-06624 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Cọp Sinh Thái   (VN) 

286 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 

và chất diệt côn trùng; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; đất mùn; than 
bùn (phân bón); hóa chất cải tạo đất. 
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(210) 4-2015-06625 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Cọp Sinh Thái  (VN) 

286 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 

và chất diệt côn trùng; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; đất mùn; than 
bùn (phân bón); hóa chất cải tạo đất. 

 
 

 
(210) 4-2015-06626 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.1; A26.4.5; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

MAXILIGHT Việt Nam  (VN) 

Số 17, ngõ 120 phố Tân Mai, phường 
Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng cho xe cộ; hệ 

thống điều hoà không khí; đèn ô tô (chiếu sáng); thiết bị chống loá mắt dùng cho ô tô 
(phụ kiện của đèn); đèn điện. 

 
 

 
(210) 4-2015-06627 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đen, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 

Hoàng Ngân  (VN) 

Số nhà 37F2 khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: áo mưa. 
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(210) 4-2015-06628 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.4.24 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 

Hoàng Ngân  (VN) 

Số nhà 37F2 khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; valy; túi du lịch; túi thể thao; cặp da; cặp học sinh. 

 

 
(210) 4-2015-06629 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.14 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

quốc tế Ngô Quang Minh   (VN)

Tổ 4, đường Lý Thường Kiệt, phường 1, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-06630 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.5.1; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, xanh sẫm, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại phát triển và xây 

dựng Thành An  (VN) 

Số 7 ngách 686/18, đường Bạch Đằng, 
phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu các phụ kiện bằng kim loại dùng cho cửa nhựa, cửa 

nhôm như: tay nắm, thanh chuyển động, bản lề, thanh chống gió, ổ khoá, vấu chốt cửa, 
miệng khoá cửa đi; mua bán sơn, kính xây dựng, cửa an toàn, két sắt, cửa bọc sắt. 

 

 
(210) 4-2015-06632 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiên Thủy  (VN)

160/29/62 đường số 11, khu phố 10, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 11: Bình đun nước siêu tốc, ấm sắc thuốc, bếp ga, nồi cơm điện, bếp điện từ, bếp 
hồng ngoại, lò nướng, đèn bàn học sinh. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-06633 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) TBC TRADEMARKS, LLC  (US) 

22 15-B Renaissance Dr., Suite 5 Las 
Vegas, Nevada 89119, United States 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-06634 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Lê Thị Huyền Trâm   (VN) 

6/11/35A Phan Xích Long, phường 3, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Loa, bộ khuyếch đại âm thanh (ampli); máy in dùng cho máy tính; máy sao 

chụp (photocopy); máy fax; máy vi tính; máy tính xách tay; máy tính cá nhân dạng sổ 
ghi; máy điện thoại để bàn; máy điện thoại di động; máy chiếu hình; màn hiển thị hình 
ảnh; máy thu hình; phần mềm máy tính; phần cứng máy tính. 

 
Nhóm 35: Mua bán sản phẩm công nghệ phần mềm máy tính, máy tính, linh kiện máy vi 
tính, linh kiện điện tử cụ thể là: điện trở, cuộn cảm, tụ điện, điện trở chuyển, đèn hiệu 
ứng, mạch tích hợp, bộ cảm biến, ống dẫn sóng, cáp dẫn sóng, dây dẫn, nguồn xoay 
chiều, đèn chỉ thị, vi mạch, điện cực; điện thoại, tổng đài điện thoại, máy điều hòa nhiệt 
độ; đại lý ký gửi hàng hóa bao gồm: các sản phẩm công nghệ phần mềm máy tính, phần 
cứng máy tính, máy vi tính, linh kiện máy vi tính, linh kiện điện tử, tổng đài điện thoại, 
máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy in, máy fax, máy scan, loa, bộ khuyếch đại âm thanh 
(ampli), máy in dùng cho máy tính, máy sao chụp (photocopy), máy tính xách tay, máy 
tính cá nhân dạng sổ ghi, máy điện thoại để bàn, máy điện thoại di động, máy chiếu hình, 
màn hiển thị hình ảnh, máy thu hình. 
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(210) 4-2015-06635 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 25.1.25; 25.5.25 
(591) Trắng, đỏ, vàng, da bò 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Đặng Phát  (VN) 

69/10 đường Thống Nhất, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Bột cá làm thức ăn cho động vật.  

 

 
(210) 4-2015-06636 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 15.7.1; 26.15.15 
(591) Xanh lam, xám, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí Đức 

Thành  (VN) 

Số 253, tỉnh lộ 848, khóm Tân An, 
phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc phục vụ công, nông nghiệp  cụ thể là: máy xay lúa, máy sấy lúa; phụ 

kiện cơ khí là bộ phận của máy móc phục vụ ngành công nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-06638 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Cọp Sinh Thái  (VN) 

286 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân 

bón; phân chim/gà/vịt/dơi; than bùn - phân bón; hóa chất cải tạo đất. 
 

 
(210) 

 

4-2015-06639 

 
(220) 

 
25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Cọp Sinh Thái  (VN) 

286 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân 
bón; phân đạm; than bùn - phân bón; hóa chất cải tạo đất. 

 
 

 
(210) 4-2015-06640 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Cọp Sinh Thái  (VN) 

286 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 

và chất diệt ký sinh trùng; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; đất mùn; 
than bùn (phân bón); hóa chất cải tạo đất. 

 
 

 
(210) 4-2015-06641 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Cọp Sinh Thái  (VN) 

286 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệi nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 

và chất diệt ký sinh trùng; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; đất mùn; 
than bùn (phân bón); hóa chất cải tạo đất. 

 
 

 
(210) 4-2015-06642 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Cọp Sinh Thái  (VN) 

286 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Ham 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân 

bón; đất bùn - Humus; than bùn - phân bón; hóa chất cải tạo đất. 
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(210) 4-2015-06643 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Cọp Sinh Thái  (VN) 

286 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 

và chất diệt ký sinh trùng; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; đất mùn; 
than bùn (phân bón); hóa chất cải tạo đất. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06644 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng Kim 

Qui  (VN) 

18 lô J, đường số 8, khu dân cư Phú Mỹ, 
phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng; 

dịch vụ chống ẩm (xây dựng); phá dỡ công trình xây dựng; dịch vụ xây, lát; giám sát việc 
xây dựng công trình; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; xây dựng bến cảng, bến tàu; dịch vụ 
cách nhiệt, cách điện, cách âm trong xây dựng; xây dựng đê chắn sóng; cho thuê xe ủi 
đất; cho thuê cần trục (thiết bị xây dựng); cho thuê máy đào xúc; lắp đặt giàn giáo; dịch 
vụ làm kín công trình; xây dựng dưới nước; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06645 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.15.11; 26.15.9 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh quán Nghiện 

Nướng  (VN) 

Số 1 ngõ 264 Âu Cơ, phường Nhật Tân, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống cung cấp các loại đồ nướng và lẩu. 
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(210) 4-2015-06646 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất và công nghệ Gia Linh  

(VN) 

Số 5  ngõ 178 đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thành Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo cho trẻ sơ sinh; bao tay chân (trang phục) cho trẻ sơ sinh; mũ; yếm; 

quần áo thời trang cho trẻ em. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-06647 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 21.3.1; 26.15.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ chuyên 

nghiệp An Tiêm Việt Nam  (VN) 

Số 133, phố Vệ Hồ, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh khách sạn; quản lý kinh doanh khách sạn; tổ chức hội 

chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tư vấn quản lý nhân sự; mua bán 
hoá chất dùng trong công nghiệp. 

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê văn phòng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06649 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, đỏ nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Lê Xuân Tùng  (VN) 

Tổ 8, phường Mai Động, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; va ly; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng.  
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(210) 4-2015-06650 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.15.2; 1.15.23; 26.1.1; A1.1.10; 

A1.1.2 
(591) Xanh, trắng, đỏ 
(731) Phạm Thị Hà  (VN) 

Khu 3, phường Hải Hòa, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; giấy viết; giấy bao gói.  
 

Nhóm 29: Hạt đã chế biến: hạt điều, hạt lạc, hạt hướng dương, hạnh nhân xay, đậu đã 
được bảo quản.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; chế phẩm ngũ cốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán các loại giấy; mua bán bánh mứt kẹo, hạt điều, cà phê.  

 
 

 
(210) 4-2015-06652 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đen, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

FAMILY SHOPPING  (VN) 

728 - 730 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; dầu hoa hồng; kem làm trắng da. 

 
 

 
(210) 4-2015-06653 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH giấy - văn 

phòng phẩm Thành Công  (VN) 

1464B Ba Tơ, phường 7, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; giấy vệ sinh (trong nhóm này).  
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(210) 4-2015-06654 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.5.3; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đỏ, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Chiến Thắng  (VN) 

Số 10 ngõ 233/24 đường Xuân Thủy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán sản phẩm găng tay cao su. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06656 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tipharco   (VN) 

15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-06657 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 1.13.1; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, xám, xám đậm, xám, nhạt, 

đỏ cam 
(731) TOA PERFORMANCE COATING 

CORPORATION CO., LTD   (TH) 
31/1 Moo 3, Bangna- Trad Rd., 
Bangsaothong, Samutprakarn, 10540, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-

INTERNATIONAL) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn dùng cho ô-tô  
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(210) 4-2015-06658 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty T.N.H.H một thành 

viên Asboss France   (VN) 

Số 5/189 phố Quyết Thắng, phường Bình 
Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đíeh y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-06659 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty T.N.H.H một thành 

viên Asboss France    (VN) 

Số 5/189 phố Quyết Thắng, phường Bình 
Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-06665 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.14; 26.1.1; 20.5.7 
(591) Đỏ, vàng cam, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tân Bách Tùng  

(VN) 

Số nhà 46, ngõ 268, phố Lê Trọng Tấn, 
tổ 37, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-06666 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(300) 013462767 14.11.2014 EM 

  
(731) KAPORAL FRANCE (FRENCH 

COMPANY)   (FR) 
20, boulevard AmpÌre, 13014 Marseille, 
France  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm bằng da và giả da, cụ thể là ví bỏ túi, ví đựng thẻ nhận dạng cá 

nhân, túi cầm tay cho phụ nữ, ví tiền, cặp đựng giấy tờ (tài liệu), túi (xắc) du lịch, túi xách 
tay, túi xách, túi sách học sinh, túi đựng đồ khi di chuyển, ô dù; cặp dẹt bằng da hoặc giả 
da dùng để đựng giấy tờ (tài liệu), cặp da, túi thể thao, túi nhỏ để bao gói, da động vật, da 
bò thuộc, vali (hành lý), ô che nắng, gậy chống, roi da, dây treo và yên cương.  

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, quần áo bằng da, quần áo tập thể dục, quần áo ngủ, quần áo 
bơi, áo choàng ngoài, áo váy, áo vét (trang phục), quần lót (quần đùi) của đàn ông, khăn 
quàng cổ, áo sơ mi, váy, áo len dài tay, áo len ngắn tay, áo thun ngắn tay, áo sát nách, áo 
nữ dáng ngắn, quần dài; đồ đi chân (không dùng cho việc định hình), cụ thể là, giày, giày 
cao cổ, giày cao cổ thể thao, giày cho vận động viên, dép; đồ đội đầu. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo và quảng cáo bán hàng trên mạng máy 
tính; dịch vụ xúc tiến việc bán hàng cho người khác; dịch vụ bán lẻ quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-06670 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt may Hùng 

LÊ  (VN) 

34247/12 Độc Lập, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  
 

 
(210) 4-2015-06673 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) CREATIVE IMPACT INC.   (VG) 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, British Virgin 
Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và các đồ chơi khác, cụ thể là, đồ chơi chạy bằng điện, súng 

bắn đạn đồ chơi và đạn đồ chơi để sử dụng kèm, đồ chơi dùng để chơi ở dưới nước, nhân 
vật đồ chơi hoạt hình và nhân vật đồ chơi, đồ chơi bằng nhung.  

 

 
(210) 4-2015-06674 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh tím than, vàng 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hồng 

Nhung  (VN) 

14/14 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo may sẵn, váy; trang phục dệt kim; đồ đi ở chân; đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2015-06675 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh tím than 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hồng 

Nhung  (VN) 

14/14 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; váy; trang phục dệt kim, đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 
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(210) 4-2015-06676 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 1.15.21 
(731) HUCARE CO., LTD.  (KR) 

2F, Handeul Bldg., 33-4, Eonju-ro 167-
gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; 

nước hoa; xà phòng; mặt nạ làm đẹp; kem đánh răng. 
 
 

 
(210) 4-2015-06677 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.5.16; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh dương, tím 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cường Đại Phát  (VN) 

ấp 1, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, 
tỉnh Bình Phước 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xăng, dầu, dầu nhờn, mỡ bôi trơn, gaz. 

 

 
(210) 4-2015-06678 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất thức 

ăn chăn nuôi Thành Phát  (VN)

ấp Chánh (thửa đất số 160, tờ bản đồ số 
11), xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, 
tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho thuỷ sản. 
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Nhóm 35: Mua bán và đại lý mua bán: thức ăn gia súc, thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho 
thuỷ sản, bột thô, nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản, con giống gia 
súc, con giống gia cầm, con giống thủy sản. 

 
 

 
(210) 4-2015-06679 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I -
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ. 
 
 

 
(210) 4-2015-06680 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ. 
 
 

 
(210) 4-2015-06681 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-06682 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh   (VN) 

B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng 

da; chế phẩm làm sạch. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-06683 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh  (VN) 

B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng 

da; chế phẩm làm sạch. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-06684 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.1.1 
(731) CHU CHEN INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
No. 230, Roosevelt Road, Sec. 3, Taipei, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch tẩy rửa cửa sổ, gương, kính và sàn nhà; các chế phẩm để 

tẩy rửa làm sạch, cụ thể là chất tẩy rửa làm sạch buồng trang điểm vệ sinh, nhà tắm và 
nhà vệ sinh; chế phẩm tẩy trắng, chế phẩm làm mềm vải, nước rửa chén và xà phòng giặt; 
chế phẩm đánh bóng, xi đánh giày; xi đánh da; xà phòng. 
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(210) 4-2015-06687 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.24; 26.15.15; 26.11.3 
(591) Xanh da trời, xanh tím than, đen, trắng, 

ghi 
(731) Công ty TNHH Sao Tháng Bảy 

Việt Nam  (VN) 

Số 400, đường Nguyễn Thị Thập, phường 
Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ thi 
công lắp đặt an toàn trong xây dựng, hệ thống điện và hệ thống cấp thoát nước; thi công 
xây dựng công trình đường bộ. 

 

 
(210) 4-2015-06688 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.24; 26.15.15 
(591) Xanh da trời, đen, trắng, ghi 
(731) Công ty TNHH Sao Tháng Bảy 

Việt Nam   (VN) 

Số 400, đường Nguyễn Thị Thập, phường 
Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ thi 
công lắp đặt an toàn trong xây dựng, hệ thống điện và hệ thống cấp thoát nước; thi công 
xây dựng công trình đường bộ. 

 

 
(210) 4-2015-06689 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.9.1; 26.1.2; A3.9.6 
(591) Cam, vàng, xanh da trời đậm, xanh da 

trời nhạt, đen, trắng 
(731) Phạm Thị An  (VN) 

25/10 Phan Chu Trinh, phường 9, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

 
(210) 4-2015-06690 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Phạm Quốc Tuấn  (VN) 

Số 23, ngõ Vạn Kiếp, phố Trần Hưng 
Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Sản phẩm điện tử dân dụng, cụ thể là thiết bị báo hiệu chống trộm. 

 
 

 
(210) 4-2015-06691 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A7.1.12; 7.1.24; 

A5.5.20; 7.1.6 
(591) Xanh hòa bình, vàng kim loại 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ quản lý 

kinh doanh khách sạn; dịch vụ quản lý kinh doanh câu lạc bộ.  
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh 
giá, môi giới, tham vấn và đầu tư bất động sản thương mại và bất động sản để ở; dịch vụ 
quản lý đầu tư và vốn đầu tư cho bất động sản thương mại và bất động sản để ở.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ giám sát việc xây dựng các bất động sản thương mại và bất động sản 
để ở; tân trang, xây mới, nâng cấp bất động sản để làm tăng giá trị của bất động sản; lắp 
đặt các thiết bị cho tòa nhà văn phòng và căn hộ. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí và công viên theo chủ đề trong và ngoài tòa 
nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ câu lạc bộ thể dục thể thao. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2015-06693 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.2; 6.1.2; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Tổng công 

ty thương mại Quảng Trị  (VN) 

Số 1 đường Phan Bội Châu, phường 1, 
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Khu nghỉ dưỡng; nhà nghỉ du lịch; khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-06694 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) ALBERTO-CULVER 

INTERNATIONAL, INC.  (US) 
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, 
NJ 07632, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 

nhân) và chế phẩm chống chảy mồ hôi (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm để 
tạo nếp tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc (mỹ phẩm); mỹ 
phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc (thuộc nhóm này); bọt dùng cho tóc (mỹ 
phẩm); nước bóng tóc (mỹ phẩm); dầu tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất 
lỏng dùng để trang điểm tóc (mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc (không chứa dược chất); 
chế phẩm dưỡng tóc khô (không chứa dược chất); dầu xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm 
khỏe tóc (không chứa dược chất); kem bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tắm thường 
và/hoặc tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-06695 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; A5.3.13 
(591) Xanh tím than, xanh lá cây 
(731) STRATEQ CAPITAL SDN. BHD.  (MY) 

No 12, Jalan Bersatu 13/4, 46200 
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính và phần mềm máy tính (có thể tải xuống được hoặc ghi 
sẵn), chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được), chương trình máy vi 
tính ghi sẵn, phần mềm ứng dụng máy vi tính ghi sẵn, chương trình điều hành máy vi tính 
ghi sẵn, phần cứng máy tính và phần mềm máy tính (có thể tải xuống được hoặc ghi sẵn) 
để quản lý cơ sở dữ liệu; thiết bị ngoại vi máy vi tính, thiết bị bộ nhớ máy vi tính, bàn 
phím máy vi tính, máy vi tính; mạch tích hợp; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống), 
bảng thông báo điện tử; vật mang dữ liệu quang học và dữ liệu từ tính; chương trình lưu 
trữ số liệu (ghi sẵn); máy tính chủ; thiết bị xử lý dữ liệu; ổ đĩa cho máy vi tính; đĩa 
compắc, đĩa đa năng số (DVDS), đĩa compắc (bộ nhớ chỉ đọc); tất cả thuộc nhóm 9. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ phát triển phần cứng máy tính và phần mềm máy tính như lập trình 
máy tính, phân tích hệ thống máy tính, dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ bảo 
trì phần mềm máy tính, cho thuê phần mềm máy tính, cho thuê máy tính, cho thuê máy 
chủ đặt web hoặc đặt trang tin điện tử, dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin, cung cấp thông 
tin về công nghệ máy tính và lập trình máy tính thông qua một trang web, tư vấn công 
nghệ máy tính, tư vấn phần mềm máy tính, thiết kế phần mềm máy tính, cập nhật phần 
mềm máy tính, dịch vụ bảo vệ máy vi tính không bị nhiễm vi rút (diệt vi rút cho máy 
tính), giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa, cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
(SaaS), dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính, cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ 
(địa chỉ trang tin điện tử), tư vấn thiết kế trang web, chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ 
dạng vật lý sang dạng điện tử, cung cấp công cụ tìm kiếm trên Internet; tất cả thuộc nhóm 
42. 

 

 
(210) 4-2015-06696 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) STRATEQ CAPITAL SDN. BHD.  

(MY) 
No 12, Jalan Bersatu 13/4, 46200 
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính và phần mềm máy tính (có thể tải xuống được hoặc ghi 

sẵn), chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được), chương trình máy vi 
tính ghi sẵn, phần mềm ứng dụng máy vi tính ghi sẵn, chương trình điều hành máy vi tính 
ghi sẵn, phần cứng máy tính và phần mềm máy tính (có thể tải xuống được hoặc ghi sẵn) 
để quản lý cơ sở dữ liệu; thiết bị ngoại vi máy vi tính, thiết bị bộ nhớ máy vi tính, bàn 
phím máy vi tính, máy vi tính; mạch tích hợp; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống), 
bảng thông báo điện tử; vật mang dữ liệu quang học và dữ liệu từ tính; chương trình lưu 
trữ số liệu (ghi sẵn); máy tính chủ; thiết bị xử lý dữ liệu; ổ đĩa cho máy vi tính; đĩa 
compắc, đĩa đa năng số (DVDS), đĩa compắc (bộ nhớ chỉ đọc); tất cả thuộc nhóm 9.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ phát triển phần cứng máy tính và phần mềm máy tính như lập trình 
máy tính, phân tích hệ thống máy tính, dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ bảo 
trì phần mềm máy tính, cho thuê phần mềm máy tính, cho thuê máy tính, cho thuê máy 
chủ đặt web hoặc đặt trang tin điện tử, dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin, cung cấp thông 
tin về công nghệ máy tính và lập trình máy tính thông qua một trang web, tư vấn công 
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nghệ máy tính, tư vấn phần mềm máy tính, thiết kế phần mềm máy tính, cập nhật phần 
mềm máy tính, dịch vụ bảo vệ máy vi tính không bị nhiễm vi rút (diệt vi rút cho máy 
tính), giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa, cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
(SaaS), dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính, cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ 
(địa chỉ trang tin điện tử), tư vấn thiết kế trang web, chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ 
dạng vật lý sang dạng điện tử, cung cấp công cụ tìm kiếm trên Internet; tất cả thuộc nhóm 
42. 

 

 
(210) 4-2015-06697 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) AP COMPANY INTERNATIONAL 

SINGAPORE PTE.,LTD.  (SG) 
137 Telok Ayer Street #05-07 Singapore 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 

thức ăn, đồ uống theo yêu cầu (dịch vụ cung cấp ngoài địa điểm kinh doanh - do nhà hàng 
thực hiện); quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-06698 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) KABUSHIKI KAISHA THOMAS 21  

(JP) 
3-13-12, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 
106-0032 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp món mỳ Nhật Bản gồm mỳ kiểu Trung Quốc do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2015-06703 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Lựa Chọn Một   (VN) 

B22, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-06704 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.9.14; 1.15.24 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Rạng Đông   (VN) 

Lô 8 khu D1, khu công nghiệp Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: áo mưa; quần áo; giày đi mưa.  
 

 
(210) 4-2015-06707 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.5; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Đen, xanh nước biển, xanh dương 
(731) GALIEN PHARMA (FR)   (FR) 

Z.A. Les Hauts De La Fourcade 32201 
Gimont Cedex, France  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-06708 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.4.11; 3.4.13 
(591) Trắng, xanh ngọc, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ba Con Dê  (VN)

C3/9 ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn 

uống. 
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(210) 4-2015-06709 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.1; 9.7.1; 1.17.11; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH lữ hành quốc 

tế Chân Trời Việt  (VN) 

Tầng 4, số 04, ngõ 1 đường Phạm Văn 
Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  

 

 
(210) 4-2015-06710 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xây dựng nhà An 

Khang  (VN) 

224/11/7 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo chống thấm.  

 

 
(210) 

 

4-2015-06711 

 
(220) 

 
25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A9.7.19; 8.1.1; A1.1.10 
(591) Nâu, trắng 
(731) Hộ kinh doanh MI - LAN  (VN) 

83/9 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh mặn; bánh mì; bánh trung thu; kẹo mứt; kẹo.  
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(210) 4-2015-06712 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư dệt 

Phước Thịnh  (VN) 

65 Tân Tiến, phường 8, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 24: Vải dùng trong may mặc; lụa. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06713 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.9; 26.11.3 
(591) Xanh 
(731) Công ty cổ phần đầu tư dệt 

Phước Thịnh  (VN) 

65 Tân Tiến, phường 8, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải dùng trong may mặc; lụa.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-06717 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Nguyễn Hữu Sức   (VN) 

157/L10 Tô Hiến Thành, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh gạo, bánh kẹo, bánh quy, bánh ngọt, kẹo; chế phẩm ngũ cốc.  

 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1479 

(210) 4-2015-06718 (220) 25.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.9.16; A3.9.24; 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh đen, 

đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất giống thủy sản Đức 

Nguyên   (VN) 

Chòm Xoài, phường Nhà Mát, thành phố 
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Con giống thủy sản; con cua giống.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-06721 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) WILLIAM GRANT & SONS LIMITED  

(GB) 
The Glenfiddich Distillery, Dufftown, 
Banffshire, Scotland, United Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-06724 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; 18.3.21; A5.3.13; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương, xanh lá nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại đầu tư Hải An  

(VN) 

115/19C Phạm Hữu Lầu, khu phố 2, 
phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng. 
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(210) 4-2015-06725 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.1; A25.7.7; 3.1.14 
(591) Cam, đỏ, đen, tím, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thúy Hằng  (VN) 

Số nhà 333 Nguyễn Trãi, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giầy dép, túi xách, ví, mỹ phẩm, kính mắt, đồ bơi, mũ, tất, 

khăn. 
 

 
(210) 4-2015-06728 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.21; 26.1.2; A26.1.24 
(731) RITE BOS SDN BHD   (MY) 

B-15-3A, Menara Bata, PJ Trade Centre, 
No.8, Jalan PJU 8/8A, Bandar 
Damansara Perdana, 47820, Petaling 
Jaya, Selangor, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị lập trình dữ liệu; thiết bị lập trình thiết bị điều khiển điện tử; ứng dụng 

phần mềm cho máy tính và thiết bị điện tử (có thể tải xuống được); bộ giao diện truyền 
thông; phần mềm truyền thông; chương trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống được); 
phần mềm máy tính; phần mềm xử lý dữ liệu; thiết bị xử lý dữ liệu; phần mềm máy tính 
tương tác. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm máy tính; tư vấn lập trình máy tính; 
thiết kế phần mềm máy tính; phát triển phần mềm máy tính, dịch vụ hỗ trợ máy tính (dịch 
vụ lập trình và cài đặt, bảo trì và sửa chữa phần mềm); tư vấn về thiết kế và phát triển 
phần mềm máy tính; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính (cho người khác); thiết kế 
mã máy tính; cung cấp trực tuyến phần mềm không tải xuống được (nhà cung cấp dịch vụ 
ứng dụng); dịch vụ sáng tạo phần mềm. 

 

 
(210) 4-2015-06729 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) OMAN OIL MARKETING COMPANY 

SAOG  (OM) 
P O Box 92, Mina Al Fahal, Postal Code 
116, Oman 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 04: Mỡ công nghiệp và chất bôi trơn. 
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(210) 4-2015-06730 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) OMAN OIL MARKETING COMPANY 

SAOG  (OM) 
P O Box 92, Mina Al Fahal, Postal Code 
116, Oman  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 04: Mỡ công nghiệp và chất bôi trơn. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06731 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.6 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Best South Việt 

Nam  (VN) 

11 đường số 2, khu công nghiệp Sóng 
Thần, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán từ nhựa tổng hợp và resin (nhựa) tổng hợp dùng trong công nghiệp. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06732 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.5.1 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Best South Việt 

Nam  (VN) 

11 đường số 2, khu công nghiệp Sóng 
Thần, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán từ nhựa tổng hợp và resin (nhựa) tổng hợp dùng trong công nghiệp. 
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(210) 4-2015-06733 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Hân Giang  (VN) 

24/3 Hoàng Minh Đạo, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 

da; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng. 
 

 
(210) 4-2015-06734 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hóa mỹ phẩm Duy Quang  (VN) 

197 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem ngừa mụn nám da; kem tắm trắng da; kem chống nhăn da; 

kem rửa mặt; kem ngừa tàn nhang. 
 

 
(210) 4-2015-06735 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hóa mỹ phẩm Duy Quang  (VN) 

197 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem ngừa mụn nám da; kem tắm trắng da; kem chống nhăn da; 

kem rửa mặt; kem ngừa tàn nhang. 
 

 
(210) 4-2015-06736 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.15.15; 26.15.7 
(591) Vàng, cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Gia Phú  (VN) 

Số 61, hẻm 72/73/40, phố Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nấu nướng không dùng điện: nồi; chảo; ấm.  
 

 
(210) 4-2015-06737 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A11.3.7; 26.1.2; 25.5.25 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Mã Văn Đức  

(VN) 

Thôn Phố Mới, xã Vạn Linh, huyện Chi 
Lăng, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 30: Miến gạo, miến ăn liền, bún gạo, bún tươi, bánh phở, mì ăn liền. 

 

 
(210) 4-2015-06738 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phòng chẩn 

trị y học cổ truyền DAIBIO  

(VN) 

Số 38 Ngõ Thái Thịnh 1, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-06742 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.3.4; A17.2.2; A25.7.5; A25.7.8 
(591) Trắng, đen, hồng, cam, xanh dương, 

xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Bùi Tuấn Minh  (VN) 

Số 232/10 - 232/12 Cao Thắng, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy vi tính, thẻ từ (đã được mã hoá); phần cứng máy 

tính. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin liên quan tới các công ty (cung cấp các thông tin 
thương mại và tư vấn tiêu dùng), thông tin kinh tế, thông tin thương mại qua mạng 
Internet và mạng viễn thông; môi giới thương mại; đại lý mua bán ký gửi hàng hóa các 
sản phẩm phần mềm, phần cứng máy tính, máy chơi game điện tử, máy vi tính, máy điện 
thoại; mua bán máy vi tính, mua bán phần mềm, phần cứng máy tính, máy điện thoại, vật 
tư thiết bị ngành bưu chính viễn thông; dịch vụ quảng cáo thương mại, dịch vụ tiếp xúc 
với công chúng. 
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Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh và truyền hình; phát sóng các chương trình truyền hình; 
dịch vụ thông tin liên lạc và viễn thông cung cấp qua mạng Internet và mạng viễn thông; 
dịch vụ thư điện tử; dịch vụ nhắn tin; dịch vụ cung cấp đường vào mạng máy tính toàn 
cầu. 

 
Nhóm 41: Cung cấp các dịch vụ trò chơi điện tử qua Internet bao gồm cung cấp các dịch 
vụ trò chơi trực tuyến (chơi trực tiếp qua mạng); tổ chức thi đấu trực tuyến; cung cấp 
thông tin về âm nhạc, các buổi hoà nhạc, chuơng trình viđêô hay phim viđêô, chương 
trình rađiô, truyền hình, tin tức, thể thao, trò chơi, các sự kiện văn hoá và thông tin giải trí 
được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu của máy tính trên mạng Internet; dịch vụ tổ 
chức sự kiện (mục đích văn hoá, giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo, 
hội nghị quốc tế. 

 
Nhóm 42: Thiết kế website; lập trình máy vi tính; thiết kế, biên soạn thông tin, nhập dữ 
liệu và tạo các cơ sở dữ liệu trên trang web theo đơn đặt hàng theo hợp đồng; dịch vụ biên 
soạn thông tin, nhập dữ liệu và duy trì các tên miền đã đăng kí; dịch vụ thuê và cho thuê 
chương trình xử lý dữ liệu. 

 

 
(210) 4-2015-06745 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đỉnh Phú Thịnh  (VN) 

(Trong khuôn viên Công ty cổ phần Điện 
Cơ) khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường 
số 2, phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chế phẩm nhuộm tóc; nước sơn 

móng. 
 

 
(210) 4-2015-06746 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thế Giới Thời Gian  (VN) 

A31/2Bis đường số 39, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; nữ trang. 
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(210) 4-2015-06748 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Phan Thanh Tuấn   (VN) 

61/2/8 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 
 
 

 
(210) 4-2015-06749 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.3; A26.4.24; 25.1.25 
(591) Vàng đồng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Dầu nhớt Tốt  

(VN) 

50/64 Lê Thị Hồng, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn; nhớt; xăng; dầu (dầu nhiên liệu); khí đốt (khí nhiên 

liệu). 
 
 

 
(210) 4-2015-06760 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 13.1.1; 4.5.1; 4.5.2; A25.7.7 
(591) Nâu, trắng, hồng, vàng nhẫn, đỏ, đen, 

vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Lam   (VN) 

181/11/21 Nghĩa Phát, phường 6, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh. 
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(210) 4-2015-06761 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A25.7.8; 26.15.15; A25.7.5 
(591) Xám, trắng, đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh 

dương, tím 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH No Stress Cafe  

(VN) 

245/4 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-06763 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.13.1; A1.13.10; A25.7.7; 26.1.1 
(591) Xám, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phần mềm 

Trường Sa Việt Nam  (VN) 

Thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng, phần mềm và các phụ kiện máy vi tính, các thiết bị ngoại vi máy vi 

tính, thiết bị nhập, hiển thị, lưu trữ và truyền dữ liệu, chương trình máy vi tính và cơ sở dữ 
liệu máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2015-06766 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A25.1.10 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MGA Việt Nam  

(VN) 

1 Nguyễn Trường Té, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện xoay chiều. 

 

 
(210) 4-2015-06767 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

DB  (VN) 

282/4/28A Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 28: Sản phẩm đồ chơi trẻ em. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-06768 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.5.1; 2.9.1 
(591) Vàng nâu, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương, tím, xanh nước biển, ghi, đen, 
trắng 

(731) Nguyễn Thu Hiền  (VN) 

Số 21 ngõ 89 phố Phùng Khoang, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; kẹo; thạch hoa quả (bánh kẹo). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06769 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) NOVARTIS AG  (CH) 

4002 BASEL Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06775 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) CHEMO IBERICA S.A  (ES) 

Gran Via Carlos III, 98, 08028 
Barcelona, Spain 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-06776 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) CHEMO IBERICA S.A   (ES) 

Gran Via Carlos III, 98, 08028 
Barcelona, Spain  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-06777 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) CHEMO IBERICA S.A   (ES) 

Gran Via Carlos III, 98, 08028 
Barcelona, Spain 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc.  
 
 

 
(210) 4-2015-06778 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  

(VN) 

Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-06779 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  

(VN) 

Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06788 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

vật tư nông nghiệp Bùi Gia  

(VN) 

Ngách 11/193 phố Bình Lộc, phường 
Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06789 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Vàng, đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Đào  (VN) 

Phố Ba Mỏ, thị trấn Thanh Sơn, huyện 
Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt chua. 
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(210) 4-2015-06792 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Huỳnh Văn Thông  (VN) 

195 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ khám và chữa bệnh răng hàm mặt.  

 

 
(210) 4-2015-06794 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A11.3.23; 26.4.1 
(591) Nâu, vàng nhạt, hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Song Nguyễn  (VN) 

493 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-06795 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Nâu, vàng cam, vàng 

(540) 

  

(731) Đỗ Anh Chiến  (VN) 

A301, lô A, chung cư đường số 20, 
phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế: phòng khám chuyên khoa cột sống - cơ xương khớp. 

 

 
(210) 4-2015-06797 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.4.24; 26.4.2; A26.11.12; 26.13.25 
(731) Trần Văn Dịch  (VN) 

Cụm 4, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
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(210) 4-2015-06800 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 9.1.10; A5.5.22; 5.7.18 
(591) Vàng, hồng, da cam, đen 
(731) KABUSHIKI KAISHA GRAPESTONE 

(also trading as Grapestone Co., Ltd.)  
(JP) 
33-2, Asagayaminami 1-chome, 
Suginami-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh mỳ và bánh bao có chứa chuối.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-06801 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Gia 

Bảo   (VN) 

152 Lộ Tẻ, khu phố 3, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-06802 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Gia 

Bảo   (VN) 

152 Lộ Tẻ, khu phố 3, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-06803 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Gia 

Bảo   (VN) 

152 Lộ Tẻ, khu phố 3, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-06804 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A25.7.8; A19.3.24 
(591) Trắng, cam, bạc, nâu, xanh lục, cam nhạt
(731) Công ty TNHH Clevie  (VN) 

Lô H-03A, KCN Long Hậu, xã Long 
Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-06806 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; 26.3.23 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 

cơ khí Thu Giang   (VN) 

Thôn Phiêng Quăn, xã Đồng Bục, huyện 
Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại, cửa cuốn bằng hợp kim nhôm, trục cửa cuốn bằng kim 

loại, phụ kiện cửa cuốn bằng kim loại.  
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(210) 4-2015-06807 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  

(TW) 
No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin 
District, Kaohsiung, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, xe máy chạy bằng điện; xe máy bánh nhỏ (xe cộ); xe máy bánh nhỏ 

chạy bằng điện (xe cộ); xe đạp; xe đạp chạy bằng điện.  
 
 

 
(210) 4-2015-06815 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.5; 26.3.2; 6.1.2; 1.15.15 
(591) Đỏ, xanh da trời, vàng, xanh lá cây, xanh 

lam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại 

Thuận Thăng  (VN) 

547 Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang (hương). 
 

Nhóm 35: Mua bán: nhang (hương), thùng carton. 
 
 

 
(210) 

 

4-2015-06816 

 
(220) 

 
26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.2 
(591) Xanh đen, trắng 
(731) Doanh Nghiệp Tư nhân Anh 

Quốc   (VN) 

Tổ 7, ấp 7, xã Minh Lập, huyện Chơn 
Thành, tỉnh Bình Phước  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì. 
 

Nhóm 35: Mua bán bột mì.  
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(210) 4-2015-06817 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A26.11.13; A26.3.5; 

3.7.17 
(591) Trắng, vàng 
(731) CHEN WU JUN  (CN) 

Số 10 Đông Thăng Tiền Gia, thị trấn 
Kim Đường, khu Định Hải, thành phố 
Châu Sơn, tỉnh Triêt Giang, Trung Quốc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc và phụ tùng của chúng, cụ thể: máy làm khuôn nhựa dọc, 

ngang, máy đúc, đùn nhựa, máy sản xuất ống nhựa, hạt nhựa, tấm nhựa và tấm nhựa có 
sóng màng nhựa mỏng, máy ép phun, máy làm nguội không khí công nghiệp, máy làm 
khô không khí, máy trộn, máy phun nhựa và linh kiện của nó, phụ tùng sản xuất khuôn 
nhựa: đinh vít, xy-lanh, đinh vít cao su, đầu khoan.  

 

 
(210) 4-2015-06818 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.3.1; A3.3.24 
(591) Đỏ, trắng, xám, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đức Trường   (VN) 

140-142 Phạm Văn Chí, phường 04, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh đa (bánh tráng); bánh phở khô; miến; gia vị, bún tươi.  

 

 
(210) 4-2015-06820 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.3.1; 1.15.11; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh da trời, vàng, xanh lá cây 
(731) Cơ sở sản xuất bánh kẹo Liên 

Anh   (VN) 

KV 15, phường Châu Văn Liêm, quận ¤ 
Môn, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo. 
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(210) 4-2015-06840 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Truyền 

thông Sức khỏe Việt Nam  (VN)

Xóm 20, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; trà thảo dược; thuốc dùng cho người; thuốc giảm đau; thuốc bóp 

phong thấp.  
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc đông y, dược phẩm, dầu gió, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-06842 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở lắp ráp 

điện tử Huỳnh Kha  (VN) 

D7/19M ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh gồm: máy tăng âm, 

thùng loa, máy hát đĩa có hát ka-ra-ô-kê (CD karaoke), mi-crô, máy hát ka-ra-ô-kê, máy 
lọc âm thanh. 

 

 
(210) 4-2015-06843 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tài Phát  (VN) 

56 Đồng Khởi, phường An Lạc, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh bao gồm bàn cầu, chậu rửa (lavabo) và bồn tắm; mua 

bán bồn nước và bình nước nóng lạnh; mua bán gương và kệ gương; mua bán van nhựa, 
vòi nước và ống nước. 

 

 
(210) 4-2015-06844 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A11.3.7; 5.5.16; 26.4.2; A5.3.13 
(591) Vàng, xanh lá cây, hồng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành  (VN) 

3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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Nhóm 31: Lúa (thóc). 
 

Nhóm 35: Đại lý ký gửi, mua bán gạo, lúa (thóc), vật tư nông nghiệp cụ thể là mua bán: 
phân bón, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt 
cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng), chế phẩm làm màu mỡ đất, 
đất mùn, chất điều hòa sinh trưởng cây trồng, chế phẩm vi sinh dùng để xử lý phân bắc và 
chuồng trại, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ ốc bươu vàng, thuốc 
trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại. 

 

 
(210) 4-2015-06845 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; A5.3.15; A5.3.13; 5.5.16 
(591) Vàng, xanh lá cây, hồng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành   (VN) 

3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Lúa (thóc). 
 

Nhóm 35: Đại lý ký gửi, mua bán gạo, lúa (thóc), vật tư nông nghiệp cụ thể là mua bán: 
phân bón, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt 
cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng), chế phẩm làm màu mỡ đất, 
đất mùn, chất điều hòa sinh trưởng cây trồng, chế phẩm vi sinh dùng để xử lý phân bắc và 
chuồng trại, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ ốc bươu vàng, thuốc 
trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại. 

 

 
(210) 4-2015-06846 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; 5.7.3; 5.5.16; A5.3.13 
(591) Vàng, xanh lá cây, hồng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành   (VN) 

3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Lúa (thóc). 
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Nhóm 35: Đại lý ký gửi, mua bán gạo, lúa (thóc), vật tư nông nghiệp cụ thể là mua bán: 
phân bón, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt 
cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng), chế phẩm làm màu mỡ đất, 
đất mùn, chất điều hòa sinh trưởng cây trồng, chế phẩm vi sinh dùng để xử lý phân bắc và 
chuồng trại, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ ốc bươu vàng, thuốc 
trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại. 

 

 
(210) 4-2015-06848 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH So La Thiên  (VN)

68 Vĩnh Hội, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ uống, cụ thể: rượu và nước giải khát có cồn. 

 

 
(210) 4-2015-06849 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Trắng, hồng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Phạm Quỳnh Anh  (VN) 

Phòng 506, khu X2, tập thể Bộ Tư lệnh 
bảo vệ Lăng, phường Cống Vị, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất kết dính cho bê tông; keo dùng 

trong công nghiệp; chất dính dành cho gạch ốp tường. 
 

Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn phủ; sơn chịu lửa; sơn; sơn lót. 
 

Nhóm 06: Then chốt cửa bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khuôn cửa bằng 
kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; con lăn 
bằng kim loại của cửa trượt. 

 

 
(210) 4-2015-06860 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm Châu á   (VN) 

Số 8 đường TS15 khu công nghiệp Tiên 
Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 29: Khoai tây chiên; khoai tây lát mảnh; bơ; sữa chua; súp; chế phẩm để nấu súp 
hay nước dùng. 

 

 
(210) 4-2015-06861 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Hưng  (VN) 

Số 137 phố Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm dính cho băng phẫu thuật; chất chống đông; chế phẩm bảo quản 

dược phẩm; nước cất. 
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; Hương liệu; Chế phẩm xông hơi; Kem làm trắng da; chiết xuất của 
hoa (nước hoa); tinh dầu. 

 
Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm dùng cho người; thảo dược; vacxin; dầu xoa 
bóp; chế phẩm hóa dược. 

 
Nhóm 10: Thiết bị phẫu thuật y tế, nha khoa; thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế; 
thiết bị sử dụng trong xét nghiệm y tế; thiết bị dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng; thiết bị 
dụng cụ cho hộ lý; thiết bị dụng cụ cho y tá. 

 
Nhóm 43: Nhà dưỡng lão; Nhà nghỉ dưỡng cho người cao tuổi; quán ăn tự phục vụ; khách 
sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; thẩm mỹ viện; chăm sóc vệ sinh và sắc 
đẹp cho người; dịch vụ xông hoi, xoa bóp; nhà dưỡng bệnh cho người cao tuổi. 

 

 
(210) 4-2015-06862 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.1.8; 3.1.6; A3.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH PETMART Việt 

Nam  (VN) 

Số 206 đường Kim Mã, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ thức ăn cho động vật; thuốc thú y, đồ chơi và các sản phẩm 

chăm sóc vật nuôi bao gồm: cát vệ sinh cho vật nuôi, kéo cắt mỏng cho vật nuôi, tông đơ 
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cắt lông cho vật nuôi, nệm, ổ cho vật nuôi, lồng vận chuyển, sàn nhựa lót chuồng, bình 
sữa cho vật nuôi, chuông đeo cổ cho vật nuôi, dây dắt cho vật nuôi, vòng cổ cho vật nuôi, 
dụng cụ dọn phân cho vật nuôi, khay đựng cát vệ sinh cho vật nuôi, bát ăn cho vật nuôi, 
xương giả cho vật nuôi, mỹ phẩm cho vật nuôi cảnh (như chế phẩm nhuộm lông, nước xịt 
lông, nước hoa cho vật nuôi, chế phẩm tô màu móng, dầu gội đầu cho vật nuôi cảnh). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp nơi nhốt giữ động vật và động vật nuôi làm cảnh; dịch vụ chỗ 
ở tạm thời cho động vật và động vật nuôi làm cảnh; cho thuê chỗ ở tạm thời (cho động vật 
và động vật nuôi làm cảnh).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chải lông cho thú nuôi trong nhà; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho vật 
nuôi cảnh; dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sức khỏe cho động vật; dịch vụ khám chữa bệnh 
cho thú y; dịch vụ chăm sóc vật nuôi; dịch vụ gây giống động vật.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ trông giữ thú nuôi tại nhà; dịch vụ mai táng cho động vật nuôi làm 
cảnh.  

 
 

 
(210) 4-2015-06868 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hoàng Yến  (VN) 

Số 73 Tràng Thi, phường Hàng Bông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm, kem dưỡng da; dầu gội đầu; keo xịt tóc; nhũ đánh móng 

tay (mỹ phẩm).  
 

Nhóm 14: Đồng hồ; vàng; bạc; đá quý; đồ trang sức; nữ trang.  
 

Nhóm 18: Túi xách. va li; cặp da; ba lô; ví da.  
 

Nhóm 20: Gối; đệm; túi ngủ dùng cho người cắm trại; đồ gỗ mỹ nghệ; giường; tủ.  
 

Nhóm 21: Đồ gia dụng bằng sứ, thủy tinh, nhựa và mêlamin gồm: ly, bát, đĩa, bộ ấm trà, 
đũa, chén.  

 
Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải; khăn tắm; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn ăn bằng vải; 
chăn; ga trải giường.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất chân; khăn quàng cổ, cà vạt.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê, quán rượu nhỏ; căng tin, 
nhà nghỉ du lịch.  
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(210) 4-2015-06869 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LPI Việt Nam  

(VN) 

L14-08B, lầu 14, tòa nhà Vincom, 72 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: tinh dầu thiên nhiên, mỹ phẩm thiên nhiên, nến 

khuếch tán tinh dầu, máy khuếch tán tinh dầu, vỏ chai đựng tinh dầu hoặc mỹ phẩm, đèn 
xông tinh dầu, đá mát-xa.  

 

 
(210) 4-2015-06883 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại; rãnh nước bằng kim loại; sắt; thép; kim 

loại màu và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng công trình bằng kim loại; vật liệu xây 
dựng bằng kim loại; tấm lợp mái bằng kim loại; tấm lợp bằng kim loại; ống máng bằng 
kim loại; máng nước mái nhà bằng kim loại; tấm che khe nối trên mái bằng kim loại; tấm 
và ván thép bọc nhựa. 

 

 
(210) 4-2015-06884 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ boóc đô, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ Hồ Anh 

Khoa  (VN) 

Số 109 Nguyễn Văn Siêu, phường An 
Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng đường bộ; kinh doanh dịch vụ lữ 

hành nội địa và quốc tế. 
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(210) 4-2015-06885 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; 26.4.1; A1.1.3 
(591) Đen, xanh thiên thanh, cam đậm, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất két sắt Minh Đức  (VN) 

826/67 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Két sắt đựng tiền an toàn, két an toàn; hộp bằng kim loại thường. 

 

 
(210) 4-2015-06886 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.9.1 
(591) Trắng, xanh cô ban 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sao Nam Việt  (VN) 

D12/13E ấp 4, Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc 
A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)  Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (nước tinh khiết đóng chai, nước 

khoáng); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính 
các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-06887 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.9.10; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ tươi, trắng, xanh lá, 

vàng, đen 

(540) 

  

(731) Trần Quốc Khởi  (VN) 

251 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: dược phẩm, răng giả, răng 

sứ); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn 
đặt hàng. 

 
Nhóm 44: Chữa răng; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sỹ kê đơn thuốc; dịch vụ trị liệu. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1502 

(210) 4-2015-06888 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Vàng kim loại, cam cháy, nâu đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học Nutilife  (VN) 

35/9B Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc sắc dùng cho dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế; chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (dược phẩm, thực phẩm chức năng); 
đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn 
đặt hàng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06920 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1; A5.3.15 
(591) Tím, vàng sậm, trắng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Kiều Thảo  (VN) 

118/80/1/21 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho mọi người. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06921 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh lá, xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Rich Farm   (VN) 

122 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-06922 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(731) SHOWA CORPORATION  (JP) 

1-14-1, Fujiwara-Cho, Gyoda City, 
Saitama, 361-8506 Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe hai bánh có động cơ cùng các phụ tùng và linh kiện của chúng; xe đạp cùng 

các phụ tùng và linh kiện của chúng; thiết bị giảm xóc bằng thủy lực đành cho xe hai 
bánh có động cơ; thiết bị giảm xóc bằng thủy lực dành cho xe đạp.  

 

 
(210) 4-2015-06925 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) CHR. HANSEN A/S   (DK) 

Boge AllÐ 10-12, DK-2970 Horsholm, 
Denmark  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Mẻ cấy vi khuẩn dùng làm chất phụ gia cho thực phẩm, sữa và các sản phẩm 

sữa bao gồm các sản phẩm sữa lên men, không dùng cho mục đích y tế và mục đích thú y; 
mẻ cấy vi sinh vật không dùng cho mục đích y tế và mục đích thú y. 

 
Nhóm 05: Mẻ cấy vi sinh vật dùng cho mục đích y tế và mục đích thú y; mẻ cấy vi khuẩn 
dùng làm chất phụ gia cho thực phẩm dùng cho mục đích y tế; mẻ cấy vi khuẩn dùng làm 
chất phụ gia cho sữa, các sản phẩm sữa và các sản phẩm sữa lên men dùng cho mục đích 
y tế; thực phẩm cho em bé. 

 
Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa bao gồm sản phẩm sữa lên men; chất phụ gia cho thực 
phẩm có thành phần chủ yếu là sữa và các sản phẩm sữa bao gồm các sản phẩm sữa lên 
men (không dùng cho mục đích y tế); sữa chua và chế phẩm sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-06926 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; A26.4.24; A14.7.20 
(591) Đen, xám, hồng 

(540) 

  

(731) Hoàng Trung Hiếu  (VN) 

Ki ốt số 4, sân vận động Đông Kinh, 
đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ làm tóc: kéo, máy sấy tóc, máy kẹp tóc, máy uốn lọn tóc, 
máy phủ bóng nanô (nano), ví (bóp) da đựng kéo, dầu gội, chế phẩm nhuộm tóc, chế 
phẩm duỗi tóc, quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng (dây nịt), túi xách. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghề tóc.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ, trang điểm, săn sóc da; dịch vụ làm tóc (uốn, cắt, chải, bới 
tóc, gội đầu, tạo mẫu tóc); dịch vụ xông hơi, xoa bóp. 

 

 
(210) 4-2015-06929 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Chế biến 

Kinh doanh Lương thực Thực 

phẩm Hà Nội  (VN) 

67A Trương Định, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì; bún; miến; phở; bột súp ăn liền (gia vị); cháo ăn liền.  

 

 
(210) 4-2015-06940 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại hóa chất nông 

nghiệp Tiến Nông  (VN) 

647/11 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt; kem giặt; nước rửa chén; chất tẩy rửa; xà phòng các loại; dầu gội đầu; 

dầu xả tóc; nước lau sàn nhà; nước xả vải. 
 

 
(210) 4-2015-06944 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Phương Yến  

(VN) 

KCN Thái Hòa, Đức Hòa 3, ấp Tân Hòa, 
xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán bao bì giấy, thùng các tông (carton).  
 
 

 
(210) 4-2015-06945 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần hóa dầu 

MEKONG  (VN) 

ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ, chất lỏng bôi trơn. 

 
 

 
(210) 4-2015-06946 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần hóa dầu 

MEKONG  (VN) 

ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ, chất lỏng bôi trơn. 

 
 

 
(210) 4-2015-06947 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty cổ phần hóa dầu 

MEKONG  (VN) 

ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ, chất lỏng bôi trơn. 
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(210) 4-2015-06948 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Công ty cổ phần hóa dầu 

MEKONG  (VN) 

ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ, chất lỏng bôi trơn. 

 

 
(210) 4-2015-06949 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh da trời nhạt 
(731) Công ty TNHH Trust Circle 

Việt Nam   (VN) 

204 Trần Văn Trà, khu phố Panorama, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm điện thoại di động. 

 
 

(210) 4-2015-06960 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) DR. REDDY'S LABORATORIES 

LIMITED  (IN) 
8-2-337, Road No.3, Banjara Hills, 
Hyderabad-500034, Telangana, India   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  

 

 
(210) 4-2015-06961 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) DR. REDDY'S LABORATORIES 

LIMITED  (IN) 
8-2-337, Road No.3, Banjara Hills, 
Hyderabad-500034, Telangana, India   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
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(210) 4-2015-06962 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) DR. REDDY'S LABORATORIES 

LIMITED  (IN) 
8-2-337, Road No.3, Banjara Hills, 
Hyderabad-500034, Telangana, India  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dành cho người. 

 

 
(210) 4-2015-06963 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) DR. REDDY'S LABORATORIES 

LIMITED  (IN) 
8-2-337, Road No.3, Banjara Hills, 
Hyderabad-500034, Telangana, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  

 

 
(210) 4-2015-06966 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Tổng công ty Dược Việt Nam  

(VN) 

138B Giảng Võ, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y.  

 

 
(210) 4-2015-06967 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Tổng công ty Dược Việt Nam  

(VN) 

138B Giảng Võ, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y. 
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(210) 4-2015-06968 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) Tổng công ty Dược Việt Nam  

(VN) 

138B Giảng Võ, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y. 

 

 
(210) 4-2015-06969 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Tổng công ty Dược Việt Nam  

(VN) 

138B Giảng Võ, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y. 

 

 
(210) 4-2015-06980 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.13.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Trần Thanh Hiếu   (VN) 

22A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại, 

mua bán xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2015-06981 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(591) Trắng, đỏ 
(731) Vũ Thị Thanh Thủy  (VN) 

22A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại, 
mua bán xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2015-06982 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Vũ Thái Sơn  (VN) 

255/9 Phạm Văn Chí, phường 3, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại, 

mua bán xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2015-06983 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Vũ Thái Sơn   (VN) 

255/9 Phạm Văn Chí, phường 3, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại, 

mua bán xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2015-06985 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, xám, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Toàn Hưng   (VN) 

121 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 12: Phanh xe cộ; guốc phanh dùng cho xe cộ; lót phanh (má phanh) dùng cho xe 

cộ; gương chiếu hậu dùng cho xe cộ; bàn đạp (giò đạp) dùng cho xe gắn máy. 
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(210) 4-2015-06986 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.1.1; A9.3.2 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Kim 

Phụng  (VN) 

Số 255 đường Lê Duẩn, phường Trung 
Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (veston). 

 

 
(210) 

 

4-2015-06987 

 
(220) 

 
27.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.25; A26.11.12; A26.11.9 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng, da cam 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân TH 

True Oil   (VN) 

Xóm Thuận 2, xã Hưng Hòa, thành phố 
Vinh, Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu, mỡ công nghiệp, chất bôi trơn. 

 

 
(210) 4-2015-07004 (220) 30.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần VNG   (VN) 

322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính.    

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách.    
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Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình (chuyến đi). 

 

 
(210) 4-2015-07021 (220) 30.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.15.15 
(591) Xanh tím than, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng hạ tầng Phú Vinh  (VN) 

Khu đô thị Kỳ Long - Kỳ Liên - Kỳ 
Phương, khu kinh tế Vũng áng, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-07026 (220) 30.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 24.13.1 
(591) Trắng, xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 

(VN) 

Số 60 đường Tôn Thất Tùng, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh. 

 

 
(210) 4-2015-07080 (220) 30.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) TRANS UNION LLC  (US) 

555 W. Adams St., Chicago, Illinois 
60661, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến và cung 
cấp việc sử dụng trực tuyến tạm thời các công cụ phần mềm liên quan không tải xuống 
được, giúp cho người sử dụng thiết kế và tùy chỉnh các lựa chọn, sắp xếp, trình bày, in ấn 
và phân phối dữ liệu, để sử dụng trong các lĩnh vực báo cáo tín dụng tiêu dùng, định giá 
bất động sản, bất động sản, tín dụng tiêu dùng, bảo hiểm, quản lý cho vay và quản lý rủi 
ro bảo hiểm; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực máy tính để sử dụng trong hoạt động quản lý 
cho vay và quản lý rủi ro bảo hiểm và cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động quản lý 
cho vay và quản lý rủi ro bảo hiểm, cụ thể là tư vấn về công nghệ thông tin, quản lý thông 
tin và xử lý thông tin; dịch vụ tư vấn về máy tính và dịch vụ tư vấn về công nghệ thông 
tin; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thương mại điện tử, cụ thể là trong việc sử dụng công 
nghệ thông tin để thiết lập và duy trì hoạt động thương mại trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2015-07081 (220) 30.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) TRANS UNION LLC   (US) 

555 W. Adams St., Chicago, Illinois 
60661, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 36: Thông tin tài chính và thông tin tín dụng được cung cấp bằng các phương tiện 

điện tử; thẩm tra tín dụng và tư vấn tín dụng; phân tích tài chính và tư vấn tài chính; dịch 
vụ thông tin, cụ thể là dịch vụ cung cấp các báo cáo, các bản in, các nhãn in, các danh 
sách điện tử, các báo cáo và dữ liệu, truyền dữ liệu bằng máy tính, qua thư điện tử, CD 
ROM, băng từ và các đĩa máy tính, tất cả liên quan đến việc in ấn bằng máy tính và lựa 
chọn, sắp xếp, trình bày và phân phối dữ liệu trong lĩnh vực báo cáo tín dụng tiêu dùng, 
dữ liệu định giá bất động sản, dữ liệu bất động sản được thu thập từ các hồ sơ công khai, 
sàng lọc thông tin trước khi tuyển dụng, hỗ trợ nạn nhân trong các vụ gian lận tín dụng, 
phát hiện và ngăn chặn gian lận tín dụng, bảo hiểm, quản lý cho vay và quản lý rủi ro bảo 
hiểm, dịch vụ tư vấn và dịch vụ thông tin liên quan đến dữ liệu tài chính và các số liệu 
thống kê tài chính dành cho các bên cho vay, các tổ chức tài chính và các công ty bảo 
hiểm, các dịch vụ báo cáo thông tin tín dụng và báo cáo thông tin tài chính được cung cấp 
bằng máy tính và các phương tiện trực tuyến và các dịch vụ thông tin kinh doanh và thông 
tin tiêu dùng trong các lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, bảo hiểm, sàng lọc thông tin trước khi 
tuyển dụng; phát triển và ngăn chặn gian lận tín dụng; dịch vụ quản lý cho vay và quản lý 
rủi ro bảo hiểm; dịch vụ thông tin tài chính và thông tin tín dụng được cung cấp bằng cách 
sử dụng cơ sở dữ liệu máy tính chứa thông tin liên quan đến việc in ấn bằng máy tính và 
lựa chọn, sắp xếp, trình bày và phân phối dữ liệu trong các lĩnh vực báo cáo tín dụng 
thương mại và báo cáo tín dụng tiêu dùng, dữ liệu định giá bất động sản và dữ liệu bất 
động sản được thu thập từ các hồ sơ công khai, tín dụng tiêu dùng, bảo hiểm và quản lý 
cho vay và quản lý rủi ro bảo hiểm; dịch vụ tín dụng tiêu dùng, bảo hiểm và quản lý cho 
vay và quản lý rủi ro bảo hiểm, dịch vụ thông tin tài chính và thông tin tín dụng, cụ thể là 
dịch vụ cung cấp các báo cáo, các bản in, các nhãn in, các danh sách điện tử, các báo cáo 
và dữ liệu, truyền dữ liệu bằng máy tính, qua thư điện tử, CD ROM, băng từ và các đĩa 
máy tính, tất cả liên quan đến việc in ấn bằng máy tính và lựa chọn, sắp xếp trình bày và 
phân phối dữ liệu trong lĩnh vực báo cáo tín dụng tiêu dùng, dữ liệu định giá bất động sản 
và dữ liệu bất động sản được thu thập từ các hồ sơ công khai, tín dụng tiêu dùng, bảo 
hiểm và quản lý cho vay và quản lý rủi ro bảo hiểm; các dịch vụ tư vấn tài chính và tư vấn 
tín dung được thực hiện bằng cách sử dụng máy tính trong các lĩnh vực quản lý cho vay 
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và quản lý thông tin và các thông tin có liên quan đến các lĩnh vực này, cụ thể là công 
nghệ thông tin, quản lý thông tin, xử lý thông tin, rủi ro tín dụng và rủi ro cho vay và quản 
lý thông tin và quản lý cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, bảo hiểm và 
quản lý cho vay và quản lý rủi ro bảo hiểm, và các dịch vụ bất động sản và các dịch vụ thế 
chấp, cụ thể là kiểm tra và định giá tài sản, sự tuân thủ quy định về bảo hiểm lũ lụt, tra 
cứu tài sản và giấy tờ sở hữu tài sản và hỗ trợ xử lý các khoản thế chấp/khoản vay. 

 

 
(210) 4-2015-07101 (220) 30.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.5.4; A25.7.5; 3.13.5 
(591) Vàng cam, xanh cốm, xanh cổ vịt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH CELLCOM Việt 

Nam  (VN) 

Số 3, ngõ 29/42 Khương Hạ, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Cho thuê không gian quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; 

phân tích giá cả thị trường; thông tin về thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  

 

 
(210) 4-2015-07104 (220) 30.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(731) Tập đoàn VINGROUP - Công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản; kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-07105 (220) 30.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 2.1.20; 2.1.2; A2.1.16 
(731) HUANG GUIHONG   (CN) 

Room 102, No.2, Sihuang Anda Road, 
Lugang Town, Chaonan District, Shantou 
City, Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 32: Bia; bia gừng; bia mạch nha; nước (đồ uống); nước nho ép chưa lên men; nước 
táo lên men, không có cồn.  

 
 

 
(210) 4-2015-07121 (220) 30.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.12; 26.3.1; A26.3.6 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Trí Phát  (VN) 

15, đường Đồng Khởi, KP6, phường Tân 
Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 28: Găng tay thể thao; vật dụng bảo vệ ống chân (phụ kiện thể thao).  
 
 

 
(210) 4-2015-07122 (220) 30.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 18.1.21; 3.2.7; A3.2.24 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Minh Quý   (VN) 

60/B tổ 2 ấp 1, xã Sông Trầu, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp (vỏ), săm (ruột) dùng cho xe máy, xe đạp, xe đạp công nghiệp, ô tô.  

 
 

 
(210) 4-2015-07123 (220) 30.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.3; 1.15.23 
(591) Cam, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Đại Thuận  

(VN) 

42 Củ Chi, phường Vĩnh Hải, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách đường thủy nội địa; vận tải hàng hóa thủy nội địa; đại lý du 

lịch.  
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(210) 4-2015-07127 (220) 30.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.7.15; A5.7.23; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Bảo Ngân Kim  (VN) 

13, đường 30/4, khu phố 3, phường 
Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi các loại; quả bưởi (trái cây tươi).  

 
 

 
(210) 4-2015-07128 (220) 30.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-07141 (220) 30.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 7.1.6; 26.3.1 
(731) FOSHAN EIFFEL CERAMIC CO., 

LTD.   (CN) 
Middle Of Shinan Road, Nanzhuang 
Town, Foshan, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ngói, gạch ốp lát, không bằng kim 

loại, dùng cho xây dựng; gạch ốp tường, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; ngói 
cong; đá phiến; đá hoa cương (đá granit); đá hoa cẩm thạch; đá nhân tạo; kính xây dựng; 
gạch. 

 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 
 

 
1516 

(210) 4-2015-07143 (220) 30.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A26.11.9; A26.4.24 
(731) Hộ kinh doanh Phước Thịnh  

(VN) 

80/25 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép; tất (vớ); dây giày; lót giày. 

 

 
(210) 4-2015-07145 (220) 30.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A3.4.2; A6.19.11; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

dương, vàng đồng, nâu, xám, hồng, 
trắng, đen 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (VN) 

281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y. 

 
Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy 
khô; chiết xuất của thịt. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà (chè); cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 

 
Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị. 
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(210) 4-2015-07202 (220) 31.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  (540) 

  

(731) ANGEL CO., LTD  (KR) 
23, Simin-daero 98beon-gil, Dongan-gu, 
Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; nước rửa bình sữa, núm 

vú; nước rửa rau quả, trái cây. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-07203 (220) 31.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) A1.1.10; 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

phát triển công nghệ mới Anh 

Quân   (VN) 

190 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; đèn trang trí; đèn chiếu sáng công nghiệp; đèn sưởi; đèn 

sân khấu; đèn led (thiết bị chiếu sáng).  
 
 
 

 
(210) 4-2015-07222 (220) 31.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 26.4.4; 25.1.25; 26.13.25 
(731) JEWELRY PLASTER CO., LTD.   (TH) 

322/5-6, Surawong Watthanakhan 
Building, 1st Floor, Surawong Road, Si 
Phraya, Bangrak, Bangkok 10500 
Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 19: Thạch cao dùng để sản xuất khuôn đúc đồ trang sức; thạch cao dùng để đúc 

(không cho mục đích y tế); thạch cao sử dụng để làm khuôn đúc dùng trong công nghiệp; 
thạch cao sử dụng trong nghề gốm; thạch cao; khuôn đúc, không bằng kim loại.  
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(210) 4-2015-07223 (220) 31.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 4.5.2; A5.3.13; 4.5.1 
(591) Cam, xám, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Đào tạo 

Năng lực Việt Growth 

Catalyst   (VN) 

Lô TT2, Dãy A, ô số 10, Bắc Linh Đàm, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại, thông tin về thương mại, tư vấn nghiệp vụ thương mại, 

điều tra thương mại.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn giảng dạy, giảng dạy, thông tin giáo dục, huấn luyện (đào 
tạo), tư vấn giáo dục.  

 

 
(210) 4-2015-07224 (220) 31.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) ZIPPO MANUFACTURING 

COMPANY   (US) 
33 Barbour Street, Bradford, 
Pennsylvania 16701, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công), bao gồm: rìu, rìu nhỏ, búa, 

dụng cụ kéo và cưa; dao kéo; dao cạo.  
 

 
(210) 4-2015-07226 (220) 31.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 6.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 

thương mại Núi Đồn  (VN) 

Số 123 đường Lý Thường Kiệt, khu 6, 
phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước lọc tinh khiết. 
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(210) 4-2015-07228 (220) 31.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.5.16 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 

thương mại Núi Đồn  (VN) 

Số 123 đường Lý Thường Kiệt, khu 6, 
phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước lọc tinh khiết. 

 

 
(210) 4-2015-07242 (220) 31.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.5.1; 26.4.2; A5.3.14; 19.7.1 
(591) Đen, ghi, trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  

(VN) 

101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 

trong công nghiệp, hoạt động sản xuất và mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2015-07243 (220) 31.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 19.7.1; 26.4.2; 25.5.1; A5.3.14 
(591) Đen, ghi, trắng, xanh lá 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  

(VN) 

101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 
trong công nghiệp, hoạt động sản xuất và mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-07244 (220) 31.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Lựa Chọn Một  (VN) 

B22, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-07245 (220) 31.03.2015 

  (441) 25.05.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Lựa Chọn Một  (VN) 

B22, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-07269 (220) 01.04.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 1.15.15; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh da trời, da cam 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Hoa  (VN) 

Số 53 khu 1, thị trấn Trạm Tấu, huyện 
Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước (đồ uống).  
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(210) 4-2015-07290 (220) 01.04.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 5.5.4; A5.5.21 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Tổ liên kết hợp tác sản xuất 

rau an toàn phường Vĩnh Mỹ  

(VN) 

Số 649, tổ 24, khóm Châu Long 6, 
phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, 
tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi; củ tươi; quả tươi. 

 

 
(210) 4-2015-07388 (220) 01.04.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 6.1.2 
(731) Công ty TNHH Ca cao Nông 

lâm   (VN) 

202 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; bột đắp mặt nạ; bơ dưỡng da toàn thân (bơ dưỡng 

thể); xà phòng. 
 

Nhóm 30: Ca cao; trà; cà phê; sô cô la; bánh; kẹo.  
 

Nhóm 33: Nước trái cây có cồn; rượu; rượu gạo; rượu trái cây.  
 

 
(210) 4-2015-07389 (220) 01.04.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 25.1.6; 26.1.1; A1.1.10; A1.1.4 
(591) Đỏ, trắng, vàng, hồng 
(731) Cơ sở Đại Thành  (VN) 

30A1 Văn Thân, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang). 
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(210) 4-2015-07445 (220) 02.04.2015 

  (441) 25.05.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.4.1 
(591) Đỏ đô, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

rượu Việt  (VN) 

Số 102, tầng 1, nhà G2 Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu vôtca, rượu uýt ki, rượu vang; rượu khai vị; rượu mạnh (đồ 

uống). 
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Phần v 

 
CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 

   

Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 

 

(21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2012-00058 33205 25.04.2013 26.03.2015     H02K 33/02 

1-2012-01621 33241 25.04.2013 27.03.2015     G01N 33/53 

1-2012-02625 37112 25.03.2014 27.03.2015     H01H 33/66 

1-2012-02809 33316 25.04.2013 14.04.2015     B01F 7/04 

1-2012-02870 33633 27.05.2013 26.03.2015     G09G 5/00 

1-2012-02904 34995 25.09.2013 26.03.2015     B65D 1/02 

1-2012-02956 33334 25.04.2013 03.04.2015     A63B 55/00 

1-2012-03081 33643 27.05.2013 10.04.2015     F02N 11/00 

1-2012-03084 33644 27.05.2013 10.04.2015     B60K 11/06 

1-2012-03145 33650 27.05.2013 10.04.2015     F02N 11/00 

1-2012-03713 34087 25.06.2013 14.04.2015     F01N 7/08 

1-2012-03907 38623 25.08.2014 22.04.2015     B23K 9/025 

1-2013-00356 34711 26.08.2013 08.04.2015     H01L 23/00 

1-2013-02645 37157 25.03.2014 17.04.2015     G11B 5/84 

1-2013-02663 37694 26.05.2014 31.03.2015     F16F 9/16 

1-2013-02788 38079 25.06.2014 01.04.2015     B01D 39/20 

1-2013-02941 36226 25.12.2013 01.04.2015     C22C 30/00 

1-2013-03556 36957 25.02.2014 06.04.2015     C08G 63/672 

1-2013-03558 36959 25.02.2014 06.04.2015     C08G 18/48 

1-2013-04061 37099 25.02.2014 06.04.2015     E06B 5/00 

1-2014-00045 38676 25.08.2014 30.03.2015     H04N 7/30 

1-2014-00847 38753 25.08.2014 08.04.2015     A24B 15/16 

1-2014-00986 38505 25.07.2014 30.03.2015     H01L 29/786 

1-2014-01049 38780 25.08.2014 06.04.2015     C07D 471/04 

1-2014-01052 38782 25.08.2014 25.03.2015     B65D 17/00 

1-2014-01059 39139 25.09.2014 08.04.2015     A23C 9/15 

1-2014-01074 38522 25.07.2014 02.04.2015     C07D 403/12 

1-2014-01089 39920 25.11.2014 06.04.2015     A61K 31/44 

1-2014-01097 38791 25.08.2014 10.04.2015     B65D 65/40 

1-2014-01105 38792 25.08.2014 23.04.2015     C07D 401/14 

1-2014-01141 38276 25.06.2014 07.04.2015     A61L 2/16 

1-2014-01178 38541 25.07.2014 25.03.2015     F16L 19/08 

1-2014-01204 39538 27.10.2014 23.04.2015     A61F 13/496 

1-2014-01205 39156 25.09.2014 23.04.2015     A61F 13/15 

1-2014-01208 39157 25.09.2014 08.04.2015     C07K 16/00 

1-2014-01246 38549 25.07.2014 06.04.2015     A61K 31/496 

1-2014-01266 38553 25.07.2014 10.04.2015     G05B 23/02 
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1-2014-01267 38824 25.08.2014 10.04.2015     G06K 19/07 

1-2014-01284 38558 25.07.2014 20.04.2015     A23L 3/34 

1-2014-01286 39166 25.09.2014 16.04.2015     F25D 31/00 

1-2014-01292 39924 25.11.2014 15.04.2015     B29C 44/12 

1-2014-01299 38830 25.08.2014 27.03.2015     A61K 39/395 

1-2014-01300 39169 25.09.2014 26.03.2015     A23K 1/02 

1-2014-01331 39170 25.09.2014 30.03.2015     A24F 47/00 

1-2014-01332 38569 25.07.2014 08.04.2015     D06N 3/14 

1-2014-01333 38842 25.08.2014 10.04.2015     D06M 15/564 

1-2014-01346 39931 25.11.2014 03.04.2015     B32B 7/04 

1-2014-01352 38848 25.08.2014 13.04.2015     B03D 1/01 

1-2014-01358 38852 25.08.2014 27.03.2015     A01K 61/00 

1-2014-01377 39549 27.10.2014 09.04.2015     C11D 17/08 

1-2014-01383 39181 25.09.2014 25.03.2015     G09G 5/00 

1-2014-01384 39182 25.09.2014 25.03.2015     H04N 7/00 

1-2014-01388 38582 25.07.2014 30.03.2015     B02B 1/04 

1-2014-01390 38583 25.07.2014 09.04.2015     B01D 53/56 

1-2014-01391 38859 25.08.2014 30.03.2015     C07K 16/32 

1-2014-01402 39186 25.09.2014 22.04.2015     C07D 498/04 

1-2014-01412 38866 25.08.2014 15.04.2015     C09D 133/00 

1-2014-01417 38589 25.07.2014 09.04.2015     B01D 53/56 

1-2014-01419 38590 25.07.2014 02.04.2015     B29D 35/10 

1-2014-01420 38591 25.07.2014 17.04.2015     A61K 47/48 

1-2014-01424 39188 25.09.2014 30.03.2015     C12P 7/06 

1-2014-01433 38593 25.07.2014 07.04.2015     A61K 31/496 

1-2014-01434 38594 25.07.2014 09.04.2015     A61K 31/4704 

1-2014-01456 39196 25.09.2014 27.03.2015     F25C 3/04 

1-2014-01473 39199 25.09.2014 06.04.2015     B01F 17/52 

1-2014-01486 38884 25.08.2014 02.04.2015     C07D 401/10 

1-2014-01498 39204 25.09.2014 23.04.2015     A61K 31/17 

1-2014-01507 39567 27.10.2014 10.04.2015     C07D 239/94 

1-2014-01509 39940 25.11.2014 10.04.2015     B65H 37/00 

1-2014-01515 38892 25.08.2014 22.04.2015     A24F 47/00 

1-2014-01529 38894 25.08.2014 14.04.2015     B24C 3/32 

1-2014-01538 39571 27.10.2014 06.04.2015     C07D 417/14 

1-2014-01539 39945 25.11.2014 13.04.2015     A23L 1/00 

1-2014-01540 38895 25.08.2014 13.04.2015     H01L 29/786 

1-2014-01541 38896 25.08.2014 06.04.2015     C07D 417/14 

1-2014-01544 38898 25.08.2014 13.04.2015     C09B 35/378 

1-2014-01545 38899 25.08.2014 13.04.2015     C09B 35/378 

1-2014-01559 38610 25.07.2014 14.04.2015     B28B 19/00 

1-2014-01560 40563 26.01.2015 14.04.2015     B66B 1/18 

1-2014-01563 38901 25.08.2014 09.04.2015     E21B 17/042 

1-2014-01573 38612 25.07.2014 15.04.2015     A01P 3/00 

1-2014-01590 38615 25.07.2014 17.04.2015     B28B 19/00 

1-2014-01591 38616 25.07.2014 17.04.2015     B28B 19/00 

1-2014-01621 38914 25.08.2014 20.04.2015     B65D 1/02 

1-2014-01632 39949 25.11.2014 03.04.2015     B26D 1/00 

1-2014-01634 39950 25.11.2014 15.04.2015     A22C 29/00 
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1-2014-01638 38924 25.08.2014 09.04.2015     G06K 19/06 

1-2014-01640 39587 27.10.2014 13.04.2015     A61K 31/165 

1-2014-01641 39588 27.10.2014 17.04.2015     A61K 31/437 

1-2014-01648 38618 25.07.2014 03.04.2015     A61K 9/20 

1-2014-01652 39223 25.09.2014 14.04.2015     A01N 43/80 

1-2014-01666 39230 25.09.2014 07.04.2015     A23N 1/02 

1-2014-01676 39590 27.10.2014 13.04.2015     C07K 19/00 

1-2014-01709 39238 25.09.2014 23.04.2015     A01N 43/40 

1-2014-01713 39959 25.11.2014 09.04.2015     A61K 39/00 

1-2014-01716 39596 27.10.2014 20.04.2015     C07D 211/86 

1-2014-01718 39240 25.09.2014 24.04.2015     C07K 7/06 

1-2014-01719 38945 25.08.2014 07.04.2015     A01F 12/46 

1-2014-01726 39243 25.09.2014 13.04.2015     C03B 11/00 

1-2014-01735 38620 25.07.2014 23.04.2015     A61K 31/44 

1-2014-01736 39960 25.11.2014 14.04.2015     C07K 14/415 

1-2014-01737 39246 25.09.2014 27.03.2015     B61L 3/12 

1-2014-01741 39961 25.11.2014 06.04.2015     C07D 209/14 

1-2014-01748 39251 25.09.2014 17.04.2015     A01N 33/18 

1-2014-01754 40281 25.12.2014 22.04.2015     A61K 31/4709 

1-2014-01761 39597 27.10.2014 14.04.2015     C07K 16/28 

1-2014-01764 39963 25.11.2014 17.04.2015     A23D 9/013 

1-2014-01767 40282 25.12.2014 23.04.2015     A61K 9/19 

1-2014-01784 39260 25.09.2014 24.04.2015     H02J 3/00 

1-2014-01792 40285 25.12.2014 02.04.2015     A61K 9/08 

1-2014-01793 40286 25.12.2014 02.04.2015     A61K 9/08 

1-2014-01799 38965 25.08.2014 23.04.2015     A01N 43/653 

1-2014-01800 38966 25.08.2014 23.04.2015     D06N 3/00 

1-2014-01802 38967 25.08.2014 23.04.2015     A01N 43/40 

1-2014-01809 38971 25.08.2014 02.04.2015     B22D 1/00 

1-2014-01822 38975 25.08.2014 09.04.2015     B65G 53/66 

1-2014-01849 39276 25.09.2014 23.04.2015     C07K 16/28 

1-2014-01861 40972 25.02.2015 16.04.2015     A61K 31/4196 

1-2014-01867 39967 25.11.2014 09.04.2015     C11B 3/00 

1-2014-01870 38985 25.08.2014 21.04.2015     C21D 1/00 

1-2014-01885 39969 25.11.2014 30.03.2015     B22C 1/02 

1-2014-01919 39972 25.11.2014 23.04.2015     C07H 19/06 

1-2014-01940 39296 25.09.2014 16.04.2015     C07K 16/28 

1-2014-01964 39636 27.10.2014 03.04.2015     A01N 43/34 

1-2014-01972 39642 27.10.2014 22.04.2015     C11D 1/62 

1-2014-01986 39304 25.09.2014 15.04.2015     C07D 471/04 

1-2014-01994 39309 25.09.2014 22.04.2015     E02F 9/28 

1-2014-02010 39985 25.11.2014 16.04.2015     C12P 19/24 

1-2014-02011 39986 25.11.2014 16.04.2015     C12P 7/10 

1-2014-02012 39987 25.11.2014 16.04.2015     C12P 7/10 

1-2014-02013 39988 25.11.2014 16.04.2015     C12P 7/16 

1-2014-02014 39989 25.11.2014 16.04.2015     C12P 7/00 

1-2014-02015 39990 25.11.2014 16.04.2015     C12P 19/02 

1-2014-02020 39992 25.11.2014 21.04.2015     C21B 11/00 

1-2014-02021 39993 25.11.2014 21.04.2015     C21B 5/00 
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1-2014-02024 39994 25.11.2014 21.04.2015     C21B 5/00 

1-2014-02025 39652 27.10.2014 16.04.2015     C07D 471/04 

1-2014-02039 39658 27.10.2014 22.04.2015     C11D 1/22 

1-2014-02055 39003 25.08.2014 24.04.2015     A61K 9/14 

1-2014-02075 39662 27.10.2014 30.03.2015     A01N 25/28 

1-2014-02224 39702 27.10.2014 16.04.2015     C07D 401/12 

1-2014-02264 39718 27.10.2014 16.04.2015     A23G 1/00 

1-2014-02275 40031 25.11.2014 03.04.2015     B66B 15/04 

1-2014-02305 40311 25.12.2014 14.04.2015     A61F 13/15 

1-2014-02389 39759 27.10.2014 30.03.2015     H04L 29/06 

1-2014-02431 39768 27.10.2014 24.04.2015     A61M 15/00 

1-2014-02439 39771 27.10.2014 24.04.2015     F16H 57/02 

1-2014-02441 40056 25.11.2014 24.04.2015     F16D 28/00 

1-2014-02446 40623 26.01.2015 22.04.2015     C02F 3/34 

1-2014-02456 39776 27.10.2014 13.04.2015     H01B 1/20 

1-2014-02473 40061 25.11.2014 02.04.2015     A01M 1/20 

1-2014-02573 39807 27.10.2014 17.04.2015     A01N 43/80 

1-2014-02671 40098 25.11.2014 24.04.2015     C07D 249/06 

1-2014-02685 39833 27.10.2014 15.04.2015     B65B 43/10 

1-2014-02738 40651 26.01.2015 30.03.2015     A61H 7/00 

1-2014-02798 41011 25.02.2015 22.04.2015     F02M 69/04 

1-2014-02813 40132 25.11.2014 23.04.2015     C07D 213/82 

1-2014-02879 41017 25.02.2015 25.03.2015     C07K 16/28 

1-2014-02976 40402 25.12.2014 15.04.2015     A61J 1/03 

1-2014-02992 40684 26.01.2015 17.04.2015     C09D 163/00 

1-2014-03183 40726 26.01.2015 17.04.2015     B23K 9/29 

1-2014-03222 41039 25.02.2015 13.04.2015     A01N 43/40 

1-2014-03241 41042 25.02.2015 24.04.2015     A01M 1/20 

1-2014-03247 41043 25.02.2015 25.03.2015     A61K 31/121 

1-2014-03253 40741 26.01.2015 08.04.2015     B21C 23/10 

1-2014-03534 40482 25.12.2014 13.04.2015     A61K 31/7084 

1-2014-03541 40832 26.01.2015 24.04.2015     C23C 28/00 

1-2014-03829 41452 25.03.2015 20.04.2015     A47C 17/22 

1-2014-04030 41178 25.02.2015 16.04.2015     B23K 31/02 

1-2015-00174 41607 25.03.2015 10.04.2015     C07C 311/12 

2-2013-00084 2356  25.11.2013 07.04.2015     F03D 1/00 

2-2013-00142 2376  25.12.2013 25.03.2015     B65D 1/16 
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Phần vi 
 

sửa đổi đơn  
 

a - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2357/ TB-SHTT, ngày 27/03/2015  

(210)  Số đơn: 1-2010-03381  (220) Ngày nộp đơn 15/05/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2358/ TB-SHTT, ngày 27/03/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-00121  (220) Ngày nộp đơn 14/06/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO., LTD) 

51C, khu đô thị mới Đại Kim, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2359/ TB-SHTT, ngày 27/03/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-00120  (220) Ngày nộp đơn 14/06/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO., LTD) 

51C, khu đô thị mới Đại Kim, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2361/ TB-SHTT, ngày 27/03/2015  

(210)  Số đơn: 1-2007-02440  (220) Ngày nộp đơn 18/04/2006 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Quốc tế D & N (D & N INTERNATIONAL) 

Phòng 2303, số 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2403/ TB-SHTT, ngày 31/03/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-00631  (220) Ngày nộp đơn 26/02/2014 

Mục sửa đổi: Tên tác giả sáng chế 

Tên tác giả sáng chế mới là: 

MARUYAMA, Naoki 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2404/ TB-SHTT, ngày 31/03/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-02872  (220) Ngày nộp đơn 12/04/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Chong Kun Dang Holdings Corp. (KR) 

8, ChungJeong-ro (Chungjeongro 3-ga), Seodaemun-gu, Seoul, Korea 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2560/ TB-SHTT, ngày 01/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-00910  (220) Ngày nộp đơn 22/03/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T & G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2561/ TB-SHTT, ngày 01/04/2015  

 

Số đơn Ngày nộp đơn 

1-2011-00647 10/03/2011 

1-2011-00707 15/03/2011 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T & G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2562/ TB-SHTT, ngày 01/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2010-02422  (220) Ngày nộp đơn 10/09/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 326 Tập A (05.2015) 

 

 
1529 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T & G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2563/ TB-SHTT, ngày 01/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2010-03245  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T & G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2738/ TB-SHTT, ngày 07/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2008-02126  (220) Ngày nộp đơn 26/01/2007 

Mục sửa đổi:  

1. Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD) 

Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, thành 
phố Hà Nội 

2. Bổ sung thêm 03 tác giả sáng chế vào danh sách các tác giả khác: 

Tên tác giả mới là: 

- Tên đầy đủ: Finn Kjargaard 
   Địa chỉ: Gl. Klarisgaard, Klarisgaardvej 6, 8830 Tjele, Denmark 
   Quốc tịch: DK 
- Tên đầy đủ: Sicco Dirk Roorda 
   Địa chỉ: Alykkegade 23, 6000 Kolding, Denmark 
   Quốc tịch: NL 
- Tên đầy đủ: Thi Quynh Chi Phan 
   Địa chỉ: 177A Luong The Vinh Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam 
   Quốc tịch: VN./.  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2743/ TB-SHTT, ngày 07/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-00231  (220) Ngày nộp đơn 11/07/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 

29 Trương Hán Siêu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2744/ TB-SHTT, ngày 07/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-01341  (220) Ngày nộp đơn 15/10/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 

29 Trương Hán Siêu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2746/ TB-SHTT, ngày 07/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2009-02277  (220) Ngày nộp đơn 28/03/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark sở hữu trí tuệ quốc tế (T & T Invenmark Co., ltd) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2772/ TB-SHTT, ngày 08/04/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2008-01808 28/12/2006 

1-2009-01092 26/10/2007 

1-2009-01373 14/12/2007 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2773/ TB-SHTT, ngày 08/04/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-00845 02/09/2010 

1-2012-01637 09/11/2010 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2774/ TB-SHTT, ngày 08/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2008-01766  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2004 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2775/ TB-SHTT, ngày 07/04/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2006-00999 12/11/2004 

1-2011-00499 14/07/2009 

1-2011-02689 04/03/2010 

1-2012-00109 22/06/2010 

1-2012-01540 21/10/2010 

1-2012-01633 29/10/2010 

1-2013-02708 25/01/2012 

1-2013-02828 09/02/2012 

1-2013-03130 11/02/2012 

1-2013-03677 09/04/2012 

1-2014-01891 28/10/2012 

1-2014-03352 20/02/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH T & T Invenmark sở hữu trí tuệ quốc tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2776/ TB-SHTT, ngày 08/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-03845  (220) Ngày nộp đơn 09/09/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD) 

Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2777/ TB-SHTT, ngày 08/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-02316  (220) Ngày nộp đơn 17/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark sở hữu trí tuệ quốc tế (T & T INVENMARK CO., LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2778/ TB-SHTT, ngày 08/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-00335  (220) Ngày nộp đơn 21/10/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2779/ TB-SHTT, ngày 08/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-03316  (220) Ngày nộp đơn 12/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark sở hữu trí tuệ quốc tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2780/ TB-SHTT, ngày 08/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-01941  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark sở hữu trí tuệ quốc tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2782/ TB-SHTT, ngày 08/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-00292  (220) Ngày nộp đơn 24/01/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark sở hữu trí tuệ quốc tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2784/ TB-SHTT, ngày 08/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-00027  (220) Ngày nộp đơn 03/01/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark sở hữu trí tuệ quốc tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2785/ TB-SHTT, ngày 08/04/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2013-00831 18/03/2013 

1-2013-02498 08/08/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark sở hữu trí tuệ quốc tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 
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Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2786/ TB-SHTT, ngày 08/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-00522  (220) Ngày nộp đơn 29/07/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2787/ TB-SHTT, ngày 08/04/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2013-02197 15/12/2011 

1-2013-02363 27/12/2011 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2788/ TB-SHTT, ngày 08/04/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-02932 22/02/2013 

1-2014-03201 22/02/2013 

[ 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark sở hữu trí tuệ quốc tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2790/ TB-SHTT, ngày 08/04/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2010-01040 26/09/2008 

1-2010-01728 05/12/2008 

1-2010-01732 05/12/2008 

1-2010-02053 04/12/2009 

1-2010-03028 10/04/2009 

1-2013-01244 25/09/2009 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD) 

Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2789/ TB-SHTT, ngày 08/04/2015  
   

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2008-00480 21/07/2006 

1-2009-01978 21/02/2008 

1-2010-00686 05/06/2008 

1-2010-00725 19/08/2008 

1-2011-01329 15/10/2009 

1-2012-03261 30/03/2011 

1-2013-02002 25/11/2011 

1-2014-01718 25/10/2012 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp 
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Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD) 

Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2791/ TB-SHTT, ngày 08/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2010-01932  (220) Ngày nộp đơn 26/12/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD) 

Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2792/ TB-SHTT, ngày 08/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2009-01332  (220) Ngày nộp đơn 09/03/2005 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD) 

Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2793/ TB-SHTT, ngày 08/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2009-01591  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2007 

Mục sửa đổi:  

1. Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

2-10, Shinsuna 1-chome, Koto-ku, Tokyo 1368908, Japan 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD) 

Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2794/ TB-SHTT, ngày 08/04/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2010-01651 29/11/2007 
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1-2010-01654 27/11/2008 

1-2012-00877 30/11/2010 

1-2012-00879 10/12/2010 

1-2014-02110 26/11/2012 

 

Mục sửa đổi:  

1. Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

2-10, Shinsuna 1-chome, Koto-ku, Tokyo 1368908, Japan 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD) 

Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2869/ TB-SHTT, ngày 13/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2007-00607  (220) Ngày nộp đơn 20/10/2004 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Unazuki No.6 Bldg. 1-3-8, Edobukuro, Kawaguchi-shi, Saitama, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3162/ TB-SHTT, ngày 20/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2005-01430  (220) Ngày nộp đơn 25/08/2003 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3163/ TB-SHTT, ngày 20/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-03337  (220) Ngày nộp đơn 12/04/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 
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Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3164/ TB-SHTT, ngày 20/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-01011  (220) Ngày nộp đơn 11/09/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3165/ TB-SHTT, ngày 20/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-00911  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3166/ TB-SHTT, ngày 20/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-03611  (220) Ngày nộp đơn 25/07/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3167/ TB-SHTT, ngày 20/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-01076  (220) Ngày nộp đơn 04/10/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3168/ TB-SHTT, ngày 20/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-01275  (220) Ngày nộp đơn 08/05/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3171/ TB-SHTT, ngày 20/04/2015  

   

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-01372 27/10/2009 

1-2011-01870 15/12/2009 

1-2014-00121 14/06/2012 

1-2014-00354 27/07/2012 

1-2014-01041 12/09/2012 

1-2014-02919 30/01/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3454/ TB-SHTT, ngày 25/04/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2007-00851 09/09/2005 

1-2007-00854 12/09/2005 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3455/ TB-SHTT, ngày 25/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-03065  (220) Ngày nộp đơn 14/02/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3456/ TB-SHTT, ngày 25/04/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2013-03501 22/03/2012 

1-2014-00231 11/07/2012 

1-2014-01341 15/10/2012 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3459/ TB-SHTT, ngày 25/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-03657  (220) Ngày nộp đơn 11/05/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3461/ TB-SHTT, ngày 25/04/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-02999  (220) Ngày nộp đơn 31/03/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

___________________________________________________________________________ 

 
b - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích 
 

 Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2781/ TB-SHTT, ngày 08/04/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

2-2011-00168 10/08/2011 

2-2012-00215 27/09/2012 

 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., LTD) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3169/ TB-SHTT, ngày 20/04/2015  

(210)  Số đơn: 2-2014-00223  (220) Ngày nộp đơn 12/08/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3170/ TB-SHTT, ngày 20/04/2015  

(210)  Số đơn: 2-2013-00290  (220) Ngày nộp đơn 25/11/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 
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Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_____________________________________________________________________________ 

 
c - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
 

 Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2783/ TB-SHTT, ngày 08/04/2015  

(210)  Số đơn: 3-2014-00055  (220) Ngày nộp đơn 13/01/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., LTD) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3457/ TB-SHTT, ngày 25/04/2015  

(210)  Số đơn: 3-2014-02032  (220) Ngày nộp đơn 28/11/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

X1 lô 37+38 khó tái định cư Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

_____________________________________________________________________________ 

 
d - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2419/ SHTT-NH2, ngày 31/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-03369  (220) Ngày nộp đơn 22/02/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 251-253 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2422/ SHTT-NH2, ngày 31/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-20161  (220) Ngày nộp đơn 10/09/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH đầu tư và công nghệ Hoàng Minh Châu 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2423/ SHTT-NH2, ngày 31/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-00429  (220) Ngày nộp đơn 08/01/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 42 Lê Đình Thám, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2424/ SHTT-NH2, ngày 31/03/2015  

   

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2014-01500 20/01/2014 

4-2014-01501 20/01/2014 

      4-2014-20868 05/09/2014 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Cụm công nghiệp Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2425/ SHTT-NH2, ngày 31/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-13663  (220) Ngày nộp đơn 27/06/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 85 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2977/ SHTT-NH2, ngày 16/04/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-19681  (220) Ngày nộp đơn 28/08/2013 

Mục sửa đổi: Tách đơn 

            Tách sang đơn mới là: 

- Nhóm 09 tách sang đơn 4-2015-06124 

- Nhóm 07, 11 giữ ở đơn 4-2013-19681 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2979/ SHTT-NH2, ngày 16/04/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-00442  (220) Ngày nộp đơn 08/01/2013 

Mục sửa đổi: Tách đơn 
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            Tách sang đơn mới là: 

- Nhóm 09, 16, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 41 tách sang đơn 4-2015-00780. 
- Nhóm 32 giữ ở đơn 4-2013-00442. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2980/ SHTT-NH2, ngày 17/04/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-19265  (220) Ngày nộp đơn 18/08/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

Phòng 308, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3044/ SHTT-NH2, ngày 17/04/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-22202  (220) Ngày nộp đơn 26/09/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và Cộng sự 

Phòng 402, tập thể Dầu khí, số 59 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 

TP Hà Nội” 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3053/ SHTT-NH2, ngày 17/04/2015  

(210)  Số đơn: 4-2011-17701  (220) Ngày nộp đơn 25/08/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố  

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3054/ SHTT-NH2, ngày 17/04/2015  

   

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2010-14860 12/07/2010 
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4-2010-14861 12/01/2010 

      4-2010-14862 12/07/2010 

      4-2010-14863 12/07/2010 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố  

Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3055/ SHTT-NH2, ngày 17/04/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-14444  (220) Ngày nộp đơn 05/07/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty luật TNHH Việt In 

Số 35 ngõ 191, đường Thạch Bàn, phường Bạch Đằng, quận Long Biên, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3056/ SHTT-NH2, ngày 17/04/2015  

(210)  Số đơn: 4-2011-02247  (220) Ngày nộp đơn 11/02/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

Phòng 308, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3057/ SHTT-NH2, ngày 17/04/2015  

   

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2013-11524 04/06/2013 

4-2013-23720 11/10/2013 
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      4-2013-28580 03/12/2013 

      4-2013-28581 03/12/2013 

 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Thành phố 

Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3058/ SHTT-NH2, ngày 17/04/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-20160  (220) Ngày nộp đơn 26/08/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Thành phố 

Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3059/ SHTT-NH2, ngày 17/04/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-19629  (220) Ngày nộp đơn 21/08/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Thành phố 

Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3060/ SHTT-NH2, ngày 17/04/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-25026  (220) Ngày nộp đơn 17/10/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Thành phố 

Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3061/ SHTT-NH2, ngày 17/04/2015  

(210)  Số đơn: 4-2010-12189  (220) Ngày nộp đơn 04/06/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

Phòng 308, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3062/ SHTT-NH2, ngày 17/04/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-02182  (220) Ngày nộp đơn 27/01/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

Phòng 308, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3063/ SHTT-NH2, ngày 17/04/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-06308  (220) Ngày nộp đơn 04/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty luật TNHH T&G 

Phòng số 5, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3064/ SHTT-NH2, ngày 17/04/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-19048  (220) Ngày nộp đơn 28/01/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3065/ SHTT-NH2, ngày 17/04/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-16528  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3066/ SHTT-NH2, ngày 17/04/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-16529  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3067/ SHTT-NH2, ngày 17/04/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-17024  (220) Ngày nộp đơn 24/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3068/ SHTT-NH2, ngày 17/04/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-17025  (220) Ngày nộp đơn 24/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3069/ SHTT-NH2, ngày 17/04/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-26660  (220) Ngày nộp đơn 12/11/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty cổ phần Tư vấn S&B 

Tầng 18, Hapulico Complex, 85 Vũ Trọng Phụng, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3070/ SHTT-NH2, ngày 17/04/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-14128  (220) Ngày nộp đơn 29/06/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty cổ phần Tư vấn S&B 

Tầng 18, Hapulico Complex, 85 Vũ Trọng Phụng, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3071/ SHTT-NH2, ngày 17/04/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-26983  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty cổ phần Tư vấn S&B 

Tầng 18, Hapulico Complex, 85 Vũ Trọng Phụng, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3074/ SHTT-NH2, ngày 17/04/2015  

  

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2010-19167 13/09/2010 

4-2011-18462 06/09/2011 

      4-2011-18463 06/09/2011 

      4-2012-04106 09/03/2012 

4-2012-10462 22/05/2012 

4-2013-18707 19/08/2013 

4-2013-27506 20/11/2013 

4-2013-29686  16/12/2013 

4-2014-00046 02/01/2014 

4-2014-02386 10/02/2014 
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4-2014-02387 10/02/2014 

4-2014-02388 10/02/2014 

4-2014-13984 20/06/2014 

4-2014-13985 20/06/2014 

4-2014-13986 20/06/2014 

4-2014-13987 20/06/2014 

4-2014-13988 20/06/2014 

4-2014-14162 23/06/2014 

    

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân,  quận Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

_____________________________________________________________________________ 
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Phần VIi 

 
 

chuyển giao đơn 
 

 
 a - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2401/TB-SHTT, ngày 31/03/2015 

(210)  Số đơn: 1-2013-01113  (220) Ngày nộp đơn: 07/09/2011 

Bên chuyển giao:        

 SHAANXI J & R FIRE FIGHTING CO., LTD. (CN) 

Qingyang International Building, Tsinghua Science Park, No. 65 Ke Ji Er Road, High-Tech 

Industry Development Zone Xi’an, Shaanxi 710075, China 

Bên được chuyển giao:  

Xi’an J&R Fire Fighting Equipment Co., Ltd. (CN) 

Room 705, Building 6, No. 65 Kejierlu, Gaoxin District, Xi’an, Shaanxi, 710065, China 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2402/TB-SHTT, ngày 31/03/2015 

(210)  Số đơn: 1-2013-01114  (220) Ngày nộp đơn: 07/09/2011 

Bên chuyển giao:        

 SHAANXI J & R FIRE FIGHTING CO., LTD. (CN) 

Qingyang International Building, Tsinghua Science Park, No. 65 Ke Ji Er Road, High-Tech 

Industry Development Zone Xi’an, Shaanxi 710075, China 

Bên được chuyển giao:  

Xi’an J&R Fire Fighting Equipment Co., Ltd. (CN) 

Room 705, Building 6, No. 65 Kejierlu, Gaoxin District, Xi’an, Shaanxi, 710065, China 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2405/TB-SHTT, ngày 31/03/2015 

(210)  Số đơn: 1-2013-02872  (220) Ngày nộp đơn: 12/04/2012 

Bên chuyển giao:        

 CHONG KUN DANG HOLDINGS CORP. (KR) 

8, Chungjeong-ro (Chungjeongro 3-ga), Seodaemun-gu, Seoul, Korea 

Bên được chuyển giao:  

CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL CORP. (KR) 

8, Chungjeong-ro, Seodaemun-gu, Seoul 120-756, Republic of Korea 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2564/TB-SHTT, ngày 01/04/2015 

(210)  Số đơn: 1-2011-01047  (220) Ngày nộp đơn: 21/04/2011 

Bên chuyển giao:        

 INTELLIGENT INSECT CONTROL (FR) 

118 Chemin des Alouettes, F-34170 Castelnau Le Lez, France 

Bên được chuyển giao:  

Vegro APS (DK) 

Store Søndervoldstræde 9, second floor 1419 København K, Danmark 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2565/TB-SHTT, ngày 01/04/2015 

(210)  Số đơn: 1-2011-02549  (220) Ngày nộp đơn: 26/09/2011 

Bên chuyển giao:        

 INTELLIGENT INSECT CONTROL (FR) 

118 Chemin des Alouettes, F-34170 Castelnau Le Lez, France 

Bên được chuyển giao:  

Vegro APS (DK) 

Store Søndervoldstræde 9, second floor 1419 København K, Danmark 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2731/TB-SHTT, ngày 07/04/2015 

(210)  Số đơn: 1-2008-02126  (220) Ngày nộp đơn: 26/01/2007 

Bên chuyển giao:        

 INTELLIGENT INSECT CONTROL (FR) 

118 Chemin Des Alouettes, F-34170 Castelnau Le Lez, France 

Bên được chuyển giao:  

MVF 3 APS (DK) 

c/o RØnne & Lundgren Advokatfirma, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Denmark 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2739/TB-SHTT, ngày 07/04/2015 

(210)  Số đơn: 1-2011-01993  (220) Ngày nộp đơn: 12/01/2010 

Bên chuyển giao:        

 PROCEDES ROLAND PIGEON (FR) 

31-33 Rue FalguiÌre, F-75015 Paris, France 

Bên được chuyển giao:  
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PRP Holding (FR) 

46-33 Avenue du Maine, 75755 Paris, France 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2740/TB-SHTT, ngày 07/04/2015 

(210)  Số đơn: 1-2013-02422  (220) Ngày nộp đơn: 21/09/2011 

Bên chuyển giao:        

 GNZO INC. (JP) 

300 Yamada, Oi-machi, Ashigarakami-gun, Kanagawa 2580015, Japan 

Bên được chuyển giao:  

GNZO INC. (JP) 

4-54-6 Utsukushigaoka, Aoba-ku, Yokohama, Kanagawa, 2250002, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2741/TB-SHTT, ngày 07/04/2015 

(210)  Số đơn: 1-2014-03557  (220) Ngày nộp đơn: 22/03/2013 

Bên chuyển giao:       

BAYER CROPSCIENCE K.K. (JP) 

1-6-5, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8262 Japan 

Bên được chuyển giao:  

Bayer Cropscience AG (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany  

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2742/TB-SHTT, ngày 07/04/2015 

(210)  Số đơn: 1-2010-01174  (220) Ngày nộp đơn: 16/10/2008 

Bên chuyển giao:       

EISAI INC. (US) 

100 Tice Boulevard Woodcliff Lake, New Jersey 07677, United States of America 

Bên được chuyển giao:  

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. (JP) 

9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, Japan 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3453/TB-SHTT, ngày 25/04/2015 

(210)  Số đơn: 1-2012-00086  (220) Ngày nộp đơn: 26/04/2010 

Bên chuyển giao:       

NATIONAL PARKS BOARD (SG) 

National Parks Board Headquaters, Singapore Botanic Gardens, 1 Cluny Road, Singapore 

259569 

Bên được chuyển giao:  

HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD (SG) 

480 Lorong 6 Toa Payoh, Singapore 310480, Singapore  

HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD (SG) là chủ đơn duy nhất 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3458/TB-SHTT, ngày 25/04/2015 

(210)  Số đơn: 1-2012-03657  (220) Ngày nộp đơn: 11/05/2011 

Bên chuyển giao:       

POMERLEAU, Daniel Guy (CA) 

3958 Edenstone Road, NW Calgary, Alberta T3A 3Z6, Canada 

Bên được chuyển giao:  

POMERLEAU MECHANICA INC. (CA) 

c/o Western Oilfield Equipment Ltd., Suite 240, 2207 - 4th St. S.W., Calgary, Alberta, T2S 

1X1, Canada 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3460/TB-SHTT, ngày 25/04/2015 

(210)  Số đơn: 1-2012-02999  (220) Ngày nộp đơn: 31/03/2010 

Bên chuyển giao:       

POMERLEAU, Daniel Guy (CA) 

3958 Edenstone Road, Calgary, Alberta T3A 3Z6, Canada 

Bên được chuyển giao:  

FP MARANGONI INC. (CA) 

c/o Western Oilfield Equipment Ltd., Suite 240, 2207 - 4th St. S.W., Calgary, Alberta, T2S 

1X1, Canada 

________________________________________________________________________________ 
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b - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2400/TB-SHTT, ngày 31/03/2015 

(210)  Số đơn: 3-2014-00306  (220) Ngày nộp đơn: 03/03/2014 

Bên chuyển giao:       

Công ty TNHH đầu tư & thương mại Phúc Nguyên (VN) 

Cầu Giẽ, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phú Phương (VN) 

Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Hanh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

________________________________________________________________________________ 
 

c - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2430/TB-SHTT, ngày 31/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-03341  (220) Ngày nộp đơn: 24/02/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty cổ phần Grand Power 

Số 278 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

Bên được chuyển giao: 

Công ty TNHH Grand Power Việt Nam  

Số 278 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2431/TB-SHTT, ngày 31/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2012-19720  (220) Ngày nộp đơn: 05/09/2012 

Bên chuyển giao:        

Perry Ellis International Group Holdings Limited 

Montague Sterling Center, 5th Floor, East Bay Street, Nassau, Bahamas 

Bên được chuyển giao: 

ITOCHU SHOJI KABUSHIKI KAISHA (ITOCHU CORPORATION) 

1-3, Kyutaro-machi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2432/TB-SHTT, ngày 31/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2012-19721  (220) Ngày nộp đơn: 05/09/2012 

Bên chuyển giao:        
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Perry Ellis International Group Holdings Limited 

Montague Sterling Center, 5th Floor, East Bay Street, Nassau, Bahamas 

Bên được chuyển giao: 

ITOCHU SHOJI KABUSHIKI KAISHA (ITOCHU CORPORATION) 

1-3, Kyutaro-machi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2433/TB-SHTT, ngày 31/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-04540  (220) Ngày nộp đơn: 10/03/2014 

Bên chuyển giao:        

Dương Thị Hồng Hạnh 

Bằng Lăng 08-06 Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

Bên được chuyển giao: 

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Quang Dương 

Số 305 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2434/TB-SHTT, ngày 31/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-26103  (220) Ngày nộp đơn: 29/10/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH một thành viên thương mại xuất nhập khẩu may mặc Thiên Phương 

81 đường Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

Bên được chuyển giao: 

 

Công ty TNHH Tuấn Phong 

86/10 Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2435/TB-SHTT, ngày 31/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-23583  (220) Ngày nộp đơn: 10/10/2013 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH dược phẩm Trung Nam  

402 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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Bên được chuyển giao: 

Công ty TNHH dược phẩm HTL 

76 đường 198 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2751/TB-SHTT, ngày 07/04/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-03783  (220) Ngày nộp đơn: 28/02/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ quảng cáo Lâm Anh 

100/62 đường DDT6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao: 

Công ty cổ phần Nano Coffee & Cocoa 

52 đường Làng Tăng Phú, phường Tăng Nhơn Phú A,  quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2752/TB-SHTT, ngày 07/04/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-09082  (220) Ngày nộp đơn: 08/05/2013 

Bên chuyển giao:     

Rich Products Corporation 

One Robert Rich Way, Buffalo, NY USA  

Bên được chuyển giao: 

Saputo Dairy Foods USA, LLC 

2711 North Haskell Avenue, Suite 3400, Dallas, Texas 75205, United States of America 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2753/TB-SHTT, ngày 07/04/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-09083  (220) Ngày nộp đơn: 08/05/2013 

Bên chuyển giao:     

Rich Products Corporation 

One Robert Rich Way, Buffalo, NY USA  

Bên được chuyển giao: 

Saputo Dairy Foods USA, LLC 

2711 North Haskell Avenue, Suite 3400, Dallas, Texas 75205, United States of America 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2755/TB-SHTT, ngày 07/04/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-05900  (220) Ngày nộp đơn: 24/03/2014 

Bên chuyển giao:     

Công ty cổ phần Siêu thị Thuốc Việt  

Số 12, ngách 192/68, ngõ 192, đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội  

Bên được chuyển giao: 

Công ty cổ phần thương mại dược phẩm quốc tế á Châu 

Số nhà 28, tổ 19, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2763/TB-SHTT, ngày 07/04/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-22489  (220) Ngày nộp đơn: 23/09/2014 

Bên chuyển giao:     

Công ty cổ phần SIAM BROTHERS Việt Nam 

Tòa nhà Anna, số 10, công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao: 

Công ty TNHH SIAM HOLDINGS VN 

Lô A 117, KCN Thái Hoà, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3045/TB-SHTT, ngày 17/04/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-22202  (220) Ngày nộp đơn: 26/09/2013 

Bên chuyển giao:     

Công ty TNHH tư vấn Nhiệt Tâm và Cộng sự  

Phòng 402, tập thể Dầu khí, số 59 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

Bên được chuyển giao: 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam  

Số 5, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3073/TB-SHTT, ngày 17/04/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-09106  (220) Ngày nộp đơn: 08/05/2013 

Bên chuyển giao:     

Công ty TNHH điện cơ An Phát  

Số 9-A26, ngõ 367 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân,  

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao: 

Đặng Trần Hiếu 

Số 207, phố Tô Hiệu, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 326 tập a (05.2015) 

[¬ 

 

 

1560

PHẦN viii 

 

đính chính 
 

Đính chính đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2013-10408 nộp ngày 22/05/2013  

Nội dung đính chính: Danh mục sản phẩm/dịch vụ  

Sai là:  

Nhóm 45: Dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt, tiêu dùng 

Đúng là:  

Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt, tiêu dùng 

________________________________ 
 

Đính chính ghi nhận sửa đổi đơn 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 5847/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014 
 

 Số đơn Ngày nộp đơn 

1-2009-02006 23/09/2009 

1-2011-00999 15/04/2011 

 

Nội dung đính chính: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Đúng là:  

Hitachi, Ltd. (JP) 

6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 

________________________________ 
 

Đính chính ghi nhận chuyển giao đơn 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số 6403/ TB-SHTT, ngày 14/08/2014 

Đơn đăng ký sáng chế số: 1-2008-01797, ngày nộp đơn: 17/07/2008 

Nội dung đính chính: Tên của bên được chuyển giao 

Đúng là: MEMORY TECHNOLOGIES LLC. (US) 

________________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số 9976/ TB-SHTT, ngày 27/11/2013 

Đơn đăng ký sáng chế số: 1-2010-02201, ngày nộp đơn: 24/08/2010 
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Nội dung đính chính: Tên của bên được chuyển giao 

Đúng là: AGRIBOARD INTERNATIONAL, LLC. (US) 

________________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số 10265/ TB-SHTT, ngày 06/12/2013 
 

Số đơn Ngày nộp đơn 

1-2011-01310 20/05/2011 

1-2011-01311 25/05/2011 
 

Nội dung đính chính: Tên và địa chỉ của bên được chuyển giao 

Đúng là:  

1. SANYO ELECTRIC CO., LTD (JP) 

5-5 Keihanhondori 2-chome, Moriguchi-shi, Osaka-fu, Japan 

2. SANYO AQUA CORPORATION (JP) 

5-5 Keihanhondori 2-chome, Moriguchi-shi, Osaka-fu, Japan 
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CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 
Do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ ấn hành theo Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 
29 tháng 11 năm 2005 và được sửa đổi bằng 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở 
hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội 
thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. 
Địa chỉ liên hệ: 
384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 
ĐT:  04. 38583069 
Fax: 04. 38588449 
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